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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 48971 
(21) 1-2014-03994 (51) 7 B29C  39/38,  33/40, C08F  230/08,  

290/06, G02C  7/04, B29K  101/10, 
B29L  11/00 

(22) 21.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/051031         21.01.2014 (87) WO2015/001811 A1 08.01.2015 
(30) 2013-138880         02.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2016 
(71) HOYA CORPORATION  (JP) 

6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347 Japan 
(72) Suguru IMAFUKU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chế tạo vật dụng có khuôn copolyme chứa 

silicon, vật dụng có khuôn copolyme chứa silicon, kính áp 
tròng mềm silicon hydrogel và vật tiền thân của kính áp 
tròng mềm silicon hydrogel 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo vật dụng có khuôn copolyme chứa silicon, vật 
dụng có khuôn copolyme chứa silicon, kính áp tròng mềm silicon hydrogel và vật tiền 
thân của nó, trong đó phương pháp chế tạo vật dụng có khuôn copolyme chứa silicon có 
bề mặt ưa nước bằng phương pháp tạo khuôn đúc và không sử dụng polyme ưa nước 
khối lượng phân tử cao thậm chí khi sử dụng khuôn polypropylen. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp chế tạo vật dụng có khuôn copolyme chứa silicon có bề mặt ưa nước bằng 
cách trùng hợp dung dịch monome chứa: (a) silicon monome chứa nhóm (met)acryloyl; 
(b) monome ưa nước chứa nhóm vinyl; (c) monome có liên kết chéo và (d) chất khơi 
mào phản ứng trùng hợp trong khoang của khuôn có bề mặt ky nước. Chất khơi mào 

phản ứng trùng hợp có nhiệt độ bán thải trong 10 giờ (T10) nằm trong khoảng từ 70°C 

đến 100°C, và phản ứng trùng hợp được tiến hành bao gồm bước (P1) duy trì nhiệt độ 

bán thải T10 của chất khơi mào trong dung dịch monome nhỏ hơn 35°C trong một giờ 
hoặc lâu hơn, bước (P2) duy trì nhiệt độ bán thải T10 của chất khơi mào trong dung dịch 
monome trong một giờ hoặc lâu hơn. 
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(11) 48972 
(21) 1-2015-00421 (51) 7 E04B  1/04,  1/348 

(22) 23.01.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/PH2013/000002     23.01.2013 (87) WO2014/017931 30.01.2014 
(30) 12012000216          27.07.2012      PH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2015 
(75) JERRY A.CHIN  (PH) 

20 St. Matthew St. Don Bosco ViIlage Paranaque City 1711 Metro Manila (PH). 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Hộp tổ ong và quy trình lắp đặt theo phương nằm ngang và 

phương thẳng đứng hai hay nhiều hộp tổ ong 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp tổ ong và quy trình lắp đặt các hộp tổ ong (27) loại II được đặt 

theo cách xen kẽ quay mặt vào nhau mà tốt nhất cho các tòa nhà có hành lang chung. 
Các cánh (6, 10, 10a, 10b) làm hành lang, vách, cửa sổ, là các cải tiến từ tình trạng kỹ 
thuật đã biết. 
Hộp tổ ong là hệ tòa nhà thay thế với các vách mỏng hơn (3) và các bản (4) nhẹ nhưng 
vẫn vững chắc, nhanh, đàn hồi và có khả năng chống đỡ tốt. 
Sáng chế bao gồm cả sản phẩm và quy trình tốn ít chi phí với nhiều giá trị gia tăng. 
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(11) 48973 
(21) 1-2015-01034 (51) 7 C02F 9/00 

(22) 27.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(71) Công ty Cổ phần phát triển công nghệ hoá Yên Bái  (VN) 

Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
(72) Trịnh Hồng Tú (VN) 
(54) Phương pháp xử lý nước nhiễm hỗn hợp axit của nhà máy sản 

xuất phân bón diamoni phosphat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước nhiễm hỗn hợp axit của nhà máy sản xuất 

phân bón diamoni phosphat bao gồm các bước: 
(i) khử kim loại nặng, flo và sunfat bằng bột đá và CaS; và 
(ii) thu hồi hoàn toàn P2O5 bằng vôi tôi đặc nóng để nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn về 
chất lượng nước thải công nghiệp. 
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(11) 48974 
(21) 1-2015-01036 (51) 7 F25D 13/00 

(22) 27.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(75) Lê Xuân Tuấn  (VN) 

Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
(54) Hệ thống lạnh bảo quản ổn định nhiệt ẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lạnh bảo quản ổn định nhiệt ẩm bao gồm hệ thống cách 
nhiệt (1), nguồn lạnh (3) để làm lạnh các chất chuyển pha chứa trong bình tích lạnh (7). 
Chất chuyển pha đựng trong bình (7) có nhiệt độ chuyển pha thấp hơn nhiệt độ không 
gian bảo quản (8). Nguồn lạnh (3) làm lạnh bình tích lạnh (7) tới khi chất chuyển pha 
đạt tới nhiệt độ chuyển pha và hình thành nên lớp áo băng (2). Chất chuyển pha đạt tới 
nhiệt độ chuyển pha kết hợp với lớp áo băng (2) tạo nên lớp màng chắn ngăn chặn nhiệt 
ẩm xâm nhập vào không gian bảo quản (8) cũng như ngăn chặn nguồn nhiệt, dòng ẩm từ 
không gian bảo quản (8) ra môi trường xung quanh. Hệ thống phân phối không khí bao 
gồm quạt gió (5) hút không khí trong không gian bảo quản (8) qua cửa hút (9) đưa vào 
buồng hòa trộn (6) tại đây không khí có thể được hòa trộn cùng khí tươi từ thiết bị cấp 
khí (13) hoặc được làm tăng ẩm, giảm ẩm nhờ thiết bị khử ẩm (11) và thiết bị phun ẩm 
(12), sau đó không khí này đi qua cửa cấp (10) để tạo thành luồng không khí trao đổi 
nhiệt ẩm với lớp áo băng (2), sau đó đi qua cửa đẳng nhiệt (16) và tạo thành luồng 
không khí đẳng nhiệt (4) cấp vào không gian bảo quản (8) để trao đổi nhiệt ẩm với đối 
tượng được bảo quản. Tại không gian bảo quản (8), sự chuyển động của không khí đối 
lưu tự nhiên là chuyển động rất yếu nên bị luồng không khí đẳng nhiệt (4) cuốn vào 
luồng do sự chênh lệch cột áp thủy tĩnh giữa các phần tử không khí tạo ra chuyển động 
khuếch tán (các phần tử không khí trong không gian bảo quản (8) có cột áp thuỷ tĩnh 
cao hơn so với các phần tử chuyển động tại luồng không khí đẳng nhiệt (4) nên các phần 
tử không khí trong không gian bảo quản (8) sẽ bị cuốn vào luồng không khí đẳng nhiệt 
(4) và trở thành một bộ phận của luồng này). Nhờ sự chuyển động đối lưu tự nhiên ở 
vùng làm việc của không gian bảo quản và chuyển động khuếch tán này mà tạo ra độ 
đồng đều nhiệt ẩm cao. Cuối cùng luồng không khí đẳng nhiệt (4) sau khi đã trao đổi 
nhiệt ẩm với đối tượng được bảo quản trong không gian bảo quản (8) lại được quạt gió 
(5) hút về qua cửa hút (9) tiếp tục các chu trình tiếp theo. 
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(11) 48975 
(21) 1-2015-01057 (51) 7 A61C 17/00 

(22) 30.03.2015 (43) 25.10.2016 
(75) Lê Đình Đạt  (VN) 

Số 9, đường Trịnh Hoài Đức, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị vệ sinh răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vệ sinh răng miệng bao gồm bộ phận chứa chất lỏng, thân 
máy, vòi xịt, và chai chứa chế phẩm vệ sinh răng miệng. Bộ phận chứa chất lỏng được 
đặt trên thân máy, và có hệ thống kết nối dẫn nước vào bơm đặt bên trong thân máy. 
Trên thân máy có công tắc điện, nút điều chỉnh áp lực chất lỏng và tay khóa điều chỉnh 
lưu lượng chế phẩm vệ sinh răng miệng cần sử dụng, bên trong thân máy có một động 
cơ điện, có một bơm làm nhiệm vụ đẩy nước và chế phẩm vệ sinh răng miệng qua vòi 
xịt đi vào miệng người sử dụng, một chai chứa chế phẩm vệ sinh răng miệng được kết 
nối với thân máy qua bộ phận tiếp nhận chế phẩm vệ sinh răng miệng, dung dịch chế 
phẩm vệ sinh răng miệng được dẫn vào bơm và được kết hợp cùng với nước xịt vào 
miệng người sử dụng. Bộ phận vòi xịt có một dây dẫn chất lỏng, trên phần tay cầm có 
nút tạm ngưng xịt trong quá trình sử dụng, tay cầm được gắn với một đầu xịt có nhiều lỗ 
để nước và chế phẩm vệ sinh răng miệng thoát ra ngoài và tiếp xúc với răng miệng 
người sử dụng. Theo một phương án khác của sáng chế, dung dịch chế phẩm vệ sinh 
răng miệng từ chai chứa chế phẩm không được dẫn vào bơm mà được dẫn tới đầu ra của 
bơm, dung dịch này sẽ được dòng nước có áp lực cao đi ra từ bơm cuốn theo và đi vào 
miệng người sử dụng. 
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(11) 48976 
(21) 1-2015-01095 (51) 7 H04W 24/08 

(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(71) Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Mạnh Hà (VN), Đỗ Hồng Tuấn  (VN) 
(54) Thiết bị phát, thu tín hiệu điện từ băng tần cực rộng ứng dụng 

trong việc xác định đặc tính môi trường truyền sóng điện từ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát, thu tín hiệu điện từ với băng tần cực rộng ứng dụng 

trong việc xác định đặc tính môi trường truyền sóng điện từ, thiết bị này hoạt động dựa 
trên cơ sở kỹ thuật xung băng tần cực rộng (UWB - Ultra- Wide Band) với băng thông 
cực rộng (1 GHz - 9 GHz) được thiết kế dựa trên công nghệ vi dải kết hợp với các linh 
kiện cơ bản. Mạch phát xung UWB kết hợp với anten phát bức xạ năng lượng điện từ 
vào môi trường cần khảo sát. Mạch trộn lấy mẫu (sampling mixer) của thiết bị hoạt 
động, đồng bộ với mạch phát chuyển đổi tín hiệu tần số vô tuyến (RF - Radio 
Frequency), thu từ anten thu các thông tin phản ánh đặc tính của môi trường về dải tần 
số trung tần (IF - Intermediate Frequency) để có thể được thu thập bởi các bộ biến đổi 
tương tự số (ADC - Analog Digital Converter) tốc độ thấp. Điểm khác biệt so với các hệ 
thống khác là cấu trúc mạch của thiết bị này cho phép thu nhận thông tin tham chiếu về 
thời gian và thông tin về méo rung (jitter) và nhiễu pha từ đó có thể giảm ảnh hưởng của 
chúng dựa trên việc xử lý bằng phần mềm tăng độ chính xác về thời gian hay giảm sai 

số không gian ( 3mm) cho hệ thống ứng dụng. 
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(11) 48977 
(21) 1-2015-01100 (51) 7 B64C 1/00 

(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(75) Phạm Ngọc Quý  (VN) 

Ki ốt số 10, phố Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
(54) Túi khí trợ lực sử dụng cho máy bay để máy bay rơi đứng khi bị 

tai nạn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến túi khí trợ lực sử dụng cho máy bay để máy bay rơi đứng khi bị tai 

nạn bao gồm: nắp đậy mũi máy bay (1), bản lề của nắp đậy mũi (17), vỏ mũi máy bay 
(12), khung của mũi máy bay (13), bình chứa nguyên liệu hoá khí (8), van kích hoạt túi 
khí trợ lực (9), khác biệt ở chỗ, tại vị trí khung của mũi máy bay (13) có bố trí túi khí trợ 
lực (11), ống dẫn khí cho túi khí trợ lực (10), ống dẫn khí này có chức năng kết nối túi 
khí (11) với khung của mũi máy bay (13). 
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(11) 48978 
(21) 1-2015-01101 (51) 7 H01F  41/00 

(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(75) Nguyễn Vũ Quỳnh  (VN) 

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dây chuyền sản xuất cuộn cảm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây chuyền sản xuất cuộn cảm bao gồm môđun kéo và nắn thẳng 
dây đồng (2), môđun đo và cắt dây đồng (3), môđun quấn băng keo lên đầu dây (4), 
môđun tạo cuộn cảm và nhúng nhựa thông và thiếc (5), môđun kiểm tra thông số điện 
cuộn cảm (6), và môđun đóng gói cuộn cảm (7), các môđun này được vận hành bởi hệ 
thống điều khiển (8). 
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(11) 48979 
(21) 1-2015-01117 (51) 7 B43L  13/00,  7/00 

(22) 02.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2015 
(75) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(54) Thước dùng trong giáo dục phổ thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thước có dạng tấm phẳng, dùng trong giáo dục phổ thông về hình 
học không gian và vẽ đồ thị hàm số. Thước này bao gồm phần thân thước có ít nhất một 
cạnh thẳng dùng để kẻ đường thẳng, có các lỗ dạng hình học thuộc ít nhất một loại hình 
học và các đường cong mẫu thuộc biên dạng cạnh bên của thước. Thước này có đặc 
điểm là các lỗ dạng hình học thuộc loại hình học này có hình dạng, kích thước và vị trí 
có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tuân theo bốn quy luật, gồm quy luật tỷ lệ kích thước, 
quy luật tỷ lệ hình học đồng dạng, quy luật khoảng cách hai lỗ đáy, quy luật lồng ghép 
các khối hình không gian với nhau, các quy luật này được thể hiện qua các đường nối 
các lỗ trên thước để giúp người dùng vẽ hình, đồng thời cạnh biên của thước gồm tổ hợp 
một dãy các đường cong mẫu thỏa mãn hai quy luật gồm quy luật đại diện cho ít nhất 
một hoặc một nhóm các đường cong đồ thị của các dạng hàm số cơ bản và quy luật 
chọn mẫu, có hệ số thay đổi theo cấp số nhân, sao cho các lỗ dạng hình học trên thước 
có thể được kết hợp với nhau để tạo ra các hình khối hình học và đường biểu diễn hàm 
số bất kỳ. 
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(11) 48980 
(21) 1-2015-01120 (51) 7 G01R  33/12,  33/16 

(22) 02.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2015 
(71) Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng  (VN) 

54 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng 
(72) Cao Xuân Hữu (VN), Đặng Đức Long (VN) 
(54) Hệ thống đo từ trường cảm ứng định xứ của các vi hạt từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đo từ trường cảm ứng định xứ của các vi hạt từ (kích 
thước nanômét/micrômét) phục vụ các phép đo hàm lượng phân tử sinh học xác định. 
Hệ thống đo này bao gồm một đầu cảm biến từ trường (1) đặt cố định và một giá giữ 
mẫu đo (7) được bố trí để làm dịch chuyển mẫu đo (8) qua lại so với đầu cảm biến trong 
từ trường từ hóa (6) và từ trường hiệu dịch (4) nhằm mục đích tạo ra ở lối ra của đầu 
cảm biến (1) một tín hiệu điện thế tỷ lệ với độ lớn từ trường cần đo. 
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(11) 48981 
(21) 1-2015-01143 (51) 7 H04R  1/02,  9/08,  25/00 

(22) 03.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) MAT GLOBAL SOLUTIONS, SL  (ES) 

C/Sant Sebastia, 202 bis, E08223 Terrassa (Barcelona), Spain 
(72) Xavier Mateu Codina (ES), Pau Llibre Roig (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
(54) Kết cấu để lắp thiết bị viễn thông không dùng tay vào mũ bảo 

hiểm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu (1) để lắp thiết bị viễn thông không dùng tay có micrô và 

tai nghe (100) vào mũ bảo hiểm (20) loại có ít nhất một quai (21, 22) kéo dài ở phía 
trước hoặc phía sau tai người đội và có một quai vắt qua cằm (23) nối với ít nhất một 
quai tai (21, 22) để gắn chắc mũ bảo hiểm vào đầu người đội, kết cấu này bao gồm: 
- thân chính (3) được tạo bởi hai thanh đối nhau (4, 5) nối có thể quay được tại các đầu 
thứ nhất của chúng và có chi tiết khóa tương hỗ tại các đầu thứ hai của chúng để khóa 
có thể tháo ra được các đầu thứ hai của chúng với nhau, sao cho thân chính (3) có thể 
chấp nhận một vị trí mở và một vị trí khóa, trong đó một khoảng trống bên trong giữa 
hai thanh đối nhau (4, 5), khi thân chính ở vị trí khóa, được tạo ra để tiếp nhận một phần 
của ít nhất một quai (21, 22) và được gắn chắc vào nó ở vị trí lắp vận hành của kết cấu 
(1); và 
- một hộp (6) có một khoang bên trong được làm thích ứng để chứa và bọc kín tai nghe 
của thiết bị viễn thông không dùng tay (100), hộp (6) này có một rãnh thứ nhất (61) đủ 
dài để cho phép đưa tai nghe vào trong hộp và được gắn có thể tháo ra được vào một 
trong các thanh đối nhau (5) của thân chính (3). 
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(11) 48982 
(21) 1-2015-01144 (51) 7 B43K 29/00 

(22) 03.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED  (JP) 

23-37, 5-chome, Higashi-ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshiharu Namiki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận chà xát và dụng cụ viết đổi màu do nhiệt có bộ phận 

chà xát 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận chà xát có thể làm thay đổi một cách dễ dàng màu sắc của 

nét viết tạo ra bởi mực đổi màu do nhiệt mà không làm hư hại bề mặt giấy và không làm 
mờ chữ in và dụng cụ viết đổi màu do nhiệt có bộ phận chà xát. Bộ phận chà xát (11) là 
bộ phận để tẩy nét viết tạo ra bởi mực đổi màu do nhiệt, trong đó lượng mài mòn Taber 
trong thử nghiệm mài mòn Taber được xác định theo JIS K7204 bằng 10 mg hoặc lớn 
hơn với CS-17. Hơn nữa, bộ phận chà xát (11) tốt hơn là có độ cứng đo được bởi thiết bị 
đo độ cứng loại D được xác định theo JIS K6203 bằng 30 hoặc lớn hơn. 
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(11) 48983 
(21) 1-2015-01152 (51) 7 H01Q  15/18 

(22) 03.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) Trường Đại học Nha Trang  (VN) 

Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Trần Tiến Phức (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Tiêu rađa phản xạ góc dạng lưới kiểu gấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tiêu rađa phản xạ góc dạng lưới kiểu gấp, tiêu rađa này bao gồm: 
tấm nền (10), ở giữa tấm nền này có thanh giằng thứ nhất (13) và thanh giằng thứ hai 
(14) vuông góc với nhau; hai tấm một nửa (20a, 20b) ở phía trên và phía dưới tấm nền 
(10), hai tấm một nửa này có các cạnh dài được lắp tương ứng vào hai bên thanh giằng 
thứ nhất (13) bằng bản lề hai chiều (40); hai cặp tấm một phần tư được lắp ở phía trên và 
phía dưới tấm nền (10), trong đó hai tấm một phần tư của mỗi cặp (30a, 30b; 30c, 30d) 
có các cạnh được lắp vào hai bên thanh giằng thứ hai (14) bằng bản lề hai chiều; hai cơ 
cấu định vị (50a, 50b) ở chính giữa cạnh trên và cạnh dưới của hai tấm một nửa (20a, 
20b), có kẹp để định vị từng cặp tấm một phần tư; và các tấm lưới là lưới có khung viền. 
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(11) 48984 
(21) 1-2015-01175 (51) 7 B43M  99/00 

(22) 06.04.2015 (43) 25.10.2016 
(75) KIM, HAECHEOL  (KR) 

127, daelimtown, 1170-1, Hwamyeong 1-dong, Buk-gu, Busan, 616-786, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hộp văn phòng phẩm có lịch xoay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp văn phòng phẩm có lịch xoay gồm có hộp giấy ghi nhớ dính 
bám được tạo hình chữ nhật trên một cạnh để chứa đựng các giấy ghi nhớ, vỏ hộp giấy 
ghi nhớ dính bám để bọc hộp giấy ghi nhớ dính bám, hộp mực dấu bố trí ngay sát hộp 
giấy ghi nhớ dính bám để chứa mực dấu, vỏ hộp mực dấu để bọc hộp mực dấu, giá đỡ 
danh thiếp để sắp xếp nhiều loại danh thiếp, hộp bút chì để giữ các bài viết, lịch xoay 
được tạo trên mặt trước và nút xoay được gắn vào một cạnh để thay đổi ngày của lịch 
xoay. Hộp văn phòng phẩm có lịch xoay có thể sắp xếp ngăn nắp nhiều loại đồ dùng văn 
phòng phẩm mà được nằm rải rác cẩu thả trên bàn và làm tăng hiệu quả trong quá trình 
kinh doanh. 
Ngoài ra, khi lịch được thiết kế trong hộp văn phòng phẩm, thì không cần thiết để chuẩn 
bị lịch bàn riêng, và theo đó nó có thể làm giảm diện tích để lịch bàn và sắp xếp bàn 
ngăn nắp. 
Do lịch xoay được thiết kế bên trong không chỉ được dùng một lần mà còn có thể được 
sử dụng năm này qua năm khác, con người cũng có thể tiết kiệm chi phí về in lịch. 
Ngoài ra, vì nhiều hộp khác nhau trong hộp văn phòng phẩm được làm sẵn và được lắp 
ráp để di chuyển dễ dàng, nên chúng có thể được đưa vào và được sử dụng cho nhu cầu 
của người sử dụng. 
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(11) 48985 
(21) 1-2015-01205 (51) 7 B62D 57/02 

(22) 09.04.2015 (43) 25.10.2016 
(75) Đỗ Minh Tâm  (VN) 

911/32/4 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

(54) Cơ cấu di chuyển dựa trên các điểm tựa tạo bởi đầu các tay 
đòn có thể thay đổi chiều dài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu di chuyển dựa trên các điểm tựa tạo bởi đầu các tay đòn có 
thể thay đổi chiều dài. Tay đòn gồm hai phần chủ yếu là thân và đầu tay đòn. Thân tay 
đòn chuyển động quay tròn hoặc dao động con lắc quanh trục không trùng với trục dọc 
của nó, đầu tay đòn chuyển động ra vào dọc trục thân tay đòn. Sự kết hợp chuyển động 
của thân và đầu tay đòn tạo ra các điểm tựa tạo khả năng vượt vật cản của cơ cấu. Thêm 
nữa, sự kết hợp giữa hai chuyển động này khi tuân theo các quy tắc xác định sẽ làm cho 
khung của cơ cấu có được tư thế cân bằng trên các địa hình khác nhau. 
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(11) 48986 
(21) 1-2015-01211 (51) 7 B43L  13/00,  7/00 

(22) 09.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2015 
(75) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Thước dùng trong giáo dục phổ thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thước có dạng tấm phẳng, dùng trong giáo dục phổ thông về góc và 
hàm lượng giác. Thước này có phần thân thước gồm một nửa hình vành khăn kết hợp với 
một hình chữ nhật có các lỗ dạng hình học thuộc ít nhất một loại hình học, biên dạng 
cạnh ít nhất có một phần cạnh thẳng làm thước đo độ dài, phần cạnh biên của một nửa 
hình vành khăn làm thước đo góc và một tổ hợp các đường cong mẫu, với đặc điểm là 
các lỗ dạng hình học thuộc loại hình học này có hình dạng, kích thước, vị trí tuân theo 
quy luật hình học đồng dạng, quy luật tỷ lệ độ dài giữa các cạnh của hình tam giác 
vuông, thể hiện qua các đường nối trên thước, trong đó độ dài một cạnh của lỗ hình tam 
giác vuông và bán kính vòng tròn lượng giác bằng nhau và được định nghĩa bằng một 
đơn vị đo độ dài, để xác định được giá trị góc, giá trị các hàm lượng giác của các góc 
đặc biệt và giá trị các hàm lượng giác của một góc bất kỳ bằng phép đo độ dài; tổ hợp lỗ 
dạng hình học có các góc đặc biệt; đồng thời cạnh biên của thước gồm tổ hợp một dãy 
các đường cong mẫu thỏa mãn hai quy luật gồm quy luật đại diện cho ít nhất một hoặc 
một nhóm các đường cong đồ thị của các dạng hàm số lượng giác và quy luật chọn mẫu, 
có chu kỳ thay đổi theo dãy cấp số nhân, sao cho các đường cong mẫu trên thước có thể 
được kết hợp với nhau để tạo ra đường biểu diễn đồ thị của một hàm số lượng giác bất 
kỳ. 
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(11) 48987 
(21) 1-2015-01282 (51) 7 A61F  5/00 

(22) 13.04.2015 (43) 25.10.2016 
(75) 1. SEO, SANGGU  (KR) 

76, Sirang-ro, 83beon-gil, Buk-gu, Busan, 616-808, Republic of Korea 
2. CHOE, JAEGEUM  (KR) 
76, Sirang-ro, 83beon-gil, Buk-gu, Busan, 616-808, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dây đai bảo vệ phần eo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây đai bảo vệ phần eo bao gồm: dải băng thứ nhất (100) quấn bao 
quanh một bên eo của người sử dụng; dải băng thứ hai (200) quấn bao quanh bên eo còn 
lại của người sử dụng; phần cố định (300) được bố trí ở mỗi đầu của các dải băng thứ 
nhất (100) và thứ hai (200) để gắn kết và tách rời các dải băng này; phần chứa lỗ thoát 
khí (400) được bố trí để nối liền với các đầu còn lại của các dải băng thứ nhất (100) và 
thứ hai (200), cho phép lưu thông không khí bên ngoài và thoát mồ hôi của người sử 
dụng; phần đỡ (500) có tính mềm dẻo được bố trí dọc theo chiều bố trí phần chứa lỗ 
thoát khí (400), cách xa các phần kết nối nằm giữa đầu còn lại của dải băng thứ nhất 
(100) và phần chứa lỗ thoát khí (400) và nằm giữa đầu còn lại của dải băng thứ hai (200) 
và phần chứa lỗ thoát khí (400); và phần dải rút (600) được kéo dài từ một bên của dải 
băng thứ nhất (100) đến một bên của dải băng thứ hai (200) để tăng độ ôm chặt của dải 
băng thứ nhất (100) và dải băng thứ hai (200) được cố định với phần cố định, và cho 
phép điều chỉnh dễ dàng độ ôm chặt nhưng vẫn tạo ra khả năng chịu lực đồng nhất 
quanh eo của người sử dụng từ một bên của dải băng thứ nhất (100) sang một bên của 
dải băng thứ hai (200). 
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(11) 48988 
(21) 1-2015-01297 (51) 7 C30B 7/00 

(22) 14.04.2015 (43) 25.10.2016 
(75) Lê Thị Kim Phụng  (VN) 

343/19L Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp tạo hạt beta caroten bằng phương pháp giãn nở 

nhanh trong môi trường siêu tới hạn nhằm ứng dụng trong 
các sản phẩm dược 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo hạt -caroten bằng phương pháp giãn nở nhanh 

trong môi trường siêu tới hạn nhằm ứng dụng trong sản phẩm dược bao gồm các bước: 
(i) Chuẩn bị nguyên liệu; 

(ii) Tạo hạt -caroten; và 

(iii) Thu hồi sản phẩm. 
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(11) 48989 
(21) 1-2015-01298 (51) 7 A47K  10/24,  10/42,  10/00 

(22) 14.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Hiệp  (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hộp khăn và khăn chứa trong đó 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp khăn (1) bao gồm phần chứa khăn (2) có dạng rỗng với kích thước 
không giới hạn, nắp rút khăn (3) gồm nắp đậy (31) và nắp chặn khăn (32) được bố trí 
các khe hẹp để giữ khăn cùng phần khoang trống (332) để rút khăn, thang (4) là phần 
mở kéo theo chiều thẳng đứng từ đỉnh tới đáy hộp cho phép người sử dụng nhìn thấy 
lượng khăn có bên trong hộp và khăn (5). Khăn theo sáng chế được xếp chồng lên nhau, 
trong đó mỗi tấm khăn được liên kết với tấm khăn xếp trên nó nhờ các phần khăn cắt 
không hoàn toàn trên một mép khăn, đồng thời liên kết tương tự với tấm khăn xếp dưới 
nó trên một cạnh đối diện. 
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(11) 48990 
(21) 1-2015-01313 (51) 7 F16B 27/00 

(22) 15.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2015 
(75) Hoàng Bắc  (VN) 

Tổ 8 phường Sống Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
(54) Ren ốc vít hai mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ren ốc vít hai mặt để hạn chế sự trên, trượt ren ốc và ren vít, tạo sự 
gắn kết chặt chẽ cho con ốc và con vít mất ren, ren này bao gồm một mặt ren ốc (1) và 
một mặt ren vít (2), ở mặt ren ốc (1) có một mép (3) được làm mỏng hơn so với phần 
còn lại của mặt ren ốc (1) và ở phần mặt ren vít (2) có một mép (4) được làm mỏng hơn 
so với phần còn lại của mặt ren vít (2), mép (4) của phần mặt ren vít (2) nằm ở hướng 
ngược lại hướng mép (3) của mặt ren ốc (1), nhờ vậy khi kết hợp ren ốc vít với con ốc và 
con vít còn hoặc mất ren sẽ làm tăng độ kín khít cho con ốc và con vít. 
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(11) 48991 
(21) 1-2015-01330 (51) 7 F16B 12/00 

(22) 16.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2015 
(71) Công ty TNHH TIWOOD  (VN) 

Số 1A ngõ 110 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(72) Phan ích Chiến (VN) 
(54) Bộ khớp nối giá kệ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ khớp nối giá kệ dùng để tạo ra các giá kệ kiểu môđun dễ dàng 
thay đổi kích thước và kết cấu. Bộ khớp nối giá kệ theo sáng chế bao gồm các rãnh được 
tạo ra trên bề mặt của bộ khớp nối và kéo dài ra mép ngoài theo chu vi của bộ khớp nối; 
một lỗ được tạo ra ở giữa bộ khớp nối. 
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(11) 48992 
(21) 1-2015-01337 (51) 7 C30B 7/00 

(22) 17.04.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Kim Phụng (VN), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(54) Phương pháp tạo hạt paracetamol bằng phương pháp giãn nở 

nhanh trong môi trường siêu tới hạn nhằm ứng dụng trong 
các sản phẩm dược 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo hạt paracetamol bằng phương pháp giãn nở nhanh 
trong môi trường siêu tới hạn đế ứng dụng trong sản phẩm dược bao gồm 2 bước: hòa 
tan nguyên liệu và thu hồi sản phẩm. 
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(11) 48993 
(21) 1-2015-01338 (51) 7 C30B 7/00 

(22) 17.04.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Kim Phụng (VN), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(54) Phương pháp tạo hạt ibuprofen bằng phương pháp giãn nở 

nhanh trong môi trường siêu tới hạn để ứng dụng trong các 
sản phẩm dược 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo hạt ibuprofen bằng phương pháp giãn nở nhanh 
trong môi trường siêu tới hạn để ứng dụng trong sản phẩm dược bao gồm 2 bước: hòa 
tan nguyên liệu và thu hồi sản phẩm. 
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(11) 48994 
(21) 1-2015-01397 (51) 7 A23L  1/23,  1/325,  1/22 

(22) 28.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/011537     28.11.2014 (87) WO2015/080511 04.06.2015 
(30) 10-2013-0148027          29.11.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) LEE, Ho Woo  (KR), OH, Ji Young  (KR), KANG, Dae Ik  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nước mắm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước mắm hương vị đậm trong thời gian 
ngắn. Phương pháp sản xuất nước mắm theo sáng chế có thể làm giảm đáng kể thời gian 
lên men và làm chín so với phương pháp truyền thống vốn kéo dài 1-3 năm, cải thiện 
hàm lượng dinh dưỡng và hương vị của nước mắm do sử dụng nguyên liệu kết hợp, 1oại 
bỏ mùi tanh vốn có ra khỏi sản phẩm; nâng cao chất lượng và chỉ tiêu cảm quan mong 
muốn của sản phẩm, do đó sản phẩm có tính cạnh tranh cao, và như vậy phương pháp 
được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất nước mắm.  
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(11) 48995 
(21) 1-2015-01398 (51) 7 F03B 13/18 

(22) 21.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2015 
(75) Nguyễn Văn Hải  (VN) 

Viện cơ học- 264 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(54) Thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển công suất dưới 

1000W 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển bao gồm: phao (1) để 

chuyển đổi năng lượng sóng biển qua dây kéo thành chuyển động lên xuống theo 
phương thẳng đứng của trục (4), trục (4) này có phần trục nằm trong vỏ thiết bị có gắn 
bánh răng để truyền chuyển động lên xuống của trục (4) thành chuyển động quay của 
cụm bánh răng (5). Các cụm bánh răng (5, 6, 7) tạo ra tỉ số truyền 1:25 làm tăng tốc độ 
chuyển động của trục máy phát lên 25 lần so với sóng biển. Thiết bị phát điện theo sáng 
chế có công suất dưới 1000W có dạng hình trụ tròn đường kính bao ngoài khoảng 
400mm, chiều cao bao ngoài khoảng 600mm, chiều cao phần trục ngoài vỏ thiết bị của 
trục (4) khoảng 300mm, điện áp phát ra 12VDC được chuyển đổi thành 220VAC tần số 
50Hz sóng dạng hình sin được dùng để thắp sáng đèn hải đăng biển, phao dẫn đường 
biển, hoặc cấp điện sử dụng trên các nhà dàn DKI. 
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(11) 48996 
(21) 1-2015-01410 (51) 7 F21V  7/00, A01G  1/00 

(22) 22.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2015 
(71) Trung tâm Phát triển Công nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Hồng Khôi (VN), Nguyễn Văn Thao  (VN), Vũ Đình Thịnh (VN), Phạm Quốc 
Việt (VN), Phạm Quang Ngân  (VN), Nguyễn Thị Bắc Kinh (VN), Đỗ Thị Gấm (VN), 
Chu Hoàng Hà  (VN), Nguyễn Thị Thanh Bình (VN) 

(54) Hệ thống chiếu sáng linh hoạt sử dụng trong buồng nuôi cấy 
mô/nhân giống cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống chiếu sáng linh hoạt bằng đèn LED (LED-FLS) sử dụng 
trong buồng nuôi cấy mô/nhân giống cây trồng bao gồm các panel chiếu sáng (3,4,5), 
mỗi panel gồm ba ma trận chiếu sáng LED được xếp chồng lên nhau để tạo thành một 
tổ hợp chiếu sáng cho cây trồng trong tủ nuôi cấy mô (2), trong đó ma trận thứ nhất 
gồm 144 đèn LED đỏ có bước sóng 630nm, ma trận thứ hai gồm 720 đèn LED đỏ có 
bước sóng 660nm và ma trận thứ ba gồm 408 đèn LED xanh có bước sóng 450nm. Hệ 
thống chiếu sáng linh hoạt bằng đèn LED theo sáng chế có thể tạo ra một môi trường 
ánh sáng đồng đều từ các phổ ánh sáng hẹp 450nm, 630nm và 660nm, phù hợp với quá 
trình nuôi cấy mô trong tủ nuôi cấy mô/nhân giống cây trồng. 
Sáng chế cũng đề xuất buồng nuôi cấy mô/nhân giống cây trồng in-vitro sử dụng hệ 
thống chiếu sáng linh hoạt bằng đèn LED (PTC-LED-FLS) cho phép tạo ra một môi 
trường nuôi cấy, trong đó các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và khí CO2 được xác lập 
và điều khiển tự động nhằm tạo ra một môi trường tối ưu cho quá trình phát triển của 
mô và cây non. 
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(11) 48997 
(21) 1-2015-01412 (51) 7 H01B  3/00 

(22) 22.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2015 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) Kenji HORI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây điện tử cách điện và phương pháp sản xuất dây điện tử 

cách điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây điện tử cách điện và phương pháp sản xuất dây điện tử cách 

điện này. Dây điện từ cách điện bao gồm dây dẫn điện và lớp phủ làm từ nhựa chứa cao 
su flo làm thành phần chính trên dây dẫn điện. Lớp phủ bao gồm ít nhất hai lớp là lớp 
trong và lớp ngoài. Lớp trong không chứa hạt nhựa màu, lớp ngoài chứa hạt nhựa màu. 
Hạt nhựa màu được chứa với lượng là 2 phần trọng lượng hoặc nhiều hơn trên cơ sở 100 
phần trọng lượng nhựa của lớp ngoài. 
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(11) 48998 
(21) 1-2015-01446 (51) 7 F24C  
(22) 23.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Hùng  (VN) 

107B, Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Đinh Văn Thoại (VN) 
(54) Máy sấy hủ tiếu/bánh tráng đa năng 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy sấy hủ tiếu/bánh tráng bao gồm lớp vỏ được cấu tạo bởi khung 
sườn có dạng hình hộp, lớp bảo ôn (bông cách nhiệt), trục truyền động, băng tải xích và 
vách ngăn hướng dòng. Băng tải xích chuyển động dích dắc theo phương đứng trên các 
trục truyền động và liên kết thành một vòng khép kín. Máy sấy hủ tiếu/bánh tráng giúp 
đảm bảo chất lượng sản phẩm, dễ sử dụng, vận hành tiết kiệm, giảm chi phí đầu tư và có 
thể áp dụng cho quy mô sản xuất hộ gia đình cũng như sản xuất công nghiệp. 
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(11) 48999 
(21) 1-2015-01450 (51) 7 F24F 3/00, F26B 3/00 

(22) 24.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lại Quốc Đạt (VN), Châu Trần Diễm ái (VN), Nguyễn Quang Hưng (VN) 
(54) Phương pháp sấy atisô bằng bơm nhiệt kết hợp sử dụng năng 

lượng mặt trời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sấy atisô bằng kỹ thuật sấy lạnh bằng bơm nhiệt kết 

hợp sử dụng năng lượng mặt trời, nhờ đó nguyên liệu atisô được sấy ở điều kiện nhiệt độ 
thấp. Dòng không khí khô đóng vai trò là tác nhân sấy sau khi qua buồng sấy chứa atisô 
để hút ẩm từ nguyên liệu atisô, sẽ được tách ẩm tại bộ phận bốc hơi của hệ thống bơm 
nhiệt, sau đó tiếp tục được gia nhiệt trở lại ở bộ phận ngưng tụ của hệ thống bơm nhiệt. 
Nếu nhiệt độ của tác nhân sấy sau khi ra khỏi bộ phận ngưng tụ của hệ thống bơm nhiệt 
chưa đạt theo yêu cầu, thì tác nhân sấy sẽ được tiếp tục gia nhiệt bằng hệ thống nước 
nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Tác nhân sấy ở nhiệt độ yêu cầu lại tiếp tục được đưa 
vào buồng sấy để tách ẩm của nguyên liệu atisô. Phương pháp này đảm bảo quá trình 
sấy atisô diễn ra ở nhiệt độ tương đối thấp và tốc độ bốc hơi ẩm diễn ra nhanh, hiệu quả 
sử dụng năng lượng cao hơn so với phương pháp sấy đối lưu thông thường. Phương pháp 
này có thể áp dụng để sản xuất các sản phẩm sấy từ nguyên liệu atisô, ví dụ như trà túi 
lọc atisô. 
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(11) 49000 
(21) 1-2015-01451 (51) 7 G01S 7/28, 13/02 

(22) 24.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Phú Minh Cường (VN), Nguyễn Tấn Phát (VN) 
(54) Phương pháp xử lý tín hiệu ra-đa và mô-đun thu phát tín hiệu 

cao tần trong hệ thống ra-đa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tín hiệu trong hệ thống ra-đa thu phát tín hiệu 

liên tục điều chế tần số (FMCW-Frequency Modulated Continuous Wave) giúp cải thiện 
độ chính xác của hệ thống ra-đa và không làm tăng độ phức tạp trong tính toán. Phương 
pháp xử lý cải tiến sử dụng thêm bộ biến đổi tín hiệu dùng hàm cửa sổ Gauss để biến 
đổi tín hiệu trung tần (IF-Intermediate Frequency) đã được lấy mẫu và lượng tử hoá 
trước khi biến đổi Fourier nhanh (FFT-Fast Fourier Transform). Nhờ tác dụng của hàm 
cửa sổ, tín hiệu ngõ ra bộ biến đổi FFT có dạng thích hợp để áp dụng các giải thuật nội 
suy tần số tín hiệu IF và tính toán khoảng cách vật thể chính xác. Thêm nữa, sáng chế 
còn đề cập đến mô-đun thu phát tín hiệu cao tần giúp mở rộng tầm đo của hệ thống ra-
đa FMCW. Mô-đun thu phát tín hiệu này bao gồm bộ phân tách tín hiệu, mạch khuyếch 
đại công suất, mạch khuyếch đại nhiễu thấp, các ăng-ten thu phát cao tần được kết nối 
với nhau và có khả năng kết nối với ra-đa FMCW nhằm mở rộng tầm hoạt động của 
toàn hệ thống ra-đa dùng trong đo khoảng cách và tốc độ vật di chuyển ở tầm xa.  
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(11) 49001 
(21) 1-2015-01472 (51) 7 B63B  35/14 

(22) 24.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) YANMAR CO., LTD.  (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8311 Japan 
(72) Katsuya SHIOTA (JP), Yukio KIKUCHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thuyền đánh bắt cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuyền đánh bắt cá (1) mà dễ dàng tạo ra một mũi phình trong thân 
bằng FRP. Thuyền đánh bắt cá (1) bao gồm vỏ (2) được tạo ra từ các nhựa cốt sợi 
(FRP), các ván thuyền bên phải và bên trái (3a) và ván thuyền phía dưới (3c) được liên 
kết với nhau tạo thành thân chính (3) có tính kín nước, và phần nhô có dạng hình chóp 
tam giác được gắn vào mũi của thân chính (3) mà được tạo ra sao cho các ván thuyền 
bên phải và bên trái (3a) và ván thuyền phía dưới (3c), nằm bên ngoài các ván thuyền 
bên, được liên kết để tạo thành mũi phình (8). 
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(11) 49002 
(21) 1-2015-02006 (51) 7 H01Q 21/00, H04B 1/50 

(22) 18.12.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/RU2013/001133     18.12.2013 (87) WO2015/084208 11.06.2015 
(30) 2013154269          06.12.2013      RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) QUANTRILL ESTATE INC  (VG) 

P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British 
(72) Evgeny Vyacheslavovich KOMRAKOV (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị thu phát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu phát chứa các giàn anten định pha chủ động (APA- 
active phased array) và ứng dụng rộng rãi để xây dựng các trạm rađa cho các đối tượng 
di động hoặc cố định cũng như các hệ thống truyền thông và thủy âm học. 
Hiệu quả kỹ thuật thu được nhờ việc sử dụng sáng chế bao gồm việc tăng năng lượng 
tiềm tàng và hiệu năng cũng như giảm giá thành của hệ thống rađa hoặc hê thống truyền 
thông đồng thời duy trì sự quan sát toàn diện, tăng diện tích quét trên mặt phẳng thẳng 
đứng, mang lại khả năng tạo thành các tia hoàn toàn độc lập theo các hướng ngược nhau 
và khi không có các cung tạo bóng. 
Hiệu quả kỹ thuật nêu trên thu được nhờ việc thiết bị thu phát có giàn anten định pha hai 
mặt chủ động bao gồm các môđun thu phát, mỗi môđun trong số chúng bao gồm hai 
phần tử bức xạ, một bộ phát, hai bộ thu, hai chuyển mạch cách ly, các bộ trộn và một bộ 
dịch chuyển pha, các giàn anten định pha hai mặt được chế tạo một chiều hoặc hai 
chiều, chúng được bố trí trên mặt phẳng nằm ngang với góc nằm trong khoảng từ 75 đến 
105o so với nhau đồng thời giữ khả năng quan sát toàn diện, môđun thu phát có bộ dịch 
chuyển pha bổ sung, mỗi bộ dịch chuyển trong số cả hai bộ dịch chuyển pha được nối 
cố định, thông qua chuyển mạch chọn lựa, với một bộ thu trong số các bộ thu hoặc với 
bộ phát, và bộ phát này được nối, thông qua chuyển mạch và các bộ xoay vòng, đến các 
phần tử bức xạ có khả năng được nối xen kẽ với các phần tử bức xạ nhờ việc sử dụng 
các tần số khác nhau và/hoặc nhờ việc sử dụng sự mã hóa tín hiệu khác, tương ứng với 
các tần số khác nhau và mã hóa chế độ thu của bộ thu với khả năng tạo ra ít nhất hai tia 
độc lập theo các hướng ngược nhau, các giàn anten định pha hai mặt chủ động dịch 
chuyển tương đối với nhau trên mặt phẳng nằm ngang và/hoặc thẳng đứng. 
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(11) 49003 
(21) 1-2015-02136 (51) 7 A45D  40/30, A41G  5/02 

(22) 13.06.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/042216    13.06.2014 (87) WO2015/116246 06.08.2015 
(30) 14/166,484         28.01.2014      US 
(75) HAN, YONGHO  (US) 

4-01, Jean Place, Syosset, New York 11791, United States 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đo lông mi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo lông mi có: thước đo, lỗ có hình dạng mắt được tạo 
thành bởi hình cung phía trên và hình cung phía dưới, và thanh trượt. Thước đo ở trên 
hình cung phía trên của lỗ có hình dạng mắt và cho phép người dùng đo lông mi, và sau 
đó cố định kết quả đo nhờ thanh trượt. Lỗ có hình dạng mắt cho phép người dùng nhìn 
xuyên qua thiết bị vào gương để đo, và thước đo được in ngược sao cho khi nhìn xuyên 
vào gương thì chữ in hiện ra theo chiều đúng. 
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(11) 49004 
(21) 1-2015-02354 (51) 7 B65H  54/32 

(22) 30.06.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0045035       31.03.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) ILJIN A-TECH CO., LTD.  (KR) 

49, Saneop-ro 382beon-gil, Nam-gu, Ulsan, 680-090 Republic of Korea 
(72) SON, Ewi Won (KR), KIM, Gyeong Tae (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Thiết bị điều chỉnh chiều rộng quấn sợi bằng cách sử dụng phụ 

kiện dẫn hướng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh chiều rộng quấn sợi mà có thể ngăn hiện tượng 

phình ra hoặc lõm vào xảy ra bằng cách điều chỉnh chiều rộng quấn sợi nhờ sử dụng phụ 
kiện dẫn hướng. Thiết bị điều chỉnh chiều rộng quấn sợi bao gồm cụm dẫn hướng sợi 
ngang có bộ dẫn hướng sợi ngang để dẫn hướng sợi được cấp đến ống suốt, một con lăn 
ép bố trí dưới cụm dẫn hướng sợi ngang để dẫn sợi đến ống suốt và ép vào ống suốt, một 
bộ đỡ ống suốt bố trí ở phía dưới con lăn ép và gán với ống suốt và một phụ kiện dẫn 
hướng bố trí giữa cụm dẫn hướng sợi ngang và con lăn ép và điều chỉnh chiều rộng quấn 
của sợi được quấn trên ống suốt bằng cách điều chỉnh độ dài tự do giữa bộ dẫn hướng 
sợi ngang và con lăn ép. 
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(11) 49005 
(21) 1-2015-02404 (51) 7 E04G 5/00, 7/00 

(22) 03.07.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.02.2016 
(75) Phạm Văn Thành  (VN) 

Số 42, Trương Phùng Xuân, khóm 6, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(54) Giàn giáo đa năng 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cụ thể là giàn giáo xây dựng đa năng phục vụ 
cho công tác thi công các công trình xây dựng. Giàn giáo đa năng theo sáng chế bao 
gồm các cột chống bằng sắt hộp vuông có hai mặt đối diện liền kín, hai mặt còn lại có 
lỗ rỗng kéo dài, các bộ khóa giáo có cấu tạo là các kích tầng ren vuông được thay đổi ốc 
chốt và vòng đệm để tạo thành các khóa liên kết các cột chống với nhau, và các khóa 
hình chữ T để liên kết các cột chống và các thanh ngang. 
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(11) 49006 
(21) 1-2015-02405 (51) 7 E02D 5/00 

(22) 03.07.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(75) Phạm Văn Thành  (VN) 

Khóm 6, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(54) Cọc khoan nhồi có mấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc khoan nhồi có mấu, trong đó kết cấu của cọc được tạo ra bằng 
các đoạn thành vách bằng bê tông cốt thép (7) có dạng nửa hình trụ rỗng, ở một đầu của 
thành vách (7) có mấu nhô ra. Các đoạn thành vách (7) này được chế tạo trước, sau khi 
chuyển đến vị trí thi công cọc thì các đoạn thành vách (7) này được hàn lại với nhau để 
tạo thành các đoạn ống có dạng hình trụ rỗng. Cọc khoan nhồi có mấu theo sáng chế 
được tạo ra bằng cách, khoan tạo lỗ cọc với chiều sâu định trước, hạ ống dẫn hướng (2) 
có dạng hình trụ rỗng, tiếp theo hạ các đoạn ống được tạo ra từ các đoạn thành vách (7) 
theo ống dẫn hướng (2), rút ống dẫn hướng (2) ra, cuối cùng đổ bê tông để tạo ra được 
cọc khoan nhồi có mấu. 
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(11) 49007 
(21) 1-2015-02891 (51) 7 A23G  9/00, B65G  85/78 

(22) 25.09.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/075465     25.09.2014 (87) WO2015/098216 02.07.2015 
(30) 2013-271257         27.12.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) AKAGI NYUGYO CO., LTD.  (JP) 

2-27-1, Kamishibacho-Higashi, Fukaya-shi, Saitama 3660051, Japan  
(72) INOUE Sota  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp tạo khuôn 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp tạo khuôn bao gồm nắp mà có thể rút ra khỏi đồ tráng miệng đông 
lạnh một cách nhẹ nhàng mà không làm hư hại món tráng miệng đông lạnh được tạo 
khuôn. Hộp tạo khuôn (10) bao gồm thân chính (12) có khả năng đựng món tráng 
miệng đông lạnh, và nắp (14) có khả năng tạo hình ít nhất một phần của món tráng 
miệng đông lạnh được đựng trong thân chính (12). Nấc xoắn được tạo thành trên bề mặt 
ngoài (14c) của nắp (14). 
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(11) 49008 
(21) 1-2015-02894 (51) 7 A63F  1/00 

(22) 07.08.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 15103147.9 27.03.2015      HK 
(71) WONDERFUL WORLD GROUP LIMITED  (MO) 

Al dr. Carlos D'assumpcao no. 411-417, Dynasty plaza 18 Andar o, Macau 
(72) CHOI KEI LAN (MO) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị chơi bài 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chơi bài, liên quan đến thiết bị điện tử có khả năng mở rộng 
các chế độ chơi và các chức năng thiết bị trò chơi làm cho trò chơi trở nên đa dạng và có 
tính giải trí hơn. Các giải pháp cụ thể là: thiết bị trò chơi bao gồm bộ nhớ lưu trữ các mã 
lệnh trò chơi, các bản ghi trò chơi, các luật chơi của trò chơi và các tỷ lệ đặt cược trò 
chơi theo luật chơi; bộ điều khiển cung cấp các phím chức năng thiết lập chế độ chơi và 
các phím chức năng lựa chọn đặt cược theo các chế độ chơi của trò chơi, và gửi lệnh 
điều khiển tương ứng đến bộ xử lý theo sự điều khiển và sự lựa chọn của người chơi; bộ 
xử lý thực hiện các mã lệnh trò chơi được lưu trữ trong bộ nhớ, để thực hiện việc xử lý 
chính của trò chơi; màn hình hiển thị để hiển thị các luật chơi của trò chơi, các tỷ lệ đặt 
cược trò chơi theo luật chơi, và các hình ảnh giao diện trò chơi qua bộ xử lý. 
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(11) 49009 
(21) 1-2015-04160 (51) 7 B22D  17/22,  17/20 

(22) 29.10.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0049412       08.04.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2015 
(71) CAST TECH CO., LTD.  (KR) 

Room 609, 60, Centum buk-daero, Haeundae-gu, Busan 48059, Republic of Korea 
(72) PARK Gyu Weon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm van có kết hợp phương tiện thông khí dùng cho khuôn 

đúc có áp lực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm van có kết hợp phương tiện thông khí dùng cho khuôn đúc có 

áp lực. Phương tiện xả không khí dư ra khỏi khuôn đúc được đơn giản hóa bằng cách 
hợp nhất pit tông thông khí và pit tông di động (34). Lưu lượng của kim loại nóng chảy 
được làm giảm nhanh chóng nhờ đường dẫn chất làm mát (17) được tạo ra ở phần bên 
trong của khối khuôn đúc (1) để kéo dài khoảng thời gian thông khí, nhờ đó xả hoàn 
toàn hơn không khí dư. Như vậy, hoạt động đúc chính xác hơn được thực hiện bằng cách 
sử dụng phương tiện có khả năng phát hiện trực tiếp mức độ chân không bên trong 
khuôn đúc. 
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(11) 49010 
(21) 1-2015-04349 (51) 7 H04N  5/232, H04W  88/02 

(22) 10.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/070485      10.01.2014 (87) WO2015/103778 16.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XIA, Zhaojie (VN), ZHONG, Shan (CN), LIAO, Zhiqing (CN), XU, Lifu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý thông tin được áp dụng ở thiết bị đầu cuối, trong 
đó phương pháp này bao gồm các bước: thu thập thông tin về trạng thái chụp ảnh hiện 
có; tạo ra thông tin thông báo theo thông tin về trạng thái chụp ảnh hiện có này; xuất ra 
thông tin thông báo, để người dùng điều chỉnh trạng thái chụp ảnh của thiết bị đầu cuối 
theo thông tin thông báo này. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất thiết bị đầu cuối. Phương 
pháp và thiết bị đầu cuối theo sáng chế có thể giúp người dùng thu được kết quả chụp 
ảnh tốt hơn. 
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(11) 49011 
(21) 1-2015-04429 (51) 7 B26D  7/18 

(22) 16.04.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/DK2014/050103     16.04.2014 (87) WO2014/169925 23.10.2014 
(30) PA 2013 00234          19.04.2013      DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2016 
(71) MAREL A/S  (DK) 

P.O. Pedersens vej 18, DK-8200 Aarhus N, Denmark 
(72) Peter Mikkelsen (DK), Tomas Finne Nielsen (DK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cắt thực phẩm và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt thực phẩm trong khi thực phẩm được vận chuyển từ 
băng tải đầu vào đến băng tải đầu ra và phương pháp vận hành thiết bị này. Thiết bị cắt 
theo sáng chế có cơ cấu di chuyển có thể được nối với băng tải đầu ra để di chuyển đầu 
vào của băng tải đầu ra từ vị trí liền kề, trong đó đầu vào của băng tải đầu ra liền kề với 
đầu ra của băng tải đầu vào, đến vị trí mở trong đó đầu vào của băng tải đầu ra được di 
chuyển ra xa khỏi đầu ra của băng tải đầu vào, và ngược lại, từ vị trí mở trở lại vị trí liền 
kề. Bộ phận cắt cắt thực phẩm thành các khúc và các phần đầu thừa. Bộ phận điều khiển 
điều khiển cơ cấu di chuyển, việc điều khiển này bao gồm việc lệnh cho cơ cấu di 
chuyển di chuyển đầu vào của băng tải đầu ra đến vị trí mở khi tách các phần đầu thừa 
đã cắt ra khỏi phần còn lại của thực phẩm sao cho các phần đầu thừa đã cắt rơi xuống 
giữa đầu vào của băng tải đầu ra và đầu ra của băng tải đầu vào, và sau đó lệnh cho cơ 
cấu di chuyển di chuyển đầu vào băng tải đầu ra trở lại vị trí liền kề ở tốc độ sao cho 
đầu vào của băng tải đầu ra đạt đến vị trí liền kề trước khi cắt tiếp theo sao cho tạo ra kết 
cấu đỡ cho phần còn lại của thực phẩm. 
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(11) 49012 
(21) 1-2015-04584 (51) 7 B05D  1/02,  7/02,  7/14,  7/24 

(22) 30.11.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0052918       15.04.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(71) MOBASE CO., LTD.  (KR) 

39, Saebeol-ro, Bupyeong-gu, Incheon 21314 Republic of Korea 
(72) Byeongjun, SON (KR), Kyungchul, KIM (KR), Myungho, PARK (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân phối chất bịt kín để chống thấm 

nước 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị phân phối chất bịt kín để chống thấm nước và phương pháp 

phân phối chất bịt kín để chống thấm nước. Thiết bị phân phối (100) bao gồm: bệ thứ 
nhất (20) mà ít nhất một vật liệu mỏng (1) được đặt trên đó; ít nhất một cụm cảm biến 
(40) được bố trí trên phần trên của bệ thứ nhất (20) và được tạo kết cấu để đo độ cao từ 
các vị trí phủ nhằm phủ chất bịt kín để chống thấm nước lên phần trên của ít nhất một 
vật liệu mỏng (1) trong khi di chuyển dọc theo các vị trí phủ; các cụm vòi phun (30) 
được bố trí lần lượt kề sát với ít nhất một cụm cảm biến (40) với cùng số lượng của ít 
nhất một cụm cảm biến và được tạo kết cấu để phủ chất bịt kín trong khi di chuyển dọc 
theo các vị trí phủ theo độ cao từ các vị trí phủ đã được đo bởi ít nhất một cụm cảm 
biến; và cụm di chuyển được ghép vào bệ thứ nhất (20), các cụm vòi phun (30), và ít 
nhất một cụm cảm biến (40) để di chuyển bệ thứ nhất, các cụm vòi phun, và ít nhất một 
cụm cảm biến. 
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(11) 49013 
(21) 1-2015-04678 (51) 7 A61C  19/00, A61B  10/00, A61C  

19/04 
(22) 31.07.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2013/070773          31.07.2013 (87) WO2015/015602 05.02.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2015 
(75) MOTEGI, Yoshio   (JP) 

251, Isawacho-ichibe, Fuefuki-shi, Yamanashi 4060031, Japan 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo lập chỉ số nha chu, thiết bị tạo lập chỉ số nha 

chu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lập chỉ số nha chu, thiết bị tạo lập chỉ số nha chu. 

Chiều cao lắp ráp mẫu (M) của từng răng được đo trong các mẫu răng được chọn đối với 
kiểu răng từ các răng được nhổ như là răng không thể lưu giữ. Diện tích màng nha chu 
bị tổn hao (SL) được tính toán dựa trên chiều cao lắp ráp mẫu (M) và tổng diện tích 
màng nha chu (S). Hệ số lực cắn (B) khác nhau chỉ theo từng kiểu răng thể hiện lực cán 
của từng kiểu răng, được tìm ra. Mối quan hệ giữa hệ số lực cắn (B) và diện tích màng 
nha chu bị tổn hao (SLB) ở thời điểm bị tổn hao của từng kiểu răng được xử lý thống kê 
đối với từng kiểu răng và phương trình tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa hệ số lực 
cắn (B) và diện tích màng nha chu bị tổn hao (SLB) ở thời điểm bị tổn hao của từng kiểu 
răng được tạo ra bằng cách sử dụng sự hiện diện của quan hệ tuyến tính giữa bốn thông 
số. (Diện tích màng nha chu còn lại (SLB)/tổng diện tích màng nha chu (S)) X 100(%), ở 
đó diện tích màng nha chu còn lại (SLB) có tính đến lực cắn và được đo dựa trên diện tích 
màng nha chu bị tổn hao (SLB) ở thời điểm bị tổn hao của răng, được tính toán như là chỉ 
số nha chu BPI thể hiện mức nghiêm trọng của tiến triển bệnh nha chu. 
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(11) 49014 
(21) 1-2015-04690 (51) 7 H04L 29/06, G06F 21/56 

(22) 09.12.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2015 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Đức (VN) 
(54) Quy trình xây dựng đồ thị uy tín trên kết nối internet và 

cảnh báo phần mềm độc hại 
  (57)     Sáng chế đề xuất hai quy trình có liên hệ mật thiết với nhau. Quy trình thứ nhất nhận 

đầu vào là lịch sử truy cập internet của các phần mềm độc hại đã biết, và đưa ra một đồ 
thị thể hiện mức độ uy tín của một lượng lớn các địa chỉ IP và tên miền, cũng như chủ 
đăng ký tên miền, gọi tắt là đồ thị uy tín. Quy trình thứ hai nhận đầu vào là đồ thị uy tín, 
cùng với hiện trạng truy cập internet của một máy tính, và cho đầu ra là cảnh báo rằng 
máy tính đang có phần mềm độc hại hay không, và nếu có thì phần mềm độc hại thuộc 
loại nào. Trong quy trình thứ nhất, việc xây dựng đồ thị uy tín được thực hiện bằng cách 
lặp lại việc thêm các đỉnh và các cạnh mới có quan hệ với các đỉnh và các cạnh đã có 
trên đồ thị thông qua một số mối quan hệ nhất định, đồng thời cũng dựa vào đặc điểm 
ngôn ngữ của các tên miền độc hại. Trong quy trình thứ hai, nếu máy tính có truy cập 
đến một trong các đỉnh trong đồ thị đã xây dựng trong quy trình thứ nhất, đưa ra cảnh 
báo máy tính chứa phần mềm độc hại. Ngoài ra, tuỳ theo loại của đỉnh trên đồ thị, có 
thể xác định loại độc hại của phần mềm độc hại được cảnh báo. 
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(11) 49015 
(21) 1-2015-04969 (51) 7 B29D 31/00 

(22) 28.12.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 104205721 16.04.2015     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2015 
(71) DAH JIUH ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 97-3, Tze Chyang Rd., Wufeng Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Chin-Pao WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đúc đế giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc đế giầy bao gồm bộ tấm đáy lõm (11), khuôn đúc dưới 
(20), bộ tấm trên lõm (12), và khuôn đúc phía trên (30). Bộ tấm đáy (11) gồm có tấm đế 
(1100), ống vào bên dưới (114) được nối với tấm đế (1100) để dẫn chất lỏng, và ống ra 
bên dưới (116) được nối với tấm đế (1100) đề thoát chất lỏng. Khuôn đúc dưới (20) có 
thể được lắp tháo được trên tấm đế (1100), và có kênh dẫn chất lỏng phía dưới (24) nối 
thông chất lòng với bộ tấm đáy (11). Bộ tấm trên (12) bao gồm tấm trên (1200), ống vào 
phía trên (124) được nối với tấm trên (1200) để dẫn chất lỏng vào, và ống ra phía trên 
(126) được nối với tấm trên (1200) để thoát chất lỏng. Khuôn đúc phía trên (30) được 
liên kết tách biệt với khuôn đúc dưới (20), được lắp tháo được trên tấm trên (1200), và 
có kênh dẫn chất lỏng phía trên (34) nối thông chất lỏng với bộ tấm trên (12). 
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(11) 49016 
(21) 1-2016-00046 (51) 7 A01F  12/20 

(22) 05.01.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-068988     30.03.2015 JP 

JP2015-227174     20.11.2015 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Osaki (JP), Ohara Kazushi (JP), Kazunari Tanoue (JP), Manabu Saito (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Xi lanh đập dùng cho thiết bị đập 

  (57)     Sáng chế đề xuất xi lanh đập nhằm giảm tải đập trong khoang đập, trong khi cải thiện 
hiệu suất thiết bị đập. Xi lanh đập dùng cho thiết bị đập bao gồm: trục xi lanh đập (26); 
nhiều chi tiết đỡ (25) để giữ các răng đập (25) được bố trí cách đoạn với nhau theo 
hướng chu vi hình tròn xung quanh xi lanh đập (26); chi tiết xi lanh (27), được lắp trong 
khoảng trống bao quanh bởi nhiều chi tiết đỡ (25), để bao quanh trục xi lanh đập (26), 
và chi tiết dạng tấm (45) được lắp giữa bề mặt chu vi của chi tiết xi lanh (27) và các chi 
tiết đỡ. Ngoài ra, mặt cắt của chi tiết xi lanh (27) theo hướng giao với trục xi lanh đập có 
hình tròn hoặc hình đa giác. Ngoài ra, mặt cắt ngang của chi tiết xi lanh (27) theo hướng 
giao với trục xi lanh đập (26) có hình đa giác, và mỗi đỉnh (30) của chi tiết xi lanh (27) 
được bố trí giữa hai chi tiết dạng tấm cạnh nhau (45). 
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(11) 49017 
(21) 1-2016-00154 (51) 7 H01H  3/32 

(22) 13.01.2016 (43) 25.10.2016 
(30) CN 201510144426.9          28.03.2015      CN 
(71) DONGGUAN TAILING ELECTRIC VEHICLE CO., LTD.  (CN) 

NO. 92, Fenghuang Road, Baihuadong Village, Dalingshan Town, Dongguan City, 
Guangdong province, P.R. China 

(72) YAO, Li  (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Xe điện có chức năng điều chỉnh lực dẫn động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe điện có chức năng điều chỉnh lực dẫn động. Xe điện có cấu tạo 
bao gồm động cơ điện, bình ắc quy và bộ điều khiển. Bình ắc quy được nối với bộ điều 
khiển. Bộ điều khiển được nối với động cơ điện qua dây dẫn điện. Bình ắc quy được tạo 
kết cấu để cung cấp dòng làm việc cho bộ điều khiển. Bộ điều khiển được tạo kết cấu để 
phát hiện dòng làm việc hiện tại khi bộ điều khiển khởi động chế độ điều chỉnh lực dẫn 
động và điều khiển động cơ điện để tăng lực dẫn động trong thời gian định trước thứ 
nhất theo dòng làm việc hiện tại, Theo phương án của sáng chế, việc tiêu thụ điện năng 
của xe điện có thể giảm thiểu đồng thời tuổi thọ của bình được kéo dài. 
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(11) 49018 
(21) 1-2016-00176 (51) 7 A61P  27/02 

(22) 11.07.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/046416    11.07.2014 (87) WO2015/006734 A1 15.01.2015 
(30) 61/845,938         12.07.2013      US 

61/845,935         12.07.2013      US 
61/845,936         12.07.2013      US 
61/866,502         15.08.2013      US 
61/866,503         15.08.2013      US 
61/866,507         15.08.2013      US 
61/911,854         04.12.2013        US 
61/911,860         04.12.2013      US 
61/911,894         04.12.2013      US 
61/926,848         13.01.2014      US 
61/926,825         13.01.2014      US 
61/926,812         13.01.2014        US 
61/931,116         24.01.2014      US 
61/931,125         24.01.2014      US 
61/931,135         24.01.2014      US 

(71) OPHTHOTECH CORPORATION  (US) 
One Penn Plaza, Suite 1924, New York, New York 10119, United States of America 

(72) Samir PATEL (US), Richard Everett (US), Douglas Brooks (US), Shane Xinxin Tian 
(US) 

(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị hoặc phòng ngừa các tình trạng 

bệnh lý nhãn khoa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh và rối loạn nhãn 

khoa ở đối tượng cần điều trị, trong đó chế phẩm này chứa chất đối kháng A hoặc muối 
được dụng của nó, tùy ý kết hợp với chất điều trị khác. Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm 
dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh và rối loạn nhãn khoa ở đối tượng cần điều trị, 
trong đó chế phẩm này có thể được sử dụng phối hợp với chất kháng C5 (ví dụ, ARC 
1905), tùy ý kết hợp với chất điều trị khác. 
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(11) 49019 
(21) 1-2016-00279 (51) 7 H04W  76/02,  88/08 

(22) 13.02.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/SE2015/050173    13.02.2015 (87) WO2016/130061 18.08.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) VIKBERG, Jari (FI), DA SILVA, Icaro L. J. (BR), MILDH, Gunnar (SE), RUNE, 

Johan (SE), WALLENTIN, Pontus (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp trợ giúp thiết lập kết nối kép cho thiết bị không 

dây, thiết bị không dây và các thành phần mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp trợ giúp việc thiết lập kết nối kép cho thiết bị không 

dây, được thực hiện trong mạng truyền thông không dây. Thiết bị không dây được kết 
nối tới thành phần mạng thứ nhất thông qua thành phần mạng thứ hai, Thành phần mạng 
thứ hai và thiết bị không dây đang liên lạc qua liên kết không dây thứ nhất. Các chức 
năng mạng được chia tách giữa thành phần mạng thứ nhất và thành phần mạng thứ hai. 
Phương pháp được thực hiện trong thiết bị không dây bao gồm bước truyền (2110) yêu 
cầu kết nối tới thành phần mạng thứ ba là thành phần mạng ứng viên để thiết lập kết nối 
kép (DC), truyền (2120) thông tin nhận diện thành phần mạng thứ nhất tới thành phần 
mạng thứ ba, và truyền (2130) bộ phận nhận diện của thiết bị không dây tới thành phần 
mạng thứ ba, để cho phép thiết lập của kết nối kép cho thiết bị không dây. Sáng chế còn 
đề cập tới các phương pháp được thực hiện trong các thành phần mạng, và tới thiết bị 
tương ứng. 
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(11) 49020 
(21) 1-2016-00337 (51) 7 G06F  3/0484 

(22) 20.12.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2013/090162     20.12.2013 (87) WO2015/089850 25.06.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2016 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 

(72) LI, Wei (CN), ZHAO, Wei (CN), ZHUANG, Zhishan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý tin nhắn thanh thông báo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị quản lý tin nhắn thanh thông báo, liên quan 
đến lĩnh vực các ứng dụng thiết bị điện tử và được đề xuất để giải quyết vấn đề hoạt 
động buồn tẻ để xóa tin nhắn thông báo thường trú. Phương pháp theo sáng chế gồm các 
bước: tìm kiếm tin nhắn thông báo thường trú; sau khi tin nhắn thông báo thường trú 
được tìm thấy, hiển thị, trong thanh thông báo, thông tin nhắc nhắc xem liệu có xóa tin 
nhắn thông báo thường trú; và nếu người dùng chọn xóa tin nhắn thông báo thường trú, 
xóa tin nhắn thông báo thường trú theo quyền cho phép hệ thống. Sáng chế chủ yếu 
được áp dụng cho quá trình quản lý ứng dụng điện thoại di động.  
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(11) 49021 
(21) 1-2016-00525 (51) 7 C12Q  1/68 

(22) 11.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/050579    11.08.2014 (87) WO2015/023596 19.02.2015 
(30) 61/864,941         12.08.2013      US 

61/866,651         16.08.2013      US 
61/872,098         30.08.2013      US 
61/988,012         02.05.2014      US 
62/021,487         07.07.2014      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.02.2016 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) YASPAN, Brian (US), GRAHAM, Robert Royal (US), DRESSEN, Amy (US), LI, 

Zhengrong (CN), STRAUSS, Erich (US), BUGAWAN, Teodorica (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp dự báo tốc độ tiến triển của bệnh thoái hóa, 

phương pháp xác định khả năng đáp ứng với liệu pháp điều trị 
của bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa và bộ kit để xác định sự có 
mặt của ít nhất một tính đa hình kiểu gen có liên quan đến 
bệnh thoái hóa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp dự báo tốc độ tiến triển của bệnh thoái hoá ở bệnh 
nhân mắc bệnh thoái hoá bằng cách xác định sự có mặt của ít nhất một tính đa hình kiểu 
gen có liên quan đến bệnh thoái hoá trong mẫu sinh phẩm thu được từ bệnh nhân và 
trong đó tính đa hình kiểu gen là alen nguy cơ được chọn từ nhóm bao gồm alen CFI, 
alen CFH, alen C2, alen CFB, hoặc C3 alen. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp xác định khả năng đáp ứng với liệu pháp điều trị bằng kháng thể kháng yếu tố D 
của bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa, cũng như bộ kit để xác định sự có mặt của ít nhất 
một tính đa hình kiểu gen có liên quan đến bệnh thoái hóa. 
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(11) 49022 
(21) 1-2016-00537 (51) 7 A61L  2/14, A61K  33/00,  33/08 

(22) 30.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/063075     30.10.2014 (87) WO2015/066278 07.05.2015 
(30) 61/898,390          31.10.2013      US 
(71) ORIGIN, INC.  (US) 

2 Research Way Princeton, NJ 08540, United States of America 
(72) NELSON Howard  (US), DOLGOPOLSKY, Alexander  (US), PRESTON, Michael D.  

(US), POHL, Michael (US), VASILETS, Victor N. (RU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo nitơ oxit ở trạng thái plasma 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo nitơ oxit (1) ở trạng thái plasma để hướng vào vị trí tác 
động trên cơ thể, trong đó thiết bị này bao gồm: đèn xì, hai điện cực (2, 4) nằm trong 
đèn xì này và được cách điện với nhau, trong đó không khí được chuyển giữa hai điện 
cực sao cho sự phóng hồ quang được gây ra và được duy trì giữa hai điện cực này để tạo 
ra dòng khí chứa nitơ oxit (NO) từ không khí trong vùng nằm giữa hai điện cực dưới tác 
động của sự phóng hồ quang, tạo dòng chất rời rạc khi được đưa vào ở trạng thái 
plasma, trong đó dòng này có một phần của nó là nitơ oxit (NO) với nồng độ nằm trong 
khoảng từ 200ppm đến 1000ppm; và vòng chất tải lạnh (6) nằm trong đèn xì sao cho 
dòng khí chứa NO chuyển qua vòng này để ra khỏi đèn xì tới vị trí tác động, hướng 
dòng chất rời rạc này vào vị trí tác động để tạo ra hiệu quả điều trị bệnh bởi việc ít nhất 
là kích thích sự sản sinh NO dưới da, sự di chuyển của NO ở trạng thái plasma ngang 
qua và đi qua da, và tác động trực tiếp NO ở trạng thái plasma vào các tác nhân gây 
bệnh. 
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(11) 49023 
(21) 1-2016-00558 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00, A61K  

39/395 
(22) 18.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/051402     18.08.2014 (87) WO2015/026684 26.02.2015 
(30) 61/867,976          20.08.2013      US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) GU, Danling (US), BEEBE, Amy, M.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp chứa chất đối kháng PD-1 và chất chủ vận GITR dùng 

để điều trị khối u 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chứa chất đối kháng PD-1 và chất chủ vận GITR dùng để 

điều trị khối u. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép hoặc mảnh 
gắn kết kháng nguyên của nó chứa nhánh thứ nhất liên kết với PD-1 hoặc PD-L1 và đối 
kháng hoạt tính của PD-1, và nhánh thứ hai liên kết với GITR và chủ vận hoạt tính của 
GITR. 
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(11) 49024 
(21) 1-2016-00589 (51) 7 A01F  12/00 

(22) 18.02.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-068988     30.03.2015 JP 

JP2015-227174     20.11.2015 JP 
JP2015-252993     25.12.2015 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Osaki (JP), Ohara Kazushi (JP), Kazunari Tanoue (JP), Manabu Saito (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đập nhằm làm giảm tải đập trong buồng đập, trong khi nâng 
cao hiệu suất của thiết bị đập. Trụ đập của thiết bị đập bao gồm: trục trụ đập (26); nhiều 
chi tiết đỡ (25) để giữ răng đập (20), các chi tiết đỡ (25) được bố trí ở các khoảng cách 
cách nhau theo hướng chu vi đường tròn xung quanh trục trụ đập (26); chi tiết hình trụ 
(27), được lắp trong khoảng trống được bao quanh bởi nhiều chi tiết đỡ (25), để bao 
quanh trục trụ đập (26); và chi tiết dạng tấm (45) được lắp giữa bề mặt theo chu vi của 
chi tiết hình trụ (27) và các chi tiết đỡ (25). Hơn nữa, tiết diện ngang của chi tiết hình 
trụ (27) theo hướng cắt ngang với trục trụ đập (26) có dạng hình tròn hoặc hình đa giác. 
Ngoài ra, tiết diện ngang của chi tiết hình trụ (27) theo hướng cắt ngang với trục trụ đập 
(26) có hình đa giác, và từng đỉnh (30) của chi tiết hình trụ (27) được bố trí giữa hai chi 
tiết dạng tấm (45) cạnh nhau.  
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(11) 49025 
(21) 1-2016-00616 (51) 7 H04M  1/247 

(22) 21.11.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2013/087553     21.11.2013 (87) WO2015/074203 28.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2016 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 

(72) WANG, Xiuwen (CN), ZHANG, Haitao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị ảnh, thiết bị đầu cuối, vật ghi 

đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hiển thị ảnh, thiết bị đầu cuối, trong đó 

phương pháp này bao gồm các bước: dò lệnh xem, được người dùng nhập vào, trên ảnh 
bất kỳ; đáp ứng lệnh xem và xuất ra ảnh; thu thập thời gian tạo ảnh từ thông tin EXIF 
(Exchangeable Image File: tệp ảnh có thể trao đổi) của ảnh; và truy vấn xem tệp tin âm 
thanh với tên tệp tin gồm thời gian tạo ảnh có được lưu trữ hay không, và nếu tệp tin âm 
thanh này được lưu trữ, xuất ra tệp tin âm thanh. Bằng cách triển khai các phương án 
thực hiện sáng chế, người dùng không chỉ thu được hình ảnh tĩnh ngay từ ảnh mà còn 
thu được thông tin âm thanh quanh cảnh chụp bổ sung cho ảnh tĩnh, nhờ đó nhớ được 
nhiều thông tin hơn cho người dùng và cải thiện trải nghiệm của người dùng. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
64 

(11) 49026 
(21) 1-2016-00639 (51) 7 C07D  401/14,  405/14, A61K  

31/4709, C07D  401/10,  471/04, 
A61P  35/00,  37/00, C07D  409/14, 
A61K  31/4725 

(22) 22.07.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/065764      22.07.2014 (87) WO2015/011164 A1 29.01.2015 
(30) 13/57276           23.07.2013      FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) 1. LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35 rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
2. VERNALIS (R&D) Limited  (GB) 
100 Berkshire Place, Wharfedale Road, Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United 
Kingdom 

(72) James Edward Paul DAVIDSON (GB), James Brooke MURRAY  (NZ), I-Jen CHEN  
(GB), Claire WALMSLEY (GB), Mark DODSWORTH  (GB), Johannes W. G. 
MEISSNER  (NL), Paul BROUGH  (GB), Imre FEJES  (HU), J¸nos TATAI (HU), 
Miklãs NYERGES (HU), Andr¸s KOTSCHY (HU), Zoltan SZLAVIK  (HU), Olivier 
GENESTE (FR), Arnaud LE TIRAN (FR), Thierry LE DIGUARHER  (FR), Jean-
Michel HENLIN  (FR), JÐr«me-BenoÝt STARCK (FR), Anne-Francoise GUlLLOUZIC 
(FR), Guillaume DE NANTEUlL (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất isoindolin và isoquinolin, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó Het, R3, R4, R5, R7, R8, R9, T, p, 

p', q và q' lần lượt có nghĩa như được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 49027 
(21) 1-2016-00700 (51) 7 B62M  3/08,  6/50 

(22) 26.02.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104112842 22.04.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(71) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

NO.66, Shanjiao Rd., Fu-Sing Village, Dacun Township, Changhua County 515, 
Taiwan 

(72) CHENG, HSIN-LIN (TW), TENG, CHING-CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Kết cấu bàn đạp xe đạp có khả năng kích hoạt năng lượng phụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bàn đạp xe đạp có khả năng kích hoạt năng lượng phụ bao 
gồm một đế, bộ phận ống, trục khuỷu, các khuỷu bàn đạp và bộ cảm biến lực đạp. Bộ 
phận ống có ống thứ nhất và ống thứ hai được bố trí trong hai lỗ của đế. Trục khuỷu 
được lắp vừa trong các ống thứ nhất và thứ hai và vì vậy được bố trí theo cách quay được 
trong đế. Các khuỷu bàn đạp được nối với hai đầu của trục khuỷu, kéo dài theo các 
hướng ngược nhau, gần như vuông góc với trục khuỷu, và mỗi khuỷu bàn đạp có một 
bàn đạp để quay trục khuỷu khi chịu tác dụng của lực đạp. Bộ cảm biến lực đạp có các 
tấm áp điện được bố trí trên ít nhất ống thứ nhất và ống thứ hai và phía trên trục khuỷu. 
Kết cấu bàn đạp xe đạp được lắp trên khung xe đạp và được nối với hệ thống điều khiển 
dẫn động để kích hoạt hệ thống điều khiển dẫn động phát ra và cung cấp năng lượng 
phụ được điều chế số tới kết cấu bàn đạp xe đạp. 
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(21) 1-2016-00757 (51) 7 F02F  1/24 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2016 
(71) GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

Tianqiao West Road 88 Yulin, Guangxi Province, P.R. China 537005 
(72) Jie, SHEN (CN), Wei, LI (CN), Yongzhong, HUANG  (CN), Limin, WANG  (CN), 

Wen, QIN (CN), Lile, WANG  (CN), Xiaoxia, CAI (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Đầu xi lanh cho động cơ điêzen hàng hải tốc độ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu xi lanh cho động cơ điêzen hàng hải tốc độ cao. Đầu xi lanh 
bao gồm thân chính đầu xi lanh, tỉ lệ độ dày của thân chính đầu xi lanh so với đường 
kính xi lanh của động cơ điêzen là 1:1, phần gia cường đầu xi lanh đặt trên đỉnh của 
thân chính đầu xi lanh. Tỉ lệ độ dày của phần gia cường đầu xi lanh so với đường kính xi 
lanh của động cơ điêzen là trong khoảng 0,45-0,55, thân chính đầu xi lanh và phần gia 
cường đầu xi lanh được tích hợp với nhau. Tỉ lệ tổng độ dày của thân chính đầu xi lanh 
cộng với phần gia cường đầu xi lanh so với đường kính xi lanh của động cơ điêzen là 
trong khoảng 1,55-1,75. Theo sáng chế, đầu xi lanh có đủ độ bền nguyên khối, khả năng 
bịt kín đảm bảo hơn và có thể chịu được áp suất nổ cao hơn bên trong xi lanh. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2016 
(71) GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

Tianqiao West Road 88 Yulin, Guangxi Province, P.R. China 537005 
(72) Jie, SHEN  (CN), Wei, LI (CN), Yongzhong, HUANG  (CN), Lile, WANG (CN), 

Xiaoxia, CAI (CN), Wen, QIN (CN), Yiyong, HAN (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Kết cấu đỡ vỏ xi lanh cho động cơ điêzen hàng hải tốc độ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đỡ vỏ xi lanh cho động cơ điêzen hàng hải tốc độ cao. Kết 
cấu gồm lỗ gắn vỏ xi lanh; ngăn vỏ nước bố trí trên đỉnh lỗ gắn vỏ xi lanh; kết cấu đỡ vỏ 
xi lanh sóng hình chữ nhật được chia thành hai lớp, và lỗ thông vỏ xi lanh. Lỗ thông vỏ 
xi lanh được chia thành ba phần, cụ thể từ trên xuống, lỗ thông vỏ xi lanh thứ nhất, lỗ 
thông vỏ xi lanh thứ hai và lỗ thông vỏ xi lanh thứ ba. Lỗ thông vỏ xi lanh thứ nhất được 
đặt ở phần dưới ngăn vỏ nước. Lớp thứ nhất của kết cấu đỡ vỏ xi lanh sóng hình chữ 
nhật được bố trí giữa lỗ thông vỏ xi lanh thứ nhất và lỗ thông vỏ xi lanh thứ hai; và lớp 
thứ hai của kết cấu đỡ vỏ xi lanh sóng hình chữ nhật được bố trí giữa lỗ thông vỏ xi lanh 
thứ hai và lỗ thông vỏ xi lanh thứ ba. Kết cấu vỏ xi lanh cho động cơ điêzen hàng hải tốc 
độ cao theo sáng chế có kết cấu đơn giản, nhỏ, độ bền cao và ngăn vỏ xi lanh không 
biến dạng trong khi hoạt động. 
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(72) Hiroaki YOSHIDA (JP), Koji MURAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông có gắn yên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông có gắn yên bao gồm hộp chứa ăcquy có giá 
đỡ ăcquy để chứa ăcquy cùng các cực hướng về một phía theo phương nằm ngang của 
phương tiện giao thông. Hộp chứa ăcquy được cố định vào ít nhất một trong các tấm 
chốt xoay và tay nắm yên. Giá đỡ ăcquy có khe hở được làm kín bởi nắp từ một phía 
theo phương nằm ngang của phương tiện giao thông theo cách thức có thể tháo rời. 
Phương tiện giao thông có gắn yên có bộ phận điện cùng dây đẫn ngắn giữa bộ phận 
điện và ăcquy có kết cấu đơn giản, và cho phép dễ dàng bảo trì bộ phận điện. Các hộp 
cầu chì (từ 81 đến 86) và/hoặc các bộ ghép mạch (từ 87 đến 90) được cố định vào bề 
mặt bên ngoài của nắp (46). Chi tiết gắn bộ phận điện (47) được bố trí trong hộp chứa 
ăcquy (28) tại vị trí đối diện với nắp (46) về phía giá đỡ ăcquy (44) để cho phép có thể 
gắn bộ phận điện (48). 
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(72) CHEN, Qiang (CN), WEN, Zhenhua (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ và phương pháp hình thành lớp phủ trên nền dẻo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chứa: a) uretan acrylat được tạo nhóm chức; b) chất 
quang khơi mào; c) dung môi hữu cơ và d) uretan acrylat cải biến nhóm chức. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp hình thành lớp phủ trên nền dẻo. 
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(72) Xiaowei MIAO (CN), Dianqi LI (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống tạo ra mã chống làm giả và hệ thống ứng dụng mã 

chống làm giả 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo ra mã chống làm giả và hệ thống ứng dụng mã chống 

làm giả, trong đó mã chống làm giả gồm có thông tin chuỗi cuối cùng được tạo ra bằng 
cách thực hiện phép toán số học trên hai nhóm thông tin chuỗi giống nhau. Theo sáng 
chế, phép toán số học được thực hiện trên các phần tử trong hai nhóm thông tin chuỗi 
giống nhau này (tương tự với cấu trúc mạch kép của phân tử ADN) theo phương pháp đã 
định để tạo ra thông tin chuỗi cuối cùng độc nhất, sau đó mã chống làm giả được tạo ra 
theo thông tin chuỗi cuối cùng, nhờ đó giải quyết được vấn đề là nhãn chống làm giả 
trên sản phẩm của nhà sản xuất dễ bị làm giả. 
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(11) 49033 
(21) 1-2016-00895 (51) 7 H04W  52/30,  24/10,  72/04 

(22) 04.09.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/004544          04.09.2014 (87) WO2015/045283 02.04.2014 
(30) 13186442.3          27.09.2013      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Joachim LOEHR  (DE), Hidetoshi SUZUKI (JP), Prateek BASU MALLICK (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp báo cáo dự phòng công suất, trạm di động và 

trạm cơ sở trong hệ thống truyền thông di động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để thực hiện có hiệu quả việc điều khiển công suất 

trong các trường hợp mà UE được kết nối với cả MeNB và SeNB. MeNB xác định tỷ lệ 
phân bổ công suất đối với công suất sẽ được dùng bởi UE để truyền liên kết lên đến 

MeNB và SeNB, xác định các tham số Pemax,MeNB và Pemax,SeNB và gửi các tham số này 
đến SeNB/UE để dùng trong điều khiển công suất. Ngoài ra, việc cập nhật tỷ lệ phân bổ 
công suất được thực hiện bởi MeNB với sự hỗ trợ của UE, mà cung cấp cho MeNB 
thông tin về tổn hao đường truyền trên liên kết vô tuyến thứ hai đến SeNB, tốt hơn là 
bằng cách truyền một báo cáo dự phòng công suất ảo, liên quan đến liên kết vô tuyến 
thứ hai đến SeNB, đến MeNB, mà từ đó MeNB suy ra thông tin về tổn hao đường truyền 
cho liên kết vô tuyến thứ hai. 
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(11) 49034 
(21) 1-2016-00911 (51) 7 A61K  45/00,  31/519, A61P  35/00 

(22) 19.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/051678     19.08.2014 (87) WO2015/026818 26.02.2015 
(30) 61/867,982          20.08.2013      US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America 
(72) SANDOR, Victor (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế Janus kinaza dùng để điều trị khối u rắn và 

phương pháp in vitro dự đoán lợi ích của việc điều trị bệnh 
bằng cách sử dụng chất ức chế này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế Janus kinaza (JAK) dùng để điều trị khối u rắn. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến ruxolitinib dùng để điều trị khối u rắn và phương pháp in vi 
tro dự đoán lợi ích của việc điều trị bệnh bằng cách sử dụng chất ức chế JAK. 
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(11) 49035 
(21) 1-2016-00939 (51) 7 B01J  8/00, B01F  1/00 

(22) 18.04.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/RU2014/000282      18.04.2014 (87) WO2015/030625 05.03.2015 
(30) 2013139258           26.08.2013      RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2016 
(71) JOINT STOCK COMPANY "AKME-ENGINEERING"  (RU) 

Ul. Pyatnitskaya, 13, stroenie. 1 Moscow, 115035, Russia 
(72) MARTYNOV Petr Nikiforovich (RU), ASKHADULLIN Radomir Shamilievich (RU), 

SIMAKOV Andrey Alekseevich (RU), LEGKIKH Aleksandr Urievich (RU) 
(74) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ IPD (IPD IP DEVELOPMENT CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị chuyển khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển khối liên quan đến kỹ thuật cơ khí năng lượng và có 
thể được sử dụng trong nhà máy điện liên quan đến chất mang nhiệt kim loại-chất lỏng. 
Thiết bị chuyển khối bao gồm thân (1) và gắn trong thân là buồng phản ứng dòng chảy 
đổ đầy chất oxi hóa dạng hạt pha rắn, và thiết bị làm nóng (5) bằng điện đặt trong buồng 
phản ứng. Thân của thiết bị được trang bị bình chứa để dự trữ chất oxi hóa dạng hạt ở 
trạng thái rắn, bình chứa nêu trên được đặt dưới buồng phản ứng và được tạo ở dạng cốc 
có đáy, cốc này được nối với buồng phản ứng. Hiệu quả kỹ thuật của sáng chế là kéo dài 
thời gian hoạt động của thiết bị chuyển khối. 
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(11) 49036 
(21) 1-2016-00949 (51) 7 B44C  1/17, B41M  3/12 

(22) 18.09.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/069895     18.09.2014 (87) WO2015/040113 26.03.2015 
(30) 13185007.5          18.09.2013      EP 
(71) 1. BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
2. LS INDUSTRIELACKE GMBH  (DE) 
II. Schnieringstr. 57, 45329 Essen, Germany 

(72) BIEHLER, Manfred (DE), LITZCKE, Dieter (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng truyền nhiệt, quy trình sản xuất màng truyền nhiệt và 

quy trình phủ bề mặt vật dụng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng truyền nhiệt bao gồm: a) màng lót (2), b) ít nhất một, ví dụ 

một, hai hoặc ba, lớp phủ (3) được đặt trực tiếp trên màng lót (2), c) ít nhất một, cụ thể 
chính xác là một, lớp kết dính polyme dán kín được bằng nhiệt (4), trong đó lớp phủ này 
là chế phẩm lỏng, đóng rắn bằng bức xạ, không chứa nước, chứa ít nhất 60% khối 
lượng, cụ thể là ít nhất 70% khối lượng, theo tổng khối lượng của chế phẩm, thành phần 
đóng rắn được chọn từ các oligome hữu cơ có các liên kết đôi không no kiểu etylen và 
hỗn hợp của các oligome này với các monome có ít nhất một liên kết đôi không no kiểu 
etylen. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất màng truyền nhiệt này và quy trình 
phủ hoặc quét sơn bề mặt vật dụng bằng cách sử dụng màng truyền nhiệt theo sáng chế. 
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(11) 49037 
(21) 1-2016-00972 (51) 7 C09K  3/14, G11B  5/84 

(22) 17.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-074444 31.03.2015       JP 
(71) FUJIMI INCORPORATED  (JP) 

1-1, Chiryo 2-chome, Nishibiwajima-cho, Kiyosu-shi, Aichi 452-8502 Japan 
(72) Taira OOTSU (JP), Noritaka YOKOMICHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đánh bóng, phương pháp đánh bóng và phương pháp 

sản xuất vật phẩm được đánh bóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh bóng chứa silic oxit dạng keo có nguồn gốc từ dung 

dịch chứa kiềm silicat và chất ức chế sự bám dính chất dạng màng có công thức (I) 
 

 
 
trong đó: 
R1 là nhóm alkyl hoặc nhóm hydroxyalkyl có 1 đến 10 nguyên tử cacbon, 
R2 và R3 độc lập với nhau, là nhóm alkyl có 1 đến 20 nguyên tử cacbon hoặc nhóm 
hydroxyalkyl có 1 đến 20 nguyên tử cacbon hoặc nhóm amiđoalkyl axit béo có 4 đến 24 
nguyên tử cacbon, ngoài ra, R2 và R3 được liên kết với nhau để tạo thành dị vòng có 
nguyên tử nitơ mà chúng được gắn vào, và 
X- là O- hoặc CH2COO- 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đánh bóng, phương pháp sản xuất vật 
phẩm được đánh bóng và phương pháp làm giảm khiếm khuyết. 
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(11) 49038 
(21) 1-2016-00973 (51) 7 B24B  1/00, G11B  5/84 

(22) 17.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-074441 31.03.2015       JP 
(71) FUJIMI INCORPORATED  (JP) 

1-1, Chiryo 2-chome, Nishibiwajima-cho, Kiyosu-shi, Aichi 452-8502, Japan 
(72) Noritaka YOKOMICHI (JP), Taira OOTSU  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật phẩm được đánh bóng, phương pháp 

làm giảm khiếm khuyết ở bề mặt của vật phẩm được đánh bóng 
và dung dịch xử lý bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất vật phẩm được đánh bóng bao gồm, theo thứ tự 
này: bước (1) đánh bóng vật đánh bóng nhờ sử dụng chế phẩm đánh bóng mà chứa silic 
oxit dạng keo có nguồn gốc từ dung dịch chứa silicat kiềm thu được bằng cách sử dụng 
cát silic oxit làm vật liệu ban đầu; và bước (2) xử lý bề mặt vật đánh bóng nhờ sử dụng 
dung dịch xử lý bề mặt mà chứa hạt silic oxit. Hạt silic oxit chứa trong dung dịch xử lý 
bề mặt là hạt silic oxit không phải silic oxit dạng keo có nguồn gốc từ dung dịch chứa 
silicat kiềm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm khiếm khuyết ở bề mặt của 
vật phẩm được đánh bóng và dung dịch xử lý bề mặt. 
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(11) 49039 
(21) 1-2016-00974 (51) 7 C09K  3/14, G11B  5/84 

(22) 17.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-074442 31.03.2015     JP 
(71) FUJIMI INCORPORATED  (JP) 

1-1, Chiryo 2-chome, Nishibiwajima-cho, Kiyosu-shi, Aichi 452-8502 Japan 
(72) Taira OOTSU  (JP), Noritaka YOKOMICHI (JP), Tomoaki KAWANO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đánh bóng, phương pháp đánh bóng và phương pháp 

sản xuất vật phẩm được đánh bóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh bóng chứa silic oxit dạng keo có nguồn gốc từ dung 

dịch chứa kiềm silicat, và chất ức chế sự bám dính chất dạng màng có tỷ lệ hấp phụ silic 
oxit AS trong nước là 20% hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp đánh bóng, phương pháp sản xuất vật phẩm được đánh bóng và phương pháp làm 
giảm khiếm khuyết. 
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(11) 49040 
(21) 1-2016-00975 (51) 7 C09K  3/14, G11B  5/84 

(22) 17.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-074443 31.03.2015      JP 
(71) FUJIMI INCORPORATED  (JP) 

1-1, Chiryo 2-chome, Nishibiwajima-cho, Kiyosu-shi, Aichi 452-8502 Japan 
(72) Taira OOTSU  (JP), Noritaka YOKOMICHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đánh bóng, phương pháp đánh bóng và phương pháp 

sản xuất vật phẩm được đánh bóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh bóng chứa silic oxit dạng keo có nguồn gốc từ dung 

dịch chứa kiềm silicat và chất ức chế sự bám dính chất dạng màng có công thức (I) 
 

 
 
trong đó: 
A là nhóm kỵ nước, 
B là nhóm hữu cơ hóa trị II chứa nhóm carbonyl, 
n bằng 1 hoặc 2, và 
M+ là cation hóa trị I. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đánh bóng, phương pháp sản xuất vật 
phẩm được đánh bóng và phương pháp làm giảm khiếm khuyết. 
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(11) 49041 
(21) 1-2016-00987 (51) 7 B62J  6/00,  39/00 

(22) 18.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-065529 27.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Atsushi KUROSAWA (JP), Junji TERADA (JP), Shinichi KAMO (JP), Masaya 

FUJISHIRO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Kết cấu bố trí dây điện cho phương tiện giao thông chạy điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bố trí dây điện cho phương tiện giao thông chạy điện được 
đơn giản hoá cho sự dễ dàng bảo dưỡng được cải thiện. Phương tiện giao thông chạy 
điện kiểu ngồi chân để hai bên (1) theo một phương án của sáng chế gồm; sàn (28); yên 
(26) để người điều khiển ngồi trên, các thanh tay lái (12); động cơ điện (20) để dẫn 
động bánh sau (16); ắcqui (30) để xuất điện năng cho động cơ điện (20) và các bộ phận 
điện (53, 54, 55 và 56); bộ đổi điện DC/DC (44) mà theo quan hệ đấu nối điện được 
nằm giữa ắcqui (30) và các bộ phận điện (53, 54, 55 và 56) để hạ mức điện áp ra của 
ắcqui (30) và xuất ra điện áp thấp; bộ dây dẫn điện áp cao (32) mà theo quan hệ đấu nối 
điện được nằm giữa ắcqui (30) và bộ đổi điện DC/DC (44); và bộ dây dẫn điện áp thấp 
(52) mà theo quan hệ đấu nối điện được nằm giữa bộ đổi điện DC/DC (44) và các bộ 
phận điện (53, 54, 55 và 56) và dòng có điện áp thấp hơn so với điện áp ở bộ dây dẫn 
điện áp cao (32) chạy trong đó. Bộ dây dẫn điện áp cao (32) được nằm về phía sau của 
đầu trước (28a) của sàn (28) và ở về phía trước của đầu sau (26b) của yên (26). 
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(22) 14.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/071990    14.10.2014 (87) WO2015/055635 23.04.2015 
(30) 61/893,083         18.10.2013      US 

13397533.4         21.10.2013      EP 
(71) BAYER OY  (FI) 

Pansiontie 47, FI-20210 Turku, Finland 
(72) AHOLA, Manja (FI), TALLING, Christine (FI), LINDENTHAL, Bernhard (DE), 

FUHRMANN, Ulrike (DE), FELS, Luder M (DE), PRELLE, Katja (DE), SCHMEES, 
Norbert (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dụng cụ đặt tử cung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ đặt tử cung cải tiến giải quyết được các vấn đề về chảy 
máu và ra máu ít rải rác ban đầu liên quan đến việc sử dụng dụng cụ đặt tử cung. 
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(11) 49043 
(21) 1-2016-01011 (51) 7 A61K  31/5365, C07D  413/14, 

A61K  47/48, A61P  29/00,  37/00,  
35/00 

(22) 26.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/052757    26.08.2014 (87) WO2015/031396 05.03.2015 
(30) 61/869,954         26.08.2013      US 

61/934,313         31.01.2014      US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591-6707, United States of 
America 

(72) NITTOLI, Thomas  (US), JAIN, Nareshkumar F. (US), MARKOTAN, Thomas Patrick 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất phân tử vòng lớn và chất đồng phân 

không đối quang của nó, phương pháp và quy trình tổng hợp 
và điều chế các hợp chất này, và hợp chất và chế phẩm để sử 
dụng trong điều trị y tế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất đồng phân không đối quang của phân tử vòng 
lớn có profin ức chế sự tăng sinh tế bào cải thiện so với chế phẩm tương ứng chứa hỗn 
hợp các chất đồng phân không đối quang. Sáng chế còn đề cập đến các thể liên hợp 
dược chất-phối tử được tạo ra bằng cách sử dụng chất đồng phân không đối quang của 
phân tử vòng lớn. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế chất đồng phân 
không đối quang của phân tử vòng lớn, hợp chất và chế phẩm để sử dụng trong điều trị y 
tế. 
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(11) 49044 
(21) 1-2016-01014 (51) 7 B62K  11/00 

(22) 21.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104204753 30.03.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan R.O.C. 

(72) Sung-Kun LIN (TW), Cheng-Chun HUANG  (TW), Hui-Rong LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Xe m«t« 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe môtô. Xe môtô bao gồm khung, giá đỡ chắn bùn, và chắn bùn. 
Giá đỡ chắn bùn được cố định với khung. Giá đỡ chắn bùn bao gồm phần cố định giá đỡ 
thứ nhất, phần cố định giá đỡ thứ hai và phần đầu giá đỡ. Phần cố định giá đỡ thứ nhất, 
phần cố định giá đỡ thứ hai và phần đầu giá đỡ được sắp xếp theo hình tam giác. Chắn 
bùn được nối với giá đỡ chắn bùn. Chắn bùn gồm có phần cố định chắn bùn thứ nhất, 
phần cố định chắn bùn thứ hai và phần đầu chắn bùn. Phần cố định chắn bùn thứ nhất 
được cố định với phần cố định giá đỡ thứ nhất. Phần cố định chắn bùn thứ hai được cố 
định với phần cố định giá đỡ thứ hai. Phần đầu chắn bùn được cố định với phần đầu giá 
đỡ. 
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(11) 49045 
(21) 1-2016-01018 (51) 7 A23K  /18, C07C  229/76 

(22) 17.06.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/042608    17.06.2014 (87) WO2015/047476 02.04.2015 
(30) 14/034,851         24.09.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2016 
(71) ZINPRO CORPORATION  (US) 

10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, Minnesota 55344, United States of 
America 

(72) Peter A. STARK  (US), Cory Shawn KENDING (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thành phần và phương pháp bổ sung dinh dưỡng bằng các chất 

khoáng vi lượng cho chế độ ăn của vật nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần bổ sung dinh dưỡng chứa các chất khoáng vi lượng và 

phương pháp bổ sung dinh dưỡng bằng các chất khoáng vi lượng ở dạng dễ hấp thụ và 
có tính khả dụng sinh học cao cho chế độ ăn của vật nuôi. 
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(11) 49046 
(21) 1-2016-01019 (51) 7 A61K  31/4745, C07D  471/04 

(22) 28.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/053215    28.08.2014 (87) WO2015/031650 05.03.2015 
(30) 2816/MUM/2013         28.08.2013      IN 

3497/MUM/2013         04.11.2013      IN 
(71) MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

525 Market Street, 36th Floor, San Francisco, California 94105, United States of 
America 

(72) Sarvajit CHAKRAVARTY (US), Roopa RAI  (US), Son Minh PHAM (US), Brabmam 
PUJALA (IN), Ramniwas JANGIR  (IN), Rambabu GUGULOTH  (IN), Vijay Kumar 
SHARMA (IN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị rối 
loạn chuyển hóa và rối loạn tăng sinh cao bằng cách sử dụng hợp chất này kết hợp với 
chất đối kháng thụ thể hormon. 
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(11) 49047 
(21) 1-2016-01020 (51) 7 D05B  19/10,  19/16 

(22) 21.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-073923 31.03.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2016 
(71) BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 4678561, Japan 
(72) Hyobu KURATA (JP), Kazuhisa ITO (JP), Jun GAMANO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy khâu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy khâu mà có thể chuyển đổi dễ dàng giữa cách may thông 
thường và cách may mẫu. CPU hiển thị màn hình thiết lập phần chính trên phần hiển thị. 
Vùng hiển thị bước may hiển thị bước may thông thường ở chế độ may thông thường, và 

hiển thị tên mẫu của mẫu may ở chế độ may đặc biệt. ở chế độ may đặc biệt, CPU thực 
hiện cách may mẫu theo mẫu may. Phím “+” và phím tiếp nhận thao tác vận hành trên 
bảng điều khiển để tăng và giảm trị số của vùng được kích hoạt đến trị số định trước tại 
một thời điểm. Khi CPU tiếp nhận thao tác vận hành trên bảng điều khiển từ phím “+” 
khi trị số giới hạn trên của bước may thông thường được hiển thị ở vùng hiển thị bước 
may được kích hoạt ở chế độ may thông thường, tên mẫu của mẫu may được hiển thị ở 
vùng hiển thị bước may, và chế độ may được thiết lập sang chế độ may đặc biệt. 
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(11) 49048 
(21) 1-2016-01021 (51) 7 A61B  18/00, A61M  1/0084,  1/0058

(22) 22.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104112312 17.04.2015      TW 

104112313 17.04.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2016 
(71) SHINEIN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

9F., No. 316, Section 2, Zhonghua Road, Xinzhuang District, New Taipei City 242, 
Taiwan 

(72) Lien-Guo DAI (TW), Ya-Hui CHANG (TW), Shiuan-Yuan DAI (TW), Shiuan-Jen 
DAI (TW), Shiuan-De DAI (TW) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Đầu hút - rửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu hút-rửa bao gồm bộ ống góp, một đầu kéo dài tạo thành ống xả 
và ống nạp, đầu của ống xả tạo thành cửa xả, đầu của ống nạp tạo thành cửa nạp; ống 
bao gồm vách hình trụ, các lỗ nạp được bố trí ở một bên của vách hình trụ, các lỗ xả 
được bố trí ở bên còn lại của vách hình trụ; và vách ngăn, bên trong của bộ ống góp và 
ống được phân chia bởi vách ngăn để tạo thành ngăn nạp và ngăn xả không thông với 
nhau, ngăn nạp, ống nạp và các lỗ nạp thông với nhau, còn ngăn xả, ống xả và các lỗ xả 
thông với nhau. 
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(11) 49049 
(21) 1-2016-01048 (51) 7 B62J  015/00 

(22) 23.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104205353 10.04.2015        TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
TAIWAN R.O.C. 

(72) Sung-Kun LIN (TW), Ten-Zen TSAY (TW), Zhi-Wei FANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Xe m«t« 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe môtô. Xe môtô bao gồm giá mang biển số, biển số, chắn bùn, 
bích đệm quanh trục, vòng đệm đàn hồi và chi tiết cố định thứ nhất. Biển số được bố trí 
trên giá mang biển số. Chi tiết cố định thứ nhất được bố trí trên giá mang biển số. Bích 
đệm quanh trục và vòng đệm đàn hồi được lồng vào chi tiết cố định thứ nhất. Bích đệm 
quanh trục được đặt ở giữa vòng đệm đàn hồi và giá mang biển số. Vòng đệm đàn hồi 
được nối với chắn bùn. Giá mang biển số được nối với chắn bùn bằng chi tiết cố định 
thứ nhất, vòng đệm đàn hồi và bích đệm quanh trục. 
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(11) 49050 
(21) 1-2016-01049 (51) 7 B62J  39/00 

(22) 24.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-065298       26.03.2015   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Koji NAKAGAWA (JP), Norifumi SHIMIZU (JP), Takaaki SHOMURA (JP), 

Yasuhiro TAKADA (JP), Shinji KAWASAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế là đề xuất xe máy có thể làm giảm sự ảnh hưởng lên các chi tiết khác gây ra do 
lắp cảm biến khí xả trên xe máy này. 
Xe máy theo sáng chế bao gồm: động cơ (12) có hộp trục khuỷu (42) chứa trục khuỷu 
(41), trong đó xi lanh (43) kéo dài từ hộp trục khuỷu (42); ống xả (47) kéo dài từ động 
cơ (12); và bộ xúc tác (48) và cảm biến khí xả (61) được bố trí trong ống xả (47), đường 
trục xi lanh (X) của xi lanh (43) kéo dài gần như theo phương ngang, bộ xúc tác (48) 
được lắp bên dưới xi lanh (43), và cảm biến khí xả (61) được bố trí phía trước của trục 
khuỷu (41) so với xe. 
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(11) 49051 
(21) 1-2016-01065 (51) 7 B29D  11/00, , G02C  

(22) 24.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 15161051.6 26.03.2015      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2016 
(71) CARL ZEISS VISION INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Turnstrasse 27, 73430 Aalen, Germany 
(72) RYAN, Ben (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ đeo mắt phân cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ đeo mắt phân cực bao gồm các bước: 
- tạo ra màng phân cực (78) hoặc phôi của đồ đeo mắt bao gồm màng phân cực này, do 
đó màng phân cực (78) bao gồm màng nền và chất phân cực, và 
- nhúng màng phân cực (78) hoặc phôi thu được vào dung môi (74) hòa tan được chất 
phân cực có trong màng phân cực (78). 
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(11) 49052 
(21) 1-2016-01068 (51) 7 F02D  15/00,  41/06, F02N  11/08,  

11/04 
(22) 25.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP 2015-070051      30.03.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Akio GOTO (JP), Toshifumi OSAWA (JP), Ryota TAKAGI (JP), Shinji FUJITA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống khởi động động cơ dùng cho xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khởi động động cơ dùng cho xe có khả năng thỏa mãn cả 
khả năng khởi động nhanh và giảm tải lên ắcquy. Hệ thống khởi động động cơ dùng cho 
xe bao gồm: động cơ (1) như động cơ đốt trong có trục khuỷu (9); bộ khởi động 
(Alternatiny Current Generator) dùng làm máy phát điện, bộ phận này được tạo kết cấu 
để quay đồng bộ với trục khuỷu (9), trong khi động cơ (1) đang hoạt động và dùng làm 
động cơ tại thời điểm khởi động động cơ (1) để cho phép quay khởi động trục khuỷu 
(9); và bộ điều khiển khởi động (60) được tạo kết cấu để thực hiện việc điều khiển khởi 
động động cơ (1) bằng cách dẫn động bộ khởi động ACG (27) nhờ điện từ ắcquy (70). 
Bộ điều khiển khởi động (60) thực hiện việc điều khiển khởi động mà không quay 
ngược nhằm dẫn động trục khuỷu (9) chỉ theo hướng bình thường, tại thời điểm khởi 
động động cơ (1) ở trạng thái mà trong đó việc làm nóng động cơ (1) đã kết thúc, và 
thực hiện việc điều khiển khởi động có quay ngược nhằm dẫn động trục khuỷu (9) theo 
hướng ngược lại với góc định trước và sau đó dẫn động trục khuỷu theo hướng bình 
thường, tại thời điểm khởi động động cơ (1) ở trạng thái mà trong đó việc làm nóng 
động cơ (1) chưa kết thúc. 
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(11) 49053 
(21) 1-2016-01085 (51) 7 G01N 21/27 

(22) 25.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 15163879.8 16.04.2015      EP 
(71) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V.  (BE) 

Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, Belgium 
(72) Luc LAMMERANT (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp hiệu chuẩn phổ kế và vật liệu quy chiếu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu chuẩn phổ kế và vật liệu quy chiếu. 
Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp hiệu chuẩn phổ kế và vật liệu quy chiếu 
hỗ trợ việc hiệu chuẩn phổ kế dễ dàng. 
Mục đích này đạt được bằng phương pháp hiệu chuẩn phổ kế trong đó vật liệu quy chiếu 
có thành phần các nguyên tố đồng nhất. Ngoài ra, vật liệu quy chiếu này được bảo vệ 
bởi lớp phủ trơ. Vật liệu quy chiếu này được sử dụng để hiệu chuẩn phổ kế. Mục đích 
này còn đạt được nhờ vật liệu quy chiếu có thành phần các nguyên tố đồng nhất được 
bảo vệ bởi lớp phủ trơ. 
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(11) 49054 
(21) 1-2016-01087 (51) 7 B60K  011/06 

(22) 25.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104204536 26.03.2015     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO. LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Pai-Lung WU (TW), HSIEH, CHIA-I (TW), Tsu-Chuan CHO (TW), Chen-Ting SUN 

(TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu làm mát động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu làm mát động cơ được bố trí trên đầu xi lanh được tạo ra có 
phía hút, phía xả và chân đế buji bao gồm: cửa nạp không khí; vách ngăn dẫn hướng 
không khí; đường dẫn không khí thứ nhất và đường dẫn không khí thứ hai. Trong đó, 
đường dẫn không khí thứ nhất bao gồm cổng vào đường dẫn thứ nhất, đường dẫn thứ 
nhất và cửa xả không khí thứ nhất nối thông với chân đế buji, tất cả được nối thông với 
nhau theo trình tự đã nêu; đường dẫn không khí thứ hai bao gồm cổng vào đường dẫn 
thứ hai, đường dẫn thứ hai và cửa xả không khí thứ hai được bố trí ở phía hút, tất cả 
được nối thông với nhau theo trình tự đã nêu. Như vậy, sáng chế có thể làm tăng dung 
tích dòng không khí bên ngoài đi vào chân đế buji để làm tăng hiệu suất tỏa nhiệt của 
động cơ. 
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(11) 49055 
(21) 1-2016-01091 (51) 7 F01N  7/14, F02F  1/42 

(22) 25.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-068372      30.03.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yuji KURASAWA (JP), Toshiaki KIMURA  (JP), Takumi YAMAGUCHI (JP), 

Akihiro IIMURO  (JP), Kazuyuki NAKAI (JP), Nobuyuki KISHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu đường xả khí của động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đường xả khí của động cơ đốt trong có khả năng ngăn ngừa 
tổn thất nhiệt của khí thải do tiếp xúc với đầu hình trụ, tránh kẹt với cảm biến hoặc thiết 
bị tương tự gắn trực tiếp với đầu hình trụ, và nhờ đó đạt được cả việc duy trì độ chính 
xác dò của cảm biến hoặc thiết bị tương tự lẫn đẩy mạnh sự hoạt hóa của chất xúc tác 
làm sạch khí thải. 
Trong kết cấu đường xả khí của động cơ đốt trong trong đó: cửa xả (42) mà có tác dụng 
như đường thoát khí (6) được tạo trong đầu hình trụ (33); ống xả (5) được nối với cửa xả 
và chất xúc tác làm sạch khí thải (9) được đặt trong ống xả; cảm biến khí thải (8) có 
phần cảm biến (8a) quay mặt vào bên trong đường thoát khí được gắn vào đầu hình trụ; 
và đường thoát khí được tạo bằng cách lắp đầu vào (7a) của ống trong dạng ống (7) vào 
trong cửa xả và lắp đầu ra (7b) của nó vào trong ống xả này, đầu vào của ống trong được 
bố trí ở đầu vào của phần cảm biến trong đường thoát khí các phần ngăn cảm biến (70A, 
70B, 70C) để ngăn phần cảm biến được tạo trong ống trong, và phần cảm biến được bố 
trí sao cho quay mặt vào bên trong ống trong nhờ phần ngăn cảm biến của ống trong. 
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(11) 49056 
(21) 1-2016-01099 (51) 7 A61K  47/48 

(22) 28.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/053304     28.08.2014 (87) WO2015/031693 05.03.2015 
(30) 61/871,173          28.08.2013      US 
(71) STEMCENTRX, INC.  (US) 

450 East Jamie Court, South San Francisco, California 94080, USA 
(72) ARATHOON, William Robert (US), PADAWER, Ishai (US), CANO, Luis Antonio 

(US), SISODIYA, Vikram Natwarsinhji (US), MANI, Karthik Narayan (IN), LIU, 
David  (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Thể liên hợp dược chất kháng thể kháng phối tử giống DLL3, 
phương pháp điều chế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp dược chất kháng thể (antibody drug conjugate: ADC), 
và phương pháp sử dụng ADC này để điều trị rối loạn tăng sinh. Cụ thể, sáng chế đề cập 
đến hợp chất mới chứa kháng thể kháng DLL3 hoặc đoạn có hoạt tính miễn dịch của 
chúng có một hoặc nhiều gốc xystein không cặp đôi được liên hợp với hợp chất 
pyrolobenzodiazepin (PBD) và sử dụng chúng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ung thư 
và tình trạng tái phát hoặc di căn bất kỳ của nó.  
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(11) 49057 
(21) 1-2016-01105 (51) 7 F24F  7/10, B29L  31/08 

(22) 28.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) PI 2015701003 27.03.2015     MY 
(71) PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD  (MY) 

No 9, Jalan Pelabur 23/1, Section 23, 40300, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia. 

(72) Yong Hon Weng (MY), Ang Shin Yee (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Quạt trần bao gồm: thiết bị nối được kết cấu để gắn vỏ quạt (1) lên trần nhà; môto (15) 
được gắn vào vỏ quạt (1); các cánh quạt (5) kéo dài tỏa tròn từ ngoại biên của môto 
(15), có thể được quay bởi môto (15); nắp quạt (6) có dạng nguyên khối và được gắn 
vào đáy cửa vỏ quạt (1); và bộ nhận được bố trí gần nắp quạt (6) để nhận tín hiệu điều 
khiển; trong đó một phần (18) của nắp quạt (6) mỏng hơn phần còn lại sao cho tín hiệu 
có thể xuyên qua và tới bộ nhận. Nắp quạt (6) ưu tiên có tính mờ. 
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(11) 49058 
(21) 1-2016-01122 (51) 7 C02F 9/02 

(22) 29.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-074007 31.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 
(72) YUDA, Akihiro (JP), TANIGUCHI, Takuma (JP), YAMAGUCHI, Takahiro (JP), 

MIYAHARA, Natsumi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý dung dịch điện phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dung dịch điện phân, trong đó phương pháp này 
có thể tách hữu hiệu ở mức cao các ion nhôm rửa giải ra khỏi dung dịch điện phân chứa 
axit sulfuric và axit hữu cơ sau khi được sử dụng để xử lý anot hoá. Phương pháp xử lý 
dung dịch điện phân chứa axit sulfuric và axit oxalic sau khi xử lý nền nhôm bằng cách 
xử lý anot hoá bao gồm: bước điều chỉnh nồng độ axit sulfuric để điều chỉnh nồng độ 
axit sulfuric được chứa trong dung dịch điện phân đến 325g/L hoặc lớn hơn; bước kết 
tinh để duy trì nhiệt độ của dung dịch điện phân, mà nồng độ axit sulfuric của nó đã 
được điều chỉnh đến 325g/L hoặc lớn hơn ở bước điều chỉnh nồng độ axit sulfuric, trong 

khoảng từ 5°C đến 30°C trong khoảng thời gian định trước, nhờ đó kết tinh nhôm thành 
nhôm sulfat, mà được rửa giải vào trong dung dịch điện phân là kết quả của việc xử lý 
anot hoá; và bước tách để tách nhôm sulfat được kết tinh ở bước kết tinh ra khỏi dung 
dịch điện phân. 
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(11) 49059 
(21) 1-2016-01123 (51) 7 B23K  9/16,  35/362 

(22) 29.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-069479 30.03.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) Kazuyuki, KIKUCHI (JP), Shuji, SASAKURA (JP), Takayuki, KOIKE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây hàn có lõi bằng chất trợ dung dùng để hàn hồ quang 

trong môi trường khí bảo vệ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây hàn có lõi bằng chất trợ dung dùng để hàn hồ quang trong môi 

trường khí bảo vệ có tính kháng ẩm vượt trội và tính dễ hàn thỏa đáng. Dây hàn này 
được tạo ra bằng cách nạp chất trợ dung vào trong vỏ bọc ngoài bằng thép, trong đó chất 
trợ dung này chứa Al hòa tan trong axit, Al hòa tan trong axit trong thành phần chất trợ 

dung thứ nhất có đường kính hạt là 75m hoặc nhỏ hơn với lượng từ 0,1 đến 5% khối 

lượng tính theo tổng khối lượng của thành phần chất trợ dung thứ nhất, Al hòa tan trong 
axit trong thành phần chất trợ dung thứ hai có đường kính hạt nằm trong khoảng từ 

75m đến 106m với lượng từ 0,1 đến 5% khối lượng tính theo tổng khối lượng của 

thành phần chất trợ dung thứ hai, và Al hòa tan trong axit trong thành phần chất trợ 

dung thứ ba có đường kính hạt lớn hơn 106m với lượng từ 0,1 đến 7% khối lượng tính 

theo tổng khối lượng của thành phần chất trợ dung thứ ba. 
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(11) 49060 
(21) 1-2016-01124 (51) 7 B23K  9/16,  35/362 

(22) 29.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-069475 30.03.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) Kazuyuki, KIKUCHI (JP), Shuji, SASAKURA (JP), Takayuki, KOIKE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây hàn có lõi bằng chất trợ dung dùng để hàn hồ quang 

trong môi trường khí bảo vệ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây hàn có lõi bằng chất trợ dung dùng để hàn hồ quang trong môi 

trường khí bảo vệ có tính kháng ẩm vượt trội và tính dễ hàn thỏa đáng. Dây hàn này 
được tạo ra bằng cách nạp chất trợ dung vào trong vỏ bọc ngoài bằng thép, trong đó chất 
trợ dung này chứa Mg hòa tan trong axit, Mg hòa tan trong axit trong thành phần chất 

trợ dung thứ nhất có đường kính hạt là 75m hoặc nhỏ hơn với lượng từ 0,1 đến 5% 

khối lượng tính theo tổng khối lượng của thành phần chất trợ dung thứ nhất, Mg hòa tan 
trong axit trong thành phần chất trợ dung thứ hai có đường kính hạt nằm trong khoảng 

từ 75m đến 106m với lượng từ 0,1 đến 7% khối lượng tính theo tổng khối lượng của 

thành phần chất trợ dung thứ hai, và lượng Mg hòa tan trong axit trong thành phần chất 

trợ dung thứ ba có đường kính hạt lớn hơn 106m với lượng từ 1 đến 15% khối lượng 

tính theo tổng khối lượng của thành phần chất trợ dung thứ ba. 
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(11) 49061 
(21) 1-2016-01129 (51) 7 B22F  3/00 

(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-072228 31.03.2015       JP 

2016-025511 15.02.2016       JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Koichi HIROTA (JP), Hiroaki NAGATA (JP), Tetsuya KUME (JP), Masayuki 

KAMATA (JP), Hajime NAKAMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nam châm thiêu kết trên cơ sở R-Fe-B và phương pháp chế tạo 

nam châm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nam châm thiêu kết trên cơ sở R-Fe-B có thành phần chủ yếu chứa 

từ 12 đến 17% nguyên tử R là ít nhất hai trong số các nguyên tố ytri và các nguyên tố 
đất hiếm và chủ yếu chứa Nd và Pr, từ 0,1 đến 3% nguyên tử M1 là ít nhất một nguyên 
tố được chọn từ nhóm bao gồm Si, Al, Mn, Cu, Zn, Ga, Ge, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Pt, 
Au, Hg, Pb và Bi, từ 0,05 đến 0,5% nguyên tử M2 là ít nhất một nguyên tố được chọn từ 
nhóm bao gồm Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta và W, từ 4,8 + 2xm đến 5,9 + 2xm % 
nguyên tử B, trong đó m là hàm lượng % nguyên tử của M2, Co với lượng tối đa là 10% 
nguyên tử, cacbon với lượng tối đa là 0,5% nguyên tử, oxy với lượng tối đa là 1,5% 
nguyên tử, nitơ với lượng tối đa là 0,5% nguyên tử, và lượng còn lại là sắt. Nam châm 
này chứa pha chính là hợp chất liên kim loại R2(Fe,(Co))14B và có cấu trúc lõi/vỏ mà 
trong đó pha chính được bao phủ bằng pha biên hạt và có độ kháng từ ít nhất là 10 kOe, 
mặc dù nam châm này chứa Dy, Tb và Ho với lượng nhỏ hoặc không chứa. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo nam châm này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
100 

(11) 49062 
(21) 1-2016-01130 (51) 7 B22F  3/00 

(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-072287 31.03.2015      JP 

2016-025531 15.02.2016      JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Koichi HIROTA (JP), Hiroaki NAGATA (JP), Tetsuya KUME (JP), Hajime 

NAKAMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nam châm thiêu kết trên cơ sở R-Fe-B và phương pháp chế tạo 

nam châm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nam châm thiêu kết trên cơ sở R-Fe-B. Nam châm này chủ yếu 

chứa 12-17% Nd, Pr và R, 0,1-3% nguyên tử M1, 0,05- 0,5% nguyên tử M2, từ 4,8+2*m 
đến 5,9+2*m% nguyên tử B, và phần còn lại là Fe, nam châm này chứa pha chính là hợp 
chất liên kim loại R2(Fe,(Co))14B, và có cấu trúc lõi/vỏ mà trong đó pha chính được bao 

phủ bằng pha biên hạt. Nam châm thiêu kết này có cỡ hạt trung bình nhỏ hơn 6m, mức 

độ định hướng của tinh thể lớn hơn 98%, và độ từ hóa lớn hơn 96%, và có độ kháng từ ít 
nhất là 10 kOe mặc dù nó chứa Dy, Tb và Ho với lượng nhỏ hoặc bằng không. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo nam châm thiêu kết này. 
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(11) 49063 
(21) 1-2016-01131 (51) 7 B22F  3/00 

(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-072343 31.03.2015      JP 

2016-025548 15.02.2016      JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Koichi HIROTA (JP), Hiroaki NAGATA (JP), Tetsuya KUME  (JP), Hajime 

NAKAMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nam châm thiêu kết trên cơ sở R-Fe-B và phương pháp chế tạo 

nam châm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nam châm thiêu kết trên cơ sở R-Fe-B. Nam châm này chủ yếu 

chứa 12-17% R, 0,1-3% nguyên tử M1, 0,05-0,5% nguyên tử M2, từ 4,8+2*m đến 
5,9+2*m% nguyên tử B, và phần còn lại là Fe, chứa pha chính là hợp chất liên kim loại 
R2(Fe,(Co))14B, và có cấu trúc lõi/vỏ mà trong đó pha chính được bao phủ bằng lớp giàu 
HR và pha (R,HR)-Fe(Co)-M1, trong đó HR là Tb, Dy hoặc Ho. Nam châm thiêu kết 

này có độ kháng từ  10 kOe mặc dù nó chứa Dy, Tb và Ho với lượng nhỏ. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo nam châm thiêu kết này. 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
102 

(11) 49064 
(21) 1-2016-01134 (51) 7 B62J  99/00,  3/00 

(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-072662 31.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Kumi HASHIMOTO (JP), Tetsu HORIUCHI  (JP), Takamasa IGUCHI  (JP), Norimasa 

HATTORI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu trước dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu trước dùng cho các xe kiểu ngồi để chân hai bên mà có thể làm 
tăng hiệu quả ngăn ngừa các chất ngoại lai như nước đi vào bên trong cụm đồng hồ đo 
và có thể ngăn ngừa việc mở rộng vỏ chứa mà cụm đèn trước và cụm đồng hồ đo được 
đặt cùng với nhau trong đó. 
Kết cấu trước dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên (1) bao gồm cụm đèn trước (10), 
cụm đồng hồ đo (20) chứa các đồng hồ đo và các đồng hồ chỉ báo (20a), và nắp che 
trước (30) chứa cụm đèn trước (10) và cụm đồng hồ đo (20). Khe hở (K) được tạo ra ở 
nắp che trước (30), và tấm chống nước mềm dẻo (40) được lắp để che hướng phía trước 
của cụm đồng hồ đo (20) bên trong nắp che trước (30). 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
103 

(11) 49065 
(21) 1-2016-01136 (51) 7 C09K  13/08, H01L  21/311, C09K  

13/00 
(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 62/140846 31.03.2015      US 

15/077374 22.03.2016      US 
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.  (US) 

7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18195-1501, United States of 
America 

(72) William Jack Casteel, JR. (US), Seiji Inaoka (JP), Wen Dar Liu (TW), Tianniu Chen 
(US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm, hệ thống và quy trình loại bỏ một cách chọn lọc 

titan nitrit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm, hệ thống và quy trình loại bỏ một cách chọn lọc titan 

nitrit TiN hoặc TiNxOy, trong đó x = 0 đến 1,3 và y = 0 đến 2 từ thiết bị bán dẫn chứa 
titan nitrit. Chế phẩm theo sáng chế chứa đệm muối amin, các chất oxy hóa không có 
trong tự nhiên, và các chất còn lại là chất mang lỏng bao gồm chất mang lỏng là nước và 
không phải là nước được lựa chọn từ nhóm bao gồm dimetyl sulfon, axit lactie, glycol, 
và dung môi cho proton phân cực bao gồm nhưng không giới hạn ở, sulfolan, sulfoxit, 
nitril, formamit và pyrohdon. Các chế phẩm có độ pH < 4, tốt hơn là < 3, tốt hơn nữa là 
< 2,5; Các chế phẩm chứa nước có nước là chất mang lỏng và chế phẩm bán chứa nước 
có nước và dung môi không phân cực có khả năng cho (các) proton ngoài ra còn chứa 
florua axit. Các chế phẩm có tốc độ ăn mòn titan nitrit cao trong khi có độ tương thích 
tuyệt vời đối với W, AlN, AlO, và các vật liệu điện môi hệ số k thấp. Các chế phẩm có 
thể chứa các anion phối hợp yếu, các chất ức chế ăn mòn, và các chất hoạt động bề mặt.  
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(11) 49066 
(21) 1-2016-01139 (51) 7 B65B  25/00,  3/04, B67C  3/26,  
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(22) 26.08.2014 (43) 25.10.2016 
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(30) 10 2013 110 774.5          30.09.2013      DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH  
(72) HORTMANNS, Johannes (DE), RABE, Christian (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ phận để thay đổi hình dạng tia của sản phẩm chảy tự do 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận (14) để thay đổi hình dạng tia của sản phẩm chảy tự do, cụ 
thể là thực phẩm, bao gồm: vùng dòng vào (16) để sản phẩm chảy tự do đi vào, vùng 
dòng ra (17) để sản phẩm chảy tự do đi ra, và một số rãnh (18) mà sản phẩm chảy tự do 
đi qua đó, trong đó mỗi rãnh (18) bao gồm đầu vào (19) bố trí với vùng dòng vào (16) 
và đầu ra (20) bố trí với vùng dòng ra (17), trong đó các đầu vào (19) cùng nhau tạo ra 
bề mặt dòng vào (30) với chiều rộng (B) và chiều cao (H) nằm trong vùng dòng vào 
(16), và trong đó các dầu ra (20) cùng nhau tạo ra bề mặt dòng ra (32) với chiều rộng 
(B') và chiều cao (H') nằm trong vùng dòng ra (17). Để giảm sự bắn tung khi nạp bao 
gói có mặt cắt ngang đối xứng không quay, đề xuất rằng vùng dòng ra (32) là đối xứng 
không quay.  
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(11) 49067 
(21) 1-2016-01140 (51) 7 H01M  2/10,  2/02,  2/12 

(22) 29.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/053418     29.08.2014 (87) WO2015/031761 05.03.2015 
(30) 61/872,126          30.08.2013      US 
(71) GOGORO INC.  (CN) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China 
(72) WU, Yi-Tsung (TW), LUKE, Hok-Sum, Horace (US), WU, Chia, Nung (TW), 

TAYLOR, Matthew, Whiting (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị tích trữ điện năng dạng xách tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tích trữ điện năng dạng xách tay (10) dùng cho các xe chạy 
bằng điện hoặc thiết bị điện dân dụng bao gồm các cơ cấu ngăn để giảm đến mức tối 
thiểu sự truyền nhiệt năng và cháy lan trong trường hợp hy hữu là pin tích trữ điện năng 
bị hỏng, nổ và bốc cháy. Kết cấu vỡ (30) được bố trí để thoát khí ra khỏi thiết bị theo 
hướng mong muốn trong thường hợp áp suất trong thiết bị vượt quá ngưỡng tối đa. Các 
lỗ thông nghiêng cho phép các khí từ pin tích trữ điện năng (14) trong môđun tích trữ 
điện năng (12) thoát ra và ngăn cách các pin tích trữ điện năng khác khỏi các khí này. 
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(11) 49068 
(21) 1-2016-01144 (51) 7 F16H 9/18 

(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104110453 31.03.2015      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Wei-Yu CHEN (TW), Jyun-Jhe YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu truyền động biến thiên liên tục đa chế độ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động biến thiên liên tục đa chế độ bao gồm trục tiếp 
động, cụm puli dẫn động, tấm lồi, thiết bị dẫn động và ổ bi đũa. Cụm puli dẫn động bao 
gồm puli dẫn động cố định, puli dẫn động trượt, tấm cố định và các chi tiết dẫn động. 
Puli dẫn động cố định được tạo ra có các lỗ xuyên, trong khi puli dẫn động trượt được 
tạo ra có các trụ đỡ. Tấm lồi có bề mặt trong và được nối với đầu phía trước của từng trụ 

đỡ của puli dẫn động trượt. Thiết bị dẫn động có trục phát động được nối với tấm lồi. ổ 
đũa được bọc trên trục phát động và liền kề với bề mặt trong của tấm lồi. Do đó, trục 
phát động của thiết bị dẫn động ở thời điểm kích hoạt so với trục tiếp động sẽ không gây 
ra mômen uốn. Puli dẫn động trượt có thể trượt một cách trơn tru trên trục tiếp động và 
chế độ truyền động khác nhau có thể đạt được. 
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(21) 1-2016-01145 (51) 7 A61K  36/13,  31/19, A23L  1/015, 

A23K  1/16, C11B  13/00 
(22) 16.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/FI2014/050783         16.10.2014 (87) WO2015/059350 30.04.2015 
(30) 20136047         24.10.2013      FI 
(71) HANKKIJA OY  (FI) 

Peltokuumolantie 4, FI-05800 Hyvinkaa, Finland 
(72) VUORENMAA, Juhani (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit béo dầu thông dùng để gắn kết với các độc tố 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit béo dầu thông và/hoặc axit béo dầu thông được cải biến bằng 
cách xà phòng hóa dùng để gắn kết với các độc tố. 
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(11) 49070 
(21) 1-2016-01149 (51) 7 F02D  13/02,  23/00,  41/14 

(22) 30.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-069212 30.03.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2016 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Takuya, Okubo (JP), Norihisa, Nakagawa (JP), Koichi, Kimura (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong (100) bao gồm tua bin tăng áp (101), các cơ cấu 
điều tiết van biến thiên (B) và (C) chất xúc tác (20), bộ cảm biến hệ số nhiên liệu - 
không khí phía trước (40), bộ cảm biến hệ số nhiên liệu - không khí phía sau (41), và 
thiết bị điều chỉnh hệ số nhiên liệu - không khí. Thiết bị điều chỉnh hệ số nhiên liệu - 
không khí thiết lập hệ số nhiên liệu - không khí mục tiêu của khí xả đi vào dựa vào hệ 
số nhiên liệu - không khí được phát hiện bởi bộ cảm biến hệ số nhiên liệu - không khí 
phía sau và điều chỉnh lượng nhiên liệu được cấp cho buồng đốt (5) nhờ việc điều chỉnh 
hồi tiếp sao cho hệ số nhiên liệu - không khí được phát hiện bởi bộ cảm biến hệ số nhiên 
liệu - không khí phía trước phù hợp với hệ số nhiên liệu - không khí mục tiêu khi lượng 
khí đi qua của không khí được đẩy từ đường nạp qua xilanh ra đường xả nhờ xảy ra hiện 
tượng chồng van là lượng khí đi qua chuẩn hoặc nhỏ hơn. Thiết bị điều chỉnh hệ số 
nhiên liệu - không khí thiết lập hệ số nhiên liệu - không khí mục tiêu của khí xả đi vào 
dựa vào hệ số nhiên liệu - không khí được phát hiện bởi bộ cảm biến hệ số nhiên liệu - 
không khí phía sau và, không cần thực hiện việc điều chỉnh hồi tiếp, cấp lượng nhiên 
liệu được tính toán từ hệ số nhiên liệu - không khí mục tiêu tới buồng đốt khi lượng khí 
đi qua lớn hơn lượng khí đi qua chuẩn. 
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(11) 49071 
(21) 1-2016-01162 (51) 7 H04L  12/28 

(22) 29.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/052494          29.01.2015 (87) WO2015/122287 20.08.2015 
(30) 2014-026822          14.02.2014      JP 
(71) SEIBU ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

3-3-1, Ekihigashi, Koga-shi, Fukuoka 8113193, Japan 
(72) MORI Masakazu (JP), FUKUDA Makoto (JP), KUKlTA Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống kết nối cơ cấu dẫn động van, phương pháp đánh giá 

trạng thái nối của thiết bị kết nối 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống kết nối cơ cấu dẫn động van, phương pháp đánh giá trạng 

thái nối của thiết bị kết nối, chương trình và đường truyền tín hiệu. Khi các thiết bị kết 
nối, như các cơ cấu dẫn động van, có thể kết nối với một thiết bị điều khiển, hệ thống 
theo sáng chế cho phép tháo hoặc bổ sung một thiết bị kết nối trong khi duy trì việc kết 
nối giữa thiết bị điều khiển và các thiết bị kết nối ở phía sau thậm chí nếu các thiết bị 
này được nối nối tiếp. Thiết bị điều khiển (3) và các cơ cấu dẫn động van (5) kết nối với 
nhau nhờ ít nhất hai đường dẫn kết nối bao gồm đường truyền chính là đường truyền tín 
hiệu (15) và đường truyền dự phòng là đường truyền tín hiệu (17). Các đường truyền tín 
hiệu có thể được nối với các đầu nối của cơ cấu dẫn động van ở phía trước và phía sau. 
Khi tháo hoặc bổ sung các cơ cấu dẫn động van, một trong số các đường dẫn kết nối 
được ngắt nối và đường dẫn khác được duy trì nối. Thiết bị điều khiển phát hiện trạng 
thái này, xác định rằng các cơ cấu dẫn động van có thể được tháo hoặc được bổ sung, và 
điều khiển các cơ cấu dẫn động van hiển thị trạng thái này. 
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(11) 49072 
(21) 1-2016-01169 (51) 7 B43L  19/00 

(22) 01.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-075710     02.04.2015 JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

1-28, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshihiko KOBASHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm đầu thiết bị chuyển màng và thiết bị chuyển màng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị chuyển màng (10) có thân chính vỏ (5) và cụm đầu (30) 
được tạo ở đầu xa của thân chính vỏ (5). Cụm đầu (30) bao gồm thân chính đầu (31) và 
chi tiết đỡ đầu (32). Thân chính đầu (31) đỡ trên chi tiết đỡ đầu (32) để quay tiến lùi. 
Phần nhô chuyển được đưa vào tiếp giáp với bề mặt sau của dải chuyển (T) để nhờ đó 
chuyển lớp chuyển của dải chuyển (T) lên trên bề mặt tiếp nhận chuyển. Thân chính đầu 
(31) bao gồm các con lăn bên quay được tiến lùi mà được định vị riêng ở hai vị trí nằm 
hướng ra ngoài của cả hai mép bên của dải chuyển (T), Trục đỡ của các con lăn bên 
được tạo sao cho nằm cách với dải chuyển (T). 
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(11) 49073 
(21) 1-2016-01173 (51) 7 D06H  5/00 

(22) 01.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0047310      03.04.2015   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(75) PARK, HEE-DAE  (KR) 

Yonsan-Dong, Yonsan LG Apt, #122-802, 200, Gobun-ro, Yonje-Gu, Busan, 47585, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp gắn vải giày hoặc vải dệt công nghiệp với nhau 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp gắn vải giày hoặc vải dệt công nghiệp với nhau, phương 
pháp này bao gồm các bước làm nóng chảy nhựa dính để quết nhựa dính lên bề mặt con 
lăn tráng keo một phần có mẫu mong muốn được khắc trên bề mặt của con lăn, nhựa 
dính là loại bất kỳ được chọn trong nhóm bao gồm nhựa uretan, nhựa EVA, nhựa nylon, 
nhựa polyeste; chuyển nhựa dính nóng chảy lên con lăn tráng keo một phần sang vải 
dệt; và gắn vải dệt đã được chuyển nhựa nóng chảy với vải dệt khác. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
112 

(11) 49074 
(21) 1-2016-01182 (51) 7 H02G  7/12 

(22) 01.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-077545 06.04.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2016 
(71) 1. FURUKAWA ELECTRIC POWER SYSTEMS CO., LTD.  (JP) 

2-11-16, Azamino-Minami, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2250012, Japan 
2. FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 
2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322, Japan 

(72) Sadanori NAKAZAWA (JP), Takeshi FUJIMOTO (JP), Shunichi HASEBE (JP), 
Yutaka ANZAI (JP), Ryota AIDA (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ giãn cách và phương pháp thiết kế bộ giãn cách 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ giãn cách để giảm lực bên ngoài tác động lên các phần kẹp các 
đường truyền khi có dao động giật tạo ra trên đường truyền. Bộ giãn cách (1) bao gồm 
nhiều kẹp (2) giữ nhiều đường truyền (10) riêng biệt; bộ đỡ (3) dùng để đỡ từng kẹp ở 
trạng thái giữ cho các đường truyền cách nhau; và bộ nối (4) dùng để nối từng kẹp và bộ 
đỡ, và cho phép từng kẹp chuyển động tương ứng theo bộ đỡ. Bộ nối bao gồm khuôn 
chứa (41) nằm trên bộ đỡ; bộ phận dạng thanh (42) được lắp sao cho có thể quay vừa 
khớp trong khuôn chứa, có nhiều phần nhô ra (42b); và bộ phận đàn hồi (43) nằm giữa 
khuôn chứa và bộ phận dạng thanh. Hình dạng của phần nhô ra theo tiết diện ngang 
vuông góc với hướng trục của bộ phận dạng thanh về cơ bản là giống nhau theo hướng 
trục, và mỗi phần nhô ra bao gồm một chốt nối từng kẹp với vị trí cụ thể trên bộ phận 
dạng thanh. 
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(11) 49075 
(21) 1-2016-01210 (51) 7 H02G  9/02 

(22) 05.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10 2015 105 241.5       07.04.2015   DE 

10 2015 109 493.2       15.06.2015   DE 
(71) LIOS TECHNOLOGY GMBH  (DE) 

Schanzenstrasse 39, Gebaude D9-D13, 51063 Keln, Germany 
(72) Wieland Hill (DE), Peter Schafer (DE), Martin Olschewski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để giám sát cáp ngầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giám sật cáp ngầm (1), thiết bị này bao gồm ít nhất sợi 
quang (2), ở trong hoặc trên cáp ngầm (1), ít nhất một nguồn sáng la-ze (3) chiếu sáng 
sợi quang (2), trong đó sợi quang (2) tán xạ ngược ánh sáng từ sợi quang (2), phương 
tiện phát hiện và đánh giá (5), phát hiện ánh sáng tán xạ ngược và từ ánh sáng tán xạ 
ngược trở lại được phát hiện để tính ra nhiệt độ của sợi quang (2), phương tiện phát hiện 
(6) dòng chảy trong cáp ngầm (1), bộ đánh giá (7), mà có thể lưu trữ các dạng sóng của 
nhiệt độ được phát hiện và thời gian phát hiện, trong đó bộ đánh giá (7) từ đường cong 
theo thời gian đặc trưng của nhiệt độ và dòng sẽ tính ra kháng nhiệt của đất bao quanh 
cáp ngầm (1) để tính toán nền đất xung quanh với độ phân giải trong không gian và đo 
điện trở nhiệt của đất và mức che phủ cáp ngầm (1). 
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(11) 49076 
(21) 1-2016-01216 (51) 7 C08L 27/08 

(22) 05.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-082647 14.04.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2016 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) Michihiro Yatsuzuka (JP), Junichiro Koyama (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng bọc trên cơ sở nhựa vinyliden clorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bọc trên cơ sở nhựa vinyliden clorua làm bằng nhựa trên cơ 
sở vinyliden clorua, trong đó nhiệt độ đỉnh thu nhiệt phụ ở nhiệt độ thấp được đánh giá 
bằng phân tích nhiệt quét vi sai (Differential scanning calorimeter - DSC) của oligome 
chảy ra trên bề mặt của màng bọc sau khi cuộn màng của màng bọc được lưu giữ ở 

60°C, trong 3 tuần là từ 35 đến 50°C. Mục đích của sáng chế là đề cập đến màng bọc 
trên cơ sở nhựa vinyliden clorua mà phát triển sự bám dính tốt và các đặc điểm giãn ra 
trong môi trường sử dụng qua quá trình nhiệt thông thường, vượt trội về các đặc điểm 
giãn ra ngay cả khi nó được bảo quản trong chu kỳ thời gian dài hoặc phơi dưới nhiệt độ 
cao, tạo ra cảm giác mềm khi tiếp xúc mà không dính, và đạt được cảm giác sử dụng 
thích hợp. 
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(11) 49077 
(21) 1-2016-01218 (51) 7 G02B  5/30, B32B  7/02,  7/12, G02F  

1/1335 
(22) 04.08.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/072021        04.08.2015 (87) WO2016/021572 A1 11.02.2016 
(30) 2014-158697          04.08.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2016 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) KITAGAWA, Takeharu (JP), KAMIJO, Takashi (JP), SAITOU, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phân cực và thiết bị hiển thị hình ảnh bao gồm tấm phân 

cực này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phân cực (100) chứa màng phân cực (10) có độ dày là 10m 

hoặc nhỏ hơn và lớp bảo vệ (21, 22) được bố trí trên ít nhất một phía của màng phân cực 
qua lớp trung gian của lớp bám dính (31, 32). Lớp bám dính (31, 32) có độ dày là 

0,7m hoặc lớn hơn, và lớp bám dính này có tỷ lệ phần trăm hấp thụ nước theo thể tích 

là 10% trọng lượng hoặc nhỏ hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị hiển thị hình ảnh bao gồm tấm phân cực nêu 
trên. 
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(21) 1-2016-01219 (51) 7 F16G  5/16 

(22) 05.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-077984 06.04.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2016 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) SERIZAWA, Kazumi (JP), NISHIDA, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vòng kim loại và phương pháp sản xuất vòng kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng kim loại (11) của đai truyền động trong hộp số vô cấp loại đai 
truyền. Lớp nitrua hoá thứ nhất (12a, 12b) được tạo ra trên bề mặt chính (11a, 11b) của 
vòng kim loại (11), và lớp được nitrua hoá thứ hai (12c) được tạo ra trên bề mặt đầu 
(11c) của vòng kim loại (11). Độ dày của lớp nitrua hoá thứ hai (12c) nhỏ hơn độ dày 
của lớp được nitrua hoá thứ nhất (12a, 12b), và độ cứng bề mặt của bề mặt đầu (11c) cao 
hơn độ cứng bề mặt của bề mặt chính (11a, 11b). Ngay cả khi lớp được nitrua hoá thứ 
hai (12c) ở phần đầu là mỏng, thì độ cứng bề mặt của bề mặt đầu (11c) là cao. Vì vậy, 
có thể ngăn ngừa vết nứt do mỏi hình thành từ phần đầu này và cũng có thể ngăn ngừa 
sự suy giảm sức chịu mài mòn của bề mặt đầu (11c). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất vòng kim loại này. 
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(22) 05.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-078999 08.04.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2016 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) ITAGAKI, Kenji (JP), MAGARIDA, Naofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ ly hợp một chiều lựa chọn được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ly hợp một chiều lựa chọn được bao gồm đĩa thứ nhất, đĩa thứ 
hai, vấu, đĩa lựa chọn và thiết bị dẫn động đĩa. Đĩa lựa chọn quay tương ứng với đĩa thứ 
nhất giữa vị trí khóa và vị trí nhả. Thiết bị dẫn động đĩa bao gồm tay dẫn động, bộ kích 
hoạt, cơ cấu truyền động, chi tiết chặn và cơ cấu nhả. Bộ kích hoạt đưa ra lực dẫn động 
để dẫn động đĩa lựa chọn qua tay dẫn động. Cơ cấu truyền động để truyền động lực dẫn 
động tới tay dẫn động sao cho đĩa lựa chọn quay từ vị trí nhả tới vị trí khóa. Chi tiết 
chặn được tạo kết cấu để di chuyển giữa vị trí giới hạn và vị trí không bị giới hạn. Chi 
tiết chặn được bố trí tại vị trí giới hạn khi bộ kích hoạt không được hoạt động. Cơ cấu 
nhả truyền động lực dẫn động tới chi tiết chặn để chi tiết chặn di chuyển từ vị trí giới 
hạn tới vị trí không bị giới hạn. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2016 
(71) 1. CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION  (US) 

26040 Ynez Road, Temecula, CA 92591-6033, United States of America 
2. PRC COMPOSITES, LLC  (US) 
1400 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761 United States of America 

(72) Edward J. Burke (US), Thomas Atkins  (US), Brian Anthony Beach  (US), Robert 
Gwillim  (US), John A. Neate  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nắp hầm vòm dịch vụ bằng polyme được 

gia cường bằng sợi và khuôn dùng để đúc nắp hầm vòm dịch vụ
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nắp bằng vật liệu polyme được gia cường 

bằng sợi dùng cho hầm vòm dịch vụ bao gồm các bước trộn nền rắn nhiệt polyeste chưa 
bão hòa thành bột nhão nhựa, trộn bột nhão nhựa vào trong vật liệu compozit được gia 
cường bằng sợi, hoàn thiện vật liệu compozit được gia cường bằng sợi đã được trộn, cắt 
hỗn hợp đã được hoàn thiện này thành mẫu nạp, đúc mẫu nạp này trong hốc khuôn của 
khuôn được làm nóng dưới áp suất thấp để tạo ra nắp và làm nguội và gia công cơ nắp. 
Sáng chế còn đề cập đến khuôn bao gồm khuôn có hốc và khuôn có lõi có góc trượt để 
phân cách khuôn có lõi bên trong khuôn có hốc và nồi hơi để làm nóng khuôn có hốc và 
khuôn có lõi, trong đó nắp được đúc giữa khuôn có hốc và khuôn có lõi và được tháo ra 
khỏi khuôn bởi cơ cấu đẩy nắp. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2016 
(71) 1. CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION  (US) 

26040 Ynez Road, Temecula, CA 92591-6033 United States of America 
2. PRC COMPOSITES, LLC  (US) 
1400 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761 United States of America 

(72) Edward J. Burke (US), Thomas Atkins  (US), Brian Anthony Beach  (US), Robert 
Gwillim  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp và nắp đậy bằng polyme được gia cường bằng sợi dùng cho 

hầm vòm và hố dịch vụ, và nắp dùng cho hầm vòm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp hoặc nắp đậy bằng polyme được gia cường bằng sợi dùng cho 

hầm vòm dịch vụ được làm từ nền nhựa rắn nhiệt polyeste chưa bão hòa, sợi thủy tinh 
gia cường, chất độn vô cơ và chất ức chế tia tử ngoại. Nắp hoặc nắp đậy này có bề mặt 
có cấu trúc phẳng trên có các vấu có các độ cao khác nhau kéo dài bên trên bề mặt trên 
và bề mặt dưới có vành theo chu vi ngoài với hốc bên trong có rãnh có các gân đỡ liên 
tục kéo dài qua hốc bên trong có rãnh từ các phía đối nhau của chu vi ngoài của vành để 
truyền tải trọng tác động lên nắp hoặc nắp đậy và giảm đến mức tối thiểu độ uốn do tải 
trọng này vào vành theo chu vi ngoài. 
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(11) 49082 
(21) 1-2016-01318 (51) 7 A61K  38/34 

(22) 21.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/061590     21.10.2014 (87) WO2015/061328 30.04.2015 
(30) 61/894,261          22.10.2013      US 

14/062,165          24.10.2013      US 
(75) HOFFMAN, STEVEN  (US) 

15 Knichel Road, Mahwah, New Jersey 07430 (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm và kit chứa chất ức chế tyroxin hydrolaza để điều 

trị sự tăng tính thấm ở đường ruột 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm và kit chứa chất ức chế tyroxin hydrolaza để điều trị sự 

tăng tính thấm ở đường ruột ở đối tượng theo nhu cầu của đối tượng, bao gồm các tình 
trạng như tăng đường huyết và các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường, tự kỷ, bệnh viêm ruột 
(IBD), bệnh mảnh ghép chống lại ký chủ (GVHD), HIV/AIDS, hội chứng rối loạn chức 
năng ở nhiều cơ quan, hội chứng kích thích ruột (IBS), bệnh loét dạ dày, bệnh chàm, 
bệnh vảy nến, bệnh viêm tụy cấp, bệnh parkinson, suy nhược, hội chứng mệt mỏi mạn 
tính, hen suyễn, đa xơ cứng, viêm khớp, viêm cột sống dính khớp, bệnh gan nhiễm mỡ 
không do rượu, xơ gan do rượu, bệnh đường ruột do môi trường, hoặc hội chứng suy 
dinh dưỡng ở trẻ em. 
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(11) 49083 
(21) 1-2016-01334 (51) 7 C04B  14/00 

(22) 16.09.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/055820    16.09.2014 (87) WO2015/042031 26.03.2015 
(30) 61/879178         18.09.2013      US 

62/031555         31.07.2014      US 
(71) GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.,  (US) 

62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140, United States of America 
(72) JARDINE, Leslie A. (US), CHEUNG, Josephine H. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm phụ gia nghiền xi măng và phương pháp sản xuất xi 

măng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia nghiền xi măng chứa ít nhất một chất phụ gia có 

nguồn gốc amin và chất khử không khí được chọn từ nhóm bao gồm (i) rượu béo hoặc 
alkyl phenol được etoxyl và propoxyl hóa, (ii) polyamin polyalkylen được polyalkoxyl 
hóa, hoặc (iii) hỗn hợp của các chất này. Chế phẩm phụ gia này an toàn với PVC, cho 
phép chất khử bọt phân tán đồng nhất mà vẫn giữ được độ ổn định khi bảo quản ngay cả 
khi lượng chất khử bọt được hòa tan lớn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất xi măng bằng cách dùng chế 
phẩm phụ gia nêu trên. 
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(71) MUYU CO., LTD.  (JP) 

2-1-513, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo 1500042, Japan 
(72) Hiroshi ITO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khẩu trang 

  (57)     Khẩu trang có thể tránh làm khô cổ họng đồng thời loại bỏ được việc gây khó thở. Khẩu 
trang (1) bao gồm phần thân chính (10) che miệng của người dùng. Phần thân chỉnh 
(10) được thiết kế đường cắt (12a và 12b). Phần thân chính (10) có phần (10a) kéo dài 
về phía trên của các đường cắt (12a và 12b) và phần (10b) kéo dài về phía dưới của các 
đường cắt (12a và 12b). Hai phần (10a và 10b) xếp chồng lên nhau ở tại các đường cắt 
(12a và 12b). 
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(71) K-FEE SYSTEM GMBH  (DE) 

Senefelder Str. 44, Bergisch Gladbach, 51469, Germany 
(72) EMPL, Gunter (DE), KRUGER, Marc (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống và phương pháp pha chế đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống để pha chế đồ uống, bao gồm vỏ chia phần, mà được nạp 
đầy bằng chất đồ uống thô, và thiết bị pha chế mà bao gồm khoang pha chế để nhận vỏ 
chia phần và để chiết đồ uống từ vỏ chia phần nhờ dịch lỏng chiết, vỏ chia phần này 
chứa ký hiệu nhận dạng sản phẩm và thiết bị pha chế có bộ phát hiện ký hiệu nhận dạng 
để nhận diện sự đồng nhất của vỏ chia phần. 
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(21) 1-2016-01344 (51) 7 C11D  3/37,  11/00 
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(30) 13189514.6          21.10.2013      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) JARVIS Adam Peter (GB), SINGLETON Stephen John (GB), WHITTAKER Jane 

(GB), WINTER Jeremy Nicholas (GB), REVELL Patricia (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch bề mặt cứng và quy trình làm sạch bề mặt 

cứng bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch bề mặt cứng chứa nước chứa polyme với lượng 

nằm trong khoảng từ 0,01 đến 1% trọng lượng, trong đó polyme này được chọn từ nhóm 
polyglyxerol metacrylat (PGMA) polyme đồng nhất, chất đồng trùng hợp có chứa 
monome glyxerol metacrylat và hỗn hợp của chúng. Ngoài ra, chế phẩm làm sạch theo 
sáng chế còn chứa chất hoạt động bề mặt được chọn từ chất hoạt động bề mặt anion, 
chất hoạt động bề mặt không ion và hỗn hợp của chúng với lượng nằm trong khoảng từ 
1 đến 50% trọng lượng. Điều này cho thấy hiệu quả làm sạch có thể thu được khi dùng 
chế phẩm theo sáng chế. 
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China 

(72) XIE, Qingpeng (CN), ZHANG, Lei (CN), LI, Shanfu (CN), YAO, Jun (CN), GAO, 
Shan (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị chụp ảnh, và thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị chụp ảnh, và thiết bị đầu cuối. Phương pháp 
này bao gồm các bước: sau khi dò thấy rằng camera đã được khởi động, thì ra lệnh cho 
màn hình hiển thị, mà quay mặt vào người chụp, hiển thị hình ảnh xem trước; thu thập 
thông số chiếu sáng định trước; điều khiển màn hình hiển thị, mà quay mặt vào mục tiêu 
được chụp, chiếu sáng dựa vào thông số chiếu sáng định trước; và chụp ảnh theo lệnh 
chụp. Theo sáng chế, màn hình hiển thị có thể được dùng làm nguồn sáng phụ trợ, và 
màn hình hiển thị được điều khiển để chiếu sáng dựa vào thông số chiếu sáng định 
trước, để cải thiện chất lượng của hình ảnh được chụp bằng camera trong điều kiện ánh 
sáng yếu. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
126 

(11) 49088 
(21) 1-2016-01353 (51) 7 F02B 41/00 
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(72) Chih-Weh YU (TW), Jin-Lu LEE  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Động cơ có thiết bị giảm áp kép 

  (57)     Động cơ có thiết bị giảm áp kép bao gồm trục khuỷu, đầu xilanh, trục cam, thiết bị giảm 
áp ly tâm thứ nhất, và thiết bị giảm áp ly tâm thứ hai. Thiết bị giảm áp ly tâm thứ nhất 
bao gồm phần quả văng thứ nhất và phần đẩy thứ nhất. Thiết bị giảm áp ly tâm thứ hai 
bao gồm phần quả văng thứ hai và phần đẩy thứ hai. Thông qua sự hoạt động của hai 
thiết bị giảm áp này, hoặc van nạp hoặc van xả mở ở độ nâng nhỏ thứ nhất và độ nâng 
nhỏ thứ hai. Nhờ đó, mômen xoắn khởi động cần thiết cho động cơ ở kỳ nén thứ nhất có 
thể được giảm bớt một cách đáng kể giúp giảm bớt mức tiêu thụ năng lượng một cách 
hiệu quả, và giảm bớt đòi hỏi các đặc tính kỹ thuật về việc khởi động môtơ. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
127 

(11) 49089 
(21) 1-2016-01363 (51) 7 B60K  13/04 

(22) 14.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-086255       20.04.2015     JP 
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(72) Ryota Nagano (JP), Shinya Yoshiki (JP), Tatsuzo Murakami (JP), Yoshitaka Takechi 

(JP), Erina Tamura (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy kéo. Máy kéo (1) theo phương án của sáng chế gồm có bánh 
xe phía trước (4), bánh xe phía sau (5), mui (6) mà che động cơ (7), và bộ phận xử lý khí 
thải (32). Bộ phận xử lý khí thải (32) được đặt theo phương ngang bên ngoài phía bên 
phải hoặc bên trái của mui (6) và phía sau bánh xe phía trước (4), và làm sạch khí thải từ 
động cơ (7). Đĩa chắn nhiệt hình trụ tròn (33) che bề mặt chu vi ngoài của bộ phận xử lý 
khí thải (32); và nhiều lỗ thông hơi (33a) được tạo thành trên bề mặt phía sau của đĩa 
chắn nhiệt (33), và không được tạo thành trên vùng mà nằm trên bề mặt phía trước của 
đĩa chắn nhiệt (33) và đối diện với bánh xe phía trước (4). 
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700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Ryota Nagano (JP), Shinya Yoshiki (JP), Tatsuzo Murakami (JP), Yoshitaka Takechi 

(JP), Erina Tamura (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy kéo. Máy kéo (1) theo phương án của sáng chế gồm có bộ 
phận xử lý khí thải thứ nhất (31), bộ phận xử lý khí thải thứ hai (32), thùng nước urê 
(17), và bơm nước urê (65). Bộ phận xử lý khí thải thứ nhất (31) được lắp bên trên động 
cơ (7) bên trong mui (6). Bộ phận xử lý khí thải thứ hai (32) được lắp theo phương 
ngang bên ngoài một trong số các phía bên phải và bên trái của mui (6), và sử dụng 
nước urê để xử lý thêm khí thải được tinh chế bởi bộ phận xử lý khí thải thứ nhất (31). 
Thùng nước urê (17) được lắp theo phương ngang bên ngoài phía còn lại của các phía 
bên phải và bên trái của mui (6), và trữ nước urê ở đó. Bơm nước urê (65) được lắp phía 
sau bộ phận xử lý khí thải thứ hai (32), và cấp nước urê được trữ trong thùng nước urê 
(17) tới bộ phận xử lý khí thải thứ hai (32). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp bao gồm cơ cấu xoay ngược chiều gọn nhẹ có 
tính năng bảo dưỡng được cải thiện. Máy gặt đập liên hợp này bao gồm động cơ (21), 
đường truyền động để dẫn động thiết bị gặt (4) và bộ nâng nạp (14) theo hướng xoay 
chuẩn bằng lực dẫn động xoay của động cơ (21); cơ cấu xoay ngược chiều (20), được bố 
trí trên bộ phận hỗ trợ gặt (27), để dẫn động thiết bị gặt (4) và bộ nâng nạp (14) theo 
hướng quay ngược chiều bởi lực dẫn động xoay từ đường truyền động; và cơ cấu xoay 
ngược chiều (20) bao gồm: bánh răng trụ tròn thứ nhất (26) mà lực dẫn động xoay từ 
đường truyền động được đưa vào trong, và bánh răng trụ tròn thứ hai (25) mà ăn khớp 
với bánh răng trụ tròn thứ nhất (26) và đưa ra lực dẫn động xoay theo hướng quay ngược 
chiều với thiết bị gặt (4) và bộ nâng nạp (14). 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Bao gói với miếng đệm thông áp suất mang mặt cắt dọc 

  (57)     Bao gói (100) với miếng đệm thông áp suất mang mặt cắt dọc bao gồm một tấm trước 
và một tấm sau được nối với nhau bởi nhiều miếng đệm (110a, 110b, 110c và 130) để 
tạo ra vùng tích trữ (190); và nhiều đường chuyển động không khí rỗng (140) được sắp 
xếp theo cấu trúc lặp lại để có một đường chuyển động không khí (140), các đường này 
được đặt cách nhau theo một khoảng cách định sẵn, những đường chuyển động không 
khí rỗng được định rõ tại ít nhất một trong số các miếng đệm bên cạnh các tấm để lưu 
thông với áp suất không khí bên trong của vung tích trữ (190) với áp suất bên ngoài sao 
cho mỗi đường chuyển động không khí có một lỗ mở ngoài (147) và lỗ mở trong (146), 
lỗ mở trong được đặt liền kề với một cạnh rìa của đường chuyển động không khí, thẳng 
góc với vị trí của lỗ mở ngoài (147), cả hai đầu lần lượt lưu thông với vùng tích trữ (190) 
và môi trường bên ngoài (195), trong đó bề mặt bên trong của miếng đệm định rõ ít nhất 
một đường chuyển động không khí mang một mặt cắt dọc (148) từ đó làm giảm thiểu sự 
phát sinh và/hoặc tích lũy của điện tích tĩnh. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
131 

(11) 49093 
(21) 1-2016-01377 (51) 7 C07D  239/48,  405/12,  413/12, 

A61K  31/505, A61P  35/00 
(22) 16.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/060857     16.10.2014 (87) WO2015/057938 23.04.2015 
(30) 61/892,881          18.10.2013      US 
(71) EISAI R & D MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

6-10, Koishikawa 4-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan 
(72) REYNOLDS, Dominic (GB), HAO, Ming-Hong (US), WANG, John (US), 

PRAJAPATI, Sudeep (NP), SATOH, Takashi  (US), SELVARAJ, Anand (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin có tác dụng ức chế thụ thể yếu tố sinh 

trưởng nguyên bào sợi (FGFR) và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các ký hiệu có nghĩa như được 

xác định trong bản mô tả, hợp chất này có tác dụng ức chế thụ thể yếu tố sinh trưởng 
nguyên bào sợi (FGFR - Fibroblast growth factor). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị caxinom tế bào gan. 
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(11) 49094 
(21) 1-2016-01380 (51) 7 F02N  
(22) 15.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104112366 17.04.2015     TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Guan-You PAN (TW), Ching-Chung CHIU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều khiển khởi động động cơ bằng bộ phát điện 

và khởi động tích hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển khởi động động cơ bằng bộ phát điện và 

khởi động tích hợp (ISG) bao gồm các bước sau: (A) cấp điện cho toàn bộ xe máy, và 
xác định động cơ có tắt nổ do không tải hay không, nếu có, thì sau đó thực hiện khởi 
động từ trạng thái tắt nổ được xác định ở bước (B1), nếu không, thì sau đó thực hiện 
khởi động bằng chìa khóa được xác định ở bước (B2); (B1) và (B2) lần lượt xác định có 
tín hiệu khởi động hay không, nếu có, thì sau đó lần lượt thực hiện bước (C) và bước 
(D); (C) xác định có hay không sự quay ngược tự nhiên của trục khuỷu, nếu có, thì sau 
đó thực hiện bước (E), nếu không, thì sau đó thực hiện bước (D); (D) xác định trục 
khuỷu có dừng ở trong phạm vi các góc khởi động hay không, nếu có, thì sau đó thực 
hiện bước (E), nếu không hoặc không có thông tin về phạm vi các góc khởi động, thì 
sau đó thực hiện bước (F); (E) dẫn dộng môtơ quay về phía trước trực tiếp đến tốc độ 
quay khởi động, và thực hiện bước (G); (F) sau khi quay ngược trục khuỷu theo góc 
quay ngược cụ thể, thì dẫn động môtơ quay về phía trước đến tốc độ quay khởi động và 
thực hiện bước (G); và (G) dừng dẫn động và chuyển sang chế độ phát điện. 
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(11) 49095 
(21) 1-2016-01381 (51) 7 F02N  
(22) 15.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104112369 17.04.2015      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Guan-You PAN (TW), Ching-Chung CHIU (TW), Chih-Wen YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều khiển khởi động động cơ bằng bộ phát điện 

và khởi động tích hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển khởi động động cơ bằng bộ phát điện và 

khởi động tích hợp (Integrated Starter và Generator - ISG), phương pháp này bao gồm 
các bước: (A) bật nguồn ắc quy, đọc góc của trục khuỷu, và phát hiện trạng thái của 
thiết bị giảm áp, sau đó xác định liệu có tín hiệu khởi động hay không; (B) xác định liệu 
thiết bị giảm áp có ở trạng thái khởi động, nếu đúng, thì thực hiện bước tiếp theo, nếu 
sai, thì thực hiện bước (B1) để xác định liệu góc trục khuỷu có nằm trong khoảng từ 0 
đến 360 độ, nếu có, thì thực hiện bước tiếp theo, nếu sai thì thực hiện bước (B2) để dẫn 
động trục khuỷu quay ngược để khởi động thiết bị giảm áp; (C) dẫn động môtơ chuyển 
động quay về phía trước, và cộng dồn số lần khởi động, xác định liệu động cơ đã khởi 
động thành công chưa, nếu đúng, thì thực hiện bước tiếp theo, nếu sai, thì thực hiện 
bước (C1) để xác định liệu số lần khởi động để dẫn động môtơ chuyển động quay về 
phía trước đã đạt tới số lần định trước hay chưa, nếu đúng thì dừng dẫn động, nếu sai, thì 
thực hiện lại bước (B); và dừng dẫn động và chuyển sang chế độ máy phát điện. 
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(11) 49096 
(21) 1-2016-01385 (51) 7 B60R  25/00,  25/04 

(22) 19.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 1084/DEL/2015     17.04.2015  IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2016 
(71) MINDA CORPORATION LIMITED  (IN) 

D 6-11, Sector 59, Noida, Uttar Pradesh, Pin-201301, India 
(72) Deepak Goswami (IN), SumeetVerma (IN), Vikram Puri (IN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) ổ khóa đánh lửa đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ khóa đánh lửa đa năng (L) là ổ khóa khởi động bằng dây cáp 
dùng cho xe mô tô hai bánh với khả năng vận hành được cải thiện. Cụ thể hơn, sáng chế 
này đề cập đến ổ khóa đánh lửa có cơ cấu khởi động bằng dây cáp đôi để mở ổ khóa lắp 
bình chứa nhiên liệu và ổ khóa chỗ ngồi. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
135 

(11) 49097 
(21) 1-2016-01386 (51) 7 C07F  5/06, C08F  4/00 

(22) 24.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/072807     24.10.2014 (87) WO2015/062977 A1 07.05.2015 
(30) 13190471.6          28.10.2013      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2016 
(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) VAN DER KRUIJS, Peter (NL), BERGSMA, Jelle Martin (NL), WOUDENBERG, 

Richard Herman (NL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình điều chế aluminoxan bằng phản ứng giữa nhôm 

alkyl với rượu alylic và sản phẩm thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế alkylaluminoxan bằng phản ứng của nhôm alkyl 

với rượu alylic được thế có công thức: 
 

 
 
trong đó mỗi nhóm R1 và R2 độc lập với nhau là nhóm hydrocacbon béo hoặc thơm, và 
mỗi nhóm R3, R4, và R5 độc lập với nhau có thể là nhóm hydrocacbon tương tự như R1 
và R2 hoặc nguyên tử hydro với sự có mặt của dung môi hữu cơ trơ. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến sản phẩm có thể thu được từ quy trình của sáng chế và chế phẩm xúc tác 
chứa sản phẩm này. 
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(11) 49098 
(21) 1-2016-01387 (51) 7 A01N  43/56,  47/40,  25/00, C07D  

231/40 
(22) 17.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/061012    17.10.2014 (87) WO2015/058022 23.04.2015 
(30) 61/892,127         17.10.2013     US 

62/043,040         28.08.2014     US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) YANG, Qiang (US), LORSBACH, Beth (US), WHITEKER, Greg (US), DEAMICIS, 

Carl (US), MUHUHI, Joseck, M. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất trừ vật gây hại, hợp chất trung 

gian dùng trong quy trình này và quy trình phòng trừ côn 
trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất trừ vật gây hại có hiệu quả và kinh tế từ 
các nguyên liệu ban đầu có bán trên thị trường. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến hợp 
chất trung gian cần thiết đối với quy trình này và quy trình phòng trừ côn trùng bằng 
cách dùng hợp chất này.  
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(11) 49099 
(21) 1-2016-01388 (51) 7 A01N  43/56,  47/40,  25/00, C07D  

231/40 
(22) 17.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/061009     17.10.2014 (87) WO2015/058020 23.04.2015 
(30) 61/892,118          17.10.2013      US 

62/039,730          20.08.2014      US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 
(72) YANG, Qiang (US), LORSBACH, Beth (US), WHITEKER, Greg (US), ROTH, Gary 

(US), DEAMICIS, Carl (US), CLARK, Thomas P. (US), GRAY, Kaitlyn (US), 
ZHANG, Yu (US), MUHUHI, Joseck M. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất trừ vật gây hại và quy trình 

phòng trừ côn trùng gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất trừ vật gây hại có hiệu quả và kinh tế từ 

các nguyên liệu ban đầu có bán trên thị trường. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình phòng trừ côn trùng gây hại bằng cách dùng hợp chất này.  
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(11) 49100 
(21) 1-2016-01413 (51) 7 H02G  7/14 

(22) 20.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-088970 24.04.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2016 
(71) 1. FURUKAWA ELECTRIC POWER SYSTEMS CO., LTD.  (JP) 

2-11-16, Azamino-Minami, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2250012, Japan 
2. FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 
2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322, Japan 

(72) Ryota AIDA  (JP), Kozo TAKEDA  (JP), Yasuhiro FUKUHARA  (JP), Takeshi 
FUJIMOTO  (JP), Naoto Suzuki  (JP), Yuzo YAMAMOTO  (JP), Syu OMORI (JP), 
Hideo TAKEMARU  (JP), Kouichi Iizawa (JP), Yutaka ANZAI (JP), Atsunori 
MOTOISHI (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ chống rung đường dây dẫn trên không và phương pháp 

thiết kế bộ chống rung đường dây dẫn trên không 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chống rung dây dẫn trên không bao gồm kẹp 1 để cố định dây 

dẫn trên không 11, hai tạ 2 và 3, cáp chịu tải thứ nhất 4 kết nối tạ thứ nhất 2 và kẹp 1, và 
cáp chịu tải thứ hai 4 kết nối tạ thứ hai 3 và kẹp 1; và phương pháp thiết kế bộ chống 
rung dây dẫn trên không. 
Các tạ 2 và 3 có cấu tạo gồm bộ phận dạng thanh, bộ phận hình trụ, hoặc kết hợp bộ 
phận dạng thanh và bộ phận hình trụ và M1 < M2 và L1 < L2 trong đó L1 là chiều dài 
của cáp chịu tải thứ nhất 4 giữa kẹp 1 và tạ thứ nhất 2, L2 là chiều dài của cáp chịu tải 
thứ hai 5 giữa kẹp 1 và tạ thứ hai 3, M1 là khối lượng của tạ thứ nhất 2, và M2 là khối 
lượng của tạ thứ hai 3. 
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(11) 49101 
(21) 1-2016-01416 (51) 7 C07C  405/00, A61K  31/5575, A61P  

27/06 
(62) 1-2012-01773   
(22) 19.11.2010 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2010/057494     19.11.2010 (87) WO2011/063276 26.05.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2012 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) AMBRUS, Gyorgy, F.  (US), KARAMI, Kiomars (SE), WU, Ke  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chuyển hóa 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-

phenyl-pent-1-enyl)-xyclopentyl]-N-etyl-hept-5-enamit 
(bimatoprost) thành dạng tinh thể II 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển hóa 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-
pent-1-enyl)-xyclopentyl]-N-etyl-hept-5-enamit (bimatoprost) thành dạng tinh thể II, 
trong đó dạng tinh thể này là dạng bền vững của bimatoprost. 
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(11) 49102 
(21) 1-2016-01420 (51) 7 B25B  27/00 

(22) 20.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0055303       20.04.2015     KR 

10-2015-0067604       14.05.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2016 
(75) DONG-HEE, HAN  (KR) 

(Kunyoung Apt., Bundang-dong) 110-701, 13, Jangan-ro 41beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13583, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị tách tấm màn hình 

  (57)     Sáng chế, đề cập đến thiết bị tách tấm màn hình. Thiết bị tách tấm màn hình bao gồm 
khối đỡ, cơ cấu quay được bố trí phía trên khối đỡ, tấm định vị có bề mặt định vị mà 
một tấm được cố định vào đó, một đầu của tấm định vị được cố định với cơ cấu quay, 
tấm định vị được tạo cấu hình để quay được nhờ lực quay của cơ cấu quay và dây cắt 
được bố trí tiếp giáp với tấm định vị, nhờ đó thiết bị tách tấm màn hình có thể tách tấm 
màn hình một cách chính xác và dễ dàng mà không làm hư hại đến hình dạng bên ngoài 
của tấm màn hình. Ngoài ra, thiết bị tách tấm màn hình có thể tách một cách chính xác 
các tấm màn hình có các hình dạng khác nhau, như là tấm màn hình phẳng và tấm màn 
hình có mép được bo tròn. 
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(11) 49103 
(21) 1-2016-01421 (51) 7 A61K  9/00,  9/08,  47/10 

(22) 31.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/IN2014/000691     31.10.2014 (87) WO2015/075743 A1 28.05.2015 
(30) 3559/MUM/2013          12.11.2013      IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2016 
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India 
(72) PATEL, Chintan (IN), MAHAJAN, Mukesh (IN), BANDYOPADHYAY, Sanjay (IN), 

MENDIRATTA, Sanjeev Kumar (IN), CHANDRESH, Bhatt (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chứa gonadotropin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ổn định chứa gonadotropin. Chế phẩm theo sáng chế có 
tác dụng ổn định gonadotropin, đồng thời ngăn ngừa sự kết tụ, phân ly, phân mảnh và sự 
hình thành các biến thể bị oxy hóa trong dung dịch tiêm. Do đó, chế phẩm ngăn ngừa sự 
mất ổn định của các phân tử protein hoặc polypeptit gây ra bởi sự kết tụ hay phân mảnh 
hoặc quá trình oxy hóa trong khi hoặc sau khi bào chế. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến 
dược phẩm chứa gonadotropin, mà có thể được dùng trong điều trị dấu hiệu khác nhau ở 
dạng đơn liều hoặc đa liều. 
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(11) 49104 
(21) 1-2016-01423 (51) 7 B01D  46/00 

(22) 23.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/072797     23.10.2014 (87) WO2015/062976 A2 07.05.2015 
(30) 10 2013 222 301.3          04.11.2013      DE 

20 2014 103 177.4          10.07.2014      DE 
(71) DURR SYSTEMS GMBH  (DE) 

Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE) 
(72) WIELAND, Dietmar (DE), JOST, Jurgen (DE), BAITINGER, Michael (DE), 

SCHOTTLE , Frank (DE), HAMMEN, Alexander (DE) 
(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
(54) Hệ thống lọc, hệ thống sơn, phương pháp tách các chất « 

nhiễm từ dòng khí chưa được xử lý nhờ sử dụng hệ thống lọc 
này và phương pháp vận hành hệ thống lọc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lọc (112), hệ thống sơn và phương pháp vận hành hệ 
thống lọc (112) nhằm tách bỏ chất gây ô nhiễm từ một dòng khí chưa được xử lý có 
chứa chất gây ô nhiễm, có cấu trúc đơn giản và có thể hoạt động hiệu quả, hệ thống lọc 
phải bao gồm những thành phần sau đây: cấu trúc cơ sở (116) thông qua đó dòng khí 
chưa được xử lý có thể được dẫn qua và bao gồm ít nhất một mô-đun lọc (122) được sắp 
đặt một cách có chọn lọc trên và/hoặc trong ít nhất một bộ chứa mô-đun lọc (120) 
và/hoặc có thể tháo rời khỏi bộ chứa đó, trong đó ít nhất một mô-đun lọc (122) bao gồm 
nhiều bộ chứa phần tử lọc (184) để tiếp nhận nhiều phần tử lọc (182) độc lập với nhau. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tách các chất ô nhiễm từ dòng khí chưa 
được xử lý có chứa các chất ô nhiễm nhờ sử dụng hệ thống lọc (112) này. 
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(11) 49105 
(21) 1-2016-01425 (51) 7 E21C  35/24 

(22) 22.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/DE2014/100378     22.10.2014 (87) WO2015/058744 30.04.2015 
(30) 10 2013 017 556.9          22.10.2013      DE 
(71) DEILMANN-HANIEL MINING SYSTEMS GMBH  (DE) 

Haustenbecke 1 , 44319 Dortmund, Germany 
(72) REICH, Jurgen (DE), HECKHOFF, Christian (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy đào lò và phương pháp điều khiển máy đào lò 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy đào lò được sử dụng trong việc khai mỏ hoặc xây dựng đường 
hầm có thể được vận hành qua bảng điều khiển (1) và có máy tính điều khiển (2) và 
phần trực quan hóa máy móc (3). Chức năng của thiết bị đầu vào, tốt hơn là của chuột 
máy tính, được mô phỏng, trong đó biến đổi các lệnh được truyền bởi bảng điều khiển 
(1) đến máy tính điều khiển (2) được thực thi thông qua khối biên dịch (4) để trực quan 
hóa máy móc được phân phối đến máy tính điều khiển (2). 
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(11) 49106 
(21) 1-2016-01437 (51) 7 H01F  5/00 

(22) 21.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0056022       21.04.2015    KR 
(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16674, Republic of 
Korea 

(72) Duck-jin AN (KR), Young-min LEE (CN), Sang-gab PARK (KR), Xin Ian LI (CN), 
Gie-hyoun KWEON (KR), Heung-gyoon CHOI (KR), Geun-young PARK  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm cuộn dây và bộ nguồn có cụm cuộn dây này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm cuộn dây có thể được chế tạo và thu nhỏ dễ dàng và bộ nguồn 
có cụm cuộn, dây này. Cụm cuộn dây có thể bao gồm: ống dây có khoảng trống quấn 
dây trong đó chi tiết cuộn dây thứ nhất được bố trí và phần tiếp nhận cuộn dây mà chi 
tiết cuộn dây thứ hai được lắp vào; và phần lõi được nối với ống dây. 
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(11) 49107 
(21) 1-2016-01439 (51) 7 C08L  23/00 

(22) 21.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0056006      21.04.2015   KR 

10-2015-0144318      15.10.2015   KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(72) Sung Kim (KR), Hyunsook Kim  (KR), Jungho Jo  (KR), Hsang Choi  (KR), Sungchan 

Jo (KR), Bonchul Koo  (KR), Jonglyeol Park (KR), Haiyong Shin  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khay đỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khay đỡ, khay đỡ này bao gồm phần đặt được tạo cấu hình để định 
vị panen trên đó, khay đỡ này chứa: ít nhất một trong số các loại nhựa polyolefin, nhựa 
acrylonitril butadien styren (ABS), nhựa polystyren (PS), nhựa polyetylenterephtalat 
(PET), và ngoài ra, còn chứa chất chống tĩnh điện chiếm từ khoảng 1% đến khoảng 30% 
theo khối lượng, polyetylen mật độ cao chiếm từ khoảng 5% đến khoảng 20% theo khối 
lượng, bột talc chiếm từ khoảng 5% đến khoảng 30% theo khối lượng, và chất tạo màu 
chiếm từ khoảng 0,1% đến khoảng 10% theo khối lượng, và chứa hỗn hợp của ít nhất 
một trong số các hợp chất silicon, polytetrafloetylen (PTFE), và MoS2 chiếm từ khoảng 
5% đến khoảng 15% theo khối lượng. 
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(11) 49108 
(21) 1-2016-01463 (51) 7 H02M  7/00 

(22) 22.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0057021       23.04.2015    KR 
(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggy-do, 16674, Republic of 
Korea 

(72) Hong-sun PARK (KR), Kyu-man SIM (KR), Sang-gab PARK (KR), Sang-in JANG 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Mạch điều khiển chuyển mạch, bộ biến đổi, thiết bị nguồn điện, 

và phương pháp điều khiển chuyển mạch 
  (57)     Sáng chế đề cập tới mạch điều khiển chuyển mạch, bộ biến đổi, thiết bị nguồn điện, và 

phương pháp điều khiển chuyển mạch. Mạch điều khiển theo sáng chế có bộ điều khiển 
chuyển mạch được làm thích ứng để kiểm soát mức điện áp đầu ra bằng cách phát hiện 
dòng điện ở phía sơ cấp của bộ biến đổi và tạo ra tín hiệu điều khiển chuyển mạch bằng 
cách sử dụng dòng điện phát hiện được ở phía sơ cấp. Bộ biến đổi có bộ phận chuyển 
mạch được làm thích ứng để chuyển mạch nguồn điện đầu vào một chiều (DC), bộ phận 
biến đổi có cuộn dây sơ cấp tiếp nhận nguồn điện đầu vào DC chuyển mạch từ bộ phận 
chuyển mạch và cuộn dây thứ cấp tạo ra hệ số dây quấn định trước với cuộn dây sơ cấp 
để đưa ra nguồn điện được biến đổi theo hệ số dây quấn định trước, và bộ điều khiển 
được làm thích ứng để phát hiện dòng điện ở phía sơ cấp của bộ phận biến đổi và tạo ra 
tín hiệu điều khiển chuyển mạch bằng cách sử dụng dòng điện phát hiện được ở phía sơ 
cấp. 
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(11) 49109 
(21) 1-2016-01464 (51) 7 H02M  7/483 

(22) 22.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0056562        22.04.2015     KR 
(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16674, Republic of 
Korea 

(72) In-wha JEONG (KR), Dong-seong OH (KR), Hugh-heuiwook KIM (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cung cấp nguồn điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp nguồn điện bao gồm bộ biến đổi AC/DC để biến 
đổi nguồn điện AC thành nguồn điện DC; nhóm bộ biến đổi DC/DC có các bộ biến đổi 
DC/DC để biến đổi nguồn điện DC thành nguồn điện đầu ra, ít nhất một số bộ biến đổi 
DC/DC lần lượt được cách điện với các điểm nối đất của các đầu nối ra mà qua đó 
nguồn điện đầu ra được đưa ra ngoài; và đầu ra có một chuyển mạch để nối chung các 
điểm nối đất của các đầu nối ra lần lượt cua các bộ biến đổi DC/DC, hoặc duy trì tách 
rời các điểm nối đất tương ứng và một chuyển mạch khác để nối đầu nối ra âm của một 
trong số các bộ biến đổi DC/DC với đầu nối ra dương của một bộ biến đổi DC/DC khác. 
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(11) 49110 
(21) 1-2016-01465 (51) 7 H01F  5/00 

(22) 22.04.2016 (43) 25.10.2016 
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(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16674, Republic of 
Korea 

(72) Ho-jae LEE (KR), Nak-jun JUNG (KR), Sung-yun HAN (KR), Young-Seung NOH 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ biến áp và thiết bị cung cấp nguồn điện có bộ biến áp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ biến áp và thiết bị cung cấp nguồn điện có bộ biến áp này. Bộ 
biến áp theo sáng chế bao gồm bộ phận lõi gồm hai lối ferit được nối điện từ với nhau; 
bộ phận nền bao gồm nhiều nền được bố trí giữa hai lõi ferit sao cho được xếp chồng và 
có các đường mạch dẫn được tạo ra trên đó; và bộ phận cách điện bao gồm nhiều chi tiết 
cách điện lần lượt được bố trí giữa các nền, trong đó các nền bao gồm nền thứ nhất, hai 
nền chắn lần lượt được bố trí ở phần trên và phần dưới của nền thứ nhất, và hai nền thứ 
hai lần lượt được bố trí bên ngoài hai nền chắn sao cho đối diện với hai lõi ferit, và 
đường mạch dẫn được tạo ra trên nền thứ nhất và đường mạch dẫn được tạo ra trên hai 
nền chắn được tạo ra với hình dạng giống nhau sao cho trùng nhau theo hướng mà các 
nền được xếp chồng. 
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(11) 49111 
(21) 1-2016-01467 (51) 7 F16D 15/00 

(22) 25.04.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 104113320 24.04.2015     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2016 
(75) YU-HSIU YANG  (TW) 

No.5-1, Aly. 26, Ln. 17, Wufeng Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bộ ly hợp khô dùng cho xe máy có đĩa ly hợp bị động tiếp xúc 

với mặt phẳng đồng trục cố định 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ ly hợp khô dùng cho xe máy có đĩa ly hợp bị động tiếp xúc với 

mặt phẳng đồng trục cố định, có chức năng tiếp nhận liên tục lực quay từ cụm trục lái 
gồm có thân trục và đĩa chủ động. Bộ ly hợp khô dùng cho xe máy bao gồm: thiết bị ly 
hợp, gồm có trục lái có lỗ thông giữa, máng trượt không bằng phẳng và mép ngoài trục; 
đĩa bị động cố định đồng trục với trục dẫn, trong đó có mặt tiếp giáp và mặt ma sát, ở 
vùng ngoài khu vực dẫn động kết hợp có thiết kế các chi tiết lắp dùng để lắp chi tiết đàn 
hồi; con lăn văng ly tâm đặt trong máng trượt không bằng phẳng; bộ phận bị dẫn bao 
gồm: bánh đà và các khe lắp dẫn động được thiết kế tỏa tròn đối xứng; vỏ ly hợp có 
thành ống trong, thành bao ngoài và thành liên kết, trong đó bên trong thành ống trong 
có thiết kế lỗ khớp giữa, mặt trong thành bao ngoài có thiết kế gờ cố định. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2016 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) TAKESHITA, Ryo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm soát nồng độ amoniac trong bể 

nuôi cấy vi sinh vật và phương pháp sản xuất chất đích bằng sự 
lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát amoniac để kiểm soát nồng độ amoniac của 
môi trường nuôi cấy được chứa trong bể nuôi cấy (200), trong đó nồng độ amoniac 
trong bể nuôi cấy (200) được kiểm soát bằng cách sử dụng thiết bị kiểm soát amoniac 
(100) bao gồm ít nhất bộ phận cung cấp amoniac (300) để cung cấp amoniac tới bể nuôi 
cấy (200), bộ cảm biến amoniac (10) mà phản ứng với amoniac không được ion hóa 
trong môi trường nuôi cấy được chứa trong bể nuôi cấy (200), và bộ phận kiểm soát 
(102) được nối với bộ phận cung cấp amoniac (300) và bộ cảm biến amoniac (10), và 
phương pháp bao gồm các bước dưới đây được thực hiện bởi bộ phận kiểm soát (102): 
bước tính nồng độ amoniac không được ion hóa để tính nồng độ amoniac không được 
ion hóa trong bể nuôi cấy (200) bằng cách thay thế tín hiệu từ bộ cảm biến amoniac (10) 
thành mối tương quan thể hiện đường cong chuẩn giữa nồng độ amoniac không được 
ion hóa trong bể nuôi cấy (200) và tín hiệu từ bộ cảm biến amoniac (10); và bước chỉ 
dẫn cung cấp amoniac để chỉ dẫn bộ phận cung cấp amoniac (300) cung cấp amoniac tới 
bể nuôi cấy (200) khi nồng độ amoniac không được ion hóa được tính thấp hơn so với 
nồng độ định trước. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị kiểm soát amoniac và phương 
pháp sản xuất chất đích bằng sự lên men.  
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(11) 49113 
(21) 1-2016-01517 (51) 7 B01F  9/10 

(22) 21.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/061481     21.10.2014 (87) WO2015/061256 30.04.2014 
(30) 14/059,837          22.10.2013      US 
(71) TYME, INC.  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America 

(72) Steven HOFFMAN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp trộn ly tâm, và chế phẩm được điều 

chế bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp trộn ly tâm, trong đó thiết bị này bao gồm 

trục lắp ráp (18) có thể hoạt động cùng với động cơ (14) sao cho động cơ (14) này quay 
trục lắp ráp (18) theo trục thứ nhất (A1). Thiết bị này còn bao gồm tháp (22) mà có thể 
quay cùng với trục lắp ráp (18) sao cho tháp (22) quay theo trục thứ nhất (A1) tương ứng 
với trục lắp ráp (18). Tháp (22) bao gồm cột chống thứ nhất (26), ống thứ nhất (30) có 
thể quay cùng với cột chống thứ nhất (26) sao cho ống thứ nhất (30) quay theo trục thứ 
hai (A2), và ống thứ hai (34) có thể quay cùng với cột chống thứ nhất (26) sao cho ống 
thứ hai (34) quay theo trục thứ ba (A3). Tháp (22) này được cấu thành để quay theo trục 
thứ nhất (A1) theo hướng quay thứ nhất và mỗi ống thứ nhất (30) và ống thứ hai (34) 
được cấu thành để quay theo trục thứ hai (A2) và thứ ba (A3), tương ứng, theo hướng 
quay thứ hai ngược với hướng quay thứ nhất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm được điều chế bằng phương pháp trộn ly tâm này. 
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(11) 49114 
(21) 1-2016-01536 (51) 7 A01N  25/00, A01P  7/04, A01N  

43/00 
(22) 02.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/058811     02.10.2014 (87) WO2015/051109 09.04.2015 
(30) 61/885,754          02.10.2013      US 
(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION  (US) 

870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, United States of America 
(72) BELKIND, Benjamin, A. (US), CLARK, Jason  (US), DECHANT, Peter  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp diệt loài gây hại chứa axit béo octanoic, nonanoic 

với pyrethroit và phương pháp khống chế côn trùng nhờ sử 
dụng hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp của axit béo octanoic, nonanoic và decanoic (C8, 9, 10) 
với pyrethroit. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sử dụng hỗn hợp các axit béo 
octanoic, nonanoic và decanoic (C8, 9, 10) và pyrethroit để đạt được tác dụng khống chế 
động vật chân khớp tốt hơn.  
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(11) 49115 
(21) 1-2016-01575 (51) 7 E02B  7/06, E04H  7/22 

(22) 29.04.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2016 
(71) Công ty Cổ phần thương mại và phát triển đầu tư THT  (VN) 

Tổ dân phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Minh Hưng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xử lý tro cho nhà máy nhiệt điện than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tro cho nhà máy nhiệt điện than, phương pháp 
này bao gồm: bước thu gom tro trong nhà máy, vận chuyển tro từ nhà máy ra bãi chứa, 
xả tro và chống phát tán tro. Trong đó, tro được bơm với lực nén lớn từ phương tiện vận 
chuyển vào các ô chứa dược phủ kín bằng bạt thông qua ống chịu nhiệt được nối với 
miệng phễu được may trên bề mặt bạt. Phun nước làm ẩm trong quá trình bơm tro vào 
bạt. Thực hiện tháo bạt và san ủi có kết hợp phun nước làm ẩm. Tro được bảo quản bằng 
cách phun lớp vữa gồm xi măng, tro bay và phụ gia lên trên bề mặt lớp tro. Sau khi lớp 
vữa đông cứng, tro sẽ được bao phủ toàn bộ bề mặt không bị giới phát tán tro bụi vào 
không khí gây ô nhiễm môi trường. 
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(11) 49116 
(21) 1-2016-01591 (51) 7 C09D  11/03,  11/10 

(22) 28.05.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/065426          28.05.2015 (87) WO2016/121141 04.08.2016 
(30) 2015-013207          27.01.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2016 
(71) TEIKOKU PRINTING INKS MFG. CO., LTD.  (JP) 

4-12 4-Chome, Mita, Minato-ku, Tokyo 1080073 Japan 
(72) OGATA, Tomomi (JP), TORIHATA, Takuya  (JP), TAKADA, Naoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm mực dùng để in lưới, vật liệu in được tạo ra bằng chế 

phẩm mực in lưới và phương pháp sản xuất vật liệu in 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mực dùng để in lưới chất lượng cao/độ nét cao là chế 

phẩm mà, khi tạo ra vật liệu in bằng cách in lưới lên vật thể được in sử dụng khuôn in 
lưới 360 mắt được cấu tạo bằng mắt lưới thép, không gỉ, không biến dạng, độ bền cao, 

có đường kính sợi 25m, tạo ra vật liệu in có chiều rộng phần loang rìa ảnh in không 

lớn hơn 10m so với các kích thước thiết kế ảnh của khuôn in. Chế phẩm mực dùng để 

in lưới chứa 70% hoặc lớn hơn tính theo tổng trọng lượng dung môi là một dung môi có 

điểm sôi bằng hoặc cao hơn 170°C, và 2% hoặc lớn hơn tính theo tổng trọng lượng mực 
là tiền chất polyme hoặc polyme có trọng lượng phân tử trung bình bằng hoặc lớn hơn 

2000, và có độ nhớt từ 30 đến 180 PaS được đo bằng máy đo độ nhớt loại BH ở 25°C, 

và chỉ số keo tụ nằm trong khoảng từ 2,0 đến 8,0. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật liệu in được tạo ra bằng chế phẩm mực in lưới và 
phương pháp sản xuất vật liệu in này. 
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(11) 49117 
(21) 1-2016-01597 (51) 7 C02F  1/52,  1/56,  1/66,  1/76,  

101/10,  103/06 
(22) 17.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/072335     17.10.2014 (87) WO2015/062881 A1 07.05.2015 
(30) 13191265.1          01.11.2013      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) MAHAPATRA Samiran (IN), SAMADDER Satyajit (IN), SARKAR Ayan  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch nước và quy trình làm sạch nước bằng chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch nước có chứa hợp chất của sắt và hợp chất của 

nhôm, trong đó tỷ lệ tổng lượng sắt với tổng lượng nhôm nằm trong khoảng từ 1:0,1 đến 
1:150 và tính bazơ của hợp chất của nhôm ít nhất là 40%. Chế phẩm cung cấp nước tinh 
khiết chứa lượng asen không lớn hơn 10 ppb. 
Ngoài ra, sáng chế còn bộc lộ quy trình làm sạch nước bằng chế phẩm này. 
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(11) 49118 
(21) 1-2016-01600 (51) 7 H05K  13/04,  13/00 

(22) 04.05.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 10-2015-0061944       30.04.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2016 
(71) ORACOM CO., LTD.  (KR) 

372, Ihwa-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 14875, Republic of Korea 
(72) JEONG, Tae Kook (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống Zig chân không dùng để cố định bảng mạch in linh 

hoạt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống Zig chân không dùng để cố định bảng mạch in linh hoạt 

(100). Hệ thống Zig này được cấu tạo từ các bộ phận: tấm Zig (110) có các phần lõm 
(111) rỗng ở giữa, bố trí cách nhau một khoảng cách nhất định, các phần lõm (111) này 
sẽ giúp tạo một độ sâu nhất định (d) khi gắn cố định bằng mạch in linh hoạt (10) lên 
trên bề mặt hệ thống Zig; và tấm hút dính chân không (120) được gắn vào mặt dưới của 
tấm Zig (110), có thể tách gỡ khỏi tấm Zig; và tấm cung cấp lực hút chân không (130) 
được gắn vào mặt dưới của tấm hút dính chân không (120). Hệ thống Zig chân không 
dùng để cố định bảng mạch in linh hoạt (100) này còn có đặc điểm là độ cao (h) nói trên 
là độ cao sao cho khi bệ đỡ lồi (121) được lắp vào phần rỗng (113) thì mặt trên của bảng 
mạch in linh hoạt (10) được nâng lên để tiếp giáp với mặt trên của tấm Zig (110). 
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(11) 49119 
(21) 1-2016-01625 (51) 7 A01N  1/02 

(22) 18.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/066054     18.11.2014 (87) WO2015/077199 28.05.2015 
(30) 61/963,093          22.11.2013      US 
(71) SOMAHLUTION, LLC  (US) 

225 Chimney Corner Lane, Jupiter, FL 33458, United States of America 
(72) SURYAN, Mahendra (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kit bảo quản cơ quan và mô, phương pháp bào chế dung dịch 

bảo quản cơ quan hoặc mô và phương pháp bảo quản cơ quan 
hoặc mô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kit bảo quản cơ quan và mô (20) bao gồm dung dịch nước thứ nhất 
được chứa trong vật chứa thứ nhất (22) và dung dịch thứ hai được chứa trong vật chứa 
thứ hai (24), trong đó dung dịch thứ nhất (A) bao gồm dung dịch muối cân bằng ổn định 
ở độ pH 7,0 hoặc cao hơn, dung dịch thứ hai (B) bao gồm dung dịch nước chứa L-
glutathion và/hoặc xysteinylglyxina đường như D-glucoza, L-arginin, tác nhân khử như 
axit ascorbic và nước ở độ pH thấp hơn 7,0. Hai dung dịch này được kết hợp với nhau tại 
thời điểm sử dụng và độ pH được điều chỉnh đến khoảng 7,3 để thu được dung dịch bảo 
quản cơ quan và mô có độ ổn định cải thiện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp bào chế dung dịch bảo quản cơ quan hoặc mô và phương pháp bảo quản cơ quan 
hoặc mô. 
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(11) 49120 
(21) 1-2016-01630 (51) 7 A43B  13/16 

(22) 06.05.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2016 
(71) Công ty TNHH Phúc Thịnh Group  (VN) 

Số 37/54 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) YANG CHUN YU  (CN) 
(54) Quy trình liên kết chi tiết xốp etylen vinyl axetat (phylon) 

và cao su 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình liên kết chi tiết xốp etylen vinyl axetat (phylon) và chi 

tiết cao su bao gồm các bước sau:  
(i) tạo ra chi tiết xốp etylen vinyl axetat (EVA) có hình dạng định trước;  
(ii) tạo ra chi tiết cao su làm bằng cao su tự nhiên hoặc cao su nhân tạo cở hình dạng 
định trước; và  
(iii) liên kết chi tiết xốp etylen vinyl axetat và chi tiết cao su bằng cách:  
- đặt chi tiết cao su vào khuôn lưu hóa ở nhiệt độ từ 140 đến l50oC với lực ép từ 100 đến 
110 kg/cm2 (9,8 đến 10,8MPa), sau thời gian từ 3 đến 7 phút, mở khuôn lưu hóa để cắt 
tia rìa dư bao quanh chi tiết cao su và đặt chi tiết xốp EVA lên bề mặt của chi tiết cao su 
ở vị trí định trước, sau đó đóng khuôn và tiếp tục lưu hóa ở nhiệt độ từ 140 đến 150oC, 
lực ép từ 40 đến 50kg/cm2 (3,92 đến 4,9Mpa) trong thời gian từ 10 đến 12 phút để chi 
tiết cao su và chi tiết xốp EVA liên kết vào nhau:  
- làm mát khuôn lưu hóa về nhiệt độ dưới 35oC và giữ ở nhiệt độ này trong ít nhất 10 
phút để định hình sản phẩm kết dính xốp EVA và cao su; và  
- tháo khuôn để thu thành phẩm.  
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(11) 49121 
(21) 1-2016-01698 (51) 7 A61K  9/48,  9/16 

(22) 13.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/074501    13.11.2014 (87) WO2015/071366 21.05.2015 
(30) 13192657.8         13.11.2013      EP 

14157427.7         03.03.2014      EP 
(71) TILLOTTS PHARMA AG  (CH) 

Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, Switzerland 
(72) BRAVO GONZALÐZ, Roberto Carlos (CH), VARUM, Felipe Jose Oliveira (CH), DE 

KRUIF, Jan, Kendall (FR), KUENTZ, Martin  (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ phân phối dược chất đa hạt và quy trình bào chế hệ phân 

phối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ phân phối dược chất đa hạt, quy trình bào chế nó và viên nang 

được nạp hệ phân phối này. 
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(11) 49122 
(21) 1-2016-01704 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4985, A61P  

25/18,  25/24,  25/22 
(22) 07.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/073988     07.11.2014 (87) WO2015/071178 21.05.2015 
(30) 13192406.0          12.11.2013      EP 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) JAGASIA, Ravi (GB), JAKOB-ROETNE, Roland (DE), PETERS, Jens-Uwe (DE), 

WICHMANN, Juergen (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrido[4,3-b]pyrazin-2-carboxamit làm chất kích 

thích phát triển mô thần kinh để điều trị các rối loạn thoái 
hóa thần kinh, quy trình điều chế và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 
 

 
 
trong đó các giá trị được mô tả trong bản mô tả, hoặc muối cộng axit dược dụng, hỗn 
hợp raxemic hoặc chất đồng phân đối ảnh tương ứng của nó và/hoặc chất đồng phân 
quang học của nó. 
Các hợp chất có công thức (I) có thể được sử dụng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt, 
rối loạn nhân cách xung lực cưỡng bức, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, lão 
hóa thể bình thường, chứng động kinh, thoái hóa võng mạc, tổn thương não do chấn 
thương, tổn thương tủy sống, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rối loạn hoảng sợ, 
bệnh Parkinson, sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer, suy giảm nhận thức, loạn chức năng 
nhận thức do hóa trị liệu, hội chứng Down, rối loạn phổ tự kỷ, mất thính giác, ù tai, mất 
điều hòa tủy sống-tiểu não, xơ cứng cột bên teo cơ, bệnh xơ cứng rải rác, bệnh 
Huntington, đột quỵ, xạ trị, căng thẳng mạn tính, nghiện các chất kích thích thần kinh, 
được chọn từ rượu, chế phẩm có thuốc phiện, metamphetamin, phenxyclidin và cocain. 
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(11) 49123 
(21) 1-2016-01715 (51) 7 G01C  7/04, E01C  23/01, G01B  

21/00 
(22) 11.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/079893         11.11.2014 (87) WO2015/072468 A1 21.05.2015 
(30) 2013-234480         12.11.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2016 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) TANI, Hiroyuki (JP), TOTOKI, Shin  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện ghi có thể đọc được bằng máy tính chứa chương 

trình phân tích độ nhám, phương pháp phân tích độ nhám và 
thiết bị phân tích độ nhám 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện ghi có thể đọc được bằng máy tính chứa chương trình 
phân tích độ nhám, phương pháp phân tích độ nhám, và thiết bị phân tích độ nhám. 
Thiết bị phân tích độ nhám (100) thiết lập độ nhạy của phép xác định độ nhám bề mặt 
đường đối với trạng thái ở đó phương tiện di chuyển (110) đang tăng tốc từ trạng thái 
dừng hoặc đang dừng từ trạng thái giảm tốc, tới giá trị thấp hơn đối với tốc độ không 
đổi, trạng thái đi thẳng, và tiến hành phép xác định độ nhám. Hơn thế nữa, độ nhạy của 
thiết bị phân tích độ nhám (100) của phép xác đinh độ nhám bề mặt đường đối với trạng 
thái ở đó phương tiện đang di chuyển (110) ở trạng thái rẽ phải hoặc trạng thái rẽ trái là 
thấp hơn đối với trường hợp tốc độ không đổi, trạng thái đi thẳng, và tiến hành phép xác 
định độ nhám. Hơn thế nữa, đối với điểm đo mà tại đó gia tốc hỗn hợp bao gồm gia tốc 
ngang, bên và thẳng đứng là giá trị định trước hoặc lớn hơn. 
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(11) 49124 
(21) 1-2016-01723 (51) 7 G01C  7/04, E01C  23/01, G01B  

21/00 
(22) 11.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/079894      11.11.2014 (87) WO2015/072469 A1 21.05.2015 
(30) 2013-235489          13.11.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2016 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) TANI, Hiroyuki (JP), TOTOKI, Shin (JP), ASO, Tetsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phân tích độ nhám, thiết bị phân tích độ nhám và 

phương tiện ghi chứa chương trình phân tích độ nhám 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tích độ nhám, thiết bị phân tích độ nhám và 

phương tiện ghi chứa chương trình phân tích độ nhám. Thiết bị phân tích độ nhám (100) 
thu nhận dữ liệu di chuyển của phương tiện (110). Thiết bị phân tích độ nhám (100) xác 
định dữ liệu di chuyển đối với giai đoạn định trước từ trạng thái dừng của phương tiện 
(110) dựa trên trạng thái di chuyển của phương tiện (110) được chỉ ra bởi dữ liệu di 
chuyển thu được của phương tiện (110). Thiết bị phân tích độ nhám (100), thậm chí khi 
dữ liệu di chuyển của phương tiện (110) thể hiện sự chuyển động ở tốc độ giống nhau, 
tiến hành đối với dữ liệu di chuyển mà thuộc về dữ liệu di chuyển thu được, phép so 
sánh với dữ liệu di chuyển mà không thuộc về dữ liệu di chuyển xác định, và thực hiện 
quy trình xác định độ nhám bề mặt đường nhờ độ nhạy giảm. 
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(11) 49125 
(21) 1-2016-01753 (51) 7 C05D  3/02, C05G  3/00,  3/06 

(22) 23.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/AT2014/050253     23.10.2014 (87) WO2015/061820 07.05.2015 
(30) A 50701/2013          28.10.2013      AT 

13190528.3          28.10.2013      EP 
(71) AGROSOLUTION GMBH & CO. KG  (AT) 

Prinz-Eugen-StraBe 23, A-4020 Linz, Austria 
(72) HUEMER-HARTL, Peter (AT), KNAUSEDER, Franz (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm dạng huyền phù trong nước và phân bón lá chứa chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng huyền phù trong nước mới chứa các hạt khoáng 

canxit cỡ micro được tạo huyền phù trong nước với đường kính hạt 35 m, dịch chiết 

thực vật, và chất hoạt động bề mặt mà có thể dịch chuyển điện thế zeta của các hạt 
khoáng canxit cỡ micro được tạo huyền phù trong nước sang khoảng âm. Sáng chế cũng 
đề cập đến phân bón lá chứa chế phẩm đạng huyền phù trong nước này.  
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(11) 49126 
(21) 1-2016-01780 (51) 7 A61K  36/05, A61P  37/02 

(22) 18.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/074937    18.11.2014 (87) WO2015/071497 21.05.2015 
(30) 13 61293         18.11.2013      FR 
(71) AMADEITE  (FR) 

ZA du Haut Bois, F-56580 Brehan, France 
(72) DEMAIS, HervÐ (FR), NYVALL COLLEN, Pi (SE), LE GOFF, Matthieu (FR), LE 

CHEVILLER, Isabelle (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chiết phẩm từ tảo thuộc bộ Rong cải biển (Ulvales) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chiết phẩm từ tảo thuộc bộ Rong cải biển (Ulvales), cụ thể là chiết 
phẩm từ tảo lục thuộc chi Rong cải biển (Ulva), được dùng để điều hòa đáp ứng miễn 
dịch ở người hoặc động vật, cụ thể là dùng để kích thích đáp ứng miễn dịch liên quan 
đến bệnh truyền nhiễm. 
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(11) 49127 
(21) 1-2016-01816 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 28.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/053246    28.08.2014 (87) WO2015/031667 05.03.2015 
(30) 61/872,125         30.08.2013      US 

62/031,036         30.07.2014      US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, 
United States of America 

(72) BEERS, Courtney (US), O'NEILL, Jason C. (US), FOLTZ, Ian (CA), KETCHEM, 
Randal R. (US), PIASECKI, Julia C. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết với kháng nguyên GITR của người, axit 

nucleic mã hóa protein này, vectơ và tế bào chủ chứa axit 
nucleic và dược phẩm chứa protein liên kết kháng nguyên 

  (57)     Sáng chề đề xuất protein liên kết với kháng nguyên mà hoạt hóa GITR. Sáng chế còn đề 
xuất axit nucleic mã hóa protein liên kết với kháng nguyên, vật truyền và tế bào chứa 
các axit nucleic này. Protein liên kết với kháng nguyên này hữu hiệu trong phương pháp 
điều trị bệnh, trong đó protein này kích thích quá trình phát tín hiệu GITR, nhờ đó gây 
ra hoặc làm gia tăng đáp ứng miễn địch ở đối tượng. Do đó, các protein liên kết với 
kháng nguyên này có ứng dụng trong nhiều liệu pháp điều trị miễn dịch khác nhau bao 
gồm điều trị bệnh ung thư và bệnh nhiễm khuẩn khác nhau. 
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(11) 49128 
(21) 1-2016-01823 (51) 7 A41H  42/00, B65G  9/00 

(22) 10.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/SG2014/000477     10.10.2014 (87) WO2015/065287 A8 07.05.2015 
(30) 201310517802.5          28.10.2013      CN 
(71) ECOGENERATION INTERNATIONAL PTE LTD.  (SG) 

300 Tampines Avenue 5, #09-05, NTUC Income Tampines Junction, Singapore 528653
(72) ANG, Boon Chong (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thiết bị sản xuất để sản xuất đồ may mặc hoặc dệt kim và các 

sản phẩm khác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất đồ may mặc hoặc dệt kim và các sản phẩm khác. 

Theo một phương án cụ thể, thiết bị sản xuất này bao gồm các trạm làm việc (100, 200, 
300,...) được bố trí để tạo ra dây chuyền sản xuất để sản xuất các sản phẩm; và cơ cấu 
ray dẫn hướng (1012, 112, 114, 116) để đỡ các giá đỡ sản phẩm (2000) để vận chuyển 
các sản phẩm giữa các trạm làm việc (100, 200, 300); trong đó cơ cấu ray dẫn hướng 
(1012, 112, 114, 116) bao gồm phần dịch chuyển tự do (1012d, 112d) được làm nghiêng 
để cho phép các giá đỡ sản phẩm (2000) di chuyển nhờ trọng lực giữa các trạm làm việc 
(100, 200, 300). 
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(11) 49129 
(21) 1-2016-01843 (51) 7 C08G  75/06, G02B  1/04,  3/00 

(22) 19.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/083639         19.12.2014 (87) WO2015/098718 A1 02.07.2015 
(30) 2013-268676         26.12.2013      JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 Japan 
(72) HORITA Akinobu (JP), IMAGAWA Yousuke (JP), KAMURA Teruo (JP), 

HORIKOSHI Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm vật liệu quang, phương pháp sản xuất chế phẩm này, 

vật liệu quang, phương pháp sản xuất vật liệu quang và thấu 
kính quang học chứa vật liệu quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm vật liệu quang bao gồm hợp chất (a), hợp chất (b), 
polythiol (c) và lưu huỳnh (d), chế phẩm này có các đặc tính dỡ khuôn tốt, và có thể 
ngăn chặn sự xuất hiện của các khuyết tật dạng vết xước. Thành phần (a): hợp chất có 
cấu trúc được biểu diễn bằng công thức (1):  

 

 
 
(Trong công thức (1), m là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4 và n là số nguyên 
nằm trong khoảng từ 0 đến 2.)  
Thành phần (b): hợp chất có cấu trúc được biểu diễn bằng công thức (2):  
 

 
 
(Trong công thức (2), m là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4 và n là số nguyên 
nằm trong khoảng từ 0 đến 2.)  
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu quang, vật liệu quang, thấu 
kính và phương pháp sản xuất chế phẩm để làm vật liệu quang.  
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(11) 49130 
(21) 1-2016-01847 (51) 7 C02F  9/00,  1/00,  1/40,  1/52,  1/76,  

103/00,  103/42 
(22) 29.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/IB2014/002891        29.12.2014 (87) WO2015/087156 18.06.2015 
(30) 61/915,331        12.12.2013      US 

14/564,957        09.12.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2016 
(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.  (NL) 

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curacao, Netherlands 
(72) FISCHMANN TORRES, Fernando Benjamin (CL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý khối nước lớn và hệ thống duy trì chất 

lượng nước trong khối nước lớn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý khối nước lớn bao gồm các bước: a) phun một 

lượng hiệu quả chất keo tụ vào nước trong khối nước để duy trì độ đục của nước thấp 
hơn 2 NTU; b) vận hành bộ phận hút di động để duy trì mức gia tăng thành phần màu 
đen của màu đáy thấp hơn 30% trên cơ sở thang màu lục lam-đỏ tươi-vàng-đen 
(CMYK), trong đó bộ phận hút di động hút một phần nước từ đáy của khối nước chứa 
các hạt lắng, và trong đó bộ phận hút này có khả năng làm sạch ở tốc độ làm sạch bề 
mặt 10000 m2/24 giờ; c) lọc nước được hút bởi bộ phận hút di động và tuần hoàn nước 
đã lọc trở lại khối nước, trong đó nước hút bởi bộ phận hút di động không vượt quá 10% 
tổng thể tích khối nước trong chu kỳ 24 giờ; và d) vận hành hệ thống loại mỡ để duy trì 
lớp nước bề mặt có lượng mỡ nổi nhỏ hơn khoảng 20 mg/L. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến hộ thống duy trì chất lượng nước trong khối nước lớn. 
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(11) 49131 
(21) 1-2016-01851 (51) 7 C07F  9/53, A61K  25/24,  31/662, 

A61P  17/00 
(22) 22.10.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/GB2013/052750     22.10.2013 (87) WO2015/059432 A1 30.04.2015 
(71) WEI, EDWARD TAK  (US) 

480 Grizzly Peak Blvd., Berkeley, California, 94708-1237, United States of America 
(72) WEI, EDWARD TAK (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất di-isopropyl-phosphinoyl-alkan (DAPA) dùng để điều 

trị cảm giác khó chịu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất dùng trong điều trị. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 

các hợp chất ®i-isopropyl-phosphinoyl-alkan (DIPA-1-6, DIPA-1-7, DIPA-1-8 và DIPA-
1-9, được gọi chung là “các hợp chất DIPA”) là các hợp chất hữu ích, ví dụ, trong điều 
trị các rối loạn (chẳng hạn, các bệnh) bao gồm: cảm giác khó chịu (chẳng hạn, gây ra do 
bị kích ứng, ngứa hoặc đau); loạn cảm giác trên da; viêm da; vảy nến; khó chịu trong 
mắt; khó chịu do nhiệt; căng thẳng do nhiệt; bốc hỏa và/hoặc đổ mồ hôi đêm (các triệu 
chứng vận mạch) ở phụ nữ sau mãn kinh; giảm thân nhiệt sau phẫu thuật; run sau gây 
mê; mệt mỏi; trầm cảm; rối loạn chức năng nhận thức. Hợp chất theo sáng chế được sử 
dụng trong trị liệu. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm chứa hợp chất nêu trên. 
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(11) 49132 
(21) 1-2016-01855 (51) 7 C07D  401/14,  405/14,  401/06,  

405/06,  417/06,  417/14,  419/14, 
A01N  43/40 

(22) 21.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/075256     21.11.2014 (87) WO2015/075174 28.05.2015 
(30) 61/907,408         22.11.2013      US 

61/918,683         20.12.2013      US 
62/028,360         24.07.2014       US 
62/063,965         15.10.2014      US 

(71) BASF SE   (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) BANDUR, Nina Gertrud (DE), DIETZ, Jochen (DE), POHLMAN, Matthias  (DE), 
MCLAUGHLIN, Martin John (US), GOCKEL, Birgit  (DE), KORBER, Karsten (DE), 
VON DEYN, Wolfgang (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-axylimino, chế phẩm chứa chúng và phương pháp 

tiêu diệt hoặc khống chế loài gây hại không xương sống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất N-axylimino có công thức (I):  

 

 
 
trong đó các biến có nghĩa như được mô tả trong đơn.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất N-axylimino để chống lại các loài 
gây hại không xương sống. Hơn nữa, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tiêu diệt 
hoặc kiểm soát loài gây hại không xương sống, bao gồm việc sử dụng các hợp chất này.  
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(11) 49133 
(21) 1-2016-01872 (51) 7 C12N  7/00,  15/86 

(22) 19.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/078929    19.12.2014 (87) WO2015/092058 25.06.2015 
(30) 13199177.0         20.12.2013      EP 

14175691.6         03.07.2014      EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH  (DE) 

Binger StraBe 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) GALLEI, Andreas  (DE), KELLER, Christoph (DE), SCHACHT, Erik (DE), 

HERREL, Marieke  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Biến thể virut gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn 

(PRRS), phương pháp sản xuất virut PPRS, phân tử axit nucleic 
mã hóa virut PPRS, chế phẩm vacxin chứa virut này, cấu trúc 
ADN và sản phẩm phiên mã ARN 

  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể virut hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (Porcine 
Reproductive and Respiratory Syndrome - PRRS). Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất virut PRRS, phân tử axit nucleic mã hóa virut PRRS, và các cấu trúc ADN 
và sản phẩm phiên mã ARN có liên quan. Sáng chế còn đề cập đến tế bào được chuyển 
nhiễm với các cấu trúc ADN và sản phẩm phiên mã ARN này, và chế phẩm chứa phân 
tử axit nucleic này. Chế phẩm vacxin chứa phân tử axit nucleic với các đặc tính được cải 
thiện cũng được đề xuất. 
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(11) 49134 
(21) 1-2016-01876 (51) 7 C03C 25/24 

(62) 1-2015-01098   
(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(75) 1. Lại Minh Chức  (VN) 

Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2. Lại Minh Thái  (VN) 
Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

3. Phạm Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số 21 ngõ 154 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình sản xuất các sản phẩm từ vải rẻ tiền và vải phế thải 
trên nền nhựa polyeste không no 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các sản phẩm từ vải rẻ tiền và vải phế thải trên 
nền nhựa polyeste không no theo các bước:  
a) trả tấm lót bóng không cố định lên bề mặt sàn thao tác, tẩm đều một lớp nhựa lên mặt 
trên của tấm lót, 
b) dán từng lớp vải lên mặt tấm lót và tẩm đều từng lớp nhựa polyeste không no lên mặt 
từng lớp vải cho tới khi đủ diện tích và độ dày cần thiết, 
c) phủ lên mặt lớp vải cuối cùng một tấm lót bóng, dùng ru lô lăn đều hoặc dùng dao gạt 
chuyên dụng gạt đều tay để san đều vật liệu phía dưới tấm lót và để đẩy bọt khí ra ngoài, 
d) để nguyên tất cả nguyên vật liêu trên sàn thao tác từ 1 đến 3 giờ cho tới khi nguyên 
liệu tự đóng rắn thì bóc tấm lót bóng, thu được sản phẩm, và 
e) để có sản phẩm là tấm lượn sóng, cần chuyển ngay toàn bộ các nguyên vật liệu đặt 
sang khuôn lượn sóng, ép chúng áp sát vào mặt khuôn lượn sóng, và để nguyên từ 1 đến 
3 giờ cho tới khi nguyên liệu tự đóng rắn, thu được sản phẩm cuối cùng. 
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(11) 49135 
(21) 1-2016-01877 (51) 7 C03C 25/24 

(62) 1-2015-01098   
(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(75) 1. Lại Minh Chức  (VN) 

Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2. Lại Minh Thái  (VN) 
Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

3. Phạm Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số 21 ngõ 154 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình sản xuất các sản phẩm từ vải rẻ tiền và vải phế thải 
trên nền nhựa polyeste không no 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các sản phẩm từ vải rẻ tiền và vải phế thải trên 
nến nhựa polyeste không no theo các bước: 
a) làm sạch và chống dính bề mặt khuôn bằng chất chống dính chuyên dụng, 
b) dùng vải phế thải đã được băm nghiền nhỏ trộn đều với nhựa polyeste không no đã 
pha trộn với chất đóng rắn theo tỷ lệ hướng dẫn của nhà cung cấp nguyên liệu, nếu cần 
tăng độ cứng, pha thêm bột đá với tỷ lệ từ 20%-100% tùy theo điều kiện sản xuất cụ thể 
tạo thành nguyên liệu hỗn hợp, 
c) nhồi nguyên liệu hỗn hợp vào khuôn bằng máy hoặc bằng tay cho đến khi đầy khuôn, 
và 
d) để nguyên liệu hỗn hợp đến khi đã tự đóng rắn thì mở khuôn để lấy sản phẩm ra 
ngoài. 
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(11) 49136 
(21) 1-2016-01878 (51) 7 C03C 25/24 

(62) 1-2015-01098   
(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(75) 1. Lại Minh Chức  (VN) 

Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2. Lại Minh Thái  (VN) 
Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

3. Phạm Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số 21 ngõ 154 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình sản xuất các sản phẩm bọc lót bảo vệ, trang trí và 
chống ăn mòn bề mặt từ vải rẻ tiền và vải phế thải trên nền 
nhựa polyeste không no 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các sản phẩm bọc lót bảo vệ, trang trí và chống 
ăn mòn từ vải rẻ tiền và vải phế thải trên nền nhựa polyeste không no bao gồm các bước: 
a) làm sạch bề mặt cần bọc lót để tăng độ dính bám, quét trực tiếp nhựa đã phối trộn 
chất đóng rắn lên bề mặt cần bọc lót, và 
b) dán từng lớp vải và tẩm nhựa đã phối trộn chất đóng rắn lên bề mặt cần bọc lót cho 
tới khi đạt độ dày cần thiết, và để từ 1-3 giờ cho sản phẩm tự khô. 
Trường hợp cần bề mặt sản phẩm nhẵn bóng và sạch bọt, phải phủ một tấm lót tạo bóng 
lên bề mặt lớp vải cuối cùng, dùng dao gạt chuyên dùng để san đều và đẩy bọt ra ngoài, 
và để từ 1-3 giờ cho sản phẩm tự khô. 
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(11) 49137 
(21) 1-2016-01907 (51) 7 A61K  9/24,  9/22,  9/20,  47/38 

(22) 20.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/011205    20.11.2014 (87) WO2015/080433 04.06.2015 
(30) 10-2013-0147883         29.11.2013      KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910, Republic of Korea 
(72) IM, Ho taek (KR), JEONG, Myoung Ki (KR), KIM, Yong Il (KR), PARK, Jae Hyun 

(KR), Woo, Jong Soo (KR), CHO. Hyuk Jun (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa amlodipin, losartan và rosuvastatin 

và phương pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa phần riêng biệt thứ nhất chứa amlodipin 

và rosuvastatin và phần riêng biệt thứ hai chứa losartan, có tốc độ hòa tan và độ ổn định 
được cải thiện. Dược phẩm kết hợp theo sáng chế chứa amlodipin, losartan và 
rosuvastatin có các cơ chế tác dụng khác nhau có thể được sử dụng một cách hữu hiệu 
để ngăn ngừa hoặc điều trị rối loạn tim mạch. Bằng cách thiết kế để giảm đến mức tối 
thiểu sự tương tác giữa các hoạt chất, dược phẩm kết hợp có độ ổn định bảo quản và tốc 
độ hòa tan của amlodipin, losartan và rosuvastatin cao, và nhờ đó có thể được sử dụng 
trong ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm. 
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(11) 49138 
(21) 1-2016-01939 (51) 7 B41J  2/175,  2/195 

(22) 18.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/003078    18.11.2014 (87) WO2015/074748 28.05.2015 
(30) 13005433.1         19.11.2013      EP 

14003361.4         29.09.2014      EP 
(71) 1. INK-SITU AG  (CH) 

Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland 
2. INK-SITU AG   (CH) 
Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland 

(72) PRASAD, Anjani (IN), LARA, Juan Maria (ES), JERVIDALO, Rune (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ phận tạo công thức cho máy in phun mực, máy in phun mực 

và phương pháp chuẩn bị mực sử dụng bộ phận tạo công thức 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận tạo công thức cho máy in phun mực, trong đó máy in phun 

mực chứa bộ phận in với thiết bị in và với thiết bị cấp mực để cấp mực tới thiết bị in. Bộ 
phận tạo công thức chứa ít nhất một thiết bị chuẩn bị để chuẩn bị mực và ít nhất một 
thùng giữ để giữ mực đã được chuẩn bị. 
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(11) 49139 
(21) 1-2016-01967 (51) 7 C07K  16/28, A61K  31/4745,  

39/395, A61P  35/00, C07D  491/052 
(22) 28.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/000355     28.01.2015 (87) WO2015/115091 06.08.2015 
(30) 2014-017777        31.01.2014     JP 

2014-168944        22.08.2014     JP 
2014-227886        10.11.2014     JP 

(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 1038426, Japan 

(72) NAITO, Hiroyuki (JP), OGITANI, Yusuke (JP), MASUDA, Takeshi (JP), NAKADA, 
Takashi (JP), YOSHIDA, Masao (JP), ASHIDA, Shinji (JP), MORITA, Koji (JP), 
MIYAZAKI, Hideki (JP), KASUYA, Yuji (JP), HAYAKAWA, Ichiro (JP), ABE, Yuki 
(JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp kháng thể kháng HER2- dược chất và dược phẩm 

chứa thể tiếp hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp kháng thể-dược chất làm thuốc kháng u có tác dụng 

kháng u, an toàn và có tác dụng điều trị bệnh vượt trội, trong đó hợp chất kháng u này 
có công thức bên dưới được tiếp hợp với kháng thể kháng HER2 thông qua liên kết có 
cấu trúc được thể hiện bằng công thức sau: -L1-L2-Lp-NH-(CH2)n

1-La-(CH2)n
2- C(=O)-, 

trong đó kháng thể kháng HER2 được gắn với đầu L1 và hợp chất kháng u được gắn với 
nhóm carbonyl của gốc -(CH2)n

2-C(=O)- với nguyên tử nitơ của nhóm amin ở vị trí số 1 
là vị trí gắn. 
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(11) 49140 
(21) 1-2016-01973 (51) 7 F41G  1/08,  1/01,  1/46 

(22) 11.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/012193    11.12.2014 (87) WO2015/088262 18.06.2015 
(30) 10-2013-0155453         13.12.2013      KR 

14/565,188         09.12.2014      US 
(75) BO SUN JEUNG  (KR) 

(Sosabon-dong, Soseaul IKCC swiChaen apt.), 104-1001,12, Eunseong-ro 67beon-gil, 
Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 422-230, Republic of Korea 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị ngắm điểm 

  (57)     Thiết bị ngắm điểm bao gồm khoang chứa, nguồn sáng, bộ phận phân tách chùm tia và 
bộ phận phản xạ. Khoang chứa này có phần hở thứ nhất và phần hở thứ hai. Trục thứ 
nhất được xác định từ phần hở thứ nhất này đến phần hở thứ hai này. Nguồn sáng phát 
ra ánh sáng. Bộ phận phân tách chùm tia bao gồm bề mặt phần chiếu ít nhất một phần 
của thành phần ánh sáng thứ nhất và truyền ít nhất một phần của thành phần ánh sáng 
thứ hai. Thành phần ánh sáng thứ hai được xác định là ánh sáng đi vào khoang chứa 
thông qua phần hở thứ nhất. 
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(11) 49141 
(21) 1-2016-01989 (51) 7 A61L  15/18,  15/46 

(22) 19.12.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/MX2013/000194     19.12.2013 (87) WO2014/178700 A1 06.11.2014 
(30) MX/a/2013/004986          02.05.2013      MX 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2016 
(75) 1. DAMIAN, GABRIEL C.  (MX) 

Av. Francisco I. Madero No. 1316 Col. Centro, C.P.58000 Morelia, Michoacan, 
Mexico 

2. ZAVALA, JosÐ  (MX) 
Av. Francisco I. Madero No. 1316 Col. Centro, C.P.58000 Morelia, Michoacan, 
Mexico 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Đồ dùng vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân, phẫu thuật và làm 

lành vết thương 
  (57)     Đồ dùng vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân và sử dụng khi phẫu thuật và làm lành vết 

thương, trong đó, ngoài các thành phần khác, bao gồm: lớp thứ nhất (1) bằng xơ tre hoặc 
xơ hữu cơ, được biến đổi thích hợp để luôn tiếp xúc với da của người sử dụng; lớp thứ 
hai (2) là lớp vải không dệt có tại trung tâm bộ phận bằng polypropylen và xơ đàn hồi 
bền nhiệt, trong đó có hấp thụ bột tuamalin cỡ nano; và lớp đối diện với lớp thứ nhất (1) 
bao gồm các vật liệu cho phép "thông khí" cho đồ dùng và đồng thời, tạo thành rào cản 
đối với ẩm. Sáng chế còn đề cập việc sử dụng bột tuamalin nano trong các ứng dụng đó.  
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(11) 49142 
(21) 1-2016-02007 (51) 7 G05B  19/418,  13/02, G06Q  50/08 

(22) 28.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/081636         28.11.2014 (87) WO2015/093262 A1 25.06.2015 
(30) 2013-259239        16.12.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) OGASAHARA, Tomoyoshi (JP), TARUMI, Yoshihiko (JP), KAMETANI, Takefumi 

(JP), AOYAMA, Takayasu (JP), FUJIKI, Masato (JP), OKADA, Hirokazu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị hỗ trợ quản lý nhu cầu và cung ứng năng lượng, 

phương pháp quản lý nhu cầu và cung ứng năng lượng trong 
nhà máy đúc thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quản lý nhu cầu và cung ứng năng lượng, trong đó bộ phận 
tính mẫu (16) thực hiện tính tối ưu đối với việc quản lý nhu cầu và cung ứng khí hơi và 
điện năng, bằng cách sử dụng thông số rủi ro hoạt động được thu thập nhờ bộ phận thu 
thập thông số rủi ro hoạt động (15). Do đó, việc quản lý nhu cầu và cung ứng khí hơi và 
điện năng giảm thiểu chi phí hoạt động với rủi ro hoạt động cho phép có thể được thực 
hiện. 
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(11) 49143 
(21) 1-2016-02027 (51) 7 C04B  28/02,  16/02,  16/06,  40/02 

(22) 04.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/079278     04.11.2014 (87) WO/2015/068704 14.05.2015 
(30) 2013-229661         05.11.2013     JP 

2014-201206         30.09.2014     JP 
(71) 1. KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki-shi, Okayama 710-0801 Japan 
2. DENKA COMPANY LIMITED  (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8338 Japan 

(72) HITOMI, Yoshinori (JP), INADA, Shinya (JP), IWASAKI, Yoshihiro (JP), 
NORITAKE, Hiroaki (JP), HADA, Saburo (JP), MORIOKA, Minoru (JP), HIGUCHI, 
Takayuki (JP), SHOJI, Makoto (JP), IRIUCHIJIMA, Katsuaki (JP) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Tấm đúc vô cơ chịu nước được cacbonat hóa được gia cường 
bằng sợi và phương pháp sản xuất tấm đúc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đúc vô cơ chịu nước được cacbonat hóa được gia cường bằng 
sợi có khối lượng riêng thể tích cao, độ bền uốn cao, và có tỷ lệ thay đổi kích thước nhỏ 
theo khối lượng riêng. Tấm đúc vô cơ chịu nước được cacbonat hóa được gia cường 
bằng sợi này bao gồm: thành phần xi măng, bột giấy, và sợi gia cường có tỷ số hướng 
nằm trong khoảng từ 40 đến 1000; và là tấm đúc được cacbonat hóa-hóa rắn. Tấm đúc là 
sản phẩm hóa rắn của hỗn hợp bao gồm ít nhất là thành phần xi măng, bột giấy, và sợi 
gia cường, trong đó tấm đúc là tấm đúc vô cơ chịu nước được cacbonat hóa được gia 
cường bằng sợi và có tỷ lệ phản ứng cacbonat hóa lớn hơn hoặc bằng 30%. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm đúc này.  
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(11) 49144 
(21) 1-2016-02054 (51) 7 C07D  271/08,  413/04, A61K  

31/4245, A61P  35/00 
(22) 07.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/064531     07.11.2014 (87) WO2015/070007 14.05.2015 
(30) 61/901,689          08.11.2013      US 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
(72) TAO, Ming  (US), FRIETZE, William (US), MELONI, David J. (US), WENG, Lingkai 

(US), ZHOU, Jiacheng (US), PAN, Yongchun  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình tổng hợp chất ức chế indolamin 2,3-dioxygenaza 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình và các chất trung gian để tạo ra 4-({2-
[(aminosulfonyl)amino]etyl}amino)-N-(3-bromo-4-florophenyl)-N'-hydroxy-1,2,5-
oxadiazol-3-carboximidamit, mà là chất ức chế indolamin 2,3-dioxygenaza hữu dụng 
trong việc điều trị ung thư và các rối loạn bệnh lý khác. 
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(11) 49145 
(21) 1-2016-02064 (51) 7 C12M  1/00 

(22) 09.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/082512     09.12.2014 (87) WO2015/087858 18.06.2015 
(30) 2013-254530        09.12.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2016 
(71) ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.  (JP) 

15-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8165, Japan 
(72) MATSUMOTO Mitsufumi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nuôi trồng tảo và hệ thống thiết bị nuôi trồng tảo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nuôi trồng tảo, trong đó nuôi trồng tảo quang hợp có khả 
năng quang hợp bằng cách hấp thu ánh sáng và hợp nhất cacbon đioxit; và hệ thống 
thiết bị nuôi trồng tảo có thiết bị nuôi trồng tảo. Thiết bị nuôi trồng tảo (11) bao gồm: bể 
nuôi trồng (31) được tạo kết cấu để chứa tảo (14) và dung dịch nuôi trồng (13) để nuôi 
trồng tảo (14); và thiết bị tạo dòng chảy (33) được lắp trong bể nuôi trồng (31) và được 
tạo kết cấu để tạo dòng chảy của dung dịch nuôi trồng (13) từ tâm của bể nuôi trồng 
(31) về phía phần thành phía trong (31b) của bể nuôi trồng (31) trên bề mặt chất lỏng 
của dung dịch nuôi trồng (13) và trong khu vực dung dịch nuôi trồng gần với bề mặt 
chất lỏng bằng cách làm dịch chuyển dung dịch nuôi trồng (13) trên bề mặt chất lỏng và 
trong khu vục gần với bề mặt chất lỏng trong bể nuôi trồng (31) từ tâm của bể nuôi 
trồng (31) về phía phần thành phía trong (31b) của bể nuôi trồng (31).  
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(11) 49146 
(21) 1-2016-02073 (51) 7 A21C  11/24, A23L  1/16 

(22) 10.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/005635         10.11.2014 (87) WO2015/068402 14.05.2015 
(30) 2013-232502         08.11.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2016 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-8524, Japan 
(72) YATSUDA, Makoto  (JP), NAKAJIMA, Keisuke  (JP), FURUMOCHI, Masahiro (JP), 

NAGANO, Takayuki  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cắt sợi mỳ và sợi mỳ thô được tạo ra bởi cơ cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cắt sợi mỳ (1) bao gồm: hai puli lưỡi cắt được tạo kết cấu để 
quay theo chiều ngược lại ở trạng thái ăn khớp để cắt tấm bột nhão (2) thành các sợi mỳ 
(3a đến 3d); các chu vi ngoài tiếp xúc các dãy răng tách của các puli lưỡi cắt ở các vị trí 
khác nhau theo các chiều quay của các puli lưỡi cắt; và phần máng được lắp để tương 
ứng với các vị trí rơi của các sợi mỳ (3a đến 3d) được tách bởi dãy răng tách. Hơn nữa, 
phần máng của cơ cấu cắt sợi mỳ (1) theo sáng chế được lắp sao cho hai hoặc nhiều 
bánh được tạo ra, mỗi một trong số chúng bao gồm các dãy răng tách liền kề và ở mỗi 
một trong số chúng phần máng được tạo ra để tương ứng với các vị trí rơi của các sợi mỳ 
(3a đến 3d) được tách bởi một trong số các dãy răng tách liền kề. Nhờ đó, cơ cấu cắt sợi 
mỳ (1) có thể gối các sợi mỳ (3a đến 3d) trên bộ phận vận chuyển (500) sao cho các sợi 
mỳ (3a đến 3d) dính vào nhau khi úp nước sôi có thể được giảm, và các sợi mỳ (3a đến 
3d) có thể được nấu thành gelatin toàn bộ và đồng đều.  
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(30) 14/100,064         09.12.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2016 
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3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) DECKER, Eldon L. (US), ISTIVAN, Stephen Brian (US), XU, Xiangling (US), 

WOODWORTH, Brian E. (US), POLK, W. David (US), VANIER, Noel R. (US), 
HUNG, Cheng-Hung (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thể phân tán hạt cacbon graphen, lớp phủ dẫn điện được sản 

xuất từ thể phân tán này và phương pháp làm phân tán các 
hạt cacbon graphen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể phân tán hạt cacbon graphen được tạo ra bằng cách sử 
dụng chất tạo phân tán polyme. Chất tạo phân tán polyme bao gồm khối neo gồm 
có glyxidyl(met)acrylat,  3,4-epnoxyxyclohexylmetyl(met)acrylat,  2-(3,4-
epoxyxyclohexyl)etyl(met)acrylat, alyl glyxidyl ete và hỗn hợp của chúng, được phản 
ứng với axit carboxylic bao gồm axit 3-hydroxy-2-naphtoic, axit para-nitrobenzoic, axit 
hexanoic, axit 2-etyl hexanoic, axit decanoic vμ/hoÆc axit undecanoic. Chất tạo phân tán 
polyme còn bao gồm ít nhất một khối đuôi bao gồm ít nhất một alkyl este của axit 
(met)acrylic. Sáng chế cũng đề cập đến lớp phủ dẫn điện được sản xuất từ thể phân tán 
này và phương pháp làm phân tán các hạt cacbon graphen.  
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(11) 49148 
(21) 1-2016-02087 (51) 7 F03B 13/00 

(22) 09.06.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2016 
(75) Hoàng Văn Noóng  (VN) 

Phố Phục Hòa, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 
(54) Tuabin nước trục đứng đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tuabin nước trục đứng đa năng bao gồm: máy phát điện có đầu trục 
dưới dài 10cm được lồng vào côn chữ thập (trục cát đăng), trục tuabin được lồng vào 
đầu dưới của côn chữ thập này, xung quanh bên dưới máy phát điện có lỗ lắp bu lông để 
lắp đặt lên bệ máy, bên dưới bệ máy có lỗ lắp bu lông để lắp lên mặt nắp tuabin, nắp 
tuabin có lỗ lắp bu lông để lắp vào bệ máy và sàn nhà chống lũ lụt, trên mặt nắp tuabin 
có nắp lồi 20cm để chứa không khí cho tuabin thoát nước nhanh, cánh tuabin có hai 
phần được chế tạo từ sắt dày từ 1cm đến 2cm, phần thân cánh trong dài bằng 2/3 bán 
kính cánh tuabin và có hai đĩa ốp ở hai bên, phần cánh ngoài dài bằng 1/3 bán kính cánh 
tuabin, có chiều dài và chiều rộng bằng nhau được uốn cong và được bố trí cách đều 
nhau trên bề mặt theo chu vi ngoài của phần thân cánh trong tạo ra các ngăn cánh, ở 
giữa tâm tuabin có ống trục để lồng trục tuabin vào đó, từ ống trục đến đuôi phần cánh 
ngoài là phẳng, tuabin được lắp xuống các máng điều chỉnh nước ở hai bên đối diện 
nhau, mặt trên và mặt dưới của máng tương ứng với ba ngăn cánh, máng có hai phần, 
phần chính là ống nước để dẫn nước quay và tuabin phần phụ chắn ở hai bên đầu ống 
nước, hai đường ống nước chảy vào hai bên đối diện có van điều chỉnh nước vào tuabin 
để tuabin không bị rung và tận dụng hiệu quả sức nước, nước được thoát ra theo đuôi 
cánh và cạnh dưới cánh, và thoát ra ngoài theo ống thoát nước. 
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(86) PCT/US2014/064412    06.11.2014 (87) WO2015/069939 14.05.2015 
(30) 61/902,544         11.11.2013      US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) Michael O'Neil Hanrahan CLARKE (US), Edward DOERFFLER (US), Richard L. 

MACKMAN (US), Dustin SIEGEL  (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất pyrolo[1,2-f][1,2,4]triazin hữu ích để điều trị nhiễm 

virut hợp bào hô hấp, dược phẩm chứa nó và phương pháp bào 
chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập hợp chất tetrahyđrofuran-yl-pyrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-4-amin được thế 
có công thức (I) để điều trị bệnh nhiễm virut Pneumovirinae, kể cả nhiễm virut hợp bào 

hô hấp cũng như các phương pháp và các chất trung gian để tổng hợp các hợp chất 
tetrahyđrofuran-yl-pyrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-4-amin. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất nêu trên để điều trị bệnh nhiễm virut Pneumovirinae hoặc virut hợp 

bào hô hấp ở người và phương pháp bào chế chúng. 
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61/917,220         17.12.2013      US 
(71) UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC  (US) 

5555 San Felipe, Suite 1950, Houston, TX 77056, United States of America 
(72) GOODE, Mark, G. (US), ALEXANDRE, Francois (CA), CANN, Kevin J. (US), 
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(US), MURE, Cliff, R. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất polyolefin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát các tính chất của polyme trong các quá 
trình polyme hóa mà sử dụng các chất xúc tác trên cơ sở crom. Theo một phương án, 
sáng chế đề cập phương pháp sản xuất polyolefin bao gồm bước: cho hỗn hợp phản ứng 
và chất xúc tác crom oxit khử tiếp xúc trong thiết bị phản ứng pha khí để tạo ra 
polyolefin, trong đó hỗn hợp phản ứng này bao gồm monome và comonome; và thay đổi 

nhiệt độ phản ứng trong thiết bị phản ứng pha khí là 1°C hoặc lớn hơn, đo đó tỷ số mol 
khí của comonome và monome chỉ thay đổi khoảng 2% hoặc lớn hơn và hàm lượng 
comonome của polyolefin ở tỷ trọng hầu như không đổi chỉ thay đổi khoảng 2% hoặc 
lớn hơn. 
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(11) 49151 
(21) 1-2016-02159 (51) 7 A61M  5/32,  25/06 

(62) 1-2013-00690   
(22) 26.07.2011 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2011/003746    26.07.2011 (87) WO2012/016660 09.02.2012 
(30) 61/371,054         05.08.2010      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2013 
(71) B. BRAUN MELSUNGEN AG  (DE) 

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany 
(72) WOEHR, Kevin (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ ống thông an toàn, cụm kim tiêm và phương pháp lắp ráp 

cụm kim tiêm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ống thông tĩnh mạch an toàn (safety intravenous catheter- IVC), 

cụm kim tiêm và phương pháp lắp ráp cụm kim tiêm. ống thông tĩnh mạch an toàn theo 
sáng chế có vỏ ống thông (102) với vòi ống thông (112), kim tiêm có ống kim và phần 
bảo vệ kim (204). Phần bảo vệ kim được tạo kết cấu để được bố trí ít nhất một phần nằm 
trong không gian bên trong của vỏ ống thông và được giữ ở đó bằng khớp cơ học giữa 
hai phần này. Sau khi tháo kim ra khỏi ống thông, phần bảo vệ kim được thiết kế để 
không ăn khớp với vỏ ống thông và gắn vào đầu mũi của kim để bảo vệ đầu mũi kim 
tiêm khỏi đâm vào tay một cách vô ý. Phần bảo vệ kim tiêm có phần đầu được tạo góc, 
được thiết kế có chiều dài và chiều rộng để giữ đầu mũi kim tiêm nằm trong khoảng 
trống để giữ mũi kim phía sau phần đầu được tạo góc đó. 
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(11) 49152 
(21) 1-2016-02161 (51) 7 H02M  3/158, H05B  33/08, H02M  

1/15, G05F  1/565 
(22) 09.02.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/SG2015/050016     09.02.2015 (87) WO2015/122848 20.08.2015 
(30) 2014010839         11.02.2014      SG 
(71) OPULENT ELECTRONICS INTERNATIONAL PTE LTD.  (SG) 

22 Sin Ming Lane, #05-79 Midview city, Singapore 573969, Singapore 
(72) WEE, Kai Fook, Francis (SG), GROPPI, Leopoldo (IT), STONA, Andrea (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra dòng điện được điều chỉnh cho 

phụ tải điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để tạo ra dòng điện được điều chỉnh cho phụ tải điện bao 

gồm bộ điều khiển dòng điện hoạt động được ở các khoảng thời gian định trước (các 
chu kỳ xung nhịp) để nhận: i. điện áp quy chiếu đầu vào mong muốn; và ii. điện áp hồi 
tiếp thu được từ bộ chuyển mạch điện tử; trong đó bộ điều khiển dòng điện hoạt động 
được để so sánh điện áp hồi tiếp với điện áp quy chiếu đầu vào mong muốn và tạo ra 
dòng điện được điều chỉnh cho phụ tải điện dựa trên việc tính toán thời gian ngắt mạch 
của bộ chuyển mạch điện tử tại mỗi chu kỳ xung nhịp; việc tính toán thời gian ngắt 
mạch có thể vận hành để đạt được chế độ dẫn điện liên tục (continuous-conduction-
mode - CCM) đối với thiết bị trong các điều kiện hoạt động bình thường. 
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(11) 49153 
(21) 1-2016-02180 (51) 7 A24F  47/00, A24B  15/16 

(22) 29.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/079364     29.12.2014 (87) WO2015/101595 09.07.2015 
(30) 13199811.4          30.12.2013      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) LAVANCHY, FrÐdÐric (CH), BORGES DE COURACA, Ana Carolina (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng hút thuốc bao gồm nguồn nhiệt dễ cháy được cách 

ly 
  (57)     Vật dụng hút thuốc (8) bao gồm: nguồn nhiệt dễ cháy (2) có phần trước (2a) và phần san 

(2b); nền tạo sol khí (10) ở phía dòng ra của phần sau (2b) của nguồn nhiệt dễ cháy (2); 
và vỏ bọc (40) bao quanh phần trước (2a) và phần sau (2b) của nguồn nhiệt dễ cháy (2). 
Vỏ bọc (40) tiếp xúc với phần sau (2b) của nguồn nhiệt dễ cháy (2). Toàn bộ hoặc một 
phần của phần trước (2a) của nguồn nhiệt dễ cháy (2) có đường kính giảm so với phần 
sau (2b) của nguồn nhiệt dễ cháy (2) sao cho vỏ bọc (40) được đặt cách theo hướng tỏa 
tròn với toàn bộ hoặc một phần của phần trước (2a) của nguồn nhiệt dễ cháy (2) bởi khe 
khí (42) ít nhất là khoảng 0,5mm.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
192 

(11) 49154 
(21) 1-2016-02184 (51) 7 H04W  92/18,  84/10,  92/20 

(22) 03.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/076623       03.10.2014 (87) WO2015/098228 A1 02.07.2015 
(30) 2013-265632          24.12.2013      JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) UCHIYAMA, Hiromasa (JP), SAWAI, Ryo (JP), KIMURA, Ryota (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến, thiết bị điều khiển truyền 

thông, phương pháp truyền thông vô tuyến và phương pháp 
điều khiển truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm: bộ điều khiển được tạo 
cấu hình để, khi việc truyền từ trạm gốc tới thiết bị đầu cuối chính trên liên kết đường 
trục vô tuyến và việc truyền từ thiết bị đầu cuối chính tới thiết bị truyền thông vô tuyến 
trên liên kết truy nhập được thực hiện trên cùng kênh tại cùng thời điểm, điều khiển 
công suất truyền của trạm gốc và công suất truyền của thiết bị đầu cuối chính sao cho 
thiết bị truyền thông vô tuyến có thể loại bỏ tín hiệu thu thứ hai do việc truyền trên liên 
kết đường trục vô tuyến, tín hiệu thu thứ hai gây nhiễu tới tín hiệu thu thứ nhất trên liên 
kết truy nhập, nhờ sử dụng kỹ thuật loại bỏ nhiễu dựa trên độ chênh lệch công suất thu. 
Mục đích của sáng chế là để bảo vệ thiết bị đầu cuối được kết nối tới tế bào nhỏ khỏi bị 
nhiễu bất lợi khi sự truyền thông vô tuyến song công toàn phần được áp dụng cho liên 
kết đường trục vô tuyến và liên kết truy nhập của tế bào nhỏ.  
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(11) 49155 
(21) 1-2016-02185 (51) 7 C04B  24/12,  28/14,  111/00 

(22) 23.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/FR2014/053525     23.12.2014 (87) WO2015/101742 09.07.2015 
(30) 1450027          03.01.2014      FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) CHUDA, Katarzyna (PL), DEMATHIEU-ROELTGEN, Caroline (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vật liệu có thành phần chính là vữa thạch cao chứa phức kim 

loại của axit etylendiamintetraaxetic (EDTA) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu có thành phần chính là vữa thạch cao, vật liệu này chứa 

phức kim loại của axit etylendiamintetraaxetic (EDTA). Vật liệu này được dùng để sản 
xuất tấm thạch cao có thể lắp được trong nhà. Vật liệu theo sáng chế được sử dụng để 
làm giảm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có mặt trong môi trường không khí bên 
trong nhà ở, văn phòng hoặc các công trình công cộng. 
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(11) 49156 
(21) 1-2016-02186 (51) 7 C04B  24/38,  28/14,  111/00 

(22) 23.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/FR2014/053526     23.12.2014 (87) WO2015/101743 09.07.2015 
(30) 1450028          03.01.2014      FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) CHUDA, Katarzyna (PL), DEMATHIEU-ROELTGEN, Caroline (FR), DIDlER, 

Benoit (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vật liệu có thành phần chính là vữa thạch cao chứa casein và 

than hoạt tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu có thành phần chính là vữa thạch cao, vật liệu này chứa hỗn 

hợp gồm casein và than hoạt tính. Vật liệu này được dùng để sản xuất tấm thạch cao có 
thể lắp được trong nhà. Vật liệu theo sáng chế được sử dụng để làm giảm lượng hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi có mặt trong môi trường không khí bên trong nhà ở, văn phòng hoặc 
các công trình công cộng. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
195 
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(21) 1-2016-02188 (51) 7 A01N  63/00, C12N  15/82, C07K  

14/32 
(22) 21.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/066750     21.11.2014 (87) WO2015/077525 28.05.2015 
(30) 61/908,392          25.11.2013      US 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP  (US) 

2 T.W. Alexander Drive, P.O. Box 12014, Research Triangle Park, NC 27709, United 
States of America 

(72) SAMPSON, Kimberly, S. (US), LEHTINEN, Duane (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp kiểm soát quần thể loài gây hại cánh nửa và 

quần thể rầy gây hại, phương pháp bảo vệ cây khỏi loài gây 
hại cánh nửa và phương pháp làm tăng sản lượng ở cây 

  (57)     Sáng chế đề xuất các chế phẩm và phương pháp tạo ra hoạt tính diệt loài gây hại cho vi 
khuẩn, cây, tế bào cây, mô và hạt. Cụ thể là, sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát 
quần thể loài gây hại cánh nửa, đặc biệt là quần thể rầy gây hại. Phương pháp bao gồm 
việc cho loài gây hại cánh nửa tiếp xúc với lượng có hiệu quả diệt loài gây hại của 
polypeptit chứa độc tố diệt bộ cánh nửa, đặc biệt là độc tố diệt rầy. Sáng chế còn bao 
gồm phương pháp làm tăng sản lượng ở cây bằng cách biểu hiện độc tố theo sáng chế.  
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(11) 49158 
(21) 1-2016-02190 (51) 7 C08F  210/06,  210/08,  2/34 

(22) 21.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/066878     21.11.2014 (87) WO2015/077598 28.05.2015 
(30) 61/907,085          21.11.2013      US 
(71) W.R. GRACE & CO.-CONN.  (US) 

7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044,  United States of America 
(72) Ping CAI (US), Jan W. VAN EGMOND (NL), Jeffrey D. GOAD (US), Matthew J. 

FEDEC  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất polyme nền propylen có hàm lượng 

comonome cao và quy trình sản xuất polyme nền propylen 
trong lò phản ứng tầng sôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất polyme nền propylen có hàm lượng comonome 
cao, quy trình này bao gồm bước cho tiếp xúc, trong các điều kiện đồng trùng hợp, (A) 
propylen, buten, và tùy chọn etylen, với nhau bên trong (B) lò phản ứng tầng sôi, chứa 
chất xúc tác chứa (1) tiền chất xúc tác hỗ trợ trùng hợp Ziegler-Natta, (2) chất đồng xúc 
tác, và (3) hệ hỗn hợp chất cho electron bên ngoài bao gồm (a) chất hạn chế hoạt tính và 
(b) chất điều khiển tính chọn lọc, trong đó các điều kiên đồng trùng hợp bao gồm nhiệt 

độ lò phản ứng nằm trong khoảng, tính theo đơn vị oC, từ (0,57  SIT + 4) đến (0,87  

SIT - 9,25) trong đó SIT (seal initiation temperature) là nhiệt độ hàn (gắn) ban đầu của 

polyme nền propylen, nằm trong khoảng từ 75°C đến 110°C. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất polyme nền propylen trong lò phản 
ứng tầng sôi. 
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(11) 49159 
(21) 1-2016-02191 (51) 7 A01N  39/04 

(22) 09.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/069229    09.12.2014 (87) WO2015/089014 18.06.2015 
(30) 61/914,195         10.12.2013      US 

61/914,177         10.12.2013      US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MANN, Richard K.  (US), PETERSON, Mark (US), WRIGHT, Terry R. (US), 

MCMASTER, Steve  (US), SORRIBAS AMELA, Monica (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn và cải 

thiện mức độ chống chịu của cây đậu tương, cây ngô và cây 
bông chịu được 2,4-D- và glufosinat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn và cải thiện 
mức độ chống chịu của cây đậu tương, cây ngô hoặc cây bông chịu được 2,4-D- và 
glufosinat, phương pháp này bao gồm việc cho thực vật không mong muốn và/hoặc cây 
đậu tương, cây ngô hoặc cây bông chịu được 2,4-D- và glufosinat hoặc ổ gen của chúng, 
hoặc lá, nước hoặc đất, tiếp xúc với chế phẩm chứa hỗn hợp gồm lượng hữu hiệu có tác 
dụng diệt cỏ hiệp đồng của muối cholin của axit 2,4-diclophenoxyaxetic (2,4-D-cholin) 
và muối của axit 2-amino-4-(hydroxymetylphosphinyl)butanoic (glufosinat). 
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(72) LAMPELA, Janne (FI), JOHNSEN, Geir (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Copolyme propylen, quy trình sản xuất copolyme propylen 

này và vật đúc được làm từ copolyme propylen này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyme propylen có sự phân bố nhiều hình thái của comonome, 

cụ thể là copolyme propylen có tốc độ dòng nóng chảy cao chứa hai phần copolyme có 
lượng comonome khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất 
copolyme propylen này và vật đúc được làm bằng copolyme propylen này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Thiết bị đỡ nổi dùng cho tấm pin quang điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đỡ nổi (1) dùng cho tấm pin quang điện, thiết bị này bao 
gồm: cấu trúc (2) gồm có các phần tử ghép đôi (3) để ghép đôi vào các thiết bị nổi khác 
theo cách mà cho phép mạng (R) của thiết bị nổi sẽ được hình thành; một hoặc nhiều 
phao (4), nhằm mục đích đảm bảo rằng thiết bị nổi, mà được kết nối cứng vào cấu trúc 
(2); các phần tử để giữ ít nhất một tấm pin quang điện (P), và trong đó cấu trúc này là 
phần tử tách rời với (các) phao và do đó cho phép các lực được truyền giữa các thiết bị 
nổi của mạng mà không truyền các lực từ mạng đến (các) phao này. 
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25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441 Japan 
(72) FUJIMURA, Ryosuke (JP), SAKAKIBARA, Michihiro  (JP), NISHIDE, Tatsunori  

(JP), UEKI, Yoshihito (JP), NOZAKI, Satomi  (JP), TAKAHASHI, Miwa  (JP), 
FUKUDOME, Shin-ichi (JP), HORIMIZU, Takashi  (JP), MITSUOKA, Tetsuya  (JP), 
SAKAMOTO, Noriko  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm bột ngũ cốc, quy trình sản xuất chế phẩm này, hỗn 

hợp sơ chế bột ngũ cốc và thực phẩm chứa bột ngũ cốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bột ngũ cốc được sản xuất bằng cách đưa hỗn hợp đi xử 

lý nhiệt, hỗn hợp này bao gồm: bột ngũ cốc, và từ 0,2 đến 10 phần khối lượng chất nhũ 
hóa so với 100 phần khối lượng bột ngũ cốc. Tốt hơn là, chất nhũ hóa là ít nhất một loại 
chất nhũ hóa được chọn từ nhóm bao gồm monoeste của glyxerol với axit béo và 
lexithin. Tốt hơn là, việc xử lý nhiệt là thực hiện làm nóng trong thời gian từ 2 giây đến 

3 phút ở điều kiện trong đó nhiệt độ của hỗn hợp nằm trong khoảng từ 80 đến 120°C. 
Tốt hơn là, việc xử lý nhiệt là xử lý nhiệt ẩm sử dụng hơi nước bão hòa. Quy trình sản 
xuất chế phẩm bột ngũ cốc bao gồm bước làm nóng hơi nước bão hòa tiếp xúc trực tiếp 
với hỗn hợp bao gồm bột ngũ cốc và chất nhũ hóa, và làm nóng hỗn hợp này, trong đó 
bước làm nóng được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị sản xuất bao gồm: đường dẫn 
vận chuyển để vận chuyển nguyên liệu thô được đưa vào đến cửa ra; và cơ cấu đưa hơi 
nước bão hòa vào trong đường dẫn vận chuyển. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hỗn 
hợp sơ chế bột ngũ cốc và thực phẩm chứa bột ngũ cốc. 
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(54) Phương pháp phát hiện kháng thể kháng virut gây bệnh dịch 

tả cổ điển ở lợn và bộ kit thử nghiệm chẩn đoán dùng trong 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực chẩn đoán trong thú y, cụ thể là thử nghiệm để phát 
hiện kháng thể kháng virut gây bệnh dịch tả cổ điển ở lợn (classical swine fever virus - 
CSFV). Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện kháng thể kháng CSFV kiểu 
dại trong mẫu thử nghiệm, khác biệt ở chỗ phương pháp bao gồm bước tiến hành cùng ủ 

với chất mang chứa epitop TAVSPTTLR đột biến của protein E2 của csrv. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến bộ kit thử nghiệm chẩn đoán, và sử dụng phương pháp theo 
sáng chế. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phân biệt giữa động vật bị 
nhiễm CSFV kiểu dại và động vật được chủng vacxin kháng CSFV với vacxin (đánh 
dầu) CSFV, và phương pháp kiểm soát bệnh nhiễm CSFV kiểu dại trong quần thể động 
vật là lợn, bằng cách dùng kết hợp vacxin CSFV (đánh dấu) và bộ kit thử nghiệm chẩn 
đoán theo sáng chế. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(54) Gạc phẫu thuật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạc phẫu thuật, bao gồm lớp thứ nhất (1) làm từ vải hấp thụ, lớp thứ 
hai (2) làm từ vải chống thấm và lớp thứ ba (3) làm từ vải hấp thụ. Lớp thứ hai (2) này 
được chèn giữa lớp thứ nhất (1) và lớp thứ ba (3) nêu trên. Lớp thứ nhất (1) ở trên đỉnh 
của lớp thứ hai (2) và có thể tách được ra khỏi vị trí phẫu thuật để kết hợp chức năng 
cầm máu, đánh dấu phẫu thuật và đếm. 
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(54) Kênh có kích cỡ micromet của vi thiết bị dùng để epime hóa 

sacarit, chất xúc tác chứa molybden được sử dụng trong vi 
thiết bị và thức ăn gia súc được điều chế bằng cách sử dụng vi 
thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kênh có kích cỡ micromet của vi thiết bị dùng để epime hóa sacarit, 
chất xúc tác chưa molybden được sử dụng trong vi thiết bị và thức ăn gia súc được điều 
chế bằng cách sử dụng vi thiết bị này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm để cải thiện làn da chứa peptit colagen, peptit 

elastin và proteoglycan 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm có tác dụng làm đẹp da ngay cả khi khả năng hấp thu peptit 

colagen giảm. Chế phẩm theo sáng chế có hiệu quả làm đẹp da, ngay cả với nồng độ 
peptit colagen thấp, có thể được tạo ra bằng cách điều chỉnh khối lượng của peptit 
colagen, peptit clastin, và proteoglycan có trong chế phẩm theo tỷ lệ cụ thể.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm kháng vi sinh vật chứa phức đồng-amoni tan trong 

axit và phương pháp tạo ra chế phẩm kháng vi sinh vật này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng vi sinh vật chứa phức đồng-amoni hoặc đồng-kẽm 

amoni tan trong axit hiệu quả kháng lại các vi sinh vật như vi khuẩn bệnh viện hoặc môi 
trường, nấm mốc, virut và vi sinh vật tương tự. Chế phẩm kháng vi sinh vật có thể được 
sử dụng trong bào chế thuốc để xử lý vi sinh vật hoặc nhiễm vi sinh vật, và có thể chứa 
chất mang để tạo ra kem, xà phòng, chất rửa, phun, bôi, chất làm sạch, mỹ phẩm, sản 
phẩm thuốc dùng tại chỗ hoặc các sản phẩm kháng vi sinh vật khác. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp tạo ra chế phẩm kháng vi sinh vật này. 
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(54) Dẫn xuất cromon làm chất đối kháng thụ thể dopamin D3 và 

dược phẩm chứa nó để sử dụng trong việc điều trị rối loạn phổ 
tự kỷ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất cromon và dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa ít nhất 
dẫn xuất này, là chất đối kháng thụ thể dopamin D3, để sử dụng trong việc điều trị rối 
loạn phổ tự kỷ. 
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(54) Hợp phần nhựa cảm quang, tấm mỏng nhựa cảm quang và 

phương pháp tạo ra mẫu lớp cản quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần nhựa cảm quang bao gồm polyme tan trong kiềm (A), 

hợp chất (B) có liên kết đôi chưa bão hòa kiểu etylen, và chất khơi mào quá trình quang 
polyme hóa (C). Trong mẫu lớp cản thu được bằng cách tạo ra lớp nhựa nhạy sáng, chứa 
hợp phần nhựa cảm quang, lên trên bề mặt nền và phơi sáng và tráng nó, độ lệch là nhỏ 

hơn 15m giữa: độ phân giải của mẫu (a) khi tiêu điểm được định vị trên bề mặt nền và 

mẫu này được phơi sáng, và độ phân giải của mẫu (b) thu được khi vị trí điểm hội tụ 

được dịch chuyển từ nền khoảng 300m theo chiều dày của nền. Sáng chế cũng đề cập 

đến tấm mỏng nhựa cảm quang và phương pháp tạo ra mẫu lớp cảm quang.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí và vật dụng tạo sol khí để sử dụng cho 

hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí bao gồm: nguồn nicotin (8); nguồn hợp chất 

bay hơi tăng cường khả năng phân phối (10), trong đó hợp chất bay hơi tăng cường khả 
năng phân phối bao gồm axit; và phương tiện làm nóng (18) để làm nóng nguồn nicotin 
(8) hoặc nguồn hợp chất bay hơi tăng cường khả năng phân phối (10) hoặc cả hai. 
Nguồn nicotin (8) hoặc nguồn hợp chất bay hơi tăng cường khả năng phân phối (10) 
hoặc cả hai được đóng kín trong viên nang polyme hình trụ (2). Viên nang polyme hình 
trụ bao gồm vật liệu dẫn nhiệt. Sáng chế cũng đề cập đến vật dụng tạo sol khí (4) để sử 
dụng cho hệ thống này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa 2,4-D-cholin và glufosinat có tác dụng hiệp 

đồng để phòng trừ thực vật không mong muốn và phương pháp 
phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa hỗn hợp gồm (a) muối cholin của axit 2,4-
diclophenoxyaxetic (2,4-D-cholin) và (b) muối của axit 2-amino-4- 
(hydroxymetylphosphinyl) butanoic (glufosinat). Chế phẩm này tạo ra tác dụng hiệp 
đồng phòng trừ thực vật không mong muốn và khả năng chống chịu của cây trồng gia 
tăng ở cây đậu tương, cây ngô hoặc cây bông có khả năng chống chịu 2,4-D- và 
glufosinat. Chế phẩm này còn tạo ra tác dụng hiệp đồng phòng trừ cỏ dại và thực vật 
không mong muốn ở những vùng bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở vùng không 
trồng trọt, vùng trồng cây lâu năm, vùng trồng cây ăn quả và vùng ươm cây. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
nhờ sử dụng chế phẩm nêu trên. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
210 

(11) 49172 
(21) 1-2016-02312 (51) 7 A01N  43/08,  43/40,  43/56,  43/78 

(22) 24.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/075354    24.11.2014 (87) WO2015/078800 04.06.2015 
(30) 13194361.5         26.11.2013    EP 
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH  (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) SCHWARZ, Hans-Georg (DE), DECOR, Anne  (FR), GOERGENS, Ulrich (DE), ILG, 

Kerstin  (DE), FUESSLEIN, Martin  (DE), PORTZ, Daniela (DE), WELZ, Claudia 
(DE), LUEMMEN, Peter  (DE), BOERNGEN, Kirsten (DE), KOEHLER, Adeline 
(FR), KULKE, Daniel (DE) 
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(54) Hợp chất diệt loài gây hại, chế phẩm chứa hợp chất này, 

phương pháp phòng trừ giun tròn và giun sán, và phương pháp 
bảo vệ hạt giống và/hoặc cây non 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất dẫn xuất phenalkyl carboxamit có công thức (I) 
 

 
 

trong đó thành phần cấu tạo có ý nghĩa như đã nêu trong phần mô tả để phòng trừ giun 
tròn và/hoặc các loài giun khác, đặc biệt là trong nông nghiệp và trong lĩnh vực sức khỏe 
động vật, chế phẩm chứa các hợp chất này, đặc biệt là chế phẩm nông hoá, và phương 
pháp để phòng trừ giun tròn và giun sán. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất dẫn xuất 
phenalkyl carboxamit mới, quy trình điều chế chúng, chế phẩm chứa các hợp chất này, 
phương pháp để phòng trừ giun tròn và giun sán. Hợp chất và chế phẩm này có thể 10 
được ứng dụng làm chất phòng trừ loài gây hại, đặc biệt là làm thuốc diệt giun tròn và 
làm thuốc trừ giun sán chống lại nội ký sinh trùng trong động vật và  người. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy nắn thẳng dùng cho dây hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nắn thẳng dùng cho dây hàn (1) được tạo ra gồm hai bộ nhóm 
con lăn (13a), (13b) có nhiều con lăn nắn thẳng (12), nhờ đó các chỗ uốn ở dây hàn (W) 
được nắn thẳng bằng cách cho dây hàn (W) đi qua hai bộ nhóm con lăn (13a), (13b). 
Nhiều con lăn nắn thẳng (12) tạo thành nhóm con lăn (13a), (13b) được bố trí ở khoảng 
cách xác định trước dọc theo hướng đi qua của dây hàn (W) theo cách đối diện với nhau 
qua đường nắn thẳng (T) mà dây hàn (W) đi qua đó, và hai bộ nhóm con lăn (13a), 
(13b) được bố trí sao cho các hướng mà chúng đối diện với nhau qua đường nắn thẳng 
(T) là khác nhau. Nhờ việc tạo thành các con lăn nắn thẳng (12) bởi các con lăn đường 
kính nhỏ, các ảnh hưởng xấu lên dây hàn (W) được ngăn ngừa, và dây hàn (W) được 
nắn thẳng một cách chính xác.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu và trạm truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền dữ liệu. Theo phương pháp của sáng chế, trạm 
nhận khung chỉ báo được gửi bởi AP (access point, điểm truy nhập), trong đó khung chỉ 
báo được sử dụng để phân phối kênh tranh chấp ngẫu nhiên được chọn; trạng thái kênh 
của kênh tranh chấp ngẫu nhiên được chọn được cảm biến theo khung chỉ báo; và trạm 
gửi dữ liệu trên kênh tranh chấp ngẫu nhiên được chọn sau khi dò thấy rằng kênh tranh 
chấp ngẫu nhiên được chọn ở trạng thái không hoạt động. Do ở phương pháp theo sáng 
chế, kênh tranh chấp ngẫu nhiên được chọn được phân phối đến trạm, trạm có thể gửi dữ 
liệu trên kênh tranh chấp ngẫu nhiên được chọn, tranh chấp giữa các trạm được giảm và 
thời gian cho trạm được kết nối với kênh tranh chấp ngẫu nhiên được giảm.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý bùn hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý bùn hữu cơ (2, 31). Bùn được cấp 
theo dòng liên tục ở tốc độ q (m3/giờ), qua buồng thứ nhất (5) được duy trì ở áp suất cụ 
thể thứ nhất (p1), và/hoặc qua trực tiếp phần thu hẹp thứ nhất (7), đến buồng thứ hai 
hoạc thùng chứa (10, 33, 55) được duy trì ở áp suất cụ thể trung bình thứ hai (P2; P'; P1"; 
P2") bằng cách phun không khí (11, 31, 54) vào buồng thứ hai đã nói ở tốc độ Q 
(Sm3/giờ), để thu được nhũ tương (13, 57) trong buồng thứ hai, việc giảm áp suất được 
tạo ra trong nhũ tương biến đổi tùy chọn bởi phần thu hẹp thứ hai và/hoặc thứ ba hoặc 
van (61) cho buồng thứ ba (22, 39, 62) được duy trì ở áp suất thứ ba (P3; P'; P3") trong 
vùng (79) ngay phía dưới phần thu hẹp thứ hai hoặc thứ ba và/hoặc van (61), và chất keo 
tụ (24, 45, 78) được phun vào vùng của buồng thứ ba, sau đó nhũ tương ở áp suất khí 
quyển được khử khí và nhờ đó thu lại được nhũ tương đã khử khí trong thiết bị lọc hoặc 
lắng gạn. 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dòng bùn lỏng và bánh kếp bùn 

hữu cơ thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để xử lý liên tục dòng bùn lỏng và bánh 

kếp bùn hữu cơ thu được từ phương pháp này. Sau việc bổ sung tùy chọn chất khoáng 
dạng hạt vào dòng bùn (5) được phun ở tốc độ q vào tháp không khí ở áp suất vượt quá 
so với áp suất khí quyển, tháp không khí tuần hoàn ở tốc độ Q > 5q trong buồng (2, 4) 
kéo dài qua chiều dài L theo trục dọc (3), để tạo ra tầng lỏng, trong đó bùn được tạo sol 
khí, giữa phía trên ống cấp không khí phun bùn và bình thoát hoặc ống dẫn phía dưới 
tầng lỏng tạo ra, ống hoặc bình chứa ở áp suất khí quyển hoặc về cơ bản là áp suất khí 
quyển, và chất keo tụ (21) được đưa liên tục phía dưới buồng vào tầng lỏng để đông tụ 
chất hữu cơ trước khi phần rắn đã thu theo cách này được tách ra khỏi phần lỏng, bởi 
vậy phần rắn tạo ra được khử mùi. 
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(54) Phương pháp và thiết bị xử lý và điều hòa bùn lỏng và bánh 

bùn hữu cơ thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị (1) để xử lý và điều hòa bùn lỏng (2), và 

bánh bùn hữu cơ thu được bằng phương pháp này, trong đó nhũ tương thứ nhất (14) của 
bùn được tạo ra trong thùng đựng (5, 6) cấp ở tốc độ dòng thứ nhất Q (m3/giờ), do tác 
động của bùn với không khí (13) phun vào thùng chứa ở tốc độ Q' (Nm3/giờ), với Q' > 
5Q, trong vùng thứ nhất (8) có thể tích nhỏ hơn 0,05 m3 để tạo ra nhũ tương thứ nhất 
(14), sau đó nhũ tương được chuyển vào vùng thứ hai (16) của thùng chứa kéo dài qua 
chiều dài cụ thể thứ nhất L1, và sau đó được xả qua một bộ phận gây giảm áp suất (18) 

trong buồng (19) kéo dài qua chiều dài cụ thể thứ hai L2. ít nhất một chất keo tụ (22) 
được phun, để thu nhũ tương đông tụ thứ hai (23) với ít nhất được khử khí một phần. 
Chất huyền phù trong nhũ tương thứ hai (23) thu được theo cách này sau đó được lọc 
hoặc lắng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để nhận và xử lý tin nhắn dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để nhận và xử lý tin nhắn dữ liệu, phương pháp này 
bao gồm bước: lưu trữ ít nhất một khóa mã hóa; nhận tin nhắn dữ liệu, tin nhắn dữ liệu 
bao gồm tin nhắn được mã hóa và mã xác thực tin nhắn, mã xác thực tin nhắn được tạo 
ra sử dụng ít nhất một phần tin nhắn được mã hóa; tạo ra mã xác thực tham chiếu sử 
dụng ít nhất một phần tin nhắn được mã hóa được bao gồm trong tin nhắn dữ liệu nhận 
được; kiểm tra tin nhắn dữ liệu nhận được dựa trên việc kiểm tra mã xác thực tin nhắn 
được bao gồm trong tin nhắn dữ liệu nhận được so với mã xác thực tham chiếu được tạo 
ra; và giải mã tin nhắn được mã hóa được bao gồm trong tin nhắn dữ liệu nhận được sử 
dụng khóa mã hóa được lưu trữ để thu nhận tin nhắn được giãi mã. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dạng bột trên cơ sở silic oxit dùng để hàn gốm và 

phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng bột trên cơ sở silic oxit dùng để hàn gốm, cụ thể là 

bằng cách hàn nổi, chứa: 
- 10 đến 90% pha gồm các hạt silic chứa ít nhất 80% khối lượng cristobalit và chứa tối 
đa 15% khối lượng triđymit, tính theo tảng khối lượng của chế phẩm này, 
- 90 đến 10% khối lượng các chất phụ gia thông thường tạo pha liên 
kết, tính theo tổng khối lượng của chế phẩm này, các hạt silic nêu trên có d50 nằm trong 

khoảng từ 350 đến 800 μm, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 400 đến 500 μm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm dạng bột trên cơ sở 
silic oxit. 
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(21) 1-2016-02352 (51) 7 B63B  1/06,  35/08 

(22) 22.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/FI2014/051046       22.12.2014 (87) WO2015/092154 25.06.2015 
(30) 20136314         20.12.2013     FI 
(71) AKER ARCTIC TECHNOLOGY INC.  (FI) 

Merenkulkijankatu 6, FI-00980 Helsinki, Finland 
(72) SUOJANEN, Reko-Antti  (FI), MATTSSON, Tom  (FI), HAMBERG, Karl (đã qua 

đời) (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tàu phá băng và phương pháp vận hành tàu phá băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu phá băng bao gồm thân tàu có đáy (2), phần mũi (3) và phần 
đuôi (4). Phần mũi (3) bao gồm phần mũi trên nghiêng về phía trước (31), phần mũi 
dưới hình quả lê (33), và phần mũi trung gian (32). Tàu được thiết kế với mực nước cơ 
sở (W1), mực nước đóng băng trên (W3) và mực nước đóng băng dưới (W2). Để cải 
thiện khả năng phá băng của tàu, bề mặt trên của phần mũi dưới hình quả lê (33) được 
bố trí ở tại hoặc ở gần của mặt nước khi tàu hoạt động ở mực nước cơ sở (W1) của tàu. 
Khi tàu hoạt động ở mực nước đóng băng dưới (W2) mặt dưới của phần mũi dưới hình 
quả lê (33) được bố trí để đi vào mặt nước. Khi tàu hoạt động ở mực nước đóng băng 
trên (W3) phần mũi trên nghiêng về phía trước (31) được bố trí để đi vào mặt nước. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp vận hành tàu phá băng. 
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(11) 49181 
(21) 1-2016-02353 (51) 7 A61K  9/00, A61M  15/00, A61K  

31/167,  31/40, B65D  83/54, A61K  
31/573,  31/54 

(22) 23.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/079259     23.12.2014 (87) WO2015/101576 09.07.2015 
(30) 13199784.3          30.12.2013      EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  (IT) 

Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) BONELLI, Sauro (IT), COPELLI, Diego (IT), DAGLI ALBERI, Massimiliano (IT), 

USBERTI, Francesca (IT), ZAMBELLI, Enrico (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng dung dịch tạo khí dung được nén có tính ổn 

định chứa chế phẩm kết hợp của glycopyroni bromua và 
formoterol, bình tạo khí dung để sử dụng với dược phẩm này 
và phương pháp làm giảm lượng sản phẩm biến chất của dược 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng dung dịch tạo khí dung được dự định sử dụng với 
bình chứa định liều nén áp suất chứa glycopyroni bromua và formoterol hoặc muối của 
nó hoặc solvat của muối này, tùy ý kết hợp với một hoặc nhiều thành phần hoạt tính bổ 
sung, được làm ổn định bằng một lượng đã chọn của axit vô cơ và trong đó lượng sản 
phẩm biến chất N-(3-bromo)-[2-hydroxy-5-[1-hyđroxy-2-[1-(4-metoxyphenyl) propan-
2-ylamino]etyl] phenyl]formamit là thấp hơn lượng giới hạn khi được bảo quản trong 

các điều kiện lão hóa cấp tốc ở 25°C và độ ẩm tương đối (RH) 60% trong 6 tháng trong 
bình, bên trong bình này được phủ bằng nhựa chứa polyme etylen propylen flo hóa 
(FEP). Một hoặc nhiều thành phần hoạt tính tùy ý có thể là corticosteroit dạng xịt được 
chọn từ beclometason dipropionat, budesonit hoặc epime-22R của nó, ciclesonit, 
flunisolit, fluticason propionat, fluticason furoat, mometason furoat, v.v. Sáng chế cũng 
đề cập đến bình tạo khí dung để sử dụng với dược phẩm này và phương pháp làm giảm 
lượng sản phẩm biến chất của dược phẩm này. 
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(11) 49182 
(21) 1-2016-02354 (51) 7 A61K  9/00, A61M  15/00, A61K  

31/167,  31/40, B65D  83/54, A61K  
31/573 

(22) 23.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/079258     23.12.2014 (87) WO2015/101575 09.07.2015 
(30) 13199783.5          30.12.2013      EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  (IT) 

Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) BONELLI, Sauro (IT), COPELLI, Diego (IT), DAGLI ALBERI, Massimiliano (IT), 

USBERTI, Francesca (IT), ZAMBELLI, Enrico (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng dung dịch tạo khí dung được nén có tính ổn 

định chứa chế phẩm kết hợp của glycopyroni bromua và 
formoterol, bình tạo khí dung để sử dụng với dược phẩm này 
và phương pháp làm giảm lượng sản phẩm biến chất của dược 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế dề cập đến dược phẩm dạng dung dịch tạo khí dung được dự định sử dụng với 
bình chứa dịnh liều nén áp suất chứa glycopyroni bromua và formoterol hoặc muối của 
nó, tùy ý kết hợp với một hoặc nhiều thành phần hoạt tính bổ sung, được làm ổn định 
bằng một lượng đã chọn của axit khoáng và trong đó lượng của sản phẩm biến chất 
N-(3-hromo)-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[1-(4-metoxyphenyl)propan-2-ylamino]etyl] 
phenyl]formamit là thấp hơn lượng giới hạn, khi được bảo quản trong các điều kiện lão 
hóa cấp tốc ở 25oC và độ ẩm tương đối (RH) 60% trong ít nhất 6 tháng trong bình tạo 
khí dung dược trang bị van định lượng có ít nhất một miếng đệm bằng cao su butyl. Một 
hoặc nhiều thành phần hoạt tính tùy ý có thể là corticosteroit dạng xịt được chọn từ 
beclometason dipropionat, budesonit hoặc epime-22R của nó, ciclesomt, flunisolit, 
fluniason propionat, fluticason furoat, mometason furoat, v.v. Sáng chế cũng đề cập đến 
bình tạo khí dung để sử dụng với dược phẩm này và phương pháp làm giảm lượng sản 
phẩm biến chất của dược phẩm này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
221 

(11) 49183 
(21) 1-2016-02356 (51) 7 A23G  1/00,  1/10 

(22) 30.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/NL2014/050921     30.12.2014 (87) WO2015/108412 A1 23.07.2015 
(30) 2012088          15.01.2014      NL 
(71) CAOTECH BEHEER B.V.  (NL) 

Handelsweg 3, NL-1521 NH Wormerveer, Netherlands 
(72) HAMMINK, Jan  (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu đặc quánh và hệ thống máy 

nghiền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu đặc quánh bao gồm các thành phần 

chất rắn trong hệ thống máy nghiền, cụ thể là nguyên liệu béo với các thành phần chất 
rắn, hệ thống máy nghiền bao gồm một máy trộn (4) và một thiết bị nghiền (6). Phương 
pháp n�y bao gồm các bước: cấp nguyên liệu cần xử lý vào máy trộn (4), liên tục tuần 
hoàn nguyên liệu bằng thiết bị dịch chuyển từ máy trộn thông qua đường ống cấp (5) tới 
thiết bị nghiền (6) và thông qua đường ống hồi lưu (10) để quay trở về máy trộn nhằm 
giảm kích cỡ các thành phần chất rắn trong thiết bị nghiền; lấy từ hệ thống ít nhất một 
phần nguyên liệu đã xử lý thông qua đường ống nhánh (11) được lắp ở đường hồi lưu 
khi độ mịn đạt yêu cầu, cấp vào máy trộn nguyên liệu mới cần xử lý và ít nhất dịch 
chuyển một phần nguyên liệu mới trong thiết bị nghiền thông qua thiết bị dịch chuyển 
(7) và kết quả lấy ra được ít nhất một phần khác nguyên liệu đã xử lý từ hệ thống máy 
nghiền. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống máy nghiền. 
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(11) 49184 
(21) 1-2016-02360 (51) 7 A23N 5/03 

(22) 29.06.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(75) Võ Trọng Thi  (VN) 

206A, quốc lộ 22, ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 
(54) Trái dừa uống liền và phương pháp sản xuất trái dừa uống liền

  (57)     Sáng chế đề cập đến trái dừa uống liền, cơ cấu mở và phương pháp sản xuất trái dừa 
uống liền được phát triển qua nhiều thử nghiệm về cơ cấu mở và vị trí đặt cơ cấu mở. 
Các thử nghiệm được tiến hành trên nhiều trái dừa từ dừa non đến dừa già, khoan và cắt 
sọ dừa (1.1) ở tất cả các vị trí để đo chiều dày của sọ dừa (1.1). Qua đó nhận thấy rằng 
chỉ có đỉnh của sọ dừa (1.4) là nơi có chiều dày sọ dừa (1.1) lớn nhất và thích hợp nhất 
cho việc bố trí cơ cấu mở (7). Cơ cấu mở (7) được gắn với phần gỗ sọ dừa hình trụ (2) 
bằng chốt (6) nằm ngang. Chính việc bố trí cơ cấu như vậy giữ cho nước dừa (1.3) giữ 
được sự tinh khiết vốn có của nó.  
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(11) 49185 
(21) 1-2016-02371 (51) 7 A24D  1/14, A24F  1/30,  47/00, 

A61M  11/02,  11/08,  13/00,  15/06, 
B65D  83/14, A61M  15/00 

(22) 16.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/077920     16.12.2014 (87) WO2015/101479 09.07.2015 
(30) 13199892.4          31.12.2013      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) MIRONOV, Oleg  (CH), THORENS, Michel (CH), BATISTA, Rui Nuno  (PT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Viên nang dùng cho thiết bị tạo sol khí và hệ thống tạo sol 

khí bao gồm viên nang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang dùng cho thiết bị tạo sol khí, bao gồm: vỏ bao gồm đế và 

ít nhất một thành bên kéo dài từ đế, vỏ chứa nền tạo sol khí; và nắp được làm kín trên ít 
nhất một thành bên để tạo ra viên nang kín, trong đó, đế bao gồm hốc kéo dài vào trong 
vỏ dọc theo trục dọc để nhận bộ phận làm nóng của thiết bị tạo sol khí. Sáng chế còn đề 
cập đến hệ thống tạo sol khí bao gồm viên nang này.  
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(11) 49186 
(21) 1-2016-02385 (51) 7 A47C  27/00 

(22) 25.04.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/035408     25.04.2014 (87) WO2015/102663 09.07.2015 
(30) 14/143,246          30.12.2013      US 
(71) AXESS DIRECT, INC.  (US) 

7024 Pikeview Drive, Thomasville, North Carolina 27360, U.S.A. 
(72) OWENS, W., Neil (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thành phần tạo sức căng, tấm nệm có thể gập lại và phương 

pháp sử dụng tấm nệm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thành phần tạo chức năng có bộ phận tăng cứng đơn hướng cho tấm 

nệm có thể gập được được sử dụng cho giường ghế xô-fa có dạng hình cung, thuôn dài. 
Các khe bên dọc theo bộ phận này cho phép nó dễ dàng uốn cong khi có tải trọng đặt 
lên ở vị trí thẳng đứng. Khi bộ phận tăng cứng này ở vị trí lật ngược, tải trọng tác dụng 
lên làm cho các khe khép lại và bộ phận này được cứng lên. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
xuất phương pháp sử dụng tấm nệm có thể gập lại của giường ghế xô-fa 
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(11) 49187 
(21) 1-2016-02386 (51) 7 H01L  31/18,  31/0216,  31/0224 

(22) 29.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/095291     29.12.2014 (87) WO2015/101252 09.07.2015 
(30) 201310754194.X          31.12.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) EAST SUN RISING ENTERPRISE CORPORATION  (TW) 

7F.-2, No. 9, Sec.3, Zhonghua Rd., North Dist., Hsinchu City 30060, Taiwan 
(72) CHEN, Ting-Yu (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tế bào quang điện và tế bào quang điện 

được sản xuất theo phương pháp này 
  (57)     Phương pháp sản xuất tế bào quang điện, bao gồm việc tạo thành lát bán dẫn silic được 

tạo mẫu có khu vực được phủ và khu vực không được phủ, và tạo thành ít nhất một lớp 
điện cực ở khu vực không được phủ trong quá trình nhiệt độ thấp và tế bào quang điện 
được sản xuất theo phương pháp này. 
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(11) 49188 
(21) 1-2016-02387 (51) 7 C23C  28/00, B32B  15/01,  9/04, 

B65D  25/34, C25D  11/34,  5/12,  
5/26,  7/00,  9/08 

(22) 16.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/083205        16.12.2014 (87) WO2015/111328 30.07.2015 
(30) 2014-011324        24.01.2014    JP 

2014-216848        24.10.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) SHIGEKUNI Tomofumi (JP), SUZUKI Takeshi (JP), NAKAGAWA Yusuke (JP), 

OSHIMA Yasuhide (JP), SUTO Mikito (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm vật chứa và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm đồ chứa có vẻ bên ngoài ưu việt và phương pháp 

sản xuất tấm thép này. Tấm thép dùng làm đồ chứa theo sáng chế bao gồm: tấm thép mạ 
mà được tạo ra bằng cách phủ ít nhất một phần bề mặt của tấm thép bằng lớp mạ mà bao 
gồm ít nhất một lớp được chọn từ lớp Sn, lớp hợp kim Fe-Sn-Ni, và lớp hợp kim Fe-Sn; 
và màng phủ được bố trí trên bề mặt của tấm thép ở phía có lớp mạ nêu trên. Tấm thép 
dùng làm vật chứa này có màng thiếc oxit nằm giữa lóp mạ và màng phủ nêu trên, điện 
lượng cần cho sự khử thiếc oxit nằm trong khoảng từ 2,0 đến 5,0mC/cm2, màng phủ nêu 
trên chứa Ti và lượng bám dính tính theo Ti trên một mặt của tấm thép mạ nằm trong 
khoảng từ 2,5 đến 30,0mg/m2. 
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(11) 49189 
(21) 1-2016-02394 (51) 7 B23K  35/365,  35/30 

(22) 25.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/084438        25.12.2014 (87) WO2015/105011 A1 16.07.2015 
(30) 2014-001073         07.01.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 

(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 
2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 

(72) KITAGAWA, Yoshihiko (JP), KATANO, Yohei  (JP), KATAOKA, Akiyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Que hàn hồ quang được bọc hydro loại thấp  

  (57)     Sáng chế đề cập đến que hàn hồ quang được bọc loại hydro thấp mà có thể cải thiện tính 
chống hút ẩm mà không gây ra sự suy giảm tính cố định của chất phủ gây cháy và đặc 
tính xử lý hàn. Sáng chế đề cập đến que hàn hồ quang được bọc loại hydro thấp, trong 
đó dây lõi thép được phủ bằng chất phủ gây cháy, chất phủ gây cháy này chứa: cacbonat 
kim loại (về mặt CO2): 8 đến 25% khối lượng, florua kim loại (về mặt F): 2 đến 15% 

khối lượng, ít nhất một trong TiO2, zro2 Và Al2o3: 2 đến 10% khối lượng tổng, SiO2: 3 
đến 12% khối lượng, Si: 1 đến 7% khối lượng, Mn: 1 đến 8% khối lượng, hợp chất Li 
(về mặt Li): 0,03 đến 0,7% khối lượng, và ít nhất một hợp chất Na (về mặt Na) và hợp 
chất K (về mặt K): 1,0 đến 3,5% khối lượng tổng, với lượng còn lại là Fe và các tạp chất 
khó tránh khỏi, trong đó chất chất trợ dung phủ chứa các thành phần thỏa mãn biểu thức 
(1) dưới đây, và trong đó tỷ lệ phủ là nằm trong khoảng từ 22 đến 45% khối lượng.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng tóc chứa rượu benzylic làm chất bảo quản 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng tóc chứa rượu béo có 8 đến 22 nguyên tử cacbon 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,4 đến 8% trọng lượng, chất hoạt động bề mặt cation 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2% trọng lượng, nước và trong đó chế phẩm này 
có Draw Mass nằm trong khoảng từ 1 đến 250g, khác biệt ở chỗ, chế phẩm này chứa 
rượu benzylic với lượng nằm trong khoảng từ 0,001 đến 0,5% trọng lượng. 
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POLSON, Andrew (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể và thể tiếp hợp miễn dịch kháng CD33 

  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể và thể tiếp hợp miễn dịch kháng CD33, phương pháp sản 
xuất kháng thể và dược phẩm chứa kháng thể và thể tiếp hợp này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyroliđinon, chế phẩm diệt cỏ chứa nó và phương 

pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, bao gồm tất cả các chất đồng phần lập thể, 

N-oxit, và các muối của chúng:  
 

 1 
 
trong đó Rl, R2, R3, R4, R5, R6, Ql, Q2, Yl, và Y2 là như được xác định trong phần mô tả. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức 1 và phương pháp 
phòng trừ thực vật không mong muốn bao gồm bước cho thực vật không mong muốn 
hoặc môi trường của nó tiếp xúc với lượng hữu hiệu của hợp chất hoặc chế phẩm theo 
sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dung dịch nước ziricon clorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dung dịch nước ziricon clorua có tốc độ phân 
hủy cát ziricon cao hơn và lượng tạp chất ít hơn so với các phương pháp thông thường, 
phương pháp sản xuất dung dịch nước ziricon clorua theo sáng chế bao gồm các bước: 

bước 1 nghiền cát ziricon đến đường kính hạt trung bình là 10 μm hoặc nhỏ hơn; bước 2 
bổ sung hợp chất chứa natri vào cát ziricon đã được nghiền để thu được hỗn hợp; bước 3 

nung hỗn hợp ở thùng sắt ở nhiệt độ 400°C hoặc thấp hơn để thu được sản phẩm phân 
hủy; bước 4 nung sản phẩm phân hủy trong thùng thép không gỉ ở nhiệt độ nằm trong 

khoảng từ 400 đến 1.100°C để thu được sản phẩm nung; bước 5 phân tán sản phẩm nung 
trong nước để điều chế huyền phù, và rửa sản phẩm nung bằng nước trong khi điều 

chỉnh nhiệt độ của huyền phù đến 70°C hoặc thấp hơn để tạo ra bánh đã được rửa bằng 
nước; bước 6 rửa bánh thu được bằng axit clohyđric có độ pH nằm trong khoảng từ 1 
đến 6 để thu được ziricon hydrat; và bước 7 hòa tan ziricon hydrat trong axit clohyđric, 
và sau đó loại bỏ các thành phần không hòa tan để thu được dung dịch muối. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép và phương pháp sản xuất thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép có thành phần hoá học chứa các thành phần sau, tính theo % 
khối lượng: C: 0,050-0,40%, Si: 0,50-3,0%; Mn: 3,0- 8,0%; Al hoà tan: 0,001-3,0%; và 
có cấu trúc kim tương học chứa, tính theo % thể tích, austenit: 10-40%, austenit này có 
hàm lượng C trung bình là 0,30-0,60% khối lượng và cấu trúc kim tương học của thép 
này có cấu trúc đồng đều mà trị số thu được bằng cách lấy trị số độ cứng Vicker cao 
nhất trừ đi trị số độ cứng Vicker thấp nhất của thép này là 30 hoặc thấp hơn. Thép này 
có độ bền kéo nằm trong khoảng từ 900 đến 1800MPa. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất thép này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất etynyl-imidazolin-2,4-dion làm chất điều biến thụ thể 

glutamat hướng chuyển hóa kiểu phụ 4 (MGLUR4) và dược phẩm 
chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

  
 

trong đó: 
Y là C-R1’; 
R1' là hydro hoặc halogen; 
R1 là hydro hoặc halogen; 
R2 là hydro, alkyl thấp hoặc phenyl; 
R4 là hydro hoặc alkyl thấp; 
hoặc R2 và R4 có thể cùng với các nguyên tử tương ứng mà chúng gắn vào tạo ra các 
vòng sau: 

 

 
 

R5 là hydro hoặc alkyl thấp; và nếu R2 và R4 tạo ra vòng như trên, thì R5 là hydro; hoặc 
R4 và R5 có thể cùng với nguyên tử C mà chúng gắn vào tạo ra vòng heteroxycloalkyl; 
R3 là phenyl hoặc pyridinyl, trong đó nguyên tử N trong nhóm pyridinyl có thể nằm ở 
các vị trí khác nhau; 
hoặc muối dược dụng hoặc muối cộng axit, hỗn hợp triệt quang, hoặc chất đồng phân 
đối ảnh và/hoặc chất đồng phân quang học tương ứng của nó và/hoặc chất đồng phân 
lập thể của nó. 
Hợp chất theo sáng chế có thể được sử dụng để điều trị bệnh Parkinson, bệnh lo âu, 
chứng nôn, rối loạn xung lực cưỡng bức, bệnh tự kỷ, bảo vệ thần kinh, bệnh ung thư, 
chứng trầm cảm và bệnh đái tháo đường typ 2. 
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(54) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định khẩn cấp 

  (57)     Hệ thống hỗ trợ ra quyết định khẩn cấp bao gồm bộ quản lý thông tin (43) có thể tạo dữ 
liệu hiển thị trên cơ sở thông tin khẩn cấp và chia sẻ thông tin khẩn cấp qua mạng; bộ 
hiển thị (47) hiển thị các dữ liệu hiển thị được tạo bởi bộ quản lý thông tin (43); bộ điều 
khiển (46) chuyển đổi giữa các dữ liệu hiển thị được hiển thị trên bộ hiển thị (47); và cơ 
sở dữ liệu (44) được cấu hình để lưu trữ dữ liệu hiển thị được tạo bởi bộ quản lý thông 
tin (43). Việc ra quyết định được hỗ trợ hiệu quả thông qua việc chỉ thu thập thông tin 
cần thiết tại nhiều địa điểm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý, thiết bị tạo ảnh điện và hộp lắp tháo ra được với 

cụm chính của thiết bị tạo ảnh điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xử lý lắp tháo ra được với cụm chính của thiết bị tạo ảnh điện, 

bao gồm trống nhạy quang quay được; con lăn hiện ảnh có khả năng quay được tạo kết 
cấu để hiện ảnh tạo ra trên trống, con lăn hiện ảnh có khả năng tiếp xúc với và tách khỏi 
trống; phần tiếp nhận lực đẩy được tạo kết cấu để tiếp nhận, từ bộ phận đẩy phía cụm 
chính, lực đẩy để tách con lăn hiện ảnh ra khỏi trống; bộ phận truyền động phía hộp có 
khả năng ăn khớp với bộ phận truyền động phía cụm chính và được tạo kết cấu để tiếp 
nhận, từ bộ phận truyền động phía cụm chính, lực quay để quay con lăn hiện ảnh; và bộ 
phận nhả có khả năng đẩy bộ phận truyền động phía hộp nhờ lực đẩy tiếp nhận bởi phần 
tiếp nhận lực đẩy để nhả bộ phận truyền động phía hộp từ bộ phận truyền động phía 
cụm chính. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn ở cây nho 

và cây trồng lâu năm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn tiền nảy mầm 

và hậu nảy mầm ở cây nho và cây trồng lâu năm nhờ sử dụng hợp chất 4-amino-3-clo-6-
(4-clo-2-flo-3-metoxyphenyl)pyridin-2-carboxylic (halauxifen) hoặc axit 4-amino-3-clo-
5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-metoxyphenyl)pyridin-2-carboxylic hoặc este hoặc muối nông 
dụng của chúng. 
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(72) KNATT Kevin (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy làm nước đá và phương pháp điều khiển máy làm nước đá 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy làm nước đá để làm nước đá trong chu trình làm lạnh, máy làm 

nước đá này có máy nén (12) có tốc độ biến thiên, bộ ngưng tụ (14), và dàn bay hơi 
(20), trong đó máy nén (12) có tốc độ biến thiên, bộ ngưng tụ (14), và dàn bay hơi (20) 
được nối thông chất lưu bởi một hoặc nhiều đường ống dẫn môi chất lạnh. Máy làm 
nước đá này còn có đĩa băng (60) được nối nhiệt với dàn bay hơi (20), máy bơm nước 
(62), cơ cấu cảm biến để nhận biết trạng thái của chu trình làm lạnh, và bộ điều khiển 
được làm thích hợp để điều khiển tốc độ của máy nén (12) có tốc độ biến thiên dựa trên 
trạng thái đã được nhận biết của chu trình làm lạnh. Máy làm nước đá này có thể còn có 
quạt (15) của bộ ngưng tụ có tốc độ biến thiên mà có thể được điều khiển bằng bộ điều 
khiển dựa trên trạng thái đã được nhận biết của chu trình làm lạnh. Ngoài ra, máy bơm 
nước (62) có thể là máy bơm nước có tốc độ biến thiên mà có thể được điều khiển bằng 
bộ điều khiển dựa trên trạng thái đã được nhận biết của chu trình làm lạnh. 
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(11) 49200 
(21) 1-2016-02514 (51) 7 B32B  21/14,  21/02, B27D  1/06, 

B44C  5/04 
(22) 09.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/SE2015/050007    09.01.2015 (87) WO2015/105455 A1 16.07.2015 
(30) 1450023-5         10.01.2014     SE 

1450552-3         12.05.2014     SE 
1451154-7         29.09.2014     SE 

(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 
Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 

(72) Goran ZIEGLER (SE), Darko PERVAN  (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tấm xây dựng và phương pháp sản xuất tấm xây dựng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm xây dựng với lớp bề mặt (1) bao gồm lớp gỗ dán (veneer), lõi 
gốc sợi gỗ (2) và lớp phụ (3) giữa lớp bề mặt (1) và lõi (2). Lớp phụ (3) bao gồm các sợi 
gỗ (4) và chất kết dính (5). Lớp bề mặt (1) có các phần bề mặt (6) bao gồm vật liệu từ 
lớp phụ (3). Các phần bề mặt (6) bao gồm vật liệu từ lớp phụ (3) kéo dài vào trong lớp 
gỗ dán. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm xây dựng bao gồm các bước: (i) 
phủ bột sợi gỗ và chất kết dính trên lõi gốc sợi gỗ (2), để thu được lớp phụ (3); (ii) phủ 
lớp gỗ dán, bao gồm các lỗ xuyên qua lớp gỗ dán này, trên lớp phụ (3); và (iii) tác dụng 
nhiệt và lực ép để dính lớp gỗ dán, lớp phụ (3) và lõi gốc sợi gỗ (2) với nhau, trong đó 
một phần của bột sợi gỗ và chất kết dính được ép vào trong các lỗ. 
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(11) 49201 
(21) 1-2016-02519 (51) 7 A61K  39/395,  31/704, C07K  16/22, 

A61P  35/00 
(22) 09.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2015/050306    09.01.2015 (87) WO2015/104360 16.07.2015 
(30) 14305034.2         10.01.2014      EP 
(71) NETRIS PHARMA  (FR) 

28 rue Laennec Centre LÐon BÐrard, F-69008 Lyon, France 
(72) DELCROS, Jean-Guy (FR), DEAN, Yann (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit phân lập được, kháng thể gắn kết với netrin-1 và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit phân lập có epitop tuyến tính hoặc hầu như là tuyến tính 

trên netrin-1 có thể tương ứng với vùng gắn kết đặc hiệu của netrin-1 với thụ thể, cụ thể 
là nhóm UNC5, đặc biệt là UNC5B và UNC5A, hoặc theo cách khác tương ứng với 
vùng nằm gần vùng gắn kết đặc hiệu của netrin-1 với thụ thể mà khi gắn kết với kháng 
thể sẽ ngăn cản quá trình tương tác netrin-1/thụ thể. Việc xác định epitop tuyến tính này 
cho phép tạo ra kháng thể gắn kết với netrin-1 và cản trở quá trình tương tác netrin-1/thụ 
thể, nhờ đó gây chết theo chương trình hoặc gây chết tế bào khối u biểu hiện hoặc biểu 
hiện quá mức netrin-1 và ít nhất một thụ thể netrin-1, do trên thực tế quá trình tương tác 
này ức chế netrin-1 gán kết với thụ thể và quá trình multime hóa thụ thể này. Sáng chế 
còn đề cập đến kháng thể đơn dòng của chuột hướng đích epitop này và các dạng được 
làm giống như của người khác nhau của nó, và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(11) 49202 
(21) 1-2016-02520 (51) 7 H04N  5/225, G03B  15/00,  17/00, 

H04N  5/265,  5/272 
(22) 05.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/006110        05.12.2014 (87) WO2015/098006 02.07.2015 
(30) 2013-267155         25.12.2013      JP 

2014-210839         15.10.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2016 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 1468501, Japan 
(72) Yasufumi Oyama (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh, phương pháp điều khiển thiết bị tạo ảnh, 

phương pháp điều khiển thiết bị điều khiển hiển thị, phương 
pháp điều khiển thiết bị ghi và vật ghi dữ liệu máy tính đọc 
được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh (100) gồm khối tạo ảnh thứ nhất (13), khối tạo ảnh 
thứ hai (103) được tạo cấu hình để tạo ảnh đối tượng theo hướng ngược lại từ khối tạo 
ảnh thứ nhất, khối dò (44) được tạo cấu hình để dò hướng của thiết bị tạo ảnh, và khối 
điều khiển (50) được tạo cấu hình để thực hiện điều khiển để hiển thị ảnh được chụp bởi 
khối tạo ảnh thứ nhất và ảnh được chụp bởi khối tạo ảnh thứ hai trên khối hiển thị (28) 
theo cách đồng thời. Khối điều khiển thực hiện điều khiển sao cho ảnh được chụp bởi 
khối tạo ảnh thứ hai được hiển thị sau khi được quay nếu khối dò dò thấy hướng của 
thiết bị tạo ảnh là hướng định trước, trong trường hợp trong đó ảnh được chụp bởi khối 
tạo ảnh thứ hai được hiển thị cùng với ảnh được chụp bởi khối tạo ảnh thứ nhất mà 
không bị đảo bằng phép ảnh gương. 
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(22) 08.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2015/010675     08.01.2015 (87) WO2015/106010 A1 16.07.2015 
(30) 61/925,907          10.01.2014      US 

14/590,501          06.01.2015      US 
(75) 1. STRYKER, ROBERT  (US) 

1180 East Mahogany Lane, Crownsville, Maryland 21032, United States of America 
2. DIXON, EDWARD  (US) 
10504 Baltimore National Pike, Ellicott City, Maryland 21042, United States of 
America 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống chế biến động vật vỏ giáp có hạn sử 

dụng kéo dài  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để chế biến tôm và loài động vật vỏ giáp 

khác. Các phương án của hệ thống và phương pháp được bộc lộ tạo ra sản phẩm động 
vật vỏ giáp có hạn sử dụng bảo quản lạnh kéo dài hơn so với sản phẩm được chế biến 
theo các phương pháp thông thường, và sản phẩm động vật vỏ giáp giữ được các chất 
lượng cảm quan như thớ thịt, hương vị và mùi tốt hơn so với sản phẩm được chế biến 
theo các phương pháp hiện có. 
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(11) 49204 
(21) 1-2016-02547 (51) 7 C07D  401/14,  413/14,  471/14,  

491/107, A61K  31/506,  31/5377,  
31/541, A61P  7/00,  9/00,  17/02 

(22) 16.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/077862   16.12.2014 (87) WO2015/091414 25.06.2015 
(30) 13198385.0        19.12.2013     EP 

14192877.0        12.11.2014     EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) BECKER-PELSTER, Eva Maria (DE), BUCHGRABER, Philipp (AT), 

BUCHMULLER, Anja (DE), ENGEL, Karen (DE), GEISS, Volker (DE), GOLLER, 
Andreas (DE), HIMMEL, Herbert (DE), KAST, Raimund (DE), KNORR, Andreas 
(DE), LANG, Dieter (DE), REDLICH, Gorden (DE), SCHMECK, Carsten (DE), 
TINEL, Hanna (PL), WUNDER, Frank (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất piperidinyl-tetrahydroquinolin được thế, quy trình 

điều chế và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperidinyl-tetrahydroquinolin được thế, quy trình điều 

chế và thuốc chứa các hợp chất này. Các hợp chất và thuốc theo sáng chế hữu dụng để 
điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh, đặc biệt là để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh 
biến chứng mạch máu nhỏ do đái tháo đường, bệnh áp xe đầu chi do đái tháo dường, 
đặc biệt là để thúc đẩy quá trình làm lành vết thương của bệnh loét chân do đái tháo 
đường, chứng suy tim do đái tháo đường, các rối loạn tiểu động mạch vành do đái tháo 
đường, các rối loạn tim mạch và ngoại biên, các rối loạn huyết khối tắc mạch và chứng 
thiếu máu cục bộ, chứng rối loạn tuần hoàn ngoại biên, hiện tượng Raynaud, hội chứng 
CREST, chứng rối loạn vi tuần hoàn, chứng khập khiễng không liên tục, và bệnh lý thần 
kinh tự động và ngoại biên. 
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(72) HAYASHI Koutarou (JP), SEKI Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận dập nóng và phương pháp sản xuất bộ phận dập nóng 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đập nóng có thành phần hoá học định trước và có cấu trúc 

kim tương học chứa austenit với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 40% diện tích và 

trong đó tổng chỉ số mật độ của các hạt austenit và mactensit là 1,0 hạt/àm2 hoặc cao 
hơn và có độ bền kéo nằm trong khoảng từ 900 đến 1800MPa. Ngoài ra, sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận này. 
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(11) 49206 
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C21D  9/00, C22C  38/58 
(22) 06.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/050019         06.01.2014 (87) WO2015/102048 A1 09.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) HAYASHI Koutarou (JP), NISHIBATA Toshinobu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận dập nóng và phương pháp sản xuất bộ phận dập nóng 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận dập nóng chứa thành phần hóa học định trước và có cấu 

trúc kim loại, trong đó tính theo % diện tích, ferit nằm trong khoảng từ 10% đến 90%, 
ferit không tái kết tinh nằm trong khoảng từ 0% đến 2,0%, mactensit nằm trong khoảng 
từ 10% đến 90% với tổng phần diện tích của ferit và mactensit nằm trong khoảng từ 

90% đến 100% và đường kính hạt trung bình của ferit nằm trong khoảng từ 0,5μm đến 

5,0μm, và có độ bền kéo nằm trong khoảng từ 900MPa đến 1800MPa. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận dập nóng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
245 

(11) 49207 
(21) 1-2016-02582 (51) 7 C08F  110/06,  4/651,  4/655,  4/656 

(22) 19.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/078797   19.12.2014 (87) WO2015/091983 25.06.2015 
(30) 13199173.9        20.12.2013     EP 

14170833.9        02.06.2014     EP 
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(72) ZUIDEVELD, Martin Alexander (NL), BATINAS-GEURTS, Aurora Alexandra (RO), 
BUKATOV, Gennadii Dimitrievich (RU), SERGEEV, Sergei Andreevich (RU), 
ZAKHAROV, Vladimir Aleksandrovich (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình điều chế tiền chất xúc tác, tiền chất xúc tác thu 

được từ quy trình này, chế phẩm xúc tác chứa tiền chất xúc 
tác này để polyme hóa olefin, quy trình điều chế polyolefin, 
polyolefin thu được từ quy trình này và polyme đồng nhất 
polypropylen    

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế tiền chất xúc tác thích hợp để điều chế chế phẩm 
xúc tác để polyme hóa olefin. Sáng chế cũng đề cập đến tiền chất xúc tác thu được hoặc 
có thể thu được bằng quy trình này. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm xúc tác chứa tiền 
chất xúc tác để polyme hóa olefin. Sáng chế cũng đề cập đến việc sử dụng benzamit làm 
chất hoạt hóa trong điều chế tiền chất xúc tác loại Ziegler-Natta trên nền. Sáng chế còn 
đề cập đến quy trình điều chế polyolefin. Sáng chế cũng đề cập đến polyolefin và 
polyme đồng nhất polypropylen.  
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(71) UNILEVER N.V.  (NL) 
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(72) BATCHELOR Stephen Norman (GB), ELLSON Karen Jane (GB), HUSSEY Ian James 

(GB), NAGARAJU Mrudula (IN), SAWBRIDGE Gareth John (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng bao gồm bước trộn 
cùng với khuấy trong ít nhất 5 phút với sự có mặt của ít nhất 30% trọng lượng nước 
được clo hóa, chất hoạt động bề mặt với lượng từ 5 đến 50% trọng lượng, thành phần bổ 
sung với lượng từ 0 đến 20% trọng lượng, ở nhiệt độ nước từ 18 đến 500C; sau đó bổ 
sung một hoặc nhiều thuốc nhuộm tạo độ bóng. 
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(11) 49209 
(21) 1-2016-02596 (51) 7 H01P  1/18, H01Q  3/36 

(22) 12.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/FI2014/050988        12.12.2014 (87) WO2015/092127 25.06.2015 
(30) 14/136,752        20.12.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) REIHA, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ dịch pha lập trình được với mạng giàn có tụ điều hưởng 

được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị gồm có các sản phẩm chương trình máy 

tính, được bố trí để dịch chuyển pha lập trình được. Theo một số phương án làm ví dụ, 
thiết bị được đề xuất. Thiết bị có thể có đường truyền gồm nhiều đoạn; và các chuyển 
mạch được ghép nối với các đoạn, trong đó các chuyển mạch kích hoạt một hoặc nhiều 
đoạn để thay đổi sự dịch pha được tạo ra bởi đường truyền, và trong đó các chuyển 
mạch cấu thành kiểu ghép nối giữa một hoặc nhiều đoạn để thay đổi trở kháng được tạo 
ra bởi đường truyền. Các thiết bị, hệ thống, phương pháp và vật dụng liên quan cũng 
được mô tả. 
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(11) 49210 
(21) 1-2016-02597 (51) 7 C09J  179/08,  7/02,  11/04,  11/06,  

163/00, H01L  21/60 
(22) 09.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/050483      09.01.2015 (87) WO2015/107990 23.07.2015 
(30) 2014-004843         15.01.2014      JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.   (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) ODA, Takuro (JP), KANAMORI, Daisuke (JP), NONAKA, Toshihisa  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm kết dính, màng kết dính, đế chíp được cung cấp chế 

phẩm kết dính, thiết bị bán dẫn và phương pháp sản xuất thiết 
bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính có độ bền tốt ở tình trạng nứt gãy, và là chế 
phẩm kết dính có đặc trưng là chứa polyimit (A), hợp chất epoxy đa chức (B), chất đóng 
rắn epoxy (C), và hạt vô cơ (D), tỷ lệ của polyimit (A) trong thành phần hữu cơ không 
bay hơi lớn hơn hoặc bằng 3,0% trọng lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 30% trọng lượng, tỷ 
lệ của chất đóng rắn epoxy (C) trong thành phần hữu cơ không bay hơi lớn hơn hoặc 
bằng 0,5% trọng lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 10% trọng lượng, và T/M lớn hơn hoặc 
bằng 400 và nhỏ hơn hoặc bằng 8000, trong đó T là tổng lượng gam của thành phần hữu 
cơ không bay hơi, và M là lượng mol của các nhóm epoxy trong thành phần hữu cơ 
không bay hơi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng kết dính chứa chế phẩm kết dính, đế chíp được 
cung cấp chế phẩm kết dính, thiết bị bán dẫn và phương pháp sản xuất thiết bị này. 
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(11) 49211 
(21) 1-2016-02601 (51) 7 C09D  167/08, C08J  7/04 

(22) 14.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/065629    14.11.2014 (87) WO2015/108612 23.07.2015 
(30) 14/155,397         15.01.2014     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) BOWMAN, Mark P. (US), CONLEY, Carole A. (US), SCHWENDEMAN, Irina G. 

(US), HIBBERT, Mercy M. (AU) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ nhiệt rắn, hệ thống phủ bao gồm chế phẩm này, 

nền được phủ bằng chế phẩm này và phương pháp bảo vệ nền 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ nhiệt rắn chứa polyeste polyme được điều chế từ hỗn 
hợp phản ứng bao gồm thành phần polyaxit và thành phần polyol chứa lignin. Các gốc 
của lignin được kết hợp thành mạch chính của polyeste polyme. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống phủ bao gồm chế phẩm phủ này và nền 
được phủ ít nhất một phần bằng chế phẩm phủ này, và phương pháp bảo vệ nền khỏi sự 
ăn mòn. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
250 

(11) 49212 
(21) 1-2016-02618 (51) 7 B28C  7/14, B01F  15/02, B28B  1/30

(22) 17.11.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/080360        17.11.2014 (87) WO2015/093209 A1 25.06.2015 
(30) 2013-259915        17.12.2013     JP 
(71) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.  (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005 Japan 
(72) KAWAMURA, Toshiaki (JP), NANBA, Kazuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trộn, phương pháp trộn, thiết bị và phương pháp sản 

xuất tấm thạch cao nhẹ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trộn (10) bao gồm vùng trộn (10a) để điều chế vữa thạch 

cao (3), bộ phận xả vữa (4) để xả vữa từ vùng trộn, và lỗ cấp (60) để cấp bọt (M) hoặc 
tác nhân tạo bọt vào vữa trong vùng trộn và/hoặc bộ phận xả vữa dưới tác dụng của áp 
lực. Vữa mà có bọt được trộn trong đó, được cấp vào dây chuyền sản xuất (1) để đúc 
các tấm thạch cao hoặc các tấm nền thạch cao. Lỗ cấp (60) được tạo ra có phần phân bố 
(62, 64, 65) chia miền phun (61, 61') thành nhiều lỗ (63) để phun một cách đồng thời 
bọt hoặc tác nhân tạo bọt vào vữa. Theo sáng chế, trạng thái dòng chảy của bọt hoặc tác 
nhân tạo bọt mà được phun vào vữa thạch cao có thể được làm ổn định, và lượng bọt 
hoặc tác nhân tạo bọt tương đối lớn có thể được phân tán đều hoặc được đồng nhất 
trong vữa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp trộn vữa thạch cao, thiết bị và phương 
pháp sản xuất tấm thạch cao nhẹ. 

 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
251 

(11) 49213 
(21) 1-2016-02628 (51) 7 C12N  1/21,  15/52, C12P  7/16 

(22) 16.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/012428    16.12.2014 (87) WO2015/093831 A1 25.06.2015 
(30) 10-2013-0156802         16.12.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2016 
(71) GS CALTEX CORPORATION  (KR) 

508 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-985, Republic of Korea 
(72) YANG, Taek-Ho (KR) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Vi sinh vật tái tổ hợp có khả năng sản xuất D(-) 2,3-butandiol 

gia tăng và phương pháp sản xuất D(-) 2,3-butandiol bằng cách 
sử dụng vi sinh vật này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật tái tổ hợp dùng để sản xuất D(-) 2,3-butandiol, trong đó 
gen mã hóa enzym để chuyển hóa axetoin thành D(-) 2,3-butandiol được đưa vào trong 
vi sinh vật có con đường chuyển hóa axetoin thành 2,3-butandiol. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sản xuất D(-) 2,3-butandiol bằng cách sử dụng vi sinh vật 
tái tổ hợp này. 

  

 Fig1 
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Fig.2 

 
 

  
Fig.3 
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Fig.6 
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(11) 49214 
(21) 1-2016-02632 (51) 7 H04W  28/18 

(22) 29.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/095352     29.12.2014 (87) WO2015/096821 02.07.2015 
(30) 61/921,168          27.12.2013      US 

14/582,951          24.12.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) AU, Kelvin Kar Kin (CA), ZHANG, Liqing (CA), MA, Jianglei (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cho cơ cấu đồng tồn tại TTI thích ứng, thành phần 

mạng hỗ trợ cơ cấu đồng tồn tại TTI thích ứng và thiết bị 
người dùng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp cung cấp cơ cấu cho phép đồng tồn tại TTI 
(transmission time interval, khoảng thời gian truyền) thích ứng ở các hệ thống tế bào 
LTE (Long Term Evolution, tiến hóa dài hạn) và 5G (fifth generation, thế hệ thứ năm). 
Theo phương án thực hiện, phương pháp cho cơ cấu đồng tồn tại TTI thích ứng gồm 
phân phối, bởi bộ điều khiển mạng, TTI LTE ở băng thông thứ nhất. Băng thông thứ 
nhất nhỏ hơn băng thông hệ thống khả dụng và được tập trung quanh tần số sóng mang 
ở tâm của băng thông hệ thống khả dụng. Phương pháp còn gồm phát quảng bá băng 
thông thứ nhất trong các tin nhắn thông tin hệ thống, phân phối các TTI thích ứng trong 
băng thông hệ thống khả dụng ngoài băng thông thứ nhất, và phát quảng bá thông tin 
phân vùng băng thông TTI thích ứng đến các thiết bị đầu cuối có khả năng TTI thích 
ứng. 
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(11) 49215 
(21) 1-2016-02640 (51) 7 H04W  48/20,  12/06, H04B  5/00 

(22) 20.12.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2013/090125    20.12.2013 (87) WO2015/089831 A1 25.06.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2016 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) XU, Jianhua (CN), SUN, Rui (CN), CHEN, Xiaochen (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truy cập không dây, phương tiện nhớ máy tính và 

thiết bị đầu cuối 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống truy cập không dây, trong đó 

phương pháp bao gồm các bước: đọc, bởi thiết bị đầu cuối, thông tin điểm truy cập được 
lưu trong thẻ giao tiếp tầm ngắn bên ngoài; và thu, bởi thiết bị đầu cuối, một đoạn thông 
tin điểm truy cập đích theo thông tin điểm truy cập được đọc, và thành lập, theo thông 
tin điểm truy cập đích, kết nối không dây với điểm truy cập mà chứa thông tin điểm truy 
cập đích. Việc thực hiện sáng chế có thể tránh được các thao tác cho phép tìm kiếm 
điểm truy cập bằng tay và nhập mật khẩu bằng tay bởi người dùng, sao cho hiệu suất 
trong việc truy cập điểm truy cập có thể được cải thiện hiệu quả. 
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(11) 49216 
(21) 1-2016-02648 (51) 7 H05B  3/34, A61M  15/06, A24F  

47/00 
(22) 15.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/077827    15.12.2014 (87) WO2015/117701 13.08.2015 
(30) 14154554.1         10.02.2014    EP 

14154553.3         10.02.2014    EP 
14154552.5         10.02.2014    EP 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) BATISTA, Rui (PT), WIDMER, Jean-Marc (CH), POULSEN, Jens Ulrik (DK) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cụm bộ phận làm nóng thấm chất lỏng dùng cho hệ thống tạo 

sol khí, phương pháp lắp bộ phận làm nóng thấm chất lỏng 
dùng cho hệ thống tạo sol khí và hệ thống tạo sol khí bao 
gồm cụm bộ phận này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm bộ phận làm nóng thấm chất lỏng dùng cho các hệ thống tạo 
sol khí bao gồm nền có lỗ qua nền, tổ hợp sợi dây tóc dẫn điện gần như phẳng được bố 
trí qua lỗ, và phương tiện kẹp cố định cơ học tổ hợp sợi dây tóc vào nền. Phương tiện 
kẹp có tính dẫn điện và hoạt động như các tiếp điểm điện để tạo ra dòng điện làm nóng 
qua tổ hợp sợi dây tóc. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp lắp bộ phận làm nóng 
thấm chất lỏng và hệ thống tạo sol khí bao gồm cụm bộ phận này. 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
257 

(11) 49217 
(21) 1-2016-02655 (51) 7 B26B  3/06 

(22) 16.04.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/057809    16.04.2014 (87) WO2015/000615 A1 08.01.2015 
(30) 13175344.4         05.07.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2016 
(71) PALLEA AB  (SE) 

C/o Springfeldt, Sjotullsgatan 4, 722 10 Vasteras, Sweden 
(72) Mikael Swartling (SE) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị thao tác bằng tay dùng để nâng và dịch chuyển các 

tấm kê hàng 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến thiết bị thao tác bàng tay dùng để nâng và dịch chuyển các tấm 

kê hàng. Thiết bị bao gồm kết cấu khung gồm có chạc thứ nhất và thứ hai (1, 2) nhô ra 
phía trước từ kết cấu khung, mỗi chạc có mặt trên (6) được làm thích ứng để tiếp xúc với 
tấm kê hàng, tay cầm (7) được nối với kết cấu khung để tác động lực từ tay lên kết cấu 
khung, các chi tiết đỡ (8a-d) được nối với kết cấu khung để đỡ kết cấu khung từ mặt đất, 
và nhánh thứ nhất (3) có đầu trên được nối hoạt động được với tay cầm và đầu dưới được 
nối với chạc thứ nhất để tạo thành bộ phận khung thứ nhất (10), và nhánh thứ hai (4) có 
đầu trên được nối hoạt động được với tay cầm và đầu dưới được nối với chạc thứ hai để 
tạo thành bộ phận khung thứ hai (12). Mỗi trong số các bộ phận khung thứ nhất và thứ 
hai được bố trí có thể quay quanh một trục song song với trục dọc (L1, L2) của chạc 
tương ứng sao cho kết cấu khung được phép xoay giữa vị trí thứ nhất để vận chuyển tấm 
kê hàng và vị trí thứ hai để định vị các chạc bên dưới tấm kê hàng, và các chạc và các 
chi tiết đỡ được thiết kế sao cho khoảng cách theo phương thẳng đứng (h1, h2) giữa điểm 
cao nhất của mặt trên của các chạc và điểm thấp nhất của các chi tiết đỡ tương ứng là 
ngắn hơn ở vị trí thứ hai so với ở vị trí thứ nhất, và nhờ đó chạc và chi tiết đỡ của mỗi bộ 
phận khung tạo thành đòn bẩy để nâng và hạ tấm kê hàng. 
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7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) GRESSET, Nicolas (FR), BRUNEL, Loic  (FR), SANO, Hiroyasu (JP), SUZUKI, 

Kazumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác định các tài nguyên tần số và 

thời gian 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để xác định các tài nguyên tần số và thời gian được sử 

dụng để thực hiện các sự truyền dẫn trong mạng truyền thông không dây, các sự truyền 
dẫn được thực hiện nhờ các tài nguyên tần số và thời gian của mạng truyền thông không 
dây theo sự biểu diễn lưới ban đầu, thiết bị thứ nhất thực hiện các bước: thu nhận các 
nhóm của các tài nguyên tần số và thời gian của mạng truyền thông không dây để tạo 
nên lưới được vẽ lại; phân phối các tài nguyên tần số và thời gian theo lưới được vẽ lại 
và tới tiêu chí nhảy tần; và cung cấp đại diện thông tin truyền tín hiệu của các tài 
nguyên tần số và thời gian mà đã được phân phối theo lưới được vẽ lại. Để xác định các 
tài nguyên tần số và thời gian nào của lưới ban đầu được sử dụng để thực hiện các sự 
truyền dẫn nêu trên, thiết bị thứ hai thực hiện các bước: thu nhận thông tin truyền tín 
hiệu để xác định các tài nguyên tần số và thời gian mà đã được phân phối theo lưới được 
vẽ lại; và ứng dụng mặt nạ mô hình định trước lên trên các tài nguyên tần số và thời gian 
được xác định mà đã được phân phối theo lưới được vẽ lại. 
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YEH, Vince (CA) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất [1,2,4]triazolo[1,5-A]pyrimidin có tác dụng làm chất ức 

chế proteasom nguyên sinh động vật và dược phẩm chứa hợp 
chất này để điều trị các bệnh do ký sinh trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức A: 
 

   
 
 hoặc muối dược dụng của nó, chất hỗ biến, hoặc chất đồng phân lập thể, của nó, trong 

đó các nhóm thế là như được xác định trong phần mô tả. Ngoài ra sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) Dennis WONG (US), Horst KRUPP (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm tạo ngọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo ngọt chứa xyloza, rượu đường và phần chiết từ tảo 
nâu ở dạng rắn, tốt hơn là dạng bột hoặc dạng tinh thể. Rượu đường tốt hơn là erythritol 
và phần chiết từ tảo nâu tốt hơn là thu được từ Laminaria japonica. Chế phẩm tạo ngọt 

này còn có thể chứa một hoặc hỗn hợp của các vitamin, khoáng chất, chủng vi sinh vật 
lợi khuẩn khác và các chất chiết trên cơ sở thực vât khác. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
261 

(11) 49221 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp đo tốc độ làm khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo tốc độ làm khô và phương pháp đo tốc độ làm khô để cải 
thiện sự chính xác về việc đo tốc độ làm khô của vải, thậm chí trong mức dung sai cho 
phép ở trạng thái tiêu chuẩn. Thiết bị cung cấp nước (1) dính nước vào vải mẫu thí 
nghiệm (20). Giá đỡ (2) đỡ mẫu thí nghiệm (20) ở trạng thái trải ra, ổn định. Với mẫu 
thí nghiệm (20) dính nước được đỡ bởi giá đỡ (2), thiết bị đo khối lượng (3) đo liên tục 
khối lượng của mẫu thí nghiệm (20) và lưu mỗi kết quả đo khối lượng kết hợp với thời 
gian trôi qua tại thời điểm đo. Trong khi thiết bị đo khối lượng đang đo khối lượng của 
mẫu thí nghiệm (20), thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm (4) đo liên tục nhiệt độ và độ ẩm ở một 
vị trí nhất định đối với mẫu thí nghiệm (20) và lưu mỗi kết quả đo nhiệt độ và độ ẩm kết 
hợp với thời gian trôi tại thời điểm đo. Dựa vào nhiệt độ và độ ẩm đo bởi thiết bị đo 
nhiệt độ/độ ẩm (4), thiết bị chuẩn hóa nhiệt độ/độ ẩm (8) chuyển các thay đổi khối 
lượng đã đo bằng thiết bị đo khối lượng (3) thành các sự thay đổi khối lượng ở điều kiện 
nhiệt độ và độ ẩm định trước.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
262 

(11) 49222 
(21) 1-2016-02674 (51) 7 F16B  19/00,  21/06, A44B  17/00,  

99/00 
(22) 22.05.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/063620        22.05.2014 (87) WO2015/111234 30.07.2015 
(30) JP2014-009558        22.01.2014    JP 

PCT/JP2014/058048        24.03.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2016 
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3-9-7 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-city Osaka 550-0003 Japan 
(72) MURAI, Yuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận kẹp kiểu khớp sập 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận kẹp chắc chắn kiểu khớp sập có thân dạng bị bao (10) và 
thân dạng bao (20) có thể được gài với nhau nhờ lực ép nhỏ theo cách sao cho trạng thái 
gài có thể được duy trì mà không bị phá hỏng ngay cả khi lực kéo được tác động. Thân 
dạng bị bao có phần nhô gài (14) có trục bị bao (15) vuông góc với phần đế bị bao (13) 
và gờ (16) nằm ở đầu của trục bị bao (15) với phần hẹp (17) mà đường kính của nó nhỏ 
hơn đường kính của gờ (16) giữa chúng. Thân dạng bao (20) có trục bao (24) vuông góc 
với phần đế bao (23) và có đường kính lớn hơn đường kính của gờ (16). Lỗ trục (25) 
phần nhô gài (14) có thể được đưa vào trong đó và có miệng trên bề mặt ngoài (22) được 
tạo trên trục bao (24). Lỗ trục (25) có bề mặt có bậc (26), tạo cho đường kính lỗ trục 
(25) nhỏ hơn đường kính của gờ (16) khiến cho phần hẹp (17) có thể được gài, và 
khoảng trống lắp (27) mà gờ (16) có thể được lắp vừa trong đó. Hơn nữa, các rãnh chia 
(28) được tạo ra sao cho phần trong khoảng từ phần đế bao (23) đến phần trục bao (24) 
qua bề mặt có bậc (26) được chia thành ít nhất hai phần dọc theo lỗ trục (25), và vì vậy, 
biến dạng đàn hồi của bề mặt có bậc đã chia (26) có thể được dùng để gài giữa thân 
dạng bị bao (10) và thân dạng bao (20). 
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(72) LI, Bingzhao  (CN), YANG, Xiaodong  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị người dùng và phương pháp đo mức độ giảm thiểu công 

việc kiểm thử bằng cách chạy xe được ghi nhật kí 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng (User Equipment - UE), thiết bị mạng, và 

phương pháp đo mức độ giảm thiểu công việc kiểm thử bằng cách chạy xe 
(Minimization of Drive Test - MDT) được ghi nhật kí. UE này bao gồm: khối nhận, 
được tạo cấu hình để nhận thông tin cấu hình giảm thiểu công việc kiểm thử bằng cách 
chạy xe MDT được ghi nhật kí; khối xác định, được tạo cấu hình để xác định, theo 
thông tin cấu hình MDT được ghi nhật kí mà khối nhận nhận được, nhóm dịch vụ phát 
đa điểm/phát quảng bá đa phương tiện (Multimedia Broadcast Multicast Service - 
MBMS) được dùng để kích hoạt công việc đo MDT được ghi nhật kí và thông số đo 
được dùng để thực hiện công việc đo MDT được ghi nhật kí; khối đo, được tạo cấu hình 
để thực hiện công việc đo MDT được ghi nhật kí dựa trên thông số đo này khi khối xác 
định xác định được rằng MBMS mà được dùng để kích hoạt công việc đo MDT được ghi 
nhật kí là đang được nhận, trong đó MBMS được dùng để kích hoạt công việc đo MDT 
được ghi nhật kí này thuộc về nhóm MBMS được dùng để kích hoạt công việc đo MDT 
được ghi nhật kí, Theo các phương án của sáng chế, nhóm MBMS, mà được dùng để 
kích hoạt công việc đo MDT được ghi nhật kí, và thông số đo, mà được dùng để thực 
hiện công việc đo MDT được ghi nhật kí này, được xác định theo thông tin cấu hình 
MDT được ghi nhật kí, và công việc đo MDT được ghi nhật kí được thực hiện dựa trên 
thông số đo này nếu xác định được rằng MBMS, mà được dùng để kích hoạt công việc 
đo MDT được ghi nhật kí, là đang được nhận, nhờ đó thực hiện công việc đo MDT được 
ghi nhật kí này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước bao gồm bước xử lý kỵ khí sử dụng quy 
trình xử lý kỵ khí nước thải chứa chất hữu cơ bằng bùn hoạt tính tách màng và bước tách 
màng nước thải sau khi xử lý kỵ khí, phương pháp này còn bao gồm: bước cô đặc để 
làm cô đặc nước đã qua xử lý kỵ khí bằng cách mang nước đã qua xử lý kỵ khí được tạo 
thành từ bước xử lý kỵ khí vào dung dịch hòa tan, trong đó nước từ nước đã qua xử lý kỵ 
khí được tạo thành để thẩm thấu vào dung dịch hòa tan thông qua màng bán thấm nhờ 
áp suất thẩm thấu; và bước tái chế muối để tái chế muối từ nước đã qua xử lý kỵ khí 
được cô đặc trong bước cô đặc. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị xử lý nước. 
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(54) Thiết bị đầu cuối người dùng và phương pháp để làm thích ứng 

thiết bị đầu cuối người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối người dùng (1, 1’) bao gồm cụm anten thứ nhất và 

thứ hai (2, 2’; 3) và cụm chuỗi rađio thứ nhất và thứ hai (4, 5). Cụm anten thứ nhất (2) 
bao gồm ít nhất là phần tử anten thứ nhất (6, 7; 16) và cổng anten thứ nhất và thứ hai (8, 
9). Cụm anten thứ hai (3) bao gồm các cổng anten thứ ba và thứ tư (10, 11), phần tử 
anten được phân cực thứ nhất (12) được bố trí để truyền và/hoặc nhận các tín hiệu theo 
hướng phân cực thứ nhất (P1) qua cổng anten thứ ba (10) và phần tử anten được phân 
cực thứ hai (13) đưọc bố trí để truyền và/hoặc nhận các tín hiệu theo hướng phân cực thứ 
hai (P2) qua cổng anten thứ tư (11). Các hướng phân cực (P1, P2) này trục giao tương hỗ 
theo ít nhất là một hướng. Thiết bị chuyển mạch thứ nhất (14) được bố trí để nối cụm 
chuỗi radio thứ nhất (4) với cổng anten thứ nhất hoặc thứ ba (8, 10), và thiết bị chuyển 
mạch thứ hai (15) được bố trí để nối cụm chuỗi rađio thứ hai (5) với cổng anten thứ hai 
hoặc thứ tư (9, 11). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tương ứng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
266 

(11) 49226 
(21) 1-2016-02702 (51) 7 A01G  31/00,  7/00,  9/02,  9/24,  

31/04,  31/06, F24F  7/06 
(22) 15.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/050863        15.01.2015 (87) WO2015/111487 A1 30.07.2015 
(30) 2014-011886        24.01.2014     JP 

2014-011888        24.01.2014     JP 
2014-011885        24.01.2014     JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2016 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, Japan
(72) MIYABE, Haruyasu (JP), MURAOKA, Tatsuo (JP), SATOH, Akihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống ươm trồng thủy canh, phương pháp ươm trồng thủy 

canh và thiết bị ươm trồng cây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống ươm trồng thủy canh, phương pháp ươm trồng thủy canh, 

phương pháp ươm trồng cây và thiết bị ươm trồng cây (1) thích hợp để ươm trồng các 
cây trồng. 
Hệ thống này gồm: thiết bị ươm trồng cây thứ nhất (1A) để ươm trồng thủy canh các 
cây trồng bằng phân bón lỏng thứ nhất; đường cấp thứ nhất được bố trí cho thiết bị ươm 
trồng cây thứ nhất (1A), đường cấp thứ nhất cung cấp phân bón lỏng thứ nhất; thiết bị 
ươm trồng cây thứ hai (1B) để ươm trồng thủy canh các cây trồng bằng phân bón lỏng 
thứ hai có các thành phần khác với phân bón lỏng thứ nhất; đường cấp thứ hai được bố 
trí cho thiết bị ươm trồng cây thứ hai (1B), đường cấp thứ hai cung cấp phân bón lỏng 
thứ hai; và các khay ươm trồng (4) trong đó các cây trồng được đặt, các khay ươm trồng 
(4) có thể vận chuyển được giữa thiết bị ươm trồng cây thứ nhất (1A) và thiết bị ươm 
trồng cây thứ hai (1B). 
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(11) 49227 
(21) 1-2016-02707 (51) 7 C07D  519/00,  405/04,  403/04, 

A61K  31/407,  31/4162,  31/4375 
(22) 06.02.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2015/052492     06.02.2015 (87) WO2015/118097 13.08.2015 
(30) PA 2014 00069          07.02.2014      DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) KEHLER, Jan (DK), RASMUSSEN, Lars, Kyhn (DK), LANGGARD, Morten (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hexahyđrofuropyrol dùng làm chất ức chế 

phosphodiesteraza 1 (PDE1) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất hexahyđrofuropyrol dùng làm chất ức chế 

phosphodiesteraza 1 (PDE1) để điều trị rối loạn thoái hóa thần kinh và rối loạn tâm thần. 
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(11) 49228 
(21) 1-2016-02709 (51) 7 B01D  11/00 

(22) 20.05.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/038694     20.05.2014 (87) WO2015/099826 A1 02.07.2015 
(30) 14/141,509          27.12.2013      US 
(71) ELIAZ THERAPEUTICS, INC.  (US) 

P.O. Box 1917, Sebastopol, CA 95473, United States of America 
(72) ELIAZ, Isaac (US) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thiết bị tách huyết tương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách huyết tương bao gồm cột (1008) hoặc cơ cấu kiểu 
dòng khác mà trong đó huyết tương chảy qua sau khi tách huyết tương ra khỏi các hợp 
phần tế bào như các tế bào máu, tiểu cầu và các hợp phần tương tự. Cột này chứa gốc, 
như kháng thể chẳng hạn, có khả năng gắn kết chọn lọc với galectin-3. Bằng cách loại 
bỏ galectin-3 ra khỏi dòng máu của động vật có vú ở mức ít nhất 10%, có thể cải thiện 
liệu pháp điều trị bệnh viêm, ức chế quá trình tạo thể xơ hoá, làm giảm sự tiến triển của 
bệnh ung thư, và tăng cường khả năng điều trị các bệnh ung thư khác nhau. Thiết bị này 
có thể được chế tạo với nhiều cột để loại bỏ các thành phần khác nhau, trong đó bao 
gồm cột có khả năng loại bỏ chọn lọc galectin-3 ra khỏi huyết tương. Các chất khác có 
thể được bổ sung vào huyết tương trước khi được phối hợp lại với các hợp phần tế bào 
của máu, và trước khi đưa dòng máu đã được phối họp trở lại bệnh nhân. 
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(11) 49229 
(21) 1-2016-02710 (51) 7 B23H 7/28 

(22) 21.07.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2016 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung (VN) 
(54) Máy tạo hình ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy tạo hình ba chiều, và quy trình sử dụng máy này để tạo ra các vật 
thể có hình dạng cho trước, từ một phôi, hoạt động dựa trên việc cắt bỏ những phần vật 
liệu thừa từ phôi bằng sự va đập của các hạt cứng nhỏ trong chất lỏng ở các vị trí trên bề 
mặt phôi có sự hội tụ của sóng siêu âm. Máy tạo hình ba chiều có thành phần chính là 
mảng nhiều phần tử phát siêu âm, có thể điều khiển lệch pha giữa từng phần tử một cách 
tùy ý, để hội tụ sóng siêu âm phát ra từ mảng này đến một điểm tùy ý nằm trong một 
phôi đặt tiếp xúc bên trên mảng này. Chất lỏng có chứa các hạt cứng nhỏ được đặt trên 
bề mặt phôi và có thể chảy vào các khe đã được khoan cắt trên phôi, đóng vai trò 
chuyển hóa năng lượng siêu âm tại điểm hội tụ sóng siêu âm thành sự dao động của các 
hạt cứng nhỏ, va đập vào bề mặt phôi và bào mòn chúng ở vị trí mong muốn, do đó tạo 
ra hình dạng mong muốn của vật thể từ phôi, Máy tạo hình ba chiều được đề xuất, và 
quy trình sử dụng máy này, hoàn toàn không sử dụng cơ cấu chuyển động, do đó loại bỏ 
sự mài mòn và giảm chất lượng theo thời gian do các cơ cấu chuyển động gây ra, đồng 
thời cho phép khoan cắt và tạo hình cả những vật thể có khoang rỗng hoặc có hình dạng 
phức tạp, mà mũi khoan thông thường không dễ dàng tiếp cận tới. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
270 

(11) 49230 
(21) 1-2016-02718 (51) 7 C22B  3/00,  11/00,  30/00 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(71) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  (VN) 

Km13, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Đức Quý (VN), Phạm Đức Cường  (VN), Phạm Đức Thắng (VN), Đào Duy Anh  

(VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Quy trình chế biến quặng đa kim antimon-vàng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế biến quặng đa kim antimon-vàng, trong đó quy trình 
này bao gồm bước tuyển quặng antimon từ quặng nguyên khai thành quặng tinh 
antimon, bước chế biến antimon từ quặng tinh antimon và bước xử lý thu hồi vàng từ 
bùn dương cực chứa vàng và kim loại có ích.  
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(11) 49231 
(21) 1-2016-02719 (51) 7 C07D  401/14,  231/38, A01N  43/56

(22) 30.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2014/079440 30.12.2014 (87) WO2015/101622 09.07.2015 
(30) 14150153.6      03.01.2014 EP 
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBM  (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) SCHWARZ, Hans-Georg (DE), MAUE, Michael (DE), ILG, Kerstin (DE), 

GORGENS, Ulrich (DE), TURBERG, Andreas (DE), HORSTMANN, Sebastian (DE), 
KOBBERLING, Johannes (DE), LINDNER, Niels (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyrazolylheteroarylamit làm thuốc trừ sâu, dược 

phẩm chứa hợp chất này, quy trình sản xuất chế phẩm bảo vệ 
thực vật từ các hợp chất này và phương pháp phòng trừ sinh 
vật gây hại sử dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế, ngoài những nội dung khác, đề cập đến hợp chất pyrazolylheteloarylamit có 
công thức chung (I)  

 

  
 

trong đó mỗi gốc A1-A3 ...Q, Rl và Z1-Z3 là như được xác định trong phần mô tả. Cũng 
được đề xuất là quy trình điều chế hợp chất có công thức (I). Các hợp chất theo sáng chế 
đặc biệt thích hợp để kiểm soát côn trùng, nhện và giun tròn trong nông nghiệp và ngoại 
ký sinh trùng trong thuốc thú y. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
theo sáng chế quy trình sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật từ hợp chất này và phương 
pháp phòng trừ sinh vật gây hại sử dụng hợp chất này.   
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(11) 49232 
(21) 1-2016-02723 (51) 7 G02B  5/30, B32B  7/02 

(22) 19.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/083672        19.12.2014 (87) WO2015/098734 A1 02.07.2015 
(30) 2013-269552        26.12.2013     JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) KUNAI, Yuichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lớp phân cực, tấm phân cực và màng ép phân cực bao gồm lớp 

kính phân cực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp phân cực có hệ số hấp thụ lớn nhất ở các bước sóng từ 280 đến 

320 nm là nhỏ hơn hoặc bằng 0,70. Tấm phân cực bao gồm lớp phân cực và màng bảo 
vệ được bố trí trên lớp phân cực với lớp chất kết dính là sản phẩm được hóa cứng của 
chất kết dính truyền sáng được bố trí ở giữa. Màng ép phân cực bao gồm màng nền và 
lớp phân cực được bố trí trên mỗi mặt đối diện của màng nền. 
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(11) 49233 
(21) 1-2016-02734 (51) 7 A61K  31/47,  31/473,  9/08,  47/30 

(22) 22.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/012644    22.12.2014 (87) WO2015/099381 02.07.2015 
(30) 10-2013-0161890         23.12.2013     KR 

10-2014-0186039         22.12.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(71) SAMYANG BIOPHARMACEUTICALS CORPORATION  (KR) 

31 Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul 110-725, Republic of Korea 
(72) YOON, Hye-Jeong (KR), LEE, Sang-Jun (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa palonosetron 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa palonoselron có độ ổn định được cải thiện, phương 
pháp bào chế dược phẩm này, và gói đựng dược phẩm này. 
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(11) 49234 
(21) 1-2016-02757 (51) 7 A23K  1/18,  1/00, A01K  31/00 

(22) 23.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/012771     23.12.2014 (87) WO2015/099434 02.07.2015 
(30) 10-2013-0162041          24.12.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2016 
(75) 1. LEE, YOUNGHWAN  (KR) 

696, Haeannam-ro, Gilsang-myeon Ganghwa-gun Incheon 417-842, Republic of Korea 
2. JANG, HYOJUN  (KR) 
Millenium APT 102-702, 10, Munhwa-ro Paju-si Gyeonggi-do 413-826, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra trứng chứa các hạt vàng cỡ nano bằng 

cách sử dụng nước chứa các hạt vàng cỡ nano 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra trứng chứa các hạt vàng cỡ nano bằng cách sử 

dụng nước chứa các hạt vàng cỡ nano, và cụ thể hơn, là phương pháp tạo ra trứng chứa 
các hạt vàng cỡ nano bằng cách sử dụng nước chứa các hạt vàng cỡ nano, trong đó các 
hạt vàng được mài mòn nhờ áp lực nước cao, và nước phun được lưu trữ với nhau, và 
nước lưu trữ được cung cấp dưới dạng nước uống cho gà mái được nuôi nhốt trong 
chuồng, theo đó cho phép trứng được đẻ bởi gà mái được nuôi nhốt chứa các hạt vàng cỡ 
nano. Phương pháp tạo ra trứng chứa các hạt vàng cỡ nano bằng cách sử dụng nước chứa 
các hạt vàng cỡ nano của sáng chế bao gồm; bước thứ nhất là cho gà mái ăn bằng nước 
chứa các hạt vàng cỡ nano; và bước thứ hai là tạo ra trứng nhờ gà mái, trong đó trứng 

được tạo ra chứa 0,50μg/kg vàng. 
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(11) 49235 
(21) 1-2016-02759 (51) 7 A63B  53/00 

(22) 14.10.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/009643    14.10.2014 (87) WO2015/111822 30.07.2015 
(30) 10-2014-0007114         21.01.2014     KR 

10-2014-0135695         08.10.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2016 
(75) KWANG-YOUNG PARK  (KR) 

70-6, Bongmu-ro 153beon-gil, Namsa-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
Republic of KOREA 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Gậy đẩy bóng gôn kiểu vung phía bên cho phép ngắm và theo 

dõi bóng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới gậy đẩy để sử dụng khi thực hiện cú vung gậy và đẩy bóng bên cạnh 

quả bóng gôn trong khi nhìn về phía trước và duy trì theo dõi quỹ đạo di chuyển của quả 
bóng gôn. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới gậy đẩy bóng gôn kiểu vung phía bên cho 
phép ngắm và theo dõi bóng, nhờ đó gôn thủ đứng ở đúng vị trí mà người này đã kiểm 
tra trước đó trạng thái cỏ vùng lỗ gôn và khoảng cách, và thực hành các cú vung gậy 
trong khi kiểm tra đường đánh bóng tưởng tượng ước lượng được của quả bóng gôn, và 
thực hiện cú đẩy quả bóng gôn ở phía bên của quả bóng tương tự như khi chơi Bowling 
trong khi duy trì theo dõi quả bóng gôn, nhờ đó giảm bớt các lỗi đẩy bóng hoặc đánh 
bóng sai hướng do các sai khác về hướng quan sát phụ thuộc vào tư thế đẩy bóng và cải 
thiện chuyển động thẳng của quả bóng gôn khi đẩy bóng. 
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(11) 49236 
(21) 1-2016-02764 (51) 7 H04B  7/06 

(22) 22.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/071056    22.01.2014 (87) WO2015/109448 30.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Lei (CN), WU, Ye (CN), QIAO, Deli (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, nút mạng, và phương pháp xử lý thông 

tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin, nút mạng, và phương pháp xử lý thông tin.  

Thiết bị xử lý thông tin này có thể bao gồm môđun biến đổi Fourier ngược nhanh 
(Inverse Fast Fourier Transform - IFFT), m«®un tiền mã hoá, và m«®un xác định. 
Môđun IFFT được tạo cấu hình để thực hiện riêng rẽ tiến trình IFPT đối với N luồng dữ 
liệu miền tần số để thu được N luồng dữ liệu miền thời gian, trong đó N là số nguyên 
dương. Môđun tiền mã hoá được tạo cấu hình để thực hiện tiến trình tiền mã hoá đối với 
N luồng dữ liệu miền thời gian để thu được kết quả tiến trình tiền mã hoá. Môđun xác 
định được tạo cấu hình để xác định, theo kết quả tiến trình tiền mã hoá, kí hiệu  ghép 
kênh phân chia theo tần số trực gian (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - 
OFDM) mà cần được gửi qua mỗi ăng ten trong số M ăng ten.   
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(11) 49237 
(21) 1-2016-02794 (51) 7 G07D  11/00 

(22) 06.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2015/070164     06.01.2015 (87) WO2015/106645 23.07.2015 
(30) 201410020452.6         16.01.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2016 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) ZHANG, Tao (CN), CHEN, Weibin (CN), SUN, Zhiqiang (CN), Wang, Canjie (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu bảo quản tiền tạm thời và phương pháp cải thiện khả 

năng bảo quản của tang quay 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu bảo quản tiền tạm thời bao gồm bộ cảm biến thứ nhất, bộ 

cảm biến thứ hai, tang quay bảo quản, tang quay băng, băng cuộn có hai đầu lần lượt 
được cố định trên tang quay bảo quản và tang quay băng và có khả năng cuộn vào, nhả 
ra và quấn giữa tang quay bảo quản và tang quay băng, đường dẫn di chuyển, môtơ điện 
thứ nhất, môtơ điện thứ hai, môtơ điện thứ ba và bộ vi điều khiển. Bộ vi điều khiển điều 
khiển môtơ điện thứ nhất, môtơ điện thứ hai và môtơ điện thứ ba. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập tới phương pháp cải thiện khả năng bảo quản của tang quay. 
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(11) 49238 
(21) 1-2016-02799 (51) 7 B28C  7/04, B01F  5/04,  15/04, 

B28B  19/00, B28C  5/06 
(22) 13.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2015/011154    13.01.2015 (87) WO2015/108851 23.07.2015 
(30) 61/927,881         15.01.2014     US 

14/527,417         29.10.2014     US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) WITTBOLD, James (US), CARRAZCO, Luis  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu nạp bọt, hệ thống trộn và phân phối vữa dạng xi măng, 

và phương pháp chuẩn bị sản phẩm dạng xi măng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu nạp bọt (301, 701) bao gồm thân nạp bọt (305, 605) và các 

ống lót cửa nạp thứ nhất và thứ hai (100, 400; 200, 500). Thân nạp bọt (305, 605) xác 
định đường dẫn vữa (310, 610) và đường dẫn cửa (315, 615) có lỗ cửa (317, 617) nối 
thông chất lưu với đường dẫn vữa (310, 610). Các ống lót cửa nạp thứ nhất và thứ hai 
(100, 400; 200, 500) lần lượt xác định các đường dẫn bọt thứ nhất và thứ hai (115, 415; 

215, 515) lần lượt có các kích thước lỗ thứ nhất và thứ hai (ỉ1, ỉ4; ỉ3, ỉ4, ỉ5) khác 

nhau. Các ống lót cửa nạp thứ nhất và thứ hai (100, 400; 200, 500) được làm thích ứng 
để tháo lắp được vào thân nạp bọt (305, 605) sao cho đường dẫn bọt (115, 415; 215, 
515) nối thông chất lưu với đường dẫn vữa (310, 610) qua lỗ cửa (317, 617) của đường 

dẫn cửa (315, 615). ống lót cửa nạp (100, 400) có thể được thay thế bằng một ống lót 
cửa nạp khác (200, 500) để dễ dàng thay đổi áp suất của bọt đang di chuyển qua ống lót 
cửa nạp (100, 400; 200, 500) và nạp vào vữa dạng xi măng đang di chuyển qua đường 
dẫn vữa (310, 610).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống trộn và phân phối vữa dạng xi măng, và 
phương pháp chuẩn bị sản phẩm dạng xi măng. 
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(11) 49239 
(21) 1-2016-02808 (51) 7 C10G  11/18 

(22) 20.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/051347        20.01.2015 (87) WO2015/111566 30.07.2015 
(30) 2014-011632        24.01.2014     JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

1-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 
(72) ONO, Hideki (JP), OHUCHI, Tai (JP), IWAMA, Marie (JP), ISHIZUKA, Tatsushi (JP)
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình crackinh xúc tác tầng sôi dầu nặng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình crackinh xúc tác tầng sôi dầu nặng bằng cách cho dầu 
tiếp xúc với chất xúc tác ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian ngắn để tạo ra olefin nhẹ 
như propylen và buten. Quy trình theo sáng chế bao gồm bước cho dầu nặng tiếp xúc 
với chất xúc tác bao gồm chất xúc tác crackinh xúc tác tầng sôi làm thành phần cấu tạo 
của nó, với tỷ lệ trọng lượng (Wmat/Wusy) của trọng lượng nền hoạt tính (Wmat) trên 
trọng lượng zeolit loại Y siêu ổn định (Wusy) nằm trong khoảng từ 0 đến 0,3, trong các 
điều kiện mà ở đó, nhiệt độ đầu ra của khu vực phản ứng nằm trong khoảng từ 580 đến 

630°C, tỷ lệ chất xúc tác/dầu nằm trong khoảng từ 15 đến 40 trọng lượng/trọng lượng và 
thời gian lưu trú của hydrocacbon trong khu vực phản ứng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 
1,0 giây. 
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(11) 49240 
(21) 1-2016-02814 (51) 7 H04W  24/04 

(22) 21.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/071007      21.01.2014 (87) WO2015/109443 30.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) LIU, Jianning  (CN), ZHU, Lei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý lỗi dịch vụ mạng, hệ thống quản lý dịch vụ, 

và môđun quản lý hệ thống 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý lỗi dịch vụ mạng bao gồm: sau khi SMS (hệ thống 

quản lý dịch vụ - service management system) dò thấy rằng dữ liệu hiệu năng hoạt động 
của VNF (virtual network function chức năng mạng ảo) là bất thường, gửi thông tin yêu 
cầu liên kết dịch vụ mạng đến môđun quản lý hệ thống, trong đó thông tin yêu cầu liên 
kết dịch vụ mạng được dùng bởi môdun quản lý hệ thống để truy vấn lỗi và phản hồi 
đáp ứng liên kết dịch vụ mạng đến SMS; thực hiện, bởi SMS, chẩn đoán lỗi theo đáp ứng 
liên kết lỗi dịch vụ mạng và dữ liệu hiệu năng hoạt động của VNF, để thu thập báo cáo 
chẩn đoán lỗi dịch vụ mạng; và gửi báo cáo chẩn đoán lỗi dịch vụ mạng đến môđun 
quản lý hệ thống, trong đó báo cáo chẩn đoán lỗi dịch vụ mạng được dùng bởi môđun 
quản lý hệ thống để thực hiện khôi phục lỗi. Theo cách này, việc xử lý lỗi dịch vụ mạng 

được triển khai trong môi trường NFW (Network Function Virtualization - ảo hóa chức 
năng mạng) 
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(11) 49241 
(21) 1-2016-02821 (51) 7 E02D  5/56 

(22) 07.02.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/052941         07.02.2014 (87) WO2015/118666 A1 13.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan 
(72) ICHIKAWA, Kazuomi (JP), HAYASHI, Masahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cọc ống thép dạng xoắn ốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc ống thép dạng xoắn ốc được tạo kết cấu bằng cách gắn nối 
nhiều tấm thép (20a và 20b), được tạo hình bằng cách chia tấm thép tròn có đường kính 
ngoài lớn hon so với đường kính của ống thép hình trụ (10) thành dạng có hình quạt, 
dọc theo hướng chu vi của ống thép (10) ở góc so với hướng trực giao với hướng trục 
của ống thép (10) và có phần mở (23) ở vùng tâm của các tấm thép (20a và 20b) và bao 
gồm thành phần chống ăn mòn (25) nhô ra phía ngoài theo hướng bán kính ở phía đầu 
xa nhất của các tấm thép (20a và 20b). 
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(11) 49242 
(21) 1-2016-02822 (51) 7 E02D  5/56 

(22) 07.02.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/052935         07.02.2014 (87) WO2015/118665 A1 13.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) 1. JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

JFE Steel Corporation, 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, 
Japan 
2. CHIYODA GEOTECH CO., LTD.  (JP) 
940, Kamiko-machi, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 3300855 (JP) 

(72) ICHIKAWA, Kazuomi (JP), HAYASHI, Masahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cọc ống thép dạng xoắn ốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc ống thép dạng xoắn ốc bao gồm nhiều tấm thép (20a) và (20b) 
được kết nối vào ống thép hình trụ (10) dọc theo chu vi của ống thép (10) theo cách 
nghiêng đi so với hướng vuông góc với hướng trục của ống thép (10), các tấm thép (20a) 
và (20b) được tạo thành cơ bản có dạng quạt bằng cách chia phần tấm thép tròn có 
đường kính lớn hơn so với đường kính của ống thép (10). Cọc ống thép dạng xoắn ốc 
bao gồm các chi tiết chống ăn mòn (25) được đặt trên các phần đầu dưới nghiêng ở đáy 
(21a) và (21b) mà ở phần xa nhất của các tấm thép (20a) và (20b) để nhô ra theo hướng 
xuyên tâm ra phía ngoài của các tấm thép (20a) và (20b). 

 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
283 

(11) 49243 
(21) 1-2016-02830 (51) 7 H04W  36/30 

(22) 30.12.2013 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2013/090969    30.12.2013 (87) WO2015/100564 A1 09.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) SHI, Xiaoyan (CN), SUN, Xiaoji (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý lỗi, cổng mạng dữ liệu gói và thực thể quản 

lý di dộng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý lỗi, mạng dữ liệu gói, thực thể quản lý di động và 

hệ thống mạng. Phương pháp xử lỹ lỗi được đề xuất trong các phương án của sáng chế 
bao gồm: thu, bởi cổng mạng dữ liệu gói (P-GW), dữ liệu đường xuống sau khi phát 
hiện rằng lỗi xuất hiện trong cổng phục vụ (SGW) thứ nhất tương ứng; và gửi, bởi P-
GW, bản tin thông báo tới thực thể quản lý di động (MME) bằng cách sử dụng S-GW 
thứ hai, trong đó bản tin thông báo bao gồm ký hiệu nhận dạng của P-GW và ký hiệu 
nhận dạng của người dùng, sao cho khi xác định rằng ký hiệu nhận dạng của P-GW 
được chứa trong bản tin thông báo là khác với ký hiệu nhận dạng P-GW tương ứng với 
ký hiệu nhận dạng ngữ cảnh của người dùng, MME từ chối khởi tạo thủ tục hồi phục lỗi 
trong S-GW thứ nhất. Sáng chế có thể ngăn ngừa thủ tục hồi phục lỗi bị thực hiện nhiều 
lần, và làm giảm tải báo hiệu. 
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(86) PCT/EP2015/050107     06.01.2015 (87) WO2015/113785 A1 06.08.2015 
(30) 14152965.1          29.01.2014      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) AGARKHED Ajit Manohar (IN), KUMAR Nitish  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch chứa bạc ổn định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch có độ pH ít nhất bằng 9, chế phẩm chứa: 
(i) 20 đến 85% trọng lượng chất hoạt động bề mặt anion; và 

(ii) hợp chất bạc (I) có độ hòa tan ion bạc (trong nước ở nhiệt độ 25°C) ít nhất là 1 x 10-4 
mol/L, ở nồng độ tương đương với lượng bạc nằm trong khoảng từ 0,01 đến 100 ppm; 
trong đó lượng chất kiềm tự do trong chế phẩm này là nhỏ hơn 0,01%. 
Chế phẩm theo sáng chế là chế phấm làm sạch mạnh và được cải thiện, có màu sắc ổn 
định. 
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(21) 1-2016-02841 (51) 7 B21B  27, C23C  2/02,  2/40 

(22) 30.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/IB2014/058666        30.01.2014 (87) WO2015/114405 06.08.2015 
(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Luxembourg 
(72) DERULE HervÐ (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ phận có độ nhăn thấp từ tấm kim loại 

được mạ điện, bộ phận thu được và phương tiện vận chuyển có 
bộ phận này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm các bước: 
- cán nguội nền mang (3) bằng các trục cán gia công với bề mặt gia công có độ nhám 

Ra2,5 nhỏ hơn hoặc bằng 3,6 μm, 
- lắng phủ lớp phủ kim loại (7), trên ít nhất một mặt (5) của nền mang (3) đã được ủ 
này, bằng cách lắng phủ điện phân để tạo ra tấm kim loại (1), 
- làm biến dạng tấm kim loại (1) đã được cắt này để tạo ra các bộ phận, trong đó bề mặt 

ngoài (21) của lớp phủ kim loại (7) có độ gợn sóng Wa0,8 nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 μm sau 
bước làm biến dạng. 
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(11) 49246 
(21) 1-2016-02847 (51) 7 H04L  1/18,  27/26 

(62) 1-2010-02372   
(22) 03.02.2009 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2009/000522    03.02.2009 (87) WO2009/099287 A1 13.08.2009 
(30) 61/025,925         04.02.2008      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) PAPASAKELLARIOU, Aris (GR), CHO, Joon-Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông dùng cho trạm cơ sở và 

thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông dùng cho trạm cơ sở và thiết 

bị người dùng (UE: User Equipment), trong đó phương pháp truyền thông dùng cho 
trạm cơ sở để truyền thông với thiết bị UE bao gồm các bước: truyền thông tin về sơ đồ 
điều biến và mã hoá (MCS: Modulation and Coding Scheme) cho dữ liệu (sơ đồ MCS 
cho dữ liệu) đến thiết bị UE; xác định ít nhất một giá trị độ lệch liên quan đến số lượng 
ký hiệu dành cho thông tin điều khiển; và thu thông tin điều khiển có số lượng ký hiệu 
dành cho thông tin điều khiển, trong đó số lượng ký hiệu dành cho thông tin điều khiển 
được xác định dựa vào sơ đồ MCS cho dữ liệu và ít nhất một giá trị độ lệch, và trong đó 
thông tin điều khiển bao gồm ít nhất một loại thông tin trong số thông tin chỉ báo chất 
lượng kênh (CQI: Channel Quality Indicator), thông tin báo nhận/báo phủ nhận 
(ACK/NAK: ACKnowledgement/Non-ACKnowledgement), thông tin chỉ báo ma trận 
mã hoá trước (PMI: Precoding Matrix Indicator), và thông tin chỉ báo hạng (RI: Rank 
Indicator). 
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(21) 1-2016-02849 (51) 7 G01S 19/42 

(22) 02.08.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2016 
(71) Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Trần Quang Vinh (VN), Nguyễn Hữu Thanh (VN), Nguyễn Hữu Phát (VN), Nguyễn 

Chí Hưng (VN), Hoàng Văn Quang (VN), Phạm Văn Tiến (VN), Đặng Quang Thiệu 
(VN), Nguyễn Văn Sỹ (VN), Nguyễn Trung (VN), Lê Duy Thọ (VN), Trương Minh 
Thông (VN) 

(54) Phương pháp và thiết bị giám sát, quản lý nguồn phóng xạ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống để giám sát và quản lý nguồn phóng 

xạ. Các bước thực hiện để giám sát nguồn phóng xạ di động bao gồm thu thập thông tin 
về vị trí, trạng thái thiết bị và mức phóng xạ, xử lý, đóng gói và truyền về trung tâm vận 
hành và giám sát. Ngoài ra, các thông tin này còn được sử dụng để đưa ra các cảnh báo 
hoặc báo động ngay tại thiết bị. Thêm vào đó, một quá trình giám sát song song nhưng 
hoạt động độc lập, sử dụng một bộ theo dõi gắn bên trong (Implant tracker) giúp cảnh 
báo sớm những nguy cơ tiềm tàng mà có khả năng ảnh hưởng lớn hoặc vô hiệu hóa chức 
năng giám sát của thiết bị. Từ đó, nguồn phóng xạ sử dụng di động được quản lý và 
giám sát cả về vị trí và trạng thái chính xác, kịp thời. 
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(11) 49248 
(21) 1-2016-02851 (51) 7 H02P  6/08 

(22) 09.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/050253          09.01.2014 (87) WO2015/104821 A1 16.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  02.08.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) MATSUOKA, Atsushi (JP), BABA, Kazuhiko (JP), ISHII, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạch dẫn động dùng cho môtơ đồng bộ, môtơ đồng bộ được 

dẫn động bởi mạch dẫn động, bộ quạt gió gồm môtơ đồng bộ 
và máy điều hòa không khí gồm bộ quạt gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạch dẫn động 100 dùng cho môtơ đồng bộ gồm rôto 4 có mười 
cực từ được tạo ra bởi nam châm vĩnh cửu 6, và stato 1 trong đó cuộn dây 3 được quấn 
theo cách tập trung quanh chín răng 2 hướng về rôto 4, mạch dẫn động gồm: bộ biến tần 
200 gồm các phần tử chuyển mạch 201a đến 201f kết nối cầu; và bộ điều khiển 300 để 
điều khiển bộ biến tần 200 theo cách sao cho dòng điện có dạng sóng vuông chạy đến 
cuộn dây 3, trong đó bộ điều khiển hoạt động theo cách sao cho pha cấp điện mà ở đó 

dòng điện có dạng sóng vuông đi qua nằm trong khoảng các góc điện là từ -10° đến +5° 
từ pha cấp điện mà ở đó dòng điện là nhỏ nhất khi mô men đích của môtơ đồng bộ được 
tạo ra. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến môtơ đồng bộ được dẫn động bởi mạch dẫn 
động, bộ quạt gió gồm môtơ đồng bộ này, và máy điều hòa không khí gồm bộ quạt gió 
này. 
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(11) 49249 
(21) 1-2016-02856 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 29.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/SE2015/050102    29.01.2015 (87) WO2015/115988 06.08.2015 
(30) 61/933,892         31.01.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE - 164 83 Slockholm, Sweden 
(72) BEHRAVAN, Ali (SE), KAZMI, Muhammad (SE), SIOMINA, Iana (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị không dây, nút mạng và các phương pháp truyền 

thông không dây trong các thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp được thực hiện trong thiết bị không dây được đặt trong « 

thứ nhất được làm hoạt động bởi nút mạng của hệ thống truyền thông không dây. 
phương pháp này bao gồm bước tiếp nhận (510) thông tin hệ thống của ô thứ hai bằng 
cách sử dụng ít nhất một khe tự định trong khoảng thời gian. Thiết bị không dây được 
cấu hình với sơ đồ cấp phát khung phụ linh hoạt trong ô thứ nhất trong ít nhất là một 
phần của khoảng thời gian. Phương pháp này còn bao gồm bước thu được (520) trị số 
Nmin tương ứng với số lượng tín hiệu phản hồi liên kết lên nhỏ nhất. trong đó trị số 
Nmin được kết hợp với sơ đồ cấp phát khung phụ linh hoạt. phương pháp này còn bao 
gồm bước truyền (530) ít nhất số lượng nhỏ nhất Nmin của các tín hiệu phản hồi liên kết 
lên để đáp lại dữ liệu liên kết xuống trong khoảng thời gian. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp trong nút mạng và đề xuất thiết bị không dây và nút mạng.  
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(30) 61/926,099         10.01.2014     US 

61/973,013         31.03.2014     US 
14/530,332         31.10.2014     US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LI, Xu (CA), DJUKIC, Petar (CA), ZHANG, Hang (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp phân vùng trong các mạng được xác 

định bằng phần mềm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân vùng mạng dùng cho mạng được xác định bằng 

phần mềm (Software Defined Network - SDN), trong đó phương pháp này bao gồm 
bước xác định số lượng, K, các vùng theo ít nhất một thông số số lượng vùng. Sau khi 
xác định được K, thì các nút mạng của mạng SDN này được phân vùng thành K vùng. K 
vùng này lần lượt được gán K bộ điều khiển SDN. K bộ điều khiển SDN này được tạo 
cấu hình để đưa ra những quyết định về kĩ thuật lưu lượng và thực hiện việc tối ưu hoá 
mạng phân tán đối với các nút mạng được gán tương ứng trong số các nút mạng này. 
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(62) 1-2014-01403   
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(86) PCT/US2012/063194     02.11.2012 (87) WO2013/067274 10.05.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2016 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Crawford, James John (GB), Ortwine, Daniel Fred (US), Wei, BinQing (CN), Young, 

Wendy B. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryl pyridon và aza-pyridon dùng làm chất 

ức chế hoạt tính Bruton Tyrosin Kinaza (BTK) và dược phẩm 
chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập hợp chất heteroaryl pyridon và aza-pyridon có công thức (I): 
 

  
 

trong đó một hoặc hai trong số các biến X1, X2, X3 là N và các chất đồng phân đối ảnh, 
các chất hỗ biến và muối dược dụng của nó. Hợp chất theo sáng chế hữu ích để làm chất 
ức chế hoạt tính Bruton tyros in kinaza (Btk) và để điều trị các rối loạn miễn dịch như 
viêm gây ra bởi kinaza Btk. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nêu 
trên. 
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(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Gàu cạp bùn nạo vét hệ thống thoát nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đến gàu cạp bùn nạo vét hệ thống thoát nước được sử dụng 
trong việc nạo vét bùn rác, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước, hệ thống này bao 
gồm: cán gàu (1) có thể điều chỉnh chiều dài phần trên cùng tùy thuộc vào điều kiện 
thực tế khi thi công; bộ lõi điều khiển (2) được gắn vào vào phần dưới của cán gàu; 
thanh răng (3) được định hướng di chuyển tịnh tiến bằng bộ lõi điều khiển (2); chốt 
khóa thanh răng (4) liên kết với bộ lõi điều khiển có tác dụng định vị thanh răng (3) 
đóng mở trong quá trình thao tác; thanh truyền lực (6) được gắn một đầu vào bộ lõi điều 
khiển (2), một đầu vào cánh gàu (7); trục quay (5) được gắn vào thanh răng (3) ở chính 
giữa, hai đầu được gắn với cánh gàu (7); cánh gàu (7) được gắn vào thanh truyền lực (5) 
và trục quay (6); cánh gàu (7) đóng hoặc mở trong quá trình thao tác. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   05.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SHANG, Xinghong (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đầu cuối thông minh và phương pháp xử lý dữ liệu 

được áp dụng cho thiết bị đầu cuối thông minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực truyền thông và phương pháp xử lý dữ liệu có thể cải thiện 

tính tổng quát của chức năng tương tranh mạng trên thiết bị đầu cuối thông minh. 
Phương pháp xử lý dữ liệu gồm: truy nhập WLAN (wireless local area network, mạng 
cục bộ không dây); thiết lập APN (access point name, tên điểm truy nhập) thứ nhất, 
trong dó APN thứ nhất khác APN mặc định của thiết bị đầu cuối thông minh, và APN 
thứ nhất được sử dụng để triển khai truy nhập dịch vụ dữ liệu đến mạng tế bào khi 
WLAN được truy nhập; truy nhập mạng tế bào nhờ sử dụng APN thứ nhất; và thực hiện, 
trong WLAN và mạng tế bào được truy nhập nhờ sử dụng APN thứ nhất, truyền dịch vụ 
dữ liệu của thiết bị đầu cuối thông minh. Phương pháp xử lý dữ liệu theo các phương án 
thực hiện sáng chế được sử dụng để xử lý dữ liệu. 
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(11) 49254 
(21) 1-2016-02896 (51) 7 C01B  33/12, C10B  53/02,  57/10 

(22) 23.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2015/071390     23.01.2015 (87) WO2015/101360 09.07.2015 
(30) 201410004144.4          06.01.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(71) ZHONGYING CHANGJIANG INTERNATIONAL NEW ENERGY INVESTMENT 

CO., LTD.  (CN) 
T1 Jiangxia Avenue, Eastlake New-tech Development Zone, Wuhan, Hubei 430223, 
China 

(72) CHEN, Yilong (CN), ZHANG, Yanfeng (CN), HAN, Xu  (CN), LI, Hong  (CN), TAO, 
Leiming  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp tăng tốc độ tạo khí và nhiệt phân sinh 

khối và thu vật liệu silic oxit kích thước nano 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tăng tốc độ tạo khí và nhiệt phân sinh khối 

và thu được vật liệu silic oxit kích thước nano. Thiết bị bao gồm cơ cấu cấp liệu kiểu 
guồng xoắn, thiết bị trộn xử lý trước, thiết bị nhiệt phân, thiết bị đốt, nồi hơi và thiết bị 
nung. Vật liệu thô sinh khối được chuyển vào thiết bị trộn xử lý trước qua cơ cấu cấp 
liệu kiểu guồng xoắn. Vật liệu thô sinh khối sau khi khuấy được trộn với hơi nước quá 
nhiệt tạo ra bởi nồi hơi và đi vào thiết bị nhiệt phân. Khí cháy được tách ra khỏi thiết bị 
nhiệt phân đi vào thiết bị đốt để đốt. Khí đốt nóng tạo ra bằng cách đốt trong thiết bị đốt 
làm nóng nồi hơi để tạo ra hơi nước quá nhiệt. Tro xả từ cửa xả tro trong phần dưới của 
thiết bị nhiệt phân đi vào thiết bị nung để nung. Sáng chế sử dụng hơi nước quá nhiệt để 
làm nóng và sấy vật liệu thô sinh khối, và nhanh hơn tốc độ sấy theo phương pháp mà 
vật liệu thô sinh khối được sấy bằng không khí nóng ở cùng nhiệt độ, vì vậy tăng đáng 
kể tốc độ tách khí nhiệt phân của hệ thống so với tốc độ tách khí nhiệt phân theo hệ 
thống truyền thống.  
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(11) 49255 
(21) 1-2016-02909 (51) 7 A23D  9/00 

(22) 08.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2015/000207     08.01.2015 (87) WO2015/105359 16.07.2015 
(30) 10-2014-0002390          08.01.2014      KR 

10-2015-0002733          08.01.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Korea 
(72) SEO, Jang Won (KR), LEE, Kyu Eun (KR), KIM, Chul Jin (KR), JUNG, Dong Chul 

(KR), MOON, Jun Hee (KR), LEE, Yoon Hee (KR), LEE, Jae Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dầu vừng và phương pháp sản xuất dầu vừng, chất béo và dầu 

chứa dầu vừng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dầu vừng và phương pháp sản xuất dầu vừng. Sáng chế đề cập đến 

dầu vừng có lượng lignan và tocopherol cao bằng cách sản xuất dầu vừng sử dụng 
phương pháp chiết và phân đoạn bằng cách sử dụng chất lưu siêu tới hạn, và phương 
pháp sản xuất dầu vừng này. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến dầu vừng có lượng lignan và 
tocopherol cao và lượng axit béo tự do thấp bằng cách sản xuất dầu vừng sử dụng 
phương pháp chiết và phân đoạn bằng cách sử dụng và loại axit dầu vừng này, và 
phương pháp sản xuất dầu vừng này. Sáng chế cũng đề cập đến chất béo và dầu chứa 
dầu vừng này. 
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(11) 49256 
(21) 1-2016-02910 (51) 7 B22D  11/116,  11/04, C22B  34/12, 

F27B  3/10,  3/12,  3/18,  3/19, F27D  
3/14 

(62) 1-2015-01582   
(22) 06.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2014/010291    06.01.2014 (87) WO2014/123647 A1 14.08.2014 
(30) 13/759,370         05.02.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2015 
(71) ATI PROPERTIES, INC.  (US) 

1600 N.E. Old Salem Road, Albany, Oregon 97321, United States of America 
(72) COPLAND, Evan, H. (AU), ARNOLD, Matthew, J. (US), MINISANDRAM, Ramesh, 

S. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đúc và đáy lò dùng cho thiết bị đúc này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đúc và đáy lò dùng cho thiết bị đúc này. Thiết bị đúc (10) 
theo sáng chế có thể có nguồn năng lượng và đáy lò (442), đáy lò có thể có khoang dạng 
thon (760). Khoang dạng thon (760) có thể có phần đầu thứ nhất (452) và phần đầu thứ 
hai (454), và khoang dạng thon (760) có thể thu hẹp giữa phần đầu thứ nhất (452) và 
phần đầu thứ hai (454). Hơn nữa, khoang dạng thon (760) có thể có cửa vào (446) trong 
phần đầu thứ nhất (452) tạo ra dung tích vào, và một hoặc nhiều cửa ra (448a, 448b) 
trong phần đầu thứ hai (454) tạo ra dung tích ra. Nếu khoang có một cửa ra, thì dung 
tích ra có thể nhỏ hơn dung tích vào Nếu khoang có các cửa ra, thì dung tích ra kết hợp 
có thể phù hợp với dung tích vào. Hơn nữa, diện tích mặt cắt ngang của khoang dạng 
thon (760) gần cửa vào (446) có thể tương tự như diện tích mặt cắt ngang cửa vào (446).  
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(11) 49257 
(21) 1-2016-02911 (51) 7 H02J  3/01 

(22) 04.08.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/007157     04.08.2014 (87) WO2015/105253 A1 16.07.2015 
(30) 10-2014-0001929          07.01.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(71) UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION GROUP OF KYUNG HEE 

UNIVERSITY  (KR) 
1732, Deogyeong-daero, Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 446-701, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Chan Hong (KR), KIM, Sun Kyung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị nâng cao hiệu suất năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng cao hiệu suất năng lượng, thiết bị này bao gồm vật 
liệu từ có cấu tạo để tạo ra từ trường, dây dẫn điện có cấu tạo để đi qua từ trường, một 
đầu của dây dẫn điện này được nối điện với đường dây điện để cấp dòng điện xoay 
chiều (AC: Alternating Current) cho dây dẫn điện, và bộ điều khiển nối với đầu kia của 
dây dẫn điện, có cấu tạo để cấp dòng điện xoay chiều cho dây dẫn điện, và để ngăn 
không cho dòng điện quá mức và điện áp tăng vọt đột ngột chạy qua thiết bị điện. Dây 
dẫn điện có tấm dẫn điện, tấm dẫn điện này nằm trong vùng có từ trường được tạo ra 
được đặt cách xa vật liệu từ, và độ rộng thứ nhất của tấm dẫn điện có thể lớn hơn hoặc 
bằng độ rộng thứ hai của dây dẫn điện. 
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(11) 49258 
(21) 1-2016-02913 (51) 7 E04B  1/68, E01C  11/04 

(22) 09.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2015/000222     09.01.2015 (87) WO2015/105368 A1 16.07.2015 
(30) 10-2014-0002719          09.01.2014      KR 

10-2015-0001128          06.01.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(75) 1. SHIN, WON SU  (KR) 

304, 166, Dalgubeol-daero 301-gil Dalseo-gu Daegu 42627, Republic of Korea 
2. SHIN, YOUN HO  (KR) 
269-12, Inheung-gil, Hwawon-eup Dalseong-gun, Daegu, 42967, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị lắp đặt vật liệu nhồi kín mối nối giãn 

nở gây nứt bê tông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp đặt vật liệu nhồi kín mối nối giãn nở gây nứt khi 

đổ bê tông để giảm các vết nứt được tạo ra trong quá trình xây dựng bê tông và thiết bị 
cho phương pháp này, cụ thể hơn sáng chế đề cập đến phương pháp lắp đặt vật liệu nhồi 
kín mối nối giãn nở gây nứt bê tông và thiết bị lắp đặt vật liệu nhồi kín mối nối giãn nở 
mà có thế lắp đặt và cố định thang đứng các đế trụ cố định trên bề mặt đáy đổ bê tông 
và sau đó lắp khớp phương tiện nối vào các đế trụ cố định trong khi nối và lắp đặt chi 
tiết vật liệu nhồi kín mối nối, có phương tiện che mà có thể được gắn và tháo ra được 
giữa phương tiện nối, trước khi bê tông đông cứng. Do đó, vì có thể lắp đặt chi tiết vật 
liệu nhồi kín tại cùng thời điểm với việc đổ bê tông trên bề mặt đáy, nên phương pháp 
và thiết bị này có thể giảm đáng kể thời gian xây dựng bê tông cũng như giảm tối đa các 
vết nứt được tạo ra nhờ vật liệu nhồi kín, nhờ đó tăng độ bề cho bê tông và nâng cao 
hiệu quả xây dựng. 
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(11) 49259 
(21) 1-2016-02922 (51) 7 C04B  11/00 

(22) 08.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2015/050267    08.01.2015 (87) WO 2015/104340 A1 16.07.2015 
(30) 14368008.0         10.01.2014     EP 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) BIGUENET, CÐdric (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý vữa stucô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý vữa stucô bao gồm các bước: đổ một lượng hạt 
vữa stucô vào bể phản ứng, hạt vữa stucô này chứa canxi sulfat hemihydrat và/hoặc 
canxi sulfat anhydrit, cùng với canxi sulfat dihydrat; và xử lý hạt vữa stucô ở nhiệt độ ít 

nhất là 1000C và độ ẩm ít nhất là 70%. ở bước xử lý hạt vữa stucô, mật độ khối của hạt 
vữa stucô trong bể phản ứng ít nhất là 1g/cm3.  
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(21) 1-2016-02933 (51) 7 B01J  8/18, F26B  3/06 

(62) 1-2011-02724   
(22) 06.04.2010 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2010/030076     06.04.2010 (87) WO2010/118008 14.10.2010 
(30) 12/418,943          06.04.2009      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.  (US) 

1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, USA 
(72) CASTAGNOS, JR., Leonce Francis (US), CHAN, Ting Yee (US), PIEPER, Ronald 

Eugene (US), KOLB, Norman Paul (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình cracking nguyên liệu hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cracking nguyên liệu hydrocacbon. Theo một khía cạnh, 
vòi phun có thể bao gồm: ống có cửa nạp chất lưu và cửa xả chất lưu; trong đó cửa nạp 
bao gồm các lỗ hạn chế dòng. Theo một khía cạnh khác, các phương án thực hiện được 
mô tả ở đây liên quan đến vòi phun để sử dụng trong thiết bị phân phối khí, vòi phun 
này bao gồm: ống có cửa nạp chất lưu và cửa xả chất lưu; trong đó cửa nạp chất lưu bao 
gồm lỗ hình vòng bao quanh cơ cấu hạn chế dòng. Các vòi phun theo các phương án 
thực hiện được mô tả ở đây có thể được bố trí trên ống góp phân phối khí được sử dụng 
trong một thùng, ví dụ, để thực hiện các phản ứng polyme hóa, hoàn nguyên chất xúc 
tác đã sử dụng và khí hóa than, trong số các phản ứng khác.  
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(11) 49261 
(21) 1-2016-02936 (51) 7 F24J  2/00,  2/38,  2/54 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2016 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trần Thuật (VN), Nguyễn Hoàng Hải  (VN), Hoàng Chí Hiếu  (VN), Trần Thế 

Vinh  (VN) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời nhằm tăng 
cường độ ánh sáng mặt trời bằng cách thu nhỏ đường kính chùm ánh sáng và đảm bảo 
phương truyền sáng cố định theo thời gian. Sáng chế này phục vụ mục đích sử dụng 
năng lượng mặt trời trực tiếp trong chiếu sáng, phơi sấy hoặc gián tiếp thông qua các 
dạng năng lượng khác ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng. Sáng chế giúp nâng 
cao hiệu suất sử dụng năng lượng mặt trời, giảm chi phí năng lượng và phù hợp với 
nhiều mục đích sử dụng trong cuộc sống. 
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(21) 1-2016-02938 (51) 7 A01K  61/00,  63/02, A61D  7/04 

(22) 17.02.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/053673          17.02.2014 (87) WO2015/122021 20.08.2015 
(71) MARINE BIOTECHNOLOGY INC.  (JP) 

530-1, Konominatokusazaki, Munakata-shi, Fukuoka 8113501, Japan 
(72) KUGINO Kenji (JP), KUGINO Mutsuko (JP), ASAKURA Tomiko  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống gây mê cá và động vật vỏ giáp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống gây mê cá và động vật vỏ giáp.  
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(11) 49263 
(21) 1-2016-02943 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 13.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2015/011228     13.01.2015 (87) WO2015/108873 A1 23.07.2015 
(30) 61/927,762          15.01.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) RONG, Zhigang (US), KWON, Young Hoon (KR), YANG, Yunsong (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dẫn đa truy nhập phân chia theo tần số 

trực giao đường lên, điểm truy cập và trạm hỗ trợ truyền dẫn 
đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao đường lên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để thực hiện hiệu quả truyền dẫn đa truy nhập phân 
chia theo tần số trực giao (OFDMA) đường lên trong các hệ thống không dây, như trong 
các mạng WiFi. Phương pháp bao gồm bước gửi, bởi điểm truy cập (AP) đến các trạm 
(STA), thông tin lập lịch dùng cho truyền dẫn đường lên định kỳ, và gửi, đến các STA, 
tín hiệu đồng bộ ngắn (SSS) theo thông tin lập lịch dùng cho truyền dẫn đường lên định 
kỳ. Phương pháp còn bao gồm bước thu, từ các STA, truyền dẫn đường lên tương ứng 

đáp lại việc thu sss. Truyền dẫn đường lên được gửi bởi mỗi trong số các STA ở cùng 

thời điểm. Các STA đợi khoảng thời gian liên khung ngắn (SIFS) sau khi thu sss, trước 
khi gửi, đến AP, truyền dẫn đường lên. 
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(11) 49264 
(21) 1-2016-02946 (51) 7 A23C  9/152, A23L  2/00,  2/38,  

2/66 
(22) 25.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/084406         25.12.2014 (87) WO2015/111357  30.07.2015 
(30) 2014-010742         23.01.2014      JP 
(71) 1. ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD.  (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-8602, Japan 
2. ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-8602, Japan 

(72) ISHIMORI Yuka (JP), KOIZUMI Tetsuo (JP) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Đồ uống trên cơ sở sữa có tính axit, phương pháp sản xuất đồ 

uống này và phương pháp cải thiện khả năng giải khát và tính 
sữa của đồ uống này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống giống như nước giải khát trên cơ sở sữa có tính axit và 
phương pháp sản xuất đồ uống này, trong đó màu trắng đục đặc trưng của đồ uống trên 
cơ sở sữa bị nén, mà tạo ra đặc điểm có tính sữa của đồ uống trên cơ sở sữa, và có sự có 
mặt mong muốn của đồ uống thể thao. Đồ uống trên cơ sở sữa có tính axit chứa sữa, 
chất ổn định của protein sữa, và nước, và lượng không béo dạng rắn của nó là từ 0,15 
đến 0,4 % khối lượng, và pH không cao hơn 4,0. Cụ thể là, bằng việc kiểm soát độ nhẹ 
L từ 25 đến 47 trong không gian màu Hunter Lab, đồ uống được làm cho hữu ích như đồ 
uống giải khát. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp cải thiện khả năng giải khát và 
tính sữa của đồ uống này. 
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(11) 49265 
(21) 1-2016-02956 (51) 7 C08L  75/06,  75/08, B29C  67/00 

(22) 16.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2015/011693   16.01.2015 (87) WO2015/109143 A1 23.07.2015 
(30) 61/928,430        17.01.2014     US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Joseph J. VONTORCIK, Jr. (US), Geert VERMUNICHT (BE), Edward W. AULT 

(US), An PLESSERS (BE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống và phương pháp chế tạo vật thể ba chiều sử dụng 

polyuretan dẻo nhiệt trong thiêu kết có chọn lọc bằng tia 
laze và sản phẩm được tạo ra bởi hệ thống và phương pháp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp chế tạo hình dạng rắn bất kỳ, đặc biệt là 
thiêu kết có chọn lọc bằng tia laze, cũng như các sản phẩm được tạo ra bởi phương pháp 
nêu trên, trong đó các hệ thống và phương pháp nêu trên sử dụng một số polyuretan dẻo 
nhiệt thích hợp với quy trình này. Các polyuretan dẻo nhiệt hữu dụng được dẫn xuất từ 
(a) thành phần polyisoxyanat, (b) thành phần polyol, và (c) tùy ý thành phần kéo dài 
mạch, trong đó polyuretan dẻo nhiệt tạo thành có entanpi nóng chảy bằng ít nhất 5,5 J/g, 

Tc (nhiệt độ kết tinh) lớn hơn 70°C,  (Tm:Tc) nằm trong khoảng từ 20 đến 75 độ, trong 

đó  (Tm:Tc) là sự chênh lệch giữa Tm (nhiệt độ nóng chảy) và Tc. 
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(11) 49266 
(21) 1-2016-02972 (51) 7 C02F  3/00,  9/00 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2016 
(75) Nguyễn Việt Anh   (VN) 

Trường Đại học Xây dựng - 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông 

hồ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lí nước thải kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông, hồ 

bao gồm: hố ga (100) có song chắn rác (101) ngưỡng tràn (102) để tách rác và nước 
mưa; ngăn lắng (200) được nối vào đầu ra của hố ga (100), có miệng ống đưa nước thải 
vào ngăn lắng (201) và miệng ống đưa nước thải ra khỏi ngăn lắng (202) được đặt phía 
dưới mặt nước và phía trên đáy ngăn các khoảng xác định; một đến ba ngăn lọc (300) 
được nối vào đầu nước ra của ngăn lắng (200), ngăn lọc (300) có ống đưa nước thải 
vào/ra ngăn lọc (301) có miệng đưa nước thải vào được đặt ở vị trí thấp, còn miệng đưa 
nước thải ra được đặt ở vị trí cao, sao cho dòng nước thải chuyển động trong ngăn lọc 
(300) theo chiều từ dưới lên trên; và một hoặc hai hào lọc (600) được nối vào đầu nước 
ra của ngăn lọc (300), hào lọc cuối (600) có thành bên được tạo các lỗ rỗng (603) dọc 
theo thành và thông ra ngoài.  
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(11) 49267 
(21) 1-2016-02976 (51) 7 H04W  48/12, H04B  7/10, H04W  

72/04 
(22) 16.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2015/051067       16.01.2015 (87) WO2015/108145 A1 23.07.2015 
(30) 2014-006616       17.01.2014 JP 

2014-059257       20.03.2014 JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) SANO, Yousuke (JP), OHWATARI, Yusuke  (JP), TAKEDA, Kazuaki  (JP), 

NAGATA, Satoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm gốc, thiết bị người dùng, phương pháp thông báo thông 

tin điều khiển giảm nhiễu và phương pháp giảm nhiễu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm gốc được tạo cấu hình để truyền thông với thiết bị người dùng 

trong hệ thống truyền thông vô tuyến mà thực hiện sự kết hợp sóng mang, trạm gốc này 
bao gồm: bộ phận thu được tạo cấu hình để thu, từ trạm gốc gây nhiễu, thông tin điều 
khiển mà được sử dụng cho thiết bị người dùng để giảm tín hiệu nhiễu từ trạm gốc gây 
nhiễu đối với sóng mang thành phần mà được sử dụng bởi thiết bị người dùng; bộ phận 
xác định được tạo cấu hình để xác định xem ô kết nối tương ứng với sóng mang thành 
phần và ô gây nhiễu mà được tạo ra bởi trạm gốc gây nhiễu có thỏa mãn điều kiện định 
trước hay không; và bộ phận truyền được tạo cấu hình, khi bộ phận xác định xác định 
rằng ô kết nối và ô gây nhiễu thỏa mãn điều kiện định trước, để truyền thông tin điều 
khiển tới thiết bị người dùng.  
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(11) 49268 
(21) 1-2016-02986 (51) 7 F04C  18/18, F22B  3/04 

(22) 26.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2014/084556        26.12.2014 (87) WO2015/107857 A1 23.07.2015 
(30) 2014-004070        14.01.2014     JP 
(71) JAPAN CHEMICAL ENGINEERING & MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

4-6-23, Kashima,Yodogawa-Ku, Osaka-shi Osaka 5320031 (JP) 
(72) MINOMO Nagahiro (JP), FUKUDA Takato (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống thu hồi nhiệt trong thiết bị bay hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thu hồi nhiệt trong thiết bị bay hơi bằng cách sử dụng 
quạt kiểu Rốt loại nén hơi. Thông thường, hơi được nén trực tiếp bằng máy nén được sử 
dụng làm nguồn nhiệt trong quá trình thu hồi nhiệt của thiết bị bay hơi. Tuy nhiên, hệ 
thống này gặp khó khăn trong máy nén do phần quay của máy nén bị kẹt với các thành 
phần rắn được phân tán trong máy nén bởi sự cuốn. Hệ thống theo sáng chế khác biệt ở 
chỗ là máy nén của nó được ngăn chặn khỏi bị kẹt với các thành phần rắn liên quan đến 
sự cuốn bởi nhiệt thu hồi gián tiếp từ hơi được tạo ra từ máy bay hơi bằng cách làm mát 
nước. Máy nén mà nén hơi bay ra được tạo ra có cửa làm mát bên trong mà từ đó một 
phần rãnh từ bể bay hơi được đổ, do đó hoạt động với tỷ số nén không nhỏ hơn 2 là được 
phép. 
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(11) 49269 
(21) 1-2016-02989 (51) 7 H04W  74/08 

(22) 27.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/071561     27.01.2014 (87) WO2015/109595 30.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WU, Tianyu (CN), LUO, Yi (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cạnh tranh kênh, điểm truy cập, và trạm truyền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cạnh tranh kênh, điểm truy cập, và trạm truyền. 
Phương pháp này bao gồm các bước: gửi, bởi AP (Access Point - điểm truy cập), khung 
RTS (Request To Send - yêu cầu gửi), trong đó khung RTS này mang thông tin chỉ thị 
đáp ứng nhóm, và thông tin chỉ thị đáp ứng nhóm này được dùng để lệnh cho các STA 
(STAtion - trạm truyền) trả về các khung CTS (Clear To Send - thoáng để gửi); nhận, bởi 
AP, khung CTS được trả về theo thông tin chỉ thị đáp ứng nhóm bởi STA trong số các 
STA mà nhận được khung RTS này; và xác định, bởi AP theo khung CTS nhận được, 
rằng đã thu được cơ hội truyền. Theo phương pháp cạnh tranh kênh, điểm truy cập, và 
trạm truyền theo các phương án của sáng chế, thì quá trình truyền dữ liệu giữa một AP 
và nhiều STA có thể được bảo vệ một cách có hiệu quả với phụ tải tương đối nhỏ, và 
hiệu quả hệ thống có thể được cải thiện. 
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(11) 49270 
(21) 1-2016-02991 (51) 7 G03G  15/08,  21/18 

(62) 1-2013-02560   
(22) 09.06.2009 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/JP2009/060822      09.06.2009 (87) WO2009/151132 17.12.2009 
(30) 2008-151824       10.06.2008   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2016 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) MIYABE Shigeo (JP), UENO Takahito  (JP), MORIOKA Masanari (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xử lý sử dụng với cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh 
điện, cụm chính bao gồm trục dẫn động có phần tác dụng lực quay, trong đó hộp này 
tháo được ra khỏi cụm chính theo hướng gần như vuông góc với hướng dọc trục của trục 
dẫn động, hộp mực in này bao gồm i) con lăn hiện ảnh vốn quay được quanh trục của 
nó; và ii) bộ phận khớp nối (150) gài khớp được với phần tác dụng lực quay (180) để 
tiếp nhận lực quay dùng để quay con lăn hiện ảnh, bộ phận khớp nối này có khả năng 
thực hiện vị trí góc truyền lực quay (Fig. 18b) để truyền lực quay dùng để quay con lăn 
hiện ảnh và vị trí góc nhả (Fig.18a) trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng ra xa khỏi 
vị trí góc truyền lực quay, trong đó khi hộp mực in được tháo ra khỏi cụm chính, bộ 
phận khớp nối chuyển động từ vị trí góc truyền lực quay đến vị trí góc nhả. 
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(11) 49271 
(21) 1-2016-02996 (51) 7 E03D  9/04,  9/05 

(22) 26.02.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/KR2014/001560    26.02.2014 (87) WO2015/111789 30.07.2015 
(30) 10-2014-0009822         27.01.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2016 
(75) JUN, JAE DUK   (KR) 

57, Yonggu-daero, 2753 beon-gil, Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 448-160, Korea 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bệ xí xả nước với chức năng khử mùi 

  (57)     Sáng chế đề xuất bệ xí xả nước với chức năng khử mùi, trong đó bộ phận xả mùi để loại 
bỏ mùi khó chịu được cấu trúc dưới dạng tích hợp nhỏ gọn được lắp đặt bên trong thân 
bệ xí cho phép không nhìn thấy được từ bên ngoài, và bộ phận xả mùi này có thể được 
sản xuất bằng cách sử dụng cấu trúc hiện có của bệ xí xả nước, qua đó làm giảm chi phí 
sản xuất, và đảm bảo hiệu quả kinh tế. 
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(11) 49272 
(21) 1-2016-02999 (51) 7 C25C  3/10,  3/16 

(22) 23.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/IB2015/000072     23.01.2015 (87) WO2015/110904 30.07.2015 
(30) 1400169        27.01.2014      FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2016 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2, Canada 
(72) MARTIN, Olivier (FR), DUVAL, Christian (FR), RENAUDIER, Steeve  (FR), 

BARDET, Benoit  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bình điện phân chứa tổ hợp anốt nằm trong vỏ chứa kín và hệ 

thống thiết bị sản xuất nhôm chứa bình điện phân này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình điện phân được thiết kế để sản xuất nhôm bằng cách điện 

phân và hệ thống thiết bị sản xuất nhôm, chứa bình điện phân đó. Bình điện phân (1) 
bao gồm vỏ bình (2) tạo ra khe mà qua đó khối anốt (10) được thiết kế để di chuyển, 
khối anốt (10) này được treo từ giá đỡ anốt (8) cùng với khối anốt tạo ra tổ hợp anốt di 
động so với vỏ bình (2), và buồng chứa (22) tạo ra thể tích kín bên trên khe này để 
chữa/giữ khí sinh ra trong quá trình sản xuất nhôm, giá đỡ anốt (8) được nối với dây dẫn 
điện (26) để cung cấp dòng điện điện phân đến khối anốt (10), tổ hợp anốt nằm hoàn 
toàn trong buồng chứa (22), và trong đó sự nối điện giữa dây dẫn điện di động (26) và 
giá đỡ anốt (8) được thực hiện bên trong buồng chứa (22). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống làm nóng khuôn đúc và cơ cấu làm nóng cảm ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm nóng khuôn đúc và cơ cấu làm nóng cảm ứng để lưu 
hóa vật dụng làm từ bọt. Các cơ cấu làm nóng cảm ứng, các cơ cấu làm nguội và cơ cấu 
vận chuyển động lực có thể được sử dụng kết hợp để làm nóng và làm nguội khuôn đúc 
chứa vật dụng làm từ bọt khi khuôn đúc được vận chuyển. Cơ cấu vận chuyển động lực 
có thể có các con lăn tháo ra được cho phép các khoang như các cơ cấu làm nóng cảm 
ứng được đặt vào trong các vùng ở đó các con lăn tháo ra được được tháo ra. Do đó, 
bằng cách sử dụng cơ cấu vận chuyển động lực, các khoang được đặt vào, được lấy ra và 
được dịch chuyển quanh cơ cấu vận chuyển động lực. Tính linh hoạt của cơ cấu vận 
chuyển động lực cho phép quá trình lưu hóa được tự động hóa, được điều chỉnh và được 
thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. 
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(72) MUKUMOTO, Suguru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chiếu sáng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chiếu sáng bao gồm các LED (21) phát ánh sáng rọi và khối 
che (30) chứa các LED (điôt phát quang). Khối che gồm phần che trước (31) truyền, 
khuếch tán và phản xạ ánh sáng rọi từ các LED và phần che sau (32) phản xạ ánh sáng 
rọi được phản xạ lại ở phần che trước về phía phần che trước. Phần che trước và phần 
che sau được đúc liền khối mà không có khe hở và do vậy loại bỏ được tổn hao thông 
lượng ánh sáng. Ngoài ra, sự đồng đều phân tán độ chói của bề mặt phát sáng được cải 
thiện để giải quyết vấn đề trong đó các bề mặt bên của thiết bị chiếu sáng và bề mặt gắn 
(bề mặt trần) bị tối. 
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(11) 49275 
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China 

(72) ZHANG, Tao (CN), LIN, Bo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị báo cáo thông khoảng công suất, và 

thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và đề xuất phương pháp và thiết bị báo 

cáo thông khoảng công suất, và UE (user equipment, thiết bị người dùng), có thể cải 
thiện độ chính xác lập lịch công suất bởi trạm gốc. Thiết bị báo cáo thông khoảng công 
suất (20) gồm: khối thu thập (21), được tạo cấu hình để thu thập thông khoảng công suất 
của thiết bị (20) so với trạm gốc thứ nhất, và thông khoảng công suất của thiết bị (20) so 
với trạm gốc thứ hai, trong đó thông khoảng công suất cho trạm gốc thứ nhất đề cập đến 
thông khoảng công suất cho một hoặc nhiều tế bào của trạm gốc thứ nhất tương ứng với 
thiết bị (20), và thông khoảng công suất cho trạm gốc thứ hai đề cập đến thông khoảng 
công suất cho một hoặc nhiều tế bào của trạm gốc thứ hai tương ứng với thiết bị (20); và 
khối gửi (22), được tạo cấu hình để gửi thông khoảng công suất cho trạm gốc thứ nhất 
được thu thập bởi khối thu thập (21) đến trạm gốc thứ hai, và gửi thông khoảng công 
suất cho trạm gốc thứ hai đến trạm gốc thứ nhất. Sáng chế được áp dụng cho các công 
nghệ lập lịch công suất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa dự đoán viđeo, thiết bị giải mã dự đoán viđeo, 

phương pháp mã hóa dự đoán viđeo và phương pháp giải mã dự 
đoán viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa dự đoán video có bộ mã hóa mà mã hóa mỗi ảnh 
nhập vào để tạo ra dữ liệu ảnh nén bao gồm ảnh truy cập ngẫu nhiên, và mã hóa dữ liệu 
về thông tin thứ tự hiển thị của mỗi ảnh; bộ khôi phục mà giải mã dữ liệu ảnh nén để 
khôi phục ảnh tái tạo; bộ lưu trữ ảnh mà lưu trữ ảnh tái tạo như là ảnh tham chiếu; và bộ 
quản lý bộ nhớ mà điều khiển bộ lưu trữ ảnh. Sau khi hoàn thành xử lý mã hóa để tạo ra 
ảnh truy cập ngẫu nhiên, bộ quản lý bộ nhớ làm mới bộ lưu trữ ảnh bằng cách thiết lập 
mọi ảnh tham chiếu trong bộ lưu trữ ảnh, ngoại trừ ảnh truy cập ngẫu nhiên, là không 
cần thiết ngay trước khi hoặc ngay sau khi mã hóa ảnh có thông tin thứ tự hiển thị lớn 
hơn thông tin thứ tự hiển thị của ảnh truy cập ngẫu nhiên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chỉ báo truyền dữ liệu và điểm truy nhập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chỉ báo truyền dữ liệu, điểm truy nhập và thiết bị đầu 
cuối, trong đó phương pháp này bao gồm: gửi, bởi điểm truy nhập, báo hiệu lớp vật lý 
OFDMA (Orthogonal frequency division multiple access - Đa truy nhập phân chia theo 
tần số trực giao) tới thiết bị đầu cuối, trong đó báo hiệu lớp vật lý OFDMA được sử 
dụng để chỉ báo, tới thiết bị đầu cuối, kênh con được cấp phát cho thiết bị đầu cuối, sao 
cho thiết bị đầu cuối xác định kênh con tương ứng với thiết bị đầu cuối theo báo hiệu 
lớp vật lý OFDMA, trong đó báo hiệu lớp vật lý OFDMA bao gồm ký hiệu nhận dạng 
của thiết bị đầu cuối và thông tin kênh con tương ứng với ký hiệu nhận dạng của thiết bị 
đầu cuối. Theo phương pháp được đề xuất trong phương án của sáng chế, cách thức 
trong đó điểm truy nhập cấp phát kênh con cho mỗi thiết bị đầu cuối theo báo hiệu lớp 
vật lý OFDMA cho phép điểm truy nhập chỉ báo các kênh con cho nhiều thiết bị đầu 
cuối hơn. 
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(54) Khung thép trọng lượng nhẹ dạng ba chiều 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung thép trọng lượng nhẹ dạng ba chiều bao gồm dầm, xà gồ 
và/hoặc xà dọc, cột, thân tường, bản sàn và/hoặc mái, và thanh chịu lực ngang và/hoặc 
các thanh giằng kéo. Dầm là dầm đôi liên tục bao gồm hai dầm đơn liên tục giống nhau 
hoặc khác nhau được lắp ở cả hai phía của cột, dầm đơn liên tục và cột này là liên tục và 
không ngắt quãng ở phần nối giao nhau của dầm đơn liên tục và cột. Khung thép theo 
sáng chế có ưu điểm là có kết cấu đơn giản và chi phí sản xuất thấp. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm nóng khuôn đúc, phương pháp tạo kết cấu hệ 

thống làm nóng khuôn đúc và phương pháp đúc phần bọt của 
đồ đi chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm nóng khuôn đúc bao gồm các bước: đưa khuôn 
đúc vào cơ cấu làm nóng cảm ứng thứ nhất, làm nóng khuôn đúc đến nhiệt độ thứ nhất 
sử dụng cơ cấu làm nóng cảm ứng thứ nhất, dịch chuyển khuôn đúc từ cơ cấu làm nóng 
cảm ứng thứ nhất đến cơ cấu làm nóng cảm ứng thứ hai, và làm nóng khuôn đúc đến 
nhiệt độ thứ hai sử dụng cơ cấu làm nóng cảm ứng thứ hai. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo kết cấu hệ thống làm nóng khuôn 
đúc và phương pháp đúc phần bọt của đồ đi chân. 
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(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện chân kè cân bằng bùn cát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện chân kè cân bằng bùn cát, bảo vệ bờ biển sử dụng công 
nghệ bê tông thành mỏng lắp đặt theo dạng lắp ghép tại các bờ biển nhằm chia cắt và 
phân tán sóng từ xa, phá vỡ liên kết sóng, các dòng chảy ngầm, dòng chảy ven bờ cuốn 
theo cát, giúp tăng cường sự ổn định cho bãi biển cũng như các công trình ven biển. Cấu 
kiện chân kè cân bằng bùn cát được đúc thành từng đốt bao gồm các phần: phần thân 
(1), lỗ tiêu áp (2) và mối nối (4). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
321 

(11) 49281 
(21) 1-2016-03034 (51) 7 H04B  7/26 

(22) 29.01.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/071773      29.01.2014 (87) WO2015/113258 06.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WU, Yiqun (CN), ZHANG, Shunqing (CN), CHEN, Yan (CN) 
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(54) Phương pháp và hệ thống truy cập đường lên, thiết bị đầu cuối, 

và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và hệ thống truy cập đường lên, mà liên quan 

đến lĩnh vực truyền thông và có thể giải quyết vấn đề lãng phí tài nguyên mà xảy ra do 
khi khối lượng dữ liệu dịch vụ đường lên mà thiết bị đầu cuối gởi đến trạm gốc là tương 
đối nhỏ thì thiết bị đầu cuối vẫn cần phải tương tác với trạm gốc để tạo ra tín hiệu dữ 
liệu đường lên và tín hiệu hoa tiêu. Phương pháp truy cập đường lên này bao gồm các 
bước: thu thập dữ liệu dịch vụ đường lên; thu thập bảng mã thứ nhất từ nhóm bảng mã 
được thiết đặt trước; thu thập, theo bảng mã thứ nhất này và mối quan hệ ánh xạ giữa 
bảng mã với chuỗi hoa tiêu, chuỗi hoa tiêu thứ nhất tương ứng với bảng mã thứ nhất 
này; tạo ra tín hiệu dữ liệu đường lên theo bảng mã thứ nhất và dữ liệu dịch vụ đường 
lên; tạo ra tín hiệu hoa tiêu tương ứng với chuỗi hoa tiêu thứ nhất; và gửi tín hiệu dữ liệu 
đường lên và tín hiệu hoa tiêu này đến trạm gốc. Phương pháp, thiết bị và hệ thống truy 
cập đường lên theo các phương án của sáng chế được áp dụng để truy cập đường lên.  
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Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) HAN, Wenwen (CN), TIAN, Ye (CN), WANG, Wendong (CN), MA, Jian (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân tích và quản lý mối quan hệ xã 

hội 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để phân tích mối quan hệ xã hội theo khía cạnh cực 

tính. Phương pháp này bao gồm bước tập hợp dữ liệu liên quan đến các tương tác giữa 
người dùng thứ nhất và người dùng thứ hai trong mạng xã hội; và ước lượng cực tính của 
mối quan hệ xã hội giữa người dùng thứ nhất và người dùng thứ hai dựa trên dữ liệu 
được tập hợp, để chỉ thị liệu mối quan hệ xã hội giữa người dùng thứ nhất và người dùng 
thứ hai là tích cực, tiêu cực, hay trung lập. 
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KEASLING, Jay, D. (US), OUELLET, Mario (CA), EACHUS, Rachel (US), HO, 
Kimberly (US), HAM, Timothy (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polynucleotit mã hoá enzym cải biến hợp chất isoprenoit và 

phương pháp sản xuất hợp chất isoprenoit 
  (57)     Sáng chế đề xuất axit nucleic được phân lập chứa trình tụ nucleotit mã hoá cho enzym 

cải biến isoprenoit, cũng như vectơ tái tổ hợp chứa axit nucleic này. Sáng chế còn đề 
xuất tế bào chủ đã được cải biến gen chứa axit nucleic hoặc vectơ tái tổ hợp theo sáng 
chế. Sáng chế còn đề xuất thực vật chuyển gen chứa axit nucleic theo sáng chế. Sáng 
chế còn đề xuất phương pháp sản xuất hợp chất isoprenoit, phương pháp này thường bao 
gồm bước nuôi cấy tế bào chủ đã được cải biến gen theo sáng chế trong điều kiện cho 
phép tổng hợp được enzym cải biến hợp chất isoprenoit được mã hoá bởi axit nucleic 
theo sáng chế.  
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(30) 2014-010741        23.01.2014     JP 
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(72) KOIZUMI Tetsuo (JP), YOSHIKAWA Toru (JP) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Đồ uống trên cơ sở sữa có tính axit để sử dụng sau khi làm 

đông lạnh và tan đông, phương pháp sản xuất đồ uống này và 
phương pháp hạn chế sự đông đặc của đồ uống trên cơ sở sữa 
có tính axit 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống trên cơ sở sữa có tính axit và phương pháp sản xuất chúng, đồ 
uống này có hình thức tốt để sử dụng, và trong đó sự đông đặc sau khi làm đông lạnh và 
tan đông được hạn chế một cách hiệu quả, sự đông đặc này xảy ra ở đồ uống trên cơ sở 
sữa có tính axit có hàm lượng đường đặc biệt thấp. Đồ uống trên cơ sở sữa có tính axit 
chứa sữa, polysacarit đậu nành, và nước có hàm lượng chất không béo rắn nằm trong 
khoảng từ 0,1 đến 1,0% khối lượng, hàm lượng đường nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,7, 
và độ pH nằm trong khoảng từ 3,6 đến 4,2, và đồ uống này là để sử dụng sau khi làm 
đông lạnh đồ uống ít nhất một phần và làm tan đông một phần hoặc toàn bộ đối với một 
phần được làm đông lạnh của chúng, và hữu ích như là một sản phẩm đồ uống đông 
lạnh được đóng gói trong bao bì trong suốt. Sáng chế còn đề xuất phương pháp hạn chế 
sự đông đặc của đồ uống trên cơ sở sữa có tính axit. 
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(72) CHEN, Christine Hiu-tung (US), CHEN, Zhuoliang (CN), DORE, Michael (CA), 

FORTANET, Jorge Garcia (ES), KARKI, Rajesh (CA), KATO, Mitsunori (JP), 
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(GB), WILLIAMS, Sarah (GB), GIRALDES, John Willia (US), TOURE, Bakary-barry 
(CA), SENDZIK, Martin (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất N-heteroaryl được thế bằng N-azaspriroxycloalkan 

và dược phẩm chứa hợp chất này hoặc muối dược dụng của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

  
 

trong đó p, q, Y1, Y2, R1, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, R5a, R5b, R7 và R8 được xác định 
trong phần bản chất kỹ thuật của sáng chế; có khả năng ức chế hoạt tính của Src 
homology-2 phosphataza (SHP2). Sáng chế cũng đề xuất quy trình điều chế hợp chất 
này và dược phẩm chứa nó. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nút mạng sử dụng giao thức được điều khiển bằng phần mềm và 

phương pháp vận hành nút mạng sử dụng giao thức được điều 
khiển bằng phần mềm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nút mạng sử dụng giao thức được điều khiển bằng phần mềm (SDP) 
bao gồm bộ thu (NIC 405), và bộ xử lý CPU (421) được ghép nối tới bộ thu (NIC 405). 
Bộ thu thu các lệnh, và thu các gói tin. Bộ xử lý cập nhật cấu hình của nút mạng SDP 
theo các lệnh thu được, và xử lý các gói tin thu được. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 

(72) MYUNG, Se-ho (KR), MOUHOUCHE, Belkacem (FR), LOBETE, Ansorregui Daniel 
(ES), KIM, Kyung-joong (KR), JEONG, Hong-sil (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị truyền tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền tín hiệu. Thiết bị truyền tín hiệu này bao gồm bộ mã 
hoá để thực hiện bước mã hoá kênh trên các bit và tạo ra từ mã, bộ đan xen để đan xen 
từ mã, và bộ điều biến để ánh xạ từ mã đã được đan xen lên một chòm điểm không đồng 
đều theo một sơ đồ điều biến, trong đó chòm điểm này có thể chứa các điểm được xác 
định dựa vào các bảng theo sơ đồ điều biến. 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
328 

(11) 49288 
(21) 1-2016-03057 (51) 7 A43D  1/08,  25/06,  119/00 

(22) 22.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2015/012483     22.01.2015 (87) WO2015/112732 30.07.2015 
(30) 14/161,283          22.01.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

xác định đường định vị trên mũ giày 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, hệ thống và vật ghi đọc được bằng máy tính để xác 

định đường định vị trên mũ giày. Hệ thống và phương pháp này thu thập dữ liệu bề mặt 
ba chiều của mũ giày đã được lắp trên cốt giày được liên kết với đế giày được tạo kết 
cấu cho mũ giày đã được lắp trên cốt giày. Dữ liệu liên kết ba chiều được sử dụng cùng 
với dữ liệu ba chiều của mũ giày đã được lắp trên cốt giày trong cấu hình không liên kết 
với đế giày để xác định vị trí của đường viền được xác định bởi đường giao cắt của mũ 
giày đã được lắp trên cốt giày và đế giày khi liên kết. Đường định vị xác định đường 
viền trên đó mũ giày và cụm đế giày sẽ giao nhau trên giày thành phẩm, đường viền này 
có thể là đường giới hạn để bôi keo dính lên mũ giày đã được lắp trên cốt giày đế liên 
kết đế giày với mũ giày đã được lắp trên cốt giày. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông để cấp phát tài nguyên 

dùng cho phát hiện thiết bị đến thiết bị 
  (57)     Các hệ thống truyền thông có thể có lợi từ các kỹ thuật và hệ thống cấp phát tài nguyên. 

Ví dụ, hệ thống truyền thông của dự án hợp tác thế hệ thứ ba có thể có lợi từ phương 
pháp và hệ thống cấp phát tài nguyên dùng cho phát hiện thiết bị đến thiết bị. Sáng chế 
đề cập đến phương pháp truyền thông để cấp phát tài nguyên dùng cho phát hiện thiết bị 
đến thiết bị, phương pháp này có thể bao gồm bước xác định rằng việc truyền dữ liệu 
liên kết xuống có thể gây xung đột giữa việc truyền kênh điều khiển liên kết lên và việc 
truyền tín hiệu phát hiện thiết bị đến thiết bị hoặc việc truyền kênh chia sẻ liên kết lên 
có thể xung đột với việc truyền tín hiệu phát hiện thiết bị đến thiết bị; và yêu cầu thiết bị 
người dùng báo cáo nhu cầu phát hiện thiết bị đến thiết bị dựa trên bước xác định. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống quét giao diện không gian và thiết bị 

truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quét giao diện không gian, và thiết bị 

truyền thông. Khi hệ thống quét giao diện không gian được đề xuất trong phương án này 
của sáng chế được sử dụng để thu nhận thông tin cấu hình của trạm gốc lân cận, tín hiệu 
mà được gửi bởi trạm gốc lân cận và có cùng tần số như tín hiệu gửi của trạm gốc hiện 
tại được thu nhận bằng cách sử dụng anten dịch vụ, tín hiệu được lọc bằng cách sử dụng 
bộ lọc thứ nhất và được gửi, bằng cách sử dụng bộ luân chuyển, tới bộ khuếch đại tín 
hiệu thứ nhất để khuếch đại, và tín hiệu khuếch đại được gửi, thông qua kênh con thứ 
nhất trong kênh xử lý tín hiệu thu, tới bộ xử lý băng gốc thứ nhất để cấu hình tham số vô 
tuyến. Được đảm bảo rằng thông tin cấu hình mà được thu nhận bởi trạm gốc hiện tại và 
được sử dụng để cấu hình tham số vô tuyến bao gồm thông tin cấu hình của trạm gốc 
lân cận của trạm gốc hiện tại, nhờ đó nâng cao hiệu quả của tham số vô tuyến được cấu 
hình, và đơn giản hóa cấu trúc hệ thống. 
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(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện dịch vụ hiển thị bằng Wi-Fi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây, và đề cập đến phương pháp và 
thiết bị thực hiện dịch vụ hiển thị bằng Wi-Fi (Wi-Fi Display Service - WFD). Cụ thể là, 
phương pháp thực hiện dịch vụ hiển thị bằng Wi-Fi từ thiết bị không dây thứ nhất bao 
gồm các bước: thiết bị không dây thứ nhất mã hoá màn hình xuất ra thời gian thực của 
nó bằng bộ mã hóa-giải mã chung, mà cùng được hỗ trợ bởi thiết bị không dây thứ nhất 
này và thiết bị không dây thứ hai, sau đó truyền liên tục (tạo luồng) màn hình xuất ra 
thời gian thực này sang thiết bị không dây thứ hai; nhận lệnh nhập của người dùng yêu 
cầu truyền liên tục tệp tin đa phương tiện; và tạm thời ngắt quãng quá trình truyền liên 
tục màn hình xuất ra thời gian thực và quá trình truyền liên tục tệp tin đa phương tiện từ 
thiết bị không dây thứ nhất sang thiết bị không dây thứ hai, khi tệp tin đa phương tiện 
này có thể được phát lại từ thiết bị không dây thứ hai. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận tạo kết cấu giá đỡ để lắp đặt các tấm pin mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tạo kết cấu giá đỡ để lắp đặt các tấm pin mặt trời bao gồm: 
các cọc được bố trí để dựng đứng trên mặt đất; các vật liệu dạng thanh thứ nhất được đỡ 
bởi các cọc và mỗi vật liệu này có các góc thay đổi được quanh ba trục so với cọc và độ 
cao điều chỉnh được; các bộ phận nối nối các cọc và các vật liệu dạng thanh thứ nhất; và 
các vật liệu dạng thanh thứ hai được đỡ bởi các vật liệu dạng thanh thứ nhất và được bố 
trí theo hướng vuông góc với các vật liệu dạng thanh thứ nhất. Các bộ phận này, khác 
biệt ở chỗ, dùng được cho kết cấu thanh vật liệu theo chiều dọc có trước, mà trong đó 
các vật liệu dạng thanh thứ nhất được bố trí theo chiều dọc và kết cấu thanh vật liệu nằm 
ngang có trước, mà trong đó các vật liệu dạng thanh thứ nhất được bố trí theo phương 
nằm ngang mà không có việc sửa đổi bất kỳ cho mỗi kết cấu của các cọc, các bộ phận 
nối, và các vật liệu dạng thanh thứ nhất. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy nắn dòng 

  (57)     Máy nắn dòng bao gồm stato và roto. Bộ cụm cuộn điện với các bề mặt bên và các bộ 
gồm nhiều nam châm vĩnh cửu được sắp xếp theo hình tròn. Các mặt cục của các nam 
châm được định vị liền kề và được đặt cách một khoảng so với các bề mặt bên của các 
lõi thấm qua được của các cụm cuộn. Trong mỗi cụm cuộn, cặp các mặt cực tương tự 
của các nam châm hướng vào nhau ngang qua lõi thấm qua được và mặt cực nam châm 
thứ ba hướng ngang so với các mặt cực hướng vào nhau của cặp nam châm. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp sử dụng mảng gồm các thiết bị lưu 

trữ điện năng, thiết bị lưu trữ điện năng và vật ghi lưu trữ 
đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp sử dụng mảng gồm các thiết bị lưu trữ 
điện năng sử dụng bộ quản lý thông minh phân loại các thiết bị lưu trữ điện năng trong 
mảng dựa vào tuổi của thiết bị lưu trữ điện năng và/hoặc mức nội trở và khiến cho các 
thiết bị lưu trữ điện năng có cùng tuổi và/hoặc mức điện trở được xả đồng thời. Sau đó là 
việc xả đồng thời các thiết bị lưu trữ điện năng trong một hạng mục khác. Hệ thống này 
còn ngắt kết nối các thiết bị lưu trữ điện năng bị hỏng trong mảng và giúp giảm bớt yêu 
cầu tính toán cẩn thận và cấu hình lại vị trí của từng thiết bị lưu trữ điện năng trong 
mảng này. Hệ thống này tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự báo dung lượng thực và do 
đó giúp bảo đảm được dung lượng có thể và duy trì tích cực dung lượng nhờ đội bảo 
dưỡng chỉ cần đơn giản tháo và thay thế các pin như được chỉ dẫn bởi bộ quản lý thông 
minh. Hệ thống (100) tạo điều kiện cho phép cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS-quality 
of Service) cho các đơn vị có yêu cầu cao (ngân hàng, bệnh viện, v.v.). Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến thiết bị lưu trữ điện năng và vật ghi lưu trữ đọc được bằng máy tính. 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
335 

(11) 49295 
(21) 1-2016-03101 (51) 7 C07D  235/30, A61K  31/4184, A61P  

35/00 
(22) 10.02.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/EP2015/052676    10.02.2015 (87) WO2015/121210 20.08.2015 
(30) 14154680.4         11.02.2014      EP 

14182002.7         22.08.2014      EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) REHWINKEL, Hartmut (DE), PANKNIN, Olaf (DE), RING, Sven (DE), ANLAUF, 

Sonja (DE), SIEBENEICHER, Holger (DE), NGUYEN, Duy (DE), SCHWEDE, 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất benzimidazol-2-amin làm chất ức chế 

isoxitratdehydroaza 1 đột biến (mIDH1), phương pháp điều chế 
hợp chất này, dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzimidazol-2-amin có công thức chung (I): 
 

  
 

trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 và R12 là như được xác định trong bản 
mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất nêu trên, hợp chất 
trung gian hữu ích dùng trong quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm và dược 
phẩm kết hợp chứa nó. Hợp chất nêu trên là hữu ích để bào chế dược phẩm điều trị hoặc 
phòng ngừa bệnh, cụ thể là bệnh ung thư, ở dạng hoạt chất duy nhất hoặc ở dạng kết 
hợp với hoạt chất khác. 
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(JP), MORITA Akihiko (JP), AO Norio (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Gầu tải vật liệu, thiết bị làm nóng sơ bộ, hệ thống thiết bị 

nóng chảy, và phương pháp vận hành các thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gầu tải vật liệu (4) dùng để tải vật liệu thô được làm nóng chảy 

trong lò nung (3) vào thiết bị làm nóng sợ bộ (2) để làm nóng sơ bộ vật liệu thô trước 
khi làm nóng chảy trong lò nung (3) bằng nhiệt được tạo ra trong lò nung (3), với gầu 
(4) được treo bằng cần trục, bao gồm: phần chứa (60) có phần chứa để chứa vật liệu thô 
(60) có phần hở trên và dưới, phần nắp trên (62) để mở/đóng phần hở trên, phần nắp 
dưới (63) để mở/đóng phần hở dưới; phần cần (70) để treo bằng cần trục; và cơ cấu liên 
kết (80) được nối với phần nắp trên (62) và phần nắp dưới (63), việc nối phần cần (70) 
có thể di chuyển tương đối với phần chứa (60), và có tác dụng mở/đóng phần nắp trên 
(62) và phần nắp dưới (63) do sự chuyển động tương đối thứ nhất và thứ hai của phần 
cần (70) lần lượt đối với phần chứa (60), sự chuyển động tương đối thứ hai theo hướng 
khác với sự chuyển động tương đối thứ nhất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thành phần mạng và phương pháp để đảm bảo định tuyến 

nguồn sử dụng chữ ký số dựa trên khóa công khai và nút 
mạng 

  (57)    Sáng chế để cập đến thành phần mạng và phương pháp đảm bảo định tuyến nguồn sử 
dụng chữ ký số dựa trên khóa công khai. Nếu định tuyến nguồn được bảo vệ bị giả mạo, 
phương pháp dựa vào khóa công khai cho phép nút phía sau phát hiện sự giả mạo. 
Phương pháp dựa vào việc sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn của các định 
tuyến nguồn. Khi tạo định tuyến nguồn cho dòng lưu lượng, thành phần mạng được ấn 
định tính toán chữ ký số và bổ sung chữ ký số vào các gói. Khi các gói được thu tại nút 
trên tuyến, nút sử dụng chữ ký số và khóa công khai để xác nhận định tuyến nguồn và 
theo đó xác định xem định tuyến nguồn có bị giả mạo hay không. Nếu sự giả mạo được 
phát hiện, nút thu sẽ ngừng chuyển tiếp các gói. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp nhập ký tự và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhập ký tự và thiết bị điện tử. Phương pháp này bao 
gồm: nhận lệnh nhập ký tự, và hiển thị ký tự gợi ý được tạo ra bởi lệnh nhập ký tự; nhận 
lệnh thứ nhất được nhập bởi người dùng, trong đó lệnh thứ nhất được sử dụng để chọn ít 
nhất một ký tự gợi ý mục tiêu trong ký tự gợi ý; nhận thao tác trượt được nhập bởi người 
dùng, và xác định, theo thao tác trượt, đường trượt tương ứng với thao tác trượt, trong đó 
đường trượt là đường được hình thành bởi các điểm di chuyển của thao tác trượt trên 
thiết bị đầu ra; nhận, theo đường trượt, một vị trí mà được chọn bởi người dùng để nhập 
ký tự; và nhập ít nhất một ký tự gợi ý mục tiêu tới vị trí mà được chọn bởi người dùng để 
nhập ký tự. Do đó, trong trường hợp con trỏ nhập ký tự không được kích hoạt, ký tự cần 
được nhập bởi người dùng được nhập tới vị trí được xác định bởi người dùng, nhờ đó 
nâng cao hiệu năng vận hành. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thực hiện giao thức phân giải địa chỉ (ARP), thiết bị 

chuyển mạch và thiết bị điều khiển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện giao thức phân giải địa chỉ (ARP), thiết bị 

chuyển mạch, và thiết bị điều khiển. Phương pháp này bao gồm: thu, bởi thiết bị chuyển 
mạch, gói tin ARP; gửi, bởi thiết bị chuyển mạch, bản tin báo cáo thông tin bao gồm gói 
tin ARP tới thiết bị điều khiển; và thực hiện, bởi thiết bị chuyển mạch, giao thức phân 
giải địa chỉ (ARP) theo địa chỉ MAC được chứa trong bản tin phân phát thông tin được 
gửi bởi thiết bị điều khiển, trong đó bản tin phân phát thông tin là bản tin được gửi bởi 
thiết bị điều khiển theo bản tin báo cáo thông tin. Bằng các phương án của sáng chế, 
mặc dù thiết bị chuyển mạch trong mạng được điều khiển bằng phần mềm (SDN) không 
có khả năng hỗ trợ giao giao thức ARP, thiết bị chuyển mạch có thể báo cáo gói tin 
ARP tới thiết bị điều khiển và thực hiện việc tương tác ARP với thiết bị phía ngoài với 
sự hỗ trợ của của thiết bị điều khiển, nhờ đó cải thiện khả năng truyền dữ liệu của mạng 
SDN. 
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(US), WOOSLEY, Aaron (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trình tự polynucleotit thể khảm, tế bào chuyển gen, thực vật 

chuyển gen và hạt giống chuyển gen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến trình tự polynucleotit thể khảm; tế bào chuyển gen; thực vật chuyển 

gen; và hạt giống chuyển gen.  
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(72) WANG, Yi  (CN), CHEN, Xueliang  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ xử lý dải tần cơ sở, bộ điều khiển rađio từ xa, và phương 

pháp truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xử lý dải tần cơ sở, bộ điều khiển từ xa rađio, và phương pháp 

truyền thông. Bộ xử lý dải tần cơ sở bao gồm: bộ thu-phát dải sóng milimet, được tạo 
cấu hình để thu tín hiệu giao diện được gửi bởi bộ điều khiển từ xa rađio nhờ sử dụng 
dải sóng milimet; môđun xử lý tín hiệu giao diện, được tạo cấu hình để chuyển đổi tín 
hiệu giao diện thu được bởi bộ thu-phát dải sóng milimet thành dữ liệu dải tần cơ sở 
đường lên; và môđun xử lý dữ liệu dải tần cơ sở, được tạo cấu hình để: xử lý dữ liệu dải 
tần cơ sở đường lên để thu được tín hiệu đải tần cơ sở đường lên, và gửi tín hiệu dải tần 
cơ sở đường lên tới cổng vào ra. Theo các phương án của sáng chế, bộ xử lý dải tần cơ 
sở và bộ điều khiển từ xa rađio có thể truyền thông nhờ sử dụng dải sóng milimet, nhờ 
đó tiết kiệm các tài nguyên sợi quang.  
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(72) ZHANG, Tao (CN), GAO, Yongqiang  (CN), LIN, Bo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý sự cố liên kết vô tuyến và 

phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý sự cố liên kết vô tuyến, và liên quan 

đến lĩnh vực truyền thông không dây. Phương pháp này bao gồm các bước: dò, bởi thiết 
bị người dùng, xem có sự cố nào xảy ra trên liên kết vô tuyến được thiết lập giữa thiết bị 
người dùng và thiết bị mạng thứ hai hay không; và gửi, bởi thiết bị người dùng, thông 
điệp thứ nhất đến thiết bị mạng thứ nhất khi phát hiện thấy rằng có sự cố xảy ra trên liên 
kết vô tuyến được thiết lập giữa thiết bị người dùng và thiết bị mạng thứ hai, trong đó 
thông điệp thứ nhất này được dùng để cho biết rằng có sự cố xảy ra trên liên kết vô 
tuyến được thiết lập giữa thiết bị người dùng và thiết bị mạng thứ hai. Thiết bị này bao 
gồm: khối dò và khối gửi. Theo sáng chế, khi có sự cố xảy ra trên liên kết vô tuyến được 
thiết lập giữa thiết bị người dùng và thiết bị mạng thứ hai, thì thiết bị mạng thứ nhất có 
thể kịp thời biết về sự cố này, nhờ đó mà các thao tác không cần thiết, chẳng hạn như 
thiết lập lại SRB (Signaling Radio Bearer - kênh mang vô tuyến báo hiệu) và kích hoạt 
lại sự bảo mật, có thể không phải được thực hiện nữa. Thiết bị mạng thứ nhất cũng có 
thể kịp thời thực hiện việc xử lý tiếp đối với sự cố liên kết vô tuyến này, nhờ đó rút ngắn 
thời gian gián đoạn truyền dữ liệu người dùng, vốn bị gây ra bởi sự cố liên kết vô tuyến 
này, và cải thiện trải nghiệm người dùng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để liên lạc trực tiếp giữa các thiết bị 

không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp, thiết bị, và vật ghi chứa chương trình máy tính để liên 

lạc trực tiếp giữa các thiết bị không dây. Sáng chế đề xuất các kỹ thuật để phát đi nhiều 
lần thông tin ấn định lập lịch dự phòng cho cùng một dữ liệu truyền, cũng như các kỹ 
thuật phát hiện thông tin sử dụng cơ chế phát nhiều lần thông tin ấn định lập lịch dự 
phòng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu khóa hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa hình trụ trong đó vỏ được nối trên thân hình trụ của khóa hình 
trụ trong khi có tấm che trên phần đầu ở phía đối diện với thân hình trụ, tấm chắn được 
chứa trong vỏ để có khả năng mở và đóng lỗ thứ nhất dùng để cắm chìa khóa cơ tạo ra 
trong tấm nắp che, và khóa từ có phần lắp dạng ống, mà chìa khóa từ có thể được lắp 
vào trong đó, được tạo ra trên vỏ sao cho đầu ngoài của phần lắp dạng ống quay về phía 
lỗ thứ hai tạo ra trong tấm nắp che, trong đó phương tiện chiếu sáng (47) bao gồm phần 
chiếu sáng thứ nhất (50b), phần này có thể chiếu sáng mép theo chu vi của lỗ thứ nhất 
(29) và phần chiếu sáng thứ hai (50c), phần này có thể chiếu sáng mép theo chu vi của 
lỗ thứ hai (35) được tạo ra trên vỏ (16). Kết cấu này khiến cho việc mở khóa của khóa từ 
trong bóng tối trở nên dễ dàng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dẫn kênh vật lý tăng cường và thiết bị 

truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền dẫn kênh vật lý tăng cường, thiết bị truyền 

thông, thiết bị người dùng, và trạm gốc. Phương pháp bao gồm: xác định thông tin thứ 
nhất tương ứng với mỗi trong số một hoặc nhiều mức độ truyền dẫn kênh vật lý tăng 
cường, trong đó thông tin thứ nhất bao gồm thông tin cấu hình lặp lại và thông tin cấu 
hình truyền dẫn tăng cường mà là của truyền dẫn tăng cường kênh vật lý; xác định, theo 
thông tin thứ nhất, khung vô tuyến khởi đầu của cơ hội truyền dẫn kênh vật lý tăng 
cường tương ứng với mỗi mức truyền dẫn kênh vật lý tăng cường và vị trí khởi đầu, 
trong khung vô tuyến khởi đầu, của cơ hội truyền dẫn kênh vật lý tăng cường, trong đó 
vị trí khởi đầu là khung con khởi đầu, hoặc vị trí khởi đầu là cơ hội truyền dẫn kênh vật 
lý khởi đầu; và thực hiện truyền dẫn tăng cường kênh vật lý nhờ sử dụng vị trí khởi đầu 
trong khung vô tuyến khởi đầu làm điểm khởi đầu. Do đó, truyền dẫn tăng cường kênh 
vật lý cho các thiết bị đầu cuối ở các mức độ khác nhau được thực hiện. 
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(72) ZHANG, Wei (CN), PENG, Chenghui  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống mạng không dây, bộ điều khiển mạng đơn, phần tử 

mạng ngõ vào và nút chức năng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống mạng không đây bao gồm: bộ điều khiển mạng đơn 

(Single Network Controller - SNC) được tạo cấu hình để thực hiện chức năng điều khiển 
tập trung, phần tử mạng ngõ vào được tạo cấu hình để thực hiện việc so khớp đối với 
quy tắc xử lý luồng dữ liệu, và mạng nút chức năng (Function Node Network - FNN) 
được tạo cấu hình để thực hiện chức năng mặt phẳng người dùng, trong đó FNN này bao 
gồm ít nhất một nút chức năng (Function Node - FN), cả phần tử mạng ngõ vào và FN 
này đều được kết nối truyền thông với SNC, và ít nhất hai FN được kết nối với nhau trực 
tiếp hoặc qua mạng giao thức internet (Internet Protocol - IP); SNC được tạo cấu hình cụ 
thể để thực hiện chức năng mặt phẳng điều khiển của hệ thống mạng không dây; phần tử 
mạng ngõ vào được tạo cấu hình cụ thể để thực hiện việc so khớp quy tắc và đánh dấu 
bằng nhãn cho gói dữ liệu; và FN được tạo cấu hình cụ thể để thực hiện một trong số, 
hoặc tổ hợp của, việc xử lý dữ liệu và việc chuyển tiếp dữ liệu theo nhãn này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nắp bình xịt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp bình xịt, trong đó các trụ chống (từ 12 đến 15) được bố trí ở 
gần với nút bấm 20 của thân nắp 10 sao cho các trụ chống này nhô lên phía trên cao hơn 
các vòi phun (23 và 24). Các đầu phía trên của các trụ chống (12 và 14) này nối  liền với 
nhau. 
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(72) WANG, Fan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp gửi thông tin điều khiển kênh điều khiển vật lý 

dành riêng, thiết bị đầu cuối và phương tiện đọc được bằng 
máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi mào đầu, trong đó phương pháp này bao gồm các 
bước: thu thập khoảng trống truyền đường lên thứ nhất, trong đó khoảng trống truyền 
đường lên thứ nhất này là khoảng thời gian giữa thời điểm khởi tạo, bởi thiết bị đầu 
cuối, lần truyền đường lên hiện tại, và thời điểm kết thúc lần truyền đường lên gần nhất 
trước đó; và nếu khoảng trống truyền đường lên thứ nhất lớn hơn hoặc bằng ít nhất một 
ngưỡng thời gian trong ngưỡng thời gian được thiết đặt trước thứ nhất, thì gửi Mào đầu 
mà bao gồm DPCCH (Dedicated Physical Control Channel - kênh điều khiển vật lý 
dành riêng) đến phía mạng. Theo phương pháp gửi mào đầu theo sáng chế, khi thiết bị 
đầu cuối khởi tạo quá trình truyền đường lên, thì thiết bị đầu cuối trước hết thu thập 
khoảng thời gian giữa thời điểm khởi tạo, bởi thiết bị đầu cuối này, lần truyền đường lên 
hiện tại, và thời điểm kết thúc lần truyền đường lên gần nhất trước đó; và nếu khoảng 
thời gian này lớn hơn hoặc bằng ít nhất một ngưỡng thời gian trong ngưỡng thời gian 
được thiết đặt trước, thì thiết bị đầu cuối này gửi Mào đầu mà bao gồm DPCCH đến phía 
mạng, để thiết bị phía mạng tại trạm gốc có thể điều khiển công suất truyền đường lên 
của thiết bị đầu cuối theo xung DPCCH được gửi. 
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(11) 49309 
(21) 1-2016-03218 (51) 7 C07D  471/08,  487/08, A61K  

31/529, A61P  7/00 
(22) 30.01.2015 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/US2015/013654     30.01.2015 (87) WO2015/116886 06.08.2015 
(30) 61/933,942         31.01.2014    US 

62/058,293         01.10.2014    US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Ronte 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, United States of 
America 

(72) CORTE James R. (US), DE LUCCA Indawati (US), FANG Tianan  (CN), YANG Wu  
(US), WANG Yufeng (CN), DILGER Andrew K. (US), PABBISETTY Kumar 
Balashanmuga (IN), EWING William R. (US), ZHU Yeheng (US), WEXLER Ruth R.  
(US), PINTO Donald J. P. (US), ORWAT Michael J. (US), SMITH Leon M. II (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất vòng lớn làm chất ức chế yếu tố XIa và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

 

  
 

hoặc chất đồng phân lập thể, chất hỗ biến, hoặc muối dược dụng của nó, trong đó tất cả 
các biến có nghĩa như được xác định trong bản mô tả này. Hợp chất theo sáng chế có tác 
dụng ức chế chọn lọc yếu tố XIa hoặc ức chế cả yếu tố XIa lẫn kalikrein huyết tương. 
Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh huyết khối tắc 
mạch và/hoặc bệnh viêm. 
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(11) 49310 
(21) 1-2016-03246 (51) 7 G01R  31/3181,  31/3183 

(22) 05.02.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/SE2014/050145      05.02.2014 (87) WO2015/119540 13.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83, Stockholm, Sweden 
(72) DUBROVA, Elena (SE), NASLUND, Mats (SE), CARLSSON, Gunnar (SE), 

FORNEHED, John (SE), SMEETS, Bernard (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp kiểm tra mạch logic dạng số 

  (57)    Sáng chế đề cập tới các thiết bị điện tử (320) bao gồm mạch logic dạng số (101) và 
môđun kiểm tra (322) được làm thích ứng để nhận các thông số kiểm tra từ thiết bị quản 
lý kiểm tra từ xa (310), sinh ra các mẫu kiểm tra dựa trên các thông số kiểm tra, áp dụng 
các mẫu kiểm tra vào mạch logic dạng số, nhận các phản hồi kiểm tra từ mạch logic 
dạng số, cô đọng các phản hồi kiểm tra vào trong chữ ký kiểm tra, và hoặc là truyền chữ 
ký kiểm tra tới thiết bị quản lý kiểm tra từ xa hoặc xác định kết quả kiểm tra dựa trên so 
sánh của chữ ký được mong đợi nhận được từ thiết bị quản lý kiểm tra từ xa với chữ ký 
kiểm tra. Sáng chế còn đề cập tới thiết bị quản lý kiểm tra từ xa bao gồm các phương 
tiện được làm thích ứng để thu được các thông số kiểm tra thích hợp để sinh ra các mẫu 
kiểm tra cho mạch logic dạng số, thu được chữ ký được mong đợi tương ứng với các 
mẫu kiểm tra, truyền các thông số kiểm tra tới ít nhất một thiết bị điện tử bao gồm mạch 
logic dạng số, và hoặc nhận chữ ký kiểm tra từ ít nhất một thiết bị điện tử và xác định 
kết quả kiểm tra dựa trên so sánh của chữ ký được mong đợi với chữ ký kiểm tra, hoặc 
truyền chữ ký được mong đợi tới ít nhất một thiết bị điện tử. 
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(11) 49311 
(21) 1-2016-03296 (51) 7 C12N  1/04,  5/00 

(22) 05.09.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(71) Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập 

khẩu Phúc Thịnh  (VN) 
Số 33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Thị Cấn (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Quy trình trồng nấm Cordyceps sinesis và môi trường để nuôi 

cấy nấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trồng nấm Cordiceps sinesis, trong đó quy trình này bao 

gồm các bước: a) nhân giống gốc, b) nhân giống sản xuất và c) trồng nấm Cordyceps 
sinesis trên môi trường bán rắn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến môi trường để nhân 
giống gốc, môi trường để nhân giống sản xuất và môi trường để trồng nấm Cordyceps 
sinesis. Bằng cách cải tiến quy trình và môi trường nuôi cấy, sáng chế cho phép thu 
được nấm Cordiceps sinesis có hàm lượng hoạt chất sinh học cao.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3176 
(21) 2-2015-00067 (51) 7 B62D 55/00 

(22) 27.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(71) Trường đại học Bách Khoa, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thanh Hải (VN), Từ Diệp Công Thành (VN), Trần Việt Hồng (VN) 
(54) Robot di động leo cầu thang 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu cho robot di động có khả năng di chuyển trên mặt phẳng cũng 
như trên cầu thang. Cơ cấu gồm các phần chính là cơ cấu bánh đai, cơ cấu căng đai đảm 
bảo robot có khả năng di chuyển trên cầu thang và cơ cấu chứa vật nặng cần mang. Với 
cơ cấu này đảm bảo robot di chuyển lên và xuống cầu thang với độ ổn định và chính xác 
cao. 
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(11) 3177 
(21) 2-2015-00071 (51) 7 D01H 1/00 

(22) 30.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2015 
(75) Lê Văn Liêm  (VN) 

ấp Tân Lập, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 
(54) Thiết bị xe chỉ xơ dừa tám trục bố trí theo phương dọc 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị xe chỉ xơ dừa tám trục bố trí theo phương dọc 
thuận tiện trong vận hành, nâng cao hiệu quả xe chỉ xơ dừa với quá trình chế tạo không 
phức tạp, giảm được diện tích mặt bằng trong lắp đặt thiết bị. Thiết bị có kết cấu bao 
gồm: phần khung chịu lực là các thanh liên kết có chiều dài, rộng, cao nhất định, tám 
trục cuốn chỉ bố trí theo phương dọc bên trái (1;3;5;7), bên phải (2;4;6;8); trục truyền 
động chính (9) làm quay trục (10) nhờ vào bánh răng xích (11), trục có đĩa ma sát ở hai 
đầu trục (10) làm quay bốn đĩa trục cuốn bên dưới (1';2';3';4'), bốn đĩa trục cuốn đối 
xứng bên trên (5';6';7';8') chuyển động nhờ vào trục thứ cấp có đĩa ma sát ở hai đầu trục 
(12) được truyền động nhờ bánh răng xích (13); mỗi trục cuốn có thể dừng tạm thời nhờ 
vào chuyển động trượt và lò xo giảm chấn (14) mà không dừng thiết bị; thiết bị này còn 
có tám đường chỉ đầu vào (15) được cuốn phân bố đều trên tám trục cuốn nhờ thanh 
định hướng (16), được chuyển động nhờ vào hộp chuyển tốc độ chiều quay (17) kéo trục 
bánh răng xích (18) kết nối truyền động bánh răng xích (19;20), để định hướng chỉ xơ 
dừa được cuốn và phân bố đều trên các trục cuốn. 
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(11) 3178 
(21) 2-2015-00072 (51) 7 F04B 13/00 

(22) 30.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2015 
(71) AI HAO AGRICULTURAL IMPLEMENTS CO., LTD.  (TW) 

No. 84. Minzu Rd., Chaojhou Township, Pingtung County, Taiwan 
(72) Chen-Lan HSIEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phun dùng trong nông nghiệp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị phun dùng trong nông nghiệp (2) bao gồm: bình 
chứa (22); bộ phận dẫn động (24) được bố trí bên dưới bình chứa (22); bộ phận xả (23) 
được bố trí giữa bình chứa (22) và được dẫn động bởi bộ phận dẫn động (24) để xả chất 
lỏng trong bình chứa (22); và bộ phận làm lệch hướng (3). Bình chứa (22) bao gồm thân 
bình chứa (221) có phần cổ (225) tạo thành cửa nạp chất lỏng (223), và nắp (222) được 
lắp theo cách có thể tháo ra được với phần cổ (225) để đậy cửa nạp chất lỏng (223). Bộ 
phận làm lệch hướng (3) bao gồm thân chính (31) được bố trí giữa thân bình chứa (221) 
và nắp (222), và được tạo ra có lỗ (34) để đưa phần cổ (225) xuyên qua đó, phần làm 
lệch hướng chính (32) mở rộng nghiêng và hướng xuống từ đầu trước của thân chính 
(31), và hai phần làm lệch hướng ở bên cạnh (33) lần lượt mở rộng nghiêng và hướng 
xuống từ các cạnh bên của thân chính (31). Chất lỏng chảy ra ngoài ở gần cửa nạp chất 
lỏng (223) được làm lệch hướng bởi bộ phận làm lệch hướng (3) để không rơi vào bộ 
phận dẫn động (24). 
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(11) 3179 
(21) 2-2015-00073 (51) 7 A01K 89/00 

(22) 31.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(75) 1. Phan Thành Nhân  (VN) 

49 An Thượng 18, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

2. Lê Văn Hoàng  (VN) 
85 Ngô Thì Hương, Vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

3. Nguyễn Văn Xuân  (VN) 
06 Sơn Thuỷ 11, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(54) Thiết bị để thu dây câu 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị để thu dây câu sau khi thả câu sử dụng cơ cấu ôm 

dây câu bằng dây đai (7) với bánh mâm (12), cơ cấu ôm dây câu này làm tăng độ bám 
sít của dây câu và dây câu được thu vào nhờ hệ truyền động qua cơ cấu dẫn hướng. 
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(11) 3180 
(21) 2-2015-00074 (51) 7 B28B 13/02 

(22) 31.03.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(71) Công ty TNHH phát triển công nghệ và thiết bị công nghệ cao 

(HTEC)  (VN) 
48/18 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Tấn Hùng  (VN), Nguyễn Thanh Nam  (VN), Lê Thanh Sơn (VN) 
(54) Cơ cấu cấp liệu dạng xoay tròn liên tục cho máy ép gạch 

không nung 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp liệu dạng xoay tròn liên tục cho máy ép gạch không 

nung bao gồm cụm bàn xoay và phễu nạp liệu tự động định lượng có khả năng cải thiện 
năng suất ép gạch thông qua kết cấu máy ép xoay liên tục và giảm chi phí năng lượng 
phục vụ sản xuất cho quá trình ép gạch ống, trong đó cơ cấu này sử dụng động cơ biến 
chuyển động quay của trục vít thành chuyển động quay của bàn xoay để thực hiện việc 
cấp liệu, ép gạch và tháo khuôn thành phẩm một cách liên tục, nhờ đó, thời gian để thực 
hiện chu trình điều khiển giảm. Cơ cấu cấp liệu dạng xoay tròn liên tục cho máy ép 
gạch không nung khắc phục được vấn đề về cấp liệu liên tục, đảm bảo được độ chính 
xác để cho phép tinh chỉnh đáp ứng các quy chuẩn hiện hành của sản phẩm gạch ống. 
Cơ cấu cấp liệu dạng xoay tròn liên tục theo sáng chế dễ dàng tích hợp với bộ phận cấp 
liệu định lượng hiện có trên thị trường. 
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(11) 3181 
(21) 2-2015-00080 (51) 7 A01N 63/02 

(22) 01.04.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương  (VN) 

48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Trần Việt Hùng (VN), Dương Minh Tân (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Nguyễn Tiến 

Đạt (VN), Trần Minh Ngọc (VN), Phùng Minh Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình chiết tetrodotoxin từ cá nóc Tetraodontidae và 

tetrodotoxin thu được từ quy trình này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết tetrodotoxin (TTX) từ phủ tạng một số loài 

cá nóc Tetraodontidae ở Việt Nam. Quy trình này bao gồm các bước: 

(i) chiết thu dịch chiết chứa tetrodotoxin; 

(ii) sắc ký trao đổi ion thu dịch chiết toàn phần TTX; 

(iii) tinh chế bằng cách kết tinh thu sản phẩm tetrodoloxin thô: và 

(iv) định lượng tetrodotoxin thô bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tetrodotoxin có độ tinh khiết  80.0 % thu được từ 

quy trình này. Tetrodotoxin thu được này có thể tiếp tục được tinh chế đạt độ tinh khiết 

cao ( 95,0 %) để làm nguyên liệu thiết lập chất chuẩn phục vụ các nghiên cứu về độc 

tố và ứng dụng TTX trong y học. 
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(11) 3182 
(21) 2-2015-00081 (51) 7 G08G  1/123 

(22) 02.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2015 
(75) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 

Số 41, tổ 18A, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống âm thanh tự động chỉ báo vị trí dừng của xe cộ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống âm thanh tự động chỉ báo vị trí dừng của xe cộ bao 
gồm máy tính lưu dữ liệu âm thanh cần phát, máy chủ điều khiển nhận dữ liệu âm thanh 
cần phát từ từ máy tính, bộ phận phát âm thanh lắp trên xe cộ nhận dữ liệu âm thanh cần 
phát từ máy chủ để phát liên tục âm thanh cần phát, bộ phận định vị (GPS) được gắn 
trên xe cộ để xác định vị trí của xe cộ, khác biệt ở chỗ, khi xe cộ di chuyển đến vị trí, 
gần đến điểm dừng đỗ mà cần thông báo cho hành khách biết, được xác định nhờ vào bộ 
phận định vị (GPS) thì máy chủ điều khiển sẽ dừng phát âm thanh thông thường để phát 
âm thanh thông báo cho hành khách biết điểm dừng đỗ ngay phía trước của hành trình, 
sau khi qua điểm dừng đỗ này thì máy chủ điều khiển lại tiếp tục phát âm thanh như 
thường lệ trên bộ phận phát âm thanh của xe cộ. 
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(11) 3183 
(21) 2-2015-00087 (51) 7 A01K  079/00,  075/00,  097/00 

(22) 07.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2015 
(71) 1. JIN-LONG YANG  (TW) 

5F.-3, No.2, Ln. 58, Yide Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
2. MEI-YUEH WANG  (TW) 
5F.-3, No.2, Ln. 58, Yide Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
3. CHEN-YUN YANG  (TW) 
5F.-3, No.2, Ln. 58, Yide Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
4. CHUN-HSIANG YANG  (TW) 
5F.-3, No.2, Ln. 58, Yide Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(72) JIN-LONG YANG (TW), CHEN-YUN YANG (TW), CHUN-HSIANG YANG (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đèn đánh cá điốt phát quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn điốt phát quang đánh cá. Đèn điốt phát quang đánh cá gồm có 
đế đèn (1), ống dẫn điện quá nhiệt (2), môđun điốt phát quang (LED) (3), thấu kính 
quang học (4), vây tản nhiệt (5) và chụp đèn trong suốt (6). Bản mạch (14) được đặt trên 
đế đèn (1) và ít nhất một bề mặt lắp ráp cho việc gắn môđun LED (3) được lắp ở bề mặt 
chính diện của đế đèn (1). Môđun LED (3) được nối với bản mạch (14). Đáy của môđun 
LED (3) tiếp xúc với ống dẫn điện quá nhiệt (2) và một phần của ống này được bọc 
bằng vây tản nhiệt (5). Thấu kính quang học (4) để hội tụ ánh sáng được đặt phía trước 
môđun LED (3) và chụp đèn trong suốt (6) được gắn với đế đèn (1). Việc lắp ráp chụp 
đèn trong suốt (6) với đế đèn (1) là không thấm nước. Đèn đánh cá có độ tiêu thụ điện ít 
hơn, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế dạng môđun, khối lượng nhẹ, kích thước gọn, dễ dàng 
lắp đặt, và tuổi thọ cao. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(11) 3184 
(21) 2-2015-00089 (51) 7 B22C  9/00,  23/00 

(22) 10.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2015 
(71) Viện công nghệ  (VN) 

25 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Nguyễn Văn Chương (VN), Nguyễn Tiến Tài (VN), Hoàng Anh Tuấn (VN), Trần Như 

Biên (VN), Nguyễn Phi Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Khuôn đúc nắp xi lanh động cơ diesel và bộ mẫu khuôn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khuôn đúc nắp xi lanh động cơ diesel bao gồm hòm khuôn 
trên (2) được làm bằng hỗn hợp cát - đất sét có đậu ngót (4), ống rót (6), rãnh dẫn (7) 
được tạo hình dạng rỗng với hai đầu mở xuyên từ mặt trên đến mặt dưới; hòm khuôn 
dưới (3) làm bằng hỗn hợp cát - đất sét được lèn chặt có hốc khuôn (9) với biên dạng 
tương ứng với biên dạng ngoài của sản phẩm đúc nhưng có kích thước lớn hơn biên 
dạng ngoài của sản phẩm đúc, mặt trên của hốc khuôn (9) được tạo cạnh mép (10) để đỡ 
các mép tương ứng của ruột tấm đế (12) của bộ ruột (11) khi bộ ruột này được gác lên 
bề mặt trên của hốc khuôn (9) này; bộ ruột khuôn (11) được lắp treo vào hốc khuôn (9) 
của hòm dưới (3) theo hướng úp xuống dưới để tạo thuận lợi cho việc thoát hơi ra bên 
ngoài khi rót vật liệu đúc nóng chảy vào khuôn. Giải pháp hữu ích còn đề cập đến bộ 
mẫu khuôn (18) để đúc các hòm khuôn trên (2) và hòm khuôn dưới (3) này.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(11) 3185 
(21) 2-2015-00090 (51) 7 A61K  35/78, C07D  403/04 

(22) 14.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2015 
(71) Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Thanh Tâm  (VN), Trần Văn Sung (VN), Đào Đức Thiện  (VN), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh  (VN), Trịnh Thị Thủy  (VN) 

(54) Quy trình chiết và tinh chế axit ursolic có tác dụng hạ đường 
huyết từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chiết và tinh chế axit ursolic có tác dụng hạ đường huyết 
từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus) bao gồm các bước: (a) chuẩn bị nguyên liệu; (b) 
chiết bột cây dừa cạn; (c) tinh chế sơ bộ và (d) thu hợp chất axit ursolic tinh khiết. Hợp 
chất axit ursolic thu được là chất rắn màu trắng, không mùi thích hợp để bào chế thuốc 
chống tiểu đường. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(11) 3186 
(21) 2-2015-00094 (51) 7 B63B 9/02 

(22) 15.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Khánh Hiếu (VN) 
(54) Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động dùng cho mô 

hình tàu lướt khí 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động dùng cho 

mô hình tàu lướt khí dùng chong chóng khí để tạo lực đẩy, hệ thống này bao gồm: cụm 
thanh đo (2) được nối cứng vào cụm hệ thống kéo (1); dây kéo (3) nối giữa cụm thanh 
đo (2) với mô hình tàu lướt khí (6); một đầu của dây kéo (3) được nối cứng với cụm 
thanh đo (2), đầu còn lại được nối cứng với mô hình tàu lướt khí (6) thông qua cụm 
chong chóng giả định (4), cụm này có chiều cao tương quan với chiều cao của chóng 
chóng khí thực, một đầu của cụm chong chóng khí giả định (4) được nối cứng với mô 
hình tàu lướt khí (6), đầu còn lại được nối cứng với dây kéo (3); cụm dẫn hướng (5) 
được lắp ở phía mũi mô hình tàu lướt khí để giữ hướng kéo mô hình tàu lướt khí trong 
quá trình kéo thử, trong đó dây kéo (3) có thể chuyển động một bậc tự do theo phương 
thẳng đứng trong cụm dẫn hướng (5). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(11) 3187 
(21) 2-2015-00096 (51) 7 B65D  81/02 

(22) 20.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) TON YI INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 

837, Chung Cheng N. RD., Yungkang Dist., Tainan City, 71042, Taiwan 
(72) Ping-Huang Chen (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hộp loại hai miếng bằng sắt tráng thiếc hoặc thép không 

chứa thiếc phủ crom 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hộp loại hai miếng bằng sắt tráng thiếc hoặc thép không 

chứa thiếc phủ crom bao gồm thân hộp (22) và nắp (38). Thân hộp (22) bao gồm phần 
đáy (24) và tấm chắn bên ngoài (26) kéo dài vuông góc từ mép tiếp xúc bên ngoài của 
phần đáy (24). Phần đáy (24) và tấm chắn bên ngoài (26) cùng nhau tạo thành khoảng 
tiếp nhận (30). Tấm chắn bên ngoài (26) bao gồm nhiều đường gân (34) kéo dài giữa 
mép tiếp xúc bến ngoài của phần đáy (24) và đầu trên của tấm chắn bên ngoài (26). Các 
đường gân (34) được đặt cách nhau theo chu vi. Nắp (38) được gắn ở đầu trên của tấm 
chắn bên ngoài (26) của thân hộp (22) và bịt kín khe hở (32). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(11) 3188 
(21) 2-2015-00102 (51) 7 F24B 5/00 

(22) 23.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) Công ty TNHH xây dựng Mạnh Hùng  (VN) 

107B, Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Đinh Văn Thoại (VN) 
(54) Lò gia nhiệt không khí 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lò gia nhiệt không khí có hình trụ tròn làm bằng thép được 
đặt nằm ngang hoặc thẳng đứng. Lò gia nhiệt không khí có các ống trao đổi nhiệt làm 
bằng thép được đặt thẳng đứng, các ống này trao đổi nhiệt trực tiếp với không khí để tạo 
ra dòng khí nóng. Trong lò gia nhiệt không khí, vỏ được bố trí xung quanh lò đốt và 
xung quanh các ống trao đổi nhiệt. 
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(11) 3189 
(21) 2-2015-00103 (51) 7 A61B 5/00 

(22) 24.04.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Võ Quế Sơn (VN) 
(54) Hệ thống nhúng thu thập dữ liệu y khoa sử dụng mạng cảm 

biến không dây 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống nhúng thu thập dữ liệu y khoa sử dụng mạng cảm 

biến không dây từ bệnh nhân bao gồm bộ xử lý trung tâm chứa phần mềm nhúng để thu 
thập và xử lý dữ liệu y khoa thu thập được được kết nối với các bộ phận còn lại bao gồm 
khối nguồn cung cấp nguồn điện duy trì hoạt động cho hệ thống, khối cảm biến đo nhiệt 
độ cơ thể, khối đo huyết áp cơ thể, khối đo nhịp tim, SpO2 của cơ thể, khối đo tín hiệu 
ECG (điện tim) khối cung cấp thời gian thực cho hệ thống, khối màn hình LCD để hiển 
thị các dữ liệu thu thập được, khối lưu trữ dữ liệu thu thập được, khối giao tiếp mạng 
không dây để truyền dữ liệu thu thập được qua mạng cảm biến hoặc mạng GSM/GPRS, 
khối bàn phím để người dùng tương tác với hệ thống. 
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(11) 3190 
(21) 2-2015-00104 (51) 7 C12G  3/00,  3/02 

(22) 24.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang  (VN) 

Số 5/2 Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(72) Nguyễn Minh Thủy (VN) 
(54) Quy trình sản xuất rượu vang từ cây thốt nốt Borassus 

flabellifer 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất rượu vang từ cây thốt nốt Borassus 

flabellifer bao gồm các bước: 

(i) chuẩn bị nước thốt nốt: nước thốt nốt được thu hoạch vào buổi sáng, được bổ sung 
natri metabisulfit Na2S2O5 với hàm lượng 0,5 g/1 và bảo quản trong điều kiện lạnh; 
(ii) lên men nước thốt nốt để thu rượu vang thốt nốt: thanh trùng nước thốt nốt thu được 
sau bước (i) bằng Natri bisulfit NaHSO3 với hàm lượng 100 mg/lít trong 2 giờ và bổ 
sung nấm men thuộc dòng Saccharomyces cerevisiae có mật độ 105 CFU/ml, lên men ở 

nhiệt độ nằm trong khoảng từ 28°C đến 30°C trong thời gian 12 ngày; 
(iii) làm trong rượu vang thốt nốt bằng chế phẩm pectinex nồng độ 0,04% trong khoảng 
04 tuần; và 
(iv) đóng chai và bảo quản rượu vang thốt nốt. 
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(11) 3191 
(21) 2-2015-00107 (51) 7 B65G 1/00 

(22) 24.04.2015 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No.89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Máy nhuộm băng chuyền có lắp đặt thiết bị tìm đầu vải 

  (57)     Giải pháp đề cập đến máy nhuộm băng chuyền có lắp thiết bị tìm đầu vải và lắp đặt thiết 
bị đầu vải bên trong máy nhuộm vải. Thiết bị này cho phép đo đạc, ghi chú, hiển thị và 
phát tín hiệu của chu trình vải trước đó. Thiết bị này cho thấy những hiệu quả sau: (1) 
điều khiển đồng bộ tốc độ của băng chuyền và chu trình vải; (2) điều khiển đồng bộ tốc 
độ bánh dẫn vải và chu trình vải; (3) điều khiển tốc độ vải, bánh dẫn vải và băng 
chuyền. 
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(11) 3192 
(21) 2-2015-00309 (51) 7 A23C 11/00 

(22) 08.10.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 1503000534 10.04.2015       TH 
(71) SAHACHOL FOOD SUPPLIES COMPANY LIMITED  (TH) 

600/1 Moo 11, Sukhapibarn 8 Road, Nongkharm, Sriracha, Cholburi 20232, Thailand 
(72) Surach Patanawongyuneyong (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Chế phẩm sữa đậu nành có bổ sung bã ngũ cốc đựng trong bao 

bì UHT và quy trình sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm sữa đậu nành được bổ sung bã ngũ cốc đựng 

trong bao bì UHT. Bã ngũ cốc có thể được chọn từ các nguyên liệu thô sau đây; ngô, 
gạo lứt, lúa mỳ, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, bo bo, bột konnyaku, sữa đông tụ đậu nành 
và hạt cây húng quế hoặc hỗn hợp của chúng. Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập 
đến quy trình sản xuất sữa đậu nành được bổ sung bã ngũ cốc đựng trong bao bì UHT. 
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(11) 3193 
(21) 2-2015-00385 (51) 7 H01L  33/48 

(22) 30.11.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 104204856 31.03.2015     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2016 
(75) HOU-CHIEH LEE  (TW) 

13F.-1, No.128, Wenxing Rd., Guishan Township, Taoyuan County Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cấu trúc lắp ráp của đi-ốt laze 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu trúc lắp ráp của đi-ốt laze, bao gồm bảng dẫn nhiệt 
cách điện có chứa mạch điện tử; chíp đi-ốt laze gắn trên mạch điện tử của bảng dẫn 
nhiệt cách điện có cực dương và cực âm tương ứng được nối với miếng đệm hàn bên 
ngoài cho các liên kết bên ngoài; và đế dẫn nhiệt đặt trên bề mặt của bảng dẫn nhiệt 
cách điện để dẫn nhiệt tạo ra từ chíp laze đi-ốt tới đế dẫn nhiệt thông qua bảng dẫn nhiệt 
cách điện, trong đó chíp đi-ốt laze phát ra nguồn sáng từ đỉnh của bảng dẫn nhiệt cách 
điện và diện tích mặt ghép kín giữa bảng dẫn nhiệt cách điện và đế dẫn nhiệt điều chỉnh 
theo yêu cầu công suất của đi-ốt laze, và diện tích của mặt ghép kín là từ 6 đến 500mm2. 
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(11) 3194 
(21) 2-2016-00091 (51) 7 A01F  29/06 

(22) 21.03.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2016 
(75) Nguyễn Văn Cường  (VN) 

311/7 ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy băm dây thanh long 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy băm dây thanh long bao gồm: khung máy (1) có bánh 
xe để di chuyển, thớt dao (4) được lắp liền kề sau máng nạp liệu (3) để tiếp nhận liệu, 
trên bề mặt thớt dao được xẻ các rãnh (4.1) thông suốt để cho các thanh gạt của trục cấp 
liệu (5) đi qua; cơ cấu truyền động đai thứ nhất (7) truyền chuyển động từ động cơ (6) 
đến trục dao (8) làm trục dao (8) chuyển động quay tròn để thực hiện việc cắt nhờ các 
thanh dao (8.1) được gắn trên trục dao kết hợp với thớt dao (4); cơ cấu truyền động xích 
(9) truyền chuyển động từ trục dao (8) đến trục trung gian (10); cơ cấu truyền động đai 
thứ hai (11) truyền chuyển động từ trục trung gian (10) đến trục cấp liệu (5); và vỏ che 
(12) có cửa thoát liệu (13). 
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(11) 3195 
(21) 2-2016-00098 (51) 7 A01D  12/00 

(22) 29.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-068988     30.03.2015   JP 

JP2015-227175     20.11.2015   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Osaki (JP), Ohara Kazushi (JP), Kazunari Tanone (JP), Manabu Saito  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Con lăn đập dùng trong máy gặt đập 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến con lăn đập dùng trong máy gặt đập nhằm giảm tải đập 
trong khoang đập, và cải thiện hiệu suất của thiết bị dập. Con lăn đập này bao gồm: 
nhiều chi tiết đỡ (25) được bố trí cách đoạn với nhau theo chu vi xung quanh trục con 
lăn đập (26), để đỡ các răng đập (20); và chi tiết con lăn (27), được bố trí trong khoang 
trống được bao quanh bởi nhiều chi tiết đỡ (25), để bao quanh trục con lăn đập (26). Chi 
tiết con lăn (27) là ống hình trụ hoặc ống đa giác. Con lăn này cũng bao gồm chi tiết 
dạng tấm (45), được bố trí dựng đứng từ bề mặt chu vi của chi tiết con lăn (27), để tạo ra 
gió. Chi tiết con lăn (27) là ống đa giác bao gồm phần bề mặt phẳng (28); và chi tiết 
dạng tấm (45) dựng đứng từ phần bề mặt phẳng (28). Phần đế của chi tiết dạng tấm (45) 
được cố định với bề mặt chu vi của chi tiết con lăn (27), và đầu chóp nhọn của chi tiết 
dạng tấm (45) được gắn lên trên phía chi tiết đỡ (25). 
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(11) 3196 
(21) 2-2016-00099 (51) 7 A01F  69/00 

(22) 29.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) JP2015-083228     15.04.2015   JP 

JP2015-210671     27.10.2015   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Osaki  (JP), Zhang Dong (CN), Hiroshi Furukawa (JP), Kei Imada  (JP), 

Kazunari Tanoue (JP), Manabu Saito  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy gặt đập liên hợp để ngăn làm hư hại cơ cấu quay 
ngược, để quay ngược thiết bị gặt, và cơ cấu truyền động để tạo chuyển động quay bình 
thường. Máy theo giải pháp hữu ích bao gồm: thiết bị di chuyển (2); thiết bị gặt (4) được 
lắp ở phía trước của thiết bị di chuyển (2); thiết bị đập (3) được lắp bên trên thiết bị di 
chuyển (2); băng nâng nạp liệu (14) để nạp các thân cây ngũ cốc được gặt từ thiết bị gặt 
(4) tới thiết bị đập (3); động cơ (21); đường truyền động để dẫn động thiết bị gặt (4) và 
băng nâng nạp liệu (14) theo hướng thông thường bằng lực dẫn động quay từ động cơ 
(21); cơ cấu quay ngược (20) để dẫn động ngược thiết bị gặt (4) và băng nâng nạp liệu 
(14) bằng lực dẫn động từ đường truyền động; cần gạt vận hành quay ngược (47) để 
khớp và nhả bộ ly hợp của cơ cấu quay ngược (20); cần gạt tiết lưu (54) để điều chỉnh 
tốc độ của động cơ (21); và cơ cấu vận hành (55) để nối liền cần gạt vận hành quay 
ngược (47) và cần gạt tiết lưu (54). 
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(11) 3197 
(21) 2-2016-00117 (51) 7 A45D  29/00 

(22) 13.04.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2016 
(71) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kềm Sài Gòn  (VN) 

7/7 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đăng Khoa  (VN) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh lực bóp kìm cắt da và cắt móng tay, móng 

chân 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu điều chỉnh lực bóp kìm cắt da và móng tay, móng 

chân, cụ thể là thay đổi hình dạng ở vị trí gắn chống kìm vào cán kìm (5) thành dạng 
các vòng tròn giao nhau để thay đổi vị trí đẩy của chống kìm nhằm thay đổi lực đẩy của 
chống kìm vào cán kìm, từ đó có thể điều chỉnh được lực bóp của kìm. 
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(11) 3198 
(21) 2-2016-00144 (51) 7 G06F 19/00 

(22) 28.04.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2016 
(71) Trường Đại học Công nghệ Thông tin  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Tú Anh (VN), Nguyễn Thị Anh Thư (VN) 
(54) Phương pháp dự đoán loại liên kết trong mạng xã hội mới 

thành lập 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp dự đoán loại liên kết trong mạng mới thành 

lập, phương pháp này bao gồm hai quá trình: huấn luyện và dự đoán. Quá trình huấn 
luyện gồm ba bước: tiền xử lý dữ liệu, rút trích đặc trưng gồm đặc trưng riêng biệt 
(explicit) và đặc trưng tỉ số tích cực tiêu cực (PNR - Positive Negative Ratio) và huấn 
luyện dùng mô hình máy học (TAS - Tranfer AdaBoost with Support Vector Machine). 
Quá trình dự đoán được sử dụng để dự đoán dấu của liên kết là tích cực hay tiêu cực 
(+/-). Giải pháp hữu ích giúp giải quyết bài toán dự đoán loại liên kết tích cực và tiêu 
cực trong mạng xã hội mới thành lập với dữ liệu có sẵn khan hiếm, gia tăng độ chính 
xác dự đoán, giảm chi phí tính toán, rút ngắn thời gian rút trích đặc trưng và huấn luyện 
dữ liệu. Phương pháp này có thể áp dụng được cho nhiều lĩnh vực như: hệ thống xác 
định cấu trúc mạng lưới tội phạm, hệ thống giới thiệu sản phẩm, các hệ thống tìm kiếm 
nâng cao. 
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(11) 3199 
(21) 2-2016-00146 (51) 7 G06F 17/30 

(22) 29.04.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2016 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Tú Anh (VN), Ngô Đức Thành (VN), Nguyễn Quang Phúc (VN), Lê 

Đình Duy (VN) 
(54) Phương pháp gom cụm kết quả tìm kiếm viđeo trên các kênh 

viđeo trực tuyến 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp gom cụm kết quả tìm kiếm viđeo trên các kênh 

viđeo trực tuyến thông qua việc thu thập dữ liệu viđeo và hai quá trình chính: (1) trích 
xuất đặc trưng biểu diễn viđeo và tính độ tương tự giữa các viđeo theo từng loại đặc 
trưng như âm thanh, thị giác, thông tin văn bản đi kèm; (2) áp dụng thuật toán gom cụm 
dữ liệu để thực hiện gom cụm viđeo dựa trên độ tương tự kết hợp đa đặc trưng. Giải 
pháp đề xuất nhằm nâng cao độ chính xác gom cụm kết quả tìm kiếm viđeo giúp người 
dùng có thể dễ dàng xác định được viđeo mà họ quan tâm một cách nhanh chóng thông 
qua các cụm viđeo trục quan thay vì phải duyệt qua một danh sách phẳng bao gồm 
nhiều viđeo thuộc nhiều chủ đề trộn lẫn với nhau. 
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(11) 3200 
(21) 2-2016-00204 (51) 7 B60C  23/00,  29/00 

(22) 07.06.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2016 
(75) Nguyễn Minh Hoan  (VN) 

24/6/5 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị lấy hơi từ ống xả xe máy để bơm bánh xe 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị lấy hơi từ ống xả xe máy để bơm bánh xe gồm: 
khoang kín (1) có ngăn thứ nhất (1.1) nằm phía dưới được phân cách bởi vách ngăn 
(1.3) có các lỗ thông hơi với ngăn thứ hai (1.2), ngăn thứ nhất (1.1) có van xả (1.4) để 
xả dung dịch có chức năng làm nguội và khử khí CO2 trong ngăn này ra ngoài; ống dẫn 
thứ nhất (1.5) gồm một đầu thứ nhất có thể kết nối với ống xả xe máy, đầu thứ hai kết 
nối với ngăn thứ nhất (1.1) và ngập trong dung dịch có chức năng làm nguội và khử khí 
CO2; và ống dẫn thứ hai (1.6) có một đầu thứ nhất nối với ngăn thứ hai (1.2), đầu thứ hai 
của ống dẫn thứ hai được kết nối với bánh xe cần bơm. 
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(11) 3201 
(21) 2-2016-00217 (51) 7 A21B  5/00 

(22) 16.06.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2016 
(71) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 

25 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(54) Thiết bị để làm bánh caramen 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị làm bánh caramen, trong đó thiết bị này bao gồm 
phần thân (1) có gắn mâm nhiệt (3) trên đế (2), khay (4) để chứa khuôn bánh (5) và 
phần nắp (6) để đậy kín thiết bị, trong đó mâm nhiệt sẽ cấp nhiệt để hoá hơi phần nước 
có trong vùng chứa nước (7) để hấp chín nguyên liệu có trong khuôn bánh (5) để tạo ra 
bánh caramen. Thiết bị theo giải pháp hữu ích dễ vận hành và có thể tạo ra bánh 
caramen với chất lượng đảm bảo.  
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(11) 3202 
(21) 2-2016-00227 (51) 7 C08F 136/04 

(22) 29.06.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(71) Viện Hóa học-Vật liệu  (VN) 

17 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Chiến Hữu (VN), Nguyễn Việt Bắc (VN), Trịnh Đắc Hoành (VN), Hồ Ngọc Minh 

(VN), Đặng Trần Thiêm (VN), Phạm Minh Tuấn (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp cao su butadien acrylonitril dạng lỏng 

chứa nhóm carboxyl ở đầu mạch 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tổng hợp hợp cao su butadien acrylonitril dạng 

lỏng chứa nhóm carboxyl ở đầu mạch. Cụ thể, theo giải pháp hữu ích, trước khi nạp 
nguyên liệu, bình phản ứng được làm lạnh xuống nhiệt độ -50C, quá trình nạp nguyên 
liệu được thực hiện liên tục một giai đoạn bằng cách nạp toàn bộ lượng dung môi tert-
butanol; 1,3 butadien; acrylonitril; axit 4,41-azobis-4-cyanovaleric vào bình phản ứng 
sau khi các nguyên liệu và bình phản ứng đã được làm lạnh xuống nhiệt độ yêu cầu, sau 
đó nâng nhiệt độ của bình phản ứng lên 70oC với tốc độ nâng nhiệt từ 0,5 đến 

1,0oC/phút, và duy trì bình phản ứng ở nhiệt độ 70oC ( 2oC) này trong suốt thời gian 

xảy ra phản ứng, khi kết thúc phản ứng: làm mát bình phản ứng xuống nhiệt độ nằm 
trong khoảng từ 20oC đến 35oC với tốc độ giảm nhiệt từ 0,5 đến 1,0oC/phút rồi tháo sản 
phẩm ra khỏi bình phản ứng.  
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(11) 3203 
(21) 2-2016-00260 (51) 7 H01M , G01M  21/38, G01G  1/32, 

G03C  5/00, F21S  8/00, G08B  
21/02,  25/10, G03H  1/04, G06Q  
50/10, H05B  37/02 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(75) Ngô Ngọc Thành  (VN) 

Số nhà 11, ngõ 106/3 đường Trần Bình, Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Ngọn hải đăng thông minh sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)     Ngọn hải đăng thông minh sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm các bộ phận như sau: 
bộ phận phát sáng (1); thân ngọn hải đăng (2); các tấm pin quang điện (3); hệ thống tái 
cấu trúc (4); ắc quy (5); hệ thống sensơ cảm biến ánh sáng thông minh (6); bộ phận điều 
khiển ngọn hải đăng (7) được quản lý, giám sát và cho phép điều khiển từ xa bằng công 
nghệ IoT (mạng lưới vạn vật kết nối internet).  
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(11) 3204 
(21) 2-2016-00264 (51) 7 B29D  30/24,  30/26 

(22) 24.12.2014 (43) 25.10.2016 
(86) PCT/CN2014/094791     24.12.2014 (87) WO2015/101199 09.07.2015 
(30) 201310741867.8          30.12.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2016 
(71) MESNAC CO. LTD.  (CN) 

Mesnac Co.Ltd/R & D/ Gao Hong No.43 Zhengzhou Road, Sifang Qingdao, Shandong 
266042, China 

(72) WANG, Yanshu (CN), QI, Sichen (CN), WEN, Desheng (CN), LIU, Ming (CN), HU, 
Meng (CN), LI, Yanhai (CN), TAN, Lili (CN), WANG, Xiangzhu (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị dẫn động việc lật lên của bộ phận hình ngón tay cơ 

học 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị dẫn động việc lật lên của bộ phận hình ngón tay cơ 

học. Kết cấu nối được bố trí giữa đế trượt (1-1) và tấm đẩy (2), kết cấu nối này được sử 
dụng đế kết hợp đế trượt và tấm đẩy khi đế trượt và tấm đẩy này tiếp xúc. Xylanh tích 
hợp không được sử dụng dưới dạng lực phản hồi nữa. Lực của tấm đẩy trong máy được 
sử dụng để phản hồi bộ phận hình ngón tay lật lên về vị trí ban đầu. Khoảng không nhỏ 
hơn được sử dụng và độ cao lật lên lớn đạt được, do đó, đáp ứng các yêu cầu tạo ra phần 
lớn các đặc tính lốp. 
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(11) 3205 
(21) 2-2016-00276 (51) 7 E03F 3/00 

(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Giếng thăm liên kết mối nối cống 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến giếng thăm liên kết mối nối cống bao gồm phần thân 
giếng thăm, các mối nối cống được đúc sẵn với phần thân và đốt nối được lắp đặt phía 
trên của phần thân giếng thăm, nhờ đó mà giếng thăm có khả năng điều chỉnh được cao 
độ tùy thuộc vào cao độ của hệ thống ống cống thoát nước cần đấu nối. 
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(11) 3206 
(21) 2-2016-00292 (51) 7 E02B 3/06, 3/14 

(22) 17.08.2016 (43) 25.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Chân kè lắp ghép bảo vệ sông, hồ và ao suối 

  (57)     Giải pháp đề cập đến các kết cấu chân kè bê tông lắp ghép để lắp đặt tại bờ suối, ao, hồ 
với mục đích tăng cường ổn định công trình, chống xói lở và xâm thực bờ sông, ao, hồ, 
cụ thể chân kè lắp ghép bảo vệ sông, hồ và ao suối được đúc thành từng đốt bê tông 
rỗng ruột, mỗi đốt chân kè này gồm có: phần thân (1), mái kè (2), lỗ chờ (4), mối nối 
(6) và chân quỳ (7). 
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 28756 
(21) 3-2015-00492 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 30.03.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 khu phố Hòa Lân, quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) An Đình Thành (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 28757 
(21) 3-2015-00494 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 30.03.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 khu phố Hòa Lân, quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) An Đình Thành (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 28758 
(21) 3-2015-01536 (28) 03 
(54) Mặt trước đầu đĩa (51) 14-01 

(22) 08.09.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại quốc tế Liên Khôi  (VN)

70 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Chí Hìn Dinh (VN) 
(55)  
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                                          1.4          1.5                            1.6 
 

     
 

                           2.1                                              2.2                                          2.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
386 

     
 
 

                2.4            2.5                              2.6                                           2.7 
 
 

    
 
 

                        3.1                                              3.2                                             3.3 
 
 

    
 
 

               3.4             3.5                               3.6                                            3.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
387 

(11) 28759 
(21) 3-2015-01628 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 18.09.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên HYUNDAI ALUMINIUM  (VN) 

Số 1/17 phố Nhị Châu, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
(72) Nguyễn Thị Nguyện (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28760 
(21) 3-2015-01745 (28) 01 
(54) Dụng cụ điều chỉnh đồng 

trục 

(51) 16-05 

(22) 05.10.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và khoa học kỹ thuật  (VN) 

298D Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Shalom Shaphyr (IL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS) 
(55)  
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(11) 28761 
(21) 3-2015-02153 (28) 01 
(54) Đồng hồ đo điện (51) 10-04 

(22) 26.11.2015 (43) 25.10.2016 
(30) 272413 28.05.2015 IN 
(71) Secure International Holdings Pte. Ltd.  (SG) 

3 Philip Street, # 18-00, Commerce Point, 048693, Singapore 
(72) Ved Prakash (IN), Sanjeev Sardana (IN), Surendra Jhalora (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 28762 
(21) 3-2015-02231 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01, 09-03, 19-06 

(22) 07.12.2015 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH văn phòng phẩm Hán Minh  (VN) 

378 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hà Hán Mến  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 

   
 
 

                                                          1.2                                  1.3 
 
 

    
 

                     1.4                           1.5                                 1.6                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
391 

(11) 28763 
(21) 3-2016-00042 (28) 01 
(54) Bình đựng rượu (51) 09-01 

(22) 12.01.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 

20/143 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28764 
(21) 3-2016-00129 (28) 01 
(54) Bóng đèn (51) 26-04, 26-05 

(22) 22.01.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát  (VN) 

Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
(72) Phan Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28765 
(21) 3-2016-00180 (28) 01 
(54) ống xả (51) 12-16 

(22) 28.01.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 002824623-0001 15.10.2015 EM 
(71) IGOR AKRAPOVIC  (SI) 

Rozna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenia 
(72) IGOR AKRAPOVIC (SI), Zadnik Ziga (SI), Zadel Tadej  (SI), Veber Bostjan (SI) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28766 
(21) 3-2016-00221 (28) 01 
(54) Đồng hồ đo nước thông 

minh 

(51) 10-04 

(22) 03.02.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 165253 12.11.2015 CA 
(71) Rynan Technologies Pte Ltd.  (SG) 

Aperia Tower 2, 10 Kallang Avenue, Unit #5-10, Singapore 339510 
(72) Nguyễn Thanh Mỹ (VN), Trương Văn Lượng (VN), Hồng Quốc Cường (VN), Dương 

Thế Anh (VN), Nguyễn Hũu Hiện (VN), Trịnh Ân (VN), Lê Thanh Triều (VN), Nguyễn 
Anh Thông (VN), Dương Minh Khang (VN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28767 
(21) 3-2016-00222 (28) 01 
(54) Đồng hồ đo nước thông 

minh 

(51) 10-04 

(22) 03.02.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 165254 12.11.2015 CA 
(71) Rynan Technologies Pte Ltd.  (SG) 

Aperia Tower 2, 10 Kallang Avenue, Unit #5-10, Singapore 339510 
(72) Nguyễn Thanh Mỹ (VN), Trương Văn Lượng (VN), Hồng Quốc Cường (VN), Dương 

Thế Anh (VN), Nguyễn Hũu Hiện (VN), Trịnh Ân (VN), Lê Thanh Triều (VN), Nguyễn 
Anh Thông (VN), Dương Minh Khang (VN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28768 
(21) 3-2016-00229 (28) 01 
(54) Đầu chống cốp pha (51) 15-09 

(22) 03.02.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Hồ Văn Nghênh  (VN) 

195/23 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Văn Nghênh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                1.1                    1.2                   1.3                 1.4              1.5 
 
 

    
 
 

                                                               1.6                     1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
397 

(11) 28769 
(21) 3-2016-00261 (28) 01 
(54) Mắc treo giầy dép (51) 06-08 

(22) 05.02.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 4042522 07.08.2015 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Michael Edward Jones (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 28770 
(21) 3-2016-00267 (28) 01 
(54) Tấm lót giày (51) 02-04 

(22) 15.02.2016 (43) 25.10.2016 
(71) ShineIN Biotechnology Co., Ltd.  (TW) 

9F., No. 316, Section 2, Zhonghua Road, Xinzhuang District, New Taipei City, 242, 
Taiwan 

(72) Yu-Wen CHEN  (TW), Hsiao-Chin CHENG (TW), Xiao-Feng WU (TW), Lien-Guo 
DAI  (TW) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 28771 
(21) 3-2016-00354 (28) 01 
(54) Cốc (51) 07-01 

(22) 26.02.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 29/538,068 31.08.2015 US 
(71) YETI Coolers, LLC  (US) 

5301 Southwest Parkway, Suite 200, Austin, Texas, USA 78735 
(72) Roy Joseph Seiders (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(11) 28772 
(21) 3-2016-00440 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 17.03.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Nguyên  (VN) 

522, Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Tạ Quốc Tuấn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 28773 
(21) 3-2016-00460 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 22.03.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 29/543,259 22.10.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 
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(71) LOCK & LOCK Company Limited  (KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 
(72) LEE YOUN JUNG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                   1.1                          1.2                          1.3                      1.4                   1.5 
 
 

  
 
 

                                                              1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
471 

(11) 28838 
(21) 3-2016-01199 (28) 01 
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(51) 12-16 

(22) 22.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-028604 23.12.2015 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan  
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(21) 3-2016-01201 (28) 01 
(54) Lưới tản nhiệt cho xe ô tô (51) 12-16 

(22) 22.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-028619 23.12.2015 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan 

Motor Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Kuniharu SEO  (JP) 
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(22) 22.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-028613 23.12.2015 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Kuniharu SEO  (JP), Satoru HASEGAWA (JP) 
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(22) 22.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-028614 23.12.2015 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Kuniharu SEO  (JP), Satoru HASEGAWA (JP) 
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(30) 29/556,137 26.02.2016 US 
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1600 Pacific Avenue, Oxnard, CA 93033, USA. 
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(30) 29/556,251 29.02.2016 US 
(71) Plascene, Inc.,  (US) 

1600 Pacific Avenue, Oxnard, CA 93033, USA. 
(72) Trần Duy Hy (Hy Duy Tran) (VN) 
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(71) Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai  (VN) 

1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
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(22) 23.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-028788 25.12.2015 JP 

2015-028791 25.12.2015 JP 
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lần 

(51) 02-01 

(22) 23.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2015-028789 25.12.2015 JP 

2015-028792 25.12.2015 JP 
(71) Oji Holdings Corporation  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061 Japan 
(72) Izumi TASHIRO (JP) 
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(11) 28848 
(21) 3-2016-01283 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 27.06.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 29/549,699 28.12.2015 US 
(71) The Coca-Cola Company  (US) 

One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, GA 30313, USA 
(72) Roger Moore  (GB), Kris Tomasson  (US), Leyton Hardwick  (GB) 
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(30) 201530561419.X 28.12.2015 CN 
(71) 1. OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061 Japan 
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(30) 002569418 31.10.2014 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 
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(22) 30.06.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và cung ứng dịch vụ TAD  (VN) 

Số 54 Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thanh Dũng (VN) 
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(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 
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(71) Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)  (VN) 
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(22) 08.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) DIONEKOREA CO., LTD.  (KR) 

18, Cheomdan venture so-ro 15beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Korea 
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
535 

(11) 28883 
(21) 3-2016-01437 (28) 01 
(54) Xe mô tô (51) 12-11 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Jun-Sheng CHU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
536 

(11) 28884 
(21) 3-2016-01441 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 22, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Tạ Văn Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
537 

(11) 28885 
(21) 3-2016-01442 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 22, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Tạ Văn Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
538 

(11) 28886 
(21) 3-2016-01443 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 22, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Tạ Văn Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
539 

(11) 28887 
(21) 3-2016-01444 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 22, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Tạ Văn Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
540 

(11) 28888 
(21) 3-2016-01445 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 25.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) 1. Lư Văn Thông  (VN) 

215 tổ 9, Cần Thạnh, Cần Đăng, Châu Thành, tỉnh An Giang 

2. Trịnh Thị Phương Dung  (VN) 
103 CX Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lư Văn Thông  (VN) ;  Trịnh Thị Phương Dung  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
541 

(11) 28889 
(21) 3-2016-01454 (28) 01 
(54) Khay nhựa (51) 09-04 

(22) 26.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
542 

(11) 28890 
(21) 3-2016-01455 (28) 01 
(54) Khay nhựa (51) 09-04 

(22) 26.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
543 

(11) 28891 
(21) 3-2016-01456 (28) 01 
(54) Khay nhựa (51) 09-04 

(22) 26.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
544 

(11) 28892 
(21) 3-2016-01459 (28) 01 
(54) Máng đèn LED (51) 26-05 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH Tràng An V.E.M  (VN) 

43-45 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Đức Châu (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
545 

(11) 28893 
(21) 3-2016-01461 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01, 09-03 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 30-2016-0027090 03.06.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyun Tae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
546 

(11) 28894 
(21) 3-2016-01462 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 30-2016-0027088 03.06.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyun Tae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                          1.2                       1.3                       1.4                       1.5 
 
 

  
 
 

                                                             1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
547 

(11) 28895 
(21) 3-2016-01463 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 30-2016-0027083 03.06.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyun Tae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
548 

(11) 28896 
(21) 3-2016-01466 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty CP thương mại quốc tế Sunite Việt Nam  (VN) 

Số 8, ngách 12/25, tổ dân cư Tân Xuân 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Chí Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
549 

(11) 28897 
(21) 3-2016-01467 (28) 01 
(54) Mặt dây chuyền (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
550 

(11) 28898 
(21) 3-2016-01468 (28) 01 
(54) Nhẫn (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
551 

(11) 28899 
(21) 3-2016-01469 (28) 01 
(54) Mặt dây chuyền (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                           1.1                                      1.2                           1.3 
 

    
 

                               1.4   1.5                         1.6                                 1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
552 

(11) 28900 
(21) 3-2016-01470 (28) 01 
(54) Nhẫn (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

               1.1                           1.2                          1.3                         1.4                       1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
553 

(11) 28901 
(21) 3-2016-01471 (28) 01 
(54) Hoa tai (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
554 

(11) 28902 
(21) 3-2016-01472 (28) 01 
(54) Vòng đeo tay (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
555 

(11) 28903 
(21) 3-2016-01473 (28) 01 
(54) Vòng đeo tay (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
556 

(11) 28904 
(21) 3-2016-01474 (28) 01 
(54) Mặt dây chuyền (51) 11-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 955381201 01.02.2016 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
557 

(11) 28905 
(21) 3-2016-01480 (28) 01 
(54) Sàng rung (51) 15-99 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN  (VN) 

Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Hải Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
558 

(11) 28906 
(21) 3-2016-01481 (28) 01 
(54) Hộp gây rung (51) 15-99 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN  (VN) 

Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Hải Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
559 

(11) 28907 
(21) 3-2016-01484 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Hộ kinh đoanh cá thể Sơn Tùng  (VN) 

24 An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thu Sơn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
560 

(11) 28908 
(21) 3-2016-01485 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Hộ kinh đoanh cá thể Sơn Tùng  (VN) 

24 An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thu Sơn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                           1.1                                                        1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
561 

(11) 28909 
(21) 3-2016-01486 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Hộ kinh đoanh cá thể Sơn Tùng  (VN) 

24 An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thu Sơn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
562 

(11) 28910 
(21) 3-2016-01487 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Hộ kinh đoanh cá thể Sơn Tùng  (VN) 

24 An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thu Sơn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
563 

(11) 28911 
(21) 3-2016-01495 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
564 

(11) 28912 
(21) 3-2016-01496 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
565 

(11) 28913 
(21) 3-2016-01497 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 27.07.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28943 
(21) 3-2016-01571 (28) 03 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 28944 
(21) 3-2016-01572 (28) 03 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 28945 
(21) 3-2016-01573 (28) 03 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 28946 
(21) 3-2016-01582 (28) 01 
(54) Đai ốc dùng cho ống mềm (51) 23-01 

(22) 08.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Watertec (Malaysia) Sdn Bhd  (MY) 

Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(72) Low Han Sin (MY), Maslinisak Bin Mohd Ramli (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 28947 
(21) 3-2016-01584 (28) 03 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 08.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) A.K.KOH ENTERPRISE SDN. BHD.  (MY) 

Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan Perindustrian Senai III, 81400 Senai, Johor Darul 
Takzim, Malaysia 

(72) Koh Ah Kuan  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28948 
(21) 3-2016-01585 (28) 02 
(54) Khoá đĩa trước xe tay ga (51) 08-07 

(22) 08.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Phan Thị Tuyển  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 28949 
(21) 3-2016-01589 (28) 01 
(54) Máng đèn LED (51) 26-05 

(22) 09.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH Tràng An V.E.M  (VN) 

43-45 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Đức Châu (VN) 
(55)  
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(11) 28950 
(21) 3-2016-01590 (28) 02 
(54) Máy điều hòa nhiệt độ (51) 23-04 

(22) 09.08.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 002980268-0001 10.02.2016 EM 
(71) PANASONIC APPLIANCES AIR-CONDITIONING R & D MALAYSIA SDN. BHD. 

(PAPARADMY)  (MY) 
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Seetion 21, Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(72) Tan Chien Shiung (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28951 
(21) 3-2016-01591 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 09.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  
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(11) 28952 
(21) 3-2016-01601 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 

(22) 09.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH Ca Long  (VN) 

203/9 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Phạm Phú Hùng (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 28953 
(21) 3-2016-01602 (28) 01 
(54) Dụng cụ xoa bóp (51) 28-03 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Quốc Châu  (VN) 
(55)  
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(11) 28954 
(21) 3-2016-01603 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH BELL Đức  (VN) 

Liền kề 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vũ Thị Hợp (VN) 
(55)  
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(11) 28955 
(21) 3-2016-01604 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH BELL Đức  (VN) 

Liền kề 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vũ Thị Hợp (VN) 
(55)  
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(11) 28956 
(21) 3-2016-01605 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01, 09-02 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH BELL Đức  (VN) 

Liền kề 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vũ Thị Hợp (VN) 
(55)  
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(11) 28957 
(21) 3-2016-01606 (28) 01 
(54) Vải lót nền (51) 05-06, 05-05 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 29/554,558 12.02.2016 US 
(71) W.C. Bradley/Zebco Holdings, Inc.  (US) 

6101 E. Apache, Tulsa, OK 74115, United States of America 
(72) WILLIAM CRAWLEY (US), ROBERT D. BAGBY (US), DOMINICK DAVID 

MURPHY (US), CHRISTOPHER SELF LAMBERT (US), LAWRENCE TYSON 
MAGANA  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 28958 
(21) 3-2016-01607 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt  (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Trọng Điện (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28959 
(21) 3-2016-01608 (28) 01 
(54) Tã lót (51) 02-01 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2016-013048 17.06.2016 JP 
(71) Unicharm Corporation   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) YOSHIOKA, Toshiyasu (JP), FUKASAWA, Jun  (JP), NAGASE, Noriko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 28960 
(21) 3-2016-01613 (28) 01 
(54) Tạ chống rung cho dây tải 

điện 

(51) 13-03 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 2016-002986 12.02.2016 JP 
(71) 1. FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322, Japan 
2. FURUKAWA ELECTRIC POWER SYSTEMS CO., LTD.  (JP) 
2-11-16, Azamino-Minami, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2250012, Japan 

(72) RYOTA AIDA (JP), KOZO TAKEDA (JP), YASUHIRO FUKUHARA (JP), TAKESHI 
FUJIMOTO (JP), NAOTO SUZUKI (JP), YUZO YAMAMOTO  (JP), SHU OMORI 
(JP), HIDEO TAKEMARU (JP), KOICHI IIZAWA (JP), YUTAKA ANZAI (JP), 
ATSUNORI MOTOISHI  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 28961 
(21) 3-2016-01614 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 10.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH WHITE GLOVE  (VN) 

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạeh, tỉnh Đồng Nai 
(72) PEE HYUN GYU (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28962 
(21) 3-2016-01616 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 11.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Kwang Yang Motor Co., Ltd.   (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) HSIEH, Tzu- Hao (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 28963 
(21) 3-2016-01618 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 11.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Thịnh Phát   (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Ngọc Vân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28964 
(21) 3-2016-01619 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 11.08.2016 (43) 25.10.2016 
(30) 30-2016-0007448 18.02.2016 KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

181, 2-ka Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Kyung Mi  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 28965 
(21) 3-2016-01621 (28) 01 
(54) Tấm lót mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Trương Thành Lễ  (VN) 

622A/33 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(72) Trương Thành Lễ  (VN) 
(55)  
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(11) 28966 
(21) 3-2016-01623 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 28967 
(21) 3-2016-01624 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 28968 
(21) 3-2016-01625 (28) 01 
(54) Vỏ thùng (51) 09-03 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 28969 
(21) 3-2016-01626 (28) 01 
(54) Vỏ thùng (51) 09-03 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 
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(11) 28970 
(21) 3-2016-01627 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 12.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Qui Phúc  (VN) 

207 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                     1.1                               1.2                             1.3                                 1.4  
 
 

  
 
 

                                                           1.5                          1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
635 

(11) 28971 
(21) 3-2016-01631 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 15.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

                                                1.2                                               1.3 
 
 

   
 
 

                                                 1.4                                                  1.5 
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(11) 28972 
(21) 3-2016-01648 (28) 01 
(54) Kênh mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 17.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                              1.1                                       1.2                                   1.3 
 

     
 

                                    1.4                            1.5                        1.6                1.7 
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(11) 28973 
(21) 3-2016-01649 (28) 02 
(54) Tấm lắp ghép chống xói (51) 25-02 

(22) 17.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                    1.1                                      1.2                           1.3 
 
 

    
 
 

                                     1.4                                      1.5                                   1.6 
 

     
 

                             1.7                                      1.8                              1.9 
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                                   2.1                                         2.2                            2.3 
 
 

     
 

                             2.4                                         2.5                                          2.6 
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(11) 28974 
(21) 3-2016-01650 (28) 03 
(54) Chân kè thoát nước kết 

hợp hộp kỹ thuật 

(51) 25-02 

(22) 17.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                   1.1                         1.2                       1.3 
 
 

      
 
 

                   1.4                              1.5                   1.6            1.7                                1.8 
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                                    2.1                                       2.2                            2.3 
 
 

      
 

                     2.4                               2.5                    2.6              2.7                             2.8 
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(11) 28975 
(21) 3-2016-01651 (28) 01 
(54) Kênh mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 17.08.2016 (43) 25.10.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                     1.1                                    1.2                              1.3 
 
 

     
 
 

                 1.4                            1.5                    1.6                     1.7                          1.8 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2011-05057 (220) 23.03.2011 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ACAVA LIMITED   (MT) 

167 Merchants Street, Valletta, VLT 
1174, Malta  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước suối (để uống khi ăn cơm); nước sô đa; đồ uống không có cồn; mật hoa 

quả; nước ép rau quả; nước có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng cho thể thao, không dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2013-25200 (220) 29.10.2013 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Phòng kinh tế và hạ tầng 
huyện Lấp Vò  (VN) 
ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng tháp 

 
(511)   Nhóm 27: Chiếu lát. 

 

 
(210) 4-2014-26530 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ý Hay  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; phần cứng máy vi tính.  
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; nước hoa quả; nước uống.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; nghiên cứu trị trường; nghiên cứu thương mại. 
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Nhóm 41: Hãng phim truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí trên truyền hình. 

 

Nhóm 42: Cho thuê phần cứng máy tính, phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-00107 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.2; 25.1.25; 26.4.3; 26.7.25; 26.1.11 
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ chế biến thủy sản 
Nguyên Lượng   (VN) 
Số 69 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước suýt (nước dùng); nước chấm có nguồn gốc từ động vật; sản 
phẩm thủy sản đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: nước xốt. 
 

Nhóm 31: Tôm còn sống; cá còn sống, tôm giống (còn sống); cá giống (còn sống); ngao 
còn sống; cua còn sống.  

 

 
(210) 4-2015-03897 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng, xanh lá mạ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng Thuận Tín  (VN) 
72/19 đường số 5, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; sửa chữa nhà; trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-17830 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Siêu thị Quốc tế 
THAIMETRO  (VN) 
Số 584, đường Trần Phú, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, mua bán các loại hàng hóa như: thực phẩm, đồ uống 

không cồn, hóa mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, hàng tiêu dùng (lương thực, hàng may mặc); 
bán lẻ đồ điện; bán lẻ thực phẩm. 
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(210) 4-2015-22679 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.3; 26.4.7 
(731) GSD (CORPORATE) LIMITED  (GB) 

1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex UB11 1TD, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; ứng dụng phần mềm dùng với thiết bị di động; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thiết bị di động; phần mềm máy tính dùng cho sản xuất; phần mềm 
máy tính dùng cho kỹ thuật công nghiệp; phần mềm máy tính dùng để cải tiến chất lượng, 
giá thành và năng suất cho các sản phẩm dệt, quần áo, may vá, công nghiệp chỉ và sợi; 
phần mềm máy tính dùng cho sản xuất và dùng cho kỹ thuật công nghiệp để thiết lập và 
tính toán phương pháp làm việc, khối lượng công việc, năng suất, cải tiến năng suất, giá 
thành sản phẩm, phân tích giá, chi phí lao động, chi phí nguyên liệu, tiêu chuẩn máy móc, 
cân bằng giới hạn, thẩm định đầu tư, kế hoạch tiền sản xuất và mục tiêu sản xuất; xuất 
bản phẩm có thể tải xuống được; thiết bị giảng dạy. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; hỗ trợ kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan tới chất lượng, giá thành và năng suất; dịch vụ quản lý dây chuyền 
cung ứng; dịch vụ tư vấn, cố vấn và quản lý kinh doanh liên quan tới sản xuất và sản xuất 
sản phẩm; dịch vụ đánh giá điểm chuẩn; đánh giá điểm chuẩn (đánh giá thực tiễn tổ chức 
kinh doanh); cố vấn hiệu quả kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả; phân 
tích chi phí; phân tích chi phí lợi ích; tổ chức và quản lý chương trình khuyến khích kinh 
doanh và thiết lập khách hàng trung thành, tư vấn kinh doanh liên quan tới mức độ tuân 
thủ trách nhiệm xã hội; dịch vụ tư vấn tuyển dụng; cung cấp thông tin tuyển dụng; dịch vụ 
cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới phương pháp luận kinh doanh; dịch vụ 
cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; giáo dục và đào tạo liên quan tới sản xuất, chất 
lượng sản phẩm, năng suất và kỹ thuật công nghiệp; dịch vụ xuất bản; xuất bản báo cáo, 
xuất bản phẩm dạng in, tài liệu giáo dục, tài liệu đào tạo và bản tin; dịch vụ cố vấn, tư vấn 
và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan tới 
khoa học và kỹ thuật; dịch vụ công nghiệp và nghiên cứu; thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ thiết kế; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính dùng cho kho vận, quản 
lý dây chuyền cung ứng và cổng kinh doanh điện tử; thiết kế phương pháp sản xuất; thiết 
kế có hỗ trợ của máy tính cho hoạt động sản xuất; kỹ thuật công nghiệp; quản lý chất 
lượng; kiểm tra chất lượng; kiểm tra chất lượng sản phẩm; giám sát quy trình để đảm bảo 
chất lượng; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ 
nêu trên. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh để bảo vệ tài sản và cá nhân; điều tra tai nạn 
và báo cáo; dịch vụ cố vấn liên quan tới sức khỏe và an toàn lao động; dịch vụ tư vấn liên 
quan tới pháp chế công ty; tư vấn trong lĩnh vực an toàn nơi làm việc; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan tới sức khỏe lao động và an toàn lao động (không liên quan đến các 
dịch vụ y tế); kiểm tra công trình và nhà vì mục đích an toàn; soạn thảo quy định pháp lý; 
tư vấn về quy định an toàn tại nơi làm việc; dịch vụ đánh giá mức độ tuân thủ trách nhiệm 
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xã hội; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới quyền lao động; dịch vụ 
cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-27513 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thạch; thịt giăm bông; mứt (ướt); sữa; xúc xích.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; đồ trang trí ăn được dùng cho bánh 
ngọt; bánh trứng; kẹo; cà phê; mỳ ống, mỳ sợi. 

 
 

(210) 4-2015-28934 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 25.1.25; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển thương mại Hữu Nghị  
(VN) 
Số 95 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn trang trí; đèn các loại; thiết bị điều hòa 
không khí. 

 
 

(210) 4-2015-29479 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.10.2016 
(731) LODIS INVEST LTD.   (BG) 

12 Mihail Tenev Str., Floor 4, Office 12, 
Postal Code 1784, Sofia, Bulgaria 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước uống có ga (sữa là chủ yếu); đồ uống có ga (sữa là chủ yếu); nước uống 
chứa sữa là chủ yếu; nước uống trên cơ sở sữa; nước uống làm từ sữa; nước uống làm từ 
sữa chua; nước uống kết hợp với sữa chua; nước uống gốc sữa; bơ; pho mát bơ; chế phẩm 
bơ; kem bơ; sữa bơ; sản phẩm sữa bơ; sản phẩm phụ của sữa; pho mát; pho mát làm từ sữa 
dê; sản phẩm bơ; sữa bò; kem; kem [sản phẩm bơ sữa]; pho mát kem; sản phẩm kem; kem 
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làm từ sản phẩm bơ sữa; kem (có thể ăn được); sản phẩm sữa; nước uống trên cơ sở bơ 
sữa; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; đồ 
uống làm từ sản phẩm bơ sữa; đồ uống được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ sữa; sữa có 
hương vị; nước uống từ sữa có hương vị; đồ uống từ sữa có hương vị; sữa chua có hương 
vị; thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm chứa toàn bộ là sữa hoặc về cơ 
bản toàn bộ là sữa; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; thực phẩm chứa (chủ yếu) sữa 
chua; thực phẩm làm từ sản phẩm sữa; thực phẩm chế biến từ sữa; pho mát tươi; sữa dê; 
sữa làm bằng sữa dê; chế phẩm để làm nước uống (trên cơ sở sữa); chế phẩm để làm nước 
uống từ sữa; chế phẩm để làm sữa chua; chế phẩm được sử dụng trong nước uống dạng 
kem (trên cơ sở bơ sữa); chế phẩm được làm từ sữa; chế phẩm làm từ sữa chua; thực phẩm 
đã chế biến chứa chủ yếu là pho mát; đồ ăn đã được chế biến làm chủ yếu bằng pho mát; 
pho mát đã xử lý; sản phẩm pho mát đã xử lý; sản phẩm trên cơ sở sữa; sản phẩm được 
làm toàn bộ bằng sữa hoặc về cơ bản bằng sữa; pho mát cừu; sữa cừu; đồ uống gốc sữa 
chua; nước uống từ sữa chua; đồ uống từ sữa chua; sữa chua để làm đồ uống; sữa chua 
làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua; sản phẩm sữa chua; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-29492 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) WORLD JB CO., LTD   (JP) 

4-27-5 3 F taito - Ku, Tokyo, Japan 1100016

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; miếng dán móng nghệ thuật; các chế phẩm chăm sóc móng; dầu 
bóng móng; nước sơn móng; móng giả. 

 

Nhóm 08: Tông đơ cắt tóc chạy điện. 
 

Nhóm 11: Đèn và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm gia đình chạy điện; đèn điện. 
 

Nhóm 18: Túi xách; túi; túi xách bằng da; túi bằng da; túi đựng dụng cụ bằng da (không 
chứa đồ bên trong). 

 

Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; đồ chứa làm bằng thủy tinh hoặc gốm sứ; chai bằng nhựa; 
bàn chải quần áo; dụng cụ phân phát xà phòng; lư hương không bằng kim loại; bàn chải. 

 

(210) 4-2015-29494 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.10.2016 
(731) WORLD JB CO., LTD   (JP) 

4-27-5 3 F taito - Ku, Tokyo, Japan 1100016 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa; hướng dẫn và tư vấn về 
bán hàng hóa; cơ quan trung gian phân phối hoặc môi giới hợp đồng bán hàng hóa; bán lẻ 
mỹ phẩm và kem đánh răng và xà phòng; tất cả được thực hiện trong các doanh nghiệp 
bán buôn. 
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(210) 4-2015-35154 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang - mỹ 
phẩm Vĩnh Thịnh  (VN) 
Lô 01/9B, khu công nghiệp quận Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân; muối để 
tắm, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-35155 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang - mỹ 
phẩm Vĩnh Thịnh  (VN) 
Lô 01/9B, khu công nghiệp quận Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân; muối để 
tắm, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-00311 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A7.1.12; 5.3.20 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, trắng, đen, vàng 

nhạt, nâu nhạt 
(731) Phòng kinh tế Hạ Tầng huyện 

Cư KUIN  (VN) 
Km 22, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, 
huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2016-00719 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Bảo Nguyên  (VN) 
Số 23, ngõ 28, đường Đê La Thành, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà và thùng lau nhà bằng nhựa; hộp nhựa không dùng điện; dụng cụ 

nhà bếp bằng nhựa; bộ nồi, chảo chống dính (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-01810 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2; 1.3.1; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn tài 
nguyên và môi trường Việt 
Nam  (VN) 
Số 41, ngõ 67, tổ 9 đường Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng; dịch vụ khảo sát địa hình, địa 

chất, thủy văn, môi trường; tư vấn, khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; tìm 

kiếm, thăm dò khoáng sản, đánh giá trữ lượng. 

 
Nhóm 42: Lập dự án khai thác các loại khoáng sản và nguồn nước (không bao gồm dịch 

vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình khai thác mỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế 

công trình); lập dự án, giải pháp thi công khai thác khoáng sản (không bao gồm dịch vụ 

thiết kế công trình); tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về môi trường; phân tích môi trường, đánh 

giá tác động môi trường; tư vấn điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường; tư vấn, triển 

khai các công tác đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường đất, nước và khí; dịch vụ 

phân tích các loại mẫu địa chất và môi trường; nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong 

lĩnh vực khoa học kỹ thuật, xây dựng, quy hoạch, môi trường; tư vấn, chuyển giao công 

nghệ trong lĩnh vực xử lý: rác thải công nghiệp, rác sinh hoạt, rác thải bệnh viện, nước 

thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước cấp, khí thải, tiếng ồn.  
 

(210) 4-2016-01950 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 25.5.25; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

hàng không sân bay Nội Bài  
(VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe ô tô , taxi. 
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(210) 4-2016-01955 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH N & N BRIDGE  
(VN) 
Số 04 Nguyễn Xuân Ôn, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (bán buôn và bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn bán lẻ các 

mặt hàng thực phẩm như thực phẩm chức năng, cà phê, đường sữa, bánh kẹo; bán lẻ nước 
hoa, mỹ phẩm và vật phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh); điều tra thương mại; khảo 
sát kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ liên quan đến in.  

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục; tư vấn giáo dục; dịch vụ phiên dịch viên; nhiếp ảnh; dịch 
thuật. 

 

 
(210) 4-2016-02590 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 997234 28.07.2015 TH 

997235 28.07.2015 TH 
997236 28.07.2015 TH 
997238 28.07.2015 TH 
997239 28.07.2015 TH 
997240 28.07.2015 TH 
997241 28.07.2015 TH 
997243 28.07.2015 TH 
997244 28.07.2015 TH 
997245 28.07.2015 TH 
1004656 16.09.2015 TH 

(531) 26.15.15; A26.11.12; 26.13.25 
(731) THAI UNION GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon 
Tarsrai, Amphur Muang Samutsakorn, 
Samutsakorn 74000, THAILAND  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; thực phẩm cho trẻ sơ sinh (nhóm này hưởng quyền ưu 
tiên theo đơn số 1004656 ngày 16/09/2015). 

 
Nhóm 16: Giấy in; hộp bằng bìa cứng; túi để bao gói làm bằng giấy hoặc chất dẻo; ấn 
phẩm in liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; danh thiếp; lịch; bút (đồ dùng văn phòng) 
(nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997234 ngày 28/07/2015). 
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Nhóm 18: ¤; túi xách (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997235 ngày 
28/07/2015).  

 
Nhóm 21: Bộ bát đĩa và đĩa; cốc; cốc thủy tinh (đồ đựng) (nhóm này hưởng quyền ưu tiên 
theo đơn số 997236 ngày 28/07/2015).  

 
Nhóm 25: Mũ; áo mặc bên ngoài (không bao gồm áo mặc bên trong); áo thể thao mặc bên 
ngoài; quần mặc bên ngoài (không bao gồm quần lót); quần thể thao; đồng phục (nhóm 
này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997238 ngày 28/07/2015). 

 
Nhóm 29: Hải sản đã được đóng gói; thịt ăn liền đã được đóng gói; thịt đông lạnh ăn liền; 
hải sản ăn liền và chế biến sẵn; thịt đã được chế biến; hải sản đã được chế biến; hải sản 
đông lạnh; thạch cho thực phẩm; rau và hoa quả đã được tẩm ướp gia vị; dầu cá (thực 
phẩm) (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997239 ngày 28/07/2015). 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo làm từ ngũ cốc; bánh kẹo làm từ bột mỳ; bánh mỳ; bánh há cảo; thực 
phẩm ăn liền có thành phần chủ yếu là gạo và bột mì; nước sốt gia vị; gạo ăn liền đã được 
đóng gói; gạo đông lạnh (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997240 ngày 
28/07/2015). 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997241 
ngày 28/07/2015). 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến thực phẩm, đồ uống và thực phẩm cho động 
vật (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997243 ngày 28/07/2015).  

 
Nhóm 40: Sản xuất và chế biến hải sản cho người khác; sản xuất thực phẩm cho động vật 
cho người khác (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 997244 ngày 28/07/2015).  
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm, đồ ăn nhanh làm từ bột mỳ và cung cấp đồ uống; cung 
cấp thức ăn cho vật nuôi trong nhà, tất cả do nhà hàng thực hiện (nhóm này hưởng quyền 
ưu tiên theo đơn số 997245 ngày 28/07/2015). 

 
 

(210) 4-2016-02644 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 67727 27.07.2015 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 

doanh; cung cấp dịch vụ văn phòng [cụ thể như cho thuê máy và thiết bị văn phòng 
(không phải thiết bị âm thanh/vi-đê-ô/viễn thông), dịch vụ sao chụp, xử lý văn bản, dịch 
vụ thư ký, tốc ký, dịch vụ đánh máy chữ)]; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, 
tiếp thị (marketing) và xúc tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo và tiếp thị (marketing); dịch 
vụ xúc tiến bán hàng; xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành 
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nghiên cứu thị trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và phân tích nghiên 
cứu thị trường; thiết kế, tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phân phát các mẫu quảng cáo (cụ thể 
là các dịch vụ viết/biên soạn văn bản quảng cáo/viết kịch bản quảng cáo, không bao gồm 
dịch vụ thiết kế đồ họa) và các tài liệu quảng cáo cho người khác; dịch vụ lập kế hoạch 
truyền thông (dịch vụ quan hệ công chúng, không phải lập kế hoạch tài chính); quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết; thu xếp và tiến hành các chương trình giải thưởng 
khuyến khích để thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ 
bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu (cụ thể là cập nhật hóa và lưu trữ thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính, biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tìm kiếm 
dữ liệu các tập tin (file) máy tính, không bao gồm lập trình cơ sở dữ liệu máy tính); tạo 
các chỉ mục về thông tin, các trang web và các nguồn khác có sẵn trên mạng máy tính 
toàn cầu và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác cho người khác; biên tập và 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính cho người khác trong việc cung cấp, tìm 
kiếm, trình duyệt và truy lục thông tin, các trang web và các nguồn khác có sẵn trên mạng 
máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác cho người khác; 
biên tập và hệ thống hóa thông tin vào dữ liệu máy tính cho người khác trong việc tổ chức 
nội dung thông tin được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và 
mạng thông tin liên lạc khác theo sở thích của người sử dụng; cung cấp thông tin kinh 
doanh, thông tin người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và mạng 
thông tin toàn cầu; dịch vụ thương mại cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên quan 
đến việc mua và bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; sưu tập danh bạ 
trang web để công bố trên internet và các mạng điện tử, mạng máy tính và các mạng 
thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
trong lĩnh vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tạp san chuyên đề và các ấn phẩm 
khác về nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm chung; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến máy vi tính các sản phẩm điện tử và giải 
trí, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và thiết bị điện 
tử tiêu dùng khác (cụ thể là: điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính có thể 
mang theo/đeo vào người, thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người, 
thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người, máy phát đa phương tiện/máy ghi 
có thể xách tay mang theo máy chơi nhạc số hóa, máy phát đa phương tiện số hóa, máy 
chơi nhạc MP3 và thiết bị âm thanh theo định dạng số hóa, máy ghi và đầu máy chạy 
băng cát-xét âm thanh, đầu máy viđêô, đầu ghi và đầu máy chạy băng viđêô, máy chạy 
đĩa com-pắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD, máy quay phim/chụp ảnh, điện thoại có 
hình, bộ thiết bị điện tử cầm tay để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo 
phương thức không dây, máy tính xách tay và cầm tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá 
nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào 
bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi 
fax), máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính xách tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài 
sẵn và sổ ghi chép điện tử), phần mềm máy tính và các linh kiện, thiết bị ngoại vi, và bao 
đựng cho các sản phẩm trên; dịch vụ cửa hàng bán lẻ được cung cấp qua internet và các 
mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trong lĩnh vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san chuyên đề và các ấn phẩm 
khác về nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm chung, được cung cấp qua internet 
và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện thể 
thao, các sản phẩm âm nhạc, và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn, được cung cấp qua 
internet và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ liên quan đến máy vi tính, các sản phẩm điện tử và giải trí, thiết bị viễn thông 
điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa cầm tay, và thiết bị điện tử tiêu dùng khác (cụ 
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thể là: điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính có thể mang theo/đeo vào 
người, thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người, thiết bị điện tử số 
hóa có thể mang theo/đeo vào người, máy phát đa phương tiện/máy ghi có thể xách tay 
mang theo máy chơi nhạc số hóa, máy phát đa phương tiện số hóa, máy chơi nhạc MP3 và 
thiết bị âm thanh theo định dạng số hóa, máy ghi và đầu máy chạy băng cát-xét âm thanh, 
đầu máy viđêô, đầu ghi và đầu máy chạy băng viđêô, máy chạy đĩa com-pắc, đầu ghi và 
đầu máy chạy đĩa DVD, máy quay phim/chụp ảnh, điện thoại có hình, bộ thiết bị điện tử 
cầm tay để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, 
máy tính xách tay và cầm tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện 
tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ 
trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện tử 
(nhỏ như máy tính xách tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn và sổ ghi chép điện tử), 
phần mềm máy tính và các linh kiện, thiết bị ngoại vi, và bao đựng cho các sản phẩm trên, 
được cung cấp qua internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; giới 
thiệu (trưng bày) sản phẩm được cung cấp tại cửa hàng và qua mạng lưới thông tin liên lạc 
toàn cầu và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ đăng ký thuê bao, 
cụ thể là cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, ảnh, nội dung âm thanh, nội 
dung hình ảnh, nội dung đa phương tiện, được cung cấp qua internet và các mạng điện tử 
và mạng thông tin liên lạc khác; đăng ký thuê bao (trả phí hay thanh toán trước) cho 
người khác qua internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác thông qua 
việc cung cấp thông tin về văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, nội dung đa 
phương tiện ghi sẵn có thể tải xuống cho một thuê bao; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội 
nghị, triển lãm và trưng bày về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; dịch vụ 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và trình bày hội nghị chuyên đề, 
hội thảo, lớp học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng trang web (webinars), hội nghị, hướng 
dẫn trực tuyến, và các chương trình học từ xa; sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và trình diễn 
các buổi hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các sự kiện giải trí đặc biệt, các sự kiện 
nghệ thuật và văn hóa, các hình thức giải trí trên sân khấu, các cuộc thi, các cuộc thi đấu, 
hội chợ, lễ hội, triển lãm, trưng bày, và các sự kiện thể thao; sản xuất, phân phối, và trình 
bày các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, phim điện ảnh, các bản ghi 
âm; cung cấp các chương trình đang diễn ra không tải xuống được gồm chương trình 
truyền hình, chương trình rađiô, âm thanh, viđêô, sản xuất chương trình phát thanh hoặc 
các tệp tin âm thanh trên mạng internet cho phép mọi người tải về trên máy tính và thiết bị 
số cá nhân (podcast) và chương trình đa phương tiện được cung cấp trên mạng internet và 
có thể tải về (webcast); lập chương trình giải trí, thể thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, và 
các sự kiện thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng internet, vệ tinh, sóng vô 
tuyến, mạng thông tin liên lạc không dây, truyền hình, và truyền hình cáp; lập chương 
trình giải trí, thể thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, và các sự kiện thời sự không tải xuống 
được cung cấp các trang web và ứng dụng máy tính về việc lập chương trình giải trí, thể 
thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, các sự kiện thời sự, và nghệ thuật và văn hóa; cung cấp 
các trang web và ứng dụng máy tính liên quan đến các thông tin trong các lĩnh vực giải 
trí, âm nhạc, thể thao, tin tức, và nghệ thuật và văn hóa; cung cấp các trò chơi trên máy vi 
tính, trò chơi điện tử, trò chơi tương tác, và trò chơi vi-đê-ô không tải xuống được; cung 
cấp thông tin, lịch trình, ý kiến, đề xuất cá nhân về các chương trình giáo dục, giải trí, 
điện ảnh, sân khấu, sự kiện nghệ thuật và văn hóa, buổi hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực 
tiếp, các cuộc thi, hội chợ, lễ hội, triển lãm, trưng bày, và các sự kiện thể thao; dịch vụ đặt 
vé và đặt chỗ cho các các chương trình giáo dục, giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện nghệ 
thuật và văn hóa, buổi hòa nhạc, buổi biểu diễn trực tiếp, cuộc thi đấu, hội chợ, lễ hội, 
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trưng bày, triển lãm, và các sự kiện thể thao; xuất bản và trình bày ý kiến, khảo sát, và 
phân loại, và cung cấp các trang web tương tác và các ứng dụng máy vi tính dùng để đăng 
và chia sẻ ý kiến, khảo sát, và phân loại liên quan đến các chương trình giáo dục, giải trí, 
điện ảnh, sân khấu, sự kiện nghệ thuật và văn hóa, buổi hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực 
tiếp, các cuộc thi, hội chợ, lễ hội, triển lãm, trưng bày, và các sự kiện thể thao; cung cấp 
nhạc chuông, âm nhạc, vi-đê-ô, hình đồ họa ghi sẵn không tải xuống được để sử dụng cho 
các thiết bị thông tin liên lạc di động; cung cấp một trang web cho việc tải lên, lưu trữ, 
chia sẻ, xem và gửi hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tập san chuyên đề điện tử, trang nhật ký, 
tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên mạng internet cho mọi người tải về (podcast), và các 
nội dung đa phương tiện; xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ, báo, bản tin, sách hướng dẫn, 
trang nhật ký, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác; cung cấp các trang web và các ứng 
dụng máy tính trong lĩnh vực sách, ấn phẩm định kỳ, báo, bản tin, sách hướng dẫn, trang 
nhật ký, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác; tường thuật tin tức; dịch vụ thư viện điện 
tử và trực tuyến; cung cấp chương trình máy tính trò chơi/giải trí/tập luyện không tải 
xuống được cho việc tập luyện và tập thể chất; cung cấp thông tin trong lĩnh vực tập luyện 
và tập thể chất thông qua các trang web và các ứng dụng máy tính trực tuyến; dịch vụ sản 
xuất hình ảnh kỹ thuật số dùng cho mục đích giải trí; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội 
nghị về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-03511 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.2.7 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ FRANSON Quốc Tế  
(VN) 
Số 179, phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 

và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kẹo; kem ăn (lạnh). 
 

 
(210) 4-2016-03592 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) STM, INC.   (US) 

999 Main Street, Suite 1300, Boise, 
Idaho 83702, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; trái cây được bảo quản, trái cây đã sấy khô, trái cây đông lạnh, 
trái cây đóng hộp, trái cây đã nấu chín, rau được bảo quản, rau đã sấy khô, rau đông lạnh, 
rau đóng hộp, rau đã nấu chín, rau nhuyễn dạng kem sệt; quả xay nhuyễn (nước xốt); rau 
nghiền nhuyễn cho mục đích nấu ăn; sản phẩm cà chua và cà chua dạng sệt; thạch, mứt 
ướt; trứng, sữa, sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được và mỡ; mứt quả. 
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Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc; bột sắn hột, bột 
cọ sagu; cà phê nhân tạo; mỳ ống và các sản phẩm mỳ ống; mì sợi; gạo và các sản phẩm 
gạo; bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo; đá lạnh; mật ong, mật mía, nấm men, bột nở; gia vị, 
muối ăn, mù tạc, giấm, xốt (gia vị), xốt cay mặn; tương ớt, đồ gia vị, bột rau xay nhuyễn 
(nước xốt); thảo mộc và gia vị thuộc nhóm này, bao gồm thảo mộc được bảo quản; nước 
xốt cho sa-lát. 

 

 
(210) 4-2016-05156 (220) 03.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 68036 03.09.2015 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 lnfinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of Ameriea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả 
năng truy cập mạng internet để gửi đi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể mang theo hoặc đeo 
vào người được; phần cứng máy vi tính có thể mang theo hoặc đeo vào người được; thiết 
bị ngoại vi cho các thiết bị di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo hoặc đeo vào 
người có khả năng truy cập mạng internet để gửi đi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi điện 
thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; cáp máy vi tinh, màn hình máy vi tính, màn 
hình hiển thị máy vi tính, bàn phím máy vi tính, chuột máy vi tính, miếng đệm lót chuột 
máy vi tính, bút kỹ thuật số dùng cho máy vi tính, máy in dùng với máy tính, ổ đĩa và ổ 
cứng máy tính; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; thiết bị chơi và ghi âm thanh và hình ảnh 
kỹ thuật số; thiết bị âm thanh dùng cho các loại xe có động cơ; thiết bị ghi giọng nói và 
nhận dạng giọng nói; máy thu thanh (rađiô), thiết bị thu và phát sóng rađiô; tai nghe (nhét 
vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa phóng thanh; mi-crô; các linh kiện và phụ kiện âm 
thanh; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và 
dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; thiết bị liên lạc không dây để truyền 
âm thanh (giọng nói), dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, dây cáp đồng trục và dây cáp 
sợi quang; thiết bị và phương tiện lưu trữ dữ liệu; vi mạch máy vi tính; thiết bị và dụng về 
quang học; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình, màn hình ti-vi; bộ giải mã tín 
hiệu truyền hình (set-top-box); thiết bị dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); thiết bị 
và dụng cụ hàng hải; phần mềm máy tính; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm máy 
vi tính được sử dụng trong việc phát triển các ứg dụng phần mềm khác; phần mềm vi tính 
được sử dụng trong việc giáo dục và đào tạo, phát triển ứng dụng và lập trình phần mềm; 
phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh, trích dẫn, mã 
hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi 
điện tử; thiết bị điều khiển từ xa; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói 
thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới 
các thiết bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và 
điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi, hộp, và giá đỡ chuyên dùng hoặc 
có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần cứng của 
máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, và 
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thiết bị ngoại vi máy vi tính có thể mang theo hoặc đeo vào người được; nhật ký điện tử; 
thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu 
(thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép gấu trang phục, máy bỏ phiếu; 
nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị 
đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại âm thanh; màn hình huỳnh 
quang; sợi dây dẫn quang [sợi quang] ; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa 
các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện 
phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và 
dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình, đèn soi 
trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; điều khiển từ xa cầm tay điều 
khiển phanh hãm xe ô tô; bít tất, sưởi bằng điện. 

 

 
(210) 4-2016-05193 (220) 03.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1; 5.3.16; A26.4.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm; lạc đã chế biến; đỗ đã được bảo quản; hạt vừng đã qua chế biến; mộc nhĩ đã 
được bảo quản; nấm đã được bảo quản; nước mắm; mắm tôm; dầu hào. 

 

Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương ớt; tương cà; sa 
tế; nước tương (xì dầu); ngô ngọt đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-05194 (220) 03.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm; lạc đã chế biến; đỗ đã được bảo quản; hạt vừng đã qua chế biến; mộc nhĩ đã 
được bảo quản; nấm đã được bảo quản; nước mắm; mắm tôm; dầu hào. 

 

Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương ớt; tương cà; sa 
tế; nước tương (xì dầu); ngô ngọt đã qua chế biến. 
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(210) 4-2016-05195 (220) 03.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm; lạc đã chế biến; đỗ đã được bảo quản; hạt vừng đã qua chế biến; mộc nhĩ đã 
được bảo quản; nấm đã được bảo quản; nước mắm; mắm tôm; dầu hào. 

 

Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương ớt; tương cà; sa 
tế; nước tương (xì dầu); ngô ngọt đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-05196 (220) 03.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm; lạc đã chế biến; đỗ đã được bảo quản; hạt vừng đã qua chế biến; mộc nhĩ đã 
được bảo quản; nấm đã được bảo quản; nước mắm; mắm tôm; dầu hào. 

 

Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương ớt; tương cà; sa 
tế; nước tương (xì dầu); ngô ngọt đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-05576 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.1.24; 26.13.25 
(731) NISSEI COMPANY, LTD.  (JP) 

1-1-47, Unobe, Ibaraki-shi, Osaka 567-
0042, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến và làm kem mềm (kem tươi để ăn). 
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; trái cây đông lạnh; mứt ướt; mứt nhão làm từ trái cây; trái cây 
đã chế biến. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; kem lạnh mềm (kem ăn); kem lạnh (ăn được); ốc quế dùng với kem 

lạnh và kem lạnh mềm; kem trộn (kem lạnh ăn được); kem trái cây trộn (kem lạnh ăn 

được). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-05577 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) NISSEI COMPANY, LTD.   (JP) 

1-1-47, Unobe, Ibaraki-shi, Osaka 567-

0042, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến và làm kem mềm (kem tươi để ăn). 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; trái cây đông lạnh; mứt ướt; mứt nhão làm từ trái cây; trái cây 

đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kem lạnh mềm (kem ăn); kem lạnh (ăn được); ốc quế dùng với kem 

lạnh và kem lạnh mềm; kem trộn (kem lạnh ăn được); kem trái cây trộn (kem lạnh ăn 

được).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-05578 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A2.5.22; A2.5.18; 8.1.18 

(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen, nâu đỏ 

(731) NISSEI COMPANY, LTD.   (JP) 

1-1-47, Unobe, Ibaraki-shi, Osaka 567-

0042, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến và làm kem mềm (kem tươi để ăn). 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; trái cây đông lạnh; mứt ướt; mứt nhão làm từ trái cây; trái cây 

đã chế biến.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2016-05740 (220) 09.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Điện tử & Quảng cáo Thông 
minh  (VN) 
Căn hộ số 1, lô A2 khu ĐT Nghĩa Đô - 

Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá chuyến du lịch; dịch vụ điều hành trang web vì mục đích kinh 

doanh, cụ thể là điều hành hoạt động thương mại điện tử (gồm cả trang web thương mại 

điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử) nhằm giúp khách hàng thuận tiện khi lựa 

chọn các giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, dịch vụ cho phép đặt chỗ khách sạn thông 

qua thương mại điện tử. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy bay; phòng vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch 

vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức và điều hành 

chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch).  
 

 
(210) 4-2016-05741 (220) 09.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Điện tử & Quảng cáo Thông 
minh  (VN) 
Căn hộ số 1, lô A2 khu ĐT Nghĩa Đô - 

Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm cả website thương mại điện tử và sàn giao 

dịch thương mại điện tử) liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ, bao gồm 

cả nhưng không giới hạn ở các giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, khách sạn, phương 

tiện đi lại, nhà hàng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy bay; phòng vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch 

vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đấu giá tour; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tổ 

chức và điều hành chuyến du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch)  
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(210) 4-2016-06017 (220) 11.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại NYNA  
(VN) 
Tổ 08 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (dung dịch có thành phần chính là chất tẩy rửa không 

dùng trong sản xuất và y tế). 
 

Nhóm 05: Bỉm, tã lót trẻ em, miếng lót của quần lót (vệ sinh), băng vệ sinh, miếng lót 
dùng cho phụ nữ khi có kinh nguyệt.  

 
Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy và khăn lau mặt bằng giấy được 
ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm không dùng trong y tế, khăn giấy dùng tẩy trang.   

 

 
(210) 4-2016-06080 (220) 11.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/926,150 02.03.2016 US 

(731) ROGERS CORPORATION  (US) 
One Technology Drive, Rogers, 
Connecticut 06263, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng polyme (chất cách điện) để sản xuất bảng mạch điện tử; tấm mỏng nhiều 
lớp vi sóng (tấm mỏng nhiều lớp bằng chất dẻo, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa tổng hợp, 
tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa tổng hợp chứa gốm, thủy tinh và chất độn khác) dùng để 
sản xuất mạch điện tử; lớp phủ và vật liệu điện môi lớp giữa để bảo vệ và cách điện dùng 
trong mạch tích hợp , thiết bị bán dẫn, ổ đĩa máy tính và phần cứng máy tính khác có độ 
từ thẩm và độ điện thẩm được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở các tần số chọn lọc; chất 
điện môi [cách điện] dùng trong sản xuất ăng ten và các ứng dụng tần số rađiô; chất điện 
môi [cách điện] có độ từ thẩm và độ điện thẩm được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở các 
tần số chọn lọc. 

 

 
(210) 4-2016-06198 (220) 14.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 684277 03.02.2016 CH 

(531) 26.4.1; A26.11.7 
(591) Xanh đậm, đỏ sẫm, trắng 
(731) TRACOPOWER LTD  (CH) 

Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp điện cũng như các bộ phận và phụ kiện của chúng; giắc nối 
điện (từ các thiết bị độc lập); giắc cắm (điện). 

 

 
(210) 4-2016-06269 (220) 15.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/765,019 22.09.2015 US 

(731) R3PINNOVATION (SCHWEIZ) GMBH  
(CH) 
Zollstrasse 62, 8005 Zurich, Switzerland 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách 
tay, điện thoại di động, và máy tính bảng cung cấp công nghệ để nhận dạng, lưu trữ, xử 
lý, theo dõi, và tạo điều kiện cho các giao dịch mua, bán, sửa chữa, và bảo hiểm xe mới và 
xe đó qua sử dụng; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính 
xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để tạo cơ sở dữ liệu về lịch sử mua và bán 
xe, lịch sử bảo dưỡng định kỳ, lịch sử sửa chữa, lịch sử tai nạn, và thông tin lịch sử bảo 
hiểm; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, 
điện thoại di động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo thông tin chẩn đoán hiện tại 
từ xe cộ và tạo ra một cơ sở dữ liệu của các thông tin đó tìm kiếm được về xe cộ; phần 
mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di 
động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo lịch sử mua bán xe cộ, lịch sử bảo dưỡng 
định kỳ, lịch sửa sửa chữa, và thông tin lịch sử tai nạn từ cơ sở dữ liệu hiện có của công ty 
bảo hiểm xe, đại lý, các nhà bán buôn, và các nhà sản xuất xe cộ; phần mềm máy tính có  
thể  tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính 
bảng để tìm kiếm và báo cáo giá nhiên liệu cho xe cộ từ các cơ sở dữ liệu về nguồn nhiên 
liệu địa phương; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính 
xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo thuế và phí xe cộ 
từ cơ sở dữ liệu của chính phủ và từ cơ sở dữ liệu của đại lý xe cộ; phần mềm máy tính có 
thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính 
bảng để tìm kiếm và báo cáo chi phí bảo hiểm xe cộ từ cơ sở dữ liệu của công ty bảo hiểm 
xe cộ; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, 
điện thoại di động, và máy tính bảng để tạo thuận lợi cho chủ xe nộp yêu cầu bảo hiểm; 
phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện 
thoại di động, và máy tính bảng để người dùng có được bảo hiểm xe cộ hoặc quản lý các 
chính sách bảo hiểm xe cộ hiện có của họ từ các hãng bảo hiểm của họ; phần mềm máy 
tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và 
máy tính bảng để đánh giá và báo cáo phần thưởng bảo hiểm tiềm năng cho một xe cộ đặc 
biệt; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện 
thoại di động, và máy tính bảng để xác định vị trí của một chiếc xe và thông báo vị trí đó 
trên một màn hình hiển thị bản đồ; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá 
nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để tính khấu hao xe theo 
thời gian; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, 
điện thoại di động, và máy tính bảng để tính toán chi phí của chủ sở hữu xe hàng tháng 
bao gồm khấu hao xe hàng tháng, các loại thuế, lệ phí, bảo hiểm, chi phí nhiên liệu và chi 
phí tài chính cho xe cộ; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy 
tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để báo cáo chi phí của chủ sở hữu xe 
hàng tháng trong quá khứ, hiện tại và tương lai; phần mềm máy tính có thể tải về được 
cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để xác 
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định tổng giá trị thiệt hại của xe, định giá giá trị hiện tại của một chiếc xe, và để dự đoán 
thời điểm lý tưởng để bán xe; phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá 
nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để cung cấp các thống kê 
xe mới và xe đó qua sử dụng, cụ thể là nhận dạng xe, chẩn đoán, lịch sử và thông tin bảo 
hiểm, thông tin về tiêu thụ nhiên liệu của xe, thiết bị xe gốc có sẵn và giá cả, và thiết bị xe 
cộ tùy chọn và giá cả. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp báo tin nhắn điện tử qua internet và qua 
các mạng không dây thông báo cho các cá nhân về chẩn đoán chiếc xe hiện tại của họ, 
thời gian sửa chữa xe được đề nghị và thủ tục bảo dưỡng, báo động an toàn, và báo động 
nhắc lại. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cho thuê không gian lưu trữ trang web tương tác 
trên máy chủ trên internet một trang web tương tác cho phép người dùng tải lên, lưu trữ và 
duy trì các hồ sơ mua, sửa chữa và bảo dưỡng, quản lý hồ sơ trực tuyến các dịch vụ được 
thực hiện trên phương tiện của mình, và nhận các nhắc nhở các dịch vụ tự động, báo động 
an toàn, và báo động nhắc lại; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm phần mềm máy 
tính không thể tải về được, cụ thể là phần mềm để nhận dạng, lưu trữ, xử lý, theo dõi, và 
tạo điều kiện cho các giao dịch mua, bán, sửa chữa, và bảo hiểm xe mới và xe đó qua sử 
dụng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về được, cụ thể là 
phần mềm để tạo cơ sở dữ liệu về lịch sử mua và bán xe, lịch sử bảo dưỡng định kỳ, lịch 
sử sửa chữa, lịch sử tai nạn, và thông tin lịch sử bảo hiểm; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không thể tải về được, cụ thể là phần mềm để tìm kiếm và báo cáo 
thông tin chẩn đoán hiện tại từ xe cộ và tạo ra một cơ sở dữ liệu của các thông tin đó tìm 
kiếm được về xe cộ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về 
được, cụ thể là phần mềm để tìm kiếm và báo cáo lịch sử mua bán xe cộ, lịch sử bảo 
dưỡng định kỳ, lịch sử sửa chữa, và thông tin lịch sử tai nạn từ cơ sở dữ liệu hiện có của 
công ty bảo hiểm xe, đại lý, các nhà bán buôn, và các nhà sản xuất xe cộ; cung cấp việc 
sử dụng tạm thời phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính 
xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo giá nhiên liệu cho 
xe cộ từ các cơ sở dữ liệu về nguồn nhiên liệu địa phương; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện 
thoại di động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo thuế và phí xe cộ từ các sở dữ liệu 
của chính phủ và từ cơ sở dữ liệu của đại lý xe cộ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di 
động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo chi phí bảo hiểm xe cộ từ cơ sở dữ liệu 
của công ty bảo hiểm xe cộ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không 
thể tải về được, cụ thể là phần mềm để tạo thuận lợi cho chủ xe nộp yêu cầu bảo hiểm; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính có thể tải về được cho máy tính cá 
nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để người dùng có được bảo 
hiểm xe cộ hoặc quản lý các chính sách bảo hiểm xe cộ hiện có của họ từ các hãng bảo 
hiểm của họ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về được, 
cụ thể là phần mềm để đánh giá phần thưởng bảo hiểm tiềm năng cho một xe cộ đặc biệt; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về được, cụ thể là phần 
mềm để xác định vị trí của một chiếc xe và thông báo vị trí đó trên một màn hình hiển thị 
bản đồ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về được, cụ thể 
là phần mềm để tính khấu hao xe theo thời gian; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm máy tính không thể tải về được, cụ thể là phần mềm để tính toán chi phí của chủ sở 
hữu xe hàng tháng bao gồm khấu hao xe hàng tháng, các loại thuế, lệ phí, bảo hiểm, chi 
phí nhiên liệu và chi phí tài chính cho xe cộ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
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máy tính không thể tải về được, cụ thể là phần mềm để báo cáo chi phí của chủ sở hữu xe 
hàng tháng trong quá khứ, hiện tại và tương lai; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
máy tính không thể tải về được, cụ thể là phần mềm để xác định tổng giá trị thiệt hại của 
xe, định giá giá trị hiện tại của một chiếc xe, và để dự đoán thời điểm lý tưởng để bán xe; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về được, cụ thể là phần 
mềm để cung cấp các thống kê xe mới và xe đó qua sử dụng, cụ thể là nhận dạng xe, chẩn 
đoán, lịch sử và thông tin bảo hiểm, thông tin về tiêu thụ nhiên liệu của xe, thiết bị xe gốc 
có sẵn và giá cả, và thiết bị xe cộ tùy chọn và giá cả; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm máy tính không tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di 
động, và máy tính bảng để tìm kiếm và báo cáo giá nhiên liệu cho xe cộ từ các cơ sở dữ 
liệu về nguồn nhiên liệu địa phương; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy 
tính bảng để tìm kiếm và báo cáo thuế và phí xe cộ từ cơ sở dữ liệu của chính phủ và từ cơ 
sở dữ liệu của đại lý xe cộ; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải 
về được cho máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để 
tìm kiếm và báo cáo chi phí bảo hiểm xe cộ từ cơ sở dữ liệu của công ty bảo hiểm xe cộ; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải về được cho máy tính cá 
nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và máy tính bảng để người dùng có được bảo 
hiểm xe cộ hoặc quản lý các chính sách bảo hiểm xe cộ hiện có của họ từ các hãng bảo 
hiểm của họ. 

 

 
(210) 4-2016-06731 (220) 18.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.4; A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DBA-RHINO  
(VN) 
Lầu 17, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; định giá và đánh giá bất động sản; môi giới tài chính; dịch 

vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (dịch vụ tài chính); đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; 
nghiệp vụ thanh toán (tài chính); tư vấn tài chính; đánh giá và định giá tài chính (bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ tín dụng và ủy thác tài sản (tài chính); thông tin 
về tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính quỹ đầu tư; thuê- mua tài chính giá rẻ; 
cho vay theo bảo lãnh và cho vay có thế chấp; quỹ tương hỗ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; 
môi giới chứng khoán; dịch vụ bảng giá giao dịch chứng khoán và thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; ủy thác quản lý tài chính; sản 
phẩm cơ cấu tài chính, cụ thể là dịch vụ cung cấp các sản phẩm đầu tư được kết hợp từ các 
sản phẩm tài chính (như trái phiếu, cổ phiếu...) và các sản phẩm phái sinh (như hợp đồng 
quyền chọn, hợp đồng hoán đổi...) trong lĩnh vực tài chính, giúp các doanh nghiệp giảm 
thiểu chi phí huy động vốn, hiện thực hóa lợi nhuận từ đầu tư, tiếp cận thị trường quốc tế 
và quản lý các rủi ro tín dụng. 
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(210) 4-2016-06752 (220) 18.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Vàng cam, đen nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Long 
Phát   (VN) 
Tầng 2, tháp A, tòa nhà Golden Palace 
Kl, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ. 
 

Nhóm 29: Dừa sấy (khô); hạt điều (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 30: Tinh bột sắn; hạt tiêu.  
 

Nhóm 31: Hạt điều tươi (chưa chế biến). 
 

Nhóm 37: Xây dựng; công trình, nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-06779 (220) 18.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.4; 3.6.1 
(591) Xanh nõn chuối, đen, trắng, đỏ, xanh tím

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hương  (VN)
43/3n Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Gạc rơ lưỡi em bé (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 24: Khăn sữa em bé; khăn tắm; vải trải giường; rèm cửa; chăn; khăn trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng cho trang phục); khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2016-06900 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.11.8; 25.1.9 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH bia Carlsberg 

Việt Nam  (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Bia (được sản xuất theo công nghệ Đan Mạch). 
 

 
(210) 4-2016-06901 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; A26.11.8; 26.1.2; 1.15.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, ghi xám 
(731) Công ty TNHH bia Carlsberg 

Việt Nam  (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia (được sản xuất theo công nghệ Đan Mạch). 

 

 
(210) 4-2016-07024 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 2.9.20 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam     (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền 

được sản xuất với công nghệ Nhật Bản. 
 

 
(210) 4-2016-07025 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, tím, vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2016-07026 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 2.1.11; 2.5.2; 25.5.25 

(591) Vàng, đỏ, đen, tím, vàng đậm, nâu 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2016-07027 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 25.5.25; 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, đen, tím, vàng đậm, nâu 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2016-07028 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 26.4.2 

(591) Vàng, đỏ, đen, tím, vàng đậm, nâu 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền 

được sản xuất với công nghệ Nhật Bản.  
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(210) 4-2016-07029 (220) 21.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 2.1.11; 2.5.2; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, tím, vàng đậm, nâu 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền 
được sản xuất với công nghệ Nhật Bản.  

 

 
(210) 4-2016-07255 (220) 22.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đen, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAHA   (VN) 
416 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống nổ cụ thể là: quạt chống nổ; động cơ điều khiển chống nổ; cửa 
chống nổ; van gió chống nổ. 

 

Nhóm 11: Máy móc, thiết bị và dụng cụ điều hòa không khí; máy móc, thiết bị và dụng 
cụ sinh hơi nước; máy móc, thiết bị và dụng cụ hút ẩm; máy móc, thiết bị và dụng cụ 
phun ẩm; máy sản xuất nước đá; thiết bị thu hồi nhiệt. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng, máy móc, dụng cụ và thiết 
bị điện, hút ẩm, phun ẩm, điều hòa không khí, chống nổ, trao đổi nhiệt.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và cho thuê máy móc, thiết bị, dụng cụ và hệ 
thống cơ điện, điều hòa không khí, hút ẩm và phun ẩm; dịch vụ tư vấn và giám sát công 
trình xây dựng trong lĩnh vực cơ điện, điều hòa không khí, hút ẩm và phun ẩm. 

 

 
(210) 4-2016-07308 (220) 23.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/827,925 20.11.2015 US 

(731) SOLERA HOLDINGS INC.  (US) 
7 Village Circle, Suite 100 Westlake 
TEXAS 76262 United States  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải về và phần mềm ứng dụng máy tính cho các thiết 

bị di động để sử dụng trong ô tô, xe cộ, ngành cứu hỏa, và ngành y tế để nhận dạng xe cộ 
và để đánh giá, định giá thiệt hại, lập dự toán thiệt hại, kiểm tra, sửa chữa, quy trình sửa 
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chữa và theo dõi xe cộ và kết cấu, theo dõi sự hài lòng của khách hàng, để giao tiếp với 
phần mềm hệ thống dự toán thông minh; phần mềm máy tính có thể tải về và phần mềm 
ứng dụng máy tính để phân tích và kiểm soát các quy trình làm việc, lợi nhuận và tăng 
trưởng kinh doanh, để phân bổ nhân viên; phần mềm máy tính có thể tải về và phần mềm 
ứng dụng máy tính để theo dõi hiệu suất; phần mềm máy tính có thể tải, về và phần mềm 
ứng dụng máy tính để theo dõi kiểm kê lượng tồn kho của các bộ phận xe cộ; phần mềm 
máy tính có thể tải về và ứng dụng phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu để đặt 
hàng các bộ phận xe cộ, để chia sẻ dữ liệu khách hàng, và để xứ lý, thanh toán bù trừ, và 
hòa giải các giao dịch tài chính giữa các công ty bảo hiểm, các cơ sở sửa chữa xe cộ và 
kết cấu, người định giá, người điều hành cứu hộ, người phục hồi trong ngành ô tô, xe cộ, 
cứu hỏa, và ngành y tế, và chủ sở hữu xe và kết cấu; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về 
được có bản chất là các bản tin trong lĩnh vực bảo hiểm xe cộ, sửa chữa va chạm, và cứu 
hộ và phục hồi xe cộ; các hướng dẫn có thể tải về và các hướng dẫn đã được ghi trong lĩnh 
vực các bộ phận cửa xe ô tô; cẩm nang hướng dẫn có thể tải về và cẩm nang hướng dẫn đã 
được ghi trong lĩnh vực sửa chữa xe ô tô và xe sửa chữa va chạm.   

 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại liên quan đến vùng của các bộ phận xe cộ đã sử 
dụng; cung cấp một cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến cung cấp danh sách thông tin 
về vùng và chi phí của các bộ phận xe cộ đã sử dụng và đã phục hồi; quản lý cơ sở dữ liệu 
trực tuyến; thu thập và phân tích các dữ liệu số đo chất lượng để cung cấp các phép do sự 
sử dụng, sự hài lòng, chất lượng và tài chính của các nhà cung cấp và người tiêu dùng 
trong lĩnh vực sửa chữa bất động sản và xe cộ; dịch vụ ngăn chặn, tham chiếu giá và kiểm 
toán cho việc mua, lập hóa đơn và lắp đặt các sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ bởi 
những người khác trong lĩnh vực ô tô, xây dựng và bảo hiểm; quảng cáo, tiếp thị, quảng 
cáo qua thư và dịch vụ quảng bá cho các nhà bán lẻ ô tô, cụ thể là cung cấp quảng cáo, 
tiếp thị, quảng cáo qua thư và dịch vụ khuyến mãi trong việc bán, sau khi bán, sửa chữa, 
bảo dưỡng và mua lại ô tô; cung cấp thông tin đánh giá rủi ro kinh doanh cho các công ty 
bảo hiểm; cung cấp một cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến cung cấp danh sách các vị 
trí và chi phí của các bộ phận xe đã qua sử dụng và đã phục hồi cho những người mua; 
dịch vụ ghi lại dữ liệu tài chính thanh toán điện tử (dịch vụ kế toán); dịch vụ hỗ trợ thanh 
toán điện tử trong bản chất của xử lý các hoá đơn hành chính điện tử; kiểm tra yêu cầu 
bảo hiểm của những yêu cầu bảo hiếm thiệt hại xe cho người khác; dịch vụ hỗ trợ thanh 
toán điện tử trong bản chất của xử lý các hoá đơn hành chính điện tử; xử lý hóa đơn điện 
tử cho các hóa đơn trong lĩnh vực ô tô, xây dựng và bảo hiểm; kiểm toán yêu cầu bảo 
hiểm của những yêu cầu bảo hiểm thiệt hại xe cho người khác, dịch vụ kiểm toán yêu cầu 
bảo hiểm thiệt hại xe và kết cấu; cung cấp thông tin thương mại cho các kỹ thuật viên « 
tô; dịch vụ thu thập và phân tích các dữ liệu số đo chất lượng, quản lý quan hệ khách hàng 
trong bản chất là cung cấp thông tin, và dịch vụ thông tin kinh doanh trong bản chất là 
cung cấp thông tin về sự hài lòng của khách hàng, tất cả đều liên quan đến yêu cầu bảo 
hiểm và nhà cung cấp đã hoàn thành công việc theo những yêu cầu trong lĩnh vực sửa 
chữa ô tô và tái thiết và phục hồi công trình thông qua một mạng toàn cầu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính trong lĩnh vực ô tô, xây dựng và bảo hiểm, cụ thể là xử lý 
điện tử các yêu cầu bảo hiểm và dữ liệu thanh toán cho thiệt hại cho xe cộ và kết cấu; tư 
vấn bảo hiểm, cụ thể là tư vấn trong lĩnh vực va chạm xe cộ và xử lý và quản lý các yêu 
cầu sửa chữa kết cấu; xử lý và quản lý các yêu cầu bảo hiểm, cụ thể là rà soát, quản lý, và 
xử lý các yêu cầu bảo hiểm thiệt hại xe cộ và kết cấu cho người khác, định giá tài chính, 
cụ thể là dịch vụ định giá thiệt hại xe và kết cấu, định giá chi phí sửa chữa và ước tính giá 
trị thiệt hại bằng đồng đô la cho ô tô và kết cấu; cung cấp thông tin tài chính liên quan 
đến yêu cầu bảo hiểm và nhà cung cấp đã hoàn thành công việc theo những yêu cầu trong 
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lĩnh vực sửa chữa ô tô, và tái thiết và phục hồi công trình qua một mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ tư vấn bảo hiểm, cụ thể là cung cấp các phân tích đánh giá rủi ro đối với các 
đơn bảo hiểm; cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến cho mục đích định 
giá, đánh giá và báo cáo rủi ro bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tai 
nạn; dịch vụ quản lý và đánh giá rủi ro tài chính, cụ thể là cung cấp các phân tích rủi ro tài 
chính dự báo và thông tin cho các công ty bảo hiểm dựa trên cơ sở dữ liệu hồ sơ công 
cộng về hồ sơ lái xe liên quan đến tai nạn, bắt giữ và vi phạm lái xe khác để quản lý rủi ro 
và cung cấp các phân tích rủi ro tài chính dự báo và thông tin cho các công ty bảo hiểm 
dựa trên một cơ sở dữ liệu có thể tra cứu đựợc theo mã vùng và khu vực địa lý có chứa dữ 
liệu được sử dụng để đánh giá các biến rủi ro để quản lý và đánh giá rủi ro; dịch vụ bảo 
hiểm, cụ thể là xác minh chính sách bảo hiểm để xác định liệu một cá nhân hoặc một 
doanh nghiệp có bảo hiểm hiện thời hoặc có bảo hiểm của một ngày cụ thể; cung cấp các 
phân, tích đánh giá rủi ro tài chính cho các đơn bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm hỏa hoạn và « 
tô; cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tai nạn và cung cấp một 
cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản bảo hiểm tai nạn cho 
mục đích định giá, đánh giá và báo cáo rủi ro bảo hiểm; phân tích và biên soạn dữ liệu 
trong các hồ sơ lái xe, thông tin xe cộ và các thông tin liên quan đến người điều khiển các 
loại xe, cơ giới sử dụng để xác định rủi ro tài chính của các công ty bảo hiểm; dịch vụ 
thanh toán hóa đơn và dịch vụ xử lý thanh toán điện tử của dữ liệu thanh toán hóa đơn; 
dịch vụ đánh giá chi phí, cụ thể là ước tính giá trị thiệt hại bằng đồng đô la cho ô tô và kết 
cấu  

 
Nhóm 37: Cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực chẩn đoán về hư hại 
của xe cộ, sửa chữa và bảo trì xe cộ được sử dụng bởi các kỹ thuật viên ô tô.  

 
Nhóm 42: Phần mềm máy tính không tải về được sử dụng trong ô tô, xe cộ, ngành cứu 
hỏa, và ngành y tế để nhận dạng xe cộ, và để đánh giá, định giá thiệt hại, lập dự toán thiệt 
hại, kiểm tra, sửa chữa, quy trình sửa chữa và theo dõi xe cộ và kết cấu, theo dõi sự hài 
lòng của khách hàng, để xử lý, thanh toán bù trừ, và hòa giải các giao dịch tài chính giữa 
các công ty bảo hiểm, các cơ sở sửa chữa xe cộ và kết cấu, người định giá, người điều 
hành cứu hộ, người phục hồi trong ngành ô tô, xe cộ, cứu hỏa và ngành y tế, và chủ sở 
hữu xe cộ và kết cấu; cung cấp tạm thời sử dụng phần mềm máy tính trực tuyến không tải 
về được trong lĩnh vực bảo hiểm ô tô, sửa chữa ô tô để thu thập và phân tích dữ liệu về các 
chỉ số hiệu suất kinh doanh nghiêm trọng để nâng cao hiệu quả lao động và cải thiện hiệu 
suất tổng thể và lợi nhuận; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải về được để theo 
dõi và báo cáo về tình trạng sửa chữa xe cộ giữa các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa xe và 
chủ xe; cung cấp nền hệ thống như một dịch vụ (PaaS) cung cấp nền hệ thống phần mềm 
máy tính để theo dõi, cập nhật và đưa ra các báo cáo về tình trạng sửa chữa xe giữa các 
nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa xe và chủ xe; cung cấp trang web cung cấp công nghệ mà 
cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin về các loại xe cơ giới, người điều khiển và 
hành khách của xe cơ giới, hồ sơ lái xe và thông tin về xe cộ; dịch vụ máy tính, cụ thể là 
lưu trữ điện tử thông tin về xe cơ giới, người điều khiển xe cơ giới, và hồ sơ lái xe; dịch vụ 
giám sát lái xe, cụ thể là cung cấp chương trình máy tính trực tuyến không tải về được cho 
phép chủ sở hữu và các nhà điều hành đội xe theo dõi vi phạm giao thông của lái xe 
thương mại cho mục đích tuân thủ các quy định.  

 
Nhóm 45: Cung cấp cơ sở dữ liệu hồ sơ xe công cộng liên quan đến hồ sơ lái xe của lái xe 
không được tiết lộ liên quan đến tai nạn, bắt giữ, và thông tin đăng ký của xe cho mục 
đích an toàn công cộng và tuân thủ các quy định. 
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(210) 4-2016-07525 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ dùng để lau dọn và làm sạch, cụ thể: thùng đựng rác, 

dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ dùng tẩy trang. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau, quả được bảo quản; nước quả nấu đông, thạch 
hoa quả; mứt; sữa và sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; mạch nha dùng để làm và 
chưng cất rượu. 

 

Nhóm 32: nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị (trong buôn bán hàng hóa). 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-07526 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ dùng để lau dọn và làm sạch, cụ thể: thùng đựng rác, 
dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ dùng tẩy trang. 

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau, quả được bảo quản; nước quả nấu đông, thạch 
hoa quả; mứt ướt; sữa và sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; mạch nha dùng để làm và 
chưng cất rượu.  

 

Nhóm 32: nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị (trong buôn bán hàng hóa).  

 

Nhóm 39: Cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-07527 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau, quả được bảo quả; nước quả nấu đông, thạch 
hoa quả; mứt ướt; sữa và sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị.   

 

Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; mạch nha dùng để làm và 
chưng cất rượu. 

 

Nhóm 32: nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa, cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
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(210) 4-2016-07528 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ dùng để lau dọn và làm sạch, cụ thể: thùng đựng rác, 
dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ dùng tẩy trang. 

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau, quả được bảo quản; nước quả nấu đông,  thạch 
hoa quả; mứt ướt; sữa và sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau cỏ tươi, thảo mộc tươi; quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; 
mạch nha dùng để làm và chưng cất rượu. 

 

Nhóm 32: nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị (trong buôn bán hàng hóa).  

 

Nhóm 39: Cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-07529 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đen, nâu, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ dùng để lau dọn và làm sạch, cụ thể: thùng đựng rác, 

dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ dùng tẩy trang. 
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Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau, quả được bảo quản; nước quả nấu đông, thạch 
hoa quả; mứt ướt; sữa và sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; mạch nha dùng để làm và 
chưng cất rượu. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị (trong buôn bán hàng hóa). 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-08109 (220) 29.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 13.1.5 
(591) Trắng, xanh biển, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Đức   (VN) 
Khối 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ, đồ thủ công mỹ nghệ để trang trí làm bằng chất dẻo, mica, nhựa. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi thông minh; đồ chơi giáo dục; trò chơi thông minh; boardgame (trò 
chơi cờ bảng); trò chơi trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2016-08111 (220) 29.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) TEIJIN FRONTIER CO., LTD.   (JP) 

6-7, Minamihommachi l-chome, Chuo-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi nhựa/sợi chất dẻo, không dùng trong dệt may; nhựa/chất dẻo ở dạng được 

ép đùn sử dụng trong sản xuất; màng dẻo/màng chất dẻo không dùng để bao gói; tất cả 
thuộc nhóm 17.  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng trong ngành dệt thuộc nhóm 23.  
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Nhóm 24: Hàng dệt và sản phẩm từ hàng dệt, cụ thể là: khăn phủ giường, chăn, vỏ 
nệm/đệm, rèm, áo gối/vỏ gối, khăn ăn, khăn mặt, khăn trải bàn, miếng lót ở bàn. 

 

 
(210) 4-2016-08177 (220) 30.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Sentravel  (VN) 
22/6 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; vận tải; 

dịch vụ liên quan tổ chức tua du lịch, cụ thể là: sắp xếp các chuyến đi du lịch và dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch trong quá trình tham quan du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-08193 (220) 30.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.1; A26.4.6; 1.5.1; 26.4.2; 3.9.16 
(591) Đỏ, vàng, trắng xám 

(540) 

   

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhị 
Long  (VN) 
36D khu phố 2, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản chế biến gồm mực, cá, tôm tẩm gia vị.  

 

(210) 4-2016-08351 (220) 30.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) ELEGANT WORLD (M) SDN. BHD. 

(CO. NO. 165389K)   (MY) 
20, Bangunan Elken, Jalan 1/137C, Batu 
5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp dùng trong y tế; sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

(thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng); thực phẩm bổ sung để 
tăng cường sức khỏe; đồ uống tăng cường sức khỏe; chế phẩm sữa non, chế phẩm dược và 
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chế phẩm y tế; thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chất; thảo dược cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh để sử dụng cho cá nhân (thuốc xịt mũi); chất và chế phảm 
thuốc chăm sóc da, thực phẩm cho em bé và cho người tàn tật, dầu và kem để trị liệu; trà 
thảo dược; chất ăn kiêng thích hợp dùng trong y tế; phụ gia dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống y tế; sữa non cho mục đích y tế; vitamin cho mục đích y tế; chất khử 
trùng cho mục đích vệ sinh; dầu y tế; thực phẩm chứa anbumin cho mục đích y tế: chế 
phẩm anbumin cho mục đích y tế; kẹo tẩm thuốc; kẹo cao su cho mục đích y tế; đồ uống 
có sữa mạch nha cho mục đích y tế; đường sữa (lactose); sữa anbumin; chế phẩm thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa hạnh nhân cho các mục đích dược phẩm, 
bánh mì cho người bị tiểu đường, kem bôi dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung 
khoáng chất cho mục đích y tế; sữa non ở dạng bột và dạng nhai cho trẻ em và người lớn; 
thực phẩm tăng cường miễn dịch tự nhiên với kháng thể miễn dịch tự nhiên; thực phẩm 
tăng cường sức khỏe; amino-axit cho mục đích y tế; viên nang thuốc; viên nang cho mục 
đích dược phẩm; cồn ngọt [chế phẩm dược]; men dùng cho mục đích dược phẩm; chế 
phẩm thực phẩm (chế phẩm ăn kiêng) phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm thanh lọc không khí; chế phẩm làm sạch không khí; trà 
cho người bị hen; môi trường nuôi cấy vi khuẩn; vỏ cay dùng cho mục đích dược phẩm; 
nước tắm ô-xy; dây đai dùng cho băng vệ sinh [dạng khăn], vòng đeo tay cho mục đích y 
tế; thuốc làm giảm táo bón; chế phẩm enzyme cho mục đích y tế; thuốc chống côn trùng; 
lactoza dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung khoáng chất cho mục đích y tế; băng 
vệ sinh chế phẩm dược chăm sóc da; chế phẩm y tế cho mục đích giảm béo.  

 
Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; catalô; bản in đồ họa; sổ tay hướng dẫn [tài liệu hướng dẫn 
nhãn, không bằng vải dệt; tạp chí [định kỳ]; bản tin; giấy bao gói; áp phích; ấn phẩm in 
thông tin.  

 

 
(210) 4-2016-08352 (220) 30.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ELKEN SDN. BHD. (CO. NO. 

334986W)   (MY) 
20, Bangunan Elken, Jalan 1/137C, Batu 
5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược; bộ lọc nước thẩm thấu ngược, hệ 

thống lọc nước thẩm thấu ngược và bộ phận, phụ kiện đi kèm, bộ lọc nước uống thẩm 
thấu ngược; bộ lọc tĩnh điện cho hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược; bộ lọc cho thiết bị 
phân phối nước thẩm thấu vệ sinh; bộ lọc để sử dụng với thiết bị cấp nước thẩm thấu 
ngược; bộ lọc cho các thiết bị thoát nước thẩm thấu ngược; bộ lọc quá áp để lọc nước 
thẩm thấu ngược [không phải máy móc]; bộ lọc nước thẩm thấu ngược [hệ thống] cho 
mục đích nông nghiệp; bộ lọc nước thẩm thấu ngược cho mục đích công nghiệp; bộ lọc 
lọc sử lý nước thẩm thấu ngược, chậu vệ sinh; thiết bị khử trùng; thiết bị iôn hóa; thiết bị 
rửa rau.  

 
Nhóm 16: Tài liệu in; tài liệu in ấn cho mục đích quảng cáo và khuyến mại; ấn phẩm in 
thông tin kiến thức; bản vẽ; ấn phẩm in; sổ tay hướng dẫn [tài liệu hướng dẫn]; túi giấy 
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(phong bì, túi) để bao gói; túi (phong bì, túi) bằng nhựa để bao gói; bảng hiệu làm bằng 
giấy hoặc bìa cứng hoặc nhựa cho mục đích quảng cáo và hiển thị thông tin.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ chuyên nghiệp và tư vấn liên quan đến việc cài đặt, bảo trì và sửa chữa 
máy lọc nước thẩm thấu ngược; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc cài đặt, bảo trì và sửa 
chữa máy lọc nước thẩm thấu ngược.  

 

 
(210) 4-2016-08370 (220) 30.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) ASAHI GROUP FOODS, LIMITED.  
(JP) 
23 - 1, Azumabashi 1 - chome, Sumida-
ku, Tokyo, Japan 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh) thực phẩm cho em bé, đồ uống cho em bé, đồ uống 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa. sản phẩm thịt đã qua chế biến; sản phẩm cá đã qua chế biến; rau 
và quả đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-08371 (220) 30.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ASAHI GROUP FOODS, LIMITED.  

(JP) 
23 - 1, Azumabashi 1 - chome, Sumida-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; thực phẩm cho em bé; đồ uống cho em bé; đồ uống 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sản phẩm thịt đã qua chế biến, sản phẩm cá đã qua chế biến, rau 
và quả đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-08431 (220) 31.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp KA 
KA  (VN) 
Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, xã 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm trong xây dựng [trừ sơn]. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép), đá, 
gạch dùng trong xây dựng; phụ gia bê tông như phụ gia hóa dẻo, phụ gia cho bê tông 
phun, phụ gia trợ nghiền cho xi măng; keo dán gạch, keo chà ron, keo trám khe trong xây 
dựng; vữa sử dụng trong xây dựng như vữa sửa chữa, vữa kết nối, vữa rót, vữa định vị.  

 

 
(210) 4-2016-08439 (220) 31.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.4; 25.7.25; 

A25.7.8; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục, bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 

(210) 4-2016-08471 (220) 31.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Hàn  (VN) 
Số 15, ngõ 254 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; móc áo bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa tay (bằng sứ và bằng kim loại); bệ xí bệt; ống dẫn dùng cho thiết bị 
vệ sinh; vòi nước; sen vòi; bóng đèn điện; đui dùng cho đèn điện; sợi tóc của đèn điện; 
bình nước nóng; máy nước nóng; bồn tắm (bằng sứ, bằng kim loại); bếp nấu ăn (bếp ga, 
bếp từ, bếp điện); tủ lạnh; lò nướng thực phẩm bằng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); nồi 
nấu cơm dùng điện; máy sưởi ấm; quạt gió (dùng cho điều hòa); quạt dùng cho cá nhân 
(dùng điện); máy điều hòa không khí; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; máy xông hơi 
(không dùng trong ngành y); bồn xông hơi (không dùng trong ngành y). 

 

Nhóm 19: Gạch dùng để xây, lát và ốp tường; đá ốp lát.  
 

Nhóm 20: Gương soi; tủ dùng để treo quần áo; tủ dùng để đồ trang trí; tủ nhiều ngăn; tủ 
có khóa; tủ bày hàng bằng gỗ; tủ ly, búp - phê; ghế bành; ghế trường kỷ (sofas); bàn (làm 
bằng gỗ, kim loại). 
 
Nhóm 21: Vòng và thanh treo cho khăn tắm; bình cách điện/nhiệt chứa nước không dùng 
điện.  
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Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình; nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2016-08472 (220) 31.03.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Hàn  (VN) 
Số 15, ngõ 254 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; móc áo bằng 

kim loại.  
 

Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa tay (bằng sứ và bằng kim loại); bệ xí bệt; ống dẫn dùng cho thiết bị 
vệ sinh; vòi nước; sen vòi; bóng đèn điện; đui dùng cho đèn điện; sợi tóc của đèn điện; 
bình nước nóng; máy nước nóng; bồn tắm (bằng sứ, bằng kim loại); bếp nấu ăn (bếp ga, 
bếp từ, bếp điện); tủ lạnh; lò nướng thực phẩm bằng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); nồi 
nấu cơm dùng điện; máy sưởi ấm; quạt gió (dùng cho điều hòa); quạt dùng cho cá nhân 
(dùng điện), máy điều hòa không khí; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; máy xông hơi 
(không dùng trong ngành y); bồn xông hơi (không dùng trong ngành y). 

 
Nhóm 19: Gạch dùng để xây, lát và ốp tường; đá ốp lát.  

 
Nhóm 20: Gương soi; tủ dùng để treo quần áo; tủ dùng để đồ trang trí; tủ nhiều ngăn; tủ 
có khóa; tủ bày hàng bằng gỗ; tủ ly, búp - phê; ghế bành; ghế trường kỷ (sofas); bàn (làm 
bằng gỗ, kim loại). 

 
Nhóm 21: Vòng và thanh treo cho khăn tắm; bình cách điện/nhiệt chứa nước không dùng 
điện.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình; nước ép hoa quả (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2016-08699 (220) 01.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) RICEGROWERS LIMITED  (AU) 

Yanco Avenue, Leeton New South 
Wales 2705, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; mì gạo; bánh quy giòn làm bằng gạo; bánh gạo; gạo nở; bánh quy làm 

bằng gạo; bánh quế làm bằng gạo; tinh bột gạo; bánh pút đinh làm bằng gạo; đồ ăn nhanh 
đóng gói sẵn được chế biến chủ yếu từ gạo. 
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(210) 4-2016-08916 (220) 04.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.12; A18.1.8; 18.1.23 
(591) Vàng, cam, xanh, xanh lá cây, trắng, đen
(731) ICONIX CO., LTD (KOREAN 

CORPORATION)    (KR) 
64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic or 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; kính đeo; kính râm; đĩa DVD; đĩa than (đã ghi); phim hoạt hình; 

phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị lưu trữ bộ nhớ cấp tốc di động; ổ đĩa lưu trữ di động 
nhỏ gọn; cáp dùng cho thiết bị lưu trữ di động; mũ bảo hiểm bảo hộ khi chơi thể thao; hộp 
đựng điện thoại di động; pin; tai nghe; dây cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng 
máy tính cho điện thoại di động; thiết bị ngoại vi của máy tính; nhạc số tải xuống được; 
ấn phẩm điện tử có thể tải về.   

 
Nhóm 16: Nhãn dính (văn phòng phẩm); giấy ăn; sổ tay; giấy màu; giấy ghi nhớ; sách 
dùng để phác họa; bút bi; bút chì; bộ dụng cụ vẽ cho trẻ em; bút đánh dấu; bút chì màu; 
tẩy cao su; gọt bút chì; giấy viết; hộp bút chì; lịch; truyện tranh; bưu thiếp; áp phích; cái 
dập ghim; tấm bảng trắng nhỏ; ghim kẹp; thước kẻ; tem. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng giấy ăn xách tay; bàn chải đánh răng; thùng rác; cốc uống nước; cốc 
nhựa; bộ đồ ăn không bao gồm với dao, dĩa và thìa; chai đựng nước di động; hộp đựng 
tiền phi kim loại; con lợn để bỏ tiền tiết kiệm; hộp đựng cơm trưa; túi cách nhiệt cho thực 
phẩm hoặc đồ uống.   

 
Nhóm 25: Giày; bốt; dép xăng đan; dép đi trong nhà; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh, 
đồ lót; quần lót; bộ đồ bơi, bộ đồ ngủ, găng tay mùa đông; khăn quàng cổ: tất đi chân; mũ 
lưỡi trai; áo mưa; thắt lưng [trang phục].   

 
Nhóm 28: Đồ chơi bằng vải nhồi bông; đồ chơi điện; đồ chơi bằng nhựa; đồ chơi cao su; 
đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi bằng vải; búp bê linh vật; dụng cụ đồ chơi âm nhạc; đồ 
chơi giáo dục; đồ chơi về trí tuệ; phi tiêu; trò chơi thẻ (trò chơi sử dụng thẻ bài hoặc quân 
cờ di chuyển trên một mặt phẳng); bóng bay; giày trượt pa-tanh; gạch đồ chơi; dây để 
nhảy.   

 
Nhóm 32: Nước giải khát; bột làm nước giải khát; đồ uống hoa quả; đồ uống từ rau; nước 
uống trong thể thao; xirô cho nước giải khát; nước khoáng (đồ uống); nước đóng chai.   

 
Nhóm 41: Biểu diễn tiết mục âm nhạc; điều hành hoạt động của công viên vui chơi giải 
trí; điều hành hoạt động của sân chơi cho trẻ em; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; xuất 
bản sách; trường mẫu giáo; dịch vụ nhà trẻ.   

 
Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống.      
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(210) 4-2016-08917 (220) 04.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.12; A18.1.8; 18.1.23 
(591) Vàng, cam, xanh, xanh lá cây, trắng, đen
(731) ICONIX CO., LTD (KOREAN 

CORPORATION)    (KR) 
64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic or 
Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; kính đeo; kính râm; đĩa DVD; đĩa than (đã ghi); phim hoạt hình; 

phần mềm máy tính; thiết bị lưu trữ bộ nhớ cấp tốc di động; ổ đĩa lưu trữ di động nhỏ gọn; 
cáp dùng cho thiết bị lưu trữ di động; mũ bảo hiểm bảo hộ khi chơi thể thao; hộp đựng 
điện thoại di động; pin; tai nghe; dây cho điện thoại di dộng; phần mềm ứng dụng máy 
tính cho điện thoại di động; thiết bị ngoại vi của máy tính; nhạc số tải xuống được; ấn 
phẩm điện tử có thể tải về.   

 
Nhóm 16: Nhãn dính (văn phòng phẩm); giấy ăn; sổ tay; giấy màu; giấy ghi nhớ; sách 
dùng để phác họa; bút bi; bút chì; bộ dụng cụ vẽ cho trẻ em; bút đánh dấu; bút chì màu; 
tẩy cao su; gọt bút chì; giấy viết; hộp bút chì; lịch; truyện tranh; bưu thiếp; áp phích; cái 
dập ghim; tấm bảng trắng nhỏ; ghim kẹp; thước kẻ; tem.   

 

Nhóm 21: Hộp đựng giấy ăn xách tay; bàn chải đánh răng; thùng rác; cốc uống nước; cốc 
nhựa; bộ đồ ăn không bao gồm với dao, dĩa và thìa; chai đựng nước di động; hộp đựng 
tiền phi kim loại; con lợn để bỏ tiền tiết kiệm; hộp đựng cơm trưa; túi cách nhiệt cho thực 
phẩm hoặc đồ uống.   

 

Nhóm 25: Giày; bốt; dép xăng đan; dép đi trong nhà; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh, 
đồ lót; quần lót; bộ đồ bơi, bộ đồ ngủ, găng tay mùa đông; khăn quàng cổ: tất đi chân; mũ 
lưỡi trai; áo mưa; thắt lưng [trang phục].   

 
Nhóm 28: Đồ chơi bằng vải nhồi bông; đồ chơi điện; đồ chơi bằng nhựa; đồ chơi cao su; 
đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi bằng vải; búp bê linh vật; dụng cụ đồ chơi âm nhạc; đồ 
chơi giáo dục; đồ chơi về trí tuệ; phi tiêu; trò chơi thẻ (trò chơi sử dụng thẻ bài hoặc quân 
cờ di chuyển trên một mặt phẳng); bóng bay; giày trượt pa-tanh; gạch đồ chơi; dây để 
nhảy.  

 

Nhóm 32: Nước giải khát; bột làm nước giải khát; đồ uống hoa quả; đồ uống từ rau; nước 
uống trong thể thao; xirô cho nước giải khát; nước khoáng; nước đóng chai.   

 

Nhóm 41: Biểu diễn tiết mục âm nhạc; điều hành hoạt động của công viên vui chơi giải 
trí; điều hành hoạt động của sân chơi cho trẻ em; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; xuất 
bản sách; trường mẫu giáo; dịch vụ nhà trẻ.   

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống.      
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
680 

(210) 4-2016-08919 (220) 04.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Deki   (VN) 

Số 193 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng (trang phục); thắt lưng 

(trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, sản phẩm thời trang, phụ kiện thời trang; mua bán (phân 
phối) quần áo, phụ kiện thời trang, găng tay, kính mắt, giày dép, trang sức, túi thời trang, 
cà vạt, thắt lưng, đồng hồ đeo tay, kẹp cà vạt, khuy, nơ, ví tiền, nhẫn, dây chuyền; xuất 
nhập khẩu các mặt hàng quần áo, phụ kiện thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-08980 (220) 04.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Pretty Star  (VN) 
79 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu phân bón; mua bán hóa chất trong lĩnh vực công 

nghiệp, chất thông cống vi sinh, chất thông cầu vi sinh; mua bán dụng cụ y tế; mua bán 
xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09027 (220) 05.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.3.1; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Lôi Chí Hồng  (VN) 
60 Bãi Sậy, phường 1, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng đàn hồi cho văn phòng; keo dán cho mục đích 
văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; cọ 
sơn. 

 
Nhóm 21: Bàn chải; chổi lông; chổi sắt; bàn chải cọ rửa; dụng cụ lau chùi vận hành bằng 
tay. 
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(210) 4-2016-09523 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu phụ tùng ô tô tải và xe 
chuyên dụng Việt Trung  (VN) 
(NR Ông Nguyễn Thanh Thủy) Khu 
Xuân ổ A, phường Võ Cường, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các loại xe, cụ thể: xe tải, xe môi trường, xe xitec, xe 

và thiết bị nâng bê tông, xe và thiết bị nâng hạ; dịch vụ mua bán các loại xe, cụ thể: xe tải, 
xe môi trường, xe xitec, xe và thiết bị nâng bê tông, xe và thiết bị nâng hạ; dịch vụ nhập 
khẩu, mua bán phụ tùng ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-09680 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOZA  (VN) 
B8/29B đường Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ sành để chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; đồ bằng thủy tinh để chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-09681 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOZA   (VN) 
B8/29B đường Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ sành để chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; đồ bằng thủy tinh để chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2016-09682 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOZA  (VN) 
B8/29B đường Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ sành để chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; đồ bằng thủy tinh để chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-09683 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOZA   (VN) 
B8/29B đường Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ sành để chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; đồ bằng thủy tinh để chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-09684 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOZA   (VN) 
B8/29B đường Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ sành để chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; đồ bằng thủy tinh để chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2016-09685 (220) 08.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOZA   (VN) 
B8/29B đường Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ sành để chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; đồ bằng thủy tinh để chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-09914 (220) 11.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Tổng công ty công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH  
(VN) 
Số 833A, xa lộ Hà Nội, KP 1, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 30: Các loại bánh kẹo có chứa sữa cụ thể là: bánh sữa, kẹo sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh sữa, kẹo sữa. 
 

 
(210) 4-2016-09915 (220) 12.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.5.2; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nhân lực và 

dịch vụ kỹ thuật XL  (VN) 
Tầng trệt, lô E2, cao ốc Mỹ Đức, số 220 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị dầu khí, thiết bị hàng hải, thiết bị xây dựng, thiết bị công 

nghiệp như các thiết bị nâng hạ xe cẩu, xe kéo, các máy móc, thiết bị phục vụ trong gia 
công chế tạo kết cấu thép, hệ thống đường ống.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và 
bảo dưỡng công trình điện, hệ thống điện.  
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(210) 4-2016-09956 (220) 12.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Đỗ Nguyễn Ngọc Quang   (VN) 
170/93 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Tem chống giả bằng giấy, bằng giấy bạc; tem niêm phong.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tem chống giả, các loại sách báo, tạp chí; hoạt động tư vấn 
quản lý (không bao gồm dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý); dịch vụ quảng cáo 
qua internet, qua tin nhắn điện thoại di dộng, qua truyền hình, qua báo chí; dịch vụ tổ 
chức triển lãm, hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng; 
dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ cho mục đích quảng cáo; dịch vụ mua bán qua internet, 
qua điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị các mặt hàng hóa mỹ phẩm, gia dụng cụ thể như 
quạt máy, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, lò nướng, máy làm 
sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, máy đun 
nước nóng lạnh, bếp điện bếp từ, máy hút bụi, đồ điện, điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-09978 (220) 12.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Đình Tuấn  (VN) 
Thôn Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Nước muối sinh lý 0,9%; cồn; bông y tế; tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng) 

dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-10485 (220) 15.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.11.11; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

dương, trắng, đỏ, vàng cam, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Đan Thanh  (VN) 
Số 632, tổ 5, ấp 5, xã Phú Thịnh, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; tinh bột nghệ; sáp ong.  
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(210) 4-2016-10844 (220) 20.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A2.9.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Quân Hiền   (VN) 
896 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Các loại dầu nhờn bôi trơn động cơ và bôi trơn công nghiệp. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe bao gồm: chén cổ (bát phốt), má phanh (bố thắng), bộ ly hợp (bố 

nồi), nan hoa (căm xe), chân chống xe, bộ nhông xích đĩa (bộ nhông sên dĩa). 
 

 
(210) 4-2016-10982 (220) 21.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ Việt Nam  (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc, cửa kho bằng sắt. 

 

Nhóm 20: Tủ hồ sơ bằng sắt, kệ sắt, giường sắt. 
 

 
(210) 4-2016-11473 (220) 26.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Tím, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Yên  (VN) 
44/6C khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm dinh dưỡng 

y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 
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(210) 4-2016-11489 (220) 26.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Cam đỏ, xanh tím(540) 

  

(731) Đoàn Hoàng Vũ   (VN) 
18A/72 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán quần áo thời trang, mỹ phẩm; bán hàng trực tuyến: quần áo thời 
trang, mỹ phẩm, sản phẩm gia dụng (bao gồm nồi cơm điện, bàn ủi, quạt máy, móc áo, ly, 
chén, dĩa, máy đun nước, ổ cắm điện, ba lô, túi xách, hộp nhựa, bình nước); chuỗi siêu thị 
thời trang; xuất nhập khẩu hàng thời trang, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-11497 (220) 26.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ardex Việt Nam  
(VN) 
479/36/18 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo vệ ngói lợp, gạch lát (trừ sơn và dầu); chất dính dùng cho 
gạch ốp tường; hóa chất chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn); hóa chất chống thấm 
nước cho vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm chịu lửa. 

 

Nhóm 19: Thạch cao; ván gỗ; gạch; đất làm gạch; đá vôi; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-11571 (220) 26.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25; 26.1.2; 26.13.1 
(731) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS 

LLC  (US) 
Shepard Street, Ripon, State Of 
Wisconsin 54971-0990, United States Of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt là; máy giặt; máy là và bộ phận và chi tiết của máy giặt là; bộ phận và 
chi tiết của máy giặt; bộ phận và chi tiết của máy là.  

 
Nhóm 11: Máy sấy quần áo; máy sấy dạng quang dùng cho mục đích giặt giũ; bộ phận và 
chi tiết cửa máy sấy quần áo; bộ phận và chi tiết của máy sấy dạng quay dùng cho mục 
đích giặt giũ.  
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Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ sấy, giặt và giặt là; cho thuê máy sấy, máy giặt và máy giặt 
là.  

 

 
(210) 4-2016-11585 (220) 26.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoàng 
Anh  (VN) 
137/58T Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm khử mùi cho chó, mèo; nước hoa, phấn thơm dùng cho chó mèo.  
 

Nhóm 05: Sản phẩm để chăm sóc da lông cho chó, mèo cụ thể là dầu tắm, xà bông để tắm 
cho chó, mèo; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; sản phẩm khử mùi, vệ sinh 
chuồng trại cụ thể là xịt khử mùi không khí xung quanh chuồng trại; sản phẩm xua đuổi 
ký sinh trên mình chó, mèo. 

 

 
(210) 4-2016-11616 (220) 27.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Nâu, vàng nhạt (540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Ca Cao Bến 
Tre  (VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Ngọc Thúy  (VN) 
Liên Trì 2, phường 9, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 

đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-11623 (220) 27.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.7.8; A25.7.3; 26.4.9; 26.5.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bao bì 
Habeco  (VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 06: Bao bì bằng kim loại. 
 

Nhóm 16: Bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy 
 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh; quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; mua bán các sản phẩm bao bì; kinh doanh bia, 
rượu, nước giải khát.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, tàu thủy. 

 

 
(210) 4-2016-11632 (220) 27.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.5; 26.1.2; 26.1.6; 26.1.9; 15.7.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINA SAN-A  (VN) 
258 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn); cầu trục; cầu có con lăn; gối đỡ; băng đai truyền chuyển 

động; khớp nối vạn năng; dây curoa.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô; thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; khung 
gầm ô tô; mui xe ô tô; má phanh dùng cho xe ô tô; giảm xóc cho ô tô.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vòng bi (bạc đạn), cầu trục, cầu có con lăn, gối đỡ, băng đai truyền 
chuyển động, khớp nối vạn năng, dây curoa, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô 
và xe có động cơ khác, thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, má phanh 
dùng cho xe ô tô, thanh chắn va đập của xe ô tô, khớp ly hợp cho xe, giảm xóc cho xe « 
tô, cần gạt nước ô tô, thanh gạt nước xe ô tô, đèn pha xe ô tô, màn cửa che nắng dành cho xe 
« tô, phớt làm kín, vòng cao su đệm chặn nhớt, dây đai công nghiệp, máy móc thiết bị và 
phụ tùng máy công nghiệp, máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, dầu, nhớt, mỡ 
các loại.  

 

 
(210) 4-2016-11780 (220) 27.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, da cam, tím, xanh 

lá 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khoa Nguyễn Đăng  (VN) 
Số 1532, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-12049 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 6.1.2; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sửa chữa TNT  (VN) 
102 đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa xe máy.  
 

Nhóm 40: Lắp ráp xe máy. 
 

 
(210) 4-2016-12109 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) KOHNAN SHOJI CO., LTD.   (JP) 

4-401-1 Otorihigashi-machi, Nishi-ku, 
Sakai City, Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ 

đi chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ cốc, đồ uống giải 
khát, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện 
lắp ráp đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lỡi hoặc có đầu 
nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động 
vật, hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng có tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa 
tự nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, 
giấy và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, 
thiết bị và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt 
(kính đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, 
các sản phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các 
bộ sản phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba 
toong, gậy chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm 
đã qua chế biến, các chÓ phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc 
và dụng cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo 
choàng ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần 
áo ngủ, quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũ bơi (mũ tắm), trang 
phục truyền thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi 
ngủ, đồ đội đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không 
phải để mặc), quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân 
ngắn cổ, dây đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dài băng tay, đồ trang sức 
cá nhân, phù hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), 
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ghim cài cho trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lưng trong trang phục 
Nhật Bản [Obi-dome], ghim cài mũ bê rê; giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo 
vét, băng đeo tay, khuy măng séc, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho «, 
ba toong và gậy chống, các bộ phận, bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm 
của ba toong và gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo 
tường, rèm cửa, khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày, tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho « 
tô và dụng cụ rửa ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-12115 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ giao nhận Nam An  
(VN) 
85/13 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Vòng bi (bộ phận của máy); đá mài (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy); máy cắt đĩa; máy khoan điện; máy mài; lưỡi cắt máy; lưỡi cắt đá (bộ phận máy 
cắt); mũi khoan (bộ phận máy khoan); mỏ hàn điện. 

 
Nhóm 08: Dao cắt (dụng cụ cầm tay); dao kim cương của thợ kính (bộ phận của dụng cụ 
cầm tay); khoan tay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm tay); búa (dụng 
cụ cầm tay); cái kích nâng (thao tác bằng tay); kéo cắt tỉa cây; lưỡi cắt (bộ phận của dụng 
cụ cầm tay); cờ lê vặn đai ốc (dụng cụ cầm tay); chìa lục giác vặn đai ốc; ê tô; kìm; tuốc 
nơ vít; mỏ lết; đá mài (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 09: Thước kéo dùng để đo đạc có thể trượt ra và cuộn tròn lại; thước tỉ lệ; thước đo 
góc; thước lá; thước thủy (đo sự ngang bằng về chiều cao nhờ mực nước); thước cặp đo 
đếm.  

 

 
(210) 4-2016-12141 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 26.3.23; 26.4.4 
(731) PT ABC KOGEN DAIRY  (ID) 

Gedung Menara Imperium Lantai 17 
Suite C, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1, 
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta 
Selatan, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
691 

(511)   Nhóm 29: Pho mát; xốt may-on-ne; bơ; bơ thực vật; sữa khô, sữa đặc; kem [sản phẩm 

sữa]; sữa đóng hộp; sữa nguyên kem; món tráng miệng được làm chủ yếu từ sữa; đồ uống 

làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa và sản phẩm từ sữa; bột sữa; đồ uống có sữa; sữa chua; sản 

phẩm được làm trên cơ sở sữa; sữa bột cho trẻ em. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê uống liền; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê hỗn hợp; đồ uống 

cà phê có sữa; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà uống liền; gói trà không chứa thuốc; trà đóng 

gói (không dùng cho mục đích y tế); hương liệu cà phê; chế phẩm trên cơ sở cà phê, trà và 

ca cao; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; kem lạnh; hương liệu, 

trừ tinh dầu; đá lạnh có thể ăn được; bánh putđing; bánh putđing làm từ đường, trứng và 

sữa; kẹo; bánh trứng; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sữa chua 

đông lạnh [dạng kem lạnh]; bột làm kem lạnh; bánh putđing tráng miệng [bánh kẹo].  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống trái cây, nước ép trái cây, xi rô (thuộc về đồ 

uống); nước quả cô đặc; không có cồn; nước ép trái cây cô đặc; đồ uống ép từ quả không 

chứa cồn; nước nho ép [chưa lên men]; nước ép rau [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ 

uống]; nước ép (thuộc về đồ uống).  
 

(210) 4-2016-12146 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(300) 86/957,726 30.03.2016 US 

(731) PCC ASIA LLC   (HK) 

25/F, 9 Wing Hong Street, Cheung Sha 

Wan, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; cổ áo sơ mi; cổ áo. 
 

 

(210) 4-2016-12147 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(300) 86/957,733 30.03.2016 US 

(531) A9.3.10; A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh da trời nhạt, trắng 

(731) PCC ASIA LLC   (HK) 

25/F, 9 Wing Hong Street, Cheung Sha 

Wan, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; cổ áo sơ mi; cổ áo.  
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(210) 4-2016-12157 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
ZESCONS  (VN) 
275/4 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học: máy đo trọng lực, đầu thu song địa chấn, hàng 

hải, trắc địa, kiểm tra, kiểm soát, giám sát 
 

Nhóm 35: Tư vấn thương mại, tư vấn quản lý trong kinh doanh; mua bán máy móc thiết bị 

công nghiệp; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán máy vi tính và thiết bị ngoại vi, phần 

mềm máy tính. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt, sửa 

chữa: máy móc thiết bị, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống điều hoà không 

khí. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hoá. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế xây dựng; phân 

tích hệ thống máy tính, phần mềm máy tính; tư vấn và quản trị hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-12178 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) WONDERTABLE, LTD.  (JP) 

Tokyo Opera City Tower 22F 3-20-2 

Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 

163-1422 JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống;  nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; quầy rượu, quán ăn nhỏ có phục vụ đồ ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp xuất ăn hoặc đồ uống 

đến nơi dùng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho thành 

viên câu lạc bộ (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ thu xếp cung cấp thức ăn và đồ uống, 

thức ăn và bữa ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tổ chức cung cấp suất ăn và đồ uống 

phục vụ cỗ, tiệc, liên hoan (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2016-12227 (220) 04.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.6; 26.13.1; A26.11.8 
(731) LIVEDO CORPORATION   (JP) 

45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-
chuo-shi Ehime 799-0122 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được; tã dùng cho người bệnh 
không kiềm chế được; tã kéo lên được; miếng đệm lót dùng một lần cho người bệnh 
không kiềm chế được; miếng đệm lót dùng cho người bệnh không kiềm chế được; miếng 
lót dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được; miếng lót dùng cho người bệnh 
không kiềm chế được.  

 

 
(210) 4-2016-12341 (220) 04.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) COTTEE GROUP PTY LTD.  (AU) 

6 Browns Rd Gordon NSW 2072 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng; chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất 
bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất bổ sung protein cho động vật; thực phẩm cho em bé; 
sữa bột cho em bé; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; chất béo và dầu ăn được; sữa giàu protein; bột kem không làm 
từ sữa (bột sữa thực vật); sữa thực vật (sản phẩm thay thế sữa); thịt; trái cây và rau quả 
được bảo quản và nấu chín. 

 

 
(210) 4-2016-12397 (220) 05.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.1.14; A1.1.2; 24.15.1; A24.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ đúc 
Chang Gu  (VN) 
Lô A-2E-CN, A-2F-CN, đường NA3A, 
khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng inox; van ống nước bằng inox; các loại đầu nối bằng inox; co 
nối bằng inox. 
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(210) 4-2016-12398 (220) 05.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.1.14; A1.1.2; 24.15.1; A24.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ đúc 
Chang Gu   (VN) 
Lô A-2E-CN, A-2F-CN, đường NA3A, 
khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng inox; van ống nước bằng inox; các loại đầu nối bằng inox; co 
nối bằng inox. 

 

 
(210) 4-2016-12487 (220) 05.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GODSEND TRADING COMPANY 

LIMITED  (HK) 
Unit C, 8/F., Roxy Industrial Centre, 58-
66 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo dùng cho người mang thai; quần áo lót; đồ đi ở chân; đồ lót; 

đồ lót cho người mang thai; quần áo thể thao; yếm; quần áo lót phụ nữ; quần áo mặc bên 
trong phần trên cơ thể; quần áo thể thao mặc bên ngoài phần trên cơ thể; quần đùi; quần 
dài dùng trong thể thao; tất ngắn cổ; tất dài; quần legging (quần ống bó); quần áo ngủ; đồ 
lót cho đàn bà; đồ lót cho đàn ông; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; áo nịt ngực 
(trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); tấm che mắt khi ngủ; dép đi trong nhà; dây nịt để 
kéo giữ tất ngắn cổ; quần áo bơi; áo phông ngắn tay. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các mặt hàng: quần áo, quần áo dùng cho người mang thai, 
quần áo lót, đồ đi ở chân, đồ lót, đồ lót cho người mang thai, quần áo thể thao, yếm, quần 
áo lót phụ nữ, quần áo mặc bên trong phần trên cơ thể, quần áo thể thao mặc bên ngoài 
phần trên cơ thể, quần đùi, quần dài dùng trong thể thao, tất ngắn cổ, tất dài, quần legging 
(quần ống bó), quần áo ngủ, đồ lót cho đàn bà, đồ lót cho đàn ông, quần ống túm (trang 
phục), áo nịt ngoài, áo nịt ngực (trang phục), mũ trùm đầu (trang phục), tấm che mắt khi 
ngủ, dép đi trong nhà, dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ, quần áo bơi, áo phông ngắn tay.  

 

 
(210) 4-2016-12540 (220) 05.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.1; 24.15.1; 2.9.12 
(591) Đen đậm, đen nhạt, ghi, bạc, trắng 
(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED   (GB) 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm rụng tóc/lông; sáp làm rụng tóc/lông; chất làm chậm sự phát 
triển của việc mọc tóc/lông, không chứa dược chất; chế phẩm, bao gồm kem, gel và chế 
phẩm dạng sệt được sử dụng trước, trong và sau khi cạo hoặc cắt tóc/lông; chất làm sạch 
tãc/l«ng.  

 
Nhóm 08: Dao cạo, lưỡi dao cạo; dụng cụ cạo tóc/lông cầm tay; dụng cụ nhổ tóc/lông, cụ 
thể là dụng cụ nhổ tóc/lông cầm tay; dụng cụ cầm tay dùng cho cạo hoặc làm rụng 
tóc/lông, cụ thể là dụng cụ nhổ tóc/lông, dao cạo không dùng điện; bàn xẻng để bôi chất 
sáp nóng và chế phẩm làm rụng tóc/lông; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-12541 (220) 05.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED   (GB) 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm rụng tóc/lông; sáp làm rụng tóc/lông; chất làm chậm sự phát 

triển của việc mọc tóc/lông, không chứa dược chất; chế phẩm, bao gồm kem, gel và chế 
phẩm dạng sệt được sử dụng trước, trong và sau khi cạo hoặc cắt tóc/lông; chất làm sạch 
tãc/l«ng.  

 
Nhóm 08: Dao cạo, lưỡi dao cạo; dụng cụ cạo tóc/lông cầm tay; dụng cụ nhổ tóc/lông, cụ 
thể là dụng cụ nhổ tóc/lông cầm tay; dụng cụ cầm tay dùng cho cạo hoặc làm rụng 
tóc/lông, cụ thể là dụng cụ nhổ tóc/lông, dao cạo không dùng điện; bàn xẻng để bôi chất 
sáp nóng và chế phẩm làm rụng tóc/lông; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-12813 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà vệ sinh: bồn rửa mặt la-va-bo (dụng cụ trong nhà vệ 

sinh), bệ xí nhà vệ sinh, vòi nước trong nhà vệ sinh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
tấm thu năng lượng mặt trời, quạt chạy bằng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này), nối nhựa (sản 
phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa), ống tiêu nước không bằng 
kim loại, ống máng xối không bằng kim loại, ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-12815 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này), nối nhựa (sản 

phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa), ống tiêu nước không bằng 
kim loại, ống máng xối không bằng kim loại ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-12816 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này), nối nhựa (sản 

phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa), ống tiêu nước không bằng 
kim loại, ống máng xối không bằng kim loại, ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-12817 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà vệ sinh: bồn rửa mặt la-va-bo (dụng cụ trong nhà vệ 

sinh), bệ xí nhà vệ sinh, vòi nước trong nhà vệ sinh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
tấm thu năng lượng mặt trời, quạt chạy bằng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này), nối nhựa (sản 
phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa), ống tiêu nước không bằng 
kim loại, ống máng xối không bằng kim loại, ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-12833 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 25.7.20 
(731) FOSHAN GUOLIN MECHANICS & 

ELETRICS TECHNOLOGY CO., LTD  
(CN) 
4 Xingye 3 Rd., Guanglong Industrial 
Area, Chencun Shunde District, Foshan 
City, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói tự động; máy hàn nhựa cao tần; máy in và máy cắt tự động (tất 

cả dùng trong sản xuất thiết bị y tế). 
 

 
(210) 4-2016-12888 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.15.7 
(731) FOUR SEASONS HOTELS 

(BARBADOS) LTD.  (BB) 
Chancery House, High Street, 
Bridgetown, Barbados, West Indies  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; thiết bị giảng dạy; thiết 

bị tái tạo hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền hình ảnh; thiết bị ghi âm 
thanh; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị dập lửa; thiết bị ghi hình phim điện ảnh; máy đếm 
tiền; máy tính; thiết bị nghe nhìn; thiết bị nghe; miếng đệm lót chuột máy vi tính; dây treo 
trang trí điện thoại di động; nhật ký điện tử; máy trả lời tự động; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; 
kính bảo hộ cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; người đi xe đạp hoặc người 
đi xe máy; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; bộ quần áo lặn; thẻ căn cước từ tính; 
mũ bảo hiểm cho thể thao; áo phao cứu sinh; máy ảnh; găng tay cho thợ lặn; thiết bị sạc 
cho pin điện; tai nghe; kính viễn vọng; thiết bị thở dùng để bơi lặn; vật dụng nút lỗ tai cho 
thợ lặn; thẻ từ được mã hóa; la bàn; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho 
điện thoại di động; máy tính và máy tính bảng để phát văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và/hoặc hình ảnh động chứa nội dung đa phương tiện, xuất bản phẩm, sách, sách 
quảng cáo, catalô và cuốn sách nhỏ điện tử có thể tải xuống được; phim dương bản và bản 
kính dương; khung cho phim dương bản; kính râm; kính đeo mắt; gọng kính râm; gọng 
kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; hộp đựng kính râm; phụ kiện cho kính đeo mắt và 
kính râm. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, chức năng văn phòng, cụ thể là: biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, biên tập số liệu thống kê, sao chụp tài liệu, quản 
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lý tài liệu bằng máy tính, cho thuê máy văn phòng, dịch vụ thư vụ thư ký, xử lý văn bản; 
dịch vụ mua sắm cho người khác; quản lý kinh doanh cho người khác bao gồm đàm phán 
và ký kết các giao dịch thương mại, sắp xếp các hợp đồng mua và bán hàng hóa và dịch 
vụ, cung cấp thông tin thương mại về hàng hóa, dịch vụ nhà cung cấp và công ty kinh 
doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ cửa hàng bách hóa; 
dịch vụ bán hàng qua mạng internet và qua điện thoại di động; chương trình quà tặng để 
thúc đẩy bán hàng dành cho người dùng thẻ tín dụng; tổ chức chương trình tri ân khách 
hàng, quản lý khách sạn cho người khác, dịch vụ quản lý khách sạn, cung cấp tiện ích 
quản lý cho các cuộc triển lãm, cụ thể là quản trị thương mại cho các cuộc triển lãm, giới 
thiệu sản phẩm, tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp máy và thiết 
bị văn phòng, máy bán hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua thư; dịch 
vụ quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, cung cấp thông tin kinh doanh và tư vấn kinh 
doanh cho các trung tâm kinh doanh; cung cấp các chương trình khách hàng thành viên, 
khách hàng trung thành, khuyến khích khách hàng, khen thưởng khách hàng và trao đổi 
vỏ bao bì sản phẩm nhằm mục đích thương mại, tiêu thụ sản phẩm và/hoặc quảng cáo, 
phát hành giấy chứng nhận quà tặng và thẻ quà tặng có thể được bù cho hàng hóa và/hoặc 
dịch vụ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến phát triển, mua, bán, tài chính, quản lý, hoạt động, cho 
thuê xúc tiến và môi giới căn hộ, nhà chung cư, tài sản sở hữu chung, tài sản sở hữu xen 
kẽ, tài sản thương mại, trung tâm mua sắm, khu mua sắm, và bất động sản các loại, và các 
tiện ích và tiện nghi liên quan đến chúng; dịch vụ liên quan đến trao đổi tài sản bất động 
sản bao gồm tài sản sở hữu chung và tài sản sở hữu xen kẽ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ liên quan đến cho thuê tàu thuyền, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển, 
hoạt động các bến du thuyền; hoạt động các văn phòng du lịch và đại lý du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển khách du lịch; hoạt động ga ra, 
cho thuê bãi đỗ xe, bãi đỗ xe, cho thuê xe. 

 
Nhóm 41: Cung cấp (không bao gồm mua bán) tiện nghi giải trí, vui chơi và thể thao; 
dịch vụ rạp chiếu phim, nhà hát, buổi hòa nhạc và dịch vụ giải trí khác; cung cấp (không 
bao gồm mua bán) tiện nghi phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe và các hoạt động 
liên quan đến chúng; dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật; cung cấp (không bao gồm mua 
bán) tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; cung cấp (không bao gồm mua bán) tiện nghi giảng 
dạy và đào tạo, và dịch vụ giảng dạy. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ mát, dịch vụ đặt chỗ khách sạn, dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; cho thuê 
phòng họp; cho thuê lều trại. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; thẩm mỹ viện; chải lông cho động 
vật; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; chải lông cho thú nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ chăm sóc khách hàng; dịch vụ cá nhân và xã hội do người khác thực 
hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cá nhân; dịch vụ người đi kèm; dịch vụ người hộ 
tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ trông giữ 
nhà; dịch vụ người bảo vệ; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ. 
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  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.7; A5.1.5; A5.1.16 
(731) FOUR SEASONS HOTELS 

(BARBADOS) LTD.   (BB) 
Chancery House, High Street, 
Bridgetown, Barbados, West Indies  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; thiết bị giảng dạy; thiết 

bị tái tạo hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền hình ảnh; thiết bị ghi âm 
thanh; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị dập lửa; thiết bị ghi hình phim điện ảnh; máy đếm 
tiền; máy tính; thiết bị nghe nhìn; thiết bị nghe; miếng đệm lót chuột máy vi tính; dây treo 
trang trí điện thoại di động; nhật ký điện tử; máy trả lời tự động; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; 
kính bảo hộ cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; người đi xe đạp hoặc người 
đi xe máy; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; bộ quần áo lặn; thẻ căn cước từ tính; 
mũ bảo hiểm cho thể thao; áo phao cứu sinh; máy ảnh; găng tay cho thợ lặn; thiết bị sạc 
cho pin điện; tai nghe; kính viễn vọng; thiết bị thở dùng để bơi lặn; vật dụng nút lỗ tai cho 
thợ lặn; thẻ từ được mã hóa; la bàn; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho 
điện thoại di động; máy tính và máy tính bảng để phát văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và/hoặc hình ảnh động chứa nội dung đa phương tiện, xuất bản phẩm, sách, sách 
quảng cáo, catalô và cuốn sách nhỏ điện tử có thể tải xuống được; phim dương bản và bản 
kính dương; khung cho phim dương bản; kính râm; kính đeo mắt; gọng kính râm; gọng 
kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; hộp đựng kính râm; phụ kiện cho kính đeo mắt và 
kính râm. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, chức năng văn phòng, cụ thể là: biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, biên tập số liệu thống kê, sao chụp tài liệu, quản 

lý tài liệu bằng máy tính, cho thuê máy văn phòng, dịch vụ thư vụ thư ký, xử lý văn bản; 

dịch vụ mua sắm cho người khác; quản lý kinh doanh cho người khác bao gồm đàm phán 
và ký kết các giao dịch thương mại, sắp xếp các hợp đồng mua và bán hàng hóa và dịch 

vụ, cung cấp thông tin thương mại về hàng hóa, dịch vụ nhà cung cấp và công ty kinh 

doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng qua thư, dịch vụ cửa hàng bách hóa, 
dịch vụ bán hàng qua mạng internet và qua điện thoại di động, tất cả các dịch vụ trên cho 

các hàng hóa: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, xà phòng, nước thơm, gel 

tắm, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc da, nến, dược phẩm, chế phẩm y tế và 
thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng và chất bổ sung ăn 

kiêng thích hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ 

sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu để băng bó, vật liệu để hàn răng, 
sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, két an 

toàn và két sắt đựng tiền an toàn, dao cạo, hộp dao cạo, bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân, 

dụng cụ uốn lông mi, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, thiết bị ghi hình ảnh, vật mang dữ 
liệu từ tính, đĩa ghi, thiết bị giảng dạy, thiết bị tái tạo hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 

thiết bị truyền tải hình ảnh, thiết bị ghi âm thanh, thiết bị truyền tải âm thanh, thiết bị dập 
lửa, thiết bị ghi hình, phim chụp ảnh, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị ghi âm thành và 

hình ảnh, thiết bị ghi âm, miếng đệm lót chuột máy vi tính, dây treo trang trí điện thoại di 

động, lịch điện tử, máy trả lời tự động, thiết bị giám sát trẻ nhỏ, kính bảo hộ cho thể thao, 
mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa/đi xe đạp/đi xe máy, túi chuyên dụng cho máy tính 
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xách tay, bộ quần áo lặn, thẻ nhận dạng từ tính, mũ bảo hiểm cho thể thao, áo phao cứu 
sinh, máy ảnh/máy quay phim, găng tay cho thợ lặn, thiết bị nạp pin điện, tai nghe, kính 

viễn vọng, thiết bị thở dùng để bơi lặn, vật nút lỗ tai cho thợ lặn, thẻ từ được mã hóa, la 

bàn, ứng dụng phần mềm có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động, máy tính, và 
máy tính bẳng cho việc truyền phát văn bản chứa nội dung đa phương tiện, đồ họa, hình 

ảnh, âm thanh và/hoặc viđêô, ấn phẩm điện tử, sách điện tử, sách mỏng quảng cáo điện tử, 

catalo điện tử và cuốn sách nhỏ điện tử có thể tải xuống được, phim âm bản và phim 
dương bản, khung cho phim âm bản, kính râm, kính đeo mắt, gọng kính râm, gọng kính 

đeo mắt, hộp đựng kính đeo mắt, hộp đựng kính râm, phụ kiện của kính râm và kính đeo 
mắt, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồ trang trí cá nhân, khuy măng sét, kim loại quý và 

hợp kim của chúng, dụng cụ âm nhạc, ấn phẩm, văn phòng phẩm, tạp chí xuất bản định 

kỳ, xuất bản phẩm, dụng cụ viết, bảng viết, sách, bưu thiếp, túi, ví, hộp đựng đồ trang 
điểm, hành lý, da và giả da, da động vật, da sống, vali và túi du lịch, ô và dù, gậy đi bộ, 

roi da, yên cương và yên ngựa, sản phẩm bằng da, cụ thể là: túi xách tay, túi cầm tay cho 

phụ nữ, vật dụng giữ bằng da, đai đeo vai bằng da, hộp đựng, hòm (rương), tấm phủ đồ 
đạc, nệm (đệm), đồ đạc trong nhà, gối, khung ảnh, gương, xương, sừng, ngà, phiến sừng, 

xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ cứng (mai) của động vật, của hạt, quả, trứng gia 

cầm, đá bọt, hổ phách, dụng cụ mỹ phẩm, bộ tiện nghi (gồm mũ tắm, kem đánh răng và 
bàn chải, bộ cạo râu), đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 

chải (không kể bút lông), dụng cụ cho gia đình hoặc bếp nóc, cụ thể là: rổ, chậu tắm cho 

trẻ em có thể mang đi được, gậy đập thảm, gậy không dùng điện, cái đánh kem không 
chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, dụng cụ 

mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô 
vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo để phơi khô, giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng 

cụ xay cho mục đích gia đình vận hành bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai 

thông đường ống bị tắc, đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và đồ bằng đất nung (gốm), cụ thể 
là: bát (bát to), cốc uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng chai, 

chai, bát, hộp, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, tấm lót bình/lót cốc, thìa khuấy rượu 

cốctai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc, bình thon cổ, cốc 
để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ uống, ly có chân, hũ đựng, đồ chứa đựng dùng 

cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca/chén vại, bình rót, đồ sứ để 

chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ 
bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, thìa ăn, nĩa ăn, ca, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình, 

lều (trại), khăn tắm và khăn trải giường bằng vải lanh, gối, khăn tắm và khăn lau tay, tấm 

trướng treo tường, vải dệt, tấm phủ trải bàn, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lung, 
khăn quàng cổ, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy móc và khuy bấm, kim 

khâu và kim băng, hoa giả, phụ kiện cho tóc, cụ thể là: băng buộc tóc, trâm cài tóc, nơ cài 

tóc, tóc giả, bím tóc, lọn tóc, mũ trùm đầu khi nhuộm tóc, lô uốn tóc, giấy dùng để uốn 
xoăn tóc, cái kẹp để uốn xoăn tóc, trâm cài, lưới bao tóc, đồ trang trí tóc, cặp tóc, tấm phủ 

sàn, bức trướng treo tường không bằng vải dệt, tấm thảm, thảm dày trải sàn, vật dụng kỳ 
quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ (đồ vật thích hợp cho buổi tiệc), hoa giấy để ném 

trong lễ hội, bài lá, trò chơi và đồ chơi, đồ dùng thể thao, đồ dùng tập thể thao và thể dục, 

đồ trang trí cho cây thông noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và 

sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, nước xốt cho sa-lát, trái cây được bảo quản, cá hồi xông 

khói và patê cá, mứt hoa quả, dưa muối, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột 
cọ, cà phê nhân tạo, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá nước 

ăn được, mật ong, men, bột nở, muối, mù tạt, dấm, nước xốt (trừ nước xốt cho sa-lát), gia 
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vị, kem, bánh quy, vòng hoa tươi, hoa quả và rau tươi, hoa và cây sống, hạt giống, bia, 
nước khoáng và nước ga và các loại đồ uống không chứa cồn khác, si rô và chế phẩm 

khác để làm đồ uống, đồ uống nhẹ, nước ép hoa quả, rượu, rượu mạnh và rượu mùi, thuốc 

lá, vật dụng cho người hút thuốc (không bao gồm vật dụng làm bằng kim loại quý), diêm; 
chương trình quà tặng để thúc đẩy bán hàng dành cho người dùng thẻ tín dụng; tổ chức 

chương trình tri ân khách hàng, quản lý khách sạn cho người khác, dịch vụ quản lý khách 

sạn, cung cấp tiện ích quản lý cho các cuộc triển lãm, cụ thể là quản trị thương mại cho 
các cuộc triển lãm, giới thiệu sản phẩm, tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
cung cấp máy và thiết bị văn phòng, máy bán hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo; 

quảng cáo qua thư; dịch vụ quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, cung cấp thông tin 

kinh doanh và tư vấn kinh doanh cho các trung tâm kinh doanh; cung cấp các chương 
trình khách hàng thành viên, khách hàng trung thành, khuyến khích khách hàng, khen 

thưởng khách hàng và trao đổi vỏ bao bì sản phẩm nhằm mục đích thương mại, tiêu thụ 

sản phẩm và/hoặc quảng cáo, phát hành giấy chứng nhận quà tặng và thẻ quà tặng có thể 
được bù cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến phát triển, mua, bán, tài chính, quản lý, hoạt động, cho 
thuê xúc tiến và môi giới căn hộ, nhà chung cư, tài sản sở hữu chung (bất động sản), tài 

sản sở hữu xen kẽ (bất động sản), tài sản thương mại, trung tâm mua sắm, khu mua sắm, 

và bất động sản các loại, và các tiện ích và tiện nghi liên quan đến chúng cụ thể là: tiệm 
spa, phòng luyện tập thể dục, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc, 

quầy rượu, phòng ăn lớn, phòng tiệc lớn, phòng hội nghị; dịch vụ liên quan đến trao đổi 
tài sản bất động sản bao gồm tài sản sở hữu chung (bất động sản) và tài sản sở hữu xen kẽ 

(bất động sản). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ liên quan đến cho thuê tàu thuyền, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển, 

hoạt động các bến du thuyền; hoạt động các văn phòng du lịch và đại lý du lịch; sắp xếp 

các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển khách du lịch; hoạt động ga ra, 
cho thuê bãi đỗ xe, bãi đỗ xe, cho thuê xe.  

 

Nhóm 41: Cung cấp (không bao gồm mua bán) tiện nghi giải trí, vui chơi và thể thao; 
dịch vụ rạp chiếu phim, nhà hát, buổi hòa nhạc và dịch vụ giải trí khác; cung cấp (không 

bao gồm mua bán) tiện nghi phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe và các hoạt động 

liên quan đến chúng; dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật; cung cấp (không bao gồm mua 
bán) tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; cung cấp (không bao gồm mua bán) tiện nghi giảng 

dạy và đào tạo, và dịch vụ giảng dạy.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ mát, dịch vụ đặt chỗ khách sạn, dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; cho thuê 
phòng họp; cho thuê lều trại.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; thẩm mỹ viện; chải lông cho động 
vật; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch 

vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; chải lông cho thú nuôi trong nhà.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ chăm sóc cá nhân cho người khác (không bao gồm sự trợ giúp về y tế) 

nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân); dịch vụ người đi kèm; dịch vụ người hộ tống trong các 
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cuộc giao tiếp thượng lưu; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ trông giữ nhà; dịch vụ 
người bảo vệ; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2016-12933 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Minh   (VN) 

5/9 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán giải khát; quán rượu (bar); nhà nghỉ du 

lịch; nhà nghỉ an dưỡng. 
 

 
(210) 4-2016-12937 (220) 09.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; 5.3.16; A5.5.22; 5.5.19; 

5.3.20; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lài  (VN) 
Đội 6, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, 
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ (thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-12980 (220) 10.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai  (VN) 
Khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; chụp 

hút khói dùng cho nhà bếp; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị khử mùi không khí. 
 

Nhóm 21: Nồi áp xuất [nồi hấp] không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu 
không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; chảo rán. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện, máy hút khói, quạt 
điện, thiết bị khử mùi không khí, đồ gia dụng bao gồm:  bình tắm nóng lạnh, nồi inốc, 
chảo chống dính, các phụ kiện của bếp ga ( van ga, mâm sen, dây dẫn ga, kiềng bếp ga). 
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(210) 4-2016-13059 (220) 10.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh dương, đỏ 

(731) HAN'S LASER TECHNOLOGY 

INDUSTRY GROUP CO., LTD.   (CN) 

NO. 9988 Shennan Avenue, Nanshan 

District , Shenzhen, Guangdong 518057 

China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in; máy đóng gói thực phẩm; máy chạm trổ; máy cắt kính; máy gia công 

kim loại; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; người máy [máy móc]; thiết bị công 

nghiệp điện tử; máy gia công nguội quang học; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; 

bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; thiết bị cắt hồ quang điện; thiết bị hàn 

dùng điện; máy hàn điện; thiết bị mạ điện; động cơ pin.  
 

 
(210) 4-2016-13097 (220) 10.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Xin   (VN) 
440/13/344 Thống Nhất, phường 16, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 28: Xe trượt pa tin; máy tập trong phòng tập thể dục (máy tập dạng xe đạp, máy 

chạy bộ bằng điện); vợt cầu lông; vợt tenis; ván trượt pa tin; giày trượt pa tin. 
 
 

(210) 4-2016-13316 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.1.2; A26.1.16 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền 
Giang   (VN) 
ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất 

dinh dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm hóa học để trị bệnh rệp rễ nhỏ; chế phẩm thúc đẩy 

sự ra hoa của thực vật/chế phẩm chống lại sự không ra hoa của thực vật.  
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(210) 4-2016-13317 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.1.2; A26.1.18; 

A26.11.8 
(591) Xanh, đen, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền 
Giang   (VN) 
ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất 

dinh dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm hóa học để trị bệnh rệp rễ nho; chế phẩm thúc đẩy 
sự ra hoa của thực vật/chế phẩm chống lại sự không ra hoa của thực vật.  

 

 
(210) 4-2016-13344 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/925,800 02.03.2016 US 

  
(731) AGILENT TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 
Clara, California 95051, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm tiêu hao sử dụng cho hệ thống sắc ký khí, cụ thể là, hóa chất sắc ký, 

vật liệu tách. 
 

Nhóm 09: Dụng cụ sắc ký khí; sản phẩm tiêu hao sử dụng cho hệ thống sắc ký khí, cụ thể 
là, các cột sắc ký. 

 
Nhóm 11: Thiết bị sắc ký sử dụng cho các mục đích công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-13383 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 7.11.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái  (VN) 
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-13406 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(731) INTIGRAL INTERNATIONAL FZ-

LLC  (AE) 
Dubai Studio City, Premises 301-310, 
3rd Floor, Building 03, Dubai, United 
Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; các ứng dụng phần phềm máy tính dùng để phát, phân 

phát và cho phép truy cập các nội dung số bao gồm qua các phương tiện internet, mạng 
điện thoại di động và mạng không dây; các thiết bị điện tử để nhận/hoặc hiển thị các nội 
dung giải trí và các nội dung số khác bao gồm tivi, máy vi-đê-ô và các thiết bị hiển thị 
nghe nhìn khác; thiết bị để truy cập và nhận các dịch vụ phát thanh truyền hình và giải trí 
như bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top boxes); phim điện ảnh có thể tải về được bao 
gồm từ internet, mạng điện thoại di động và các mạng không dây khác; phim điện ảnh và 
vi-đê-ô được ghi sẵn.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền 
hình; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; phổ biến các tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền - thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền theo dòng các nội dung âm thanh và hình ảnh trên 
mọi phương tiện; truyền và phát các nội dung số bao gồm nội dung giải trí như vi-đê «, 
phim, các ứng dụng và âm nhạc qua các thiết bị viễn thông; truyền phát nội dung nghe 
nhìn gồm cả bằng phương tiện internet; cung cấp dịch vụ truyền hình thuê bao bao gồm 
dịch vụ như vi-đê-ô và giải trí theo yêu cầu.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí dưới dạng các chương trình truyền 
hình, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, các ứng dụng và trò chơi trực tuyến; cung cấp trò chơi 
điện tử trực tuyến; thực hiện các chương trình truyền hình và phim điện ảnh; phân phối 
phim và nhạc, dịch vụ thư viện điện tử nhằm cung cấp nội dung và thông tin điện tử dưới 
dạng âm thanh và/hoặc vi-đê-ô. 

 

 
(210) 4-2016-13411 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thịt cá, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, sữa, 

dầu thực vật, động vật sống, rau và quả tươi, trứng, nước chấm, nước sốt, gia vị, cà phê, 

chè, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo, mật ong, muối, kem, 

tương ớt dùng cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng; mua bán bia và rượu, nước giải khát, nước 

khoáng, nước tinh khiết, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống 

có ga, nước uống có chứa cồn, xi rô và các chế phẩm làm đồ uống, chăn, ga, gối, đệm, 

khai trải bàn, đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế); dịch vụ bán  hàng lưu niệm, hàng thủ công 

mỹ nghệ cho khách du lịch cụ thể là: khung ảnh, gấu bông, hộp quà, thiệp, đồ thủy tinh, 

đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 

dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 

lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, 

cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có 

chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng  dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa 

ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa 

nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm 

trà, bình (hũ), hàng mây tre đan như: túi, ví, giỏ, rổ các loại; quảng cáo; cho thuê không 

gian quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; dịch vụ làm sạch quần áo; dịch vụ làm sạch tòa nhà, khách sạn 
[bề mặt bên ngoài và bên trong]; dịch vụ diệt côn trùng trong các tòa nhà, khách sạn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô, tàu, thuyền, canô, 
tàu cao tốc, tàu du lịch, cáp treo; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ chuyển phát nhanh; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa; du lịch; du lịch dã ngoại; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ 
chức du lịch theo nhóm; đặt chỗ cho các chuyến đi vận tải hành khách. 

 
Nhóm 40: Gia công hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm cụ thể là: khung ảnh, gấu 
bông: hộp quà, thiệp, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để 
uống bia đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bàu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, 
dĩa, nắp dậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc: thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi 
niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống: 
bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để 
chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa 
ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà - ấm trà, bình (hũ), hàng mây tre đan như: túi, ví, giỏ, rổ 
các loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng nghiệp; công viên vui chơi, giải trí, thể thao; tổ chức trình diễn 
thời trang, ca múa nhạc cho mục đích giải trí; cho thuê nhà hát, nhà biểu diễn, phòng hội 
thảo, hội nghị; tổ chức sự kiện (văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp; spa làm đẹp; xoa bóp (massage).  
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(210) 4-2016-13445 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Vàng, tím, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược liệu Vũ 
Gia  (VN) 
Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 

nhóm khác, cụ thể là: rau tươi, thảo mộc tươi, mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học, 
hạt giống, cây giống.  

 
Nhóm 44: Trồng cây dược liệu.  

 

 
(210) 4-2016-13454 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) GOOD HEALTH PRODUCTS 

LIMlTED   (NZ) 
265 Albany Highway, Albany, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem dưỡng toàn thân; 
kem dưỡng da; kem tẩy trang; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); sữa rửa 
mặt; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả; chế phẩm dưỡng ẩm cho da; kem chống nắng; chế 
phẩm để vệ sinh thân thể; kem đánh răng. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm bổ sung ăn 
kiêng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm thuốc; 
dược phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể có chứa thuốc dùng cho mục đích dược phẩm; chế 
phẩm chống cháy nắng dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm mang tính liệu pháp 
thiên nhiên dùng cho mục đích dược phẩm; khoáng chất dùng cho mục đích dược phẩm; 
chế phẩm vitamin; thảo dược; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
cho em bé; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung ăn 
kiêng. 

 

Nhóm 29: Chế phẩm thực phẩm giàu protein; chế phẩm thực phẩm từ cây lô hội; chế 
phẩm thực phẩm chiết xuất từ rau; nước ép rau dùng để nấu ăn; trái cây được bảo quản; 
chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ hoa quả; chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ thịt; chế 
phẩm thực phẩm chiết xuất từ cá; chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ hải sản; chế phẩm 
thực phẩm chiết xuất từ thực vật; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở rau củ; dầu ăn và mỡ ăn (chất béo); sản phẩm từ sữa; dầu dừa; dầu hạt 
lanh dùng cho mục đích nấu ăn; phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm. 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô dùng cho 
đồ uống và các chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-13524 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; bản đồ địa lý; sách hướng 

dẫn du lịch; sách; sách tô màu dành cho trẻ em; sách dành cho trẻ em; sách về hoạt động 
dành cho trẻ em, sách truyện; báo, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí chuyên ngành; truyện 
tranh; catalô; bản tin; vé; sách mỏng in thông tin về chương trình để dành tặng; sổ tay 
hướng dẫn; tài liệu in dùng cho hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy; ảnh chụp (được in); 
sách nhỏ để quảng cáo; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; cờ đuôi nheo bằng giấy; giấy 
nến, đồ dùng văn phòng (không phải là đồ đạc); dụng cụ dùng để viết và vẽ; giấy; lịch; 
giấy dính; nhãn (không bằng vải); đề can, hình xăm tạm thời; tập anbom hình dán; sách 
hình dán; giấy bọc quà tặng, thiệp chúc mừng, thẻ (thiệp nhỏ) để cùng quà tặng, ruy băng 
gói quà tặng làm từ giấy; khăn giấy; thiệp giáng sinh hoặc đồ trang trí giáng sinh làm 
bằng giấy; thiệp mời dự tiệc; thiệp cám ơn; thiệp bày biện bàn ăn; tập anbom ảnh cưới; 
anbom ảnh; sản phẩm sưu tập tem; vở trang rời; sách lưu niệm; hộp làm bằng thiệp giấy 
hoặc bìa các tông; thước kẻ; bưu thiếp; vật dụng đánh dấu trang sách; vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ; tẩy; cái chặn giấy; bìa sách; sổ nhật ký; bảng kế hoạch treo tường; bảng 
kế hoạch năm; sổ tay; sổ ghi lịch hẹn; sổ địa chỉ; hộp đựng danh thiếp; bìa bọc quyển séc; 
bìa bọc hộ chiếu; cặp giấy bằng bìa cứng; sổ ghi chú; tập giấy dùng để ghi chép; ảnh in 
nghệ thuật; bút; bút chì; cặp giấy có chứa thông tin để giới thiệu trưng bày; hộp đựng bút 
chì; bức tượng nhỏ được thiết kế để đặt năm trên đầu bút; bảng phấn; phấn; bảng trắng; 
cái dập ghim; ghim dập; dụng cụ đục lỗ; băng dính (dụng cụ văn phòng); bộ phân phối 
băng dính (đồ dùng văn phòng); vật liệu tô màu, bút sáp, vật liệu của hoạ sỹ, cụ thể là 
khuôn cho đất nặn, mẫu vật, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, hộp khuôn tô màu, vật liệu pha màu 
vẽ, giấy được dùng như vật liệu vẽ, văn phòng phẩm được dùng như vật liệu vẽ; đất sét để 
nặn; bộ vẽ tranh của trẻ em; con dấu mực và hộp mực dấu; bút đánh dấu dòng; các vật 
dụng được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng giấy và hoặc các nguyên liệu phát sinh từ giấy 
bao gồm: khăn lau, khăn ăn, khăn trên bàn ăn, miếng lót, tấm lót bình (cốc), khăn tay bỏ 
túi, khăn giấy, khăn lót, giấy lau, khăn trải bàn, món quà nhỏ (đồ trang trí) bằng giấy 
dùng trong các bữa tiệc; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; hộp đựng bánh ngọt bằng giấy; 
giấy dùng để bọc hoặc đóng gói; túi và bao đựng bằng giấy, tấm phủ bằng giấy dùng một 
lần để che cho thảm và ghế khỏi bụi bẩn; tấm phủ dùng một lần để bảo vệ tay lái và bánh 
xe khỏi bụi bẩn, được làm bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng màng hoặc tấm chất dẻo; vật 
dụng kẹp tiền; bộ đồ dùng để trên bàn làm việc (văn phòng phẩm); ngăn đựng văn phòng 
phẩm trên bàn làm việc; bảng kê phụ tùng thay thế; sách hướng dẫn bảo trì và các tài liệu 
quảng cáo, tất cả đều là ấn phẩm in; bảng mẫu cắt cho thợ may quần áo phụ nữ; thẻ hành 
lý làm bằng giấy hoặc bìa cứng. 
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(210) 4-2016-13525 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 

4LF, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; bản đồ địa lý; sách hướng 

dẫn du lịch; sách; sách tô màu dành cho trẻ em; sách dành cho trẻ em; sách về hoạt động 

dành cho trẻ em, sách truyện; báo, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí chuyên ngành; truyện 

tranh; catalô; bản tin; vé; sách mỏng in thông tin về chương trình để dành tặng; sổ tay 

hướng dẫn; tài liệu in dùng cho hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy; ảnh chụp (được in); 

sách nhỏ để quảng cáo; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; cờ đuôi nheo bằng giấy; giấy 

nến, đồ dùng văn phòng (không phải là đồ đạc); dụng cụ dùng để viết và vẽ; giấy; lịch; 

giấy dính; nhãn (không bằng vải); đề can, hình xăm tạm thời; tập anbom hình dán; sách 

hình dán; giấy bọc quà tặng, thiệp chúc mừng, thẻ (thiệp nhỏ) để cùng quà tặng, ruy băng 

gói quà tặng làm từ giấy; khăn giấy; thiệp giáng sinh hoặc đồ trang trí giáng sinh làm 

bằng giấy; thiệp mời dự tiệc; thiệp cám ơn; thiệp bày biện bàn ăn; tập anbom ảnh cưới; 

anbom ảnh; sản phẩm sưu tập tem; vở trang rời; sách lưu niệm; hộp làm bằng thiệp giấy 

hoặc bìa các tông; thước kẻ; bưu thiếp; vật dụng đánh dấu trang sách; vật dụng chặn giữ 

sách không bị đổ; tẩy; cái chặn giấy; bìa sách; sổ nhật ký; bảng kế hoạch treo tường; bảng 

kế hoạch năm; sổ tay; sổ ghi lịch hẹn; sổ địa chỉ; hộp đựng danh thiếp; bìa bọc quyển séc; 

bìa bọc hộ chiếu; cặp giấy bằng bìa cứng; sổ ghi chú; tập giấy dùng để ghi chép; ảnh in 

nghệ thuật; bút; bút chì; cặp giấy có chứa thông tin để giới thiệu trưng bày; hộp đựng bút 

chì; bức tượng nhỏ được thiết kế để đặt nằm trên đầu bút; bảng phấn; phấn; bảng trắng; 

cái dập ghim; ghim dập; dụng cụ đục lỗ; băng dính (dụng cụ văn phòng); bộ phân phối 

băng dính (đồ dùng văn phòng); vật liệu tô màu, bút sáp, vật liệu của hoạ sỹ, cụ thể là 

khuôn cho đất nặn, mẫu vật, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, hộp khuôn tô màu, vật liệu pha màu 

vẽ, giấy được dùng như vật liệu vẽ, văn phòng phẩm được dùng như vật liệu vẽ; đất sét để 

nặn; bộ vẽ tranh của trẻ em; con dấu mực và hộp mực dấu; bút đánh dấu dòng; các vật 

dụng được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng giấy và hoặc các nguyên liệu phát sinh từ giấy 

bao gồm: khăn lau, khăn ăn, khăn trên bàn ăn, miếng lót, tấm lót bình (cốc), khăn tay bỏ 

túi, khăn giấy, khăn lót, giấy lau, khăn trải bàn, món quà nhỏ (đồ trang trí) bằng giấy 

dùng trong các bữa tiệc; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; hộp đựng bánh ngọt bằng giấy; 

giấy dùng để bọc hoặc đóng gói; túi và bao đựng bằng giấy, tấm phủ bằng giấy dùng một 

lần để che cho thảm và ghế khỏi bụi bẩn; tấm phủ dùng một lần để bảo vệ tay lái và bánh 

xe khỏi bụi bẩn, được làm bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng màng hoặc tấm chất dẻo; vật 

dụng kẹp tiền; bộ đồ dùng để trên bàn làm việc (văn phòng phẩm); ngăn đựng văn phòng 

phẩm trên bàn làm việc; bảng kê phụ tùng thay thế; sách hướng dẫn bảo trì và các tài liệu 

quảng cáo, tất cả đều là ấn phẩm in; bảng mẫu cắt cho thợ may quần áo phụ nữ; thẻ hành 

lý làm bằng giấy hoặc bìa cứng.  
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(210) 4-2016-13565 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.7.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất thực 

phẩm chức năng Nguyễn Minh 
Trí   (VN) 
96 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-13566 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh tím, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thực 

phẩm chức năng Nguyễn Minh 
Trí  (VN) 
96 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-13567 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thực 

phẩm chức năng Nguyễn Minh 
Trí  (VN) 
96 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
711 

(210) 4-2016-13581 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.1.21 
(591) Vàng cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Bahn Auto  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà ICT lô 02-9A, cụm công 
nghiệp Hoàng Mai 1, phường Hoàng Văn 
thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lốp các loại, linh kiện, phụ kiện, phụ tùng ô tô; xuất nhập khẩu lốp 

các loại, linh kiện, phụ kiện, phụ tùng ô tô, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; đại lý lốp 
các loại, linh kiện, phụ kiện, phụ tùng ô tô. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, chăm sóc xe ô tô, xe có động cơ.  

 

 
(210) 4-2016-13803 (220) 16.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời đậm, nhạt 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thủ công mỹ nghệ Xuân Việt  
(VN) 
Bãi xe tĩnh, hợp tác xã Thống Nhất, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Tranh đá quý, đồ trang sức bằng đá quý, đá quý, vàng, bạc. 

 

 
(210) 4-2016-13807 (220) 16.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BUMATECH  (VN) 
K8 Bis, Bửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vữa dán gạch, keo chà ron, vữa tự san phẳng, vữa trang trí. 
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(210) 4-2016-13813 (220) 16.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

 

(731) 

ECO ANIMAL HEALTH LIMITED  

(GB) 

The Grange, 100 The High Street, 

London, N14 6BN, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm và chất thú y; thuốc kháng sinh trộn trước dùng cho mục đích thú y 

để trộn vào thức ăn chăn nuôi; dung dịch, chế phẩm để tắm, chế phẩm làm sạch, liều 

thuốc, hỗn hợp nhão và chế phẩm được trộn sẵn dùng cho mục đích thú y; khăn lau, vải, 

miếng đệm, miếng gạc, được tẩm với chế/phẩm thú y; chất diệt nấm, chất sát trùng, chất 

diệt khuẩn, chất diệt vi - rút và thuốc trừ sâu dùng cho mục đích thú ý; chất tiệt trùng 

dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung cho thực phẩm cho động vật (dùng cho mục đích 

dinh dưỡng và thú y), chất bổ sung cho thức ăn chăn nuôi (dùng cho mục đích dinh dưỡng 

và thú y). 

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thực phẩm cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-13850 (220) 17.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.1; 26.1.6; A5.7.23 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh, vàng úa 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thúy Hiền  (VN) 
Phòng 1602, tầng 16, tòa nhà N3, số 25 

Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây, thạch hoa quả, đồ uống trên cơ sở sữa, hạt hướng dương đã chế 

biến, hạt dưa đã chế biến, mứt nhão, mứt ướt, thịt đã được bảo quản; sữa chua. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, 

kem trái cây (kem lạnh), bánh pizza, bánh ngọt, kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống không cồn), nước ép trái cây (đồ uống không 

cồn), nước quả ép (đồ uống không cồn), nước quả (đồ uống không cồn), nước uống, nước 

sinh tố, đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống, dịch vụ 

cung cấp thức ăn đồ uống của nhà hàng, cơ sở lưu trú tạm thời, khách sạn. 
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(210) 4-2016-14077 (220) 18.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.1; 26.1.2; 25.7.25 

(591) Vàng, đỏ booc đô 

(540) 

  

(731) Lê Lưu Ngọc Qúi  (VN) 
Phòng 1202C3, KĐT Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-14274 (220) 19.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nippon Paint 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia dùng trong xây dựng: cụ thể là phụ gia làm cho bê tông mau khô và rắn 

(hóa chất dùng trong xây dựng) và hóa chất dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-14414 (220) 19.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Phát   (VN) 
Số 86, tổ 1, khu 4, phường Cẩm Thịnh, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Lò xo dùng cho sàng rung (bộ phận của máy); lò xo dùng cho đầu máy xe lửa, 

toa xe; lò xo dùng cho thiết bị công nghiệp.  
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(210) 4-2016-14635 (220) 20.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25; 5.3.20; A19.3.25 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 

Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2016-14636 (220) 20.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.20; 26.13.25; A19.3.25 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 

Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2016-14671 (220) 23.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 7.1.24; 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại Nguyễn - Trương  
(VN) 
153/56 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 31: Lúa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: gạo, lúa.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-14692 (220) 23.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.5.20; 15.1.13; 

21.1.17; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sản 
xuất Trọng Tín  (VN) 
Khu 5, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện bằng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; nồi nấu đa năng. 
 

 
(210) 4-2016-14697 (220) 23.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Vàng đồng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Châu  (VN) 
69/83 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tổ chức tiệc. 

 

 
(210) 4-2016-14803 (220) 23.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 015086333 08.02.2016 EM 

(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 24.9.1 
(731) THE FOOTBALL ASSOCIATION 

PREMIER LEAGUE LIMITED  (GB) 
30 Gloucester Place, London W1U 8PL, 
England  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giầy để chơi đá bóng; quần áo thể thao; quần 
áo mặc giống trang phục của các cầu thủ bóng đá.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; đồ chơi; bóng đá; túi chuyên 
dụng để đựng các vật dụng và dụng cụ thể thao; đệm lót bảo vệ khi chơi các môn thể thao.  

 

(210) 4-2016-14809 (220) 23.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH động học 

STELLA  (VN) 
Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo dùng cho y tế; thực phẩm chức năng 

được làm từ tỏi đen, tinh bột nghệ; chất bổ sung chất dinh dưỡng được làm chủ yếu từ cây 
chùm ngây. 

 
Nhóm 29: Dầu dừa; dầu bơ; dầu gạo (dầu ăn); bột chùm ngây; tỏi đen (tỏi đã sơ chế và 
bảo quản).  

 
Nhóm 30: Trà xanh; trà thảo mộc; cà phê; mật ong; tinh bột nghệ (không dùng cho mục 
đích y tế); rau chùm ngây được chế biến dùng thay thế trà. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng được 
làm từ tỏi đen và tinh bột nghệ, chất bổ sung chất dinh dưỡng được làm chủ yếu từ cây 
chùm ngây, dầu dừa, dầu bơ, dầu gạo, bột chùm ngây, tỏi đen (tỏi đã sơ chế và bảo quản), 
trà xanh, trà thảo mộc, cà phê, mật ong, tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế), 
rau chùm ngây được chế biến dùng thay thế trà.  

 

 
(210) 4-2016-14853 (220) 24.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) EMSA GMBH   (DE) 

Grevener Damm 215-225, 48282 
Emsdetten, Germany  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước.  
 

Nhóm 20: Đồ chứa đựng không bằng kim loại và không bằng giấy để lưu kho và vận 
chuyển; giá trưng bày, bảng hiển thị và bảng chỉ dẫn (không bằng điện), không bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ nhà bếp, cụ thể là vật dụng chắn 
dầu mỡ, cái nạo, dụng cụ cắt, cái thớt, dụng cụ phân phối để phân phối màng mỏng bao 
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gói thức ăn, giấy dùng cho nhà bếp, gia vị, muối, hạt tiêu, dầu và đường, dụng cụ để vắt 
trái cây, dụng cụ quay rau củ ráo nước; khay đựng đồ ăn; hũ đựng; chuồng chim; đồ chứa 
đựng dùng cho gia dụng, nhà bếp và vườn; đồ đạc và đồ dùng trong nhà, cụ thể là đồ để 
chứa đựng gia vị. 

 

(210) 4-2016-14854 (220) 24.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) EMSA GMBH   (DE) 

Grevener Damm 215-225, 48282 
Emsdetten, Germany  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước.  
 

Nhóm 20: Đồ chứa đựng không bằng kim loại và không bằng giấy để lưu kho và vận 
chuyển; giá trưng bày, bảng hiển thị và bảng chỉ dẫn (không bằng điện), không bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ nhà bếp, cụ thể là vật dụng chắn 
dầu mỡ, cái nạo, dụng cụ cắt, cái thớt, dụng cụ phân phối để phân phối màng mỏng bao 
gói thức ăn, giấy dùng cho nhà bếp, gia vị, muối, hạt tiêu, dầu và đường; dụng cụ để vắt 
trái cây, dụng cụ quay rau củ ráo nước; khay đựng đồ ăn; hũ đựng; chuồng chim; đồ chứa 
đựng dùng cho gia dụng, nhà bếp và vườn; đồ đạc và đồ dùng trong nhà, cụ thể là đồ để 
chứa đựng gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-15175 (220) 26.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.13 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hansum Vina  
(VN) 
Lô 19, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 
phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi nhựa phun áp suất cao để phun các hóa chất công nghiệp để làm vườn 
như vòi phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, phân bón; ống nhựa cung cấp chất lỏng và 
nước để trồng rau và hoa, cây cối, nhà xanh, chợ cá và nhà nóng nhựa vinyl; ống nhựa để 
sử dụng để chữa cháy và được thiết kế để sử dụng trên cuộn vòi chữa cháy trong các tòa 
nhà và các cơ sở lớn khác; ống để vận chuyển ngũ cốc, vật liệu, chất rắn và chất lỏng trên 
biển; ống nhựa dẫn từ sữa, nước giải khát, rượu trong các khu công nghiệp, ống nhựa dẫn 
cá, các loại loại nguyên liệu thực phẩm trên biển; ống dùng để dẫn dầu thô, dầu nặng, 
xăng, dầu tinh chế. 
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Nhóm 19: ống nhựa khí áp suất sử dụng trong máy nén khí và nhiều công cụ không khí; 

ống hút xây dựng dân dụng, tàu điện ngầm và xây dựng khai thác mỏ, vận chuyển các loại 

hạt bụi, chất lỏng và hạt; chuyển giao bê tông; ống nhựa để thông hơi cho các nhà máy, 

mỏ, phòng, hệ thống làm lạnh và sưởi ấm cho phòng; ống xả khí hàn ở nơi làm việc hàn; 

ống hút bụi từ các máy khác nhau; hút khí cho xe cộ và thiết bị nặng; ống vận chuyển đất 

sét, vật liệu đặc để xây dựng dốc cao, đường hầm; ống hút, dẫn bùn và bùn nước, vận tải 

xi măng, sỏi, thép hoặc; ống sử dụng để dẫn bê tông từ xe bơm bê tông; ống vòi nhựa để 

cung cấp nước, đường ống nước để thiết bị công nghiệp và hệ thống thoát nước tại các nhà 

máy; ống vòi nhựa để xả nước cho nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp, khai thác và dịch 

vụ hàng hải; ống để hút và dẫn các cặn sắt từ sân tàu và nhà máy sản xuất thép. 
 

 
(210) 4-2016-15432 (220) 27.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ nền 
móng Tiên Tiến   (VN) 
923 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Gói muối khan để pha dung dịch rửa mũi.  

 

Nhóm 10: Bộ dụng cụ rửa mũi; bình xịt rửa mũi.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu bộ dụng cụ rửa mũi, bình xịt 

rửa mũi, gói muối khan để pha dung dịch rửa mũi. 
 

 
(210) 4-2016-15437 (220) 27.05.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) Công ty cổ phần 
KINDERWORLD Việt Nam   (VN) 
Số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời.  
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(210) 4-2016-15472 (220) 27.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.15.7; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và điện tử Minh 
Lâm  (VN) 
Xóm Phương Đông, thôn Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng dùng điện; ấm đun nước (dùng điện); vỉ nướng; lò vi sóng; 
lò nướng (dùng điện); cây nước nóng lạnh; máy sấy quần áo; máy sấy tóc; bếp điện; bếp 
nướng (điện); tủ lạnh; bình nóng lạnh; thiết bị để làm sạch nước uống; máy lọc nước; thiết 
bị xử lý nước. 

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; 
chảo rán không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-15543 (220) 30.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Tạ Gia Thụy  (VN) 
B11/11 khu phố 5, phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm; đệm mút. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, màn, rèm cửa. 
 

 
(210) 4-2016-15619 (220) 30.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

TOPICA ENGLISH  (VN) 
Số nhà 12, ngõ 94, phố Trần Đại Nghĩa, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại; quản lý 
hoạt động kinh doanh trong trường học. 

 
Nhóm 38: Dich vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; cung cấp đường truyền phục vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực 
tuyến.  

 

 
(210) 4-2016-15670 (220) 31.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.3; A24.15.7 
(591) Đen, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Hương Sen  (VN) 
Số 1, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13 B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội.  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Đầu tư.  

 
Nhóm 44: Spa; trung tâm chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ massage; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2016-15699 (220) 31.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Cam, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng nội thất Bảo Tín   (VN) 
Số 207 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn kiến trúc; kiến 

trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết 
kế đồ họa nghệ thuật. 
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(210) 4-2016-15803 (220) 31.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) CONTEC CO., LTD.  (JP) 

9-31, Himesato 3-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
555-0025, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ chỉ điện năng tiêu thụ điện (công tơ điện); đồng hồ đo điện thế (vôn 

kế); máy đo khoảng sóng (máy đo khoảng cách hình học trong một sóng điện từ giữa một 
chuỗi mặt phẳng có cùng pha); thiết bị đo ampe (ampe kế); đồng hồ đo điện năng; máy đo 
ghi dao động (máy ghi điện tử có khả năng cung cấp một số liệu ghi chép của một dải 
sóng bằng cách ghi lại các giá trị của khối lượng điện tử trong một thời gian, có thể được 
trang bị bằng hệ thống ghi ảnh); dao động kế (máy dùng ống tia làm cực vẽ được các 
dạng sóng quan sát được); máy đo và dụng cụ kiểm tra từ tính hoặc điện; dây cáp viễn 
thông; đầu nối dây cho dây cáp viễn thông; bộ dây dẫn điện; dây cáp dùng để truyền dữ 
liệu; dây điện và cáp điện; còi điện; bộ điều khiển từ xa cho máy móc và thiết bị viễn 
thông; thiết bị điều khiển từ xa; máy móc và dụng cụ đo lường điều khiển từ xa; bộ xử lý 
tín hiệu hình ảnh cho hệ thống giám sát từ xa; máy quay viđêô xách tay có bộ phận ghi 
hình cho hệ thống giám sát từ xa; máy móc và thiết bị viễn thông cho hệ thống giám sát từ 
xa; thiết bị giám sát năng lượng từ xa; máy móc và thiết bị viễn thông dùng cho mục đích 
cấp nguồn năng lượng không nối dây và dò tìm không nối dây và truyền dẫn tín hiệu điều 
khiển; máy móc và thiết bị viễn thông dùng cho mạng máy tính cục bộ [LAN]; máy móc 
và thiết bị viễn thông cho mạng máy tính cục bộ không dây; thiết bị và dụng cụ truyền dữ 
liệu; giao diện để truyền dữ liệu (ghép nối giữa hai linh kiện hoặc thiết bị thuộc phần 
cứng, giữa hai trình ứng dụng, hoặc giữa những người sử dụng và các chương trình ứng 
dụng, giúp cho việc trao đổ., truyền dữ liệu); bộ xử lý tín hiệu tương tự (ASP) cho viễn 
thông; bộ xử lý tín hiệu số (DSP) cho viễn thông; bộ chỉnh lưu (thiết bị dùng để chuyển 
dòng điện xoay chiều sáng dòng điện một chiều) cho máy móc và thiết bị viễn thông; máy 
móc và thiết bị viễn thông; bộ điều hợp mạng máy tính (ghép nối máy tính với mạng máy 
tính); bộ chuyển mạch mạng máy tính (kết nối các thiết bị với nhau trên mạng máy tính 
bằng cách sử dụng thiết bị chuyển mạch để nhận, xử lý và chuyển tiếp dữ liệu tới thiết bị 
đích); bộ định tuyến rmạng máy tính; bộ phân kênh mạng máy tính (thiết bị có nhiều 
cổng giao tiếp cho phép nhiều thiết bị mạng kết nối tập trung với nhan tại một điểm); màn 
hình tinh thể lỏng (LCD: Liquid crystal display) thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào 
(các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do 
đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc phân cực); màn 
hình hiển thị; bảng thông báo điện tử; bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; bảng điều khiển chạm 
tinh thể lỏng cho máy tính; màn hình cảm ứng chạm cho máy tính; thiết bị hiển thị cho 
máy tính; máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng dùng cho mạng máy tính 
cục bộ [LAN] không dây; máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng dùng cho 
mạng máy tính cục bộ [LAN] có dây; máy tính được kết nối với bộ điều hợp; giao diện 
cho máy tính; thẻ mạch giao diện cho máy tính; bảng mạch giao diện cho máy tính; bảng 
mạch in; tấm mạch in; bộ vi điều khiển; bộ vi xử lý; máy vi toán dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy vi toán; chương trình máy vi tính dùng để kết nối máy tính và mạng máy tính 
từ xa; máy vi tính dùng để kiểm tra, giám sát trạng thái của nhà máy điện quang điện 
bằng cách truy cập từ xa thông qua mạng thông tin liên lạc; chương trình máy vi tính cho 
hệ thống giám sát từ xa; chương trình máy vi tính cho hệ thống điều khiển từ xa; vật ghi 
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dùng với chương trình máy tính cho hệ thống giám sát từ xa; vật ghi dùng với chương 
trình máy tính cho hệ thống điều khiển từ xa; máy vi tính cho hệ thống giám sát từ xa; 
máy vi vi tính cho hệ thống điều khiển từ xa; máy vi tính dùng để quản lý sản phẩm; máy 
vi tính dùng để quản lý hàng hóa; máy vi tính dùng để quản lý kho; máy vi tính, dùng để 
quản lý việc nhập và xuất từ kho hàng; máy vi tính cho dịch vụ hậu cần; máy vi tính dùng 
để kiểm soát truy cập; máy vi tính để quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và y tế trong các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế; chương trình máy vi tính dùng để quản lý sản phẩm; 
chương trình máy tính dùng để quản lý hàng hóa; chương trình máy tính dùng để quản lý 
kho; chương trình máy tính dùng để quản lý việc nhập và xuất từ kho hàng; chương trình 
máy vi tính cho dịch vụ hậu cần; chương trình máy vi tính dùng để kiểm soát truy cập; 
chương trình máy vi tính để quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ và y tế trong các cơ sở 
chăm sóc sức khoẻ và y tế; đĩa CD - ROOM (loại đĩa chứa dữ liệu chỉ đọc); đĩa từ và băng 
từ, và các phương tiện ghi với chương trình máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển thiết bị viễn thông cho người khác; thiết kế và phát triển 
máy móc, thiết bị điện tử và bộ phận của chúng cho người khác; thiết kế máy móc, thiết 
bị, dụng cụ (bao gồm bộ phận của chúng) hoặc hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị 
và dụng cụ này; dịch vụ thiết kế; dịch vụ giám sát hệ thống máy tính bằng truy cập từ xa; 
dịch vụ giám sát hệ thống an ninh máy tính bằng truy cập từ xa; dịch vụ giám sát tín hiệu 
viễn thông; lập trình phần mềm điều hành để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám 
mây; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo dưỡng phần mềm máy 
tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến máy tính, ô tô và máy móc công nghiệp; cho thuê máy 
tính; cung cấp chương trình máy vi tính trên mạng dữ liệu; cung cấp chương trình máy vi 
tính qua nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
điều hành trực tuyến, không tải xuống được để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám 
mây; cho thuê phần mềm điều hành để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây. 

 

 
(210) 4-2016-15804 (220) 31.05.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) CONTEC CO., LTD.   (JP) 

9-31, Himesato 3-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
555-0025, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ chỉ điện năng tiêu thụ điện (công tơ điện); đồng hồ đo điện thế (vôn 

kế); máy đo khoảng sóng (máy đo khoảng cách hình học trong một sóng điện từ giữa một 
chuỗi mặt phẳng có cùng pha); thiết bị đo ampe (ampe kế); đồng hồ đo điện năng; máy đo 
ghi dao động (máy ghi điện tử có khả năng cung cấp một số liệu ghi chép của một dải 
sóng bằng cách ghi lại các giá trị của khối lượng điện tử trong một thời gian, có thể được 
trang bị bằng hệ thống ghi ảnh); dao động kế (máy dùng ống tia làm cực vẽ được các 
dạng sóng quan sát được); máy đo và dụng cụ kiểm tra từ tính hoặc điện; dây cáp viễn 
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thông; đầu nối dây cho dây cáp viễn thông; bộ dây dẫn điện; dây cáp dùng để truyền dữ 
liệu; dây điện và cáp điện; còi điện; bộ điều khiển từ xa cho máy móc và thiết bị viễn 
thông; thiết bị điều khiển từ xa; máy móc và dụng cụ đo lường điều khiển từ xa; bộ xử lý 
tín hiệu hình ảnh cho hệ thống giám sát từ xa; máy quay viđêô xách tay có bộ phận ghi 
hình cho hệ thống giám sát từ xa; máy móc và thiết bị viễn thông cho hệ thống giám sát từ 
xa; thiết bị giám sát năng lượng từ xa; máy móc và thiết bị viễn thông dùng cho mục đích 
cấp nguồn năng lượng không nối dây và dò tìm không nối dây và truyền dẫn tín hiệu điều 
khiển; máy móc và thiết bị viễn thông dùng cho mạng máy tính cục bộ [LAN]; máy móc 
và thiết bị viễn thông cho mạng máy tính cục bộ không dây; thiết bị và dụng cụ truyền dữ 
liệu; giao diện để truyền dữ liệu (ghép nối giữa hai linh kiện hoặc thiết bị thuộc phần 
cứng, giữa hai trình ứng dụng, hoặc giữa những người sử dụng và các chương trình ứng 
dụng, giúp cho việc trao đổi, truyền dữ liệu); bộ xử lý tín hiệu tương tự (ASP) cho viễn 
thông; bộ xử lý tín hiệu số (DSP) cho viễn thông; bộ chỉnh lưu (thiết bị dùng để chuyển 
dòng điện xoay chiều sáng dòng điện một chiều) cho máy móc và thiết bị viễn thông; máy 
móc và thiết bị viễn thông; bộ điều hợp mạng máy tính (ghép nối máy tính với mạng máy 
tính); bộ chuyển mạch mạng máy tính (kết nối các thiết bị với nhau trên mạng máy tính 
bằng cách sử dụng thiết bị chuyển mạch để nhận, xử lý và chuyển tiếp dữ liệu tới thiết bị 
đích); bộ định tuyến rmạng máy tính; bộ phân kênh mạng máy tính (thiết bị có nhiều 
cổng giao tiếp cho phép nhiều thiết bị mạng kết nối tập trung với nhau tại một điểm); màn 
hình tinh thể lỏng (LCD: Liquid crystal display) thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào 
(các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do 
đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc phân cực); màn 
hình hiển thị; bảng thông báo điện tử; bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; bảng điều khiển chạm 
tinh thể lỏng cho máy tính; màn hình cảm ứng chạm cho máy tính; thiết bị hiển thị cho 
máy tính; máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng dùng cho mạng máy tính 
cục bộ [LAN] không dây; máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng dùng cho 
mạng máy tính cục bộ [LAN] có dây; máy tính được kết nối với bộ điều hợp; giao diện 
cho máy tính; thẻ mạch giao diện cho máy tính; bảng mạch giao diện cho máy tính; bảng 
mạch in; tấm mạch in; bộ vi điều khiển; bộ vi xử lý; máy vi toán dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy vi toán; chương trình máy vi tính dùng để kết nối máy tính và mạng máy tính 
từ xa; máy vi tính dùng để kiểm tra, giám sát trạng thái của nhà máy điện quang điện 
bằng cách truy cập từ xa thông qua mạng thông tin liên lạc; chương trình máy vi tính cho 
hệ thống giám sát từ xa; chương trình máy vi tính cho hệ thống điều khiển từ xa; vật ghi 
dùng với chương trình máy tính cho hệ thống giám sát từ xa; vật ghi dùng với chương 
trình máy tính cho hệ thống điều khiển từ xa; máy vi tính cho hệ thống giám sát từ xa; 
máy vi vi tính cho hệ thống điều khiển từ xa; máy vi tính dùng để quản lý sản phẩm; máy 
vi tính dùng để quản lý hàng hóa; máy vi tính dùng để quản lý kho; máy vi tính, dùng để 
quản lý việc nhập và xuất từ kho hàng; máy vi tính cho dịch vụ hậu cần; máy vi tính dùng 
để kiểm soát truy cập; máy vi tính để quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và y tế trong các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế; chương trình máy vi tính dùng để quản lý sản phẩm; 
chương trình máy tính dùng để quản lý hàng hóa; chương trình máy tính dùng để quản lý 
kho; chương trình máy tính dùng để quản lý việc nhập và xuất từ kho hàng; chương trình 
máy vi tính cho dịch vụ hậu cần; chương trình máy vi tính dùng để kiểm soát truy cập; 
chương trình máy vi tính để quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ và y tế trong các cơ sở 
chăm sóc sức khoẻ và y tế; đĩa CD - ROOM (loại đĩa chứa dữ liệu chỉ đọc); đĩa từ và băng 
từ, và các phương tiện ghi với chương trình máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển thiết bị viễn thông cho người khác; thiết kế và phát triển 
máy móc, thiết bị điện tử và bộ phận của chúng cho người khác; thiết kế máy móc, thiết 
bị, dụng cụ (bao gồm bộ phận của chúng) hoặc hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị 
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và dụng cụ này; dịch vụ thiết kế; dịch vụ giám sát hệ thống máy tính bằng truy cập từ xa; 
dịch vụ giám sát hệ thống an ninh máy tính bằng truy cập từ xa; dịch vụ giám sát tín hiệu 
viễn thông; lập trình phần mềm điều hành để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám 
mây; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo dưỡng phần mềm máy 
tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến máy tính, ô tô và máy móc công nghiệp; cho thuê máy 
tính; cung cấp chương trình máy vi tính trên mạng dữ liệu; cung cấp chương trình máy vi 
tính qua nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
điều hành trực tuyến, không tải xuống được để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám 
mây; cho thuê phần mềm điều hành để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây. 

 

 
(210) 4-2016-15880 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) 1. Đặng Diễm Thúy  (VN) 
Thôn 3, xã Eah'leo, huyện Eah'leo, tỉnh 
DakLak 

2. Trần Cao Thăng  (VN) 
Số 33, tổ 36, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); sôcôla; bánh kẹo; hạt tiêu. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; nhà 
nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-15945 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.21; 5.3.20 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vàng 

Anh   (VN) 
Xóm 10, phường Đại Phúc, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gội - xông thảo dược.  

 

 
(210) 4-2016-15966 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh đen 
(731) SAS LES CELLIERS FRANCE ASIE  

(FR) 
10, avenue de la Havane, 44600 Saint 
Nazaire, France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-15980 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 40-2015-0088929 01.12.2015 KR 

  
(731) KANTUKAN CO., LTD.  (KR) 

4th Fl., 19, Beobwon-ro 32 beon-gil, 
Yeonje-gu, Busan 47511, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; thấu kính dùng cho kính râm; dây xích đeo cho kính râm; hộp dùng 

cho kính đeo mắt/kính râm; khung dùng cho kính đeo mắt/kính râm. 

 
Nhóm 18: Túi (thuộc nhóm này); túi bằng da thuộc và ví tiền; túi xách tay bằng da thuộc; 
dây đeo bằng da thuộc; túi nhỏ dùng cho đàn ông; ba lô; hộp đựng ca vát; ba lô đeo vai; 
ba lô dùng cho người leo núi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi mua hàng; túi đựng quần áo; 
túi du lịch; ba toong; túi xách tay; túi cỡ lớn. 

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng dùng cho trang phục; bộ trang phục mặc chơi gôn; giầy đi 
khi chơi gôn; bộ quần áo cho đàn ông; bộ quần áo cho phụ nữ; ca vát; găng tay đan; quần 
áo cho người leo núi; giày cao cổ cho người leo núi; khăn quàng cổ; bộ quần áo mặc lúc 
bình thường; mũ lưỡi trai; quần áo lót; quần áo thể thao; bít tất ngắn cổ; quần ống lửng; 
găng tay; đồ đi ở chân; giầy luyện tập. 

 
Nhóm 35: (Không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 40-2015-0088929) dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm, thấu kính dùng cho kính râm, dây xích đeo cho kính 
râm, hộp dùng cho kính đeo mắt/kính râm, khung dùng cho kính đeo mắt/kính râm, túi, 
túi bằng da thuộc và ví tiền, túi xách tay bằng da thuộc, dây đeo bằng da thuộc, túi nhỏ 
dùng cho đàn ông, ba lô, hộp đựng ca vát, ba lô đeo vai, ba lô dùng cho người leo núi, cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu, túi mua hàng, túi đựng quần áo, túi du lịch, ba toong, túi xách tay, 
túi cỡ lớn, quần áo, thắt lưng dùng cho trang phục, bộ trang phục mặc chơi gôn, giầy đi 
khi chơi gôn, bộ quần áo cho đàn ông, bộ quần áo cho phụ nữ, ca vát, găng tay đan, quần 
áo cho người leo núi, giầy cao cổ cho người leo núi, khăn quàng cổ, bộ quần áo mặc lúc 
bình thường, mũ lưỡi trai, quần áo lót, quần áo thể thao, bít tất ngắn cổ, quần ống lửng, 
găng tay, đồ đi ở chân, giầy luyện tập; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính mắt; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ hộp kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ khung kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ vali bằng da thuộc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví đựng danh thiếp kinh doanh bằng da 
thuộc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dây đeo bằng da thuộc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô dù dùng 
khi chơi gôn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bít tất 
ngắn cổ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ găng tay. 
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(210) 4-2016-16023 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.8 (540) 

  

(731) Lê Hoài Minh  (VN) 
36/50, xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-16072 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A5.11.11; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) PETSMART HOME OFFLCE, INC  
(US) 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA  

 

(511)   Nhóm 35: dịch vụ cửa hàng bán lẻ thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi trong 
nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và qua thư đặt hàng theo ca-ta-lô thức ăn, các đồ 
dùng và vật dụng cho vật nuôi trong nhà; cung cấp các thông tin về dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi 
trong nhà; dịch vụ giúp đỡ từ thiện cụ thể là: tổ chức và quản lý các chương trình tình 
nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng liên quan đến vật nuôi trong nhà và động vật.  

 

 
(210) 4-2016-16073 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A5.11.11; 26.1.1; A5.3.13 
(731) PETSMART HOME OFFICE, INC  

(US) 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi trong 

nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và qua thư đặt hàng theo ca-ta-lô thức ăn, các đồ 
dùng và vật dụng cho vật nuôi trong nhà, cung cấp các thông tin về dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi 
trong nhà; dịch vụ hỗ trợ quản lý cụ thể là, tổ chức và quản lý các chương trình tình 
nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng liên quan đến vật nuôi trong nhà và động vật.  
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(210) 4-2016-16074 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A5.11.11; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 
(731) PETSMART HOME OFFICE, INC  (US) 

19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi trong 

nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và qua thư đặt hàng theo ca-ta-lô thức ăn, các đồ 
dùng và vật dụng cho vật nuôi trong nhà, cung cấp các thông tin về dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi 
trong nhà; dịch vụ hỗ trợ quản lý cụ thể là: tổ chức và quản lý các chương trình tình 
nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng liên quan đến vật nuôi trong nhà và động vật.  

 

 
(210) 4-2016-16075 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A5.11.11; A5.3.13; 26.1.1 
(731) PETSMART HOME OFFICE, INC  (US) 

19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi trong 

nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và qua thư đặt hàng theo ca-ta-lô thức ăn, các đồ 
dùng và vật dụng cho vật nuôi trong nhà; cung cấp các thông tin về dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi 
trong nhà; dịch vụ hỗ trợ quản lý cụ thể là: tổ chức và quản lý các chương trình tình 
nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng liên quan đến vật nuôi trong nhà và động vật.  

 

 
(210) 4-2016-16076 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) PETSMART HOME OFFICE, INC  

(US) 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi trong 

nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và qua thư đặt hàng theo ca-ta-lô thức ăn, các đồ 

dùng và vật dụng cho vật nuôi trong nhà; cung cấp các thông tin về dịch vụ cửa hàng bán 

lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn, các đồ dùng và vật dụng cho vật nuôi 
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trong nhà; dịch vụ hỗ trợ quản lý cụ thể là: tổ chức và quản lý các chương trình tình 

nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng liên quan đến vật nuôi trong nhà và động vật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi trong nhà; dịch vụ cung cấp nơi nhốt 

giữ vật nuôi trong nhà bằng cũi và dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi trong nhà trong 

ngày; dịch vụ cung cấp thông tin về nơi nhốt giữ vật nuôi trong nhà và nơi nhốt giữ vật 

nuôi trong nhà trong ngày. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ rèn luyện thể lực cho động 

vật (trợ giúp về thú y); dịch vụ cung cấp thông tin về chăm sóc và chải lông cho vật nuôi 

trong nhà. 
 

 
(210) 4-2016-16086 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.14; 5.5.19; A3.13.4; 24.17.3 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xám, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại ong Xuân Lộc  
(VN) 
157 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong nghệ viên, sữa ong chúa (thực phẩm), mật ong.  
 

 
(210) 4-2016-16110 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết kế AD+F  (VN) 
132 Hùng Vương, phường 02, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước bao gồm: xe 

máy; xe đạp; xe chở khách; xe ô tô.  

 

Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 

các nhóm khác bao gồm: bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu bằng chất dẻo 

để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in. 
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(210) 4-2016-16157 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Nguyễn Thị Tâm  (VN) 
Số 26, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 

Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, đồ điện, đồ gia dụng (xoong, nồi, bát đũa, ấm chén, chảo, 

quạt điện).  
 

 
(210) 4-2016-16160 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
nội thất Phương Đông  (VN) 
Số 69, ngách 46, ngõ Linh Quang, 

phường Văn Chương, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội ngoại thất bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, đồ gỗ mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-16174 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Hóa Việt Pháp  
(VN) 
Số 12 đường số 5, phường 13, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa và tẩy dầu mỡ không dùng trong quá trình sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 40: Xi mạ bao gồm: mạ catmi; mạ crom; mạ bằng điện phân; mạ kim loại; mạ 

kẽm; mạ nhôm. 
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(210) 4-2016-16175 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD  (SG) 
10 Pasir Panjang Road, #13-01 
Mapletree Business City, Singapore 
117438  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hoá cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 
vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 
hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 
thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 
các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ gửi thư (để gửi 
cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hoá bày bán, dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 
quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí cửa hàng, tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 
khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 
quảng cáo; tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 
và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích kinh doanh; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ 
biến các tài liệu tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc kinh doanh và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa; 
phân phối và trình bày hàng hóa và mẫu mã; tổ chức, điều hành và giám sát bán hàng và 
các kế hoạch quảng cáo, dịch vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm 
và dịch vụ cho bên thứ ba thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh 
hoặc thương mại; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và lưu dữ liệu đã được vi tính 
hoá, tất cả cho thông tin, hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên 
quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc internet; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 
tài chính; dịch vụ lập kế hoạch về thuế liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, điền 
sản và/hoặc phòng ở; hỗ trợ tài chính và tư vấn liên quan đến bất động sản, tài sản cố 
định, điền sản và/hoặc phòng ở; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, tư vấn 
và tham vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý trang thiết 
bị; dịch vụ định giá và đánh giá tài sản; dịch vụ quản lý quỹ, phân tích tài chính, tư vấn tài 
chính, quản lý tài chính, nghiên cứu tài chính, môi giới cổ phiếu và môi giới tiền tệ, 
nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mua và bán chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư uỷ thác 
theo đơn vị, dịch vụ phân tích số liệu của hoá đơn, dịch vụ đầu tư; quản lý đất đai, quản lý 
bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; cho thuê bất động sản; chuẩn bị hợp đồng cho 
thuê bất động sản; đầu tư tài sản, dịch vụ môi giới và định giá bất động sản; dịch vụ thu 
tiền thuê (nhà, đất); dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành 
thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ đổi quà tặng; trao đổi tiền tệ; đánh giá bất động sản; tư 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản (bất động sản); cho thuê văn phòng cho 
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các hoạt động kinh doanh bán lẻ, cho thuê địa điểm kinh doanh, cho thuê cửa hàng, cho 
thuê cửa hàng bán lẻ; tất cả thuộc nhóm 36. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng phát triển nhà đất, dịch vụ tư vấn liên quan đến cải tạo 
nhà đất; dịch vụ xây dựng phát triển bất động sản thương mại bán lẻ; xây dựng phát triển 
bất động sản; bảo dưỡng nhà cửa; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây dựng các tòa nhà, nâng cấp, 
tân trang, sửa chữa, sơn và trang trí toà nhà, khôi phục văn phòng và nhà ở; giám sát xây 
dựng toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa; quản lý  xây 
dựng nhằm giám sát việc sản xuất lắp và lắp đặt đồ đạc dùng cho cửa hàng, cấu trúc và 
nội thất cửa hàng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 
bản vẽ mặt bằng xây dựng, bản vẽ mặt bằng xây dựng và mặt bằng khu đất, khảo sát địa 
hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng; khảo sát địa chất; thiết kế vi tính 
căn cứ theo hệ thống quản lý và bảo dưỡng toà nhà và thiết kế kỹ thuật xây dựng liên quan 
đến các dự án; cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp liên quan đến các lĩnh vực nêu trên; 
dịch vụ khảo sát địa chất có chứng chỉ hành nghề; khảo sát thi công; khảo sát xây dựng và 
kiểm tra tài sản về mặt chất lượng; khảo sát địa hình; lập kế hoạch phát triển bất động sản, 
dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo sát địa chất; lập báo cáo liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết kế đồ đạc cửa hàng, thiết 
kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý dự 
án thiết kế. 

 

 
(210) 4-2016-16176 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD    (SG) 
10 Pasir Panjang Road, #13-01 
Mapletree Business City, Singapore 
117438  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hoá cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 

vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 

hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 

thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 

các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ gửi thư (để gửi 

cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hoá bày bán, dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 

quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí cửa hàng, tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 

khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 

quảng cáo; tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 

và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích kinh doanh; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 

kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ 

biến các tài liệu tiếp thị và quảng cảo; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
732 

nghiệp trong việc kinh doanh và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa; 

phân phối và trình bày hàng hóa và mẫu mã; tổ chức, điều hành và giám sát bán hàng và 

các kế hoạch quảng cáo, dịch vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm 

và dịch vụ cho bên thứ ba thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh 

hoặc thương mại; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và lưu dữ liệu đã được vi tính 

hoá, tất cả cho thông tin, hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; 

quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên 

quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua 

mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 

tính hoặc internet; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 

tài chính; dịch vụ lập kế hoạch về thuế liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, điền 

sản và/hoặc phòng ở; hỗ trợ tài chính và tư vấn liên quan đến bất động sản, tài sản cố 

định, điền sản và/hoặc phòng ở; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, tư vấn 

và tham vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý trang thiết 

bị; dịch vụ định giá và đánh giá tài sản; dịch vụ quản lý quỹ, phân tích tài chính, tư vấn tài 

chính, quản lý tài chính, nghiên cứu tài chính, môi giới cổ phiếu và môi giới tiền tệ, 

nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mua và bán chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư uỷ thác 

theo đơn vị, dịch vụ phân tích số liệu của hoá đơn, dịch vụ đầu tư; quản lý đất đai, quản lý 

bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; cho thuê bất động sản; chuẩn bị hợp đồng cho 

thuê bất động sản; đầu tư tài sản, dịch vụ môi giới và định giá bất động sản; dịch vụ thu 

tiền thuê (nhà, đất); dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành 

thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ đổi quà tặng; trao đổi tiền tệ; đánh giá bất động sản; tư 

vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản (bất động sản); cho thuê văn phòng cho 

các hoạt động kinh doanh bán lẻ, cho thuê địa điểm kinh doanh, cho thuê cửa hàng, cho 

thuê cửa hàng bán lẻ; tất cả thuộc nhóm 36.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng phát triển nhà đất, dịch vụ tư vấn liên quan đến cải tạo 

nhà đất; dịch vụ xây dựng phát triển bất động sản thương mại bán lẻ; xây dựng phát triển 

bất động sản; bảo dưỡng nhà cửa; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây dựng các tòa nhà, nâng cấp, 

tân trang, sửa chữa, sơn và trang trí toà nhà, khôi phục văn phòng và nhà ở; giám sát xây 

dựng toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa; quản lý xây 

dựng nhằm giám sát việc sản xuất lắp và lắp đặt đồ đạc dùng cho cửa hàng, cấu trúc và 

nội thất cửa hàng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 

bản vẽ mặt bằng xây dựng, bản vẽ mặt bằng xây dựng và mặt bằng khu đất, khảo sát địa 

hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng; khảo sát địa chất; thiết kế vi tính 

căn cứ theo hệ thống quản lý và bảo dưỡng toà nhà và thiết kế kỹ thuật xây dựng liên quan 

đến các dự án; cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp liên quan đến các lĩnh vực nêu trên; 

dịch vụ khảo sát địa chất có chứng chỉ hành nghề; khảo sát thi công; khảo sát xây dựng và 

kiểm tra tài sản về mặt chất lượng; khảo sát địa hình; lập kế hoạch phát triển bất động sản, 

dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo sát địa chất; lập báo cáo liên quan đến các dịch vụ nêu 

trên; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết kế đồ đạc cửa hàng, thiết 

kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý dự 

án thiết kế. 
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(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD  (SG) 
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Mapletree Business City, Singapore 
117438  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hoá cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 
vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 
hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 
thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 
các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ gửi thư (để gửi 
cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hoá bày bán; dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 
quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí cửa hàng; tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 
khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 
quảng cáo, tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 
và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích kinh doanh; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ 
biến các tài liệu tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc kinh doanh và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa; 
phân phối và trình bày hàng hóa và mẫu mã; tổ chức, điều hành và giám sát bán hàng và 
các kế hoạch quảng cáo, dịch vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm 
và dịch vụ cho bên thứ ba thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh 
hoặc thương mại; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và lưu dữ liệu đã được vi tính 
hoá, tất cả cho thông tin, hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên 
quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc internet; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 
tài chính; dịch vụ lập kế hoạch về thuế liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, điền 
sản và/hoặc phòng ở; hỗ trợ tài chính và tư vấn liên quan đến bất động sản, tài sản cố 
định, điền sản và/hoặc phòng ở; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư; tư vấn 
và tham vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý trang thiết 
bị; dịch vụ định giá và đánh giá tài sản; dịch vụ quản lý quỹ, phân tích tài chính, tư vấn tài 
chính, quản lý tài chính, nghiên cứu tài chính, môi giới cổ phiếu và môi giới tiền tệ, 
nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mua và bán chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư uỷ thác 
theo đơn vị, dịch vụ phân tích số liệu của hoá đơn, dịch vụ đầu tư; quản lý đất đai, quản lý 
bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; cho thuê bất động sản; chuẩn bị hợp đồng cho 
thuê bất động sản; đầu tư tài sản; dịch vụ môi giới và định giá bất động sản; dịch vụ thu 
tiền thuê (nhà, đất); dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành 
thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ đổi quà tặng; trao đổi tiền tệ; đánh giá bất động sản; tư 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản (bất động sản); cho thuê văn phòng cho 
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các hoạt động kinh doanh bán lẻ, cho thuê địa điểm kinh doanh; cho thuê cửa hàng, cho 
thuê cửa hàng bán lẻ; tất cả thuộc nhóm 36. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng phát triển nhà đất, dịch vụ tư vấn liên quan đến cải tạo 
nhà đất; dịch vụ xây dựng phát triển bất động sản thương mại bán lẻ; xây dựng phát triển 
bất động sản; bảo dưỡng nhà cửa; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây dựng các tòa nhà, nâng cấp, 
tân trang, sửa chữa, sơn và trang trí toà nhà, khôi phục văn phòng và nhà ở; giám sát xây 
dựng toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa, quản lý  xây 
dựng nhằm giám sát việc sản xuất lắp và lắp đặt đồ đạc dùng cho cửa hàng, cấu trúc và 
nội thất cửa hàng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 
bản vẽ mặt bằng xây dựng, bản vẽ mặt bằng xây dựng và mặt bằng khu đất, khảo sát địa 
hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng, khảo sát địa chất; thiết kế vi tính 
căn cứ theo hệ thống quản lý và bảo dưỡng toà nhà và thiết kế kỹ thuật xây dựng liên quan 
đến các dự án; cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp liên quan đến các lĩnh vực nêu trên; 
dịch vụ khảo sát địa chất có chứng chỉ hành nghề; khảo sát thi công; khảo sát xây dựng và 
kiểm tra tài sản về mặt chất lượng; khảo sát địa hình; lập kế hoạch phát triển bất động sản; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo sát địa chất; lập báo cáo liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết kế đồ đạc cửa hàng, thiết 
kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý dự 
án thiết kế. 

 

 
(210) 4-2016-16178 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Da cam, đen 
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD   (SG) 
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Mapletree Business City, Singapore 
117438  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hoá cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 

vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 

hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 

thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 

các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ gửi thư (để gửi 

cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hoá bày bán; dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 

quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí cửa hàng; tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 

khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 

quảng cáo, tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 

và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích kinh doanh; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 

kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ 

biến các tài liệu tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh 
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nghiệp trong việc kinh doanh và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa; 

phân phối và trình bày hàng hóa và mẫu mã; tổ chức, điều hành và giám sát bán hàng và 

các kế hoạch quảng cáo, dịch vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm 

và dịch vụ cho bên thứ ba thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh 

hoặc thương mại; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và lưu dữ liệu đã được vi tính 

hoá, tất cả cho thông tin, hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; 

quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên 

quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua 

mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 

tính hoặc internet; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 

tài chính; dịch vụ lập kế hoạch về thuế liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, điền 

sản và/hoặc phòng ở; hỗ trợ tài chính và tư vấn liên quan đến bất động sản, tài sản cố 

định, điền sản và/hoặc phòng ở; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư; tư vấn 

và tham vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý trang thiết 

bị; dịch vụ định giá và đánh giá tài sản; dịch vụ quản lý quỹ, phân tích tài chính, tư vấn tài 

chính, quản lý tài chính, nghiên cứu tài chính, môi giới cổ phiếu và môi giới tiền tệ, 

nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mua và bán chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư uỷ thác 

theo đơn vị, dịch vụ phân tích số liệu của hoá đơn, dịch vụ đầu tư; quản lý đất đai, quản lý 

bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; cho thuê bất động sản; chuẩn bị hợp đồng cho 

thuê bất động sản; đầu tư tài sản; dịch vụ môi giới và định giá bất động sản; dịch vụ thu 

tiền thuê (nhà, đất); dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành 

thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ đổi quà tặng; trao đổi tiền tệ; đánh giá bất động sản; tư 

vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản (bất động sản); cho thuê văn phòng cho 

các hoạt động kinh doanh bán lẻ, cho thuê địa điểm kinh doanh; cho thuê cửa hàng, cho 

thuê cửa hàng bán lẻ; tất cả thuộc nhóm 36.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng phát triển nhà đất, dịch vụ tư vấn liên quan đến cải tạo 

nhà đất; dịch vụ xây dựng phát triển bất động sản thương mại bán lẻ; xây dựng phát triển 

bất động sản; bảo dưỡng nhà cửa; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây dựng các tòa nhà, nâng cấp, 

tân trang, sửa chữa, sơn và trang trí toà nhà, khôi phục văn phòng và nhà ở; giám sát xây 

dựng toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa, quản lý xây 

dựng nhằm giám sát việc sản xuất lắp và lắp đặt đồ đạc dùng cho cửa hàng, cấu trúc và 

nội thất cửa hàng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 

bản vẽ mặt bằng xây dựng, bản vẽ mặt bằng xây dựng và mặt bằng khu đất, khảo sát địa 

hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng, khảo sát địa chất; thiết kế vi tính 

căn cứ theo hệ thống quản lý và bảo dưỡng toà nhà và thiết kế kỹ thuật xây dựng liên quan 

đến các dự án; cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp liên quan đến các lĩnh vực nêu trên; 

dịch vụ khảo sát địa chất có chứng chỉ hành nghề; khảo sát thi công; khảo sát xây dựng và 

kiểm tra tài sản về mặt chất lượng; khảo sát địa hình; lập kế hoạch phát triển bất động sản; 

dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo sát địa chất; lập báo cáo liên quan đến các dịch vụ nêu 

trên; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết kế đồ đạc cửa hàng, thiết 

kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý dự 

án thiết kế. 
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(210) 4-2016-16226 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Kỳ Pháp   (VN) 
19/11/4 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nguyên liệu nấu nước mát (giải khát): rong biển, bông cúc, la hán quả, râu ngô 

(râu bắp), mía lau (đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2016-16227 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.6; A26.11.8; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh đường phèn 
Tấn Phát   (VN) 
25/4 ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đường, đường phèn.  

 

 
(210) 4-2016-16239 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A11.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Diệc Phú 
Thành  (VN) 
261-263 An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-16240 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kingtops  (VN) 
Xưởng 2, lô I7, đường số 4, khu công 
nghiệp Hải Sơn (GĐ 3 + 4), ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy dạng quần (dùng cho trẻ em và người lớn); giấy vệ sinh (dùng cho mục 

đích y tế). 
 

Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2016-16241 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 25.5.1; 7.3.2 
(591) Đen, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc - xây 
dựng G.O.D HOME  (VN) 
71/58 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán; 

thủy tinh xây dựng (tấm lát, gạch và ngói thủy tinh). 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa trang thiết bị nội thất các công trình dân dụng và công 
nghiệp như: bàn, ghế, tủ, giường, màn rèm, vách ngăn, ốp lát (trần, tường, sàn); sửa chữa 
hệ thống điện dân dụng, điện lạnh; sửa chữa hệ thống cấp thoát nước các công trình dân 
dụng; lắp đặt trang thiết bị nội thất các công trình các công trình dân dụng và công nghiệp 
như: bàn, ghế, tủ, giường, màn rèm, vách ngăn, ốp lát (trần, tường, sàn); lắp đặt hệ thống 
điện dân dụng, điện công nghiệp; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước các công trình dân 
dụng; lắp đặt hệ thống điện nhẹ: internet, truyền hình cáp; lắp đặt hệ thống âm thanh. 

 

 
(210) 4-2016-16273 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.1; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Solar Esco  
(VN) 
Số A188 khu biệt thự Mỹ Mỹ, đường 
Nguyễn Hoàng, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; bộ xử lý (bộ 

xử lý trung tâm); bảng điều khiển; thiết bị điều khiển (dùng để điều khiển hệ thống máy 
nước nóng năng lượng mặt trời); thiết bị điều chỉnh nhiệt. 

 

Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời; 
bơm nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bình nước nóng cho nhà tắm, bình nước nóng chạy bằng năng lượng 
mặt trời.  

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính dự án đầu tư.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, thiết kế thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng 
gió.  
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(210) 4-2016-16342 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SANOFI PASTEUR   (FR) 

2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, 
France  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Các ứng dụng trên điện thoại di động có thể tải xuống được và phần mềm ứng 

dụng máy vi tính có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin giáo dục và giáo dục cho mọi người trong lĩnh vực sốt xuất 
huyết.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cung cấp thông tin y tế và tư vấn y tế về bệnh sốt xuất huyết 
thông qua nền tảng internet.  

 

 
(210) 4-2016-16383 (220) 03.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Yohu.Buy  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Parkson Paragon, số 3 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cá nhân và chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là: 

sửa rữa mặt, son bôi môi, mặt nạ làm sạch và giữ ẩm mặt (không chứa thuốc), kem dưỡng 
da mặt; kem chống nắng, tinh chất serum dùng cho da mặt. 

 
Nhóm 10: Máy rửa mặt kết hợp mát xa mặt; máy mát xa mặt; máy phun sương cầm tay 
dưỡng ẩm da mặt (cho mục đích chăm sóc sắc đẹp và y tế). 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng điện. 

 

 
(210) 4-2016-16406 (220) 06.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh dương, trắng (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Meliavn   (VN) 
F6/24/3Q ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc (máy gia công gỗ; máy phân bổ, tự động; máy sơn); máy công cụ; 

động cơ, các bộ phận ghép nối và chuyển động máy công nghiệp.  
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(210) 4-2016-16414 (220) 06.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; A25.3.3; A26.11.9 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh lam, đỏ, đen, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trung Trần  
(VN) 
113/11/26/4 đường Tân Chánh Hiệp 33, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang [LED]; tủ điện; kích điện; tụ điện; tăng phô điện. 
 

Nhóm 11: Chao đèn; giá đỡ chao đèn; bóng đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đèn, bóng đèn điện, chao đèn, kích điện, tụ điện, tăng phô điện.  
 

 
(210) 4-2016-16415 (220) 06.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Trần  
(VN) 
113/11/26/4 đường Tân Chánh Hiệp, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang [LED]; tủ điện; kích điện; tụ điện; tăng phô điện.  
 

Nhóm 11: Chao đèn; giá đỡ chao đèn; bóng đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đèn, bóng đèn điện, chao đèn, kích điện, tụ điện, tăng phô điện. 
 

 
(210) 4-2016-16416 (220) 06.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.7.23; A26.1.18 
(591) Xanh lá, xanh dương, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Linh Gia Bảo  (VN) 
35/1 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các hàng thực phẩm và tiêu dùng hàng ngày 
bao gồm các sản phẩm: dầu ăn, gạo, đường, cà phê, bánh kẹo.  
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(210) 4-2016-16434 (220) 06.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.1; 26.1.1 

(591) Nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiệp  (VN) 
204 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt; hạt tiêu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bao gồm: cà phê, cà phê hòa tan, cà phê hạt, hạt tiêu, 

hạt điều, hàng nông sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống (cho nhà hàng tự phục vụ); nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-16447 (220) 06.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim và Kim  
(VN) 
84A- 86 Vành Đai Trong, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo.  

 

Nhóm 32: Các sản phẩm nước uống, nước uống hỗn hợp thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè (trà), ca cao, cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cà phê: rang, xay; gia công chè hòa tan, trà túi lọc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-16549 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu VINA 
AGRICO   (VN) 
141/11/4 Trần Não, khu phố 2, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt mắc-ca đã chế biến; hạt mắc-ca sấy khô; hạt mắc ca (macadamia) rang; 

dầu mắc ca (macadamia). 

 

Nhóm 31: Hạt mắc ca (chưa chế biến). 

 

Nhóm 35: Mua bán: hạt mắc-ca đã chế biến; hạt mắc-ca sấy khô; hạt mắc ca; hạt mắc ca 

(macadamia) rang; dầu mắc ca (macadamia). 
 

 
(210) 4-2016-16559 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Nam 
Việt  (VN) 
28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy/thiết bị ngành may: máy may, máy thêu, máy chần 

bông/gòn tự động, máy may tự động, máy chần thêu tự động. 
 

 
(210) 4-2016-16560 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.17; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Nam 
Việt  (VN) 
28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
 

(511)   Nhóm 07: Máy may, máy thêu; máy chần bông/gòn tự động; máy may tự động; máy chần 

thêu tự động; máy công cụ; máy thiết bị ngành máy. 
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(210) 4-2016-16597 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Cọp Sinh Thái   (VN) 
286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia có cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn; hỗn hợp bia và đồ uống không 

cồn; hỗn hợp bia và nước ép trái cây; hỗn hợp bia và đồ uống trái cây. 
 

(210) 4-2016-16598 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Cọp Sinh Thái   (VN) 
286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia có cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn; hỗn hợp bia và đồ uống không 

cồn; hỗn hợp bia và nước ép trái cây; hỗn hợp bia và đồ uống trái cây. 
 

 
(210) 4-2016-16599 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Cọp Sinh Thái   (VN) 
286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia có cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn; hỗn hợp bia và đồ uống không 

cồn; hỗn hợp bia và nước ép trái cây; hỗn hợp bia và đồ uống trái cây. 
 

 
(210) 4-2016-16662 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH GEMA   (VN) 

78 Nguyễn Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy in phun; mực in dùng cho máy sao chụp; mực dùng 
cho bản in khắc, mực in dạng nhão; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao 
chụp.  
 
Nhóm 07: Máy in phun điện tử dùng trong công nghiệp; thiết bị in phun dùng cho máy in 
điện tử dùng trong công nghiệp; đầu in dùng cho máy in phun điện tử dùng trong công 
nghiệp. 

 
Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy tính; máy in lazer đen 
trắng dùng với máy tính; thiết bị làm khô các bản in ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-16663 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH GEMA  (VN) 

78 Nguyễn Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy in phun; mực in dùng cho máy sao chụp; mực dùng 

cho bản in khắc, mực in dạng nhão; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao 
chụp. 

 
Nhóm 07: Máy in phun điện tử dùng trong công nghiệp; thiết bị in phun dùng cho máy in 
điện tử dùng trong công nghiệp; đầu in dùng cho máy in phun điện tử dùng trong công 
nghiệp. 

 

Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy tính; máy in lazer đen 
trắng dùng với máy tính; thiết bị làm khô các bản in ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-16670 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 30283 11.12.2015 AD 

(531) 26.3.23; A24.15.7 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là, thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc, cụ thể là, hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 
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(210) 4-2016-16673 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) XEROX BUSINESS SERVICES, LLC.  

(US) 

2828 North Haskell Ave, Building 1, 

Floor 9, Dallas, TX 75204, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh) 

trong lĩnh vực sản xuất, bảo hiểm, y tế, vận chuyển, nguồn nhân lực, quy trình thanh toán, 

giao nhận (logistics) và phân phối, tài chính và quản trị, buôn bán, tiếp thị và quản lý quan 

hệ khách hàng; dịch vụ quản lý thông tin kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, bảo hiểm, y 

tế vận chuyển, giáo dục, nguồn nhân lực, quy trình thanh toán, giao nhận (logistics) và 

phân phối, tài chính và quản trị, buôn bán, tiếp thị và quản lý quan hệ khách hàng; quản lý 

kinh doanh của trung tâm điện thoại cho người khác; tiếp thị qua điện thoại; điều hành 

kinh doanh của trung tâm điện thoại tương tác dịch vụ khách hàng; điều hành kinh doanh 

của trung tâm điện thoại và phòng hỗ trợ kỹ thuật hệ thống liên lạc cho người khác.  

 

Nhóm 36: Quản lý tiền trợ cấp, tiền bồi thường, tiền trợ cấp bệnh tật và tiền phúc lợi xã 

hội của nhân công cho người khác; quản lý việc thanh toán bằng điện tử các loại quỹ cho 

người khác cụ thể là cung cấp dịch vụ thanh toán tiền lương, tiền lương hưu, tiền trợ cấp, 

tiền thi hành án, các khoản lệ phí nhà nước thông qua tiền gửi trực tiếp bằng tài khoản 

ngân hàng hoặc thông qua thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính; quản lý hệ thống các tài khoản, 

có thể thanh toán và nhận thanh toán được cho người khác; thu tiền phí và lệ phí sử dụng 

cầu đường và bãi đỗ xe cho người khác; thu tiền phạt vi phạm giao thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục cụ thể là cung cấp xuất bản phẩm, hội thảo, các lớp học, khóa 

học và cuộc hội thảo qua mạng internet liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, khả năng lãnh 

đạo, vấn đề điều hành, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, chính sách công ty, dịch vụ 

tài chính, kế toán và cách sử dụng hệ thống máy tính.  

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ ảnh hóa, quét và số hóa tư liệu cho người khác; cung cấp dịch 

vụ lưu trữ và phục hồi dữ liệu điện tử cho người khác; vận hành và bảo trì hệ thống thông 

tin liên lạc, trung tâm điện thoại được máy tính hóa và phòng hỗ trợ kỹ thuật cho người 

khác; dịch vụ lập trình máy tính cho khách hàng; cung cấp dịch vụ ứng dụng cụ thể là 

cung cấp, cho thuê máy chủ, quản lý, phát triển và bảo trì các ứng dụng, phần mềm, trang 

web và cơ sở dữ liệu cho người khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm máy 

tính trực tuyến không thể tải về được; dịch vụ điều tra thông tin điện tử thông qua mạng 

máy tính toàn cầu cho các luật sư và doanh nghiệp.  

 

Nhóm 45: Giám sát, phân tích và đánh giá tình trạng giao thông và sự vi phạm giao thông 

bằng máy quay kỹ thuật số vì mục đích an toàn giao thông và phát hành giấy phạt vi phạm 

giao thông; dịch vụ hỗ trợ tranh tụng cho các công ty luật, doanh nghiệp và cơ quan nhà 

nước.  
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(210) 4-2016-16681 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bán lẻ Tuệ 
Đức  (VN) 
Số 8/6 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong mục đích y tế), chế phẩm bổ sung vi chất 

dinh dưỡng có chứa các vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-16683 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Két điện tử để cất giữ chìa khóa. 
 

Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; thang cuốn; cửa tự động bao gồm thiết bị cảm ứng phát 
hiện vật thể đang tiến lại gần, thiết bị ghi trước thông số nhận diện cá nhân, thiết bị đọc 
thông số nhận diện cá nhân và thiết bị ghi nhận thông số nhận diện cá nhân. 

 
Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); màn 
hình máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa cho hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều 
khiển từ xa cho hệ thống tiêu thụ năng lượng; thiết bị điều khiển từ xa cho thiết bị chiếu 
sáng; máy đọc thẻ; thiết bị kiểm tra dấu vân tay; nhãn điện tử cho hàng hóa; camera giám 
sát; máy ghi hình; máy ghi hình kỹ thuật số; các thiết bị báo động, cụ thể là: thiết bị báo 
động chống trộm, thiết bị báo cháy, thiết bị cảnh báo sự cố của các trạm biến áp, hệ thống 
điều hòa không khí, hệ thống vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống cháy hệ thống 
an ninh, hệ thống thang máy trong các tòa nhà. 

 

 
(210) 4-2016-16684 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Két điện tử để cất giữ chìa khóa. 
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Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; thang cuốn; cửa tự động bao gồm thiết bị cảm ứng phát 
hiện vật thể đang tiến lại gần, thiết bị ghi trước thông số nhận diện cá nhân, thiết bị đọc 
thông số nhận diện cá nhân và thiết bị ghi nhận thông số nhận diện cá nhân.  

 
Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); màn 
hình máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa cho hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều 
khiển từ xa cho hệ thống tiêu thụ năng lượng; thiết bị điều khiển từ xa cho thiết bị chiếu 
sáng; máy đọc thẻ; thiết bị kiểm tra dấu vân tay; nhãn điện tử cho hàng hóa; camera giám 
sát; máy ghi hình; máy ghi hình kỹ thuật số; các thiết bị báo động, cụ thể là: thiết bị báo 
động chống trộm, thiết bị báo cháy, thiết bị cảnh báo sự cố của các trạm biến áp, hệ thống 
điều hòa không khí, hệ thống vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống cháy hệ thống 
an ninh, hệ thống thang máy trong các tòa nhà; két điện tử để cất giữ chìa khóa; cửa tự 
động bao gồm thiết bị cảm ứng phát hiện vật thể đang tiến lại gần, thiết bị ghi trước thông 
số nhận diện cá nhân, thiết bị đọc thông số nhận diện cá nhân và thiết bị ghi nhận thông 
số nhận diện cá nhân. 

 

 
(210) 4-2016-16685 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Các vật liệu pôlime hóa xốp, cụ thể là dạng polyvinyl rượu dạng gel có thể sản 

xuất dưới dạng hạt mềm để sử dụng như chất mang vi sinh vật (là nhựa nhân tạo dạng gel 
có chức năng vận chuyển sinh học để phục vụ cho việc xử lý nước thải công nghiệp, xử lý 
nước thải dân dụng hoặc xử lý nước thải đô thị); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng 
thô. 

 

 
(210) 4-2016-16703 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; 2.1.1; 1.17.25; A6.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, trắng, vàng nhạt, vàng, hồng tím, 
nâu, hồng, hồng nhạt, đỏ, đen, nâu nhạt 

(731) Hộ kinh doanh rượu sim Bảy 
Gáo   (VN) 
Số 124 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
747 

(210) 4-2016-16704 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; 2.1.1; 1.17.25; A6.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, trắng, vàng, vàng nhạt, hồng tím, 
nâu, hồng nhạt, đen, xám đen, nâu nhạt, 
đỏ 

(731) Hộ kinh doanh rượu sim Bảy 
Gáo    (VN) 
Số 124 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2016-16745 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) PETSMART HOME OFFICE, INC  

(US) 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo và bằng ni lông (chất dẻo) dùng để bao gói các túi nhựa nhỏ 
đựng chất thải của vật nuôi trong nhà. 
 

nhóm18: Quần áo cho vật nuôi trong gia đình; trang phục cho động vật; phụ kiện quần áo 
cho vật nuôi trong gia đình, cụ thể là: nơ bướm đeo trên lông; bít tất ngắn cổ cho vật nuôi 
trong nhà; các sản phẩm cho vật nuôi trong nhà cụ thể là: các thiết bị để giữ vật nuôi trong 
nhà bao gồm dây dắt bằng da, vòng cổ, đai buộc để lồng dây dắt, dây đai để giữ vật nuôi, 
và dây dắy kèm ổ khóa. 

 

Nhóm 20: Thùng cho vật nuôi trong nhà; cũi di động cho vật nuôi trong nhà; bộ đồ 
giường cho vật nuôi trong nhà cụ thể là: giường cho vật nuôi trong nhà, giường di động 
cho vật nuôi trong nhà, tấm lót thùng cho vật nuôi trong nhà, đệm và nệm cho vật nuôi 
trong nhà; cột để gãi dành cho mèo; cột và tấm các tông dạng sóng để gãi dành cho mèo.  

 

Nhóm 21: Bát bằng nhựa, gốm và thép không gỉ để đựng nước và thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; dụng cụ chải lông cho vật nuôi trong nhà cụ thể là: lược, bàn chải và lược chải 
bọ chét; muỗng để múc thức ăn cho vật nuôi trong nhà; lồng cho chim nuôi trong gia 
đình; hộp rơm cho động vật; máng rơm cho động vật; muỗng dùng một lần để xử lý chất 
thải cửa vật nuôi trong nhà; chuồng cho vật nuôi trong gia đình; chuồng cho vật nuôi 
trong gia đình bao gồm: kệ, đường hầm, bánh để chạy, chai nước và đĩa đựng thức ăn; tấm 
lót có sẵn là bộ phận gắn liền của hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; bể cá.  
Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong gia đình; đồ chơi cho chim.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà và món làm thức ăn cho vật nuôi trong nhà; ổ 
rơm cho mèo; thức ăn và món làm thức ăn cho vật nuôi trong nhà cụ thể là: thức ăn cho 
lợn ghi nê, cho chuột nhỏ, cho chuột, cho thỏ, cho chuột đồng, cho chuột nhảy, cho sóc 
sinsin và cho chim; thức ăn cho chim hoang dã.  
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(210) 4-2016-16748 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) PETSMART HOME OFFICE, INC  

(US) 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 
85027 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm cho vật nuôi trong nhà cụ thể là: các dụng cụ để giữ vật nuôi 
trong nhà bao gồm dây dắt bằng da, dây dắt có thể kéo thụt vào, vòng cổ, vòng cổ trượt 
ngang khi quay vòng, đai buộc để lồng dây dắt và nút khóa; phụ kiện của vòng cổ cho vật 
nuôi trong nhà cụ thể là: chuông, mặt dây chuyền và các hạt để trang trí; túi để mang vác 
động vật; quần áo, cụ thể là trang phục cho động vật.  

 

Nhóm 20: Giường cho vật nuôi trong nhà; giường di động cho vật nuôi trong nhà; bộ 
giường ngủ dưới dạng đệm cho vật nuôi trong nhà; giường có thành quây cho vật nuôi 
trong nhà; đồ đạc nội thất cho vật nuôi trong nhà; tấm để gãi dành cho mèo; cột để gãi 
dành cho mèo; nhà để chơi cho vật nuôi trong nhà; tháp để cho mèo trèo; thảm để gãi 
dành cho vật nuôi trong nhà; bệ cho mèo ngồi; bãi chơi cho vật nuôi trong nhà; nắp tự hàn 
kín có thể tái sử dụng cho các hộp chứa thương mại cho thức ăn của vật nuôi trong nhà; . 

 

Nhóm 21: Bát đựng nước và thức ăn cho vật nuôi trong nhà bằng gốm và thép không gỉ; 
muỗng để múc thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ chứa đựng trong gia đình để đựng thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà; nắp tự hàn kín có thể tái sử dụng cho các hộp chứa đựng thức 
ăn của vật nuôi trong nhà; máng rơm cho mèo; máng rơm có nắp đậy cho mèo; bộ dụng 
cụ dọn chất thải cho vật nuôi trong nhà bao gồm: muỗng dùng một lần để xử lý chât thải 
của vật nuôi trong nhà, túi chất dẻo và lớp lót, thiết bị di động phân phối túi bằng chất dẻo 
và lớp lót được bán theo bộ; muỗng dùng một lần để xử lý chất thải của vật nuôi trong 
nhà; thiết bị di động phân phối túi bằng chất dẻo và lớp lót cho mục đích gia dụng; các 
phương tiện hỗ trợ cho việc chải lông vật nuôi trong nhà cụ thể là: găng tay để chải và cái 
cào lông; thiết bị di động phân phối túi bằng chất dẻo và lớp lót cho mục đích thương mại; 
lớp lót hộp rơm bằng chất dẻo là bộ phận gắn liền của hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong 
nhà. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho mèo và món làm thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2016-16800 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 5.13.4; A5.3.15; 5.3.20; 

26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Hợp tác xã Long Phú  (VN) 

Xóm 2, thôn Long Phú, xã Hoà Thạch, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2016-16802 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(300) 30284 11.12.2015 AD 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A26.11.9 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc, cụ thể là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2016-16818 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(300) 1039339 16.03.2016 NZ 

(531) 3.7.21; 26.1.1; 3.7.13 

(591) Trắng, xám, đen 

(731) TUI BEE BALME CO-OPERATIVE 

SOCIETY LIMITED   (NZ) 

c/- Tui Spiritual and Educational Trust 

Wainui Bay 223 McShane Road, RD 1 

Takaka 7138, New Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mỹ phẩm; tinh dầu; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng ẩm 

da; dầu mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm để chăm sóc da; kem 

dưỡng đa năng và kem để xoa bóp, bao gồm cả các sản phẩm có chứa tinh dầu cà các 

thành phần thiên nhiên khác (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); kem bôi 

mặt (mỹ phẩm); sữa dưỡng thể giữ ẩm; kem giữ ẩm; gel giữ ẩm (mỹ phẩm); chế phẩm giữ 

ẩm (mỹ phẩm); dầu dùng cho mỹ phẩm; dầu dùng cho da (mỹ phẩm); sắp dưỡng da (mỹ 

phẩm); son dưỡng môi (mỹ phẩm); dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; dầu  thơm 

dùng sau khi cạo râu; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da. 
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(210) 4-2016-16819 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.1.6; A5.11.2; 25.1.25
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, hồng, nâu, vàng 
(731) HYOLIM AGRICULTURAL 

FARMING ASSOCIATION   (KR) 
155 Pungryusangil, Gunnae-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do , Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Chiết xuất nhân sâm không cồn; chiết xuất hồng sâm không cồn; nước sâm; 

nước hồng sâm; nước có ga chứa hồng sâm; nước hồng sâm cô đặc không chứa cồn; nước 
nhân sâm cô đặc không chứa cồn; nước giải khát tăng cường sức khỏe chứa nhân sâm; 
nước giải khát tăng cường sức khỏe chứa hồng sâm; bột nhân sâm dùng cho đồ uống; bột 
hồng sâm dùng cho đồ uống; nước giải khát không cồn chứa nhân sâm; nước giải khát 
không cồn chứa hồng sâm.  

 

 
(210) 4-2016-16828 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, hồng, nâu, 

vàng 
(731) HYOLIM AGRICULTURAL 

FARMING ASSOCIATION   (KR) 
155 Pungryusangil, Gunnae-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe chủ yếu dựa trên cơ sở nhân sâm; 

thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe chủ yếu dựa trên cơ sở hồng sâm.  
 

(210) 4-2016-16849 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 
Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; tạp chí (định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; giấy; 

phiếu mua hàng; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; vật 

liệu dùng để viết; giấy viết; bìa cứng và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, không bao 

gồm trong các nhóm khác cụ thể là vật phẩm bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp bằng 

bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ bằng 

bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng bìa 

cứng; ảnh chụp (được in). 

 

Nhóm 29: Thịt và thịt đã được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 

còn sống), trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch (cho thực phẩm); 

mứt ướt; trái cây nghiền nhuyễn; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; sữa bột (không 

phải sữa cho trẻ em); kem (sản phẩm sữa); dầu và mỡ để ăn; sữa chua; chất phết lên bánh 

xăng đuých làm từ sữa; quả hạch (đã chế biến); dưa muối; hải sản đã bảo quản và phơi 

khô (trừ cá). 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 

tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; hạt ngũ cốc đã được bảo quản (trừ lạc đã chế biến, đậu Hà Lan 

đã được bảo quản, hạt đậu nành đã bảo quản, đậu đã được bảo quản), mỳ sợi, gạo; bánh 

quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; 

bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu Trung Quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh kếp; 

món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa đông 

lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh put-

đing; bánh nướng; mì ống, mỳ ý (spaghetti), mỳ; mật ong; mật đường; gia vị; xốt cây cải 

ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm 

(xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 

hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 

người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-16852 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(300) 14889059 08.12.2015 EM 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Ti vi (máy thu hình); tấm nền hiển thị dùng cho ti vi; màn hình dùng cho mục 

đích thương mại; màn hình hiển thị của điện thoại di động; điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2016-16853 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GOLDWIN INC.   (JP) 

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả; da động vật, tấm da thuộc; vali (hành lý) và túi du lịch; ô, dù che 

nắng và gậy chống; roi da, bộ yên cương cho động vật và yên cương; ví cầm tay cho phụ 
nữ; ba lô; ba lô du lịch cỡ lớn; ví tiền bỏ túi, túi cầm tay; ví đựng đồ trang điểm [chưa có 
đồ bên trong]; bao để móc chìa khóa [đồ da]; túi đựng đồ thể thao; ô chơi gôn; túi khoác 
vai (túi tote); túi nhỏ để đựng đồ thể thao; túi dành riêng để đựng giày đánh gôn, làm từ 
sợi bông, nylon, polyeste hoặc da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; áo vét; áo gilê; váy; quần dài; áo choàng ngoài, áo sơ mi; 
quần áo ngủ; đồ lót, quần lót; áo lót; quần đùi ống rộng; yếm; áo nịt ngoài; bít tất ngắn 
cổ; tất cao cổ; quần áo bó, khăn quàng cổ, đồ quàng cổ; ống bao cánh tay, thường dùng để 
che nắng hoặc giữ ấm (trang phục); mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; thắt 
lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tấm lót giày; quần áo thể thao; quần áo chơi 
gôn; quần, áo, váy chơi gôn; giày chơi gôn; hộp đựng giày chơi gôn. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; phụ kiện thể thao cho chơi gôn; tấm bọc gậy đánh gôn; túi 
đựng vật dụng đánh gôn [có hoặc không có bánh xe]; găng tay đánh gôn; túi phụ kiện 
chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2016-16854 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.3.5; A26.1.18; 1.15.23; 

26.13.25 
(591) Đen, xám, đỏ 
(731) GOLDWIN INC.   (JP) 

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả; da động vật, tấm da thuộc; vali (hành lý) và túi du lịch; ô, dù che 

nắng và gậy chống; roi da, bộ yên cương cho động vật và yên cương; ví cầm tay cho phụ 
nữ; ba lô; ba lô du lịch cỡ lớn; ví tiền bỏ túi, túi cầm tay; ví đựng đồ trang điểm [chưa có 
đồ bên trong]; bao để móc chìa khóa [đồ da]; túi đựng đồ thể thao; ô chơi gôn; túi khoác 
vai (túi tote); túi nhỏ để đựng đồ thể thao; túi dành riêng để đựng giày đánh gôn, làm từ 
sợi bông, nylon, polyeste hoặc da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; áo vét; áo gilê; váy; quần dài; áo choàng ngoài, áo sơ mi; 
quần áo ngủ; đồ lót, quần lót; áo lót; quần đùi ống rộng; yếm; áo nịt ngoài; bít tất ngắn 
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cổ; tất cao cổ; quần áo bó, khăn quàng cổ, đồ quàng cổ; ống bao cánh tay, thường dùng để 
che nắng hoặc giữ ấm (trang phục); mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; thắt 
lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tấm lót giày; quần áo thể thao; quần áo chơi 
gôn; quần, áo, váy chơi gôn; giày chơi gôn; hộp đựng giày chơi gôn. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; phụ kiện thể thao cho chơi gôn; tấm bọc gậy đánh gôn; túi 
đựng, vật dụng đánh gôn [có hoặc không có bánh xe]; găng tay đánh gôn; túi phụ kiện 
chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2016-16855 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ZOO-PHONICS ASIA PTE. LTD.   (SG) 

2 International Business Park, #01-27, 
The Strategy, Singapore 609930  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giáo dục, thông tin giáo dục, các khóa học đào tạo; dịch 

vụ tổ chức các lớp học bồi dưỡng kiến thức cho trẻ em; tổ chức các chương trình giáo dục 
và phát triển trẻ em trong lĩnh vực âm học, tiếng Anh và toán học; tổ chức các chương 
trình đào tạo, hội thảo, thảo luận và dịch vụ gia sư; dịch vụ trường tư, trường mẫu giáo lớn 
(cho trẻ từ 4-6 tuổi), trường mẫu giáo bé (cho trẻ từ 3-4 tuổi), nhà trẻ mầm non, trung tâm 
giáo dục, học viện, viện giáo dục và các trường đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm cung cấp chỗ ở và đồ ăn trong ngày cho trẻ 
em; dịch vụ nhà trẻ ban ngày.  

 
 

(210) 4-2016-16940 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại điện Hoàn Cầu  
(VN) 
57/3 đường Võ Thị Liễu, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; bình ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán bình lưu điện; mua bán mô tơ cửa cuốn; mua bán phụ kiện cửa cuốn; 
mua bán đèn chiếu sáng điện tử. 
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(210) 4-2016-16960 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.25; 7.3.2; 7.1.24; 7.11.5 
(591) Tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eurasia 
Concept  (VN) 
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Nến dùng để thắp sáng. 
 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa và dĩa. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh; bầu thủy tinh của đèn. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ. 

 
Nhóm 16: Tranh ảnh. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li, túi du lịch. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ), gương, khung ảnh. 

 
Nhóm 21: Hộp bằng thủy tinh, sành, sứ; bát thủy tinh; bộ đồ uống rượu [khay để phục 
vụ]; giá đỡ nến, cây đèn nến; đồ trang trí bằng sứ; lót cốc không bằng giấy và không phải 
là khăn ăn; đĩa; vật dụng trang trí bàn ăn; bình cầu thủy tinh [đồ đựng]; bình thủy tinh [ 
bình đựng cỡ lớn]; cốc nhỏ có chân; bình, hũ đựng; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn, khay đựng bánh; đồ sứ để chứa đựng; bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống [đĩa]; đĩa 
ăn; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; bình, hũ; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất 
nung hoặc thủy tinh; bàn xẻng [dụng cụ nhà bếp]. 

 
Nhóm 24: Vải; khăn tắm (trừ quần áo); chăn; đồ bằng vải dành cho giường; khăn phủ 
giường; khăn trải giường bằng vải lanh; vỏ nệm/vỏ đệm; khăn phủ gối; áo gối/vỏ gối; 
chăn in bằng vải/mềm đắp bằng vải in; mềm bông/chăn bông; khăn mặt bằng vải/khăn 
tắm bằng vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 
 

Nhóm 26: Hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
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(210) 4-2016-16961 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.25; 7.3.2; 7.1.24; 7.11.5 
(591) Tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eurasia 
Concept  (VN) 
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Nến dùng để thắp sáng. 
 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa và dĩa. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh; bầu thủy tinh của đèn. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ. 

 
Nhóm 16: Tranh ảnh. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li, túi du lịch. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ), gương, khung ảnh. 

 
Nhóm 21: Hộp bằng thủy tinh, sành, sứ; bát thủy tinh; bộ đồ uống rượu [khay để phục 
vụ]; giá đỡ nến, cây đèn nến; đồ trang trí bằng sứ; lót cốc không bằng giấy và không phải 
là khăn ăn; đĩa; vật dụng trang trí bàn ăn; bình cầu thủy tinh [đồ đựng]; bình thủy tinh [ 
bình đựng cỡ lớn]; cốc nhỏ có chân; bình, hũ đựng; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn, khay đựng bánh; đồ sứ để chứa đựng; bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống [đĩa]; đĩa 
ăn; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; bình, hũ; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất 
nung hoặc thủy tinh; bàn xẻng [dụng cụ nhà bếp].  

 
Nhóm 24: Vải; khăn tắm (trừ quần áo); chăn; đồ bằng vải dành cho giường; khăn phủ 
giường; khăn trải giường bằng vải lanh; vỏ nệm/vỏ đệm; khăn phủ gối; áo gối/vỏ gối; 
chăn in bằng vải/mềm đắp bằng vải in; mềm bông/chăn bông; khăn mặt bằng vải/khăn 
tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 

 
Nhóm 26: Hoa nhân tạo. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-16967 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Chi nhánh Media Cafe - Công 
ty cổ phần Coneff Việt Nam  
(VN) 
422 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla, ca cao, cà phê; bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn 

(kem lạnh).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; 
căng tin.  

 

 
(210) 4-2016-16985 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Công  (VN) 
Thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Rượu sâm, rượu ngâm thảo dược. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo.  
 

 
(210) 4-2016-17035 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A26.11.12; 1.15.9 
(591) Đen, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hào 

Thịnh Phát  (VN) 
C7B/106BE Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-17036 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A2.5.22; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, da cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hào 

Thịnh Phát  (VN) 
C7B/106BE Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-17045 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.30; 2.5.3 

(731) NICKO JEEP MANUFACTURE SDN 
BHD   (MY) 

Lot 7042, Kawasan Industri Kecil, 

Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, 
Negeri Sembilan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui; kẹo; kẹo que; sô cô la; đồ ăn nhẹ có chứa sô cô la, đồ ăn nhẹ có chứa 

hỗn hợp từ quả hạch, hạt thóc và hoa quả sấy khô (bánh kẹo); chất làm ngọt.  
 

(210) 4-2016-17046 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1 

(731) NICKO JEEP MANUFACTURE SDN 
BHD   (MY) 

Lot 7042, Kawasan Industri Kecil, 

Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, 
Negeri Sembilan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui; kẹo; kẹo que; sô cô la; đồ ăn nhẹ có chứa sô cô la, đồ ăn nhẹ có chứa 

hỗn hợp từ quả hạch, hạt thóc và hoa quả sấy khô (bánh kẹo); chất làm ngọt.  
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(210) 4-2016-17047 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.1 
(731) NICKO JEEP MANUFACTURE SDN 

BHD   (MY) 
Lot 7042, Kawasan Industri Kecil, 
Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, 
Negeri Sembilan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui; kẹo; kẹo que; sô cô la; đồ ăn nhẹ có chứa sô cô la, đồ ăn nhẹ có chứa 

hỗn hợp từ quả hạch, hạt thóc và hoa quả sấy khô (bánh kẹo); chất làm ngọt.  
 

 
(210) 4-2016-17051 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.7.17; A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghiệp thực phẩm Việt 
Vượng  (VN) 
Số 4/6B ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây, rau, củ đông lạnh; quả đã được bảo quản và chế biến; rau được bảo 

quản; mứt; hạt đã chế biến; dừa sấy khô; kim chi [món ăn từ rau củ lên men]; thực phẩm 
làm từ cá; nấm được bảo quản; dưa muối, rau muối. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; món ăn điểm tâm (đồ ăn nhẹ dùng cho bữa phụ như; các 
loại bánh làm từ gạo, bột gạo và bột mỳ); mì sợi dẹt; gạo; đường; bánh kẹo đường; kẹo; 
bánh hấp; hạt tiêu, cam thảo [bánh kẹo], đồ gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-17063 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Con Đường Tốt 
Nhất   (VN) 
Phòng C5T9 tòa nhà 335 đường Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ đồ gỗ mỹ nghệ như hộp 

gỗ,hộp sơn mài, tranh sơn mài, quà tặng sơn mài đồ nội thất như bàn ghế, nội thất văn 
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phòng, văn phòng phẩm như giấy in, bút, kẹp ghi, thiết bị giáo dục như sách vở, đồ dùng 
học tập như máy chiếu, sản phẩm cơ khí, điện dân dụng, buôn bán ô tô, xe máy, thiết bị 
phụ tùng ô tô và xe máy, buôn bán lương thực, thực phẩm, nông sản, quảng cáo thương 
mại, phi thương mại, quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa, quảng cáo qua bưu điện, 
dịch vụ mua bán, trao đổi các loại quà tặng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, xuất 
nhập khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất, văn phòng phẩm thiết bị giáo dục, 
sản phẩm cơ khí, điện dân dụng, ô tô, xe máy, thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, lương thực, 
thực phẩm, nông sản, các loại quà tặng.  

 

 
(210) 4-2016-17065 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và thương mại dịch vụ 
Hiếu Sinh  (VN) 
Số 5, phố Hoàng Ngọc Phách, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm chay làm từ rau, củ, qua như thịt dê chay, nấm hầu thủ, 
sủi cảo chay, pa tê chay, xá xíu chay, há cảo chay, sườn non chay, chà bông chay, cá cơm 
chay, tóp mỡ chay, dưa món chay, lạp xưởng chay, xúc - xích chay, bò viên chay, càng 
cua chay, thịt gà chay, cá viên chay, cá thu chay, cá ngừ chay, gia vị chay, nước sốt chay 
chế biến từ thực vật, chả chay. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện (nhà hàng chay), quán ăn 
uống chay. 

 

 
(210) 4-2016-17066 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và thương mại dịch vụ 
Hiếu Sinh  (VN) 
Số 5, phố Hoàng Ngọc Phách, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm chay làm từ rau, củ, quả như, thịt dê chay, nấm hầu 
thủ, sủi cảo chay, pa tê chay, xá xíu chay, há cảo chay, sườn non chay, chà bông chay, cá 
cơm chay, tóp mỡ chay, dưa món chay, lạp xưởng chay, xúc  xích chay bò viên chay, càng 
cua chay, thịt gà chay, cá viên chay cá thu chay, cá ngừ chay gia vị chay, nước sốt chay 
chế biến từ thực vật, chả chay. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện (nhà hàng chay), quán ăn 
uống chay. 
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(210) 4-2016-17068 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JCF Việt Nam  
(VN) 
Số 9 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-17092 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 3466368 22.12.2015 AR 

  
(731) BELL SPORTS, INC.  (US) 

5550 Scotts Valley Drive, Scotts Valley 
California 95066, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đồ đi ở chân dùng khi đạp xe; giày, cụ thể là giày dùng khi đạp 

xe; quần áo, cụ thể là áo thun ngắn tay, áo sơ mi và quần áo dùng khi tập luyện, cụ thể là 
quần dài thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ hôi, áo sơ mi có mũ trùm đầu, áo sơ mi dùng 
trong huấn luyện, quần đùi dùng trong huấn luyện, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu) và tấm che 
nắng (đồ đội đầu); quần áo dùng khi đạp xe, cụ thể là quần đùi, quần dài, quần độn, quần 
yếm độn, áo nịt len, áo sơ mi mặc khi đạp xe, quần áo bó, quần lót chẽn gối của phụ nữ 
dùng khi đạp xe, quần dài dùng khi đạp xe, áo vét (quần áo), áo gilê, đồ mặc bên trong 
dùng khi đạp xe, bít tất ngắn cổ, bao giầy dùng để bọc giầy khi đạp xe, đồ ủ ấm cánh tay, 
đồ ủ ấm chân, đồ ủ ấm đầu gối; đồ đội đầu, mũ lưỡi trai dùng khi đạp xe, mũ dùng khi 
đạp xe; găng tay, cụ thể là găng tay dùng khi đạp xe. 

 

 
(210) 4-2016-17093 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) BELL SPORTS, INC.  (US) 

5550 Scotts Valley Drive, Scotts Valley 
California 95066, United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho việc chơi thể thao; mũ bảo hiểm dùng khi đạp 

xe; lớp phủ ngoài mũ bảo hiểm dùng khi đạp xe (bộ phận của mũ); mũ bảo hiểm dùng cho 
tất cả các hoạt động mà việc bảo vệ đầu là cần thiết; mũ bảo hiểm có hiệu suất an toàn cao 
dùng cho tất cả các hoạt động mà việc bảo vệ đầu là cần thiết; mũ bảo hiểm dùng khi 
trượt tuyết, trượt ván tuyết, đi xe đạp, trượt băng và trượt patin; mũ bảo hiểm dùng khi đi 
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xe gắn máy; mũ bảo hiểm dùng cho người điều khiển ô tô và xe mô tô; phụ kiện của mũ 
bảo hiểm, cụ thể là thiết bị kiểm soát mồ hôi, tấm chắn bảo vệ mặt, tấm che nắng, kính 
râm và kính bảo hộ; kính râm; kính bảo hộ; cơ cấu giữ để cải tiến độ phù hợp của mũ bảo 
hiểm (bộ phận của mũ bảo hiểm); cơ cấu nhằm cải thiện khả năng điều chỉnh của mũ bảo 
hiểm; mũ bảo hiểm và cơ cấu an toàn và cơ cấu thắt nhằm nâng cao sự phù hợp và thích 
ứng của phần đầu mũ bảo hiểm khi đạp xe; thiết bị bảo vệ phần đầu; thiết bị âm thanh 
được sử dụng trong việc kết nối với mũ bảo hiểm, cụ thể là thiết bị truyền phát và tiếp 
nhận giọng nói, âm nhạc và các âm thanh khác trong khi đội mũ bảo hiểm, cụ thể là loa 
và micrô được thả hoặc chụp bên ngoài tai của mũ bảo hiểm; công tơ mét của xe đạp, thiết 
bị đo lường và máy tính; thiết bị kiểm tra tốc độ và khoảng cách dùng trong hoạt động 
giải trí và thể thao.  

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đồ đi ở chân dùng khi đạp xe; giày, cụ thể là giày dùng khi đạp 
xe; quần áo, cụ thể là áo thun ngắn tay, áo sơ mi và quần áo dùng khi tập luyện, cụ thể là 
quần dài thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ hôi, áo sơ mi có mũ trùm đầu, áo sơ mi dùng 
trong huấn luyện, quần đùi dùng trong huấn luyện, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu) và tấm che 
nắng (đồ đội đầu); quần áo dùng khi đạp xe, cụ thể là quần đùi, quần dài, quần độn, quần 
yếm độn, áo nịt len, áo sơ mi mặc khi đạp xe, quần áo bó, quần lót chẽn gối của phụ nữ 
dùng khi đạp xe, quần dài dùng khi đạp xe, áo vét (quần áo), áo gilê, đồ mặc bên trong 
dùng khi đạp xe, bít tất ngắn cổ, bao giầy dùng để bọc giầy khi đạp xe, đồ ủ ấm cánh tay, 
đồ ủ ấm chân, đồ ủ ấm đầu gối; đồ đội đầu, mũ lưỡi trai dùng khi đạp xe, mũ dùng khi 
đạp xe; găng tay, cụ thể là găng tay dùng khi đạp xe và găng tay bảo vệ (trang phục), dải 
bằng vải thấm nước quấn quanh đầu và cổ tay áo (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-17094 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 014920301 17.12.2015 EM 

(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) BELL SPORTS, INC.   (US) 

5550 Scotts Valley Drive, Scotts Valley 
California 95066, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho việc chơi thể thao; mũ bảo hiểm dùng khi đạp 
xe; lớp phủ ngoài mũ bảo hiểm dùng khi đạp xe (bộ phận của mũ); mũ bảo hiểm dùng cho 
tất cả các hoạt động mà việc bảo vệ đầu là cần thiết; mũ bảo hiểm có hiệu suất an toàn cao 
dùng cho tất cả các hoạt động mà việc bảo vệ đầu là cần thiết; mũ bảo hiểm dùng khi 
trượt tuyết, trượt ván tuyết, đi xe đạp, trượt băng và trượt patin; mũ bảo hiểm dùng khi đi 
xe gắn máy; mũ bảo hiểm dùng cho người điều khiển ô tô và xe mô tô; phụ kiện của mũ 
bảo hiểm, cụ thể là thiết bị kiểm soát mồ hôi, tấm chắn bảo vệ mặt, tấm che nắng, kính 
râm và kính bảo hộ; kính râm; kính bảo hộ; cơ cấu giữ để cải tiến độ phù hợp của mũ bảo 
hiểm (bộ phận của mũ bảo hiểm); cơ cấu nhằm cải thiện khả năng điều chỉnh của mũ bảo 
hiểm; mũ bảo hiểm và cơ cấu an toàn và cơ cấu thắt nhằm nâng cao sự phù hợp và thích 
ứng của phần đầu mũ bảo hiểm khi đạp xe; thiết bị bảo vệ phần đầu; thiết bị âm thanh 
được sử dụng trong việc kết nối với mũ bảo hiểm, cụ thể là thiết bị truyền phát và tiếp 
nhận giọng nói, âm nhạc và các âm thanh khác trong khi đội mũ bảo hiểm, cụ thể là loa 
và micrô được thả hoặc chụp bên ngoài tai của mũ bảo hiểm; công tơ mét của xe đạp, thiết 
bị đo lường và máy tính; thiết bị kiểm tra tốc độ và khoảng cách dùng trong hoạt động 
giải trí và thể thao.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
762 

Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đồ đi ở chân dùng khi đạp xe; giày, cụ thể là giày dùng khi đạp 
xe; quần áo, cụ thể là áo thun ngắn tay, áo sơ mi và quần áo dùng khi tập luyện, cụ thể là 
quần dài thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ hôi, áo sơ mi có mũ trùm đầu, áo sơ mi dùng 
trong huấn luyện, quần đùi dùng trong huấn luyện, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu) và tấm che 
nắng (đồ đội đầu); quần áo dùng khi đạp xe, cụ thể là quần đùi, quần dài, quần độn, quần 
yếm độn, áo nịt len, áo sơ mi mặc khi đạp xe, quần áo bó, quần lót chẽn gối của phụ nữ 
dùng khi đạp xe, quần dài dùng khi đạp xe, áo vét (quần áo), áo gilê, đồ mặc bên trong 
dùng khi đạp xe, bít tất ngắn cổ, bao giầy dùng để bọc giầy khi đạp xe, đồ ủ ấm cánh tay, 
đồ ủ ấm chân, đồ ủ ấm đầu gối; đồ đội đầu, mũ lưỡi trai dùng khi đạp xe, mũ dùng khi 
đạp xe; găng tay, cụ thể là găng tay dùng khi đạp xe và găng tay bảo vệ (trang phục), dải 
bằng vải thấm nước quấn quanh đầu và cổ tay áo (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-17097 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.5; 24.1.1; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thái Sơn Bic  (VN) 
02/14 ngõ 74, tổ 32 phố Lý Thường Kiệt, 
phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo khăn, móc treo áo bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Nắp bồn cầu đóng, mở êm; nắp bồn cầu phổ thông; bộ xả hai chế độ tiết kiệm 
nước; bộ xả gạt; bộ xả chậu rửa; vòi sen tắm; bồn tắm; bình nóng lạnh; dây cấp nước; vòi 
rửa; vòi xịt; chặn rác hố ga. 

 

Nhóm 20: Móc treo khăn, móc treo áo không bằng kim loại; gương soi; giá gương. 
 

Nhóm 21: Giá để hộp giấy vệ sinh; giá đựng dầu gội. 
 

 
(210) 4-2016-17143 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.2; 26.3.23; 26.3.4; 25.5.3 
(591) Xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Bích Hậu   (VN) 
353 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: quần áo.  
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(210) 4-2016-17157 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; A25.1.10 

(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH LONG HUEI   (VN) 
Số 23, đường ĐT 743, khu công nghiệp 

Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ; kính bảo vệ mắt; chụp bảo hộ đầu; găng tay bảo hộ; 

linh kiện, phụ tùng mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2016-17166 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Sơn  (VN) 
Tổ 9, xã Phương Độ, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-17204 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Da cam 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Takara - Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, toà nhà Indochina Riverside 

Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 

I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý chi phí dự án, lập dự toán các loại công trình xây dựng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình vệ 

sinh.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình, công trình vệ sinh; thiết kế nội thất; thiết kế và 

thẩm tra hồ sơ thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp, kiến trúc công trình 

dân dụng - công nghiệp; thẩm tra dự toán các loại công trình xây dựng.  
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(210) 4-2016-17251 (220) 13.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Nâu, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống điện 
NTT   (VN) 
Số 97 Nguyễn An Ninh, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn.  

 

 
(210) 4-2016-17324 (220) 13.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

(210) 4-2016-17402 (220) 13.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.6 
(731) SHENZHEN COOCAA NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 1502, Block A, Skyworth 
Building, Shennan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc (cụ thể máy xử lý chất dẻo) và máy công cụ; máy ép trái cây chạy 

bằng điện; máy xay thịt chạy bằng điện; máy xử lý đồ ăn chạy bằng điện; dụng cụ mở đồ 
hộp bằng điện; máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa bằng điện; máy phun; máy hút 
bụi chân không; máy bơm tuần hoàn (máy bơm chân không); máy nén (máy móc); máy 
xử lý rác bằng điện; máy xén cỏ chạy bằng điện; máy giặt áp lực cao; động cơ máy may; 
máy gia công laser (máy công cụ dùng trong gia công cắt gọt kim loại bằng tia laser); 
chổi vận hành bằng điện (bộ phận của máy); máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn (bằng 
điện); máy móc dùng cho nhà bếp, chạy bằng điện; máy trộn. 
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(210) 4-2016-17448 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.1.1; 26.5.1 

(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng công ty Thái Sơn  (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; thiết bị viễn thông; phần mềm quản lý; phần mềm thuế; phần mềm 

hải quan. 

 

Nhóm 38: Viễn thông.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu có liên quan đến chúng.  
 

 
(210) 4-2016-17480 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Sixon  (VN) 
Phòng A.602, tòa nhà Indochina, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2016-17481 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Sixon   (VN) 
Phòng A.602, tòa nhà Indochina, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2016-17482 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Sixon  (VN) 

Phòng A.602, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại. 

 
 

(210) 4-2016-17501 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 18.3.21 
(731) CATHAY PACIFIC AIRWAYS 

LIMITED   (HK) 
8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 
Scenic Road, Hong Kong International 
Airport, Lantau, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí giải trí trên chuyến bay; xuất bản phẩm chứa các thông tin liên quan tới 
du lịch và giải trí; ấn phẩm, catalo dùng để mua bán hàng hóa; bản tin; tạp chí xuất bản 
định kỳ; sách mỏng; tập san; sách bìa mỏng; sách; catalo; tờ truyền đơn; cuốn sách nhỏ; 
sổ tay hướng dẫn; bản đồ đường bay và ấn phẩm quảng cáo, luôn được cung cấp trừ sách 
hướng dẫn, sách hướng dẫn du lịch trên đất liền và các bản đồ khác không phải bản đồ 
đường bay; ảnh chụp (được in); túi giấy; túi làm bằng chất dẻo; áp phích quảng cáo; thiệp 
chúc mừng; lịch; thẻ thông báo (văn phòng phẩm); thẻ; giấy dính (văn phòng phẩm); thẻ 
hành lý bằng giấy; bưu thiếp; thẻ thành viên bằng giấy; biểu thời gian in sẵn; sách hướng 
dẫn (ấn phẩm); ví giấy; bìa cứng đã gập bằng giấy, thiệp giáng sinh; thiệp chúc mừng năm 
mới; phong bao lì xì; bút (đồ dùng văn phòng); bút chì; bộ phân phối băng dính (đồ dùng 
văn phòng); bìa cứng đã được gập làm bằng chất dẻo và tệp tài liệu làm bằng chất dẻo; sổ 
nhật ký; giấy ghi chú; phong bì (văn phòng phẩm); giấy viết; tấm lót đồ uống bia bằng 
giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy bao gói; mẫu tờ khai, in sẵn; giấy chứng nhận; thẻ gắn vào 
hành lý; vật dụng đựng danh thiếp bằng giấy hoặc bìa cứng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ khuếch trương dưới dạng tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát 
chương trình tiền thưởng và chương trình ưu đãi và chương trình lòng trung thành cho 
khách hàng; dịch vụ khuếch trương vận tải, du lịch và hàng không; dịch vụ tư vấn và cung 
cấp thông tin khuếch trương cho các thành viên và người đăng ký của chương trình phần 
thưởng du lịch và chương trình ưu đãi lòng trung thành; dịch vụ khuếch trương được cung 
cấp bởi hãng hàng không dưới dạng chương trình tiền thưởng và chuyến bay thường 
xuyên cho lữ khách bay thường xuyên, bao gồm cả quyền hội viên, chương trình công 
nhận khách hàng trung thành, thành viên câu lạc bộ và cung cấp quyền và lợi ích có liên 
quan đến vận tải và du lịch; dịch vụ chương trình ưu đãi cho người sử dụng thường xuyên 
và chương trình khuyến mại cho khách hàng trung thành; quản lý, tổ chức, hoạt động và 
giám sát chương trình khuyến mại hoặc chương trình ưu đãi hoặc chương trình lòng trung 
thành cho khách hàng.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; sắp xếp các chuyến đi; dịch vụ vận tải bằng đường không; dịch 
vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch để sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ kỳ nghỉ trọn 
gói; cung cấp thông tin du lịch; dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng 
đường không; vận chuyển và phân phát hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe cộ và thuê tàu; 
cung cấp các chuyến du lịch miễn phí và giảm giá; dịch vụ cung cấp thông tin về các 
chuyến đi; dịch vụ cung cấp thông tin về chuyến bay liên quan tới đi lại và vận tải; sắp 
xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ đi du lịch bằng đường không, đường sắt, đường 
biển, và cho thuê xe ô tô; dịch vụ xếp hàng vào kho; vận chuyển hành lý, hàng hóa và 
hành khách đến và đi từ sân bay; dịch vụ du lịch và dịch vụ vận tải được cung cấp bởi các 
hãng hàng không dưới dạng chương trình tiền thưởng và chuyến bay thường xuyên cho lữ 
khách bay thường xuyên, bao gồm cả ưu tiên lên máy bay, ưu tiên đăng ký đi máy bay 
(check-in), dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và cung cấp 
thông tin liên quan đến vận tải và du lịch được cung cấp bằng các phương tiện thông tin 
liên lạc và điện tử tới khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ du lịch và nâng cấp du lịch.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, quầy bán rượu, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, phòng chờ (ở khách sạn), dịch vụ 
nhà hàng ăn tự chọn và tự phục vụ; dịch vụ chăm sóc trẻ em; dịch vụ phục vụ đồ ăn uống 
(dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quầy rượu); dịch vụ phục vụ thực phẩm và đồ 
uống tại phòng chờ sân bay (dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quầy rượu); dịch 
vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt phòng khách sạn và nơi ăn chốn ở trong kỳ nghỉ; sắp xếp 
nơi ăn chốn ở trong kỳ nghỉ; dịch vụ đặt phòng và cung cấp thông tin liên quan đến khách 
sạn; tất cả các dịch vụ trên đều dành cho các thành viên của câu lạc bộ bay thường xuyên 
và/hoặc hành khách hạng thương gia và/hoặc hành khách hạng nhất của hãng hàng không 
Cathay Pacific Airways Limited. 

 

 
(210) 4-2016-17506 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Tư 
vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang  (VN) 
Số 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn đấu thầu công trình xây dựng; 
quản lý dự án xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; quảng cáo (bất động sản); tư vấn đấu 
giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ: quản lý sàn giao dịch bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê 
bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn định giá bất động sản; dịch vụ: lập dự án đầu 
tư.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ: khai thác cát xây dựng; khai thác sỏi đá; đổ bê tông (xây dựng), thi 
công trang trí nội ngoại thất; xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp. 
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Nhóm 42: Lập dự án đánh giá tác động môi trường; thiết kế kiến trúc quy hoạch, thiết kế 
công trình dân dụng và công nghiệp; thăm dò, điều tra khảo sát địa chất; thiết kế công 
trình thủy lợi; dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học, bê tông kết cấu.  

 

 
(210) 4-2016-17518 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thuế - 
dịch vụ kế toán Luật Nguyễn  
(VN) 
Số 1 Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; dịch vụ kế toán; cung ứng lao động tạm thời; tư vấn quản lý doanh 

nghiệp.   
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.   
 

 
(210) 4-2016-17519 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thuế - 
dịch vụ kế toán Luật Nguyễn  
(VN) 
Số 1 Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; dịch vụ kế toán; cung ứng lao động tạm thời; tư vấn quản lý doanh 

nghiệp.   
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.   
 

 
(210) 4-2016-17579 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) CELL MARQUE CORPORATION  

(US) 
6600 Sierra College Boulevard, Rocklin, 
California 95677, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; chất phản ứng hóa học (thuốc thử), không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-17588 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) KOREA GINSENG CORP.   (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhân sâm và hồng sâm đã chế biến; nhân sâm và hồng sâm đông lạnh; nhân 

sâm và hồng sâm đã hấp chín; thực phẩm hỗ trợ sức khỏe có chứa chủ yếu nhân sâm và 
hồng sâm, ở dạng lỏng hoặc dạng thạch, đã được nấu chín, đóng hộp hoặc đóng chai; thực 
phẩm dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe có chứa chủ yếu nhân sâm và hồng sâm không dùng 
cho mục đích y tế, ở dạng lỏng hoặc dạng thạch, đã được nấu chín, đóng hộp hoặc đóng 
chai.  

 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất từ thịt; rau và trái cây 
đã được nấu chín, sấy khô, đông lạnh và bảo quản; thạch thuộc nhóm này, mứt ướt, mứt 
quả nghiền; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; trái cây và rau đóng hộp; 
thức ăn đã chế biến sẵn có thành phần chủ yếu là trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-17604 (220) 14.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 87/051,255 26.05.2016 US 

(531) 1.5.1; 4.1.3; 1.15.3 
(731) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY 

II, L.P.  (US) 
645 East Plumb Lane, Reno, NEVADA 
89502, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống điện tử (ống phóng điện tử); hệ thống loa.  
 

 
(210) 4-2016-17647 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật 
liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
diệt cỏ. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-17653 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.3; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, ghi 
(731) Đào Đình Thung   (VN) 

Thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa dùng cho máy.  

 

 
(210) 4-2016-17678 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn SANZO Việt 
Nam  (VN) 
377 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy, dạng thô chưa xử lý; chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ 

sơn; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; dung môi dùng cho sơn/sơn 
dÇu/vecni. 

 
Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn chống lửa; lớp phủ cho gỗ (sơn). 

 
Nhóm 19: Bột trét tường; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; lớp phủ mặt ngoài, không bằng kim 
loại, cho các công trình xây dựng; vữa dùng cho xây dựng; vữa; xi măng amiăng (vật liệu 
xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, ximăng và nước).  
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(210) 4-2016-17757 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A24.17.6; A15.9.16; 26.13.25; A14.3.13

(591) Xanh lá, xanh dương, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH Sheng Chang  
(VN) 
Lô I-1A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 

2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu bình ắc quy.  
 

 
(210) 4-2016-17759 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 7.3.11; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản TRUELAND  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản (sàn giao dịch bất 

động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, tư vấn bất 

động sản).  
 

 
(210) 4-2016-17790 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) ZENG MING   (CN) 

No.12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 

Town, Zengcheng City, Guangdong, 

China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Mui xe đẩy trẻ em; xe đẩy trẻ em; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; tấm 

phủ xe đẩy trẻ em; màn chống muỗi dùng cho xe đẩy trẻ em; xe đẩy.  
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(210) 4-2016-17791 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) ZENG MING   (CN) 

No.12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 
Town, Zengcheng City, Guangdong, 
China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2016-17794 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1 
(731) GRANITE GEAR, LLC.  (US) 

950 Technology Way, Suite 120 
Libertyville ILLINOIS 60048, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô thể thao; ba lô; túi vải đựng đồ thể dục; túi đeo vai; túi thể thao chống 

thấm nước; túi đưa thư (túi hình chữ nhật đeo chéo vai); túi du lịch; ba lô vải; túi đi chợ; 
ba lô cỡ lớn; túi xách đa năng; ba lô để mang bình đựng nước cụ thể là bộ bình đựng nước 
cá nhân gồm có một bình đựng nước, một ống hút, vòi rót và hộp đựng; va li đựng đồ để 
đi chơi qua đêm; va li (hành lý); ba lô dùng đựng đồ cho những chuyến đi trong ngày; túi 
bọc ngoài ba lô; cặp đựng tài liệu; túi đựng đồ phụ kiện cụ thể là túi để đựng bản đồ và 
các vật dụng các nhân; ví tiền; ba lô leo núi; túi đựng đồ; ba lô có lớp túi lót ở bên trong; 
túi lót bảo vệ bên trong dùng cho ba lô và va li; túi để chèn vào trong va li cụ thể là túi 
đựng đồ dạng hình hộp; túi đựng tiền cụ thể là túi đựng tiền gắn vào ba lô, túi đựng tiền 
gắn vào túi đeo vai, túi đựng tiền có khóa kéo và túi đựng tiền gắn ở thắt lưng; dây đai 
chuyên dụng dùng cho ba lô; dây đeo dùng cho ba lô. 

 
Nhóm 21: Túi cách nhiệt dùng cho chai lọ. 

 

 
(210) 4-2016-17804 (220) 15.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SWAROVSKI 

AKTIENGESELLSCHAFT   (LI) 
Droschistrasse 15, 9495 Triesen, 
Liechtenstein  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 14: Các sản phẩm bằng kim loại quý hoặc được tráng/phủ bằng kim loại quý 
(không nằm trong các nhóm khác), cụ thể là huy hiệu, hộp, tượng bán thân, tượng nhỏ, đồ 
trang trí cho mũ, đồ trang trí giày, tượng, dây (đồ trang sức), tác phẩm nghệ thuật, đồ 
trang trí cho cá nhân (đồ trang trí), ghim cài ca vát, đồ nữ trang rẻ tiền, móc/giá đeo chìa 
khóa; đồ trang sức, đồ trang sức tự nhiên và đồ trang sức làm từ hạt nhân tạo, đá quý, đồ 
trang trí (đồ trang sức), chuỗi hạt trang sức, hoa tai, vòng đeo tay trang sức, nhẫn (đồ 
trang sức), trâm gài đầu trang sức, vòng đeo tay trang sức, đồ nữ trang nhỏ (đồ trang sức), 
mặt dây chuyền trang sức, dây chuyền bằng kim loại quý, hộp trang trí nhỏ (bằng vàng 
hoặc bạc) có lồng ảnh, vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền hoặc dây đeo đồng hồ], 
khuy măng sét, đồ trang sức nhỏ làm bằng thủy tinh, đá quý tự nhiên hoặc nhân tạo, nhựa, 
kim loại quý hoặc kim loại thường cho mục đích cá nhân, đồng hồ đeo tay và đồng hồ 
treo tường và các bộ phận của chúng, đá quý tự nhiên và nhân tạo các loại cho mọi mục 
đích, đá quý, cụ thể là đá quý và đá quý thể thủy tinh, đá trang sức từ thủy tinh được mài 
mặt/vát cạnh.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ trang sức theo yêu cầu cho bên thứ ba, dịch vụ gia công đá 
quý tự nhiên, đá quý giả và nhân tạo theo yêu cầu cho bên thứ ba, dịch vụ cắt đá quý tự 
nhiên, đá quý giả và nhân tạo, dịch vụ chỉnh sửa đá quý tự nhiên, đá quý giả và nhân tạo 
trong đồ trang sức; tất cả thuộc nhóm 40.  

 

 
(210) 4-2016-17842 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Nguyễn Chi Cường  (VN) 

Xóm 5, thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bàn đạp xe đạp; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp, yên xe đạp; xích xe 

đạp. 
 

 
(210) 4-2016-17882 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; 5.7.3; 9.1.10; 3.7.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Hùng Tiến  
(VN) 
Số 67A, đường Trần Hưng Đạo, khối 11, 
phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-17891 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kết nối METTA   (VN) 
Số 212, đường Lê Trọng Tấn, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Cụ thể là: đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; gạo; bột và sản 

phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người. 
 

 
(210) 4-2016-17896 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.16; 6.1.2; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ tươi, đỏ, 

vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở trà Vạn Hương   (VN) 
42 quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-17949 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A17.1.2; A17.1.3 

(591) Đen, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Anh 

Chính  (VN) 
Tổ 4, phường Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, mua bán các 

sản phẩm gồm: đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, mặt kính đồng hồ, kính 
đeo mắt, gọng kính đeo mắt, kính thời trang, máy tính bỏ túi.  
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(210) 4-2016-17960 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bia Thanh Hoa  (VN) 
Lô 17, đường Tuyến III, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2016-17961 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.3; 26.1.2; 26.1.10 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, tím, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Hột Gà   (VN) 
60/70 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quần áo, đồ dùng gia dụng cho bà mẹ và trẻ em (bao gồm: mũ (nón), 

tất (vớ), trang phục cho bà mẹ và trẻ em).  
 

 
(210) 4-2016-17981 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 8.1.25; 26.1.2; A26.1.18 

(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

177, 9th Floor, Rajawongse Road, 

Chakrawad Sub-district, 

Samphanthawong District, Bangkok 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
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(210) 4-2016-17982 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.15.15; A8.1.14 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-17983 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.15.15; A26.11.12 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-17984 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; A26.11.12; A8.1.16 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2016-17985 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.15.15; A8.1.16 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-17986 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.15.15 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-17988 (220) 16.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12; A8.1.16; 1.15.23 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
778 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2016-18043 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Vũ Văn Giang  (VN) 

Thôn Hồng Thắng, xã Yên Mạc, huyện 
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; lá cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa 

cuốn; trục cửa cuốn bằng kim loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn.  
 

 
(210) 4-2016-18070 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.1.10; 5.7.10; 26.1.6; 24.5.20; 24.5.7
(591) Vàng, đỏ, nâu đen, xanh 
(731) Công ty CP XNK thương mại 

và dịch vụ KALINKA   (VN) 
Phòng 2, B20 TT Ngọc Khánh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu.  

 

 
(210) 4-2016-18074 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOTON THREAD 
INDUSTRY Việt Nam  (VN) 
Lô số 1-HB13, đường số 5, KCN Xuyên 

¸, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2016-18109 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.1.5 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Phạm Lê Tuấn Nghĩa  (VN) 

12/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; cà phê; cơm cháy.  
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; đồ uống có ga; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Siêu thị kinh doanh thực phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2016-18135 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A18.3.5; 18.3.2; 26.1.1 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) WUCHUAN HONHAI FISHING 

ROPE&NET MANUFACTURING 
CO.,LTD.   (CN) 
South of G325, Shanjihua Town, 
Dashanjiang Industry Park Wuchuan 
City, Guangdong, CHINA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 22: Dây chão, không bằng kim loại; lều (mang đi được); lưới đánh cá; vải dầu; túi 
[bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; bẫy (lưới).  

 

 
(210) 4-2016-18136 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1; A18.5.3; 18.5.10 
(731) DONGXING FOKODA TRADING 

CO.,LTD.   (CN) 
No.1717, Building 17, Fronter-trade 
Zone 18 industrial road, Dongxing City, 
CHINA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 22: Dây chão, không bằng kim loại; lều (mang đi được); lưới đánh cá; vải dầu; túi 
[bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; bẫy (lưới).  

 

 
(210) 4-2016-18165 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng, xanh lá cây 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  

(LI) 
Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và chất khác để giặt, chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, nước thơm sức tóc; chế phẩm đánh 
răng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích trang điểm; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm 
vệ sinh thân thể); chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ 
(mỹ phẩm); mặt nạ làm sạch; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm sạch mặt; tẩy da chết 
mặt; kem dưỡng da (mỹ phẩm); nước thơm dưỡng da (mỹ phẩm); nước thơm dưỡng ẩm 
(mỹ phẩm); gel làm sạch; kem mắt; nước dưỡng mắt; đồ trang điểm; son dưỡng môi; đầu 
gội đầu; dầu xả; sản phẩm chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm cạo râu và nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; sáp thơm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy trang, khăn 
giấy được tẩm nước thơm, mỹ phẩm; kem, nước thơm, kem giữ ẩm, nước hoa hồng và 
nước xịt khoáng dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; xà phòng khử trùng; xà 
phòng chống đổ mồ hôi chế phẩm trang điểm; son môi; chất làm bóng môi; chế phẩm 
chăm sóc môi không chứa thuốc; chất lỏng làm rụng lông; chế phẩm làm rụng lông; thuốc 
nhuộm râu, sáp dùng râu, ria; thuốc nhuộm tóc; màu nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế 
phẩm cố định uốn sóng tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế phẩm xử lý 
tóc; chế phẩm chăm sóc móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; móng giả; 
hương liệu (tinh dầu), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; gel từ dầu mỏ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm rám nắng và nước hoa 
hồng; kem chống nắng; phấn rôm; chất làm bóng răng, nước vệ sinh miệng không chứa 
thuốc; kem đánh răng; chất làm mát hơi thở; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích 
y tế; muối tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm tẩy 
da chết và làm bóng da toàn thân. 

 
 

(210) 4-2016-18216 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 201532630 21.12.2015 AZ 

(531) 26.2.7; 7.5.10; 7.3.2 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
781 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; xì gà loại nhỏ hở hai đầu; thuốc lá cho người sử dụng tự 
cuốn; thuốc lá để hút tẩu; các sản phẩm thuốc lá khác và hộp đựng, bình dùng để chứa các 
sản phẩm thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-18233 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh quy; bánh quy tròn; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh nướng và bánh 

kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-18234 (220) 17.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh quy; bánh quy tròn; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh nướng và bánh 

kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-18304 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 7.11.10 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Đỗ Văn Thạch  (VN) 

199/4 đường Tết Mậu Thân, phường 4, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng của xe đạp; phụ tùng của xe đạp điện.  
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(210) 4-2016-18305 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SPORTSLAND  
(VN) 
128 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Tạ tập thể dục; dụng cụ tập thể hình; thanh đòn tập thể hình; máy tập thể hình; 

thiết bị tập luyện thể hình; dụng cụ thiết bị tập luyện yoga - aerobic.  

 

Nhóm 41: Huấn luyện viên thể hình; giáo viên yoga - aerobic; huấn luyện sức khỏe; cung 

cấp tiện nghi thể thao.  
 

 
(210) 4-2016-18312 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH  

(CH) 

Im Tiergarten 7, Zurich, Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 

nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-18318 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; 20.7.1; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Tháng Tám  (VN) 
Số 121 Đặng Văn Ngữ, phường Phương 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; học viện [giáo dục]; dịch vụ hướng 

dẫn, giảng dạy; thông tin giáo dục.  
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(210) 4-2016-18330 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) UPL LIMITED   (IN) 

Upl House, 610 B/2, Bandra Village, Off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai -400051, INDIA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 

đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 
dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 
quản hoa; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; phospho.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sậu; chất diệt nấm, chất diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 
cỏ dại và sâu bọ gây hại.  

 

 
(210) 4-2016-18351 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Đen, da cam 

(540) 

  

(731) CTCI CORPORATION   (TW) 
No. 89, Sec. 6, Zhong Shan N. Road, 
Taipei 11155, Taiwan  

 
(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại; hầm ủ bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng 

kim loại cho nhiên liệu lỏng, đồ chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; 
đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; đồ chứa axit bằng kim loại; 
thùng bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; ống máng bằng kim loại; nắp đậy bằng kim loại cho đồ chứa đựng, ống dẫn bằng 
kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, vật liệu xây dựng chịu lửa bằng 
kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ 
đọc]; đĩa, công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm 
có thể tải xuống được] ; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị để xử lý 
dữ liệu; máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; phần cứng máy vi tính; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải xuống; dụng cụ đo đạc  

 
Nhóm 11: Nồi hơi (không phải bộ phận của máy); bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của 
máy móc], hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống xử lý nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt 
nhân; thiết bị làm lạnh không khí; nồi hơi cấp nhiệt; hệ thống làm sạch nước, hệ thống 
làm lạnh nước; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; thiết bị lọc khí gaz, lò thiêu, thiết bị 
và máy móc để làm sạch nước; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị 
làm mềm nước; lò phản ứng hạt nhân; bộ ngưng tụ khí đốt, không phải bộ phận của máy.  
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Nhóm 35: Điều tra thương mại; phân tích giá thành; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ 
thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ đấu giá cố phiếu; 
dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
đại lý xuất nhập khẩu dụng cụ đo; đại lý xuất nhập khẩu thiết bị cơ khí và các vật liệu liên 
quan đến cơ khí; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ đo, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
thiết bị cơ khí và các vật liệu liên quan đển cơ khí; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ phần 
mềm máy tính: dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ phần cứng máy tính; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ phụ kiện máy tính; bán buôn và bán lẻ sản phẩm hóa học; dịch vụ trung gian 
thương mại; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm vệ sinh.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ xây dựng tòa nhà; xây dựng dưới nước; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ hàn chì; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; sửa chữa và làm sạch nồi hơi. náp đặt và sửa chữa thang máy; sửa 
chữa đường dây điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; phá dỡ các công trình xây 
dựng; chống gỉ; dịch vụ chống âm [xây dựng]; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; lắp 
đặt và sửa chữa lò đốt; thông tin về xây dựng; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; sửa 
chữa dưới nước.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ truyền thư điện tử; truyền phát thư điện tử; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.  

 

Nhóm 39: Dẫn nước, cung cấp nước; phân phối điện; phân phối năng lượng; vận tải; vận 
chuyển và tích trữ rác, cất giữ hàng hóa; dịch vụ trạm xăng; dịch vụ trạm xăng dầu hóa 
lỏng, vận chuyển bằng đường ống dẫn.  

 

Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải, xử lý rác thải [chuyển hóa]; tiêu hủy rác và chất thải; 
dịch vụ đốt rác và chất thải; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; tuyển chọn rác và vật 
liệu tái chế [chuyển hóa]; tái chế nâng cấp [tái chế rác]; dịch vụ làm sạch không khí, dịch 
vụ khử mùi không khí; xử lý nước; sản xuất năng lượng; gia công nồi hơi; dịch vụ gia 
công theo đơn đặt hàng dựa trên thông số kỹ thuật do khách hàng cung cấp liên quan đến 
nồi hơi, bộ ngưng tụ, lò phản ứng, tháp lọc, bộ trao đổi nhiệt, thùng lạnh chứa khí đốt, 
bình áp suất, thiết bị làm nóng chịu nhiệt, nồi hơi dùng cho nhà máy năng lượng, thiết bị 
ngưng tụ, thùng chứa hàng hóa, buồng chân không, thùng làm lạnh, máy phát năng lượng 
từ gió, pin mặt trời, máy bốc dỡ than đá, máy kết tủa tĩnh điện, bộ làm mát không khí, bộ 
trao đổi nhiệt dạng tấm, băng tải dạng dây đai hoặc hình ống, thiết bị dẫn rác và lò đốt 
rác, thiết bị định lượng: thiết bị lọc bao gồm bộ lọc và túi lọc, thiết bị làm nóng bao gồm 
bộ làm nóng và thiết bị làm nóng trước không khí.  

 

Nhóm 41: Giảng dạy, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào 
tạo thực hành [thao diễn], sắp xếp và tiến hành hội, thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành 
hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất, phân tích hoá 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
785 

học; phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm 
mới cho người khác; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, dịch vụ tư vấn kỹ thuật; thiết 
lập bản vẽ kỹ thuật; phân tích nước; dịch vụ khối phổ [đo đạc tỉ lệ khối lượng trên điện 
tích của ion]; trắc địa địa chất; trắc địa, thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiến trúc; tư vấn 
kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ triển khai dự án 
xây dựng; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; dịch vu cài đặt phần mềm máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ 
xa, tư vấn công nghệ viễn thông; tư vấn công nghệ máy tính; điện toán đám mây; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; tư vấn phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; kiểm tra giếng dầu, nghiên cứu dự án kỹ thuật; đo đạc đất 
đai; thăm dò dầu mỏ; nghiên cứu về cơ khí; khảo sát địa chất; nghiên cứu địa chất; thăm 
dò dưới nước; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; kiểm soát chất lượng.  

 

(210) 4-2016-18359 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Tím 
(731) N.A.B.l S.K.I.N S.P.A   (VN) 

Số 179 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2016-18360 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.6; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần DRED  (VN) 

Số 105, ngõ 119, đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, cụ thể: thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

trái cây; thịt, cá đã chế biến; thịt đóng hộp; rau củ quả đóng hộp.  
 

Nhóm 31: Rau quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng nguyên hạt (chưa chế 
biến). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thủy hải sản tươi sống, rau quả tươi; hạt giống, cây và hoa 
tươi, ngũ cốc dạng nguyên hạt (chưa chế biến); thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-18361 (220) 20.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Minh Quang S&S  
(VN) 
Ngõ 19, đường Mê Linh, tổ dân phố 
Vinh Thịnh Tây, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt động vật tươi sống (gà, lợn, bò, cá). 
 

Nhóm 31: Thực phẩm sạch: rau củ quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán thương mại và xuất nhập khẩu thực phẩm sạch, rau củ quả tươi, thịt 
động vật tươi sống (gà, lợn, bò, cá). 

 

 
(210) 4-2016-18382 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 2.9.1 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Phương Bình  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Các loại máy xay, các linh kiện và phụ kiện kèm theo. 
 

Nhóm 11: Các loại máy pha cà phê, dùng điện, các linh kiện và phụ kiện kèm theo. 
 

 
(210) 4-2016-18386 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đỏ cam, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Khuê Minh  (VN) 
Số 136 đường Nam Hải, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 20: Kệ hoa bằng sắt uốn nghệ thuật; kệ sách báo bằng sắt uốn nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-18399 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.3.5 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Mai Việt 
Nam  (VN) 
BT 3 F15, khu nhà ở dự án Hoàn Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trang. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; collagen (một loại protein dùng cho mục 

đích y tế); cao ngựa (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 21: Nhựa gia dụng như: hộp nhựa đựng thực phẩm; chai lọ; xô chậu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hạt và sản phẩm nông nghiệp cụ thể là: rau 

củ quả tươi; gạo; lúa mạch; hạt (ngũ cốc). 
 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải. 

 
Nhóm 44: Trồng cây nông nghiệp; trồng cây công nghiệp (ngắn và dài ngày). 

 

 
(210) 4-2016-18421 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.4.7; 6.1.2; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoà Hiệp  (VN) 
373 khu phố 1, đường Chiến Lược, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chao. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
788 

(210) 4-2016-18447 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) INNOGENE KALBIOTECH PTE., LTD.  

(SG) 
21 Bukit Batok Crescent #28-79 
WCEGA Tower Singapore 658065 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Kháng thể đơn dòng dùng để điều trị u lympho.  

 

 
(210) 4-2016-18463 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1; A5.3.13 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần Matcha  (VN) 

P403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy 
Anh, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo may sẵn, quần áo thiết kế, quần áo thể thao; mua 

bán đồ điện gia dụng (cụ thể: máy giặt, bàn là (bàn ủi), máy pha cà phê, máy trộn, máy 
xay sinh tố), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất tương tự, đèn bộ đèn điện, thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao (cụ thể: vợt thể thao, bóng bàn, bàn bóng bàn); hoa, cây cảnh, hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, đồng hồ, kính mắt tranh, ảnh và tác phẩm nghệ thuật.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản; môi giới bất động 
sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản].  

 

 
(210) 4-2016-18464 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Đăng Quang  (VN) 
812/20 Trường Sa, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bột cốt dừa.  
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(210) 4-2016-18472 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) CAI YUN QIN   (CN) 

Room 802, No.7, Lane 22, Huayan 
Street, Jiangdong District, Ningbo City, 

Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất dùng trong văn phòng; bàn; đồ đạc trong nhà làm bằng kim 

loại; bàn viết; ghế ngồi; mắc áo; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá đỡ (đồ đạc).  
 

 
(210) 4-2016-18486 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) ETERBRIGHT SOLAR 
CORPORATION  (TW) 

No. 442-1, Zhonghua Rd., Toufen City, 

Miaoli County 35154, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời dùng để sản xuất năng lượng điện; tấm 

thu năng lượng mặt trời dùng để sản xuất năng lượng điện. 
 

 
(210) 4-2016-18489 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD  (SG) 
5 International Business Park, #05-00 

Mewah Building, Singapore 609914 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu, mỡ, bơ có thể ăn được; sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, bột váng sữa, sữa cô 

đặc không đường, sữa đặc, kem đặc có đường, sản phẩm bơ sữa, thịt, cá, gia cầm và thú 

săn (tất cả đều không sống), chiết xuất của thịt; gelatin; trái cây và rau củ đã được bảo 
quản, sấy khô và nấu chín; xúp trộn, nước ninh rau củ, nước ninh gà; hạt đã chế biến; 

trứng, thạch dùng cho thực phẩm (không phải dạng bánh kẹo), mứt ướt; cà chua đóng hộp, 

cà chua cô đặc, thực phẩm dựa trên cà chua chế biến sẵn, xúp cà chua chế biến sẵn, cà 
chua đã được bảo quản, cà chua cô đặc (nghiền), nước ép cà chua dùng để nấu ăn, cà chua 

đã chế biến, cà chua nghiền nhuyễn, cà chua dạng sệt, cà chua (đã nấu chín), cà chua (đã 

sấy khô).  
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(210) 4-2016-18500 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Dương Minh Tuấn  (VN) 
ấp Từ ¤1, xã Hùng Hoà, huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: giải trí trên truyền hình; trình diễn sân khấu; giải trí qua đài 

phát thanh; giải trí qua truyền thanh; sản xuất chương trình biểu diễn.  
 

 
(210) 4-2016-18502 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(300) 015494362 01.06.2016 EM 

  

(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED  (GB) 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất; chế phẩm thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, 

thuốc hạ sốt; chế phẩm giảm các triệu chứng của bệnh cảm lạnh, bệnh cúm và dị ứng; đồ 

uống chứa thuốc và chế phẩm để làm đồ uống chứa thuốc; miếng băng dùng cho da sử 

dụng cho mục đích y tế; miếng băng dính cho da dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 09: Thiết bị giám sát âm thanh/hình ảnh; thiết bị giám sát điện tử; thiết bị dò 

chuyển động và thiết bị cảm biến chuyển động; máy quay phim; thiết bị đo điện tử; thiết 

bị cảm biến hồng ngoại; thiết bị cảm biến (thiết bị dò); hệ thống giám sát điện tử và hệ 

thống giám sát hình ảnh điện tử; thiết bị an toàn và thiết bị an ninh kiểm tra sự thay đổi 

nhiệt độ của cơ thể người; phần mềm máy tính, cụ thể là cho mục đích kiểm tra nhiệt độ 

cơ thể người; màn hình máy tính; phần mềm ứng dụng được giao trực tuyến hoặc ứng 

dụng có thể tải xuống được; thiết bị giám sát trẻ em điện tử; phần mềm và/hoặc ứng dụng 

phần mềm cho mục đích y tế và/hoặc ứng dụng dùng cho phẫu thuật; hệ thống thu thập dữ 

liệu dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 10: Thiết bị hình ảnh dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán dùng cho mục 

đích y tế; thiết bị chẩn đoán hình ảnh dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo chẩn đoán dùng 

cho mục đích kiểm tra nhiệt độ; dụng cụ kiểm tra điện tử dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

kiểm tra hô hấp; thiết bị cảm biến hơi thở; thiết bị và công cụ đo phù hợp cho mục đích 

kiểm tra sức khỏe và nhiệt độ; thiết bị kiểm tra tim; nhiệt kế cho mục đích y tế; nhiệt kế 

kiểm tra bệnh sốt; nhiệt kế lỏng; thiết bị cảm biến và báo động dùng cho giám sát trẻ em; 

thiết bị kiểm tra sự hô hấp ở trẻ em.  
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(210) 4-2016-18516 (220) 22.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Hiếu  (VN) 
Thôn Lộng khê 2, xã An Khê, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi (vòi hoa sen); bồn cầu (bồn vệ sinh); chậu rửa (chậu vệ sinh 

của thiết bị nhà vệ sinh); bình nóng lạnh; máy sấy tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước; gạch ốp lát; gạch men (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2016-18591 (220) 22.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 16.3.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lab Group 
International Việt Nam  (VN) 
Số 146 đường An Bình, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; xét nghiệm y khoa. 

 

 
(210) 4-2016-18594 (220) 22.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh cửu long, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
C.E.O  (VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ cho thuê xe cộ; 
dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích khám chữa 
bệnh, phục hồi chức năng); dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) 
vườn hoa, cây cảnh. 
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Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2016-18597 (220) 22.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
C.E.O   (VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình thủy điện, năng lượng, giao thông, cầu cống, 

hầm, sân bay, bến cảng; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện; xây dựng dưới nước. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng.  
 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng. 
 

 
(210) 4-2016-18649 (220) 22.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 9.9.1; 9.9.10 
(731) Doanh nghiệp tư nhân giày ¸ 

Châu  (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày, dép; mũi giày dép; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; đế 

cho đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2016-18706 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; 5.3.9; 5.5.19 
(591) Vàng cát, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoa Ky  (VN) 
300 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, buôn bán hàng điện tử, đệm, ghế, đồ gia dụng (ghế mát-xa, tủ 
lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, ti vi, đầu đĩa, chăn, ga, gối, nệm, giường, bàn, ghế, đồ 
gia dụng nhà bếp: nồi cơm điện, máy ép sinh tố, máy xay sinh tố, lò vi sóng). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-18707 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-18708 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; A5.5.20; 18.3.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-18709 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; A5.5.20; 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-18710 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-18711 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-18712 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; A5.5.20; 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
795 

(210) 4-2016-18721 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mậu dịch Hon 
Hui  (VN) 
14 đường số 7, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; đá hoa cương; đá granit.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạch ốp lát, đá hoa cương, đá granit.  
 

 
(210) 4-2016-18781 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HOLDING SOPREMA  (FR) 

14, rue de Saint-Nazaire 67000 
Strasbourg, France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 17: Xi gắn kín không thấm nước; chất bịt kín không thấm nước; màng mỏng bằng 

chất dẻo dùng để bịt kín, không thấm nước; tấm phủ bịt kín bằng chất dẻo không thấm 
nước; lớp che phủ bịt kín bằng chất dẻo không thấm nước; đệm lót bịt kín không thấm 
nước, dùng cho mục đích xây dựng; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông 
nghiệp; tấm bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; màng mỏng bằng chất dẻo 
không dùng để bao gói; hạt chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu để gắn kín; vật liệu để trám, 
bịt kín; vật liệu cách điện, cách nhiệt; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; sợi bằng 
chất dẻo không dùng trong ngành dệt; gồm bán thành phẩm; nhựa kết dùng để cách điện 
cho cáp ngầm; chất dẻo bán thành phẩm; mica bán thành phẩm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; nhựa đường; dạ phớt cho xây dựng; vải 
địa kỹ thuật; hắc ín; bitum cho mục đích xây dựng; bột phiến đá xám lớp mái; vật liệu gia 
cố không bằng kim loại dùng cho mục đích xây dựng; dải băng tẩm nhựa đường dùng cho 
mục đích xây dựng; tấm lợp mái không bằng kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-18840 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Duy Linh   (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
796 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; dây điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ đóng mạch điện 
(aptomat); rơ le điện; bộ tích điện; bộ nối điện hộp đứng áp tô mát; hộp nối đầu dây điện.  

 
Nhóm 11: Quạt điện; đèn điện.  

 
Nhóm 16: Giấy; các tông và đồ dùng bằng các tông; ấn phẩm đồ dùng giảng dạy (trừ 
những thiết bị); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  

 

 
(210) 4-2016-18845 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 9.1.10; A5.5.20 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phụ tùng ¤ 
tô Nam Bắc  (VN) 
Số 5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình 
Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quà tặng (quà tặng bao gồm các sản phẩm: phụ tùng và phụ 

kiện xe hơi); mua bán: tranh thêu, chăn, drap, gối, đệm, rèm cửa, rượu vang, mật ong, hoa 
tươi, đồ thủy tinh dùng trong gia đình, pha lê, mỹ phẩm, nội thất xe hơi, phụ tùng và phụ 
kiện xe hơi. 

 

 
(210) 4-2016-18860 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sản xuất Thương mại Nghĩa 
Phong  (VN) 
18/3M Lê Văn Khương, khu phố 5, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem (mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da, kem hấp dầu tóc, nước 

dưỡng tóc, dầu bóng tóc, nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-18862 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Công nghệ Hợp Nhất  (VN) 
Số 6A ngõ 235 Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học. 

 

 
(210) 4-2016-18881 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; 24.15.3; 1.15.23; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
ứng dụng công nghệ IECO  (VN)
Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy, hộp giấy, thùng carton, bao bì thực phẩm bằng giấy. 
 

Nhóm 22: Túi vải không dệt (dùng để bao gói). 
 

 
(210) 4-2016-18882 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A26.11.12; A3.7.24; 2.9.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
ứng dụng công nghệ IECO  (VN)
Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy, hộp giấy, thùng carton, bao bì thực phẩm bằng giấy.  
 

Nhóm 22: Túi vải không dệt (dùng để bao gói). 
 

 
(210) 4-2016-18968 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 9.7.1; A1.1.10; 26.15.5 
(591) Vàng, cam, đỏ, xám, trắng 
(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Xóm E, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
798 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa (giò chả); nem chua; xúc xích; giăm bông; thịt nguội.  
 

Nhóm 30: Bánh bao. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội, giăm bông, patê, chả lụa, giò lụa, cá 
đóng hộp, mực khô, nước uống giải khát, bánh mì, bánh mì ngọt; đại lý xuất khẩu thực 
phẩm: xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội, giăm bông, patê, chả lụa, giò lụa, cá đóng hộp, 
mực khô. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán bar); dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-19002 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, đen, đỏ 
(731) TE ASIA HEALTHCARE PARTNERS 

PTE. LTD  (SG) 
80 Robinson Road #02-00, Singapore 
068898 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2016-19021 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Hộ kinh doanh Phát Đạt  (VN) 

ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ thuyền; vỏ tàu bằng nhựa composite.  

 

 
(210) 4-2016-19022 (220) 24.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Trần Văn Hẳng  (VN) 

ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ thuyền; vỏ tàu bằng nhựa composite.  
 

 
(210) 4-2016-19030 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 24.15.1; A24.15.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
- điện tử Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngách 104, ngõ 87 đường Thụy 
Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép hoa quả. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; bình đun nước dùng điện; quạt điện; nồi áp suất dùng điện (nồi 
hầm); bếp nấu dùng điện (bếp lẩu); máy lọc nước; đèn sưởi nhà tắm dùng điện; bình nóng 
lạnh cho nhà tắm; cây nước nóng lạnh; tủ sấy quần áo; máy làm sữa chua. 

 
Nhóm 21: Chảo rán không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; chổi lau nhà. 

 

 
(210) 4-2016-19067 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A7.5.8 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần nội thất H & 

T  (VN) 
Nhà số 6, ngách 29/16 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công các công trình nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-19076 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.13.4; 5.7.3; 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Vĩnh Lợi  (VN) 
62 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-19079 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Tâm Thành   (VN) 
Số 9, ngõ 67, phố Văn Cao, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử độc không khí; thiết bị khử mùi; thiết bị diệt khuẩn mốc; thiết bị 

làm sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; tất cả các sản phẩm kể trên không dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-19085 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Trang Khắc Thanh Thảo  (VN) 
475-477 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán cơm. 

 

 
(210) 4-2016-19100 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, cam 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Sức khỏe Việt   (VN) 
Lô M3, đường E, khu công nghiệp Cát 
Lái (cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) đã chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến 

chưng đường phèn, súp yến). 

 
Nhóm 32: Nước giải khát làm từ tổ yến.  

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: thực phẩm, tổ yến, sản phẩm từ tổ yến, thực phẩm chức 
năng. 
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(210) 4-2016-19101 (220) 27.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Sức khỏe Việt   (VN) 
Lô M3, đường E, khu công nghiệp Cát 

Lái (cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) đã chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến 

chưng đường phèn, súp yến).   

 

Nhóm 32: Nước giải khát làm từ tổ yến.  

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: thực phẩm, tổ yến, sản phẩm từ tổ yến, thực phẩm chức 

năng.    
 

 
(210) 4-2016-19185 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
SHT Quốc tế  (VN) 
Số 04 ngách 318/189 phố Ngọc Trì, tổ 8, 

phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 

răng. 
 

 
(210) 4-2016-19241 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.2 

(591) Xanh nước biển, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
điện Hải Nam Việt  (VN) 
Số 47/2 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện công nghiệp; công tắc; ổ cắm.  
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(210) 4-2016-19253 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.23; 26.13.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ thiết bị 
vệ sinh Gia Phú  (VN) 
187 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim 

loại, đồ nội thất (cụ thể, bàn, ghế, giường, tủ, rèm treo cửa, giá, kệ), thiết bị vệ sinh sử 

dụng trong nhà tắm (cụ thể, bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, thiết 

bị làm nóng và làm lạnh nước tắm, chậu rửa có vòi gắn cố định, bồn rửa, bệ xí vệ sinh, 

chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định], vòi hoa sen, chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ 

sinh], phụ kiện cho chậu rửa, vòi nước); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa; thông tin 

thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; bán đấu giá; quảng 

cáo; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, cụ thể là: mua bán ký gửi thiết bị vệ sinh, thiết bị 

nhà tắm.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị vệ sinh sử dụng trong nhà tắm (cụ thể, lắp đặt và 

sửa chữa bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, thiết bị làm nóng và làm 

lạnh nước tắm, chậu rửa có vòi gắn cố định, bồn rửa, bệ xí vệ sinh, chỗ đi tiểu [thiết bị vệ 

sinh cố định], vòi hoa sen, chậu rửa tày [bộ phận của thiết bị vệ sinh], phụ kiện cho chậu 

rửa, vòi nước); lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; thông tin về xây dựng; 

dịch vụ xây, lát; cho thuê thiết bị xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc.  
 

 
(210) 4-2016-19284 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 7.11.1; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Trắng, xanh dương, cam, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh Vĩnh Long - Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội tỉnh 
Vĩnh Long  (VN) 
100 Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm.  
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(210) 4-2016-19299 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A18.5.3; 18.5.10; A5.5.20; A5.3.13; 

5.7.13; A5.7.23 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 

vàng, đen 
(731) Havelock North Fruit Co. Limited  (NZ) 

Cnr Eastbourne & Market Streets, 
Hastings, New Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Các loại tài liệu in ấn phục vụ cho hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy, cụ thể là 
sách, sách hướng dẫn, biểu đồ, sổ tay hướng dẫn; đồ văn phòng phẩm, cụ thể là giấy, 
phong bì, tập giấy, thẻ (văn phòng phẩm), giấy viết thư, bút bi và bút chì; xuất bản phẩm 
dạng in, cụ thể là tạp chí, báo bản tin và báo giấy; sách in và cuốn sách nhỏ; sản phẩm 
dùng để đóng gói, làm bao bì được làm bằng bìa cứng; ảnh chụp (dạng in); vật liệu dùng 
để đóng gói, làm bao bì được làm bằng giấy hoặc nhựa. 

 

Nhóm 20: Đồ chứa làm bằng nhựa, gỗ hoặc vật liệu thay thế cho nhựa và gỗ, dùng để 
đóng gói trái cây và rau. 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi ngoại trừ rau xà lách, xà lách rocket, rau cải bắp, 
bông cải xanh và súp lơ; hạt giống trái cây dùng để trồng cây; hạt giống rau củ dùng để 
trồng cây; cây trồng tự nhiên. 

 

 
(210) 4-2016-19303 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Hồng Ngọc  (VN) 
97/206 Hàn Mạc Tử, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; balô; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo: giày dép; thắt lưng (dây nịt); áo khoác; mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2016-19321 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 5.3.6; 26.1.1; 14.7.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn  (VN) 
Nhà D2, toà nhà C4, đường Đỗ Nhuận, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị bảo hộ gồm: găng tay, mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ, 
giày, ủng, khẩu trang, mũ, kính mắt bảo hộ, thiết bị hô hấp không khí, camera quan sát, 

bộ chống chấn thương đầu gối và khuỷu tay; mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy cụ 

thể là: van cháy các loại, lăng phun chữa cháy, cuộn vòi phun chữa cháy, các loại bình 
chữa cháy, hộp chữa cháy, hệ thống báo cháy (trung tâm báo cháy, chuông, đèn, nút ấn, 

dầu báo cháy), bộ truyền tín hiệu để báo cháy, các loại dầu phun chữa cháy, chăn cứu 

hoả, đèn exit thoát nạn, các loại đầu nối vòi chữa cháy, chất tạo bọt, máy bơm chữa cháy, 
thiết bị nạp sạc bình chữa cháy, đầu báo rò rỉ ga, họng và trụ chữa cháy; mua bán thiết bị 

cứu hộ: phao cứu sinh, dây đai thoát hiểm, dụng cụ cứu thương, dụng cụ phá, dỡ xe (khi 
gặp nạn), móc khoá an toàn, bộ đàm, đèn pin cầm tay, xe chữa cháy mini, xe đặc chủng, 

xe chữa cháy chuyên dụng. 
 

 
(210) 4-2016-19349 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất phân 
bón Thuận Mùa   (VN) 
Tổ 44, ấp An Hòa, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; kali dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng 

trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt sâu và chất diệt ký sinh 

trùng); chất nền dùng để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp); hóa chất để cải tạo đất. 
 

 
(210) 4-2016-19368 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7 

(731) HELLY TECHNOLOGY 

(GUANGZHOU) CO. LTD   (CN) 
No 3 Daxingqiao Rd. Changshapu 

Village, Zhongluotan Town, Baiyun 

District, Guangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; bàn phím máy vi tính; 

thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần cứng máy vi tính; kính bảo hộ cho thể thao, tai nghe; 
máy nghe di động đa phương tiện, màng chắn (âm thanh), pin điện, ắc quy điện, kính đeo 

mắt loại kẹp mui, kính đeo mắt không gọng, bộ dụng cụ máy tính xách tay; pin sạc. 
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(210) 4-2016-19371 (220) 28.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) JINAN ZOCOO BUILDING 

MATERIAL CO., LTD.   (CN) 

RM 7-1305, No. 5/7/9, Jingsi Road, 

Shizhong District, Jinan, Shandong, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Sợi viscô; chất dính dùng cho gạch ốp tường; keo/hồ/chất dính dùng trong công 

nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; keo; chất dính dùng cho mục đích công 

nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-19446 (220) 29.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A9.3.9; 26.1.1; 1.15.24 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Sông Trà  
(VN) 
37/47/2 Hồ Văn Long, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2016-19447 (220) 29.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Sông Trà  
(VN) 
37/47/2 Hồ Văn Long, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.   
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(210) 4-2016-19522 (220) 29.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ZYNGA INC.   (US) 

699 Eighth Street, San Francisco, CA 
94103, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính (có thể tải xuống); chương trình trò chơi máy tính 

(có thể tải xuống); chương trình trò chơi điện tử (có thể tải xuống); chương trình trò chơi 
vi-đê-ô tương tác (có thể tải xuống); phần mềm máy tính (có thể tải xuống) sử dụng để 
truy cập các trò chơi máy tính thông qua các trang web mạng xã hội trực tuyến; phần 
mềm trò chơi máy tính (có thể tải xuống) dùng trên các thiết bị di động.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử và trò chơi máy tính trực 
tuyến không thể tải xuống; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi trên các thiết bị di 
động không thể tải xuống.  

 

 
(210) 4-2016-19528 (220) 29.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 87/082,756 24.06.2016 US 

  
(731) POLARIS INDUSTRIES INC.   (US) 

2100 Highway 55, Medina, Minnesota 
55340, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe địa hình, xe địa hình đa dụng, xe máy chạy trên tuyết, xe mô-tô, xe đa dụng 

chạy điện dùng chung cho đường chính và đường địa hình và các bộ phận cấu thành nên 
nó thuộc nhóm 12. 

 

 
(210) 4-2016-19564 (220) 29.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MI PHARMA INC.  (VG) 

3rd Floor, J&C Building, P.O Box 362, 
Road Town, Tortola, VG 1110, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-19577 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.1; A16.1.5; A26.11.12 

(591) Trắng, vàng đồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Hội An  (VN) 
05 -07 Hoàng Diệu, phường Sơn Phong, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
 

 
(210) 4-2016-19605 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) IBIBO (HONG KONG) LIMITED  (HK) 

RM 3505-6, 35/F Tower 2 Lippo, CTR 

89 Queensway, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến đi; thông tin vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

đặt giữ chỗ, giữ chỗ cho các chuyến đi; đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch vụ giao hàng; 

cho thuê công-ten-nơ để cất giữ hàng hóa; bao gói hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-19606 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 18.1.23; A18.1.8 

(591) Đỏ, trắng 

(731) IBIBO (HONG KONG) LIMITED  (HK) 

RM 3505-6, 35/F Tower 2 Lippo, CTR 

89 Queensway, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến đi; thông tin vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

đặt giữ chỗ; giữ chỗ cho các chuyến đi; đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch vụ giao hàng; 

cho thuê công-ten-nơ để cất giữ hàng hóa; bao gói hàng hóa.  
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(210) 4-2016-19611 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần cơ khí 

Trường Giang (TG VIET NAM., 
JSC)   (VN) 
Lô D, khu công nghiệp Châu Sơn, 
phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thang cáp; máng cáp; tủ điện; ắc quy.  
 

Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe điện; xe máy  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các loại hàng hóa: vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cửa thép an toàn, cửa thép chống cháy, cửa cuốn bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, thang cáp, máng cáp, tủ điện, ắc quy, xe cộ chạy bằng điện, xe điện xe máy, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, cửa kính lõi thép tăng cường, cửa nhựa, cửa gỗ thông thường, 
cửa an toàn bằng gỗ, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa (là vật liệu 
chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng).  

 

 
(210) 4-2016-19628 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.3.5; 8.1.18 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Euro Foods Việt 
Nam  (VN) 
145/36 Bis Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê, giải khát; quán kem.  

 

 
(210) 4-2016-19629 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, vàng chanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tech Germany  
(VN) 
145/36 Bis Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh máy công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-19690 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.11.11 
(591) Đen, xanh lá cây, cam 
(731) Hội nông dân huyện Cái Nước  

(VN) 
Khóm I, thị trấn Cái Nước, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Bồn bồn muối dưa (dưa muối chế biến từ bồn bồn), các sản phẩm chế biến từ 
bồn bồn. 

 

Nhóm 31: Bồn bồn tươi. 
 

 
(210) 4-2016-19694 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Vàng cam, nâu cà phê 
(731) Công ty cổ phần xúc tiến và 

hợp tác đầu tư Việt Nam  (VN) 
Tầng M, tòa nhà Viglacera, số 671 
Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý 

kinh doanh, nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng cáo; văn phòng giới thiệu việc 
làm; tư vấn quản lý nhân sự; đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2016-19699 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) LI YUNMEI  (CN) 

No. 26, Lane 45, Chaoyang Road, 
Chumen Town, Yuhuan Country, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
810 

(511)   Nhóm 27: Thảm dày trải sàn; thảm trải sàn nhà; thảm được làm bằng cao su; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; chiếu; thảm gối. 

 

 
(210) 4-2016-19710 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 24.17.5 
(591) Xanh da trời nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Sen Trắng  (VN) 

138/24 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2016-19713 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.4; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) MOHAMED ANVER ZAKI UDDEEN 

ANVERALLY  (LK) 
No. 76/2, Flower Road, Colombo 7, Sri 
Lanka  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột mỳ [thực phẩm]; gạo; gia vị; đường; trà [thực phẩm].  

 

 
(210) 4-2016-19723 (220) 30.06.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Hiệp Thành   (VN)

Số 8-A32, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua sơ chế, chế biến và đóng hộp; thịt, thịt cá đã qua sơ chế, 

chế biến và đóng hộp; thịt, cá đông lạnh.  
 
Nhóm 31: Rau, củ quả tươi. 

 

Nhóm 35: Siêu thị chuyên mua bán các sản phẩm: rau, củ, quả đã qua sơ chế, chế biến và 
đóng hộp, thịt, thịt cá đã qua sơ chế, chế biến và đóng hộp, thịt, cá đông lạnh và rau, củ, 
quả tươi.  
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(210) 4-2016-19740 (220) 01.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Trần Công Nhuân  (VN) 
Xóm 17, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp ga; nồi cơm điện; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước 

nóng); điều hòa không khí.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, hệ thống lọc nước, máy lọc ozone, tủ lạnh, ti vi, máy 
hút mùi.  

 

 
(210) 4-2016-19741 (220) 01.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Trần Công Nhuân   (VN) 
Xóm 17, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp ga; nồi cơm điện; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước 
nóng); điều hòa không khí.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, hệ thống lọc nước, máy lọc ozone, tủ lạnh, ti vi, máy 
hút mùi. 

 

 
(210) 4-2016-19887 (220) 01.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.4; 24.17.21; 24.17.15; 25.1.25 
(591) Nâu đất, vàng 
(731) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 

417 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc. 
 

(210) 4-2016-19932 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
812 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-19933 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-19934 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-19950 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 18.2.1 
(591) cam, đỏ cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính; điện thoại; máy nghe 
nhạc MP3; điện thoại dùng thẻ; máy tính xách tay; máy tính xách tay có thêm tính năng 
của điện thoại di động; máy tính xách tay loại nhỏ; điện thoại có chức năng truyền hình 
ảnh; máy tính bảng; thiết bị có công nghệ giao tiếp trường gần cụ thể là, điện thoại di 
động và điện thoại thông minh; thiết bị ngoại vi có thể mang đi dược dùng cho điện thoại 
di động, điện thoại di động mang đi được, điện thoại thông minh dưới hình thứ một chiếc 
đồng hồ, điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng hồ đeo tay; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số đeo tay có dạng giống như một đồng hồ đeo tay; điện thoại thông minh có hình 
dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị di động có hình dáng dây đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi 
thông minh; thiết bị bật tắt đèn, quạt, lò vi sóng, máy lạnh cảm ứng điều khiển từ xa, thiết 
bị truyền phát tín hiệu không dây; thiết bị công tắc điều khiển từ xa; thiết bị mở rộng 
mạng hệ thống SmartHome; thiết bị kết nối trung tâm hệ thống SmartHome; loa, bộ 
khuyếch đại âm thanh (Ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao chụp (photocopy); 
máy fax; máy vi tính, máy tính cá nhân dạng sổ ghi; máy điện thoại để bàn; máy chiếu 
hình; màn hiển thị hình ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, đặc biệt là tuyên truyền quảng cáo cho người khác qua 
mạng truyền thông điện tử trực tuyến; dịch vụ xúc tiến các giao dịch thương mại cho 
người khác bao gồm trong khuôn khổ của thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin 
về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng máy tính hoặc hệ thống mạng truyền 
thông khác; dịch vụ tiếp thị hàng hóa và dịch vụ thông qua điện thoại đi động, thông qua 
thiết bị liên lạc di động khác và thông qua mạng máy tính, thông qua việc giới thiệu bản 
tóm tắt sản phẩm, thông qua mạng kết nối các trang web của các cửa hàng, thông qua 
thông tin giảm giá, thông qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có 
giá trị thanh toán, thông qua tem và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng cho người khác; 
dịch vụ quảng cáo và dịch vụ rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến 
cho khách hàng; bố trí phân phối các phiếu quà tặng, séc quà tặng (voucher), séc có giá trị 
thanh toán (voucher), tem và phiếu giảm giá thông qua điện thoại di động, thông qua thiết 
bị liên lạc di động khác và thông qua mạng máy tính (để quảng cáo); dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm, chất hóa 
học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu 
vecni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là, máy chế 
biến để uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc 
lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, 
máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy 
phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy 
nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt 
hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng 
cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy 
xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, 
máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ 
cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, điện thoại di động, điện 
thoại thông minh, đồng hồ thông minh, ống nghe cho điện thoại đi động, phụ kiện điện 
thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy tính bảng, 
máy chiếu, máy in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, máy quét, máy photocopy, máy cắt giấy, 
máy tính tiền, máy fax, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, bảng điều kiển giao tiếp 
trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật 
số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa 
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CD, thiết bị chơi game cụ thể là, cần điều khiển, ổ cra cứng, thiết bị wi-fi, bàn phím, máy 
tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo 
(máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị 
và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh tranh ảnh và 
hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và 
kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm 
tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại 
quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ 
tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ nội thất văn phòng và gia đình (giường, tủ, bàn ăn), 
đồ dùng gia đình cụ thể là, rổ, giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập 
thảm, gậy không dùng điện, tấm ván để làm cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp 
bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng bằng giấy, chăn, ga, gối, đệm, cây lau nhà, chổi 
quét nhà, hót rác, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo, giá 
giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, dụng cụ 
thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là, bát 
(bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, 
bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, 
hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, dụng cụ âm nhạc, tạp 
chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là báo chí, tạp chí, tạp chí xuất 
bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng 
cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị 
và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay 
bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ 
dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để 
bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là, dây 
đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đụng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động 
vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví 
nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi 
và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật 
dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể 
thao, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, 
sách, khăn tắm, nệm, vải dệt và bộ đồ giường, đồ đi chân, ấn phẩm, giấy và văn phòng 
phẩm, khăn vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, tã lót cho trẻ em, tã 
lót dùng cho người không kiềm chế được, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, 
thủy sản, hải sản, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mỳ và hoa quả 
dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, gạo, ngũ cốc, mỳ, 
bắp (ngô), mỳ ống, miến, nui, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ, bánh bao, 
bánh ngọt, bánh xăng uých, bánh ham bơ gơ, bánh pizza, cơm hộp (chế biến sẵn), bánh 
kẹo, mật ong, muối, kem lạnh, gia vị, bột ngọt, bột canh, dấm và nước sốt, nước chấm, 
nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt (ngũ cốc), hạt (hạt giống), rau và hoa quả tươi, bia, 
nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước 
uống có ga, nước uống có chứa cồn, rượu, xi rô và các chế phẩm làm đồ uống, trà, cà phê, 
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ca cao, sữa, các sản phẩm từ sữa, bơ, phô mai, trứng, các sản phẩm hoa cụ thể, chông cắm 
hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, 
vật dụng cho người hút thuốc và diêm. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây 
dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi 
tính; tổng đài điện thoại; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-19953 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ 
(731) SOCKKOBE, CO., LTD.   (JP) 

6-9, Koyochonaka, Higashinada-ku, 
Kobe-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ (đồ vải); yếm; áo nịt ngoài; áo nịt ngực (áo lót); nịt bít tất, 

quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; trang phục dệt kim; quần áo; áo choàng mặc ở nhà; quần áo 
bơi; quần áo dùng ở bãi biển; áo thun ngắn tay; quần áo lót; áo mưa; quần lót; váy lót dài; 
váy trong (quần áo lót); dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ (trang phục); tất dài (trang phục); 
quần áo lót thấm mồ hôi; quần áo ngủ.  

 

 
(210) 4-2016-19970 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; 4.3.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế   (VN) 
16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng đồng như: chuông, kiểng, khánh, tượng, lư hương, độc 

bình, phù điêu, hàng mỹ nghệ bằng đồng, tranh ảnh trên vật liệu pháp lam (đồ đồng tráng 
men) 

 
Nhóm 14: Sản phẩm chế tác từ vàng, bạc.  

 
Nhóm 16: Tranh, ảnh trên vật liệu giấy.  
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Nhóm 20: Đồ điêu khắc, mộc mỹ nghệ như: trường kỷ, tủ, tượng, giường, bàn, ghế; đồ lưu 

niệm và trang trí làm từ mây, tre như: đèn, túi xách. 

 

Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, đất nung như tượng, ấm, chén.  

 

Nhóm 24: Thảm thêu treo tường bằng vải; vải thổ cẩm; tranh, ảnh trên vật liệu vải.  

 

Nhóm 25: áo, quần, mũ, nón.  

 

Nhóm 26: Hàng thêu để trang trí, trang hoàng; hoa giấy. 
 

 
(210) 4-2016-19971 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 7.3.1; 26.4.1; 25.5.25; 26.4.2 

(731) PROPIEDAD DE ARINZANO, S,L.  

(ES) 

Crta. NA - 132 ABERIN - NAVARRA 

SPAIN E-31264 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (không gồm bia); rượu vang. 
 

 
(210) 4-2016-19972 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Xanh 

(731) SHENZHEN ALLDOCUBE 

TECHNOLOGY AND SCIENCE 

CO.,LTD   (CN) 

Factory Building 1, SuWang Industrial 

Park, XiaHengLang lndustrial Zone, 

DaLang Street, LongHua New Distriet, 

Shenzhen City, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; đồng hồ thông minh sử dụng 

cùng điện thoại thông minh; máy tính bảng; kính thông minh; thiết bị sạc cho pin điện. 
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(210) 4-2016-20024 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2016-20025 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2016-20042 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MACY'S WEST STORES, INC.   (US) 

50 O'Farrell Street, San Francisco, 
California 94102, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ trực tuyến xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 

xức tóc, chế phẩm đánh răng, kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ 
trang sức giả, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, da và giả da, sản phẩm làm bằng 
các vật liệu này, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, dù, ba toong, 
gậy chống, roi ngựa, yên cương, đồ đạc (như bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung 
ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở hàm cá 
voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, đá bọt, bằng thế phẩm của các vật liệu này, hoặc bằng chất dẻo, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý hay 
được bọc bằng kim loại quý), lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu 
dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính 
dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành và sứ, vải, hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải 
sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục 
thể thao, đồ trang hoàng cây nô-en, đồ điện gia dụng (máy cắt trộn, bàn là, lò vi sóng, lò 
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quay nướng, máy sấy tóc, máy pha cà phê, nồi đa năng để hâm nóng, hấp, rán), đồ đạc 
trang trí nhà cửa (bàn, ghế, giường, bô đi tiểu, giá kệ, đèn chùm pha lê).  

 

 
(210) 4-2016-20043 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.1.24; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) MACY'S WEST STORES, INC.    (US) 

 50 O'Farrell Street, San Francisco, 
California 94102, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ trực tuyến xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 

xức tóc, chế phẩm đánh răng, kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ 
trang sức giả, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, da và giả da, sản phẩm làm bằng 
các vật liệu này, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, dù, ba toong, 
gậy chống, roi ngựa, yên cương, đồ đạc (như bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung 
ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở hàm cá 
voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, đá bọt, bằng thế phẩm của các vật liệu này, hoặc bằng chất dẻo, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý hay 
được bọc bằng kim loại quý), lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu 
dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính 
dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành và sứ, vải, hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải 
sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục 
thể thao, đồ trang hoàng cây nô-en, đồ điện gia dụng (máy cắt trộn, bàn là, lò vi sóng, lò 
quay nướng, máy sấy tóc, máy pha cà phê, nồi đa năng để hâm nóng, hấp, rán), đồ đạc 
trang trí nhà cửa (bàn, ghế, giường, bô đi tiểu, giá kệ, đèn chùm pha lê).  

 

 
(210) 4-2016-20044 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 2.9.1; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc Akito   (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8, cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh trung thu; mứt; kẹo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
819 

(210) 4-2016-20045 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 2.9.1; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc Akito  (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8, cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh trung thu; mứt; kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-20060 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Tổng Công ty Thuốc lá Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, 5, 6, 7, tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 

 
 

(210) 4-2016-20061 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Tổng Công ty Thuốc lá Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, 5, 6, 7, tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 
 

 
(210) 4-2016-20062 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Tổng Công ty Thuốc lá Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, 5, 6, 7, tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 
 

 
(210) 4-2016-20063 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Tổng Công ty Thuốc lá Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, 5, 6, 7, tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 

 

 
(210) 4-2016-20064 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Tổng Công ty Thuốc lá Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, 5, 6, 7, tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 
 

 
(210) 4-2016-20083 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược An 
Duy  (VN) 
Số nhà 78, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bào chế từ thảo dược giúp tăng 

cường sức khỏe; thực phẩm chức năng hỗ trợ quá trình tiêu hóa; thực phẩm chức năng hỗ 
trợ điều trị các chứng bệnh liên quan đến dạ dày. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bào chế từ thảo dược giúp tăng cường sức khỏe, thực phẩm hỗ trợ quá trình tiêu 
hóa, thực phẩm hỗ trợ điều trị các chứng bệnh liên quan đến dạ dày. 
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(210) 4-2016-20085 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nam Thành Phát  
(VN) 
2 đường số 1, khu phố 3, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thiết bị nhà bếp, thiết bị công nghệ cao bao gồm: 

thiết bị hệ thống an ninh và giám sát, thiết bị hệ thống điện thông minh, thiết bị hệ thống 

nước nóng tiết kiệm năng lượng.  
 

 
(210) 4-2016-20131 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KIM, OK-JA   (KR) 

354, Hwahap-ro 430beon-gil, Nam-

myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 11413, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày (đồ đi chân); áo sơ mi; tất ngắn cổ; mũ (đồ đội đầu); quần áo leo núi cho 

nam; quần áo leo núi cho nữ.  
 

(210) 4-2016-20132 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 1.15.23; A3.11.24; 3.11.7

(591) Tím than 

(731) KIM, OK-JA   (KR) 

354, Hwahap-ro 430beon-gil, Nam-

myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 11413, 

Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi kiểu boston; cặp đựng tài liệu; ô; dù; túi.  
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(210) 4-2016-20133 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Tím than 

(731) KIM, OK-JA    (KR) 

354, Hwahap-ro 430beon-gil, Nam-

myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 11413, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi kiểu boston; cặp đựng tài liệu; ô; dù; túi.   
 

(210) 4-2016-20134 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 1.15.23; A3.11.24; 3.11.7

(731) KIM, OK-JA   (KR) 

354, Hwahap-ro 430beon-gil, Nam-

myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 11413, 

Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày (đồ đi chân); áo sơ mi; tất ngắn cổ; mũ (đồ đội đầu); quần áo leo núi cho 

nam; quần áo leo núi cho nữ.  
 

 
(210) 4-2016-20145 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.16 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(731) Nguyễn Tuấn Dũng  (VN) 
Số nhà 93, khu tập thể Xe tải, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và trang bị (phụ kiện) đi kèm; đèn chiếu sáng và trang trí; 

bóng đèn điện. 
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(210) 4-2016-20172 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; A25.7.6; A25.7.7; A5.3.13; 

25.7.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, xám 

(731) FRASER AND NEAVE, LlMITED  

(SG) 

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả và nước ép trái 

cây không cồn; chế phẩm từ trái cây cô đặc dùng để pha đồ uống có các-bon-nic và đồ 

uống nhẹ không có gaz; xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-20173 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.7.22; A5.3.13; 25.7.25; A25.7.6; 

A25.7.7; 1.15.15 

(591) Cam, đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, xám 

(731) FRASER AND NEAVE, LlMITED  

(SG) 

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả và nước ép trái 

cây không cồn; chế phẩm từ trái cây cô đặc dùng để pha đồ uống có các-bon-nic và đồ 

uống nhẹ không có gaz; xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống. 
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(210) 4-2016-20174 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.16; A25.7.6; A25.7.7; 1.15.15; 

25.7.25 

(591) Hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, trắng, 

xám 

(731) FRASER AND NEAVE, LlMITED  

(SG) 

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả và nước ép trái 

cây không cồn; chế phẩm từ trái cây cô đặc dùng để pha đồ uống có các-bon-nic và đồ 

uống nhẹ không có gaz; xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-20175 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.8; A5.3.13; A25.7.7; 1.15.15; 

1.15.21 

(591) Hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, trắng, 

xám 

(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả và nước ép trái 

cây không cồn; chế phẩm từ trái cây cô đặc dùng để pha đồ uống có các-bon-nic và đồ 

uống nhẹ không có gaz; xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống. 
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(210) 4-2016-20180 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; 4.3.9; 4.3.7; 24.1.1; A5.11.15; 

5.13.4; 26.1.6 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE LTD  

(SG) 
438 Alexandra Road, # 05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958   

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia (lên men nổi); bia (lên men chìm); bia đen (loại nặng); bia đen; đồ 

uống làm từ mạch nha; chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống không có 
cồn trên cơ sở mạch nha; nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không có cồn; nước 
ép trái cây và nước hoa quả; xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-20181 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 4.3.3; 4.3.9; 4.3.7; A5.11.15; 

5.13.4; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE LTD  

(SG) 
438 Alexandra Road, # 05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958   

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia (lên men nổi); bia (lên men chìm); bia đen (loại nặng); bia đen; đồ 

uống làm từ mạch nha; chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống không có 
cồn trên cơ sở mạch nha; nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không có cồn; nước 
ép trái cây và nước hoa quả; xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-20224 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) PULMUONE CO., LTD.   (KR) 

730-27, Samyang-ro Daeso-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng làm đẹp; dầu gội 

đầu; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động 
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vật; chÓ phẩm đánh bóng; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng được sử dụng trong gia đình; hồ bột để giặt là.  

 
Nhóm 31: Quả tươi: rau tươi; hạt (ngũ cốc); phấn hoa [nguyên liệu thô]; đậu tươi chưa 
được chế biến, hoa tự nhiên và cây trồng tự nhiên; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ]; cát thơm dùng cho vật 
nuôi trong nhà [lót ổ]; cá và động vật giáp xác [sống]; tảo/rong biển tươi [dùng làm thức 
ăn cho người và động vật].  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống 
chuyên thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ quầy bán sa lát; nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương tây; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn trong 
một chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay trên 
máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện trong khách sạn; 
dịch vụ cửa hàng làm bánh; dịch vụ quán cà phê trong nhà, dịch vụ cửa hàng bánh pizza; 
nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản; nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-20230 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 14.3.21; 26.1.2; A14.1.6; A14.1.8 
(731) Trần Ngọc Phong   (VN) 

661/12 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy tời cuốn dây cho ghe cào; hộp số tàu cá (một bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2016-20255 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) LI CHIEH, WEI   (TW) 

No.1-1. Lane 165, sec. 1 tanxing rd., 
Tanzi Dist., Taichung City 427, Taiwan 
(R.O.C.)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; mâm kẹp của máy công cụ; mâm kẹp mũi khoan (bộ 

phận của máy); mâm tiện truyền động cho cơ cấu trợ lực của động cơ; máy mài tự xoay; 
bàn quay nghiêng điều khiển bằng máy tính cho mục đích cắt kim loại (bộ phận của máy 
móc); máy mài xoay nghiêng thao tác điều khiển bằng máy tính; chổi tự quay (bộ phận 
của máy móc); máy bơm hồi chuyển; bộ bánh răng truyền động cho máy móc; cần gạt 
truyền động cho máy móc; bộ phận của máy móc cụ thể là bánh răng truyền động; bánh 
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răng dẫn động cho máy móc (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy gia công kim loại cụ 
thể là máy trung tâm gia công; máy khoan; máy phay; máy tiện (máy công cụ).  

 

 
(210) 4-2016-20290 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HERBAPOL- LUBLIN S.A.  (PL) 

(20-471) Lublin, Diamentowa Street 25, 
Poland. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược phẩm; thực phẩm bổ sung; thuốc thảo dược; dược thảo; 

chất ăn kiêng và các chế phẩm thực phẩm dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm tăng 
cường hiệu quả giảm béo; trà thảo dược; trà trái cây - thảo dược; đồ uống và dung dịch 
trên cơ sở  trà thảo dược. 

 
Nhóm 30: Trà;  trà trái cây; các chế phẩm trà; đồ uống và dung dịch trên cơ sở trà; trà ướp 
lạnh; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-20293 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may Hoàng Hải  (VN) 
Lô 3-3/2-151A Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Da, giả da (thành phẩm hoặc bán thành phẩm); túi du lịch; vali du lịch; túi xách 

tay; ba lô; cặp và túi sách học sinh; ví da. 
 

Nhóm 25: Quần, áo may sẵn; thắt lưng da (trang phục); giầy da, giầy thể thao, dép  
 

 
(210) 4-2016-20294 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 3.7.17; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may Hoàng Hải   (VN) 
Lô 3-3/2-151A Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Da, giả da (thành phẩm hoặc bán thành phẩm); túi du lịch; vali du lịch; túi xách 
tay; ba lô; cặp và túi sách học sinh; ví da. 

 

Nhóm 25: Quần, áo may sẵn; thắt lưng da (trang phục); giầy da, giầy thể thao, dép 
 

 
(210) 4-2016-20321 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) CNNC HUAYUAN TITANIUM 

DIOXIDE CO., LTD.   (CN) 
Second floor, No. 359, Hecheng West 
road, Jiayuguan, Gansu Province, PRC  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Kẽm oxit [chất nhuộm]; chất nhuộm; dioxit titan [chất nhuộm]; lớp phủ [sơn]; 
sơn mài; sơn; lớp phủ dùng cho phớt, nỉ tẩm nhựa [sơn]; sơn cho đồ gốm; lớp phủ cho gỗ 
[sơn]; véc ni.  

 

 
(210) 4-2016-20344 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 
em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng và đồ uống kiêng (thích hợp cho mục 
đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2016-20345 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 

em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng và đồ uống kiêng (thích hợp cho mục 
đích y tế).  
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Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu.   

 

 
(210) 4-2016-20346 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 
em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng và đồ uống kiêng (thích hợp cho mục 
đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu.   

 

 
(210) 4-2016-20347 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu.   

 

(210) 4-2016-20348 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím, trắng 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 

em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng và đồ uống kiêng (thích hợp cho mục 
đích y tế).  
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Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2016-20349 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh dương đậm 
(731) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-8101 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Lá nhôm dùng để nấu nướng; lá kim loại đặt lên chảo để chiên; hợp chất kim 

loại được gắn kết lại với nhau bởi quá trình liên kết nổ dưới dạng tấm, dạng phiến và dạng 
lá cho việc sản xuất sau đó; kim loại thường dạng thô và dạng bán thành phẩm, được bán 
với số lượng lớn, cho việc sản xuất sau đó; vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: tấm 
đúc trần bằng kim loại, tấm đúc cửa bằng kim loại, tấm đúc hàng rào bằng kim loại, tấm 
đúc tường bằng kim loại, tấm đúc cho mái lợp bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, 
tấm lợp mái bằng kim loại, lớp che ngoài bằng kim loại (xây dựng) và ngói bằng kim loại; 
dây cáp bằng kim loại thường không dẫn điện và dây kim loại thường không dẫn điện; 
ống dẫn bằng kim loại và ống kim loại; két an toàn bằng kim loại; vật liệu bằng kim loại 
dùng cho đường sắt; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn, cụ thể là: vòng kẹp bằng kim loại 
(vòng đai để kết nối); khớp nối chuyển tiếp của cấu kiện bằng hợp chất kim loại; cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được; đồ ngũ kim bằng kim loại và các vật dụng nhỏ làm bằng 
sắt; sản phẩm bằng kim loại thường không được xếp trong các nhóm khác; quặng kim 
loại.  

 
Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng mỏng đúc bằng 
chất dẻo để bao gói thực phẩm cho mục đích gia dụng; màng mỏng đúc bằng chất dẻo để 
bao gói thực phẩm sử dụng cho công nghiệp; túi bằng chất dẻo để cất giữ thức ăn cho mục 
đích gia dụng; tấm giấy dùng trong nấu nướng và ngăn ngừa cháy và dính thức ăn trên đĩa 
quay hoặc đĩa trong lò vi sóng; tấm lót bằng chất dẻo không dệt dùng trong nấu nướng; 
giấy bọc thực phẩm dạng lá; giấy nhiều lớp sợi tự nhiên hoặc tổng hợp dùng cho mục đích 
công nghiệp; giấy lọc; vật liệu lọc bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang; cái lọc 
cà phê bằng giấy; giấy và bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp được in; văn 
phòng phẩm; chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
dùng cho các nghệ sĩ; bút lông để vẽ; máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện) và đồ 
dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật 
liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản in đúc.  

 
Nhóm 21: Vải lau chùi nhà bếp cho mục đích gia dụng; bọt biển lau chùi nhà bếp dùng 

cho mục đích gia dụng; bọt biển dùng cho mục đích làm sạch; vật để cọ rửa làm sạch 

dạng tấm, dạng miếng, dạng cuốn tròn, dạng giẻ lau, dạng cây lau nhà hoặc dưới các dạng 

khác dùng trong công nghiệp; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; giẻ lau để làm sạch có 

tẩm chất tẩy rửa; tấm để làm sạch; nùi bông để thoa phấn; giẻ để làm sạch; dụng cụ và đồ 

chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 
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lược; bàn chải; vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ lau chùi làm sạch (vận hành bằng 

tay); bùi nhùi thép để làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ 

bằng thủy tinh để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; đồ bằng đất nung để chứa đựng.  
 

 
(210) 4-2016-20351 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) EVERYONE HAPPY 

ENTERTAINMENT LIMITED   (HK) 

Unit 806, 8/F Tower Ii Cheung Sha Wan 

Plaza 833 Cheung Sha Wan Rd Kln 

Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 38: Truyền hình; dịch vụ điện báo; gửi tin nhắn; dịch vụ điện thoại; truyền tin và 

ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp 

kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 

internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ truyền viđêô theo yêu cầu.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; lập trình 

máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy trì trang 

web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 

(không phải là chuyển đổi vật lý); cho thuê máy chủ đặt web; cung cấp công cụ tìm kiếm 

trên internet; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 

web; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  
 

 
(210) 4-2016-20353 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.5.1; 24.17.18 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Solico Việt 
Nam   (VN) 
Số 16, ngõ 77, ngách 5 Bùi Xương Trạch, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 35: Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí theo đơn đặt hàng cho người khác.  
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(210) 4-2016-20356 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riversiđe, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; gỗ dán; gỗ xẻ; ván gỗ; cửa 

gỗ; cầu thang gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc bằng gỗ, kệ, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu gỗ, gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, gỗ bán thành 
phẩm, gỗ dán, gỗ xẻ, gỗ lạng, ván gỗ, ván ép, ván nhân tạo, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc bằng 
gỗ, kệ, giường, tủ, cửa, cầu thang.  

 

 
(210) 4-2016-20376 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH SOVICO Khánh 

Hòa  (VN) 
68 Yersin, phường Phương Sài, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc (casino); dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng.  

 

(210) 4-2016-20377 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Eco Valley  (VN) 
Tòa nhà Hạ Long center, số 162, đường 
Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cafe; quán bar; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-20380 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 19.13.22 
(591) Đen, trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần E.D.O.C.T.O.R  

(VN) 
61 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa; cố vấn về lĩnh vực dược học; chăm sóc 

sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ tâm lý học (dịch vụ của bác sĩ tâm lý). 
 

 
(210) 4-2016-20381 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 26.5.1; 24.17.5 
(591) Đen, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần E.D.O.C.T.O.R  

(VN) 
61 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa; cố vấn về lĩnh vực dược học; chăm sóc 

sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ tâm lý học (dịch vụ của bác sĩ tâm lý). 
 

 
(210) 4-2016-20382 (220) 06.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần E.D.O.C.T.O.R  

(VN) 
61 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa; cố vấn về lĩnh vực dược học; chăm sóc 

sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ tâm lý học (dịch vụ của bác sĩ tâm lý). 
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(210) 4-2016-20407 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần công nghệ 
Sinh Học  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Biogroup, 814/3 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

2. Công ty cổ phần phân bón 
FITOHOOCMON   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Biogroup, 814/3 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 04: Than sinh học (nhiên liệu). 

 

 
(210) 4-2016-20408 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần công nghệ 
Sinh Học  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Biogroup, 814/3 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

2. Công ty cổ phần phân bón 
FITOHOOCMON   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Biogroup, 814/3 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt (nguyên liệu đốt là vỏ trấu và mùn cưa)  

 

 
(210) 4-2016-20439 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 9.1.10; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YOHU.BUY  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Parkson Paragon, số 3 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thức uống bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức năng dạng viên; thực phẩm chức 
năng dạng hòa tan.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, nón, vớ (tất), bao tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-20472 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.6; 6.1.2 
(591) Đỏ, sẫm, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hội thảo quả Lào Cai   (VN) 
Số 144, đường Hàm Nghi, phường Kim 
Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo quả (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán thảo quả. 
 

 
(210) 4-2016-20529 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(731) PRESTIGE HOMME COMPANY 

LIMITED   (HK) 
Rm 612, 6/F., Kwong Loong Tai Bldg., 
1016-1018 Tai Nam West St., Lai Chi 
Kok, Kln, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý chương trình khách hàng thường xuyên nhằm mục đích quảng cáo và 

thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang mạng; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ 
của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2016-20662 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.7.7; A25.7.6 
(731) GLOBAL DIGITECH CO., LTD   (TW) 

1F, No. 25, Alley 56, Lane 245, Sec.4, 
Bade Rd, Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; chế phẩm 
làm thơm không khí; nước hoa; thuốc đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể người; nước để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2016-20670 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 25.12.1; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn lạnh, mật ong, nước mật đường; 
men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-20671 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn lạnh, mật ong, nước mật đường; 
men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-20672 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn lạnh, mật ong, nước mật đường; 
men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-20673 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn lạnh, mật ong, nước mật đường; 
men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-20674 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-20675 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-20676 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  
(VN) 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-20677 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  
(VN) 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-20678 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  
(VN) 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-20679 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Tím tía 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quán ụt ụt  
(VN) 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-20735 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 069117 11.01.2016 JM 

  
(731) OCULUS VR, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính không bao gồm các thiết bị hoặc dụng cụ dùng trong nhãn 

khoa và dùng đo thị lực.  
 

 
(210) 4-2016-20736 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 069118 11.01.2016 JM 

(531) 26.4.1; A26.4.24; A25.3.3 
(731) OCULUS VR, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính không bao gồm các thiết bị hoặc dụng cụ dùng trong nhãn 

khoa và dùng đo thị lực.   
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(210) 4-2016-20737 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) CHARLES JOURDAN HOLDING AG  

(CH) 
c/o ZSP Consulting AG, Zugerstrasse 

76b, 6340 Baar- Suisse 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm, dầu thơm, chế phẩm làm 

thơm đồ vải, chế phẩm làm thơm không khí; tinh dầu; mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, 

son môi, chất làm bóng môi, bút chì mỹ phẩm, kem dùng cho mặt dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, kem dùng cho cơ thể dùng cho mỹ phẩm, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể và mục đích 

trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước 
sơn móng; nước xức tóc, dầu gội đầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc 

đánh răng; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm bóng), kem dùng cho đồ da thuộc, 

kem đánh giày, sáp đánh giày, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chế phẩm để đánh 
bóng da thuộc, chế phẩm làm sạch dùng cho da thuộc. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính đeo mắt (kính thị lực và 
kính bảo hộ); thiết bị có chứa thị kính; vỏ bọc dùng cho kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; 

kính đeo mắt (quang học); kính râm; kính áp tròng; thấu kinh quang học; bao (túi), hộp 

đựng và vật dụng để giữ kính áp tròng; hộp và bao (túi) để cất giữ và dụng cụ để đeo và 
tháo kính áp tròng; gọng kính đeo mắt. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ và 

dụng cụ bấm giờ, đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Da thuộc và vật liệu giả da; vật dụng làm bằng da thuộc và vật liệu giả da, cụ 

thể là hành lý (ngoại trừ bao túi làm bằng vật liệu dệt và túi để vận chuyển và lưu giữ 

nguyên vật liệu có số lượng lớn), túi du lịch, túi thể thao (ngoại trừ túi được thiết kế đặc 
biệt để đựng dụng cụ thể thao); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi để đựng 

vật dụng cho mục đích vệ sinh (túi rỗng), túi xách tay, túi dùng ở bãi biển, ba lô, túi dùng 

trong chơi ten-nít (không phải loại thích hợp để đựng cái vợt), túi để đựng vật dụng khi 
tập thể dục (túi rỗng), túi để đựng vật dụng dùng trong luyện tập thể thao, túi đựng giày; 

cặp đựng giấy tờ và tài liệu, cặp học sinh, ví tiền, ví đựng thẻ và danh thiếp, túi cầm tay 

cho phụ nữ, ví tiền (không bằng kim loại quý), túi đeo ngang thắt lưng, túi bằng da thuộc 
để đóng gói hàng hóa; da động vật; hòm hoặc rương (hành lý) và vali; «, « che nắng và 

gậy chống; roi da, dây đai cho động vật và yên cương; vòng cổ dùng cho động vật và dây 
dắt chó bằng da thuộc. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón và khăn đội đầu; dải khăn choàng qua vai 
dùng trong các cuộc thi, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ (trang phục), cà vạt (trang 

phục), nơ con bướm (trang phục), mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), mũ bê-rê (đồ đội đầu), thắt 

lưng (trang phục); quần áo lót mặc bên trong; trang phục dệt kim. 
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(210) 4-2016-20753 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.3.20; A5.3.13; 5.7.1; 5.7.6 

(591) Vàng, nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Hiệp  (VN) 
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-20754 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Diệp   (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; nhôm; nhôm ống (tất cả dùng trong 

xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

(210) 4-2016-20755 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Diệp  (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; nhôm; nhôm ống (tất cả dùng trong 

xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-20792 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử Aloo Việt Nam  (VN) 
Số 06 đường Phan Đăng Lưu, phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng, dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bán lẻ, 

bán buôn các sản phẩm theo đơn đặt hàng qua internet, truyền hình, điện thoại, bưu điện, 
các sản phẩm cụ thể là: mua bán cá, tôm, mực, cua, ốc, thịt động vật, thịt gia cầm, thịt thú 
rừng nuôi, (thực phẩm chưa chế biến, thực phẩm đã chế biến, thực phẩm tươi, thực phẩm 
khô), lương thực, sản phẩm nông sản, hải sản, rau - củ quả, gia vị, bánh kẹo, thực phẩm ăn 
liền, sữa, các loại đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-20817 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất Hưng 
Phát Thịnh   (VN) 
428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để chống mối mọt, ngâm tẩm gỗ và lâm sản.  

 

 
(210) 4-2016-20839 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.6; 26.1.1; A5.3.13; 5.7.21; 25.7.25; 

A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOPPYCO  (VN) 
14-14B Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê.  
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(210) 4-2016-20851 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hộ kinh doanh Quân Trang  

(VN) 
Số 45 Phạm Hồng Thái, khu phố Trung 
Chỉ, phường Đông Lương, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bắp (sữa ngô).  
 

 
(210) 4-2016-20853 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 5.13.25; 5.3.20; 26.1.1; 

17.2.17 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh  (VN) 
Số 4, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể; mặt nạ giay đắp mặt; sữa rửa mặt, kem thoa mặt.  
 

 
(210) 4-2016-20854 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh  (VN) 
Số 4, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem dưỡng thể; mặt nạ giấy đắp mặt (mặt nạ làm đẹp); sữa rửa mặt; 
kem thoa mặt. 

 

 
(210) 4-2016-20858 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 3.13.1; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Trắng, xám, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, 

xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Cúc Phương  (VN) 
Bản Thường Xung, xã Kỳ Phú, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; 
đồ uống làm từ nước quả ép; nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; quả ép [đồ 
uống]. 

 
 

(210) 4-2016-20865 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Da cam,nâu, trắng, nâu đen, đen 
(731) Phạm Tùng Dương  (VN) 

Số 13/235 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán rượu, dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2016-20871 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 8.1.1; 26.1.1 
(591) Ghi, vàng, trắng. 
(731) Đinh Quang Lộc  (VN) 

Thôn Thượng, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt; bánh kem; bánh mì nhân thịt; bột mì; kem lạnh. 
 

Nhóm 43: các cửa hàng bánh kẹo, hiệu bánh mỳ; quầy hàng chuyên phục vụ bánh kẹo, 
quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2016-20873 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.3; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thành Tâm  
(VN) 
Số 401/78, ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2016-20876 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Đồng Tiến  
(VN) 
7A/29 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm vitamin. 
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2016-20879 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.9.19; 5.7.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
NOOM  (VN) 
Tổ 23, thôn Quý Phước II, xã Bình Quý, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm chế biến từ thực vật; mua bán lương thực thực phẩm; mua 

bán hàng nông sản. 
 

 
(210) 4-2016-20934 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) NIHON UNISYS, LTD.   (JP) 

1-1, Toyosu 1-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Biển hiệu dùng điện để hiển thị con số mục tiêu, kết quả đầu ra hiện tại; máy 

sao chụp; máy dán tem chỉ thời gian và ngày; đồng hồ ghi giờ [thiết bị ghi thời gian]; thiết 
bị ghi dữ liệu chuyển động của xe cộ; máy và thiết bị đo hoặc kiểm tra được sử dụng để 
ghi và hiển thị trạng thái hoạt động của ô tô; máy và thiết bị viễn thông; phần mềm máy 
tính (đã ghi); máy tính.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cung cấp thông tin về quản lý hoạt động của xe ô tô; cung 
cấp thông tin hoặc tư vấn liên quan đến vận tải bằng ô tô; cung cấp thông tin về giao 
thông và đường bộ; dịch vụ định vị GPS xe cộ trên đường; cung cấp thông tin về môi giới 
vận tải; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về môi giới vận tải; cung cấp thông tin, tư 
vấn và cố vấn về bốc dỡ hàng hóa; cung cấp thông tin về dịch vụ xếp hàng vào kho; cung 
cấp thông tin về cho thuê chỗ xếp hàng vào kho. 
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Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế, tạo lập và bảo dưỡng 
chương trình máy tính; tạo lập và phát triển hệ thống xử lý thông tin; cung cấp tư vấn liên 
quan đến thiết kế, tạo lập và bảo dưỡng phần mềm máy tính cho kiến trúc hệ thống; thiết 
kế hoặc bảo dưỡng hệ thống máy tính; cung cấp tư vấn về thiết kế máy tính và chương 
trình máy tính; thiết kế, lập kế hoạch hoặc bảo dưỡng hệ thống mạng thông tin liên lạc; 
cung cấp tư vấn liên quan đến thiết kế, tạo lập, bảo dưỡng hoặc quản trị hệ thống mạng 
thông tin liên lạc; cấu hình và nâng cao, sửa đổi và bổ sung tính năng, và tối ưu hóa máy 
tính (bao gồm cả bộ xử lý trung tâm máy tính, và các mạch điện tử, đĩa từ và băng từ đã 
được ghi các chương trình máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính khác) và các chương 
trình máy tính; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; xác thực người 
dùng trong thương mại điện tử; giám sát hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa để 
quản lý các phương tiện logictic; giám sát máy tính và các chương trình máy tính bằng 
cách truy cập từ xa; cung cấp tư vấn về thiết kế, tạo lập hoặc duy trì các hệ thống máy tính 
để sử dụng các mạng truyền thông như internet; tái lập các dữ liệu máy tính; cung cấp tư 
vấn về hoạt động và phục hồi lỗi của chương trình máy tính trên máy vi tính; giám sát hệ 
thống an ninh máy tính bằng cách truy cập từ xa và cung cấp tư vấn và thông tin theo đó; 
cho thuê máy vi tính; cung cấp phần mềm máy tính bởi nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; 
cung cấp phần mềm máy tính liên quan đến hệ thống logictic; cung cấp các chương trình 
máy tính; cho thuê chương trình máy tính; cho thuê chương trình máy tính có chức năng 
quản lý gửi nhận email; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt động của máy tính và các 
chương trình máy tính; thử nghiệm hoặc nghiên cứu chương trình máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính và cung cấp thông tin theo đó; tạo hướng dẫn sử dụng máy tính (bao gồm 
cả bộ xử lý trung tâm máy tính, và các mạch điện tử, đĩa từ và băng từ đã được ghi các 
chương trình máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính khác) và các chương trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-20956 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.15.1 
(731) NEVERWET LLC   (US) 

31 Industrial Circle, Lancaster, 
Pennsylvania 17601, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học sử dụng để sản xuất sơn phủ chống thấm và siêu chống 
thấm, sơn phủ và sơn làm kín dạng xịt để chống thấm nước. 

 

Nhóm 02: Sơn phủ chống thấm và siêu chống thấm, sơn phủ và sơn làm kín dạng xịt để 
chống thấm nước.  

 

 
(210) 4-2016-20975 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(731) MAITLAND-OTHELLO GMBH   (DE) 

Tongesgasse 44, D-60311 Frankfurt am 
Main, Alemania, Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy đánh/trộn dùng điện; máy xay cà phê, không phải loại 
vận hành bằng tay; máy trộn gia dụng dùng điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện nhằm 

mục đích sơ chế và chế biến thức ăn; máy chế biến thức ăn dùng điện.  

 
Nhóm 08: Kéo; dao; dụng cụ cầm tay, loại thao tác thủ công; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; 

dụng cụ cắt/tỉa/xén; dao kéo. 

 
Nhóm 11: Nồi áp suất, dùng điện; nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; dụng cụ nấu nướng 

dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò vi sóng [thiết bị 
nấu nướng].  

 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; bộ nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp; nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 

dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2016-20984 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) JACK LONDON RANCH LLC  (US) 

PO Box 327, 2498 London Ranch Road, 
Glen Ellen, California 95442, United 

States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2016-21006 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A17.2.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng 

(731) FOSHAN NANHAI LANDIEYU 

HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD.  
(CN) 

1-2 F,Workshop Two Zhugaiqiang And 

Xieboqiang, No.3 Wuzhuang West Road 
Hecun Wuzhuang Village, Lishui Town, 

Nan Hai Area, Foshan City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; viền dùng cho quần áo; vật trang trí cho quần áo; trang 

kim cho quần áo, khoá kéo; khoá cài [phụ kiện của trang phục].   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
848 

(210) 4-2016-21012 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.8; 3.1.6; 3.9.1; 26.4.9;  

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) PET LOVERS CENTRE PTE. LTD.  

(SG) 

11 Yishun industrial Street 1, #07-91/92, 

North Spring Bizhub, Singapore 768089  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; quản lý các 

thương vụ liên quan đến nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 

nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc thiết lập nhượng 

quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến điều hành nhượng quyền 

thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ 

cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; các dịch vụ nhượng quyền 

thương mại [thu mua theo nhóm, nhóm quảng cáo (nhằm tổ chức các quảng cáo theo chủ 

đề chung)]; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 

mại; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm (không bao gồm phương tiện đi kèm) cho phép 

khách hàng có thể xem và mua các hàng hóa này từ một đại lý bán hàng tổng hợp hoặc 

một cửa hàng bán lẻ hoặc từ một catalô đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện đài 

báo, ti-vi, phương tiện truyền thông hoặc các dịch vụ mua hàng trực tuyến thông qua 

mạng lưới máy tính toàn cầu vì lợi nhuận của người khác.  
 

 
(210) 4-2016-21026 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2 

(591) Trắng, xanh tím than, đỏ 

(731) Công ty TNHH Máy Nông 
nghiệp Việt Trung  (VN) 
Km 34, quốc lộ 5A, xã Hưng Thịnh, 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm thuộc nhóm này: máy cày, máy phát điện, máy gặt đập liên hợp, 

động cơ đi-ê-zen dùng cho máy nông nghiệp, máy làm đất, máy bơm nước. 

 

Nhóm 12: ¤ tô và phụ tùng của ô tô: lốp ô tô, trục ô tô, khung xe ô tô, gương (kính) chiếu 

hậu, còi xe, phanh xe, bộ côn ly hợp, gạt nước dùng cho xe ô tô, vành xe ô tô. 
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(210) 4-2016-21122 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) DFD INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
288-10, Cheongseok-ro, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); khăn choàng cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội 

đầu); áo chui đầu.  
 

 
(210) 4-2016-21123 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) DFD INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
288-10, Cheongseok-ro, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; cung cấp phòng hội nghị; quán rượu; 

quán cà phê và bánh; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-21126 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) T&G GLOBAL LIMITED   (NZ) 

2 Monahan Road, Mt. Wellington, 
Auckland 1006, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi và trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-21212 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Minh Tường   (VN) 
442 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-21216 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.1; A26.11.8; 15.7.11 
(591) Xanh lá, vàng, xanh dương, đỏ, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Quân Diệu  (VN) 
92KCA Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu; dầu nhờn; xăng; nhiên liệu; mỡ công nghiệp; mỡ bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-21217 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 15.7.11; A26.11.8 
(591) Xanh lá, vàng, xanh dương, đỏ, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Quân Diệu   (VN) 
92KCA Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu; dầu nhờn; xăng; nhiên liệu; mỡ công nghiệp; mỡ bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-21225 (220) 13.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.4 
(591) Xám, hồng, xanh dương 
(731) HOME LEAD INDUSTRY (HK) 

COMPANY LIMITED  (HK) 
17/F, Siu Ying Commercial Building, 
151-155 Queen's Road Central, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn tắm (trừ quần áo); vải dệt; tấm phủ 

đồ đạc bằng vải; áo gối. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; áo choàng mặc sau khi tắm; áo choàng; khăn 
choàng.   
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Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; xe cộ đồ chơi; điện thoại đồ chơi; đồ chơi nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chăn, màn, áo gối, vỏ nệm, túi ngủ, đồ bằng vải dùng cho giường, 
khăn tắm, vải các loại, tấm phủ đồ đạc bằng vải, quần áo, giày dép, mũ món, áo choàng, 
khăn choàng, trò chơi, đồ chơi, xe cộ đồ chơi, điện thoại đồ chơi, đồ chơi nhồi bông, khăn 
tay bỏ túi bằng vải, ba lô, túi xách, vali. 

 

 
(210) 4-2016-21251 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn JYMEC 
Việt Nam  (VN) 
BT4 - A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô 
thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-21254 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sao Vàng 
MEKONG  (VN) 
84/2B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-21255 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ti Ba  (VN) 
C12/23 ấp 3, hương lộ 3, xã Hưng Long, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò, dê, cừu, ngựa, lạc đà); dịch vụ chăn 
nuôi gia cầm (gà, vịt ngan, ngỗng, đà điểu, chim cút, chim bồ câu); dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản; dịch vụ chăn nuôi động vật (chó, mèo, thỏ, ong, tằm). 
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(210) 4-2016-21257 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại đầu tư công 
nghiệp Lưỡng Hiệp  (VN) 
206/7A Lê Văn Thọ, tổ 11, khu phố 11, 
phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo, trang phục thời trang, quần áo may sẵn, áo váy, váy, váy liền 
quần, bộ quần áo, áo choàng, áo khoác ngoài, quần áo ngủ. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ quảng cáo đến công chúng liên quan đến mọi hàng hóa 
hoặc dịch vụ, mua bán thời trang, quần, áo, mũ, nón, giầy, dép, khăn, thắt lưng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, thiết kế quần áo, thiết kế trang trí nội thất, thiết kế đồ họa 
nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-21259 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại điện tử Lâm Phạm  (VN) 
888 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 02, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hoa tươi, hoa khô, cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2016-21332 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) KH/T/2016/67781 23.02.2016 KH 

(531) 1.5.1 
(731) GUANGDONG WEIYE ALUMINIUM 

FACTORY GROUP CO., LTD.   (CN) 
No. 1, Hongling Si Lu, Shishan Town, 
Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại, không dùng cho xe cộ hoặc đồ đạc; cửa sổ bằng kim 

loại; thanh nhôm định hình; vách bình phong bằng hợp kim nhôm [vật liệu xây dựng bằng 
kim loại].  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
853 

(210) 4-2016-21334 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) TUNER BROADCASTING SYSTEM, 

INC.   (US) 
One CNN Center, Atlanta, GA 30303, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 
chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo 
hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi; 
kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh, 
viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, hộp đựng băng trò 
chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, 
thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện 
thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ 
bọc và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 
tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các nội dung nghe nhìn 
không thể tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua trang web; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống 
được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất 
phim, nội dung giải trí truyền hình và kỹ thuật số.  

 

 
(210) 4-2016-21337 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Tôn Nữ Phương Dung   (VN) 
6/13 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 
Nhóm 35: Mua bán vải; mua bán quần áo.  
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Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
 

 
(210) 4-2016-21466 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HOWARD MILLER CLOCK 

COMPANY   (US) 
860 East Main Avenue, Zeeland, Ml 
49464, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2016-21467 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HOWARD MILLER CLOCK 

COMPANY  (US) 
860 East Main Avenue, Zeeland, Ml 
49464, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2016-21468 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) HOWARD MILLER CLOCK 

COMPANY  (US) 
860 East Main Avenue, Zeeland, Ml 
49464, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

(210) 4-2016-21520 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Nhựa Gỗ Châu Âu  
(VN) 
Số 11 lô 1A.1.2 N02 khu đô thị Mỹ 
Đình, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Hỗn hợp gỗ và nhựa (vật liệu xây dựng); ván MDl phủ phim PVC chống nước; 
ván nhựa gỗ phủ phim chống nước; tấm giấy bồi (làm từ bột gỗ) dùng cho xây dựng; gỗ 
nhựa WPC (gỗ composite) dùng cho xây dựng; ván gỗ ép; gỗ dán; gỗ lạng; ván gỗ mỏng 
dùng cho xây dựng; gỗ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-21536 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH GWENT Việt Nam  

(VN) 
Lầu 2, phòng 202 tòa nhà Vinalines, số 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho gia đình và nhà bếp như: chậu rửa có thể di chuyển được, 

thùng nhựa, xô, chảo (không dùng điện), bộ nồi nấu (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-21537 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH GWENT Việt Nam  

(VN) 
Lầu 2, phòng 202 tòa nhà Vinalines, số 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; lò vi sóng; lò nướng điện; tủ lạnh; máy sấy bát đĩa.  

 
 

(210) 4-2016-21538 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) CNM CONTINENTAL, INC.   (KR) 

301, 8-13, Gwangpyeong-ro 56-gil, 
Gangnam-gu, 06367, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); xà 

phòng tắm; nước thơm dùng cho da; kem bôi mắt (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng 
cho cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt; nước hoa; mỹ phẩm; sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2016-21552 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A24.15.7; 26.4.2; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần thiết kế và 

xây dựng GIZA Việt Nam  (VN) 
Số 2D, ngõ 656, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán căn hộ, cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, quản lý căn hộ, môi giới căn 

hộ, định giá căn hộ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích, 
phá dỡ công trình xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xay dựng, lắp đặt hệ thống điện hệ thống 
cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí, hoàn thiện công trình xây dựng; vệ sinh 
công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, tư vấn kiến trúc, kiến trúc, thiết lập bản vẽ công nghiệp, 
thiết kế trang trí nội thất, thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-21553 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

xây dựng TPP  (VN) 
Số 132, phố Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường; tấm kim loại 
cho xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng; phụ kiện bằng hợp kim bạc chứa niken 
dùng trong xây dựng hoặc đồ đạc trong nhà; công trình xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng amiăng; các tông dùng trong xây dựng 
[đã phủ nhựa đường]; đá để xây dựng; gỗ xây dựng; công trình xây dựng, không bằng kim 
loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, tấm 
kim loại cho xây dựng, khung kim loại dùng cho xây dựng, phụ kiện bằng hợp kim bạc 
chứa niken dùng trong xây dựng hoặc đồ đạc trong nhà, công trình xây dựng bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, xi măng amiăng, các tông dùng trong xây dựng [đã 
phủ nhựa đường], đá để xây dựng, gỗ xây dựng, công trình xây dựng không bằng kim 
loại; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích; 
phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện hệ thống 
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cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; hoàn thiện công trình xây dựng; vệ sinh 
công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 
thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-21570 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
Nhân Phước  (VN) 
243/62 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, 

màn hình máy vi tính, bàn phím, chuột, usb lưu trữ; mua bán thiết bị giải trí như: máy 
nghe nhạc mp3, mp4, loa vi tính, đầu phát HD, máy chơi game, bút thông minh; mua bán 
máy móc, dụng cụ và thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay 
như: cà lê, mỏ lết, ổ khóa, đèn pin, mũi khoan, máy khoan; mua bán điện cơ như: đèn 
điện, cảm biến, ổ cắm điện, công tắc điện, máy đuổi côn trùng, vòi nước thông minh, máy 
phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán: mắt kính, đồng hồ đeo tay, kính thực tế ảo.  

 

 
(210) 4-2016-21591 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.10 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa Anh 

Thơ  (VN) 
Số 9/23 đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám răng; bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 

răng. 
 

 
(210) 4-2016-21669 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(731) MAX'S MIX COMPANY LIMITED  

(HK) 
Flat B4 - B6, 2/F, Block B, Hong Kong 
Industrial Centre, 489 - 491 Castle Peak 
Road, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
858 

(511)   Nhóm 04: Đóm giấy để châm lửa; nến dùng cho cây thông noel; nến; dây nến; sáp để thắp 
sáng; bấc nến; bấc đèn; đèn ngủ [nến]; nến thơm; nến được tẩm chất thơm hoặc xức nước 
hoa; nến có chất nền hóa học để tạo ngọn lửa có màu. 

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang trí cho dây chuyền hoặc 
vòng đeo tay (charm) [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ 
kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang trí [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; ghim cài để trang sức; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo [trang sức cho y 
phục]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang 
trí cho mũ bằng kim loại quý; hoa tai; bức tượng ( tượng nhỏ) bằng kim loại quý; bức 
tựợng nhỏ bằng kim loại quý, huy hiệu bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 
trang giả rẻ tiền]; đồ trang sức bằng bạc thật; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay 
(watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay (watch straps). 

 

Nhóm 18: Ví tiền; túi sách học sinh; vali du lịch; ví đựng tiền; túi ngựa thồ; ví đựng đồ 
trang điểm, chưa có đồ bên trong; túi dết; bao để móc chìa khóa; túi cho thể thao; gọng 
dùng cho ô hoặc dù. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; quần áo may sẵn; áo choàng ngoài; áo khoác ngoài; 
áo vét (trang phục); quần áo mặc bên ngoài; quần áo đan (trang phục); áo sơ mi; váy; bộ 
quần áo; áo len dài tay; áo sợi đan chui đầu; áo thun ngắn tay, quần dài; quần đùi; quần 
yếm; quần áo bằng giấy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau 
khi tắm; quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; bít tất ngắn cổ; quần áo bơi; quần áo 
lót; áo gilê; ca vát; đồ đi ở chân; lưỡi trai (để làm mũ); mũ. 

 

Nhóm 26: Ghim cài (phụ kiện của trang phục); khóa cài (phụ kiện của trang phục); khóa 
cài giày; cúc; đồ để thêu trang trí; cặp tóc; đồ trang trí cho giày (không bằng kim loại 
quý); vật dụng đỡ cổ áo; viền dùng cho quần áo; khoá kéo. 

 

 
(210) 4-2016-21689 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(731) YU KANG  (CN) 

No.1, Unit3, Building 6, Tianhong 
Garden, Laishan District, Yantai City, 
Shandong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ nhân tạo; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi tơ và chỉ tơ; sợi và chỉ đã xe; 
chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt.  

 

Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm; tấm thảm; thảm chống trơn; thảm dùng cho ô tô; 
thảm tập dùng ở phòng tập thể dục.  

 

Nhóm 28: Lưới chơi quần vợt; lưới dùng cho thể thao; bể bơi [đồ chơi]; ruột quả bóng 
dùng cho trò chơi; bóng cho trò chơi; thiết bị ném bóng ten-nít.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục thể chất; trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 
cung cấp các tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi chơi gôn; cho thuê các thiết bị 
dùng cho sân vận động.  
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Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ trồng vườn; chăm 
sóc bãi cỏ; chăm sóc vườn ươm cây; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên.  

 

 
(210) 4-2016-21715 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Vương   (VN) 
Số 1, C182, đường Bãi Sậy, phường Trại 
Chuối, quận Hồng Bàng, tỉnh Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại: rượu ba kích, rượu brandy, rượu vodka, rượu whisky, rượu vang.  

 

 
(210) 4-2016-21717 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 
(731) Trần Quỳnh Hoa  (VN) 

Số 10c Tập thể Lâm Sản, đường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) tóc giả.  

 

(210) 4-2016-21719 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty CP vải địa kỹ thuật 

Việt Nam  (VN) 
Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Vải địa phức hợp được sản xuất từ gốc Polyme  
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(210) 4-2016-21735 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế thời 
trang Tuấn Sành  (VN) 
Số 25, ngõ 184, đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; áo khoác 
choàng (trang phục); áo vét (quần áo), áo vét (trang phục); quần áo may sẵn; váy; áo bành 
tô, áo choàng, áo khoác ngoài; áo gilê, áo lót, áo chẽn không tay. 

 

Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng và quảng cáo; quản lý 
kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2016-21740 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; A5.5.20 
(591) Da cam, nâu 
(731) Công ty cổ phần Du lịch Nhật 

Minh  (VN) 
16 Pasteur, phường Xương Huân, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-21751 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.25; 15.1.17; A14.3.13; 26.15.5 
(731) JIN Ll ELECTRONICS TECHNOLOGY 

GROUP CO., LTD.   (TW) 
1F., No.12, Fuguang 2nd Ln., Wuguang 
Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mâm kẹp lưỡi cắt [bộ phận của máy]; lưỡi cắt [bộ phận của máy]; mâm cặp 3 

chấu [bộ phận của máy]; lưỡi dao [bộ phận của máy]; mâm cặp mũi khoan [bộ phận của 
máy]; đầu mũi khoan [bộ phận của máy]; mũi khoan [bộ phận của máy]. 
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(210) 4-2016-21752 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.25; 15.1.17; 14.3.1; A14.3.7; 

A14.3.13 
(731) JIN Ll ELECTRONICS TECHNOLOGY 

GROUP CO., LTD.  (TW) 
1F., No.12, Fuguang 2nd Ln., Wuguang 
Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mâm kẹp lưỡi cắt [bộ phận của máy]; lưỡi cắt [bộ phận của máy]; mâm cặp 3 

chấu [bộ phận của máy]; lưỡi dao [bộ phận của máy]; mâm cặp mũi khoan [bộ phận của 
máy]; đầu mũi khoan [bộ phận của máy]; mũi khoan [bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2016-21753 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.9; 2.9.14; 

A2.9.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Tâm  
(VN) 
Số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm dạng nước.  
 

Nhóm 19: Bột chà ron sử dụng trong quá trình lót gạch; bột trét tường; keo dán gạch (hỗn 
hợp xi măng và phụ gia).  

 

 
(210) 4-2016-21770 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hưng Ninh   (VN) 
Số nhà 70, ngách 61/7, phố Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống nước bằng kim 

loại; ống nước bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại; miệng vòi bằng kim loại; vòng treo 
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khăn tắm bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; móc treo giấy vệ sinh bằng kim 
loại; bộ phận chia khăn lau, gắn cố định bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống phân phối nước; 
ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; chậu rửa bằng inox gắn cố định (thiết bị 
vệ sinh); lavabô rửa mặt (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi sen (thiết bị vệ 
sinh).  

 
Nhóm 21: Vòng và giá treo khăn tắm.  

 

 
(210) 4-2016-21771 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hưng Ninh  (VN) 
Số nhà 70, ngách 61/7, phố Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống nước bằng kim 

loại; ống nước bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại; miệng vòi bằng kim loại; vòng treo 
khăn tắm bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; móc treo giấy vệ sinh bằng kim 
loại; bộ phận chia khăn lau, gắn cố định bằng kim loại. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống phân phối nước; 
ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; chậu rửa bằng inox gắn cố định (thiết bị 
vệ sinh); lavabô rửa mặt (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi sen (thiết bị vệ 
sinh). 

 
Nhóm 21: Vòng và giá treo khăn tắm.  

 

 
(210) 4-2016-21775 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đen, xám, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-21803 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(731) HUANG, HONG MING  (TW) 

3F., No.6, Sec.2, Jinan Rd., Zhongzheng 
Dist., Taipei City 100, Taiwan 10054 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm thú y; 

chế phẩm để tắm cho động vật; thực phẩm cho em bé; chất khử mùi không dùng cho 
người hoặc động vật; thuốc dành cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-21811 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

FULLWEI Việt Nam  (VN) 
Lô H2-2-1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 
xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Nhóm thứ nhất: linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy cụ thể là: ống góp hơi xả; lõi 

làm bằng sứ trong hệ thống ống xả; ống xả; bộ phận giảm thanh; đoạn ống xả cuối; ốp pô 
xe; ống khí động cơ; khung sàn và đầu xe; tấm chắn bùn bên trong trước trái; khung chắn 
bùn bên trong trước phải; khung chắn bùn bên trong phía sau trái; khung chắn bùn bên 
trong phía sau phải; phanh cản trước; phanh cản sau; phần trong trụ C; bộ phận khung sau 
bên phải; tấm tăng cứng sàn xe phía sau; giá đặt ắc quy; cách nhiệt ống dẫn xăng; thang 
đỡ module cảm ứng chống bỏ phanh; tấm tăng cứng cửa trước, sau bên trái, bên phải; giá 
đỡ hệ thống điều khiển xe; khung xe; tay lái; động cơ cánh tay; vòng bi khung; chân 
chống nghiêng; chân chống đứng; khung sau; khung đèn sau; ống nước; khuôn ống xả; 
khuôn các linh kiện ống xả; khuôn giá đỡ hệ thống điều khiển xe. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại phụ tùng ô tô, xe máy: ống góp hơi 

xả, lõi làm bằng sứ trong hệ thống ống xả, ống xả, bộ phận giảm thanh, đoạn ống xả cuối, 

ốp pô xe, ống khí động cơ, khung sàn và đầu xe, tấm chắn bùn bên trong trước trái, khung 

chắn bùn bên trong trước phải, khung chắn bùn bên trong phía sau trái, khung chắn bùn 

bên trong phía sau phải, phanh cản trước, phanh cản sau, phần trong trụ C, bộ phận khung 
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sau bên phải, tấm tăng cứng sàn xe phía sau, giá đặt ắc quy, cách nhiệt ống dẫn xăng, 

thang đỡ module cảm ứng chống bó phanh, tấm tăng cứng cửa trước, sau bên trái, bên 

phải, giá đỡ hệ thống điều khiển xe, khung xe, tay lái, động cơ cánh tay, vòng bi khung, 

chân chống nghiêng, chân chống đứng, khung sau, khung đèn sau, ống nước, khuôn ống 

xả, khuôn các linh kiện ống xả, khuôn giá đỡ hệ thống điều khiển xe.  
 

 
(210) 4-2016-21814 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Đại lý phân phối trà MINH HUY  
(VN) 
Thôn 04, xã Sùng Nhơn, Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Bán trà các loại. 
 

 
(210) 4-2016-21828 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.21; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.24 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sài Gòn 
Phương Nam   (VN) 
145/12/66 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-21829 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) WELCOS CO., LTD   (KR) 

21-12, Toegyegongdan 1-gil, 

Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem làm sạch (mỹ phẩm); kem mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc da; kem (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2016-21831 (220) 19.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Quốc 
Hưng   (VN) 
tổ 7, khu I, phường Lộc Sơn, thị xã Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà-phê.  

 

 
(210) 4-2016-21977 (220) 20.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) W STERNOFF LLC D/B/A BODY 

GLIDE  (US) 
1600 124th Avenue NE, Suite G, 
Bellevue, WA 98005 USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2016-21980 (220) 20.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION)  (JP) 
1 Takumi-cho, Saikai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; máy tính bảng; phụ tùng và phụ 
kiện cho các sản phẩm nêu trên ở nhóm 09. 

 

 
(210) 4-2016-21981 (220) 20.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) GUANGZHOU HANXI BIO-

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Building 8, COCO, 300m from Jiangxia 
Memorial Archway, Huangshi East 
Road, Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; xi đánh giày; tinh dầu; mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cung cấp thị 
trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn sức 
khỏe; xoa bóp; thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-22007 (220) 20.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh gừng (bánh mỳ có gia vị); bánh xốp; bánh ngọt; đồ trang trí ăn 

được dùng cho bánh ngọt; bánh ngọt (hương liệu ngoại trừ tinh dầu); bánh (gạo); bánh ga 
tô nhỏ [bánh ngọt]; bánh mỳ cuộn; bánh nướng; bánh nướng thịt.  

 

 
(210) 4-2016-22018 (220) 20.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
1 -10, Nihonbashi Kayabacho I-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em].  

 

 
(210) 4-2016-22037 (220) 20.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) MARSHMALLOW II (ST. LUCIA) 

LIMITED   (LC) 
Hewanorra Corporate Services Limited, 
Hewanorra House, Trou Garnier 
Financial Centre, Point Seraphine, 
Castries, St. Lucia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ cung cấp chỉ dẫn và thiết bị trong lĩnh vực 

thể dục thể chất; dịch vụ cung cấp các tiện nghi thể thao và tiện nghi sân quần vợt; dịch 

vụ giải trí có tính chất của môn đánh gôn và thi đấu quần vợt; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; 

dịch vụ người phục vụ cho người chơi gôn; dịch vụ sòng bạc và cung cấp các tiện nghi sử 

dụng trong sòng bạc; dịch vụ giải trí do khách sạn cung cấp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 

[giải trí]; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; sản 

xuất chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi 

giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp phòng nghỉ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ khu nghỉ dưỡng; dịch vụ sắp xếp phòng nghỉ trong khu nghỉ dưỡng; dịch vụ hội 

nghị và cung cấp các tiện nghi trong hội nghị; cung cấp dịch vụ quán rượu (quán bar) và 

nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ mát xa; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc 

sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi. 

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức lễ cưới; tổ chức hôn ước/lễ cưới cho những người 

không được phép kết hôn theo luật định. 
 

 
(210) 4-2016-22075 (220) 21.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 21.1.16; 2.3.1; A2.3.2; 26.13.25; 25.5.25

(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, hồng, hồng nhạt, hồng đậm, tím, 

tím nhạt 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
trực tuyến 24H  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 

Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (có thể tải xuống được); phần mềm báo điện tử. 

 
Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch 

vụ môi giới việc làm. 

 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; xuất bản 

sách; dịch vụ ghi băng đĩa. 
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(210) 4-2016-22076 (220) 21.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 21.1.16; 26.13.25; 25.5.25
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, hồng, hồng nhạt, hồng đậm, tím, 
tím nhạt 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; phần mềm báo điện tử.  
 

Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch 
vụ môi giới việc làm.  

 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; xuất bản 
sách; dịch vụ ghi băng đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-22125 (220) 21.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) ừng Cẩm Kiệt   (VN) 

125 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  
 
 

(210) 4-2016-22164 (220) 21.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.13.1 
(731) ZHEJIANG HUANQIU SHOES CO. 

LTD.   (CN) 
Xianjiang Industrial Park, Ruian, 
Zhejiang, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; trang phục dệt 
kim; mũ. 
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(210) 4-2016-22168 (220) 21.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể sản 

xuất mua bán Hồng Thúy  (VN)
Số 203, Lê Hồng Phong, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột gạo lứt; bột gạo lứt đậu đen; bột gạo; bột đậu các loại. 

 

 
(210) 4-2016-22223 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 
(731) BELICO ENTERPRISES LIMITED  

(HK) 
Flat H, 10/F, Gemstar Tower, 23 Man 
Lok Street, Hunghom, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thực phẩm trên cơ sở cá; gia cầm, không còn sống; rau 

đã được bảo quản; trứng.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột mì: chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; bột nhão; đồ ăn đã được chế biến trên 
cơ sở mì sợi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2016-22227 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MCORSET CO., LTD.   (KR) 

2nd Floor, Joosungville, (Sinsa-dong) 7, 
Aeonjuro-151-Gil, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; nước sơn móng; chế phẩm 

trang điểm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch và săn chắc da 
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(toner) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch cơ thể dùng cho mục đích vệ 
sinh; nước thơm dùng để chống nắng; nước thơm dùng cho mắt dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; huyết thanh không chứa thuốc dùng cho tóc; nước hoa; xà phòng. 
 

Nhóm 25: Quần áo lót mặc bên trong; quần đùi; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); áo ngực 
(trang phục); quần lót (không phải quần lót vệ sinh); áo thun ngắn tay; tất cao cổ; tất ngắn 
cổ; quần ống bó (đồ giữ ấm chân). 

 

 
(210) 4-2016-22241 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(731) BAI RUI MEDICAL PTE. LTD.   (SG) 

969 Bukit Timah Road, Floridian, T6, 
#05-19, Singapore 589664  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy khí dung dùng cho mục đích y tế; thiết bị và/hoặc phụ kiện (thuộc nhóm 
này) dùng để điều trị các bệnh liên quan đến phổi. 

 

 
(210) 4-2016-22309 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A25.1.10; 15.7.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pipicity.com  
(VN) 
80 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng.  
 
 

(210) 4-2016-22310 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.11.22 
(591) Cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

truyền thông Sài Gòn   (VN) 
Lầu 4 - Gia Thy Building, số 158-158A 
Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiếp thị; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tư vấn 

quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất 

chương trình truyền hình, lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; hoạt động hậu kỳ (lồng 

tiếng, lồng nhạc, biên tập, dàn dựng băng hình, dịch vụ sáng tác nhạc, phối âm, phối 

nhạc).  
 

 
(210) 4-2016-22324 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) YEUN-SUB NA  (KR) 

123-1, Gwanak-daero 287beon-gil, 

Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 

Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống và máy làm lạnh; thiết bị và máy làm 

lạnh; máy ướp lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh (không dùng cho phương tiện giao 

thông); tủ lạnh; thùng chứa làm lạnh; khoang làm lạnh; thiết bị và hệ thống thông gió 

(điều hòa không khí) dùng cho phương tiện giao thông; máy điều hòa không khí; máy 

điều hòa không khí cho xe cộ; máy điều hòa không khí cho các phương tiện đường sắt; 

buồng làm lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-22333 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.9.1; 25.1.6; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cát 
Tường  (VN) 
126/21G, Trần Phú, phường 4, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm cá đông lạnh; sản phẩm tôm đông lạnh.  

 

Nhóm 35: Xuất khẩu sản phẩm cá đông lạnh; xuất khẩu sản phẩm tôm đông lạnh.  
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(210) 4-2016-22337 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.11.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A1.11.8
(591) Trắng, đỏ 
(731) S.P. PLASTIC INDUSTRY CO., LTD  

(TH) 
39 Soi 75, Prachauthit Road, Thung-
Khru,Thung-Khru, Bangkok, 10140 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế; bàn; tủ đựng quần áo; tấm nâng hàng; giá, tất cả đều làm bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Các sản phẩm làm bằng nhựa dùng cho mục đích gia đình như: đồ chứa đựng; 
thùng chứa đựng; rổ; ga-lông; chậu; xô; hộp giữ lạnh (không dùng điện, có thể mang đi 
được). 

 

 
(210) 4-2016-22338 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.7.25; 25.1.25 
(731) S.P. PLASTIC INDUSTRY CO., LTD  

(TH) 
39 Soi 75, Prachauthit Road, Thung-
Khru,Thung-Khru, Bangkok, 10140 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế; bàn; tủ đựng quần áo; tấm nâng hàng; giá, tất cả đều làm bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Các sản phẩm làm bằng nhựa dùng cho mục đích gia đình như: đồ chứa đựng; 
thùng chứa đựng; rổ; ga-lông; chậu; xô; hộp giữ lạnh (không dùng điện, có thể mang đi 
được). 

 

 
(210) 4-2016-22353 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Đinh Minh Chính  (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, đồng phục (trang phục thời trang), giày, dép.  
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(210) 4-2016-22355 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; 25.5.3 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty CP sản xuất vật liệu 

xây dựng Nguyên Anh  (VN) 
Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng kim loại và phi kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2016-22371 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 1.15.24; 6.1.2; 1.15.23; 26.13.1 
(591) Cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

Nam Thành   (VN) 
54-56 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; mua bán hộp đèn, bảng hiệu, pano quảng cáo; mua bán 

vải, hàng may sẵn, giày dép; mua bán xe mô tô, xe máy và phụ tùng của chúng; mua bán 
mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác; quảng cáo; tổ chức xúc tiến thương mại; mua bán hàng điện tử như, máy thu hình 
(tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ 
thuật số và thiết bị của chúng; mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, 
tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy 
lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát, tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán 
thiết bị viễn thông như, điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như, máy 
tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, 
máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị 
kỹ thuật số như, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán 
thiết bị giải trí như, máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện 
tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng như, quạt điện, quạt máy, bàn ủi, bàn là, đèn 
điện, đèn sạc, máy hút bụt, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu 
nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy lâm sữa chua và thiết bị của 
chúng; mua bán thiết bị nhà bếp như, nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas, bếp điện, bếp từ, 
lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm 
nước, bình nước và thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như, máy hút sữa mẹ, bình bú 
sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, 
dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như, búa, cưa, 
kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài 
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và thiết bị của chúng; mua bán điện cơ như, đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm 
điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của 
chúng; mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, 
nước giải khát; mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như, máy gieo hạt, máy thu 
hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, máy xát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt 
cỏ, máy tỉa cành; mua bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê mặt bằng; cho thuê văn phòng công ty. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng 
(trang trí nội thất). 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; đại lý du lịch.  

 
Nhóm 40: In ấn.  

 
Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, khu vui chơi giải trí; cung cấp trò 
chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; rạp chiếu phim. 

 

 
(210) 4-2016-22381 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.3.6; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế Hương Sắc Việt  (VN) 
38 đường TMT 13, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-22395 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử Aloo Việt Nam  (VN) 
Số 06 đường Phan Đăng Lưu, phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng, dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bán lẻ, 

bán buôn các sản phẩm theo đơn đặt hàng qua internet, truyền hình, điện thoại, bưu điện, 
các sản phẩm cụ thể là: mua bán cá, tôm, mực, cua, ốc, thịt động vật, thịt gia cầm, thịt thú 
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rừng nuôi, (thực phẩm chưa chế biến, thực phẩm đã chế biến, thực phẩm tươi, thực phẩm 
khô), lương thực, sản phẩm nông sản, hải sản, rau - củ - quả, gia vị, bánh kẹo, thực phẩm 
ăn liền, sữa, cac loại đồ uống, ti vi, tủ lạnh, máy tính, máy in, điều hòa, hàng thời trang, 
các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ô tô, xe máy, xe đạp, 
đồ nội thất, văn phòng phẩm, sách. 

 

 
(210) 4-2016-22408 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nguồn nhân lực HIKARI  (VN) 
95/13 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý vé máy bay; đại lý du lịch.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), tư vấn du học; tư vấn giáo dục; dịch vụ đào tạo 
tiếng Anh; dịch vụ đào tạo tiếng Nhật; dịch vụ đào tạo tiếng Hàn.  

 

 
(210) 4-2016-22409 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh ống 
thép SENDO  (VN) 
Đường 1A, khu công nghiệp Phú Mỹ I, 
thị trấn Tân Thành, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép. 
 

 
(210) 4-2016-22410 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh ống 
thép SENDO   (VN) 
Đường 1A, khu công nghiệp Phú Mỹ I, 
thị trấn Tân Thành, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 06: ống thép. 
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(210) 4-2016-22411 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1; 4.5.1; 26.1.2; 

4.5.2; A26.1.18; 5.7.3 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông Phú Phú 
Quốc  (VN) 
Tổ 3, ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha.  
 

 
(210) 4-2016-22412 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.15; 4.5.21 

(591) Vàng cam, trắng, đỏ, xanh, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến Dũng  (VN) 
38/17 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-22413 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
dệt HUGE - BAMBOO  (VN) 
Lô H-2-CN, lô H-1B-CN, khu công 

nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, trang phục, quần áo may sẵn, bộ quần áo. 
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(210) 4-2016-22414 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Tín Ban 
MÊ  (VN) 
Số 601, km14, quốc lộ 14, xã Hòa 
Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk 
L¾k  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước làm bằng inox.  

 

 
(210) 4-2016-22415 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.3.1; A1.1.10; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Cam, đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Khuê Nguyên  (VN)
114 đường 24 khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bột ngô; bột ngũ cốc; bột yến mạch; bột khoai tây cho thực phẩm; bột 

làm bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bột đậu, bột ngô, bột ngũ cốc, bột yến mạch, bột khoai tây cho thực 
phẩm, bột làm bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2016-22416 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá 

điếu, tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-22417 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá 
điếu, tẩu thuốc lá. 

 

(210) 4-2016-22418 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá 

điếu, tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-22419 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá 

điếu, tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-22431 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu; nước xức tóc; kem chống lão hóa da.  

 

 
(210) 4-2016-22432 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-22433 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch    (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-22434 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-22435 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 Hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-22436 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-22437 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu; nước xức tóc; kem chống lão hóa da.  
 

 
(210) 4-2016-22438 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.4.24 

(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
KAY SPA Việt Nam  (VN) 
Số 21, ngách 32, ngõ 245 đường Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2016-22450 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.2; 26.7.25; A26.11.9 

(731) KENZAI CERAMICS INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 

169/97 Ratchadapisek Road, Dindaeng, 

Bangkok 10400 THAILAND  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lát sàn, không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại; 

tấm lát nền cho xây dựng, không bằng kim loại; tấm ốp tường cho xây dựng, không bằng 

kim loại; gạch lát bể bơi, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-22453 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khổng Gia  (VN) 
Số 138A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 

8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-22454 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.3.3 
(731) AQUACRAFT INDUSTRY 

COMNANV LTD.   (TW) 
No. 140, Xiyuan Road, Hemei 
Township, Changhua County 50853, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 08: Chĩa gẩy rơm dùng trong nông nghiệp (công cụ cầm tay); cuốc [công cụ cầm 
tay]; đồ dùng để hái quả [công cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay vận hành 
bằng tay]; kéo xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; kéo tỉa; kéo lớn để tỉa; cào [dụng cụ cầm tay]; 
cưa [dụng cụ cầm tay]; kéo cắt; xẻng đào đất [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ xén tỉa cây. 

 

Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; ống bằng vật liệu dệt; đầu nối không bằng 
kim loại dùng cho ống; vòng đệm ống; khớp nối ống, không bằng kim loại; ống vòi tưới 
nước. 

 

Nhóm 21: Miệng vòi dùng cho ống tưới; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vòi rót; 
bình tưới; ống phun để tưới hoa và cây; dụng cụ để tưới cây. 

 

 
(210) 4-2016-22455 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) LIN JINHAI   (CN) 

Hehu Village, Baishi Town, Yueqing 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; van áp lực [bộ phận của máy móc]; bộ điều khiển hơi 

dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; băng tải vận hành bằng khí nén; xi lanh dùng 
cho động cơ điện và động cơ; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]. 

 

 
(210) 4-2016-22456 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.12; A26.11.9; 26.13.25 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH GREATIO   (VN) 

128 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2016-22457 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.15.2; 1.15.23; A24.15.13 

(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GLOBAL 
CYBERSOFT (Việt Nam)  (VN) 
Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm 

Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được] 
 

 
(210) 4-2016-22458 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thái Đạt  (VN) 
Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước; hóa chất xử lý nước thải; hóa chất xử lý nước dùng cho 

công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để lọc gạn; hóa chất xử lý nước cất. 
 

 
(210) 4-2016-22470 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-22471 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22473 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

U.S PHAR   (VN) 
2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22474 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; 3.1.14; A3.1.24; A17.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, nâu, xanh nhạt, 

đen 
(731) Công ty cổ phần Sao Mai   (VN)

Số nhà 577, đường Lý Thái Tổ, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
884 

(210) 4-2016-22475 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn Mỹ 

Thái  (VN) 
Số 39B đường Cô Bắc, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết (đóng phuy, thùng, can, bình, chai nhỏ) dầu, mỡ công 
nghiệp và chất bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2016-22476 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn Mỹ 

Thái   (VN) 
Số 39B đường Cô Bắc, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết (đóng phuy, thùng, can, bình, chai nhỏ) dầu, mỡ công 
nghiệp và chất bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2016-22477 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1; 5.7.1 
(591) Da cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Vinh  (VN) 
69/55/3A Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-22478 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Trà My  (VN) 
4/4A đường 129, tổ 3, khu phố 2, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-22479 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm An 
Nguyên  (VN) 
246A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-22491 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh đậm, bạc trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Hòa Lợi  
(VN) 
245/61D Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn), dây curoa, băng đai truyền chuyển động, khớp nối vạn 

năng, gối đỡ, cầu trục, cầu có con lăn [tất cả là bộ phận của máy]. 
 

 
(210) 4-2016-22492 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A18.1.9; 18.1.23; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, cam, vàng 
(731) Nguyễn Cảnh Dương  (VN) 

Số 9, ngách 31/2 Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ chế phẩm và dụng cụ để bảo dưỡng ô tô, xe máy; bán buôn, 
bán lẻ phụ tùng ô tô, xe máy; bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị để sửa chữa, bảo dưỡng 
« tô, xe máy. 

 
Nhóm 37: Rửa xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy; làm sạch xe cộ; đánh 
bóng xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-22495 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-22496 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2016-22497 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-22498 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMPHARCO U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-22499 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMPHARCO U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-22509 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.3.3; 1.5.1 

(591) Xanh, đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nguyễn Thành Đô  
(VN) 
152/16 Vĩnh Viễn, phường 09, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng như: xoong, nồi; bát đũa, ấm chén, chảo, dụng cụ pha cà 

phê. 
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(210) 4-2016-22521 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 24.1.1; 26.1.2; A26.11.8 
(731) GUANGZHOU LUIBONS CHEMICAL 

BUILDING MATERIAL CO., LTD.  
(CN) 
No. 3116-3117, 3F, T Block, 5 & 6 
Zone, Guangdong Tianjian Decoration 
Material City, No. 283, Tongsha Road, 
Tonghe Street, Baiyun District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dùng cho mục đích công nghiệp; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, 

trừ sơn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; chất dính dùng cho gạch ốp 
tường; chất kết dính cho bê tông.  

 

 
(210) 4-2016-22523 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 14.7.1 
(731) WH SHOES TRADING SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 10 & 12, Jalan 6/11, Kawasan 
Perusahaan Seri Kembangan, 43300 Seri 
Kembangan, Selangor, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Giày dép bảo hộ để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; ủng bảo hộ dùng 

trong công nghiệp (để phòng chống tai nạn hoặc bị thương); quần áo bảo hộ để phòng 
chống tai nạn hoặc bị thương; găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; mũ 
bảo hiểm; kính bảo hộ; đai an toàn; hệ thống dây bảo hộ dùng cho người làm việc ở trên 
cao.  

 

 
(210) 4-2016-22530 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.17; A5.5.20; 7.1.5; 26.4.4; 26.4.7; 

7.3.11 
(731) ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT 

CO., LTD   (CN) 

No. 1, fifth road, donggang, quzhou 

city, zhe jiang province, china  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Flo; axit flohydric; mêtan, hóa chất công nghiệp; axit clohydric; chất làm lạnh; 
cacbon tetraclorua; chế phẩm hóa học làm ngưng tụ; hợp chất dập lửa; chế phẩm chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2016-22534 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.3; A26.4.6; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát   (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; lợn, bò, gà, dê (sống).  

 

 
(210) 4-2016-22535 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.   (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Bông thủy tinh cách điện, cách nhiệt; sợi thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; vật 

liệu cách nhiệt, cách điện.  
 

Nhóm 19: Tấm ốp trần làm bằng bông khoáng (bông khoáng từ đá) dùng để cách âm; tấm 
ốp trần làm bằng len đá dùng để cách âm; vữa (để trát hoặc trang trí tường); thạch cao đã 
được nung thành vôi; vữa làm từ thạch cao; tấm thạch cao; tấm ốp tường làm từ thạch cao; 
ma tít làm từ thạch cao dùng để trét vào các mối nối (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc 
nhóm này); ma tít dùng cho mối nối làm bằng vật liệu vô cơ (vật liệu xây dựng phi kim 
loại thuộc nhóm này); tấm thạch cao cốt sợi thủy tinh; tấm xi măng; tấm ốp trần bằng 
thạch cao; tấm ốp trần bằng bông thủy tinh; vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2016-22543 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.15.7; 26.3.23; 26.7.25 
(731) KURETAKE CO., LTD.   (JP) 

576, Minamikyobate-cho 7-chome, 
Nara-shi, Nara 630-8670 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Màu keo; mực in máy rô-nê-ô, màu nước để vẽ; sơn dùng cho thủ công mỹ 
nghệ; phẩm màu; chất nhuộm; chất nhuộm/chất màu; mực in; sơn; sơn phủ.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; bút [đồ dùng văn phòng]; bút đánh dấu; bút 
đầu cọ; bút lông để viết; ống cắm bút chì; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; mực.  

 

 
(210) 4-2016-22544 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) KURETAKE CO., LTD.    (JP) 

576, Minamikyobate-cho 7-chome, 
Nara-shi, Nara 630-8670 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Màu keo; mực in máy rô-nê-ô, màu nước để vẽ; sơn dùng cho thủ công mỹ 

nghệ; phẩm màu; chất nhuộm; chất nhuộm/chất màu; mực in; sơn; sơn phủ.   
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; bút [đồ dùng văn phòng]; bút đánh dấu; bút 
đầu cọ; bút lông để viết; ống cắm bút chì; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; mực.    

 

 
(210) 4-2016-22555 (220) 25.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Thông  (VN) 
544 Nhật Tảo, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; lá thơm (khử mùi) để trong xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-22560 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quyên  (VN) 
Thôn 5, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh 
§¾k L¾k  
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến và bảo quản: rau; củ; quả; thịt; cá. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày để bán sản phẩm và bán cửa hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và 
bán lẻ: hàng lương thực thực phẩm có nguồn gốc động vật, lương thực thực phẩm có 
nguồn gốc thực vật, các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được và đã được chế biến, bảo 
quản hoặc đông lạnh dùng làm đồ ăn (cụ thể gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, nước thịt nấu đông, cá nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt heo, 
thịt bò, thịt gia cầm, trái cây tươi, trái cây đông lạnh, thảo mộc tươi, rau củ quả tươi, rau 
củ quả đông lạnh), thực phẩm ăn nhanh có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến, bảo quản 
dùng làm đồ ăn (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, đồ ăn nhanh), gia vị, nông sản khô (đậu, ngô (bắp), tiêu, mộc nhĩ, bún, phở, mì sợi, 
miến, mì ống, hủ tiếu, thực phẩm chay, dầu ăn, trứng gia cầm, thủy hải sản các loại (tôm, 
cua, cá, mực), bánh mì, bột mì, gạo, hạt ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp (cá, trái cây, thịt 
heo, thịt bò, thịt gia cầm, rau, cá thu sốt cà chua, cá ngừ ngậm dầu thực vật), mứt nhão, 
thức ăn/thực phẩm cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, thực phẩm trên cơ sở yến mạch, 
xúc xích, thịt giăm bông, đồ uống không cồn, nước khoáng, nước uống tinh khiết, xi rô cô 
đặc, nước ép hoa quả, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo (có thể ăn được), kem, đồ uống có 
cồn, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa chua, 
thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng để 
làm sạch và trang điểm, dầu dùng cho mục đích làm sạch (mỹ phẩm), chất tẩy rửa không 
dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng trong y tế, dung dịch lau sàn nhà và nhà 
tắm, dung dịch xử lý thông tắc (dạng túi), nước rửa kính, chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm (bút, vở, cặp sách, ba lô, keo dán, bìa sách, băng 
đĩa nhạc), đồ lưu niệm, quần áo thời trang, vải sợi, hàng may mặc, giày dép, băng vệ sinh, 
tã giấy, khăn giấy, bột giặt, kem giặt, đồ gia dụng (ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng 
(đèn điện, công tắc điện, ổ cắm điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, 
sữa tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy 
chụp hình), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng 
cà phê; dịch vụ nhà hàng cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-22561 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quyên  (VN) 
Thôn 5, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh 
§¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; trà (chè); ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng 
cà phê; dịch vụ nhà hàng cà phê; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-22564 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt   (VN) 
Số 684 phố Lê Thanh Nghị, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-22565 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt  (VN) 
Số 684 phố Lê Thanh Nghị, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-22566 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt  (VN) 
Số 684 phố Lê Thanh Nghị, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-22567 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt  (VN) 
Số 684 phố Lê Thanh Nghị, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-22569 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển SG&C  
(VN) 
54 đường số 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè đậu đen.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè đậu đen (không do 
nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-22579 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.2 
(731) CARIDAR WATCHES (HK) 

CO.,LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 2606b 26/F Well Fung Ind Bldg 
68 Ta Chuen Ping Street Kwai Chung Nt 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay; bộ phận chuyển động 

của đồng hồ; vỏ đồng hồ; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hộp đựng đồ trang 
sức [hộp nhỏ]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ 
kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]. 

 

(210) 4-2016-22581 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.19 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược Hoàng Tuấn  (VN) 
12 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-22583 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/887,039  26.01.2016 US 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.4.2; 26.7.5 
(731) CAREERBUILDER, LLC  (US) 

200 North LaSalle Street, Suite 1100, 
Chicago, Illinois 60601, United States 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được để sử dụng cho việc quản lý và tạo 

điều kiện thuận lợi để tuyển dụng lao động và tuyển dụng nhân sự; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được để sử dụng cho việc tìm kiếm ứng viên (người tham gia ứng tuyển 
tuyển dụng lao động) tiềm năng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về tuyển dụng nhân sự, thông tin quản lý 
nhân sự và thông tin tìm kiếm công việc; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu máy vi tính tương 
tác có tính năng cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm, quảng cáo việc 
làm, các thông tin và nguồn lực về nghề nghiệp, tạo hồ sơ và đăng hồ sơ cá nhân, truyền 
tải thông tin hồ sơ cá nhân và truyền đạt thông tin phản hồi khác liên quan thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ quảng cáo tuyển dụng nhân sự, cụ thể là, sáng tạo quảng 
cáo về công việc tương tác và băng quảng cáo; sáng tạo và cung cấp tư vấn và các nguồn 
lực để hỗ trợ người tìm việc và nhà tuyển dụng, cụ thể là, bài báo, bản tin, viđêô, bài viết 
trên nhật ký trực tuyến, thiết kế đồ họa thông tin (thông tin, dữ liệu, kiến thức được thể 
hiện bằng hình ảnh trực quan) và các dự báo; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực việc làm và 
tuyển dụng, cụ thể là, dịch vụ tuyển dụng nhân sự, tư vấn, tuyển dụng, sắp xếp, cho thuê 
lao động, và dịch vụ tạo dựng mối quan hệ nghề nghiệp; thu thập dữ liệu, phân tích và 
cung cấp các báo cáo liên quan đến xu hướng tuyển dụng và hiện tượng trong thị trường 
lao động; dịch vụ tìm nguồn cung ứng và sàng lọc nhân viên tiềm năng cho nhà tuyển 
dụng; dịch vụ điều hành trang web tuyển dụng nhận sự cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-22584 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/887,041 26.01.2016 US 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.4.2; 26.7.5; 26.7.25 
(731) CAREERBUILDER, LLC   (US) 

200 North LaSalle Street, Suite 1100, 
Chicago, Illinois 60601, United States 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được để sử dụng cho việc quản lý và tạo 

điều kiện thuận lợi để tuyển dụng lao động và tuyển dụng nhân sự; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được để sử dụng cho việc tìm kiếm ứng viên (người tham gia ứng tuyển 
tuyển dụng lao động) tiềm năng.  
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Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về tuyển dụng nhân sự, thông tin quản lý 
nhân sự và thông tin tìm kiếm công việc; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu máy vi tính tương 
tác có tính năng cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm, quảng cáo việc 
làm, các thông tin và nguồn lực về nghề nghiệp, tạo hồ sơ và đăng hồ sơ cá nhân, truyền 
tải thông tin hồ sơ cá nhân và truyền đạt thông tin phản hồi khác liên quan thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ quảng cáo tuyển dụng nhân sự, cụ thể là, sáng tạo quảng 
cáo về công việc tương tác và băng quảng cáo; sáng tạo và cung cấp tư vấn và các nguồn 
lực để hỗ trợ người tìm việc và nhà tuyển dụng, cụ thể là, bài báo, bản tin, viđêô, bài viết 
trên nhật ký trực tuyến, thiết kế đồ họa thông tin (thông tin, dữ liệu, kiến thức được thể 
hiện bằng hình ảnh trực quan) và các dự báo; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực việc làm và 
tuyển dụng, cụ thể là, dịch vụ tuyển dụng nhân sự, tư vấn, tuyển dụng, sắp xếp, cho thuê 
lao động, và dịch vụ tạo dựng mối quan hệ nghề nghiệp; thu thập dữ liệu, phân tích và 
cung cấp các báo cáo liên quan đến xu hướng tuyển dụng và hiện tượng trong thị trường 
lao động; dịch vụ tìm nguồn cung ứng và sàng lọc nhân viên tiềm năng cho nhà tuyển 
dụng; dịch vụ điều hành trang web tuyển dụng nhận sự cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-22586 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.9; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Danko  (VN) 
A12 BT2 khu đô thị Mỹ Đình 2, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở socola; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm nước uống có gaz; sữa làm từ hạnh nhân 
(đồ uống); đồ uống khai vị, không có cồn; bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống 
hỗn hợp (cốc tai), không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; đồ uống từ nước quả ép 
không có cồn; chiết xuất của cây hoa bia cho việt sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để làm rượu mùi; chế 
phẩm để làm nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước sinh tố; 
xiro dùng cho đồ uống; nước ép rau (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; tinh dầu rượu; rượu anit; rượu arac; baijiu (đồ uống có cồn được 
chưng cất của Trung Quốc); đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu 
tiêu cơm (uống sau bữa ăn); đồ uống có cồn chứa rau quả; chiết xuất trái cây (có cồn); 
rượu gin; rượu mật ong; rượu anh đào; nira (đồ uống có cồn làm từ mía); rượu piket; đồ 
uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia; rượu rum; rượu sake; rượu votka; 
rượu whisky; rượu vang. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu, kinh doanh (buôn bán) thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; phân phối năng lượng; hướng dẫn khách du lịch; 
tham quan (du lịch). 
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Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; 

tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 

biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ câu lạc bộ 

(giải trí hoặc giáo dục); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí). 
 

 
(210) 4-2016-22589 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.13; 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1 

(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong 

nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và 

chất diệt ký sinh trùng; các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; ợp 

chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực 

phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm dính cho băng phẫu 

thuật; chất dính dán áp phích quảng cáo; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính 

dùng cho gạch ốp tường; aga (thạch trắng); chất kết dính cho bê tông; anbumin; cồn 

(rượu) etyl (etanol); kim loại kiềm; phèn; nhôm oxit (alumin); than động vật; chất chống 

đông; dung dịch chống tạo bọt cho ắc qui; nhiên liệu dùng cho lò phản ứng nguyên tử (lò 

phản ứng hạt nhân); chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chất 

kết dính (chất liên kết) dùng trong ngành đúc; vải để can ảnh; giấy để can ảnh; chất kết 

dính dùng cho đồ đi chân; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa đồ vật bị vỡ, gẫy; hỗn hợp 

(hợp chất) để sửa chữa săm lốp; men gốm (men sứ); hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; 

phim chụp ảnh, nhạy sáng nhưng chưa lộ sáng; chế phẩm làm lạnh; vật liệu lọc (chất 

khoáng, chất vô cơ); vật liệu lọc (nhựa dạng thô, chưa xử lý); vật liệu lọc (nguồn gốc thực 

vật); chế phẩm tinh chế nước nho chưa lên men; chế phẩm để tinh chế rượu vang; chất 

lỏng trợ lực tay lái; chất lỏng dẫn động; chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; chất lỏng 

phụ trợ dùng với tác nhân/vật liệu mài; gas hoá rắn dùng trong công nghiệp; hoá chất làm 

mờ kính; hoá chất nhuộm màu kính; mát tít gắn kính; đất mùn; giấy quì; chất bảo quản 

công trình xây, trừ sơn và dầu; hợp chất chế tạo đĩa hát; chế phẩm để phục hồi đĩa hát; bột 

giấy gỗ; giấy tự lên màu [nhiếp ảnh]; giấy nhạy sáng (giấy ảnh); tấm kính ảnh nhạy sáng; 

tấm nhạy sáng dùng cho in opset; xà phòng dùng cho kim loại sử dụng trong công nghiệp; 

bột sắn dùng trong công nghiệp; chất bảo vệ ngói, trừ sơn và dầu; thủy tinh lỏng; chế 

phẩm khử ẩm. 
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(210) 4-2016-22600 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1; 3.7.13 
(731) E-MART INC.     (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; vỏ bọc cho ghế ô tô; vỏ bọc cho bánh lái xe 
cộ; phụ kiện ô tô hậu mãi, cụ thể là túi đựng đồ dùng trong ô tô, túi lưới và khay được 
điều chỉnh một cách đặc biệt để phù hơp với xe cộ; bánh lái ô tô; gương chiếu hậu cho « 
tô; bộ giá gắn máy nghe nhạc MP3 được thêm vào hoặc được điều chỉnh một cách đặc 
biệt cho ô tô; xe lăn dùng cho người tàn tật, dù (để nhảy dù), giá để hành lý cho xe cộ; 
thuyền và tàu thủy; phương tiện giao thông đường không; xe máy; thiết bị báo hiệu chống 
trộm cho xe ô tô con; cửa xe ô tô con; giá để đồ trượt cho xe ô tô con; ghế ngồi của xe « 
tô con; xích chống trơn trượt cho xe cộ; xe đạp; bánh xe đạp; yên xe đạp; xe đẩy bằng tay; 
xe đẩy trẻ em; lốp cho bánh xe cộ; giảm sóc treo cho xe cộ; vật hãm cho xe cộ; đầu máy 
cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2016-22601 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1; 3.7.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 13: Súng săn; bột nổ; súng; bột thuốc súng; súng ngắn (vũ khí cầm tay); kính ngắm 
dùng cho vũ khí và súng trường; súng thể thao; vũ khí hơi cay.  

 

 
(210) 4-2016-22602 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại quý 
hoặc được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý, 
ghim cài ca vát, đồ trang trí dây lưng làm bằng kim loại quý; đồ trang sức, đá quý; dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đồng hồ 
điện tử bỏ túi; đồng hồ bỏ túi dùng trong thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-22603 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; 26.1.1; A5.3.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
 

 
(210) 4-2016-22604 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1 
(731) E-MART INC.    (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và các sản phẩm được làm từ vật liệu này, cụ thể là túi được làm 

từ giấy, hộp đựng được làm từ giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là 
khuôn cho đất nặn; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng 
giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị giảng dạy), chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc 
trong các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để in, yếm dãi của trẻ em bằng giấy; mẫu thêu; 
con lăn của thợ sơn nhà; xuất bản phẩm dạng in; vải can; sổ tay; vở nháp; bìa tệp hồ sơ 
dùng trong văn phòng; giấy vệ sinh; miếng giấy dùng cho bồn cầu; tấm phủ (để bọc) bồn 
cầu bằng vinyl (chất nhựa dẻo hơi cứng); khăn giấy dùng để tẩy trang.  

 

 
(210) 4-2016-22605 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; 26.1.1; A5.3.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su thô và bán thành phẩm; nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; chất dẻo ở 
dạng ép theo khuôn để sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; ống 

mềm phi kim loại; băng tự dính không dùng cho mục đích văn phòng, y tế, gia dụng hoặc 

mục đích cách điện; nút bịt kín bằng cao su; tấm chất dẻo được phủ chất dính dùng cho 
mục đích cách điện, cách nhiệt và cách âm; tấm nhựa vinyl bán thành phẩm; tấm chất dẻo 

dùng cho mục đích cách điện, cách nhiệt và cách âm; ống mềm để tưới nước.  
 

 
(210) 4-2016-22606 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.4.13; 3.7.21; 26.1.1; A5.3.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm làm bằng các vật liệu này, bao gồm túi và túi nhỏ bằng 

da, dây đai bằng da thuộc; da động vật, da sống (chưa thuộc); rương, hòm, va li và túi du 

lịch, ô, lọng và gậy chống (để đi bộ); roi ngựa, bộ yên cương và yên cương; túi mua hàng.  
 

 
(210) 4-2016-22620 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; 3.7.21; 26.1.1 

(731) E-MART INC.   (KR) 
377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây chão, không bằng kim loại; dây bện; lưới; lều; mái che bằng vải bạt; vải 

nhựa; buồm; bao tải và túi (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để đệm (lót) và nhồi 

độn (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô; bông dạng thô dùng trong ngành 
dệt; dây buộc để đóng gói.  
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(210) 4-2016-22621 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; 26.1.1; A5.3.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi và chỉ dùng để dệt.  

 

 
(210) 4-2016-22622 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và các sản phẩm từ vải, cụ thể là cờ hiệu, biểu ngữ, khăn tắm (trừ quần áo), 

chăn, khăn ướt bằng vải để lau vải, khăn mặt bằng vải, khăn tắm bằng vải, không bao gồm 
trong các nhóm khác; khăn trải bàn và ga trải giường; rèm cửa ra vào; găng tay để giặt; 
rèm tắm bằng nhựa; vỏ bọc bằng vải của nắp đậy bệ xí. 

 

 
(210) 4-2016-22623 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; 26.1.1; A5.3.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu, tạp dề; dép đi trong nhà; dép dùng trong 

phòng tắm.  
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(210) 4-2016-22624 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.21; 3.7.13; 26.1.1 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy móc (móc gài), kẹp (ghim) 

và kim; hoa nhân tạo; râu giả; băng đeo tay; vật độn áo nịt ngực; miếng đệm vai dùng cho 
quần áo; cái kẹp ống quần dùng cho người đi xe đạp; khung để mạng vá; miếng dán nhiệt 
để trang trí đồ vải (phụ kiện may mặc); tóc giả; ria mép giả; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; 
lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; giấy dùng để uốn xoăn tóc; phần tóc nối thêm; đồ 
trang trí tóc; đồ trang trí cho giày (không bằng kim loại quý); vật trang trí dùng cho quần 
áo; hạt cườm không dùng để làm đồ trang sức; dây buộc tóc.  

 

 
(210) 4-2016-22625 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; 26.1.1; A5.3.13 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm, thảm dầy trải sàn (thuộc nhóm này); thảm chùi chân và chiếu; vải sơn 

lát sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác cụ thể là tấm phủ sàn, tấm phủ sàn bằng nhựa 
vinyl, lớp lót dưới thảm và thảm chùi chân ở cửa; bức trướng treo tường (không phải hàng 
dệt); thảm lót sàn dùng cho xe cộ; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chống trơn 
trượt; chiếu và thảm để nghỉ ngơi.  

 

 
(210) 4-2016-22626 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.13; 3.7.21; 26.1.1 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ để chơi; dụng cụ thể dục thể thao, cụ thể là, máy tập thể hình, 
găng tay dùng cho thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp đặt cố định để luyện tập, chân nhái để 
lặn, túi đựng vật dụng đánh gôn, bóng để chơi đánh gôn, găng tay đánh gôn, quả bóng rổ, 
thanh nâng tạ tập thể dục, vợt, ván trượt có bánh lăn, vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao], quả bóng chuyền, quả cầu lông, găng tay đánh quyền anh, găng tay hở ngón dùng 
để đấm bốc, túi để tập đấm, túi đựng vật dụng chơi bow-ling, bóng để chơi bow-ling, găng 
tay dùng để đi xe đạp (dụng cụ thể thao), ván lướt sóng, bóng để chơi bóng ném, bóng để 
chơi bóng ném dưới nước, ván trượt, thiết bị để chơi môn squash (bóng quần), ván nhún 
[đụng cụ thể thao], bóng để chơi bóng chày, găng tay để chơi bóng chày, mũ bảo vệ chơi 
bóng chày, găng tay hở ngón để chơi bóng chày, gậy đập bóng chày, gôn bóng chày, cái 
cung để bắn tên, thang dây dùng để leo núi [dụng cụ thể thao], bóng để chơi bóng đá, 
bóng để chơi bóng bàn, bàn để chơi bóng bàn, vợt để chơi bóng bàn, bóng để chơi quần 
vợt, lưới cho sân quần vợt, quả bóng để tập đấm [dùng cho tập đấm bốc]; đồ trang hoàng 
cây cho dịp lễ giáng sinh ngoại trừ bánh kẹo và thiết bị chiếu sáng; mũ bằng giấy đội 
trong buổi tiệc; quả bóng bay để chơi; búp bê; đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-22627 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.13; 26.1.1; 3.7.21 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 

thịt; rau và trái cây được nấu chín, được sấy khô, đông lạnh và được bảo quản; thạch, mứt 
ướt, mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được, động vật giáp 
xác, không còn sống; tổ chim ăn được; lát khoai tây rán giòn.  

 

 
(210) 4-2016-22628 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.13; 3.7.21; A5.3.13; 26.1.1 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 

và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
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mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, muối, mù tạt, giấm, xốt (gia vi), gia vị; kem ăn 
(kem lạnh); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo ăn nhanh (đồ ăn vặt); kẹo 
và sô cô la; bánh kếp; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-22640 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, tím, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Quang  
(VN) 
254/18/9 Thích Quảng Đức, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, kệ sách, kệ để giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-22641 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT  (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
 

(511)   Nhóm 03: Lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; thuốc nhuộm tóc, 
thuốc, nhuộm màu tóc; màu trang điểm từ lá móng dạng tuýp hình nón, mỹ phẩm và chế 
phẩm để vệ sinh thân thể gồm chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy rửa (mỹ phẩm), chế 
phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, vật liệu mài mòn, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, 
kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; dầu xức 
tóc; gel vuốt tóc; dầu tắm, không dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi và chất chống đổ 
mồ hôi dùng trong vệ sinh thân thể và trong trong thuốc đánh răng; chế phẩm làm rụng 
lông.  

 

 
(210) 4-2016-22642 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 8.1.1; 5.7.3 
(591) Vàng đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Sơn   (VN) 
13 Trần Phú, phường An Bình, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak  
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh Pizzas; bánh patê thịt, bánh mì kẹp nhân; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2016-22643 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACTIVATE  
(VN) 
135 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng ăn 
uống; quán cà phê, quán giải khát, quán cháo .  

 

 
(210) 4-2016-22644 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; 5.7.3; A9.3.13; 26.1.1; A19.7.16 
(591) Xanh rêu, xanh rêu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACTIVATE  
(VN) 
135 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng ăn 

uống; quán cà phê, quán giải khát; quán cháo.  
 

 
(210) 4-2016-22645 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A3.7.24; 21.1.15 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 
Nga  (VN) 
304, QL 30, phường Mỹ Phú, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thương mại.  
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(210) 4-2016-22648 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 3.9.16; 26.1.2 
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Ngọc 

Mai  (VN) 
43 Phan Đình Phùng, khóm 7, phường 2, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cá khô, cá muối, cá [không còn sống], cá đóng hộp, cá được bảo 

quản, mắm cá, tôm khô, tôm không còn sống, mực khô, thịt khô, thực phẩm làm từ tôm, 
cá, mực.  

 

 
(210) 4-2016-22649 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Quảng cáo Hoàng 
Nhân   (VN) 
94/5A Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bông ráy tai; bông tắm.  
 

Nhóm 24: Khăn tắm.  
 

Nhóm 25: Quần lót giấy.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện tóc như: băng đô (băng buộc tóc), cặp tóc, dây cột tóc.  
 

 
(210) 4-2016-22660 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống; hạt giống. 
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(210) 4-2016-22661 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống; hạt giống. 
 

 
(210) 4-2016-22662 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, xanh nước 

biển, xanh lá, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Nhôm 

kính cao cấp STARWINDOW 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 52A, đường Đội Cung, phường 
Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; cửa kính cường lực; lan can cầu thang kính (vật liệu xây 
dựng bằng kính); vách kính mặt dựng.  

 

 
(210) 4-2016-22665 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-22668 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 22.1.15 (540) 

  

(731) Phạm Hoàn Sư  (VN) 
Thôn Thanh Xuân, xã Hoài Hương, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-22669 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.24; A6.3.4; A5.1.12; 

A5.1.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương đậm, đỏ 
(731) Cơ sở Yến Nhung  (VN) 

68/1 Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị khử nước; bếp âm; bếp điện 

từ; máy hút mùi nhà bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị khử nước, bếp âm, 
bếp điện từ, máy hút mùi nhà bếp, máy làm nóng lạnh nước. 

 

 
(210) 4-2016-22681 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 
(731) Ngô Quách Hy  (VN) 

96/1 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ).  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ), ba lô, túi xách, vali, ví (bóp).  

 
 

(210) 4-2016-22682 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.25; A20.1.9 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

xám, vàng, cam, đỏ, xanh lá cây 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất cả 

là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư hỏng 

gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên); chất nhuộm màu gỗ.  
 

 
(210) 4-2016-22683 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Châu Lục  (VN) 
P467, tòa nhà Vân Nam, số 26 đường 

Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; vận tải; đóng gói hàng hóa; 

môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (cụ thể là thông quan 

hàng hóa). 
 

 
(210) 4-2016-22687 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-22688 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Hoàng Xuân Hoan  (VN) 
Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 

Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-22689 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Đỗ Doãn Phương  (VN) 
Thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-22700 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-22701 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-22702 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22703 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22704 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-22706 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A11.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, trắng, đen, 

xám 
(731) Hộ kinh doanh cá thể bánh 

cuốn nóng Kiều Loan  (VN) 
C187Bis khu phố Bình Đức 1, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bánh cuốn nóng.  

 

 
(210) 4-2016-22720 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Imagine 
Academy  (VN) 
524/24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại; tư vấn giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-22721 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Châu Asia  (VN) 
Lô E 2-3, đường số 10, KCN Hải Sơn 
(GĐ+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 
đi xe đạp, xe máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm các loại.  
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(210) 4-2016-22722 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Trần Trung Nghĩa  (VN) 

Số 15a, ngõ 27 Vạn Bảo, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống); xi rô dùng làm đồ uống; nước có ga (đồ uống); nước ép trái 
cây; nước sô đa (đồ uống); bia.  

 

(210) 4-2016-22723 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7; 26.4.2; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa bát; chất tẩy rửa dùng để giặt; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch 

dùng cho cơ thể; xà phòng và chất tẩy rửa; dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu 
- dầu xả]; mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng.  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ sơ sinh; đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng đã chế biến; các sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt; chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men; prôtêin dùng làm thức ăn cho người; súp mỳ của người Nhật Bản; xúc xích 
nóng (hotdog sausages); thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh]; thủy 
sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh]; thức ăn đóng hộp (từ thịt, cá, 
gia cầm, thủy sản, thú săn, rau, hạt, củ, quả, trứng).  

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
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gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; bánh kẹo có vừng; muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học 
để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm); 
gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng để làm 
thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến; bánh 
bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá 
tươi thái lát ở trên); bánh hamburger (có kẹp xăng đuých); bánh hamburger dạng bánh sữa 
nhỏ; bánh pizza; bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là 
thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người 
Nhật Bản, bánh hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý); bánh 
kẹo; bánh mỳ; bột làm bánh kẹo; bột dùng cho đá lạnh thực phẩm; bột hạnh nhân; men; 
gạo ủ mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; 
chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh 
dậy bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê 
dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); hỗn hợp cà-ri (gia vị); bột 
nhão cà-ri (gia vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); kẹo.  

 
Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa mỳ; lúa 
mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie 
thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng 
để ăn; động vật sống và cá sống (không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trứng 
để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải 
đường, tươi; hạt giống; cây; cỏ tươi để trồng; cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm 
vườn; hoa khô để trang trí; cây giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự 
nhiên; thức ăn giàu prôtêin dùng cho động vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa 
bia cho việc sản xuất bia; đồ uống không cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu hương trái cây; rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong; rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống có cồn trừ bia.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, dầu 
gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm 
tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm 
đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống 
cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và 
động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm 
bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô 
được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế biến, 
rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn 
và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, 
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chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, 
protein dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog 
sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức 
ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê 
hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men 
và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, 
nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột 
mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, 
đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật 
đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, 
muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương 
thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch 
đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực 
phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao; bánh xăng đuých, cơm sushi của người 
Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp 
xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã 
ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh 
xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, 
bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho 
đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và 
kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia 
đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu 
rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), 
bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây 
chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa 
mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa 
bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi 
dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, 
trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, 
củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm 
vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự 
nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái 
cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, 
rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu 
hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, 
rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, 
rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống có cồn trừ bia; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; 
cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; 
quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng 
hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho 
người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy 
tính toàn cầu (internet); phổ biển quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc 
điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến chế 
phẩm rửa bát, chất tấy rửa dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, 
xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược 
phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm 
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ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ 
ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, 
đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã 
được chế biến, trái cây đã được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, 
trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ 
thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu 
nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, prôtêin dùng làrn thức ăn cho người, súp mỳ của 
người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm 
lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], 
thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ 
yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu 
nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước 
xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, 
nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch 
nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học 
để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), 
gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm 
thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh 
bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá 
tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa 
nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là 
thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người 
Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh 
kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột 
men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem 
lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được 
đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu 
sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), 
bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt 
kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, 
mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp 
xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống 
(không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi 
câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để 
trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa 
tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái 
cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt 
ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc 
bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích 
y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và 
cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, 
dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch 
nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế 
phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
916 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ 
uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, 
cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn 
làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu 
khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế 
biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, 
dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên 
men, prôtêin dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng 
(hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản 
làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, 
cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành 
lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ 
nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng 
làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc 
nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, 
nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để 
nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo 
hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa 
mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực 
phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm 
sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh 
hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn 
trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế 
biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh 
hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, 
bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ 
mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm 
làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia 
vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt 
kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và 
chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng 
làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim 
và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), 
trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên 
tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng 
trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát 
không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống 
không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người 
tiêu dùng bán chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm 
sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội 
đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung 
ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
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tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác 
(không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế 
biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền 
nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây 
đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực 
phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu 
phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, prôtêin dùng làm thức ăn cho 
người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho 
người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh 
hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật 
Bản được làrn chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối, nước xốt bao gồm 
giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu 
nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước 
xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, 
đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột 
dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, 
gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu 
thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay 
dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã 
chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển 
bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh 
hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng 
thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa 
lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli 
(bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực 
phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất 
dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm 
làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng 
cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), 
hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, 
hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến 
mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, 
cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật 
sống và cá sống (không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn 
cho động vật, mồi câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt 
giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để 
trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng 
cho động vật; rau, trái cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau 
(đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất 
của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm 
rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu 
của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị 
(không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh 
chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ 
bia; đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính đối với chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa 
dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, 
dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, 
đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
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đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho 
động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo 
quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã 
được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản 
phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men, prôtêin dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích 
nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy 
sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca 
cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu 
nành lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm 
từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt 
trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay 
hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo 
bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, 
muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế 
phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay 
vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng 
cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, 
cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), 
bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, 
bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được 
chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh 
hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, 
bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ 
mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm 
làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia 
vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt 
kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và 
chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng 
làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim 
và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), 
trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên 
tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng 
trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát 
không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống 
không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có 
thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán 
hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi 
thư; điều tra kinh doanh; lập bản kê khai thuế.  
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(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa bát; chất tẩy rửa dùng để giặt; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch 

dùng cho cơ thể; xà phòng và chất tẩy rửa; dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu 
- dầu xả]; mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng.  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ sơ sinh; đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng đã chế biến; các sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt; chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men; prôtêin dùng làm thức ăn cho người; súp mỳ của nguời Nhật Bản; xúc xích 
nóng (hotdog sausages); thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh]; thủy 
sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh]; thức ăn đóng hộp (từ thịt, cá, 
gia cầm, thủy sản, thú săn, rau, hạt, củ, quả, trứng). 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; bánh kẹo có vừng; muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học 
để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm); 
gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng để làm 
thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến; bánh 
bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá 
tươi thái lát ở trên); bánh hamburger (có kẹp xăng đuých); bánh hamburger dạng bánh sữa 
nhỏ; bánh pizza; bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là 
thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người 
Nhật Bản, bánh hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh kẹo; bánh 
mỳ; bột làm bánh kẹo; bột dùng cho đá lạnh thực phẩm; bột hạnh nhân; men; gạo ủ mạch 
nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế phẩm làm 
mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt; sản 
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phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); hỗn hợp cà-ri (gia vị); bột nhão cà-ri (gia 
vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); kẹo. 

 
Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa mỳ; lúa 
mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie 
thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng 
để ăn; động vật sống và cá sống (không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trứng 
để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải 
đường, tươi; hạt giống; cây; cỏ tươi để trồng; cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm 
vườn; hoa khô để trang trí; cây giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự 
nhiên; thức ăn giàu prôtêin dùng cho động vật. 

 
Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa 
bia cho việc sản xuất bia; đồ uống không cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu hương trái cây; rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong; rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống có cồn trừ bia. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, dầu 
gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm 
tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm 
đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống 
cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và 
động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm 
bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô 
được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế biến, 
rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn 
và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, 
chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, 
protein dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog 
sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức 
ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê 
hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men 
và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, 
nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột 
mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, 
đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật 
đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, 
muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương 
thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch 
đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực 
phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao; bánh xăng đuých, cơm sushi của người 
Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp 
xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã 
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ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh 
xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, 
bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho 
đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và 
kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia 
đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu 
rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), 
bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây 
chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa 
mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa 
bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi 
dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, 
trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, 
củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm 
vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự 
nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái 
cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, 
rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu 
hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của ngươi Trung Quốc, 
rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, 
rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống có cồn trừ bia; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; 
cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; 
quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng 
hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho 
người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy 
tính toàn cầu (internet); phổ biển quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc 
điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến chế 
phẩm rửa bát, chất tấy rửa dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, 
xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược 
phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ 
ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, 
đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã 
được chế biến, trái cây đã được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, 
trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ 
thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu 
nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, prôtêin dùng làrn thức ăn cho người, súp mỳ của 
người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm 
lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], 
thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ 
yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu 
nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước 
xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, 
nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch 
nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
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phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học 
để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), 
gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm 
thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh 
bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá 
tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa 
nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là 
thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người 
Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh 
kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột 
men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem 
lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được 
đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu 
sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), 
bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt 
kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, 
mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp 
xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống 
(không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi 
câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để 
trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa 
tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái 
cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt 
ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc 
bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích 
y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và 
cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, 
dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch 
nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế 
phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ 
uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, 
cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn 
làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu 
khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế 
biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, 
dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên 
men, prôtêin dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng 
(hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản 
làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, 
cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành 
lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ 
nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng 
làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc 
nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, 
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nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để 
nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo 
hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa 
mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực 
phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm 
sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh 
hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn 
trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế 
biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh 
hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (báng bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, 
bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ 
mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm 
làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia 
vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt 
kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và 
chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng 
làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim 
và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), 
trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên 
tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng 
trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát 
không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống 
không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người 
tiêu dùng bán chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm 
sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội 
đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung 
ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác 
(không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế 
biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền 
nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây 
đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực 
phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu 
phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, prôtêin dùng làm thức ăn cho 
người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho 
người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh 
hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật 
Bản được làrn chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối, nước xốt bao gồm 
giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu 
nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước 
xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, 
đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột 
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dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, 
gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu 
thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay 
dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã 
chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển 
bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh 
hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng 
thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa 
lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli 
(bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực 
phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất 
dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm 
làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng 
cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), 
hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, 
hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến 
mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, 
cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật 
sống và cá sống (không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn 
cho động vật, mồi câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt 
giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để 
trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng 
cho động vật; rau, trái cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau 
(đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất 
của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm 
rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu 
của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị 
(không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh 
chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ 
bia; đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính đối với chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa 
dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, 
dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, 
đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho 
động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo 
quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã 
được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản 
phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men, prôtêin dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích 
nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy 
sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca 
cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu 
nành lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm 
từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt 
trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay 
hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo 
bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, 
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muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế 
phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay 
vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng 
cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, 
cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), 
bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, 
bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được 
chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh 
hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, 
bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ 
mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm 
làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia 
vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt 
kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và 
chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng 
làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim 
và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), 
trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên 
tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng 
trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát 
không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống 
không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có 
thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán 
hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi 
thư; điều tra kinh doanh; lập bản kê khai thuế. 

 

 
(210) 4-2016-22725 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7; 26.4.2; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)    (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa bát; chất tẩy rửa dùng để giặt; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch 

dùng cho cơ thể; xà phòng và chất tẩy rửa; dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu 
- dầu xả]; mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng. 
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Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ sơ sinh; đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng đã chế biến; các sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt; chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men; prôtêin dùng làm thức ăn cho người; súp mỳ của nguời Nhật Bản; xúc xích 
nóng (hotdog sausages); thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh]; thủy 
sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh]; thức ăn đóng hộp (từ thịt, cá, 
gia cầm, thủy sản, thú săn, rau, hạt, củ, quả, trứng).  

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; bánh kẹo có vừng; muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học 
để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm); 
gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng để làm 
thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến; bánh 
bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá 
tươi thái lát ở trên); bánh hamburger (có kẹp xăng đuých); bánh hamburger dạng bánh sữa 
nhỏ; bánh pizza; bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là 
thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người 
Nhật Bản, bánh hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh kẹo; bánh 
mỳ; bột làm bánh kẹo; bột dùng cho đá lạnh thực phẩm; bột hạnh nhân; men; gạo ủ mạch 
nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế phẩm làm 
mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt; sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); hỗn hợp cà-ri (gia vị); bột nhão cà-ri (gia 
vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); kẹo. 

 
Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa mỳ; lúa 
mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie 
thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng 
để ăn; động vật sống và cá sống (không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trưng 
để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải 
đường, tươi; hạt giống; cây; cỏ tươi để trồng; cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm 
vườn; hoa khô để trang trí; cây giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự 
nhiên; thức ăn giàu prôtêin dùng cho động vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa 
bia cho việc sản xuất bia; đồ uống không cồn.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
927 

Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu hương trái cây; rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong; rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống có cồn trừ bia.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, dầu 
gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm 
tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm 
đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống 
cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và 
động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm 
bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô 
được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế biến, 
rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn 
và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, 
chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, 
protein dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog 
sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức 
ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê 
hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men 
và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, 
nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột 
mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, 
đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật 
đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, 
muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương 
thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch 
đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực 
phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người 
Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp 
xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã 
ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh 
xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, 
bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho 
đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và 
kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia 
đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu 
rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), 
bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây 
chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa 
mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa 
bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi 
dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, 
trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, 
củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm 
vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự 
nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái 
cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
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chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, 
rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu 
hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của ngươi Trung Quốc, 
rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, 
rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống có cồn trừ bia; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; 
cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; 
quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng 
hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho 
người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy 
tính toàn cầu (internet); phổ biển quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc 
điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến chế 
phẩm rửa bát, chất tấy rửa dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, 
xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược 
phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ 
ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, 
đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã 
được chế biến, trái cây đã được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, 
trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ 
thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu 
nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, prôtêin dùng làrn thức ăn cho người, súp mỳ của 
người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm 
lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], 
thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ 
yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu 
nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước 
xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, 
nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch 
nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học 
để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), 
gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm 
thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh 
bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá 
tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa 
nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là 
thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người 
Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh 
kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột 
men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem 
lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được 
đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu 
sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), 
bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt 
kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, 
mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp 
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xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống 
(không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi 
câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để 
trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa 
tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái 
cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt 
ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc 
bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích 
y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và 
cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, 
dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch 
nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế 
phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ 
uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, 
cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn 
làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu 
khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế 
biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, 
dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên 
men, prôtêin dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng 
(hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản 
làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, 
cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành 
lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ 
nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng 
làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc 
nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, 
nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để 
nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo 
hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa 
mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực 
phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm 
sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh 
hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn 
trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế 
biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh 
hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (báng bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, 
bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ 
mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm 
làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia 
vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt 
kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và 
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chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng 
làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim 
và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), 
trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên 
tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng 
trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát 
không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống 
không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người 
tiêu dùng bán chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm 
sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội 
đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung 
ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác 
(không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế 
biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền 
nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây 
đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực 
phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu 
phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu nành lên men, prôtêin dùng làm thức ăn cho 
người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho 
người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh 
hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật 
Bản được làrn chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối, nước xốt bao gồm 
giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu 
nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước 
xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, 
đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột 
dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, 
gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu 
thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay 
dùng để làm thực phẩm, gluten dùng cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã 
chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển 
bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh 
hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng 
thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa 
lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli 
(bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực 
phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất 
dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm 
làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng 
cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), 
hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, 
hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến 
mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, 
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cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật 
sống và cá sống (không để ăn), chim và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn 
cho động vật, mồi câu cá (còn sống), trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt 
giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để 
trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng 
cho động vật; rau, trái cây, bia, nước giải khát không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau 
(đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất 
của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm 
rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu 
của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị 
(không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh 
chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ 
bia; đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính đối với chế phẩm rửa bát, chất tẩy rửa 
dùng để giặt, dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể, xà phòng và chất tẩy rửa, 
dung dịch nhuộm tóc sau khi gội [dầu gội đầu - dầu xả], mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
thân thể, chế phẩm đánh răng, chất bổ sung ăn kiêng, dược phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh, 
đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng cho 
động vật, thịt, cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống), đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến, đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến, hạt đậu nướng, đậu phụ, đậu đã được bảo 
quản, hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên, rau củ đã được chế biến, trái cây đã 
được chế biến, rau củ đông lạnh, trái cây đông lạnh, trứng, trứng đã chế biến, các sản 
phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn, chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ, chế phẩm để làm súp, đậu phụ rán kỹ, sữa đậu nành, đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men, prôtêin dùng làm thức ăn cho người, súp mỳ của người Nhật Bản, xúc xích 
nóng (hotdog sausages), thịt làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thủy 
sản làm thức ăn cho người [tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh], thức ăn đóng hộp, cà phê, ca 
cao, cà phê hạt, chè (trà), gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu 
nành lên men và muối, nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và gia vị, nước xốt làm 
từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành, giấm, nước xốt để trộn sa lát, nước xốt 
trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa, nước xốt mayonnaise, nước xốt dùng cho thịt quay 
hoặc nướng, đường viên, đường tảng, đường, đường mạch nha (mantoza), mật ong, kẹo 
bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo có vừng, 
muối để nấu ăn, muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa học để nấu ăn, đồ gia vị, chế 
phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực phẩm), gạo, hạt yến mạch đã xay 
vỏ, hạt lúa mạch đã xay vỏ, sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm, gluten dùng 
cho thực phẩm, thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến, bánh bao, bánh xăng đuých, 
cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên), 
bánh hamburger (có kẹp xăng đuých), bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ, bánh pizza, 
bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được 
chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh 
hamburger, bánh patê nhân thịt, bánh bao ravioli (bánh bao kiểu ý), bánh kẹo, bánh mỳ, 
bột làm bánh kẹo, bột dùng cho đá lạnh thực phẩm, bột quả hạnh nhân, bột men, gạo ủ 
mạch nha, men, bột nở, đá ăn và kem lạnh, chất dính kết dùng để làm kem lạnh, chế phẩm 
làm mềm thịt dùng trong gia đình, chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt, sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu), bột cà-ri (gia vị), hỗn hợp cà-ri (gia vị), bột nhão cà-ri (gia 
vị), bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum), kẹo, hạt kê, hạt vừng, hạt kiều mạch, ngô, hạt 
kê nhiệt đới bamyard, lúa mỳ, lúa mạch, yến mạch, cùi dừa khô, mạch nha để nấu và 
chưng cất bia rượu, cây hoa bia, lie thô, lá cây cọ, cá và động vật giáp xác còn sống dùng 
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làm thực phẩm, tảo biển tươi dùng để ăn, động vật sống và cá sống (không để ăn), chim 
và bò sát (còn sống), con tằm, trứng để ấp, thức ăn cho động vật, mồi câu cá (còn sống), 
trái cây tươi, rau tươi, cây mía, củ cải đường, hạt giống, cây, cỏ tươi để trồng, cỏ tự nhiên 
tươi dùng cho mục đích làm vườn, hoa khô để trang trí, cây giống, hoa tự nhiên, cây trồng 
trong chậu, vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật, rau, trái cây, bia, nước giải khát 
không cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, đồ uống 
không cồn, rượu sakê, rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca, rượu hương trái cây, rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc, rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong, rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế), đồ uống có cồn trừ bia; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có 
thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán 
hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi 
thư; điều tra kinh doanh; lập bản kê khai thuế. 

 

 
(210) 4-2016-22726 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, vàng cam 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ 

uống), và các loại đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-22728 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Đỏ tươi, xanh da trời, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguồn nhân 
lực Vinamotor  (VN) 
Số 18, ngõ 250, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng và quản lý nguồn lao động; văn phòng tuyển dụng lao động; tư vấn 

quản lý nhân sự: dịch vụ tuyển nhân viên; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân viên; 
tư vấn điều hành kinh doanh. 
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(210) 4-2016-22729 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) CHAN WAILEUNG  (MO) 

Est. Cacilhas 27-29, Ed. Baguio Court, 
Macau 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; gia cầm đã được nấu chín; thịt vịt luộc ướp muối; thịt đã được bảo 
quản; gia cầm nướng; thịt gà; thịt vịt; thịt đã được chế biến; gia cầm đã được chế biến.  

 

Nhóm 43: Căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-22740 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Ipha Công Nghệ  

(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-22742 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Lộc Thịnh Phát  

(VN) 
Lô B3-5 KCN Thuận Yên, phường Hòa 
Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy photocopy; giấy bao gói; vở viết hoặc vẽ; tập giấy viết.  
 

 
(210) 4-2016-22744 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh rêu, tím 
(731) Công ty cổ phần LDT  (VN) 

Đường số 6, khu công nghiệp Đông 
Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, huấn luyện cụ thể là đào tạo sơ cấp nghề, huấn luyện an toàn 
vệ sinh lao động.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thử 
nghiệm hiệu chuẩn.  

 

 
(210) 4-2016-22745 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(731) UNITED LIFE SCIENCES PTE. 

LIMITED  (SG) 
152 Beach Road, #10-03/04 Gateway 
East, Singapore 189721  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (không bao gồm dầu thơm, nước hoa); kem dưỡng ẩm cho da; kem 

mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng ẩm toàn thân; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc; sản phẩm chăm sóc tóc (hóa mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-22746 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.5; 11.3.18 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Song Long  (VN) 
Số 13 Nhà Chung, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-22747 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2016-22748 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-22749 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.   
 

(210) 4-2016-22760 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 
72A/22E Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, túi xách, túi du lịch da và giả da, đồng hồ, đồ trang sức, 

kính mắt, hàng thủ công mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2016-22761 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 1.7.6; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, xanh 

dương, xanh dương sẫm, xanh nước biển 
sẫm, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Trường  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà N4D khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn lót; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong 
(lớp lót phủ trước khi sơn); chất phủ dùng cho tấm lợp mái nhà (sơn).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sơn; bán buôn, bán lẻ: sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn 
lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn), chất phủ dùng 
cho tấm lợp mái nhà (sơn).  

 

 
(210) 4-2016-22763 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ trợ 
thính Quang Đức  (VN) 
384 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy trợ thính, điện cực ốc tai, hệ thống trợ thính 

đường xương, phụ kiện các thiết bị trợ thính, nguyên vật liệu làm núm tai, thiết bị thính 
học. 

 

 
(210) 4-2016-22764 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ trợ 
thính Quang Đức  (VN) 
384 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy trợ thính, điện cực ốc tai, hệ thống trợ thính 

đường xương, phụ kiện các thiết bị trợ thính, nguyên vật liệu làm núm tai, thiết bị thính 
học. 

 

 
(210) 4-2016-22765 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ trợ 
thính Quang Đức   (VN) 
384 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy trợ thính, điện cực ốc tai, hệ thống trợ thính 
đường xương, phụ kiện các thiết bị trợ thính, nguyên vật liệu làm núm tai, thiết bị thính 
học. 
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(210) 4-2016-22766 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ trợ 
thính Quang Đức   (VN) 
384 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy trợ thính, điện cực ốc tai, hệ thống trợ thính 
đường xương, phụ kiện các thiết bị trợ thính, nguyên vật liệu làm núm tai, thiết bị thính 
học. 

 

 
(210) 4-2016-22767 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Đông An  (VN) 
59/25 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã qua chế biến; thịt gà đông lạnh; cá đã qua chế biến; cá đông lạnh. 
 

Nhóm 31: Gà còn sống; cá còn sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt gà đã qua chế biến, thịt gà đông lạnh, gà còn 
sống, cá đã qua chế biến, cá đông lạnh, cá còn sống. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-22768 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Nâu, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Đạt  (VN) 
449/4 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quản cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo ngoài trời. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2016-22769 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quốc tế Ygia  (VN) 
36G6 đường số 4, khu dân cư Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; khoanh khoai tây rán giòn; hạt 

đã chế biến; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; rau quả 

được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cacao; đường; gia vị; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

(210) 4-2016-22777 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.1 

(731) GUANGZHOU DUOYI NETWORK 

CO., LTD.  (CN) 

Room 301, No. 1 Building, No. 90 Banhe 

Road, Luogang District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm trò chơi trên máy 

tính; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể 

tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; chương trình phần mềm máy tính [có thể 

tải xuống được]; công cụ giám sát [chương trình máy tính].  
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(210) 4-2016-22778 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.1 

(731) GUANGZHOU DUOYI NETWORK 

CO., LTD.   (CN) 
Room 301, No. 1 Building, No. 90 Banhe 

Road, Luogang District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho mục đích thúc đẩy bán hàng (là dịch 
vụ nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm 

kiếm cho người khác); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; chỉ số hóa trang 
web dùng cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 

cung cấp thông tin thương mại qua trang web (cho người khác); dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]; cung cấp một chợ điện tử cho người mua và người bán sản phẩm 

và dịch vụ (cho người khác); tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cập nhật và 

bảo trì dữ liệu của cơ sở dữ liệu máy tính cho người khác. 
 

 
(210) 4-2016-22779 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.1 

(731) GUANGZHOU DUOYI NETWORK 

CO., LTD.   (CN) 
Room 301, No. 1 Building, No. 90 Banhe 

Road, Luogang District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thư điện tử; gửi tin nhắn; liên lạc 

bằng thiết bị cuối máy tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp 

kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 

toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền 
viđêô theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến (cho người khác).  
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(210) 4-2016-22780 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.1 

(731) GUANGZHOU DUOYI NETWORK 

CO., LTD.   (CN) 

Room 301, No. 1 Building, No. 90 Banhe 

Road, Luogang District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; xuất bản sách và báo 

điện tử trực tuyến; cung cấp bản nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp viđêô 

trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 

cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ viết nhạc (cho người khác); cho thuê thiết 

bị trò chơi; dịch vụ viết kịch bản phim cho người khác. 
 

 
(210) 4-2016-22781 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.1 

(731) GUANGZHOU DUOYI NETWORK 

CO., LTD.   (CN) 

Room 301, No. 1 Building, No. 90 Banhe 

Road, Luogang District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; tư vấn an ninh cho máy tính 

(bảo vệ an toàn cho máy tính); thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy 

tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; chuyển đổi 

dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; 

dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ bảo 

vệ máy tính không bị nhiễm vi rút. 
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(210) 4-2016-22782 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
Sohaco  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-22783 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
Sohaco   (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-22784 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Skylink 
Press  (VN) 
Số 15 đường 54, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao; túi đựng quần áo khi đi du lịch; túi xách tay; ví đựng tiền; ví bỏ 

túi; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi đeo vai cho học sinh; vali. 
 

Nhóm 25: Quần dài; quần bơi; quần đùi; váy (đầm); quần yếm; bộ áo liền quần; áo thun; 
áo sơ mi; áo khoát ngoài; áo choàng; áo len; quần áo ngủ; khăn quàng cổ; giày thể thao; 
giày; dép; mũ. 
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(210) 4-2016-22785 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH nuôi trồng sản 
xuất và chế biến dược liệu 
Đông Bắc  (VN) 
Tổ 98, khu 8A, phường Cẩm Phú, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng; thảo dược; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế; vỏ cây dùng cho dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-22786 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 

(731) Phạm Công Trình  (VN) 
638 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo (trang phục), giày dép, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu 

(trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-22787 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Văn 
Thế  (VN) 
Nhà riêng tại thôn 1, xã Quảng Minh, 

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh nướng; bánh dẻo; bánh trung thu; bánh ngọt; bánh mì. 
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(210) 4-2016-22788 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư An Việt Thành  (VN) 
Số nhà 157, lô A, khu ĐTM Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tư vấn quản 

lý thương mại, tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 41: Hoạt động giáo dục: giáo dục ngoại ngữ; giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn 
du học. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng. 

 

 
(210) 4-2016-22789 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, cam, đỏ, đen, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư An Việt Thành   (VN) 
Số nhà 157, lô A, khu ĐTM Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tư vấn quản 

lý thương mại, tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 41: Hoạt động giáo dục: giáo dục ngoại ngữ; giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn 
du học.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng. 

 

(210) 4-2016-22794 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DR. GREEN  (VN) 
Số 02 Hoa Phượng, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, nước hoa, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-22800 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; 3.5.1; A3.5.24; 3.5.20 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Phương Thảo   (VN) 
163/61 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; sách; bản tin  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quảng bả sản phẩm; nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống 
do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-22801 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 9.7.1; A9.7.11; A9.7.21 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
The Liner Việt Nam   (VN) 
Số 2 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2016-22802 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A9.7.21; A9.7.11; 9.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
The Liner Việt Nam  (VN) 
Số 2 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  
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(210) 4-2016-22803 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế GMP  
(VN) 
270 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khóa cửa, bản lề sàn, tay đẩy thủy lực, phụ kiện kính.  

 

 
(210) 4-2016-22804 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dọn  (VN) 
ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, huyện Tam 
Nông, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Khô cá (cá lóc, cá sặc). 

 

 
(210) 4-2016-22805 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Kim 
Trang  (VN) 
253 Phan Đình Phùng, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp). 

 

 
(210) 4-2016-22806 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.4; 1.15.23; 26.4.4 
(591) Đen, cam, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TDLOG  (VN) 
132 - 134 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
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(210) 4-2016-22807 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; A7.1.23; 7.3.11; A26.11.12 
(591) Vàng cam, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại BĐS NEWSTARLAND  
(VN) 
Số 1, ngách 11, ngõ 105, tổ 35 phố Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đại lý bất 

động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

 
(210) 4-2016-22808 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zecchino   (VN) 
Lầu 5, tòa nhà số 37 Hoàng Văn Thụ, 
phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ xây dựng công trình công 

nghiệp; dịch vụ sửa chữa nhà cửa.  
 

Nhóm 37: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 
doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông nhằm mục đích thương mại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật; dịch vụ tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-22809 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INOX quốc tế 
NEWSKY  (VN) 
Số 1, ngõ 153, Thanh Nhàn, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vắt khăn, móc treo áo, kệ kính, kệ để cốc, kệ để xà phòng, lô cuốn 
giấy (phụ kiện phòng tắm bằng inox).  
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(210) 4-2016-22810 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 26.2.7; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Anh Beauty 
Care   (VN) 
Số 19A Nguyễn Thị Định, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa.  
 

 
(210) 4-2016-22811 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ANDELI GROUP CO., LDT.  (CN) 

No. 208 Weiqi Road, Yueqing Economic 
Development Zone, Yueqing, Zhejiang 
325600, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; máy biến thế [điện]; rơle điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện]; tủ phân phối [điện]; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp]; bộ ngắt mạch điện; bộ đảo điện; thiết bị điều chỉnh điện; bộ ổn áp.  

 

 
(210) 4-2016-22812 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-22813 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  
(VN) 
Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; vận 
chuyển hành khách và hàng hóa; cho thuê xe; đại lý bán vé (máy bay, ôtô, tàu hỏa, tàu 
thủy).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-22816 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 3.7.11; 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nhân lực Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 68 - C10, phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2016-22817 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vọng  (VN) 
SN 210B-43 Hồ Văn Huê, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quỹ tài chính để bảo vệ môi trường; đầu tư tài chính về nông nghiệp; đầu tư tài 

chính cho nghiên cứu về nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-22818 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-22819 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 26.2.7 
(591) Đen, nâu, cam 
(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Nam Thiên  (VN) 
91/3A Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án; dịch vụ quản lý quyền tác giả, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ hòa giải. 
 

 
(210) 4-2016-22820 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí 
PNP  (VN) 
102/1/3 đường Bình Long, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại băng tải cao su, băng tải PVC, xích inox; mua bán thiết bị 

nâng hạ, cẩu trục; mua bán quạt công nghiệp; mua bán bồn chứa bằng nhựa, bồn chứa 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-22821 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.3; A5.3.15; 4.5.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lơ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FELIFE  (VN) 
95 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Bột dinh dưỡng (dùng trong mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-22822 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.14; A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Yến Sào Việt Nam  (VN) 
Số 114 Trần Phú, khóm 5, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-22823 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 5.3.18 
(731) HUG ORGANIC CO., LTD.   (TH) 

708 Soi Kanchanaphisek 008, Bangkhae, 
Bangkhae, Bangkok 10160, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy tế bào chết (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-22827 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Tiểu 
Oanh  (VN) 
D4/30 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây đồng tráng men (dây điện từ).  

 

 
(210) 4-2016-22829 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.22; 2.9.23; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Minh Thành  (VN) 
Thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã 
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-22830 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; A25.7.5 
(591) Vàng cam, trắng, xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ong mật Phú 
Quốc  (VN) 
Tổ 3, ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến dùng cho thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người (không dùng cho 
mục đích y tế); cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang, hạt tiêu. 

 

 
(210) 4-2016-22831 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng đầu tư Phạm Tường 8  
(VN) 
64 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-22832 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị âm 
thanh - ánh sáng Trường 
Thịnh  (VN) 
580 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn quảng cáo; thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ âm nhạc; mua bán loa, âm ly, camera quan sát, thiết 
bị viễn thông - truyền hình, thiết bị báo trộm, báo cháy.  
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Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa công trình chiếu sáng; lắp đặt, sửa chữa hệ thống 
loa, âm ly, hệ thống camera quan sát, hệ thống âm thanh, ánh sáng; lắp đặt, sửa chữa hệ 
thống thiết bị báo động, báo trộm, báo cháy.  

 

 
(210) 4-2016-22833 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.15.15; 3.7.17 
(731) Hộ kinh doanh chăm sóc da 

Kim Ngân  (VN) 
172 đường GS02, khu phố Tây A, 
phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm (sữa rửa 

mặt, sữa tắm, dầu gội, dầu xả). 
 

Nhóm 44: Chăm sóc da (mụn, nám, tàn nhang, làm trắng da, triệt lông); chăm sóc tóc; 
chăm sóc móng tay, móng chân; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa); chăm sóc sắc 
đẹp. 

 

 
(210) 4-2016-22835 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hoàng Thị Ngọc  (VN) 

305 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe. 
 
 

(210) 4-2016-22836 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng   (VN) 
71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (áo quần) thông qua các hệ thống cửa hàng; mua bán 

lương thực, thực phẩm như: nước khoáng, bia, rượu, bánh kẹo, rong biển, sô cô la, nước 

ngọt; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông; mua bán mỹ 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-22837 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.4; 5.5.19; A5.5.21; 26.2.7; 26.4.4; 

26.7.25 

(591) Xanh, vàng, nâu, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng   (VN) 
71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (áo quần) thông qua các hệ thống cửa hàng; mua bán 

lương thực, thực phẩm như: nước khoáng, bia, rượu, bánh kẹo, rong biển, sô cô la, nước 

ngọt; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông; mua bán mỹ 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-22838 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 
dựng - thương mại Đỉnh Vân 
Nam   (VN) 
D20/28Z Võ Văn Vân, ấp 4, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt; cửa inox; quả cầu hút nhiệt bằng kim loại (sản phẩm bằng 

kim loại [hình cầu] được gắn ở mái nhà dùng để hút nhiệt). 
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(210) 4-2016-22839 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) GILDAN USA INC.  (US) 

1980 Clements Ferry Road, Charleston, 

South Carolina 29492 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-22841 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-22842 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-22843 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22844 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
 Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-22845 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2016-22846 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-22848 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-22849 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ mận, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; quán ăn nhanh; khách sạn.  
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(210) 4-2016-22850 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(731) Công ty T.N.H.H công nghệ 

sinh học Thiên Phú  (VN) 
Phố Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gội đầu chứa thảo dược; dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y 

tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22851 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.1.2; A11.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ mận, đen, vàng 
(731) Trương Lê Thế Hiền  (VN) 

Số nhà 32 đường số 38, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 

cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 

 
(210) 4-2016-22852 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất hóa 
mỹ phẩm My Life Việt Nam  
(VN) 
Số 5, đường 9, khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; nước rửa chén. 
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(210) 4-2016-22853 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thực phẩm Hà 
Trang  (VN) 
Số 4, đường số 148, ấp 7, xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc (chà bông) làm từ gà, heo.  

 

 
(210) 4-2016-22854 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Sumi&Suki  (VN) 
766 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-22856 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1 
(731) TROPICAL CONSOLIDATED 

CORPORATION SDN. BHD.  (MY) 
3rd Floor, Kompleks Seri Mertajam, 
1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam, 
Penang Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột sấy khô dùng làm thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; thực phẩm cho 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; tã lót cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dùng 1 lần; tinh bột thủy phân dùng 
làm thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chứa sữa dùng cho trẻ sơ sinh; sữa bột dùng 
làm thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  

 

 
(210) 4-2016-22857 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1 
(731) TROPICAL CONSOLIDATED 

CORPORATION SDN. BHD.   (MY) 
3rd Floor, Kompleks Seri Mertajam, 
1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam, 
Penang Malaysia   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống chứa sữa, sữa là chủ yếu; kem [sản phẩm sữa]; chế 
phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm có thành phần là thịt làm xúc xích.  

 

 
(210) 4-2016-22858 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.4 
(591) Trắng, hồng, xám 
(731) HEALTH IMPACT LIMITED  (TH) 

31/5 Soi Arun Ammarin 39, Arun 
Ammarin Road, Arun Ammarin Sub-
District, Bangkoknoi District, Bangkok 
10700, THAILAND  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem xoa mặt (mỹ phẩm); chế phẩm thoa mặt dạng lỏng dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm chống nắng; xà phòng; mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị bệnh da liễu cho người; chế phẩm dược và thú y; 
cao dán dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-22860 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) PYROLINK PTE. LTD.  (SG) 

7030, Ang Mo Kio Avenue 5, #07-61 
Northstar @ AMK, Singapore 569880 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); tấm và tấm panen chịu lửa, không 

bằng kim loại, dùng trong xây dựng; gỗ chịu lửa, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng 
công trình không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-22861 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) BEE THREE FOOTWEAR SDN BHD  

(MY) 
No. 12A, Jalan Maju 3, Section 1/19, 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt bảo hộ; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; quần áo bảo 

hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; găng tay phòng chống tai nạn; mặt nạ bảo hiểm; 
mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2016-22862 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A2.1.23; 2.1.8; A2.3.23; 2.3.8; A2.1.16 

(731) ITOCHU CORPORATION  (JP) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 

530-8448, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi; túi cho người cắm trại; túi cho 

người leo núi; túi đựng đồ thể thao; bao ô; túi xách tay; bao để móc chìa khóa; gậy leo 

núi; ví bỏ túi; ví tiền; ba lô du lịch cỡ lớn; túi sách học sinh; vali; túi du lịch; vali du lịch; 

vali [hành lý]; «. 
 

 
(210) 4-2016-22863 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.1.9; A25.1.10; 

A26.5.6 

(731) KABUSHIKI KAISHA FUKUJUEN 

(FUKUJUEN COMPANY LIMITED)  

(JP) 

11, Higashi Tsukurimichi, Kamikoma, 

Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-

fu, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; các sản phẩm trên cơ sở trà; đồ uống là trà, đồ uống làm từ trà, đồ uống 

trên cơ sở trà; trà xanh, trà xanh Nhật Bản với gạo rang, trà xanh Nhật Bản rang, trà xanh 

dạng bột (Matcha), trà lúa mạch, trà hoa quả, trà nhài, trà ô long (Oo long), trà đen; đồ 

uống thay thế trà; các sản phẩm trà; trà túi lọc; trà uống liền, chiết xuất trà; đồ uống có ga 

và không có ga trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà và nước sắc thảo dược, không chứa thuốc; 

bánh kẹo, bột nhão; kẹo phủ đường hình hạt đậu (bánh kẹo).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ trong lĩnh vực trà, bao gồm trà xanh, trà xanh với 

gạo rang, trà xanh rang, trà xanh dạng bột, trà lúa mạch, đồ uống làm từ trà, bánh kẹo, 

bánh gạo, bánh bao, bánh quy, kẹo, bánh xốp, bánh thạch nhân đậu, bánh gạo khô, bánh 

kẹp mềm vỏ đậu phủ đường và nhân mứt đậu. 
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(210) 4-2016-22864 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 19.7.25 
(731) KABUSHIKI KAISHA FUKUJUEN 

(FUKUJUEN COMPANY LIMITED)  
(JP) 
11, Higashi Tsukurimichi, Kamikoma, 
Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-
fu, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; các sản phẩm trên cơ sở trà; đồ uống là trà, đồ uống làm từ trà, đồ uống 

trên cơ sở trà; trà xanh, trà xanh Nhật Bản với gạo rang, trà xanh Nhật Bản rang, trà xanh 
đạng bột (Matcha), trà lúa mạch, trà hoa quả, trà nhài, trà ô long (Oo long), trà đen; đồ 
uống thay thế trà; các sản phẩm trà; trà túi lọc; trà uống liền, chiết xuất trà; đồ uống có ga 
và không có ga trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà và nước sắc thảo dược, không chứa thuốc; 
bánh kẹo, bột nhão; kẹo phủ đường hình hạt đậu (bánh kẹo).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ trong lĩnh vực trà, bao gồm trà xanh, trà xanh với 
gạo rang, trà xanh rang, trà xanh dạng bột, trà lúa mạch, đồ uống làm từ trà, bánh kẹo, 
bánh gạo, bánh bao, bánh quy, kẹo, bánh xốp, bánh thạch nhân đậu, bánh gạo khô, bánh 
kẹp mềm vỏ đậu phủ đường và nhân mứt đậu. 

 

 
(210) 4-2016-22865 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Hé kinh doanh Nha khoa ¸ 
Đông  (VN) 
Số 196 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa khám và chữa răng.  

 

 
(210) 4-2016-22866 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 5.5.14 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cơ sở Sản xuất 
Hoàng Lan  (VN) 
39 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối nước uống đóng chai, nước uống đóng bình, thực phẩm và 
đồ uống, rau và quả tươi, quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-22867 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 18.4.1; 18.3.21; 3.7.17 
(591) Đen, vàng, trắng, xám, xanh dương, nâu, 

đỏ, xanh nõn chuối nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Cà phê 
Đại Hồng Bang  (VN) 
17/8/10 đường số 2, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống, thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-22868 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Ôn Hải Đăng  (VN) 
234 A, Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình, cụ thể là xăm hình nghệ thuật (trên người). 
 

 
(210) 4-2016-22869 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Trắng, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất - Xây 
dựng - Thương mại Tư Duy  (VN)
45 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-22870 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7; 26.1.1; 

26.11.3 
(591) Xanh nước biển, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng Nam Hoa  (VN) 
Số 315/20 Hùng Vương, thị trấn Ngãi 
Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, giám sát và thi công xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2016-22872 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.14; 1.15.15; 26.1.6; 26.1.11; 

26.4.9; 25.1.6 
(591) Da cam, vàng, trắng, đen, xanh dương, 

đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Thiên Hà  
(VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước uống; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; bình nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-22873 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Trời  
(VN) 
579/1/6 tỉnh lộ 15, ấp 7A, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón và các sản phẩm từ phân hữu cơ và vô cơ.  
 

 
(210) 4-2016-22874 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đỏ, lục, vàng 

(540) 

  

(731) Hồ Quỳnh Hương   (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 

(210) 4-2016-22875 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Đỏ, lục, vàng 

(540) 

  

(731) Hồ Quỳnh Hương  (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2016-22876 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Đỏ, lục, vàng 

(540) 

  

(731) Hồ Quỳnh Hương   (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2016-22877 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Vàng, trắng, xanh lam đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Hồ Quỳnh Hương   (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2016-22878 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh bánh phồng 

tôm Kim Chi  (VN) 
Số 72 đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 
4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm; bánh phồng cua; bánh phồng mực; bánh phồng cá; bánh 
phồng vuông.  

 

 
(210) 4-2016-22880 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Xanh dương, da cam, xám 
(731) Nguyễn Văn Lợi  (VN) 

Cụm 4, thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-22883 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.12; 26.4.2; 26.4.7; 4.5.13 
(591) Trắng, xám 
(731) FRANK LO  (TW) 

No. 7, Ln. 294, Sec. 4, Chenggong Rd., 
Neihu Dist., Taipei City 11458, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột nhão; kem trái cây [đá lạnh]; 

trà (chè) có hương trái cây. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 
vụ nhà hàng đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-22884 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23; 25.5.3 
(731) LONGKOU BLUETOOTH NC 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
Henan Road, Economic Development 
Zone, Longkou City, Shandong Province, 
P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; bộ cấp liệu [bộ phận của máy móc]; máy công cụ; vật 

dụng để gác, giữ dụng cụ của máy móc; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; người máy 
[máy móc].  

 

 
(210) 4-2016-22885 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.5; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; 5.3.20 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại ¸ 
Châu Năm Sao  (VN) 
48 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cải chua; củ kiệu chua ngọt; dưa nụ. 
 

Nhóm 30: Bún; mì chay; bánh tráng; kẹo chuối; bánh cốm; mì nui sò; bột cà ri; các loại 
bột làm bánh, cụ thể là: bột gạo; bột bánh cuốn; bột bánh xèo; bột khoai. 

 
 

(210) 4-2016-22887 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8; 26.3.1 
(731) WUYI HUALI ELECTRICAL 

APPLIANCE MANUFACTURING CO., 
LTD  (CN) 
Wangyuan Industrial Area, Quanxi 
Town, Wuyi County, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy nén khí; búa điện; máy cắt; máy gia công gỗ; máy nông 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-22888 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.5; 26.1.2; A1.5.3 

(591) Xanh da trời, xanh tím than đậm, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế Inox 

Hòa Bình  (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; gang.  

 

 
(210) 4-2016-22889 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Mạc Như Nhân  (VN) 
57A Nguyễn Du, phường Tây Sơn, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; túi nhỏ làm thơm đồ vải 

(quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); miếng gạc (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); hình 
dán nghệ thuật cho móng tay, chân.  

 

Nhóm 25: Giày; dép; mũ tắm; thắt lưng, áo váy; áo gilê.  
 

 
(210) 4-2016-22890 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-22891 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Hồng Tính  (VN) 

201 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (ampli); tivi; đầu máy kỹ thuật số; đầu máy 

karaoke; bộ trộn âm (mixer). 
 

 
(210) 4-2016-22892 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Lâm Phương Bình  (VN) 
18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; son dưỡng môi; 

sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2016-22893 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại Hoàng Ngân  (VN) 
Số 6 ngõ 184/19 phố Hoa Bằng, tổ 12, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-22896 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.4.3; 26.4.9; 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên kiến trúc 
xây dựng Nam Quốc Nam  (VN) 
Đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 14, 
khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 37: Tư vấn thi công xây dựng; thi công các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; nghiên cứu đánh giá tác động môi trường. 
 

 
(210) 4-2016-22897 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Triệu Anh  (VN) 
Xóm Đình, thôn Chè, xã Liên Bão, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; giữ chỗ cho vận chuyển hành 

khách; cho thuê xe; người đi cùng hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ (giữ chỗ) ở tạm thời; nhà nghỉ [du lịch]; đặt 
chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2016-22900 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh rêu đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng    (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước suối, nước uống tinh khiết, nước giải khát có ga, nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-22901 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh rêu đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng   (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mứt, kẹo, cà phê, trà.  
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(210) 4-2016-22902 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh rêu đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng    (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Trà, bánh ngọt, mứt (dạng bánh kẹo), kẹo, cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-22903 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ, xanh da 

trời 
(731) Công ty cổ phần Sơn á Châu 

Việt Nam   (VN) 
Số 971 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn.  
 

 
(210) 4-2016-22904 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất xuất 
nhập khẩu và gia công Huỳnh 
Liên Hiệp  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến thắp sáng, nến thơm khử mùi, nến thờ cúng, nến nghệ thuật, nến thắp sáng 

dùng cho đèn ngủ, nến cốc/ly.  
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(210) 4-2016-22905 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Trắng, xanh dương, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Tashun  (VN) 
Thôn Lương Hoà, xã Vĩnh Lương, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá, tôm, thịt, rau quả đã chế biến; nghêu, sò, ốc, hến, cua, ghẹ (không còn 

sống); động vật giáp xác (không còn sống); động vật có vỏ cứng (không còn sống); sữa, 

sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Buôn bán lương thực, thực phẩm, thịt, sản phẩm thịt, cá, rau quả, sữa, sản phẩm 

sữa, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, gạo, thuốc lá, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ khâu, 

hàng dệt, đồ điện gia dụng (ổ cắm, công tắc, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay 

thịt, bình đun nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước), giường, tủ, bàn 

ghế, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 

thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, ví, túi xách, thắt lưng (trang phục), ba 

lô, giày dép, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, lưu động tại chợ; bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm nêu trên.  
 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực 

phẩm; nghiền, ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-22906 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.7.23; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, cam vàng, 

đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Mason Bees  
(VN) 
Căn hộ số 05, tầng 18, khối B cao ốc 

Screc, đường Trường Sa, phường 12, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, rau củ quả tươi sống và đã qua chế biến.  
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(210) 4-2016-22907 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Những Tia Nắng 

Ban Mai  (VN) 
540/16 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2016-22908 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Phong  

(VN) 
92 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống khóa; ổ khóa cửa các loại (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-22909 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dụng cụ thể 
thao Delta   (VN) 
Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; bộ quần áo; áo phông ngắn tay.  
 

Nhóm 28: Quả bóng hơi để chơi.  
 

 
(210) 4-2016-22910 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bách hóa tổng 
hợp Queen  (VN) 
26K Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
973 

(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; dụng cụ nhà bếp: nồi không dùng điện; thau (chậu, đồ chứa đựng).  
 

 
(210) 4-2016-22911 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Lò nướng bánh mì; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu 

nướng dùng điện; thiết bị nấu bếp [lò]; lò vi sóng thiết bị nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2016-22912 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Lò nướng bánh mì; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu 

nướng dùng điện; thiết bị nấu bếp [lò]; lò vi sóng thiết bị nấu nướng. 
 

 
(210) 4-2016-22913 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy rửa bát đĩa; máy là; máy 

dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy giặt; máy vắt cho đồ giặt.  

 
Nhóm 11: Nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; lò bánh mỳ; lò nướng bánh mỳ; máy nướng 
bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; chảo rán dùng điện; thiết bị sấy không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp; bình đun nước nóng; thiết bị nấu bếp lò; thiết bị sấy khô đồ 
giặt là, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò vi sóng dùng cho mục đích công 
nghiệp; lò hâm thức ăn; thiết bị nướng; lò nướng bánh bằng điện; thiết bị đun nước. 
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(210) 4-2016-22914 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy rửa bát đĩa; máy là; máy 

dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy giặt; máy vắt cho đồ giặt.     
 

Nhóm 11: Nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; lò bánh mỳ; lò nướng bánh mỳ; máy nướng 
bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; chảo rán dùng điện; thiết bị sấy không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp; bình đun nước nóng; thiết bị nấu bếp lò; thiết bị sấy khô đồ 
giặt là, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò vi sóng dùng cho mục đích công 
nghiệp; lò hâm thức ăn; thiết bị nướng; lò nướng bánh bằng điện; thiết bị đun nước. 

 

 
(210) 4-2016-22915 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy nhà bếp dùng điện. 
 

Nhóm 11: Nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; lò bánh mỳ; máy nướng bánh mỳ; máy làm 
bánh mỳ; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo 
rán dùng điện; hệ thống và thiết bị sấy; bình đun nước nóng; thiết bị nấu bếp [lò]; lò 
nướng; thiết bị nướng; thiết bị đun nước.  

 

 
(210) 4-2016-22916 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy nhà bếp dùng điện.  
 

Nhóm 11: Nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; lò bánh mỳ; máy nướng bánh mỳ; máy làm 
bánh mỳ; bếp nấu hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán 
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dùng điện; hệ thống và thiết bị sấy; bình đun nước nóng; thiết bị nấu bếp [lò]; lò nướng; 
thiết bị nướng; thiết bị đun nước.  

 

 
(210) 4-2016-22919 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh đồ uống; công te-nơ làm lạnh; thùng chứa hàng có gắn thiết 

bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống làm lạnh chất lỏng; tủ lạnh có cửa 
kính để trưng bày [tủ bày hàng]; tủ làm lạnh có cửa kính để trưng bày [quầy hàng]; tủ bày 
hàng đông lạnh; máy ướp lạnh; máy làm lạnh tủ ướp lạnh thiết bị và máy làm đá lạnh; hệ 
thống và thiết bị làm lạnh; khoang làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-22920 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh đồ uống; công te-nơ làm lạnh; thùng chứa hàng có gắn thiết 

bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống làm lạnh chất lỏng; tủ lạnh có cửa 
kính để trưng bày [tủ bày hàng]; tủ làm lạnh có cửa kính để trưng bày [quầy hàng]; tủ bày 
hàng đông lạnh; máy ướp lạnh; máy làm kem lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị và máy làm đá 
lạnh; khoang làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-22921 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2; 

26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hưng 
Nguyễn Phát  (VN) 
58 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
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(210) 4-2016-22924 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A5.3.15; 25.1.25 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Cao Thị Minh Hiền  (VN) 
12/1 Dã Tượng, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da và sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2016-22925 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-22926 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-22928 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) YAMAZAKI NABISCO CO., LTD.  

(JP) 
26-2, Nishi-shinjuku 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thịt đã chế biến; rau đã chế biến; trái cây đã chế biến; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở thịt; đậu đã được chế biến; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; khoai tây 
đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bột nhồi; bánh mì; bánh sữa nhỏ; bánh xăng đuých; bánh xăng 
đuých kẹp thịt băm viên; bánh pizza; bánh hấp nhồi với thịt băm (niku- manju); bánh 
xăng đuých kẹp xúc xích; bánh nướng thịt; bánh qui dẹt; sôcôla; bánh qui; bánh quy giòn; 
kem bánh kẹo; kẹo; bánh ngọt; bánh rán; mảnh ngô dẹt mỏng; lát ngô dẹt mỏng; thực 
phẩm ăn nhanh gồm yến mạch cán, quả hạch, mật ong hoặc chất ngọt khác như đường 
nâu và gạo thường được nướng (granola); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2016-22930 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Xám đậm, xám nhạt, xanh nước biển, 

xanh lá. 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH JORIWON  (VN) 

138-138A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-22931 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH JORIWON   (VN) 
138-138A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-22932 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH JORIWON  (VN) 
138-138A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-22933 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JORIWON  (VN) 
138-138A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.  
 

 
(210) 4-2016-22934 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH JORIWON    (VN) 
138-138A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-22935 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JORIWON  (VN) 
138-138A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-22936 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Tím(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và phân phối Thanh Nga   (VN) 
Số 253 đường Trạm, tổ 13, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường tủ).  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 27: Thảm.  
 

 
(210) 4-2016-22937 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.17; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, vàng lợt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện máy Tân Bình  
(VN) 
22 Tân Kỳ Tân Quý, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, tủ lạnh, tủ đông, bình nước nóng, ấm điện, quạt điện.  
 

 
(210) 4-2016-22938 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tâm   (VN) 
62/11 Trương Công Định, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón; dây nịt bằng chất liệu vải.  
 

(210) 4-2016-22939 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; A5.11.11; 26.1.1; 25.1.6; 

A14.9.11; 14.9.1 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nguyễn Huy  
(VN) 
Số 135 Cầu Xây, tổ 4, khu phố 5, phường 

Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
 

(210) 4-2016-22940 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, tím, trắng, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Thiên Thành  
(VN) 
Căn số 101, lầu 1, chung cư J1, Ung Văn 

Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2016-22941 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.13.1; 26.1.2; 2.9.4; 16.3.25 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Camera Quốc 
Tùng  (VN) 
118/1A Phan Huy ích, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera.  
 

 
(210) 4-2016-22942 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Minh Tú  (VN) 
947/46/22 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trị viêm xoang; thuốc suy giãn tĩnh mạch; thuốc trị thoát vị đĩa đệm; 

thuốc bổ tăng sức đề kháng; thuốc trị rối loạn tiền đình; thuốc điều trị gan.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc trị viêm xoang, thuốc suy giãn tĩnh mạch, thuốc trị thoát vị đĩa 

đệm, thuốc bổ tăng sức đề kháng, thuốc trị rối loạn tiền đình, thuốc điều trị gan.  
 

 
(210) 4-2016-22943 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.8; A26.11.12 

(591) Đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nha khoa Nét Cười 
Duyên  (VN) 
1172K đường 3/2, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám nha khoa.  
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(210) 4-2016-22944 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Cam, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nha khoa Nét Cười 
Duyên  (VN) 
1172K đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; bộ răng giả.  
 

Nhóm 35: Mua bán: răng giả, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thuốc, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Phòng khám nha khoa.  
 

 
(210) 4-2016-22946 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Audio Huy Lan Anh  (VN) 
Số 29, đường Hai Bà Trưng, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, loa. 

 

 
(210) 4-2016-22948 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.15; A26.4.24 
(591) Đen, xanh lá mạ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trà sữa Hương 
Trà   (VN) 
10 đường số 17A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán trà sữa, quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-22949 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Trương Nhựt Trung   (VN) 
556 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-22950 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A24.15.7; 24.15.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Minh Thùy   (VN) 
9 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, ví (bóp), ba lô.  
 

 
(210) 4-2016-22951 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 4.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Việt  (VN) 
1/13 đường D3, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-22952 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - gia 
công - thương mại Kim Phát  
(VN) 
70A Rạch Cát, phường 7, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khoáng sản kim loại, hợp kim kim loại màu, thiếc hàn công nghiệp, 

cán kéo kim loại.  
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(210) 4-2016-22953 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - gia 
công - thương mại Kim Phát  
(VN) 
70A Rạch Cát, phường 7, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khoáng sản kim loại, hợp kim kim loại màu, thiếc hàn công nghiệp, 

cán kéo kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-22954 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Đinh Văn Long  (VN) 
776/TB, ấp Tân Bình, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê (coffee).  

 

 
(210) 4-2016-22955 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 1.15.11 
(591) Nâu cà phê, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Long  (VN) 
776/TB, ấp Tân Bình, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê (coffee).  

 

 
(210) 4-2016-22956 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Đinh Văn Long  (VN) 
776/TB, ấp Tân Bình, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê (coffee).  
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(210) 4-2016-22957 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION  (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-8505 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; thuốc trị dị ứng; thuốc kháng 
histamine; thuốc nhỏ mũi; thuốc nhỏ mắt. 

 

 
(210) 4-2016-22958 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION   (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-8505 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; thuốc trị dị ứng; thuốc kháng 
histamine; thuốc nhỏ mũi; thuốc nhỏ mắt. 

 

 
(210) 4-2016-22959 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION   (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-8505 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; thuốc trị dị ứng; thuốc kháng 

histamine; thuốc nhỏ mũi; thuốc nhỏ mắt. 
 

 
(210) 4-2016-22964 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao 

Sài Gòn  (VN) 
340/19A Lê Văn Quới, khu phố 23, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; thiết bị giám sát; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị nhà thông 
minh bao gồm: màn hình hiển thị; thiết bị nối mạng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt: hệ thống báo lỗi sản xuất, hệ thống giám sát sản xuất, thiết bị giám sát 
hành trình ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-22965 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) NINGBO HANGZHOU BAY NEW 

ZONE JINGRUI TRADING LIMITED 
COMPANY  (CN) 
Room 2, The 6th Floor, Century City 
Lan Yue Yuan Building 12, Ningbo 
Hangzhou Bay New Zone Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; thẻ chơi bài; bài mạt chược; bộ cờ dame [trò chơi]; xúc xắc. 

 

 
(210) 4-2016-22966 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa, 
Giáo dục và Truyền thông 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 14, tổ 3, đường Tân Xuân, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Phát hành sách, ấn bản, tạp chí; mua bán (kinh doanh) sách, cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-22967 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.5; 3.7.19 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Amigogo 
Việt Nam  (VN) 
Số 12 Hoà Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Phát hành sách, ấn bản, tạp chí; mua bán (kinh doanh) sách, cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-22968 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.2; A25.7.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh xám, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Đòi 
nợ CR  (VN) 
436B/56 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đòi nợ thuê; hãng thu hồi nợ; dịch vụ thu hồi và xử lý nợ; dịch vụ tư 

vấn nợ; dịch vụ quản lý nợ. 
 

 
(210) 4-2016-22970 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-22971 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần GALI 

PHARMACEUTIAL  (VN) 
108-110 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-22972 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển.  
 

 
(210) 4-2016-22973 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam.  

 

 
(210) 4-2016-22974 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đạo tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị; 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược; thông tin về giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2016-22975 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược và 

hóa sinh học; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống. 
 

 
(210) 4-2016-22976 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà nghỉ dưỡng 

cho người cao tuổi; trông trẻ ban ngày (nhà trẻ); cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2016-22977 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần MACBRIGHT 

H&H  (VN) 
Số A17-D5 đường Dịch Vọng Hậu, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
989 

(210) 4-2016-22978 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần MACBRIGHT 

H&H   (VN) 
Số A17-D5 đường Dịch Vọng Hậu, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22979 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22980 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-22981 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-22982 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-22983 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-22984 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-22985 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-22986 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-22988 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.  (BG) 
75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 
Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22989 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 
75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 
Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22990 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 
75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 
Bulgaria  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22991 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 
75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 
Bulgaria  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22992 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 

75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 

Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22993 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 

75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 

Bulgaria  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22994 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 

75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 

Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2016-22995 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA 

LTD.   (BG) 

75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, 

Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chất diệt nấm, chất diệt ký sinh trùng, 

thuốc trừ sinh vật hại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-22996 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Đông  (VN) 
211/2 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 

dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 

dùng cho mục đích y tế); nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 

nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 
 

(210) 4-2016-22997 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Đông   (VN) 
211/2 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 

dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 

dùng cho mục đích y tế); nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 

nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 
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(210) 4-2016-22998 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.7.25; 26.1.1; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Đông   (VN) 
211/2 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 
dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2016-22999 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Trần Mai Chi Lê  (VN) 
P512-C1, TT Nghĩa Tân, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kính đeo mắt, quần áo, giày dép, túi xách, ví. 
 

 
(210) 4-2016-23000 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bùi Thái   (VN) 
Số 114T đường Tam Thanh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

 

(511)   Nhóm 29: ớt được bảo quản; măng được chế biến làm thức ăn cho người; quả mác mật 
được bảo quản; rau muối; rau đã được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2016-23002 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Phần 
mềm Quản trị doanh nghiệp 
DIP VIETNAM  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà văn phòng Hyco4 số 205A 
Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm bất động sản, phần mềm quản lý sản xuất; phần mềm quản lý tòa 
nhà, phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp; phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng; 
phần mềm quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2016-23006 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(731) SHENZHEN SHINEMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
1002, Building A, No.4 of Tian'an Cyber 
Park, Huangge North Road, Longcheng 
Street, Longgang District, Shenzhen, 
Gangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; silicon; 
nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa silicon, dạng thô/chưa xử lý; nhựa acrylic, dạng thô/chưa 
xử lý.  

 

Nhóm 02: Chất cố định màu cho đồ gỗ; phẩm màu, cụ thể là phẩm màu cho thực phẩm, 
phẩm màu mạch nha; màu nhuộm; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; chất nhuộm; chất bảo 
quản gỗ; nhựa tự nhiên [dạng thô]; dầu để bảo quản gỗ.  

 

 
(210) 4-2016-23008 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) K-FLEX MALAYSIA SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 2752, Jalan Raja Nong, Taman 
Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor, 
Malaysia   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi khoáng vật [cách điện, cách nhiệt]; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; 

chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách điện, cách nhiệt; thạch cao cách điện, cách nhiệt; 
bông khoáng [cách ly].  

 
 

(210) 4-2016-23009 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) K-FLEX MALAYSIA SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 2752, Jalan Raja Nong, Taman 
Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor, 
Malaysia    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Sợi khoáng vật [cách điện, cách nhiệt]; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; 
chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách điện, cách nhiệt; thạch cao cách điện, cách nhiệt; 
bông khoáng [cách ly].  

 

 
(210) 4-2016-23010 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) STANLEY RICHARD BOOTS   (JP) 

Honmachi Compound A-1,1-9-7 
Honmachi, Shibuya-Ku, Tokyo 151-
0071, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ 

nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải; dịch vụ trọng tài phân xử.  
 

 
(210) 4-2016-23012 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23; 24.17.5 (540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Anh  (VN) 
TTTT Tín hiệu đường sắt, ngõ 61, phố 
Định Công, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức hội chợ cho mục đích 

thương mại; triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; giới thiệu và trưng bày 
sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23013 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

Đông Dương  (VN) 
Số 6, đường Lê Thánh Tông, phường 
Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn du lịch; đặt chỗ cho chuyến đi; dịch vụ vận tải hành khách 

đường bộ; đường biển đường sông; dịch vụ du thuyền nghỉ dưỡng; dịch vụ tàu biển dùng 
cho du lịch, dịch vụ cho thuê tàu thuyền.  
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(210) 4-2016-23014 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 3.7.17; 

18.3.21 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

Đông Dương  (VN) 
Số 6, đường Lê Thánh Tông, phường 
Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn du lịch; đặt chỗ cho chuyến đi; dịch vụ vận tải hành khách 

đường bộ: đường biển, đường sông; dịch vụ du thuyền nghỉ dưỡng; dịch vụ tàu biển dùng 
cho du lịch, dịch vụ cho thuê tàu thuyền.  

 

 
(210) 4-2016-23015 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh, ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ấn Phẩm  (VN) 
63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Phòng tập thiền, yoga; dịch vụ dạy thiền, yoga với mục đích giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bằng phương pháp tập thiền, yoga; trung 
tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; tư vấn chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2016-23017 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 

hình, vệ tinh, internet, mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung cấp xuất 
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bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các nội dung nghe nhìn không thể 
tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua trang web; cung cấp âm nhạc 
trực tuyến không tải xuống được cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống được, trình 
diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất phim, nội dung 
giải trí truyền hình và kỹ thuật số.  

 

 
(210) 4-2016-23018 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) CELLTRAZONE CO., LTD.  (KR) 

3F, Samgi B/D, 169-21, Gasan digital 2-
ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế trong lĩnh vực chẩn đoán lâm sàng; thiết bị chẩn đoán 
ung thư; thiết bị chẩn đoán ống nghiệm.  

 

(210) 4-2016-23019 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Anova 

Pharma   (VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi; cám dùng làm thức ăn cho thủy 
sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn 
chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-23020 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Han Mét   (VN) 

49 Lê Văn Lộc, phường 6, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống cụ thể là quán kem (kem ăn); quán cà phê; quán rượu; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-23021 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-23022 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-23023 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm.  
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-23024 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Máy nông nghiệp Tây Nguyên  
(VN) 
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình 

phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy 
cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất máy khoan đất, máy nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, may 
mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy 
cắt tỉa cành trên cao.  

 

 
(210) 4-2016-23025 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Máy nông nghiệp Tây Nguyên  
(VN) 
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình 

phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy 
cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy 
mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy 
cắt tỉa cành trên cao. 

 

 
(210) 4-2016-23026 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Máy nông nghiệp Tây Nguyên  
(VN) 
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình 

phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy 

cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy 

mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy 

cắt tỉa cành trên cao.   
 

 
(210) 4-2016-23027 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Máy nông nghiệp Tây Nguyên  
(VN) 
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình 

phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy 

cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy 

mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy 

cắt tỉa cành trên cao.  
 

 
(210) 4-2016-23028 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Máy nông nghiệp Tây Nguyên  
(VN) 
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình 

phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy 

cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy 

mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy 

cắt tỉa cành trên cao.  
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(210) 4-2016-23029 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Máy nông nghiệp Tây Nguyên  
(VN) 
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình 

phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy 
cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy 
mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy 
cắt tỉa cành trên cao. 

 

 
(210) 4-2016-23030 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị công nghiệp Trí Việt  
(VN) 
Số nhà 12, ngõ 300, phố Nam Dư, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện.  

 

 
(210) 4-2016-23031 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lương Gia   (VN) 
Số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội nghị nhằm mục đích thương mại, quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh nhà hàng; quản lý kinh 
doanh nhà hàng. 
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Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ. 
 

 
(210) 4-2016-23033 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) A. O. SMITH CORPORATION   (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; 

thiết bị tiệt trùng nước; bộ lọc nước uống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, hệ 
thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí, các bộ 
phận và linh kiện dùng cho các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, 
hệ thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí; dịch vụ 
tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-23034 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) A. O. SMITH CORPORATION  (US) 

 11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; 

thiết bị tiệt trùng nước; bộ lọc nước uống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, hệ 
thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí, các bộ 
phận và linh kiện dùng cho các sản phẩm trên.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, 
hệ thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí; dịch vụ 
tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2016-23035 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) A. O. SMITH CORPORATION   (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; 

thiết bị tiệt trùng nước; bộ lọc nước uống; máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không 
khí và máy lọc không khí.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, hệ 
thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí, các bộ 
phận và linh kiện dùng cho các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, 
hệ thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí; dịch vụ 
tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-23037 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Trường Đại Học FPT  (VN) 

Khu giáo dục và đào tạo, khu công nghệ 
cao Hòa Lạc, km29 đại lộ Thăng Long, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; phần mềm máy tính có thể tải xuống dùng cho việc học 

toán; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống.  
 

Nhóm 16: Sách, sách toán, sách hướng dẫn dạy học.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi giáo dục; tổ chức các khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; gia sư. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm không tải xuống được để 
kiểm tra, hướng dẫn và chấm điểm giáo dục; cung cấp dịch vụ máy chủ cho các nội dung 
số trên mạng internet; cung cấp dịch vụ máy tính để tạo ra cộng đồng, diễn đàn trực tuyến 
cho người dùng trao đổi thông tin liên quan đến các chủ đề giáo dục. 
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(210) 4-2016-23038 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH   (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim 

am Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-23041 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh nõn chuối, xanh ngọc thạch, xanh 

lá cây, màu đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hiền   (VN) 
16 đường D2, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước canh thịt; bơ sô cô la; mứt nhão; mứt ướt; thịt muối; dưa muối.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo; dịch vụ soạn 

thảo tài liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-23042 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Silverland Bến Thành  (VN) 
14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống trong khách sạn; dịch vụ quầy bar rượu, rượu pha.  
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(210) 4-2016-23043 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Silverland Bến Thành  (VN) 
14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống trong khách sạn; dịch vụ quán cà phê phòng chờ 

(nhà hàng cà phê lounge).  
 

 
(210) 4-2016-23044 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Môi trường, 
Sinh vật cảnh và Rau má Xứ 
Thanh  (VN) 
Cụm công nghiệp xã Vĩnh Hòa, QL 217, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón (đất sạch vi sinh giữ ẩm, phân hữu cơ vi sinh).  
 

Nhóm 03: Chất để tẩy rửa. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại (thuốc trừ sâu sinh học). 
 

Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi. 
 
 

(210) 4-2016-23045 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.9; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Mạnh Toàn  (VN) 
Số 25B4 - lô 6B khu đô thị mới, đường 
Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng.  
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(210) 4-2016-23050 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, xanh dương đậm, 

nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
truyền thông Minh Việt  (VN) 
Số 6 ngõ 50 Ngụy Như Kon Tum, 

phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân,thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được, dùng cho thiết bị máy tính bảng hoặc điện 

thoại thông minh, giúp đánh giá và hỗ trợ can thiệp trẻ rối loạn phát triển.  
 

 
(210) 4-2016-23053 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Bảo Hương  (VN) 
Liền kề 17 « 638 đường Lê Trọng Tấn, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  

 

Nhóm 24: Khăn mặt.  
 

 
(210) 4-2016-23054 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Giang  
(VN) 
88/8 Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu để bôi trơn, dầu động cơ. 
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(210) 4-2016-23057 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khổng Gia  (VN) 
Số 138A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 

8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-23059 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
DANAPHA   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23064 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Lê Lương Thành  (VN) 
121/43 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-23065 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Lê Lương Thành   (VN) 
121/43 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-23066 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; 26.1.1; A3.7.24; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Máy công - 
nông nghiệp Thành Vinh  (VN) 
Xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm thức ăn chăn nuôi; máy xay thịt; máy ép mía; máy 
phất lông gà; lông vịt; máy thái rau cỏ; máy bóc vỏ lạc; máy bóc vỏ ngô; mô tơ điện; máy 
phát điện; máy hàn; máy khoan; máy mài; máy cắt; máy soi gỗ; máy cưa; máy bơm nước 
dân dụng và nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-23067 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.6 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Quốc Việt  (VN) 
96B Hoàng Hoa Thám, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Mực và bò khô tẩm gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-23068 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.1; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đào tạo 
Quốc tế Ca Li  (VN) 
55 đường 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-23069 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hộ kinh doanh Vạn Lộc  (VN) 

Thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan; nui chiên giòn (có tẩm gia vị); bắp chiên giòn (có tẩm gia vị); 
cơm cháy (có tẩm gia vị). 

 

 
(210) 4-2016-23070 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.4.2; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Nét 
CỌ   (VN) 
Số 37 Tôn Đức Thắng (phòng 1901), 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

(210) 4-2016-23071 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tùng  (VN) 
113 khu A, tập thể Dệt Kim Đông Xuân, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 

 
(210) 4-2016-23072 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tùng  (VN) 
113 khu A, tập thể dệt kim Đông Xuân, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Giày.  
 

 
(210) 4-2016-23073 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Xuân Phát  
(VN) 
Thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn bằng kim loại; ghế bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-23075 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.4 
(591) Xám, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hình Khối Châu 
¸  (VN) 
Phòng 102 lầu 1, tòa nhà Kim Đô, 102 
Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ 

uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (cà phê, máy pha cà phê ); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn 
uống; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-23078 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH JIKAS Việt Nam  

(VN) 
Đường Bình Than, khu Khả Lễ, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị sứ vệ sinh như: bồn rửa, xí bệt, xí xổm, vòi hoa sen.  
 

 
(210) 4-2016-23079 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.3.5; A1.1.10 
(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 

Thôn Xa Loan, xã Bồng Lai, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

 
(210) 4-2016-23080 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; 3.13.1; 

A3.13.24 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thẩm mỹ viện 
White Palace  (VN) 
Số 2 Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khoẻ.  

 

 
(210) 4-2016-23081 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thi  (VN) 
Thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện 
Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 05: Chè uống chữa bệnh. 

 
 

(210) 4-2016-23082 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 26.13.1; 26.13.25; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết kế Thời 
trang Mốt Đẹp  (VN) 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, tổ dân 
phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại, váy, giày, dép, ủng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang, hàng may mặc.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-23083 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 26.13.1; 26.13.25; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết kế Thời 
trang Mốt Đẹp  (VN) 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, tổ dân 
phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại, váy, giày, dép, ủng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang, hàng may mặc.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-23084 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7; 26.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị điện 
Việt Mỹ  (VN) 
Xóm Đình, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu chì, cầu dao. 
 

 
(210) 4-2016-23085 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 1.15.24 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN) 
Tổ 24, phường Tân Hà, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 21: Tăm giang (tăm làm bằng giang). 
 

 
(210) 4-2016-23091 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.2; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kính Minh Đạt  (VN) 
49/56/9 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính, lắp đặt cửa nhựa, lắp đặt trần thạch cao. 

 

 
(210) 4-2016-23092 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A26.4.24; A11.3.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bảo Trang  (VN) 
56 An Dương Vương, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả không chứa cồn; nước có ga. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; dịch vụ cung cấp và 
phục vụ thức ăn nhanh như bánh mì, bánh kẹp.  

 

 
(210) 4-2016-23093 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.24; A1.1.10; A3.9.24; A26.11.12; 

2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Công Việc Mơ Ước  (VN) 
145/6/3 Hiệp Thành 35, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng 

dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2016-23094 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25 

(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tiến Phước  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 

thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản). 
 

 
(210) 4-2016-23095 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát  (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 

3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa khử mùi để phòng và để xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-23096 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM Xuân Xuân Sáu  (VN) 
Số 22, lô 3, khu phố Bình Hòa, phường 

Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi sen, bồn cầu, bộ tiểu nam.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-23097 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM Xuân Xuân Sáu  (VN) 
Số 22, lô 3, khu phố Bình Hòa, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi sen, bồn cầu, bộ tiểu nam.  

 

 
(210) 4-2016-23098 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư LBD  
(VN) 
206 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2016-23099 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Dung  (VN) 
25/8 Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 
 

(210) 4-2016-23100 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xám đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Đạt  (VN) 
24 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-23101 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh ngọc lam, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Tiến Giao  (VN) 
102 Nguyễn Văn Thủ (tầng 2), phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-23103 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Khánh Vân  (VN) 
51/12E ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-23104 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, cam, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ spa Nguyễn Lin  (VN) 
2B24, khu dân cư 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-23105 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và hoá chất B.E.S.T  (VN) 
Số 8, ngách 63/60, đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chất (phụ gia) dùng cho bê tông và vật liệu xây dựng (trừ sơn và dầu), cụ thể 
là: chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu), chất kết dính dùng cho bê tông, chất chống thấm 

(trừ sơn) cho bê tông và vật liệu xây dựng, chất kết dính (tăng cứng) dùng cho bê tông và 

vật liệu xây dựng; chất bảo vệ bê tông giúp chống mài mòn bề mặt cho bê tông và vật liệu 
xây dựng; chất bảo vệ bê tông giúp chống nứt, chống co ngót cho vật liệu xây dựng; keo 

công nghiệp (chất dính dùng trong công nghiệp); chất (phụ gia) chống dính ván khuôn 

cho bê tông, vữa, gạch ngói và vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ và bảo quản cho thép; chế phẩm tẩy sạch gỉ kim loại; chế 
phẩm chống mờ xỉn kim loại; chế phẩm chống ăn mòn.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa xây dựng; tấm dán/trải dùng chống thấm 
và chống ăn mòn dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi kim loại); keo dán gạch, dán 

đá dùng trong xây dựng (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo xảm khe/chôn thép (hỗn hợp 

xi măng và phụ gia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: chất (phụ gia) dùng cho bê tông và vật 

liệu xây dựng (trừ sơn và dầu), cụ thể là: chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu), chất kết 
dính dùng cho bê tông, chất chống thấm (trừ sơn) cho bê tông và vật liệu xây dựng, chất 

kết dính (tăng cứng) dùng cho bê tông và vật liệu xây dựng, chất bảo vệ bê tông giúp 

chống mài mòn bề mặt cho bê tông và vật liệu xây dựng, chất bảo vệ bê tông giúp chống 
nứt, chống co ngót cho vật liệu xây dựng, keo công nghiệp (chất dính dùng trong công 

nghiệp), chất (phụ gia) chống dính ván khuôn cho bê tông, vữa, gạch ngói và vật liệu xây 
dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet): chất (phụ gia) dùng cho bê 

tông và vật liệu xây dựng (trừ sơn và dầu), cụ thể là: chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu), 

chất kết dính dùng cho bê tông, chất chống thấm (trừ sơn) cho bê tông và vật liệu xây 
dựng, chất kết dính (tăng cứng) dùng cho bê tông và vật liệu xây dựng, chất bảo vệ bê 

tông giúp chống mài mòn bề mặt cho bê tông và vật liệu xây dựng, chất bảo vệ bê tông 

giúp chống nứt, chống co ngót cho vật liệu xây dựng, keo công nghiệp (chất dính dùng 
trong công nghiệp), chất (phụ gia) chống dính ván khuôn cho bê tông, vữa, gạch ngói và 

vật liệu xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-23106 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.14; A3.1.23; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, nâu, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Zemlya  (VN) 
Số 47/7 Quốc Hương, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2016-23107 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.14; A3.1.23; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ZEMLYA   (VN) 
Số 47/7 Quốc Hương, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2016-23108 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A11.1.6; A11.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24-24B/II, đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo tươi, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-23109 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.1.6; A11.1.2; 26.4.2; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24-24B/II, đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá viên; chả giò (tôm, thịt); thủy hải sản đông lạnh (cá, tôm, mực, bạch tuộc, 

nghêu, ốc); gói thực phẩm đông lạnh dùng để nấu lẩu chứa gói nước dùng cô đặc và thủy 
hải sản đông lạnh, rau củ quả đông lạnh.  
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(210) 4-2016-23110 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2   (VN) 
601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người.  
 

 
(210) 4-2016-23111 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

KIDO   (VN) 
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ống; mì sợi.  
 
 

(210) 4-2016-23112 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ thẩm mỹ 
Hoàng Hạc   (VN) 
226/26 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; xà phòng; bột giặt; nước xả quần áo; nước 

lau sàn nhà; nước rửa chén; thuốc nhuộm tóc.  
 

Nhóm 31: Hạt giống; rau tươi; trái cây tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, ví (bóp), dây thắt lưng, khăn quàng cổ, 
dầu gội đầu, nước hoa, xà phòng, bột giặt, nước xả quần áo, nước lau sàn nhà, nước rửa 
chén bát, thuốc nhuộm tóc, hạt giống, rau tươi, trái cây tươi; tiếp thị để bán hàng; quảng 
cáo để bán hàng; xúc tiến thương mại; quảng cáo, tiếp thị để bán hàng.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; cung cấp thức ăn được làm từ nhà 
hàng; quán ăn nhanh; quán cà phê.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; viện điều 

dưỡng; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm vườn.  
 

 
(210) 4-2016-23113 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ tươi, trắng 

(540) 

 

(731) Thân Hồng Thanh  (VN) 
9 TT229, phường Láng Thượng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay dùng trong gia đình; cối xay dùng trong gia đình (không dùng bằng 

tay).  

 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bình đun nước 

nóng dùng điện; nồi áp suất (nồi hấp) dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-23114 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hoàng Gia  (VN) 
Số 53/159 phố Pháo Đài Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-23115 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) BAXTER INTERNATIONAL INC.  

(US) 

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

60015, Delaware, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Đồ chứa, đựng chất lỏng ngoài ruột dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23117 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Hộ kinh doanh quán cơm Lai 
Hưng  (VN) 
300 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 
3, phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cơm; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2016-23118 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty cổ phần Nông Việt  
(VN) 
367 A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-23119 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Da cam, đen, trắng 

(731) INGASO FARM S.L.U.  (ES) 

El Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 
Lanciego 01308, Alava, Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 
cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng.   

 
Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 
thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia 

súc (không dùng cho mục đích thú y); động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống; cây 

trồng; hoa tự nhiên; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.   
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(210) 4-2016-23120 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.3.2 (540) 

  

(731) Trần Mai Ngọc Vân  (VN) 
Số 21, đường số 23, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; kính râm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, quần áo, mũ nón, đồ trang sức, giày dép, đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2016-23121 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng  (VN) 
Số nhà 261, đường Phú Diễn, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23122 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng  (VN) 
Số nhà 261, đường Phú Diễn, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nuớc tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-23123 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.1; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, vàng, da 

cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Tâm   (VN) 
Số 2, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23124 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, vàng, da 

cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Tâm   (VN) 
Số 2, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bịa, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1026 

(210) 4-2016-23125 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh 

vực hình sự, dân sự, hành chính, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, lao 

động; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức 

và cá nhân.  
 

 
(210) 4-2016-23126 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 

yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 

nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 

vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 

trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-23127 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23128 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35:  Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
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khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23129 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 3.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Đinh Thành Tôn  (VN) 

Thôn Đồng Mới, xã Lập Lễ, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản như: hải sản tươi sống, hải sản đông lạnh, hải sản phơi khô; 
mua bán: nước mắm, thịt tươi sống, thịt đã chế biến, thức ăn chế biến sẵn và không phục 
vụ tại chỗ, lương thực, thực phẩm, rau củ quả, ngũ cốc, tôm cá, thịt, gia cầm, trứng, dầu 
ăn thực vật, đồ uống có cồn, đồ uống không chứa cồn, thực phẩm chế biến khô như mì, 
bún gạo, miến, hạt dẻ, mộc nhĩ, nấm hương.  

 

 
(210) 4-2016-23130 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-23131 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nhà (tranh, ảnh, khung tranh, khung ảnh, rèm, móc treo, 
giá treo, giá đỡ, đồng hồ, thảm), đồ nội thất (chăn, ga, gối, đệm, sô pha), đồ gia dụng 
(chảo, nồi, ấm đun nước, đệm hơi, ghế hơi, bình nước, bếp ga, bình giữ nhiệt), đồ điện tử 
(điều hòa, tủ lạnh, ti vi, máy giặt, loa, đài, điện thoại, máy tính, máy vi tính, bộ lưu điện), 
đồ điện (ổ cắm, phích cắm, dây điện, đèn, đèn ngủ, bóng đèn, chụp đèn, máy phát điện), 
đồ điện gia dụng (đèn sưởi, quạt sưởi, lò sưởi, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy tạo độ 
ẩm, bàn là, quạt, máy sấy tóc, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, máy hút mùi, bếp ga, bếp từ, 
bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, cây nước nóng lạnh, bình 
nước nóng, túi chườm đa năng, máy lọc nước, máy trồng rau, máy pha cà phê, máy pha 
trà), đồ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế), đồ bơi (kính bơi, quần bơi, áo bơi, phao cứu sinh, ống 
thở, chân vịt, bịt tai, kẹp mũi), trang phục (quần áo, giầy, dép, xăng đan, mũ, nón, găng 
tay, cặp tóc, áo lót, quần lót, kính chống nắng), đồ bế, trang thiết bị chiếu sáng, đèn led 
âm trần, đèn led tròn, đèn led tuýp, đèn led dây, đèn led panel, đèn led flat.  

 

 
(210) 4-2016-23134 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Đào Danh Yên  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu; thiết bị lọc nước; kiềng bếp, vành bếp; hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-23135 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, lục, lam, xanh lơ 

(540) 

  

(731) Đào Danh Yên  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu; thiết bị lọc nước; kiềng bếp, vành bếp; hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-23136 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Xã Xuân áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 
Thọ  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu; thiết bị lọc nước; kiềng bếp, vành bếp; hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
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(210) 4-2016-23137 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) BLITZ WORKS LLC.   (JP) 

Akihabaraseishin Bldg., 4F, 1-13, 
Kandaiwamotocho, Chiyoda-ku, Tokyo 

101-0033 Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần jean; áo vét (quần áo); áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo choàng 

ngoài; thắt lưng (trang phục); bít tất ngắn cổ; tất dài; găng tay (trang phục); mũ; mũ lưỡi 

trai (đồ đội đầu); đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-23138 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở may - thêu quần áo thể 
thao C-P  (VN) 
766A/32 Lạc Long Quân, phường 9, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; vali; túi xách tay; ví đựng tiền; cặp học sinh; túi mua hàng. 

 

Nhóm 25: Giày thể thao; trang phục; quần áo thể thao; đồ đội đầu; tất; quần áo bơi. 
 

(210) 4-2016-23139 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở may - thuê quần áo thể 
thao C-P  (VN) 
766A/32 Lạc Long Quân, phường 9, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; vali; túi xách tay; ví đựng tiền; cặp học sinh; túi mua hàng.  

 
Nhóm 25: Giày thể thao; trang phục; quần áo thể thao; đồ đội đầu; tất; quần áo bơi. 
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(210) 4-2016-23140 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở may - thêu quần áo thể 
thao C-P  (VN) 
 766A/32 Lạc Long Quân, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18:  Balô; vali, túi xách tay; ví đựng tiền; cặp học sinh; túi mua hàng.  
 

Nhóm 25: Giày thể thao; trang phục; quần áo thể thao; đồ đội đầu; tất; quần áo bơi.  
 

 
(210) 4-2016-23141 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin Vision VSP  (VN) 
27 đường 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính xách tay; bàn phím cho máy tính điện tử; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; màn hình máy vi tính (phần cứng máy vi tính); con chuột máy vi 
tính; dây điện thoại; cục sạc điện thoại; pin điện thoại; cục nguồn máy vi tính; cáp truyền 
tín hiệu; tai nghe. 

 

 
(210) 4-2016-23142 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.7.4; 7.1.24; 2.1.1; 2.1.13; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cửu Thành Vi Na  
(VN) 
287 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ hoàn 

thiện công trình xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà; dịch vụ giám sát công tác xây dựng; 
dịch vụ giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công 
nghiệp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ đào tạo dạy nghề; dịch vụ đào tạo trực 
tuyến (online) về xây dựng. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kết cấu công trình xây dựng; dịch vụ thiết kế quy hoạch xây 
dựng; dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-23143 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 

(731) SHENZHEN XINGHE TIMES TRADE 

CO., LTD.   (CN) 
5208A, SEG Plaza, Huaqiang N. Rd., 

Futian Dist., Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị sạc pin cho điện thoại di 

động; máy tính bảng; thiết bị điện tử viễn thông; đồng hồ thông minh (dùng để kết nối với 

điện thoại di động).  
 

 
(210) 4-2016-23145 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Munhee Việt 
Nam  (VN) 
Số 149, phố Lê Thanh Nghị, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm các loại như: chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 
và mài mòn; xà phòng; nước rửa kính, nước lau sàn.  

 

 
(210) 4-2016-23146 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.9 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Tống Đại Ngọc  (VN) 
2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cổng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Cửa kính tự động.  
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(210) 4-2016-23147 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.5.25; A11.3.7 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xám, đỏ, da 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toản Xuân  (VN) 
Xóm Tử Vinh, xã Yên Lương, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

 
(210) 4-2016-23148 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.7.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, da cam, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toản Xuân  (VN) 
Xóm Tử Vinh, xã Yên Lương, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; bột lúa mạch; yến 

mạch làm thực phẩm cho con người; bột ngô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: gạo, cám, tấm, lúa, khoai tây.  
 

 
(210) 4-2016-23149 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Hồ Thiết  (VN) 
Thôn Phú Xuyên, xã Lộc Thủy, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm (dùng trong y tế).  
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(210) 4-2016-23150 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Phan Quốc Cường  (VN) 
260/1 Dương Đình Nghệ, phường An 
Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính nhà hàng thực 

hiện; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-23152 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Lê Thanh Long  (VN) 
Số 48, phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ và cửa hàng 

bán đồ ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp); dịch vụ 
phục vụ thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp). 

 

 
(210) 4-2016-23153 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23154 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-23155 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23156 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23157 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23158 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2016-23159 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23160 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23161 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23162 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2016-23163 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23164 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23165 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23166 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2016-23167 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-23168 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Faco Feed  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-23169 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 10.3.1; A24.15.7; 25.5.25 
(591) Xanh coban, trắng, đen, đỏ, vàng, xanh 

lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghiệp quốc tế Vngreen  (VN) 
Số 9, ngõ 19, phố Kim Đồng, tổ 25, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn nuớc; chất kết dính cho sơn.  
 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn như cọ, con lăn, chổi quét sơn.  
 

Nhóm 19: Gạch lát sàn, tường.  
 

 
(210) 4-2016-23170 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; 26.7.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, ghi, 

vàng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thảo Mộc Nhiệt Đới  (VN) 
Số 53 ngõ 61/17, đường Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2016-23171 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.11; 2.1.1; 26.4.2; A1.1.10; A25.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thảo Mộc Nhiệt Đới  (VN) 
Số 53 ngõ 61/17, đường Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2016-23172 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.2.9; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thảo Mộc Nhiệt Đới  (VN) 
Số 53 ngõ 61/17, đường Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2016-23173 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh coban, xanh lá cây, xanh lá mạ
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Bình Sơn  (VN) 
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 40: Lắp ráp đèn led [cho người khác]. 
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(210) 4-2016-23174 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 26.5.1; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Thành Triển   (VN) 

Tổ dân phố Liên Hiệp IIA, phường 
Trương Quang Trọng, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-23175 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.5.20; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Tùng Dương 

Vĩnh Phúc  (VN) 
Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-23177 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 7.15.22 
(731) JAPAN CERAMIC TILE 

MANUFACTURES ASSOCIATION  
(JP) 
39-18, Daikancho, Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi 461-0002, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Vật liệu kết dính cho ngói hoặc đá lát. 

 
Nhóm 19: Ngói hoặc đá lát bằng gốm; tấm vách bằng gốm, vật liệu xây dựng bằng gốm, 
gạch và sản phẩm chịu nhiệt. 
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(210) 4-2016-23178 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, vàng đậm 

(731) KWANGDONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (KR) 

85, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho bệnh tim mạch; chế phẩm điều trị bệnh tim mạch; 

chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược 

phẩm; thuốc chưa xử lý, chế biến; trà thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế; chiết xuất từ thảo dược. 
 

 
(210) 4-2016-23179 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

cốc; phích đựng chất lỏng; ấm đun nước nóng, không dùng điện; chảo để rán; nồi hấp 

thức ăn, không dùng điện; nắp ấm; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]. 
 

 
(210) 4-2016-23180 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KAREX HOLDINGS SDN BHD.  (MY) 

Lot 594, Persiaran Raja Lumu, 

Pandamaran Industrial Estate, 42000 

Port Klang, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông đường tiểu. 
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(210) 4-2016-23182 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.15; 4.5.14; 4.5.5; A23.3.3 

(591) Vàng, xanh nước biển, trắng, đen, đỏ, 

nâu, xanh lá cây, ghi, da cam 

(731) HARDWOOD PRIVATE LIMITED  

(SG) 

80 Robinson Road #17-02, Singapore 

068898  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê đóng gói; trà; đồ uống trên cơ sở trà đóng 

gói; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla đóng gói; sôcôla cuộn; bột nhão sôcôla; kẹo; kẹo 

mềm; kẹo cứng; mật ong; bánh ngọt; bánh dẹt nhỏ; bánh quy; bánh giòn; thực phẩm ăn 

nhanh (trên cơ sở bột gạo); thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở bột mỳ); thực phẩm ăn nhanh 

(trên cơ sở ngô); thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc); thực phẩm ăn nhanh (trên cơ 

sở gạo); bánh xốp; bánh xốp dạng thanh; bánh quế; bánh mỳ; mỳ sợi; mỳ ăn liền; bún; 

miến; ngũ cốc đã chế biến; nước xốt (gia vị); bánh putđing; gia vị. 
 

 
(210) 4-2016-23183 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.1; 2.1.30 

(591) Trắng, đỏ, đen, nâu 

(731) HARDWOOD PRIVATE LIMITED  

(SG) 

80 Robinson Road #17-02, Singapore 

068898  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê đóng gói; trà; đồ uống trên cơ sở trà đóng 

gói; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla đóng gói; sôcôla cuộn; bột nhão sôcôla; kẹo; kẹo 

mềm; kẹo cứng; mật ong; bánh ngọt; bánh dẹt nhỏ; bánh quy; bánh giòn; thực phẩm ăn 

nhanh (trên cơ sở bột gạo); thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở bột mỳ); thực phẩm ăn nhanh 

(trên cơ sở ngô); thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc); thực phẩm ăn nhanh (trên cơ 

sở gạo); bánh xốp; bánh xốp dạng thanh; bánh quế; bánh mỳ; mỳ sợi; mỳ ăn liền; bún; 

miến; ngũ cốc đã chế biến; nước xốt (gia vị); bánh putđing; gia vị. 
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(210) 4-2016-23185 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da cụ thể là: chế phẩm làm sạch; sữa rửa mặt; kem mỹ 

phẩm; nhũ tương (sữa dưỡng); nước thơm; mặt nạ chăm sóc da; dầu bôi toàn thân (mỹ 
phẩm); chế phẩm có chứa hạt mịn để làm sạch; nước thơm bôi chống nắng; nước thơm 
làm sạch; nước thơm để chống lão hóa, sữa bôi da không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước xịt 
cơ thể (có mùi thơm), nước xịt mặt có tính chất của nước hoa hồng và nước làm sạch. 

 
Nhóm 44: Cung cấp dịch vụ điều trị chăm sóc da, dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-23186 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại An Gia Minh  (VN) 
100/45/30 đường số 1, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-23187 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 20.7.1; 5.7.3; 5.13.1; A1.1.10; 25.1.6; 

26.1.1 
(591) Vàng, trắng, da cam, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại quốc tế Quang 
Minh  (VN) 
93 đường 41, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Sách. 
 

(210) 4-2016-23188 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại quốc tế Quang 
Minh  (VN) 
93 đường 41, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Sách. 

 
 

(210) 4-2016-23192 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HAN, EUN YONG  (KR) 

3-408 Ssangyong APT.,66, Daecbi-dong, 
Gangnam-gu, Seoul 06286 Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa trượt [khóa kéo]; ren, cụ thể là ren trang trí, đăng ten, ren làm viền, rua 

[đăng ten] và đồ để thuê trang trí; ruy băng [đồ may vá] và dải viền để trang trí quần áo; 
cúc; móc gài [đồ kim chỉ]; kẹp [không phải đồ trang sức kim loại quý]; kim, cụ thể là kim 
đan, kim khâu; hoa giả. 

 

 
(210) 4-2016-23197 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.3; 2.5.8; A5.3.15 
(591) Nâu, đen, vàng, xanh lá, hồng, be 
(731) Trần Thị Phương Lan  (VN) 

6L/19C Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; trang phục bãi biển cho trẻ em; trang phục; đồ đi ở chân; đồ 

đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-23198 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.3; A3.7.24 

(731) CFA PROPERTIES, INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)  (US) 

1105 North Market Street, Suite 928 

Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-23199 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 25.1.25; 26.13.25 

(591) Nâu đỏ 

(731) Nguyễn Kiều Hạnh  (VN) 
21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-23200 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 25.1.25; 26.1.11 

(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt 

(731) Nguyễn Kiều Hạnh  (VN) 
21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-23201 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.7.5; A5.3.13; A25.3.3; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Đàm Xuân Nam  (VN) 

Số 9B ngõ Trại Hòa Bình, phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía; bánh ngọt.  
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống).  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh pía, bánh ngọt, nước (đồ uống).  
 

(210) 4-2016-23202 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Đàm Xuân Nam  (VN) 

Số 9B ngõ Trại Hòa Bình, phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh pía, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2016-23203 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 

tư và Phát triển Tiến Phát  
(VN) 
Số 16, phố Ngõ Trạm, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2016-23204 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 

tư và Phát triển Tiến Phát  
(VN) 
Số 16, phố Ngõ Trạm, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 

 
(210) 4-2016-23208 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tôn xốp á Châu  
(VN) 
Số nhà 18 đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Tôn: tôn xốp. 

 

 
(210) 4-2016-23209 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cường Linh Nguyễn  (VN) 
Số 57, Bình Minh, phường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Khóa chống trộm không dùng điện, chìa khóa.  

 
Nhóm 09: Khóa chống trộm dùng bằng điện, chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 

 
Nhóm 20: Thẻ khóa bằng nhựa, không mã hóa và không từ tính.  
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(210) 4-2016-23210 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cường Linh Nguyễn  (VN) 
Số 57, Bình Minh, phường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Khóa chống trộm không dùng điện, chìa khóa.  
 

Nhóm 09: Khóa chống trộm dùng bằng điện, chìa khóa dạng thẻ được mã hoá.  
 

Nhóm 20: Thẻ khóa bằng nhựa, không mã hóa và không từ tính.  
 

 
(210) 4-2016-23211 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 5.5.19; 26.1.1; A5.13.11 
(591) Xanh rêu 
(731) Nguyễn Ngọc Bảo  (VN) 

14D1 KP1A, phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; kem trị mụn (mỹ phẩm); 
kem trị nám (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế, mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa tắm, son môi, dầu gội đầu, 
dầu xả, kem ủ tóc, kem trị nám, kem trị mụn, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, kem làm 
mờ vết thâm, kem che khuyết điểm, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, phấn má hồng, kem 
nền che, khuyết điểm, phấn mắt, chì kẻ mắt, nước hoa, nước hoa hồng, sơn móng tay.  

 

 
(210) 4-2016-23214 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 
Thiết   (VN) 
Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 24: Khăn bông, khăn vải. 
 

 
(210) 4-2016-23215 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; A1.1.10; A1.1.2; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lá, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 
Thiết    (VN) 
Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 24: Khăn bông, khăn vải. 

 

 
(210) 4-2016-23217 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) 1. Turpin StÐphane Jacques 

AndrÐ  (HK) 
Unit H12/F Legend Tower, 7 Shing YIP 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong  
2. TURPIN JOFFRAY  (AT) 
Wilbrandtgasse 39/7 1180 Wien, Austria 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thuốc chữa bệnh 

cho người; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23219 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) PRIMEVOLT CO. LTD.   (TW) 

No.7, Ln. 83, Longshou St., Taoyuan 
Dist., Taoyuan City 330, Taiwan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu năng lượng mặt trời dùng cho sản xuất điện, bộ đảo điện; bộ biến 

đổi điện áp dùng cho dòng điện ba pha; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị sạc cho pin điện; 
thiết bị sạc pin.  
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(210) 4-2016-23220 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.1; A5.5.21 

(731) Công ty TNHH Câu lạc bộ Các 
Nhà Thiết Kế Hoa  (VN) 
108 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 31: Bó, lẵng hoa tươi; hạt giống thực vật; hoa tự nhiên; củ hoa; cây khô để trang trí.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa tươi, cây cảnh, lẵng và bó hoa cắm sẵn, phụ kiện dùng để 

cắm hoa, chậu dùng để trồng hoa và cây cảnh; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; giới 

thiệu sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ trung 

gian thương mại.  

 

Nhóm 44: Cắm hoa theo yêu cầu của khách hàng; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công 

viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vòng hoa; làm vườn; chăm sóc vườn 

ươm cây.  
 

 
(210) 4-2016-23221 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa 38 Độ  (VN) 
168 Phan Đình Phùng, phường 2, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 31: Bó, lẵng hoa tươi; hạt giống thực vật; hoa tự nhiên; củ hoa; cây khô để trang trí.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa tươi, cây cảnh, lẵng và bó hoa cắm sẵn, phụ kiện dùng để 

cắm hoa, chậu dùng để trồng hoa và cây cảnh; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; giới 

thiệu sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ trung 

gian thương mại.  

 

Nhóm 44: Cắm hoa theo yêu cầu của khách hàng; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công 

viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vòng hoa; làm vườn; chăm sóc vườn 

ươm cây.  
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(210) 4-2016-23223 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; màng bảo vệ chuyên dụng cho màn 

hình máy vi tính; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng 
cho điện thoại thông minh; hộp bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màng bảo 
vệ chuyên dụng cho màn hình điện thoại di động; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh, loại cầm 
tay; điện thoại vi-đê-ô; khung ảnh kỹ thuật số; micrô; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết 
bị xử lý dữ liệu; phần cứng máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông 
minh); bộ phát đáp tự động; vỏ hộp loa; thiết bị thu thanh và thu hình; màn hình vi-đê-ô; 
thiết bị truyền thông mạng; bộ điều biến (modem); vỏ bọc chuyên dụng cho máy vi tính 
xách tay; điện thoại thông minh; pin/ắc quy điện; bộ sạc pin/ắc quy; pin dự phòng dùng 
cho điện thoại di động (pin có thể nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; 
máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; túi được thiết kế chuyên dụng cho máy vi tính xách tay; tai 
nghe loại choàng qua đầu; tai nghe loại nhét trong tai; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết 
bị truyền âm thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; máy ảnh; dây treo 
chuyên dụng cho điện thoại di động; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của 
máy vi tính]; vỏ bọc ngoài chuyên dụng cho điện thoại; vòng đeo tay đã được mã hóa từ 
tính dùng để nhận dạng; thiết bị đếm bước chân; thiết bị kiểm tra/giám sát, dùng điện; 
vòng đeo tay kết nối thông minh [thiết bị đo lường]; chương trình máy vi tính, được ghi 
sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần 
mềm có thể tải xuống được); ứng dụng phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được; thấu 
kính quang học.  

 

 
(210) 4-2016-23224 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Topodo Việt Nam  (VN) 
Số 11, đường Phan Huy Chú, phường 
Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị máy lọc nước; thiết bị xử lý nước (cụ thể là thiết bị lọc cặn, bụi trong 

nước); thiết bị tiệt trùng (không dùng cho mục đích y tế), lõi lọc nước (bộ phận đi kèm).  
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(210) 4-2016-23225 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Văn Kiêm  (VN) 

Tổ 17, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví đựng 
tiền; vali; vật liệu giả da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; cà vạt; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-23226 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Văn Kiêm  (VN) 

Tổ 17, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví đựng 
tiền; vali; vật liệu giả da.  

 

Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; cà vạt; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-23227 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Văn Kiêm  (VN) 

Tổ 17, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví đựng 
tiền; vali; vật liệu giả da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; cà vạt; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.   

 

 
(210) 4-2016-23231 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tiến Danh   (VN) 
13/3B đường Trường Chinh, tổ 17, khu 
phố 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm.  
 

 
(210) 4-2016-23232 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-23233 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  

(VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế ngồi; bàn; tủ đựng; tủ nhiều ngăn; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho 

đồ chứa đựng; hộp bằng chất dẻo. 
 
 

(210) 4-2016-23234 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  

(VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế ngồi; bàn; tủ đựng; tủ nhiều ngăn; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho 

đồ chứa đựng; hộp bằng chất dẻo.  
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(210) 4-2016-23235 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEDITHANK 
VIETNAM  (VN) 
Lầu 3, 54 Phan Đăng Lưu, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế (có sự trợ giúp của công nghệ thông tin); dịch vụ chăm 

sóc y tế. 
 

 
(210) 4-2016-23236 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; 3.7.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEDITHANK 
VIETNAM  (VN) 
Lầu 3, 54 Phan Đăng Lưu, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế (có sự trợ giúp của công nghệ thông tin); dịch vụ chăm 

sóc y tế. 
 

 
(210) 4-2016-23237 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Xám, vàng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Charice Quốc Tế   (VN) 
41/2 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm (chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara), phấn hồng, mỹ 

phẩm nền dùng trong trang điểm, son môi). 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu mỹ phẩm trang điểm (chế 
phẩm bôi lông mi mắt (mascara), phấn hồng, mỹ phẩm nền dùng trong trang điểm, son 
môi).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm làm đẹp.  
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(210) 4-2016-23239 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.2; A26.11.12; 1.15.24; 

2.7.18; 2.7.23 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tàu Sài Gòn  
(VN) 
8A/11D1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải đường sông; 

vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền; vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-23244 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Suntec 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 82 tổ dân phố số 2, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 

 
(210) 4-2016-23245 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Suntec 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 82 tổ dân phố số 2, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.   
 

 
(210) 4-2016-23246 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.5.20; 25.5.25; 5.7.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Triển khai Công nghệ An 
Thành   (VN) 
Thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng: ván lát sàn, ván ngăn vách, cầu thang gỗ, xà gồ, cửa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: ván lát sàn, ván ngăn vách, cầu thang, 
cửa, xà gồ, gạch, ngói, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, bản lề cửa kính làm bằng kim 
loại, tay nắm cửa kính làm bằng kim loại, trụ cầu thang làm bằng kim loại, cầu thang 
máy, đèn chiếu sáng, cửa tự động, máy điều hòa nhiệt độ. 

 

 
(210) 4-2016-23248 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Châu Hòa Giang   (VN) 
104 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-23250 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tấn Sòng  (VN) 
Số 174 đường Đặng Văn Ngữ, phường 
14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; 

nước sinh tố; nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-23251 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Cúc  (VN) 
505 đường Xa Lộ Hà Nội, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức 

ăn chay và thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2016-23252 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mì Quảng Đại 
Lộc  (VN) 
355 Nguyễn Văn Quá, tổ 18, khu phố 5, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mì quảng, bún, phở, hủ tiếu, mì.  

 

 
(210) 4-2016-23253 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) La Kim Hồng  (VN) 
557 Đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp , thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn; dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn thức 

uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-23254 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Hồng Bảy   (VN) 
Thôn Thiều Xuân, xã Viên Sơn, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh; bộ sen vòi tắm; bộ xịt vệ sinh; 

chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh; bồn tắm; thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 20: Gương soi tráng bạc, gương soi tráng nhôm, mắc áo bằng inox.  
 

 
(210) 4-2016-23255 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Lê Hồng Bảy   (VN) 
Thôn Thiều Xuân, xã Viên Sơn, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh; bộ sen vòi tắm; bộ xịt vệ sinh; 

chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh; bồn tắm; thiết bị lọc nước.  
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Nhóm 20: Gương soi tráng bạc, gương soi tráng nhôm, mắc áo bằng inox.  
 

 
(210) 4-2016-23256 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.2.7 

(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Linh Huy Hoàng  
(VN) 
Phố Trung Hà, xã Thái Hoà, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, xây lắp công trình, giám sát thi công công trình xây dựng, khai thác 

đá, cát, sỏi, khai thác quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-23257 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.8; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HANOPRO (Việt 
Nam)   (VN) 
Tầng 5, toà nhà 5 tầng Ven Hồ, khu 

Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng 

dính [đồ dùng văn phòng]; chất dính [keo dán] dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng. 

 

Nhóm 17: Băng dính không dùng trong văn phòng và ngành y hoặc gia dụng; băng dính 

không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình. 
 

 
(210) 4-2016-23259 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Đỏ tươi 

(540) 

 
(731) Lê Thị Thủy  (VN) 

Số 229, ngõ 47, tổ 7 Đa Sỹ, phường Kiến 

Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao thái; dao cắt gọt.  
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(210) 4-2016-23262 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.24; 3.9.16; A5.1.12; A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Đỗ Bùi Đức Hùng  (VN) 
16 ngách 3, ngõ 14, Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-23263 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hải 
Hoàn  (VN) 
357/6G Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng để đóng gói, dây chão để đóng gói; dây bện để đóng gói, dây buộc 

để đóng gói; dây chão, không bằng kim loại; dây thừng, không bằng kim loại; dây buộc, 
không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng; dây buộc, không bằng kim loại để vận chuyển 
hàng hoá có tải trọng lớn. 

 

 
(210) 4-2016-23264 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hải 
Hoàn  (VN) 
357/6G Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng để đóng gói, dây chão để đóng gói; dây bện để đóng gói, dây buộc 

để đóng gói; dây chão, không bằng kim loại; dây thừng, không bằng kim loại; dây buộc, 
không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng; dây buộc, không bằng kim loại để vận chuyển 
hàng hoá có tải trọng lớn. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1060 

(210) 4-2016-23265 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Đầu tư á Châu  
(VN) 
A7/16 Trần Đại Nghĩa, khu phố 7, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng.  
 

(210) 4-2016-23266 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 9.7.1; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Bửu  (VN) 
F7 lô F, 552 - 588 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn.  
 

 
(210) 4-2016-23267 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.14; A5.3.13; 26.5.1; 26.5.4; 26.7.25; 

A3.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, nâu, đen, 

trắng, tím 

(540) 

  

(731) Lâm Hoàng Đức  (VN) 
157 Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-23268 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY   (US) 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington, Delaware, 19805, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-23270 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 9.7.1; A5.11.13 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, xanh dương 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Khang Cường  (VN) 
149A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, rau, củ, trái cây, nấm mối, hạt đười −ơi, mứt hoa quả tươi và khô 

bánh kẹo, bột gia vị, mật ong, đũa; mua bán các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, tổ 
chức hội chợ, triển lãm cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo,  

 

 
(210) 4-2016-23271 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Nguyên   (VN) 
21 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-23272 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.7.25; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Nguyên   (VN) 
21 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-23273 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất quạt 
Hiếu Thảo   (VN) 
276 đường số 2, cư xá Đài Ra Đa, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-23274 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
Số 13 đường 12B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dâu gội đầu; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-23275 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH King Elong  (VN)
8 khu phố The Garland, đường Dương 
Đình Hội, phường Phước Long B, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh 

cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

 
(210) 4-2016-23276 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH King Elong  
(VN) 
8 khu phố The Garland, đường Dương 
Đình Hội, phường Phước Long B, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh 
cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 

 

 
(210) 4-2016-23277 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH King Elong  
(VN) 
8 khu phố The Garland, đường Dương 
Đình Hội, phường Phước Long B, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh 

cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

 
(210) 4-2016-23278 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH King Elong  
(VN) 
8 khu phố The Garland, đường Dương 
Đình Hội, phường Phước Long B, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh 

cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

 
(210) 4-2016-23279 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Duy Việt  (VN) 
Ngõ 1, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh 
Oai, Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Gang dạng thô hoặc bán thành phẩm; nắp cống bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2016-23280 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A9.7.22 
(591) Trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Văn Tiến Định  (VN) 
R1B - 12B 21 Royal City, 72A Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục về âm nhạc; dịch vụ đào tạo về âm nhạc, đàn, hát.  
 

 
(210) 4-2016-23281 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.3.5 

(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Phương Việt  (VN) 
10C Sư Thiện Chiếu, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; tư vấn xây 

dựng. 
 

 
(210) 4-2016-23282 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.13.1; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 

tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2016-23283 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A25.1.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm 
Giang Điền   (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 

tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
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(210) 4-2016-23286 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại Đông Hòa  (VN) 
Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch, gạch lót nền, gạch cách nhiệt, gạch ốp tường, 

gạch trang trí; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-23287 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A16.3.5 

(591) Đen, trắng, cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Điện ảnh Đông Nam  (VN) 
40/17/19 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim; cho thuê phim điện ảnh; giới thiệu phim trình chiếu; sản xuất 

phim trên băng hình; sản xuất phim viđêô; thu băng viđêô. 
 

 
(210) 4-2016-23289 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.1; A26.3.5 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng 

(731) Hộ kinh doanh Tuấn Minh  (VN)
23/5 Nguyễn An Ninh, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy may sẵn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1066 

(210) 4-2016-23290 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.15; 4.5.12; 4.5.13 

(591) Đỏ, cam, nâu, đen, trắng, vàng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
Phong  (VN) 
39A Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hương liệu thực phẩm nấm, kẹo, đồ hộp, thực phẩm chay.  
 

 
(210) 4-2016-23291 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xám, trắng 

(731) Công ty TNHH Dekey Việt Nam  
(VN) 
199 Hoàng Văn Thụ, phường Phương 

Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình; thiết bị báo động; thiết bị định vị toàn cầu; máy bộ đàm xách 

tay; loa; bộ khuếch đại âm thanh (amply). 
 
 

(210) 4-2016-23292 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; 5.7.1; A1.1.10; 26.2.7 

(591) Nâu, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH cà phê Cao Việt 
Hùng  (VN) 
260/27 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống; dich vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2016-23294 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.1; 26.3.3; 26.3.4; 7.15.22; A26.11.8; 

A25.7.3 
(591) Trắng, vàng nhạt, vàng sậm, xanh lá cây, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
địa ốc Nhà Viễn Đông  (VN) 
149/3a Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-23295 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Rượu Chính Hiệu  
(VN) 
Số 71, ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Nhơn, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2016-23296 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A16.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh, xám đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm viễn thông QVTC  
(VN) 
65 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2016-23297 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Hồng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất giống cây trồng Hồng 
Yến  (VN) 
Xóm 1, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 31: Hoa, cây cảnh, rau và quả tươi, cây giống, hạt giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán nông sản sơ chế, mua bán hoa và cây cảnh, mua bán rau quả tươi, 

mua bán hạt giống cây cảnh, giống hoa, giống rau quả. 
 

 
(210) 4-2016-23298 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Song Nam  (VN) 
245Q Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, mắt kính và các phụ kiện thời trang. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-23299 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.24; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà hàng 
Steam Food Việt Nam  (VN) 
số 113 - K1 đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; thông tin kinh 
doanh; quảng cáo ngoài trời.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-23300 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lưu Văn 
Phương   (VN) 
96B đường Lạc Long Quân, phuờng 

Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2016-23301 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.1; 26.15.15 
(731) JC CO., LTD    (KR) 

(Jangan-dong) 39, Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, 02629, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi bằng da thuộc để bao gói, túi đựng giày cao cổ, túi hình trụ vải 

dày để đựng đồ cá nhân (túi duffle); túi cầm tay cho phụ nữ; cặp đựng giấy tờ tài liệu (sản 
phẩm bằng da); túi dùng để đi mua sắm làm bằng da; túi xách tay; túi nhỏ cầm tay đa 
năng; túi dùng cho người leo trèo; ba lô dùng cho người leo núi; túi dùng cho thể thao; ví 
dụng danh thiếp; túi có bánh xe để đi mua sắm; ba lô; túi cho người cắm trại; hòm và túi 
du lịch; túi sách học sinh; ba lô cho học sinh; khung của túi xách tay; túi đeo ở hông; dù 
(« che nắng); cái «.  

 

 
(210) 4-2016-23302 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; 26.15.15 
(731) JC CO., LTD     (KR) 

(Jangan-dong) 39, Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, 02629, Seoul, Republic 
of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); thắt lưng đựng tiền 

(trang phục); trang phục thể thao; quần áo may sẵn; bộ quần áo cho nam giới; váy; áo 
choàng ngoài; quần dài; quần áo lót; áo sơ mi; áo vét (trang phục); áo ngoài mặc chui đầu; 
khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; bao tay của phụ nữ 
(trang phục); quần ống bó (quần dài); găng tay (trang phục); tất ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2016-23303 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.1; 26.15.15 
(731) JC CO., LTD     (KR) 

(Jangan-dong) 39, Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, 02629, Seoul, Republic 
of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp qua mạng internet; dịch vụ trung gian 

liên quan đến bán hàng qua thư tín bằng phương tiện liên lạc điện tử; dịch vụ tiếp thị qua 

các sự kiện thể thao; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nhiều loại sản phẩm, bao gồm: cặp, túi, gậy 

đánh gôn, lều (có thể mang đi được) dùng cho leo núi hoặc cắm trại, mũ lưỡi trai (đồ đội 

đầu), kính râm, dụng cụ thể thao (không phải dụng cụ chơi gôn/leo núi), đồ đi chân, trò 

chơi trong nhà, thiết bị để tập luyện thể dục quần áo, trang phục, dụng cụ thể dục thể 

hình, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-23304 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.13.25 

(731) Hoàng Văn Quý  (VN) 
Số 216, tổ 8, Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao tỉa; dao thái rau; dao cắt, xén gọt; dao phay; dao thái thịt; lưỡi cắt.  
 

 
(210) 4-2016-23305 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Số 228, ngõ 20, tổ 4, Đa Sỹ, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao tỉa; dao thái rau; dao cắt, xén gọt; dao phay; dao thái thịt; lưỡi cắt.  

 
 

(210) 4-2016-23306 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Hoàng Văn Vượng  (VN) 
Số 313, tổ 7, Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao tỉa; dao thái rau; dao cắt, xén gọt; dao phay; dao thái thịt; lưỡi cắt.  
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(210) 4-2016-23307 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hoàng Văn Tuấn  (VN) 

Số 158, ngõ 53, tổ 8, Đa Sỹ, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao tỉa; dao thái rau; dao cắt, xén gọt; dao phay; dao thái thịt; lưỡi cắt.  

 

 
(210) 4-2016-23308 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1 
(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD.   (CN) 
Room 618, Building Number 1, Lucky 
City Commercial Center, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; búa [bộ phận máy móc]; máy cắt [máy móc]; máy cưa; máy chà 
nhám (máy móc); máy mài góc, dùng điện; máy mài, dùng điện; máy vặn ốc, dùng điện; 
súng phun khí nóng (vận hành bằng điện); súng phun hồ dính, dùng điện; súng phun sơn; 
súng bắn ghim (vận hành bằng điện); máy trộn; máy tiện [máy công cụ]; máy gia công 
gỗ; cần trục; máy rung dùng trong công nghiệp; máy khoan phá; máy đầm (dùng trong 
xây dựng); máy khoan khí nén; máy đánh bóng khí nén; máy khí nén; máy cắt cỏ (máy 
móc); máy cắt và thu hoạch cỏ; máy tỉa hàng rào (máy móc); máy bơm; máy giặt áp lực 
cao; máy hút bụi chân không; máy nông nghiệp; máy phát điện; động cơ, không dùng cho 
xe cộ mặt đất; máy hàn điện; mũi khoan [bộ phận máy]; mũi khoan phay [bộ phận máy]; 
mũi tua vít [bộ phận máy]; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; máy mài bằng đĩa (máy công cụ); 
tấm đánh bóng [bộ phận máy]; bánh nhám [bộ phận máy]; đĩa cắt [bộ phận máy]; thiết bị 
và máy đánh bóng [dùng điện]; máy bào; máy thổi lá; máy nghiền dùng trong công 
nghiệp; quạt hút gió (bộ phận máy).  

 

 
(210) 4-2016-23309 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.1 (540) 

 

(731) Công ty CP thiết bị vật tư 
ngân hàng và an toàn kho 
quỹ Việt Nam  (VN) 
Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Két bạc, cửa kho bằng sắt, tủ chống cháy. 
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(210) 4-2016-23310 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) COATINGS FOREIGN IP CO. LLC  

(US) 
c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nền/lót, chất màu, sơn phủ, sơn dầu, sơn hoàn thiện, sơn mài, véc-ni, sơn, 

chất pha loãng sơn, sơn bột và sơn lót; chất bảo quản chống rỉ sét và chất bảo quản gỗ; 
chất nhuộm màu; thuốc nhuộm hãm màu, nhựa tự nhiên chưa qua chế biến; kim loại dạng 
lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 

 
(210) 4-2016-23311 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.1.15; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) SHENZHEN EPELSA 

TECHNOLOGIES LIMITED   (CN) 
Room 921, Shangyou Building, Longhua 
Street, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy đếm tiền; máy dập thẻ cho văn phòng; thiết bị và dụng cụ để 
cân; cân; thiết bị đo tự động; dụng cụ đo; thiết bị đo; bộ chỉ báo áp suất; dụng cụ cảm 
biến.  

 

 
(210) 4-2016-23312 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Lê Thị Hằng  (VN) 

Số 20 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Mai Thị Thuỷ  (VN) 
Thôn Phượng, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23313 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Lê Thị Hằng  (VN) 

Số 20 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Mai Thị Thủy  (VN) 
Thôn Phượng, phường tây Mỗ, quận nam 
Tù Liêm, Hà Nội. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23314 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Lê Thị Hằng  (VN) 

Số 20 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Mai Thị Thuỷ  (VN) 
Thôn Phượng, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm, dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung đích làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đíeh y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23315 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Lê Thị Hằng  (VN) 

Số 20 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Mai Thị Thuỷ  (VN) 
Thôn Phượng, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-23316 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Lê Thị Hằng   (VN) 

Số 20 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Mai Thị Thủy  (VN) 
Thôn Phượng, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nuớc tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23317 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Lê Thị Hằng   (VN) 

Số 20 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

2. Mai Thị Thuỷ   (VN) 
Thôn Phượng, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23318 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.3.6; 24.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2016-23319 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; A26.3.6; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
gíống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23320 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nhất Tâm    (VN) 
Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
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khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

(210) 4-2016-23321 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nhất Tâm    (VN) 
Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23322 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nhất Tâm    (VN) 
Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23323 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-23324 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23325 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23326 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A25.3.3; A19.13.21; 25.5.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, nâu, xám, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đại 
Đức Mạnh   (VN) 
45/14 Ông ích Khiêm, phường 10, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23327 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A19.13.21; A25.3.3; 25.5.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, nâu, xám, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đại 
Đức Mạnh   (VN) 
45/14 Ông ích Khiêm, phường 10, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem duỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, « 

tô xe máy; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-23328 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A19.13.21; A25.3.3; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đại 
Đức Mạnh   (VN) 
45/14 Ông ích Khiêm, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem duỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, « 
tô xe máy; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23329 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23330 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5; 1.15.23 
(591) Vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ Thuật 
Công Nghệ Thép 3E   (VN) 
03 Trần Cao Vân, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; rầm kim loại dùng trong xây dựng 
(dầm kim loại dùng trong xây dựng); tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có 
thể chuyên chở được; xà rầm bằng kim loại. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng và sửa chữa kho chứa 
hàng.  

 

 
(210) 4-2016-23331 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.1; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Đậu Thị Thu Hiền  (VN) 
33 đường 6, khu phố 4, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sữa đậu nành, sữa hạt sen, sữa bắp, sữa đậu xanh, sữa đậu đỏ, 

sữa mè đen, sữa hạt kê.  
 

 
(210) 4-2016-23332 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lan Phương 
Mắc Ca  (VN) 
Số 451/10/4, đường Hai Bà Trưng, 
phường 08, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt mắc ca, quả óc chó, hạt dẻ, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt chia.  

 

 
(210) 4-2016-23333 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 1.15.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Trần Nghi  (VN) 
78 đường 32, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
 

 
(210) 4-2016-23335 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại An Phú  (VN) 
Số 11A, ngách 175/24, tổ 55 đường 
Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm thông tắc cống, mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc, xà phòng vệ sinh dạng 

bánh; thuốc đánh răng; chất để tẩy rửa không dùng trong sản xuất và y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ 
sinh dạng bánh; thuốc đánh răng; chất để tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2016-23336 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.12.1; A26.11.9; 25.7.20 
(591) Hồng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nhưỡng Thủy  (VN)
Ngõ 112, Mễ Trì Thuợng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2016-23337 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SMARTGEN (ZHENGZHOU) 

TECHNOLOGY CO.,LTD.   (CN) 
No.28 Jinsuo Road, Zhengzhou 
High&New Techinology Industries 
Development Zone, Henan, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị điều chỉnh 
điện; bảng điều khiển [điện]; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị sạc cho pin điện. 

 

 
(210) 4-2016-23338 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất An Phát  (VN) 
Nhà 173 ngõ chợ Khâm Thiên, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Đất sét, khoáng chất (bentonite) dùng cho khoan cọc nhồi trong các công trình 

xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các khoáng chất (bentonite) dùng cho khoan cọc nhồi 
trong các công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-23339 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Quả Trứng Thủy 

Tinh  (VN) 
Tòa nhà REE Tower, số 9 đường Đoàn 
Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2016-23341 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dành cho việc điều trị mụn trứng cá (thiết bị y tế); hộp đựng thích hợp 
cho dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thủy tinh thể (nội nhãn cầu nhân tạo) cho phẫu 
thuật cấy ghép; cốc rửa mắt (dụng cụ y tế); bộ dụng cụ rửa mũi (dụng cụ y tế).  
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(210) 4-2016-23342 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
 8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị dành cho việc điều trị mụn trứng cá (thiết bị y tế); hộp đựng thích hợp 

cho dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thủy tinh thể (nội nhãn cầu nhân tạo) cho phẫu 
thuật cấy ghép; cốc rửa mắt (dụng cụ y tế); bộ dụng cụ rửa mũi (dụng cụ y tế).  

 
 

(210) 4-2016-23343 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng 
cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-23344 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng 
cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2016-23345 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.    (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng 
cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-23346 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.1.6; 13.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Toàn Thắng  
(VN) 
104/7 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Lưới cho thể thao.  
 
 

(210) 4-2016-23347 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sợi thủy tinh 
Tân Phước Khánh  (VN) 
574/8 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận xe ô tô: nắp thùng xe bán tải làm từ nhựa composite.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng composite.  

 
Nhóm 35: Mua bán nắp thùng xe bán tải.  
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(210) 4-2016-23348 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm VI VA  (VN) 
160/13 Đội Cung, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Búp bê; gấu bông.  

 

 
(210) 4-2016-23349 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; A26.11.8; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH GUSTO  (VN) 
Số nhà 20, ngách 41, ngõ 381 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; tất (vớ); quần tất.  

 

 
(210) 4-2016-23350 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) BRIGHT BREWERS YEAST INC.  

(CA) 
#410 - 2389 Health Sciences Mall 
Vancouver, B.C., Canada V6T 1Z3  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Nấm men.  

 

 
(210) 4-2016-23351 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1 
(731) MERRILL J. FERNANDO AND SONS 

(PVT) LTD.   (LK) 
No. 111 Negombo Road, Peliyagoda, Sri 
Lanka  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-23352 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.7.9; 5.7.3; 26.1.1 

(731) Hội phụ sản Việt Nam   (VN) 
43 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực y tế; 

trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu (tất cả dành cho bà mẹ và trẻ em).  
 

 
(210) 4-2016-23353 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23354 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
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(210) 4-2016-23355 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23356 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23357 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23358 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23359 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23360 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23361 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
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(210) 4-2016-23362 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23363 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23364 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-23367 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Triệu Anh  (VN) 
Xóm Đình, thôn Chè, xã Liên Bão, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; giữ chỗ cho vận chuyển hành 

khách; cho thuê xe; người đi cùng hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ (giữ chỗ) ở tạm thời; nhà nghỉ [du lịch]; đặt 

chỗ cho khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-23368 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Sức Khỏe Vàng  
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người, bột ăn kiêng cho người. 

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), xúc xích, rau quả (đã chế biến/bảo quản), trứng, sữa. 
 

Nhóm 30: Bột sắn; tinh bột; bột yến mạch, bột ngô, bột mỳ, bột đậu. 
 

 
(210) 4-2016-23369 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.23 

(591) Vàng rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Sức Khỏe Vàng  
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người, bột ăn kiêng cho người. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), xúc xích, rau quả (đã chế biến/bảo quản), trứng, sữa. 
 

Nhóm 30: Bột sắn; tinh bột; bột yến mạch, bột ngô, bột mỳ, bột đậu. 
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(210) 4-2016-23370 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đần tư sản xuất 
thương mại Kim Mỹ   (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2016-23371 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, vòi nước, thiết bị phòng tắm.  
 

 
(210) 4-2016-23373 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 26.2.7 
(731) DOUBLE PLUS MARKETING 

CO.,LTD.   (TH) 
36/66 Moo 6 Soi Sahakorn 6 Nakniwas 
Road (Ladprao 71) Ladprao Sub-District, 
Ladprao District, Bangkok 10230 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ 

phẩm để làm sạch mặt; sữa tắm; chế phẩm chăm sóc tóc.  
 

 
(210) 4-2016-23374 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1 
(731) MIND HEALTHCARE COMPANY 

LIMITED   (TH) 
25/162 Soi Phung me 50/37, Sukhumvit 
93 Road, Bang Chak, Pra Khanong, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm bôi nứt gót chân làm từ chuối; kem mỹ phẩm làm từ chuối; kem 

mỹ phẩm làm từ chuối và dừa; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2016-23375 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.3.20; 18.3.23; A5.11.23; A5.1.5; 

A5.1.16; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thực phẩm Gia Huy  (VN) 
Số 120/57/55 đường số 59, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá được bảo quản; gia cầm không còn sống; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; động vật sống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ ăn 

uống theo hợp đồng; cung cấp suất ăn công nghiệp. 
 

(210) 4-2016-23377 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Trắng, tím, đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

lam, vàng cam, xanh cô ban 

(731) Trung tâm Sáng Kiến Sức 
Khỏe và Dân Số  (VN) 
Số 25A, ngách 438/269 Tây Sơn, tổ 14B 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe: trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục cho thanh niên; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản dịch vụ cố vấn và tư vấn liên 

quan đến sức khỏe sinh sản; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến việc phát hiện và 

chăm sóc trẻ tự kỷ; dịch vụ tâm lý học. 
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(210) 4-2016-23379 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) CONOTEC CO,. LTD  (KR) 

26, Yunsan-ro, Gemjeong-gu, Busan, 
46269, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số; thiết bị điều khiển độ ẩm kỹ thuật số; 

thiết bị ghi nhiệt độ bằng hồng ngoại; thiết bị chỉ báo dòng điện kỹ thuật số; thiết bị chỉ 
báo điện áp kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2016-23380 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A11.3.4; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Trắng, vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV cà phê Cảm 
Nhận  (VN) 
210-212 Nguyễn Phước Tần, phường 
Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, nước uống.  
 

 
(210) 4-2016-23383 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại dịch vụ Jooking 
Hà Nội  (VN) 
Số 3, hẻm 92/19/2, phố Nguyễn Sơn, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  
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Nhóm 09: Linh kiện máy photo (dùng với máy vi tính); linh kiện máy in (dùng với máy vi 
tính); linh kiện máy fax; linh kiện máy soi tiền giả; linh kiện máy đếm tiền; linh kiện máy 
chiếu. 

 

 
(210) 4-2016-23384 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Hoàng Tùng  (VN) 
33 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến các giao dịch thương mại cho người khác bao gồm trong 

khuôn khổ của thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu 
dùng thông qua mạng máy tính hoặc hệ thống mạng truyền thông khác; xúc tiến bán hàng 
cho người khác; dịch vụ quảng cáo và dịch vụ rao hàng trực tuyến, dịch vụ thông tin 
thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính; quản lý quá trình đặt hàng; phân tích giá cả thị trường; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 
bán lẻ các sản phẩm: xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, thuốc đánh răng, chế phẩm 
dược phẩm và thú y, chế phấm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ 
kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản 
phẩm bằng kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, công cụ và 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao kéo, cái dĩa và dao, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị 
và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo 
hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, 
máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay 
thẻ, máy tính tiền, máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa, đĩa 
CD, DVD và đĩa có mật độ quang học cao, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị điện 
tử cầm tay, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, máy nghe nhạc kỹ thuật số, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật số và máy quay viđêô kỹ thuật số, sách 
đọc điện tử, thiết bị truyền thông không dây, phần mềm máy tính, phần mềm máy tính có 
thể tải xuống trong các hình thức ứng dụng cho thiết bị điện tử và điện thoại di động, thiết 
bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ 
chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước (vận chuyển) và thiết bị vệ sinh, xe cộ, 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, kim loại quý và các hợp kim 
của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, đồ trang 
sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các 
tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 
văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho 
các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng 
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để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bằng 
chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), da và 
giả da, sản phẩm làm từ da và giả da, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du 
lịch, ô lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, đồ gỗ nội thất, gương soi, khung ảnh, 
sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, 
xà cừ, bọt biển và chế phẩm của các vật liệu này hoặc là bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật 
liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ 
thủy tinh, sành, sứ, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia 
cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau và quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu 
thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê 
(cà phê là chủ yếu), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo, 
kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối ăn, tương hạt cải, dấm và nước xốt 
(gia vị), gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, 
mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi- rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-23386 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(731) COL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
24 Soi On-Nuch 66/1, On-Nuch Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

Nhóm 09: Nam châm. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy di động có thể gập lại được. 
 

Nhóm 16: Dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách; giấy kính dùng cho máy chiếu [văn 
phòng phẩm]; thẻ ghi giờ [văn phòng phẩm]; bìa cặp bằng nhựa mỏng [văn phòng phẩm]; 
bìa cặp để kẹp tài liệu có cần gạt; cái kẹp giấy; thẻ dùng để chia thư mục; sổ tay danh bạ 
điện thoại; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính [đồ 
dùng văn phòng]; keo dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; dụng cụ dập ghim để 
bàn [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ đục lỗ để bàn [đồ dùng văn phòng]; kẹp cho văn 
phòng; dây chun [đồ dùng văn phòng]; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; tấm lót dùng để 
dọc giấy [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ cắt giấy [đồ dùng văn phòng]; con dấu [đóng 
dấu]; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; vật dụng giữ danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; 
giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng văn phòng]; cờ nhỏ để chia thư 
mục; vật dụng giữ thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; vật dụng để giữ con dấu [dấu đóng]; hộp 
bằng bìa cứng hoặc giấy để cất giữ, lưu kho; khay đựng tài liệu; kẹp giữ tạp chí [đồ dùng 
văn phòng]; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy để gửi thư; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; 
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giấy dùng để sao chụp; giấy dùng để fax; cuộn giấy nhỏ dùng để in việc tính toán; giấy in 
liên tục (giấy in dạng cuộn dùng để in liên tục và chỉ được ngắt ra khi kết thúc việc in); 
giấy dùng để in laze/in phun; phong bì; giấy dính [văn phòng phẩm] và nhãn mác, không 
bằng vải; giấy làm áp phích quảng cáo/giấy vẽ; sổ tay; sổ kế toán; mẫu tờ khai công việc; 
giấy than; giấy dán dùng để ghi chú [văn phòng phẩm]; bút [đồ dùng văn phòng]; bút để 
cắm [đồ dùng văn phòng]; bút chì; ruột bút chì; bút màu dùng để đánh dấu [đồ dùng văn 
phòng]; mực dùng cho bút đánh dấu; bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; chất lỏng để xoá 
[đồ dùng văn phòng]; gọt bút chì; cục tẩy; thước kẻ [đồ dùng văn phòng]; hộp đựng bút 
chì; bảng trắng; vật dụng xoá dùng cho bảng trắng; đinh ấn; sổ nhật ký; mực dùng cho 
bút, dụng cụ viết; súng gắn giá (thiết bị dán nhãn bằng tay); kẹp tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]. 

 

 
(210) 4-2016-23387 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(731) COL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
24 Soi On-Nuch 66/1, On-Nuch Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

Nhóm 09: Nam châm. 
 

Nhóm 16: Bìa cặp để kẹp tài liệu có cần gạt; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; keo dính cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn 
phòng]; kẹp cho văn phòng; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; vật dụng chặn giữ sách 
không bị đổ; vật dụng giữ danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn 
phòng phẩm [đồ dùng văn phòng]; vật dụng giữ thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; khay đựng 
tài liệu; giấy dính [văn phòng phẩm] và nhãn mác, không bằng vải; giấy làm áp phích 
quảng cáo/giấy vẽ; sổ tay; bút [đồ dùng văn phòng]; bút để cắm [đồ dùng văn phòng]; bút 
chì, bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; gọt bút chì; cục tẩy; thước kẻ [đồ dùng văn 
phòng]; hộp bút chì; vật dụng xoá dùng cho bảng trắng; đinh ấn; sổ nhật ký; dụng cụ viết; 
kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng]. 

 

Nhóm 20: Tủ đựng nhiều ngăn kéo.  
 

 
(210) 4-2016-23388 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1 
(731) COL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
24 Soi On-Nuch 66/1, On-Nuch Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn máy tính; ghế [ngồi]; miếng ngăn bằng gỗ của đồ đạc; đồ gỗ 
mỹ thuật; giá sách [đồ đạc]; ghế để chân có thể điều chỉnh được; tủ nhiều ngăn lưu động. 

 

 
(210) 4-2016-23389 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.1; A1.1.9; A1.1.2 
(731) COL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
24 Soi On-Nuch 66/1, On-Nuch Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa bát; dung dịch lau sàn; dung dịch xà phòng để rửa tay; chế phẩm 
làm sạch nhà vệ sinh; chế phẩm làm sạch bề mặt kính, không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 21: Thùng rác. 
 

 
(210) 4-2016-23390 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) COL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
24 Soi On-Nuch 66/1, On-Nuch Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; túi giấy dạng hình phễu. 
 

Nhóm 21: ống hút để uống.  
 
 

(210) 4-2016-23392 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.1.6; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Nâu đậm, trắng, vàng, cam, đỏ, nâu, 

xanh lá nhạt 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Tấn 

Thảo  (VN) 
Số 96, khu Nội ¤, thị trấn Giồng Riềng, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-23393 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A11.3.7 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thạch Thảo  (VN) 
Lô B10-19 Kim Đồng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-23394 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.2; 26.7.5; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SAPPORO Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Việt Hóa-Đức Hòa 3, 
xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống giải khát; nước uống tinh khiết.  

 

 
(210) 4-2016-23395 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.2.1; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUS Việt Nam  
(VN) 
C19, lô 20, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện phòng tắm: sen vòi; bồn cầu; vòi chậu rửa lavabo; sen bát; chậu rửa; 

bồn tắm.  
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(210) 4-2016-23396 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thang máy 
FUJI Hùng Phú Việt Nam  (VN) 
Số 563 Hàn Thuyên, phường Đại Phúc, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy.  

 

 
(210) 4-2016-23397 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.7.23; 5.7.14; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt 
(731) Công ty TNHH Hạnh Dương  

(VN) 
Phòng 204, B1, ngõ 33, đường Nguyễn 
Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-23398 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hạnh Dương  

(VN) 
Phòng 204, B1, ngõ 33, đường Nguyễn 
Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2016-23401 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, cam, trắng, xám 

(731) SANYANG MOTOR COMPANY 

LIMITED  (TW) 

No 3, Chung Hua Road, Hukou, 

Hsinchu, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe ô tô; động cơ mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của 

chúng; quảng cáo liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của chúng. 
 

 
(210) 4-2016-23402 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quán Mỹ Lợi - 
Vịt 3 Món  (VN) 
311-G20 Khu nhà ở tái định cư Thủ 

Thiêm, khu phố 1, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vịt, gà, cua, ghẹ, nước ngọt.  

 

 
(210) 4-2016-23403 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.1; A2.1.24; A2.1.16; 2.7.25 

(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến và 
phát triển thương mại Đại 
Thành  (VN) 
159 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2016-23404 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Anh  (VN) 
Số 27/10 đường 27, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng 

tự chế biến; kinh doanh quán ăn, quán nhậu, quán nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-23405 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.4.24; 3.4.1; A3.4.4; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hoàng Giang  (VN) 
B9/35/E3 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bò né, bún, phở, hủ tiếu.  

 

 
(210) 4-2016-23406 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Xanh cốm, vàng cam, xanh dương, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Chí Thành 
V.N   (VN) 
611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-23408 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-23409 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-23410 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-23411 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-23412 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nôi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-23413 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-23414 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-23415 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-23416 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-23417 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-23418 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-23419 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Tuấn Minh  
(VN) 
Lô 11 B2-3 Khu phức hợp TMDV, 
phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu diezel; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu 

động cơ.  
 

(210) 4-2016-23420 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2016-23421 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD    (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2016-23422 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2016-23423 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2016-23424 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2016-23425 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-23426 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 

20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 

Centre, Singapore (048979) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-23427 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 

20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 

Centre, Singapore (048979) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-23428 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Map Pacific Pte Ltd    (VN) 
 20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 

Centre, Singapore (048979) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.   
 

 
(210) 4-2016-23429 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 

 20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 

Centre, Singapore (048979) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2016-23430 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.   
 

 
(210) 4-2016-23432 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc Tế 
Thịnh Đạt   (VN) 
 Tầng 2, tòa nhà 101 đường Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; da động vật; vật liệu giả da; da thuộc; vật trang trí bằng da thuộc dùng 

cho đồ đạc; bìa giả da. 
 

 
(210) 4-2016-23433 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
DTC  (VN) 
Số 02, Hoa Phượng, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ đạc; 

cái chặn cửa kim Ioại; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp đồ kim loại cho đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2016-23434 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Dương Thanh Chung   (VN) 
Cụm 5, thôn Phú Thịnh, xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (chạy điện); máy ép hoa quả (chạy điện); máy làm sữa đậu 

nành (chạy điện), máy hút bụi. 
 

Nhóm 10: Ghế mát-xa dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân dùng điện, 
máy mát-xa vai chạy điện; thiết bị mát-xa rung. 
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Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi áp suất điện; bếp hồng ngoại; vỉ nướng (thiết bị nấu 
nướng); nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; quạt điện; máy phun sương tạo ẩm không khí (chạy 
điện).  

 

 
(210) 4-2016-23435 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xám, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Xuân Trinh  
(VN) 
82 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (chạy điện); máy ép hoa quả (chạy điện); máy làm sữa đậu 
nành (chạy điện); máy hút bụi. 

 

Nhóm 10: Ghế mát-xa dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân dùng điện; 
máy mát-xa vai chạy điện; thiết bị mát-xa rung. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi áp suất điện; bếp hồng ngoại; vỉ nướng (thiết bị nấu 
nướng); nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; quạt điện; máy phun sương tạo ẩm không khí (chạy 
điện).  

 

(210) 4-2016-23436 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh dương(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOLDEN LINK 
Việt Nam  (VN) 
472/66A Cách Mạng Tháng 8, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; máy chấm công; thiết bị báo cháy; chuông 

cửa màn hình.  
 

Nhóm 35: Mua bán camera quan sát, mua bán thiết bị báo động; mua bán máy chấm 
công; mua bán thiết bị báo cháy; mua bán chuông cửa màn hình.  

 

 
(210) 4-2016-23437 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A3.7.24; 21.1.15; 

26.15.15 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xã hội H.E.L.P  
(VN) 
146E Nguyễn Đình Chính, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản  

 

Nhóm 43: Nhà dưỡng lão.  
 

 
(210) 4-2016-23438 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MR HEO   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 

phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bột mì, bột kem (bột cream).  
 

 
(210) 4-2016-23439 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A5.3.13; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất bột ngũ cốc 
CEVI  (VN) 
Thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu; chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm bột xay; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu nành.  
 

 
(210) 4-2016-23440 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A11.3.4; 5.7.1 

(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Ngô Đức Hiếu  (VN) 
Số 288B, KP 1, phường Hiệp Phú, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1110 

(210) 4-2016-23441 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bunnie  (VN) 
Số 36/27/66/3 Bùi Tứ Toàn, khu phố 4, 

phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-23443 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.8; 25.5.25; 26.13.25; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) LIN BIN GUO  (CN) 

No. 181, Fuyu Dadao North, Fuyu 

Village, Zhan Long Town, Puning City, 

Quang Dong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Chuôi đèn điện; đèn pha chạy điện loại nhỏ; đèn pin; đèn trang trí chạy điện; 

ống đèn huỳnh quang chạy điện dùng cho chiếu sáng; bóng đèn điện.  
 

Nhóm 21: Vợt điện tử vợt muỗi; thiết bị điện tử dụ bắt và diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-23444 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.5.20; 18.3.21; 

26.15.15 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen, cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 
Nguyễn   (VN) 
68/33 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, nhựa ép plastic, giấy in ảnh.  
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(210) 4-2016-23445 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí 46 và 2  
(VN) 
85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê, giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-23446 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 5.9.6; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng ánh kim, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đắc Lộc Phát  (VN) 
8/22 Lê Văn Lương, ấp 4, xã Nhơn Đức, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Tỏi đen (thực phẩm chức năng), tỏi đen (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-23447 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.20; 3.7.17; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Vàng, cam, nâu, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất nhôm định hình Việt Hàn  
(VN) 
Số 33/3, đường Võ Thị Sáu, khu phố Tây 
A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; thi công các công trình nội thất; trang trí nội thất; trang trí ngoại 
thất.  

 

 
(210) 4-2016-23448 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Fobic  (VN) 

Lô A4 khu đô thị Đền Lừ II, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23449 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc   (VN) 
Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giầy dép), đồ đội đầu (nón mũ).  
 

 
(210) 4-2016-23450 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Quỳnh Hoa   (VN) 
Số 68 phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-23452 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện cơ 
Michio Việt Nam   (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Văn, xã Đồng 

Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phát điện. 
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(210) 4-2016-23453 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện cơ 
Michio Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Văn, xã Đồng 
Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2016-23454 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện cơ 
Michio Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Văn, xã Đồng 
Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phát điện.  

 

 
(210) 4-2016-23455 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Việt Nam SINGAPORE   (VN) 
549/58/30 Lê Văn Thọ, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2016-23457 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cao Su Lê Hưng  
(VN) 
1195-1197 tỉnh lộ 15, ấp Phú Hòa, xã 
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Lốp của xe cộ; bánh xe cộ; lốp bánh xe; lốp đặc cho bánh xe cộ; lốp cho bánh 
xe cộ; vỏ xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-23458 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 18.1.21 
(591) Xanh lá mạ, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cao Su Lê Hưng  
(VN) 
1195-1197 tỉnh lộ 15, ấp Phú Hòa, xã 
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp của xe cộ; bánh xe cộ; lốp bánh xe; lốp đặc cho bánh xe cộ; lốp cho bánh 
xe cộ; vỏ xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-23459 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.5.3; 25.1.6; A17.2.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, hồng, cam, đỏ, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kim Phát  
(VN) 
Số 1 đường số 9, khu phố 5, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 28: máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi viđêô sử dụng 
đồng xu.  

 

 
(210) 4-2016-23462 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng hóa 
hàng không Hplux   (VN) 
Số 48, ngõ 169, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô, bằng đường không, bằng 

đường thủy; chuyển phát hoa; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng 
qua bưu điện; dịch vụ giao báo chí; đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ. 
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(210) 4-2016-23463 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiện Hữu Gia  
(VN) 
B 148 Bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật dụng chặn sách, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng để cắm 

bút, vật dụng chặn giấy.  
 

Nhóm 40: Gia công: vật dụng chặn sách, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng để cắm 
bút, vật dụng chặn giấy cho người khác.  

 

(210) 4-2016-23464 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi vàng đậm, vàng nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng, 
đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Kim Sáng  (VN) 
288 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 

 
(210) 4-2016-23465 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.15 
(591) Vàng, trắng, tím đậm, tím nhạt, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Kim Sáng  (VN) 
288 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  

 
Nhóm 35: Mua bán gạo.  
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(210) 4-2016-23466 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ và 
Thiết bị Khí Việt  (VN) 
271B Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn, dầu xăng; dầu công nghiệp; dầu hỏa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu (nhiên liệu), chất bôi trơn (dầu nhờn), dầu xăng, 

dầu công nghiệp, dầu hỏa, thùng phuy chứa đựng xăng dầu, máy móc, thiết bị phụ tùng, 

vật tư phục vụ ngành dầu khí: ống nhăn, ruột già, đầu nối ống các loại, van điện từ hai 

cấp, máng cò, cột cao trắng, súng bơm xăng, ống cao su xăng dầu.  
 

 
(210) 4-2016-23467 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A24.15.7; 26.3.23 

(591) Đen, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Lâm Minh Sơn  (VN) 
Số 132, tổ 6, phố Yên Duyên, phường 

Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; chậu rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; phụ kiện bồn tắm; 

thiết bị làm nóng nước tắm. 
 

 
(210) 4-2016-23468 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Khoa Toàn 
Tâm Phát  (VN) 
131/6/1/27 Tây Lân, Kp3, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện các loại. 
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(210) 4-2016-23469 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Khoa Toàn 
Tâm Phát  (VN) 
131/6/1/27 Tây Lân, Kp3, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện các loại. 
 

 
(210) 4-2016-23471 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 26.4.1 
(591) Trắng, hồng cam 
(731) Công ty TNHH SYSLYTIC   (VN) 

Tầng 11, tòa nhà Athena, 146-148 Cộng 
Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2016-23472 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23473 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.9 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật cơ 

điện CONINCO   (VN) 
Số 4, đường Tôn Thất Tùng, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Thang máy (chạy điện); thang cuốn (chạy điện); thiết bị vận hành thang máy; 
máy nâng (thang máy); đai của thang máy; máy phát điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị thang máy, thang cuốn, thiết bị dập lửa, bình cứu hỏa, máy 
móc xây dựng, máy móc và thiết bị văn phòng, thiết bị phát tín hiệu âm thanh hoặc hình 
ảnh (như chuông, còi báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy); quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thang máy; lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy; 
xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống 
cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; hoàn thiện công trình xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điện cho các công trình xây dựng độc lập (bao gồm các tòa 
cao ốc, khách sạn, cơ sở giáo dục, bệnh viện); thiết kế công trình cấp thoát nước và môi 
trường, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật; thiết kế các bản vẽ xây 
dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn chuyển giao công nghệ; lập dự án 
đầu tư xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2016-23474 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Tím, trắng 
(731) Trần Thị Thanh   (VN) 

Số 26, ngách 102/49 đường Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, vali, túi xách, ví, cà vạt, mũ nón, phụ kiện thời 

trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm 
yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, thiết 
bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ em trẻ sơ sinh; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-23475 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.1.11 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Mua Bán Nợ 

Việt Nam  (VN) 
Số 51, phố Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ; hãng thu hồi nợ; đầu tư vốn; phát hành 
trái phiếu có giá trị; môi giới khách hàng. 

 

 
(210) 4-2016-23476 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.1.11 
(731) Công ty TNHH Mua Bán Nợ 

Việt Nam   (VN) 
Số 51, phố Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ; hãng thu hồi nợ; đầu tư vốn; phát hành 

trái phiếu có giá trị; môi giới khách hàng. 
 

 
(210) 4-2016-23478 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Thành Vinh  (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23479 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23480 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23481 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23482 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23483 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23484 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23485 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Beehub Việt 

Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 64, Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê 
xe cộ; dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển; dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc 
tế.  

 

 
(210) 4-2016-23486 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18 + 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23487 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18 + 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23488 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23489 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm   (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23490 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Long Việt  (VN) 
ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Trái thanh long tươi xuất khẩu.  
 

Nhóm 32: Đồ uống (không cồn), nước ép từ trái thanh long.  
 

Nhóm 35: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thanh long.  
 

 
(210) 4-2016-23491 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Cty TNHH thương mại và dịch 
vụ HORNET Việt Nam  (VN) 
216 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-23492 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A17.2.2; 26.15.15; A17.2.4 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xanh lục, vàng, 

đỏ, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và du lịch Hải Âu  (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 
 

(210) 4-2016-23493 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A17.2.2; A17.2.4; 26.15.15 

(591) Xanh tím than, xanh lam, xanh lục, vàng, 

đỏ, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và du lịch Hải Âu   (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-23494 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A17.2.2; A17.2.4; 26.15.15 

(591) Xanh, xanh tím than, xanh lục, vàng, đỏ, 

nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và du lịch Hải Âu   (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 
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(210) 4-2016-23495 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; A17.2.4; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh tím than, xanh lục, vàng, đỏ, 

nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu   (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-23496 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; A17.2.4; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh tím than, xanh lục, vàng, đỏ, 

nâu, hồng, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu   (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-23497 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; A17.2.4; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh tím than, xanh lục, vàng, đỏ, 

nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu   (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 
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(210) 4-2016-23498 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A17.2.2; A17.2.4; 26.15.15 

(591) Xanh, xanh tím than, xanh lục, vàng, đỏ, 

nâu, tím, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và du lịch Hải Âu   (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-23499 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A25.7.5; A25.7.8; 26.15.15 

(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thông tin Trẻ Thơ  (VN) 
Phòng 2D8 tòa nhà JVPE-CVPM Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-23500 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.21; 3.7.13 

(591) Vàng, cam, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nam Cường Hà Nội  (VN) 
Lô 24, đường Đông A, khu ĐTM Hoà 

Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê nhà; quản lý tòa nhà; cho thuê căn họ; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2016-23503 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn, Đào 
tạo và Đầu tư Phát triển HLT  
(VN) 
Tầng 4, số 23 phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý và điều hành kinh 

doanh, dịch vụ đánh giá việc kinh doanh, tư vấn nghiệp vụ thương mại, thông tin về 
thương mại; nghiên cứu về thuơng mại, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ 
chức kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, dự báo kinh tế, dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất 
cao, văn phòng giới thiệu việc làm, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; quản lý tệp tin máy tính; tư vấn quản lý 
nhân sự, dịch vụ marketing, nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; thăm dò 
dư luận; tuyển dụng lao động, kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ quan 
hệ công chúng, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ tổ chức khuyến mại, dịch vụ thư ký; dịch vụ lập bản khai thuế. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn; tư vấn tài chính; phân tích tài chính; quản lý tài chính; dịch 
vụ tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều hiển 
hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ xuất bản sách; khóa đào tạo từ 
xa; thông tin về giáo dục; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy cho 
mục đích giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ tư vấn 
về nghề nghiệp; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ đào tạo lại nghề.  

 

 
(210) 4-2016-23504 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
Phòng 01, tầng 31 tòa nhà T3 Trung tâm 
thương mại Time City, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, lưu trú, khách sạn.  
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(210) 4-2016-23505 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.3; 26.3.23; A17.5.9 
(591) Đen, trắng, đỏ tươi, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ XNK Du lịch Thanh 
Sơn  (VN) 
Số 957 đường 30/4, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: sắt thép, ống thép, kim loại màu, tôn, thép phôi, khung kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-23506 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MORRISON BOWMORE DISTILLERS 

LIMITED  (GB) 
Springburn Bond, Carlisle Street, 
Glasgow G21 1EQ, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia], rượu uýt ki.  

 

 
(210) 4-2016-23508 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 20.7.1; 26.1.1; 24.15.1; A9.7.22 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Công Nghệ ECO   (VN) 
Tầng 3 số 184-186 Đinh Tiên Hoàng, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; cung cấp các thông tin liên quan đến giáo dục; tư vấn du 

học; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy trực tuyến; cung cấp video giảng dạy trực tuyến, không tải về; hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); tư vấn lựa chọn nghề nghiệp (thông qua trắc địa 
vân tay, trắc nghiệm tính cách, trắc nghiệm kiến thức); tổ chức các chương trình đào tạo 
kỹ năng (cụ thể là kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng cứng, kỹ năng sống, kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng 
giải quyết vấn đề, kỹ năng giải toán, kỹ năng tư duy logic); tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
và giải trí) qua internet.  
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(210) 4-2016-23509 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) CHPHILIA BIO-PHARMACEUTICAL 

LTD.   (TW) 
10F., No.86, Sec. 1, Heping W. Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Kim dùng trong phẫu thuật; chỉ khâu phẫu thuật; kim cho mục đích y tế; chỉ 
khâu cho mục đích y tế; vật liệu để khâu vết thương; thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23510 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương đậm, vàng cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH GLOBAL EXPAT 

RECRUITING  (VN) 
68 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng người lao động.  
 

 
(210) 4-2016-23511 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển công nghệ Mới  (VN) 
Số 66, Lô B2, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xuất nhập khẩu các thiết bị điện: bộ lưu điện, máy phát điện, tủ sạc, 
ắc quy thiết bị an ninh: thiết bị y tế, thiết bị trung và hạ thế.  

 

 
(210) 4-2016-23512 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Thị Ngọc Hoa  (VN) 

Thôn Thống Nhất, xã Thọ Xuân, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống. 
 

 
(210) 4-2016-23513 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KAJIWARA JUNICHI    (JP) 

2-16, Koyoen-Hinode, Nishinomiya city, 

Hyogo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2016-23514 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KAJIWARA JUNICHI  (JP) 

2-16, Koyoen-Hinode, Nishinomiya city, 

Hyogo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2016-23515 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) VINCE, LLC  (US) 

500 Fifth Avenue, 20th Floor, New 

York, New York 10110, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các sản phẩm quần áo và đồ phụ 

kiện. 
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(210) 4-2016-23516 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; 26.3.4; A5.5.21; 21.1.17 
(591) Ghi đậm, trắng, xanh da trời nhạt, xanh 

da trời, xanh da trời đậm, xanh nước biển 
đậm, cam đậm, hồng, hồng nhạt, hồng 
đậm 

(731) Công ty TNHH bảo nhân thọ 
MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý quỹ và đầu tư vốn vào các lĩnh vực như chứng 
khoán, cho vay, góp vốn vào doanh nghiệp và quỹ đầu tư, kinh doanh bất động sản; quyên 
góp quỹ từ thiện; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; dịch vụ tải 
chính; cung cấp thông tin tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; cho vay; cho vay có 
thế chấp; quản lý tài chính; quỹ hỗ tương; quỹ hỗ tương đầu tư; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
y tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn 
tài chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, 
phân phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; 
khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-23517 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS.  (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp  hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 

nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 

bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý quỹ và đầu tư vốn vào các lĩnh vực như chứng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1132 

khoán, cho vay, góp vốn vào doanh nghiệp và quỹ đầu tư, kinh doanh bất động sản; quyên 

góp quỹ từ thiện; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 

định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; dịch vụ tài 

chính; cung cấp thông tin tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; cho vay; cho vay có 

thế chấp; quản lý tài chính; quỹ hỗ tương; quỹ hỗ tương đầu tư; cung cấp thông tin tài 

chính thông qua một trang web.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 

y tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn 

tài chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, 

phân phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; 

khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2016-23518 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.4; 21.1.17 

(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời, xanh da 

trời đậm, xanh nước biển đậm, cam đậm, 

hồng, hồng nhạt, hồng đậm, trắng 

(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 
thọ MB AGEAS.   (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp  hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 

nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 

bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý quỹ và đầu tư vốn vào các lĩnh vực như chứng 

khoán, cho vay, góp vốn vào doanh nghiệp và quỹ đầu tư, kinh doanh bất động sản; quyên 

góp quỹ từ thiện; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 

định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; dịch vụ tài 

chính; cung cấp thông tin tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; cho vay; cho vay có 

thế chấp; quản lý tài chính; quỹ hỗ tương; quỹ hỗ tương đầu tư; cung cấp thông tin tài 

chính thông qua một trang web.     

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 

y tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn 

tài chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, 

phân phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; 

khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
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(210) 4-2016-23519 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 

phẩm để tái tạo da, chế phẩm làm tróc da, sữa dưỡng da, sữa dưỡng da mặt, kem dùng cho 
da, chế phẩm dưỡng và giữ ẩm cho da, chất tẩy rửa dùng cho da, chế phẩm làm sạch da, 
mặt nạ dưỡng và chăm sóc da, xà phòng dùng cho da, chế phẩm dưỡng da và thu nhỏ lỗ 
chân lông, kem chống nắng, kem chăm sóc da để loại bỏ nếp nhăn, kem chống nhăn, và 
huyết thanh làm săn chắc da; chế phẩm tẩy trang; kem dưỡng ẩm da mặt; khăn lau làm 
sạch mặt; chế phẩm làm sạch và săn chắc da (toners), gel dùng cho da.  

 

 
(210) 4-2016-23520 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Bánh xe nhỏ cho đồ đạc, không bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ (đồ đạc, 

không bằng kim loại); tủ chia ngăn làm bằng chất dẻo để đựng quần áo; hòm, không bằng 
kim loại; giá đồ đạc, và/hoặc giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá; đồ đạc; hộp hoặc 
hòm để ngoài trời, không bằng kim loại; rổ, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không 
bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); tủ nhiều ngăn.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, không bao gồm thiết bị làm nóng 
nước bằng ga dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, 
không bao gồm thiết bị làm nóng dùng để nấu nướng không chạy bằng điện dùng cho 
mục đích gia dụng; dụng cụ lau chùi, vận hành bằng tay; dụng cụ dùng để giặt, cụ thể là 
ván để giặt; bàn chải dùng để giặt; găng tay dùng để giặt; chậu giặt, giỏ hoặc sọt để đựng 
quần áo (dùng trong gia đình); thùng rác để ngoài trời.  

 

 
(210) 4-2016-23521 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 24.15.1; A9.3.13 (540) 

  

(731) Trịnh Việt Dũng  (VN) 
14/D2 Mê Linh, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1134 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví tiền. 
 
Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; thắt l−nng (dây nịt); giày (dép).  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, cà vạt, thắt lưng (dây nịt), giày (dép), túi xách, ví tiền. 

 

 
(210) 4-2016-23523 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 1.15.23 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Nội thất Việt Anh  (VN) 
101/6B, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nội thất cụ thể là: tủ inox; bàn inox; ghế inox; kệ inox; giá để đồ 

bằng inox.  
 

Nhóm 22: Võng. 
 

 
(210) 4-2016-23524 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Phước 
Trường Thịnh  (VN) 
591/2/3 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn adaptor (biến điện); cục sạc điện thoại; máy bộ đàm; điện thoại; 

camera quan sát.  
 

 
(210) 4-2016-23525 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-23526 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   

 

 
(210) 4-2016-23527 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   

 

 
(210) 4-2016-23528 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   

 

 
(210) 4-2016-23529 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   
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(210) 4-2016-23530 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23531 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23532 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31:  Thức ăn gia súc.   

 
 

(210) 4-2016-23533 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED   (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   
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(210) 4-2016-23534 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23535 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED   (VN) 
 Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23536 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
 Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   

 

 
(210) 4-2016-23537 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
 Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   
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(210) 4-2016-23538 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-23539 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.   

 

 
(210) 4-2016-23540 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất FACO FEED  (VN) 
Số 20, đường nội khu số 2, khu Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia xúc.   

 

 
(210) 4-2016-23541 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) FELLY ORIGINAL DESIGN CO., LTD  

(TW) 
5F., No. 280, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi 
Dist., New Taipei City 221, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi dết; ví bỏ túi; túi xách tay; túi thể thao.  

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); đồ đi ở chân; quần dài; bít tất ngắn cổ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1139 

(210) 4-2016-23542 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.15; 4.5.14 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh da trời 

(731) KOUW PINNQ ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 

No.766, Sec.4, Zhongqing Rd., Daya 

Dist, Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; vòi phun nước; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; bể 

chứa nước tạo áp suất; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước; vòi [van]; 

hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ 

thống và thiết bị làm mềm nước.  
 

 
(210) 4-2016-23543 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KOUW PINNQ ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 

No.766, Sec. 4, Zhongqing Rd., Daya 

Dist, Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; vòi phun nước; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; bể 

chứa nước tạo áp suất; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước; vòi [vanl; 

hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ 

thống và thiết bị làm mềm nước.  
 

 
(210) 4-2016-23546 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Vũ Văn Kiên   (VN) 
Khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa.  
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(210) 4-2016-23547 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 5.7.11; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Nguyễn Duy Tuấn   (VN) 

Thôn Kim Thạch, xã Thanh Hải, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi.  

 

 
(210) 4-2016-23548 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.11; A5.5.22; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Duy Tuấn  (VN) 

Thôn Kim Thạch, xã Thanh Hải, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi.  

 

(210) 4-2016-23549 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh rêu đậm, vàng, da cam, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) ZHANG YIWEN  (CN) 

No.266, Shuangkou Village, Sanshi 
Town, Pingjiang District, Hunan 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại [cụ thể: ống thép; tôn].  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại [cụ thể: lớp ốp tường không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; tấm nhựa ốp tường dùng để trang trí; gạch ốp tường, gỗ ốp tường không 
bằng kim loại; đá ốp tường].  
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(210) 4-2016-23550 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.11.22; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, đen, vàng cam, xám 

(731) Cửa hàng điện thoại di động 
XT MO-BI-LE   (VN) 
65O Lê Hồng Phong, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; thiết bị, linh kiện điện thoại đi động.  
 

 
(210) 4-2016-23551 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.13; 26.13.25; 15.9.1 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại thiết bị điện Bách 
Khoa  (VN) 
Số 7 TT đội 139 Bộ TLTT, tổ 5 đường 

Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện, tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, tủ điện chuyên dụng, trạm điện.  
 

 
(210) 4-2016-23552 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại LA THU SO  (VN) 
Số 255/3/7 phố Vọng, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1142 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu xe 

máy; dầu mazut. 
 

(210) 4-2016-23553 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại LA THU SO  (VN) 
Số 255/3/7 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu xe 

máy; dầu mazut. 
 

 
(210) 4-2016-23554 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 19.7.1; 1.15.21; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ 

uống), và các loại đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-23555 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.9 
(731) S.R. TYRES CO., LTD.   (TH) 

222 Moo 1, Suwinthawong Rd., 
Khokthai Sub district, Srimahosot 
District, Prachinburi 25190, THAILAND 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe bơm hơi; bánh xe cộ.  
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(210) 4-2016-23556 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH CAPlTALAND - 

VISTA   (VN) 
Số 628C đường xa lộ Hà Nội, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; quản lý và điều hành kinh doanh; 

nghiên cứu kinh doanh; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm cho các mục đích kinh doanh 
và thương mại; dịch vụ tiếp thị và xúc tiến thương mại; tổ chức cuộc thi kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Đầu tư phát triển bất động sản; mua bán và cho thuê bất động sản, văn phòng, 
căn hộ, biệt thự, câu lạc bộ; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng và bảo dưỡng tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, biệt thự, câu lạc bộ, 
trung tâm giải trí, bãi đỗ xe, trung tâm văn hóa; giám sát xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho hàng hóa, điểm đỗ hoặc bãi đỗ xe; thông tin về kho chứa; 
cho thuê xe cộ; thông tin về lĩnh vực vận tải; cất giữ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-23557 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất thực 

phẩm chức năng Liên Việt  
(VN) 
117 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-23558 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gia Cáp  (VN) 
235 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, bàn, ghế, sofa.  
 

 
(210) 4-2016-23559 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Khắc Kiều   (VN) 

Thôn Hòa Nam xã Duy Trung, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 16: Báo; tạp chí, ấn phẩm xuất bản theo định kỳ.  

 

 
(210) 4-2016-23560 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
STUDIO 26  (VN) 
Tòa nhà Riviera Point, số 584, đường 
Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm chức 
năng, thuốc, dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; thẩm mỹ viện tóc; xoa bóp; 
chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-23561 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nước tinh khiết Việt Anh Phát  
(VN) 
Nhà riêng ông Vũ Minh Khối, xóm 
Cường Sơn, xã Trực Đại, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước khoáng; đồ uống không có 

cồn; nước (đồ uống); đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-23563 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12; 26.2.7 

(591) Xanh ngọc nhạt, xanh lá cây, vàng xanh, 

vàng đồng nâu 

(731) Hộ kinh doanh Bún đậu mắm 
tôm 3 Hiền   (VN) 
25 đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-23564 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(731) Công ty cổ phần SAM   (VN) 
22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 

phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc trừ sâu, nhện; thuốc trừ ốc; thuốc trừ cỏ.  
 
 

(210) 4-2016-23565 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trường đại học Tôn Đức 
Thắng  (VN) 
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 41: Trường giáo dục.  
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(210) 4-2016-23566 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Viện nghiên cứu Khoa học 
lãnh đạo và Quản trị doanh 
nghiệp  (VN) 
275 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học.  
 

 
(210) 4-2016-23567 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.3.1; A23.3.2 
(591) Xám, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu Khoa học 
lãnh đạo và Quản trị doanh 
nghiệp  (VN) 
275 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học.  
 

 
(210) 4-2016-23568 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.12; A5.1.6; A26.3.5; 26.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Vân  (VN) 
Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại bánh phồng sữa, bánh phồng nếp, bánh tráng dừa, 

bánh kẹp, kẹo (kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây), thạch dừa, rau câu dừa, dừa dầu tinh 
luyện, nước dừa; mua trái cây các loại. 
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(210) 4-2016-23569 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Quy  (VN) 
Trung Thành 1, xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Muối cần tây (hỗn hợp từ muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm), 

muối nấu ăn, muối dùng bảo quan thực phẩm, gia vị thập cẩm. 
 

 
(210) 4-2016-23570 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.5.1; A26.5.18 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên An Thành (VN)  
(VN) 
Lô 3- KDC An Cư 5, phường Mân Thái, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà nghỉ (resort), dịch vụ khách sạn lưu trú, nhà hàng bán đồ ăn 

nhanh, nhà hàng ăn uống giải khát, quầy bar, quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ ăn uống 

do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-23571 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; 5.5.2 

(591) Xanh lam, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
giáo dục Thiên Tài Việt  (VN) 
Tầng 5 toà nhà Saigonbank, số 2 đường 

Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2016-23572 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Trà Nguyễn Thúy Linh   (VN) 
ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện làm đẹp; chăm sóc da; trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-23573 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyên Sơn  
(VN) 
5/9 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Kính tráng bạc [gương]; gương cầm tay [gương trang điểm]; tấm gương mỏng, 

nhỏ để lát, ốp; gương soi. 
 

 
(210) 4-2016-23574 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyên Sơn  
(VN) 
5/9 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Kính tráng bạc [gương]; gương cầm tay [gương trang điểm]; tấm gương mỏng, 
nhỏ để lát, ốp; gương soi.  

 
 

(210) 4-2016-23575 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.19; A3.6.3; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc  (VN) 
08 Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, 
phường Đồng Phú, tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2016-23576 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Chiến Thắng  (VN) 
176/10/27 Trương Công Định, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-23577 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đen, xanh (540) 

  

(731) Công ty CP XNK Hoàng Quân  
(VN) 
31 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inox (gắn cố định); máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời. 

 

 
(210) 4-2016-23578 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đen, xanh (540) 

  

(731) Công ty CP XNK Hoàng Quân  
(VN) 
31 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inox. 
 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inox (gắn cố định); máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời. 

 

 
(210) 4-2016-23579 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng kim loại, xanh crôm, xanh nước 

biển, trắng 

(540)  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Công Thành  (VN) 
Số 7/33, ngõ 218, tổ 15, đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường; tấm thảm; thảm chống trơn; tấm phủ sàn. 
 

 
(210) 4-2016-23580 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm 
Aluvina  (VN) 
Căn 05, lô 15, khu đô thị mới Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-23581 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Thương 
mại và Dịch vụ Quang Nguyễn  
(VN) 
Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bộ 

mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-23582 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.15.3; A14.1.19; A14.1.20; A14.3.7 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng Lê 
Thy  (VN) 
606/38/9 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt: công trình công ích, nhà cửa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1151 

(210) 4-2016-23583 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.9; 18.3.21; 1.15.24; 

3.7.17; 18.3.23 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Liên Hoa Châu  (VN) 
242-244 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-23584 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Võ Quốc Hoàng  (VN) 
128/2 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm.  

 

 
(210) 4-2016-23585 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Lộc 
Trời  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-23586 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Kim Long  (VN) 
25/13 Bàu Bàng, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà vạt; dây thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt, dây thắt lưng 
(trang phục), túi sách, nước hoa, dầu gội, sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2016-23587 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Mai Thanh Khương  (VN) 
111/8/14 Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà vạt; dây thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt, dây thắt lưng 
(trang phục), túi xách, nước hoa, dầu gội, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2016-23588 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Đạt  (VN) 
Phòng 407, chung cư C4, đường Khương 
Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; dép; giày.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán dép; mua bán giày; mua bán áo váy; mua bán đồ đi 
ở chân; mua bán trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2016-23589 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Dịch 
vụ và Thương mại Tiến Lợi  
(VN) 
Số 5A, ngõ 67/4 Nam Dư, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống 
và thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu bếp. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán máy lọc nước, mua bán thiết bị điều hòa 
không khí; mua bán tủ lạnh; mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán thiết bị nấu 
bếp. 
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(210) 4-2016-23590 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Bùi Văn Tuân  (VN) 
Khu Phố Mới, thị trấn Thổ Tang, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 08: Bay [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ bằng sắt để sơn 

lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; dụng cụ làm láng mịn [dụng cụ làm bóng láng]; đồ 
dùng [dụng cụ] bằng sắt dùng để xảm, trét tàu, thuyền; bay [làm vườn]. 

 

 
(210) 4-2016-23591 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO Việt 
Nam  (VN) 
Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang phục); khăn 

quàng cổ (trang phục). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán lẻ, bán hàng trực tuyến (online) xuất 
nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, bông dùng cho mục đích y tế, vải mềm để buộc vết 
thương dùng cho mục đích y tế, kính đeo mắt, kính râm, gọng kính, hộp đựng kính râm, 
hộp đựng kính đeo mắt, kính bơi, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, túi xách tay, túi cầm tay 
của phụ nữ, ví tiền, vali hành lý, ba lô, quần áo, đồ đi chân; dịch vụ thương mại điện tử 
với mục đích bán hàng, cụ thể là bán dược phẩm, bông dùng cho mục đích y tế, vải mềm 
để buộc vết thương dùng cho mục đích y tế, kính đeo mắt, kính râm, gọng kính, hộp đựng 
kính râm kính đeo mắt kính bơi, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, túi xách tay, túi cầm tay 
của phụ nữ, ví tiền, vali hành lý, ba lô, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy điện, 
chổi cạo râu, quần áo, giầy dép, quần áo lót nam nữ, thắt lưng (trang phục), khăn quàng 
cổ (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-23592 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.7; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh ẩm 
thực Kim  (VN) 
172 Thích Quảng Đức, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-23593 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) MORINAGA & CO., LTD.  (JP) 

33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh quy; bánh 

quy dẹt; bánh ngọt; bánh nướng; bánh mỳ; bột nhão; bánh kẹo; kẹo cho thực phẩm; kẹo 
caramen; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn nhanh làm từ lúa mì; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ bột khoai tây; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); hỗn hợp để 
làm bánh ngọt; xi rô dùng cho thực phẩm; bánh quy giòn; bánh xốp (thực phẩm); mảnh 
ngô dẹt mỏng; chế phẩm ngũ cốc; bánh rán; bánh putđing; cà phê; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-23594 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) MORINAGA & CO., LTD.   (JP) 

33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh quy; bánh 

quy dẹt; bánh ngọt; bánh nướng; bánh mỳ; bột nhão; bánh kẹo; kẹo cho thực phẩm; kẹo 
caramen; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn nhanh làm từ lúa mì; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ bột khoai tây; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); hỗn hợp để 
làm bánh ngọt; xi rô dùng cho thực phẩm; bánh quy giòn; bánh xốp (thực phẩm); mảnh 
ngô dẹt mỏng; chế phẩm ngũ cốc; bánh rán; bánh putđing; cà phê; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-23595 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INNOVATUBE 
SOLUTIONS Việt Nam  (VN) 
Số 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-23596 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 25.12.1; 23.1.1; 15.7.1; 

25.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Thăng Long - 
Hà Nội  (VN) 
Tòa nhà Thăng Long Center, số 34 Linh 
Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ. 
 

 
(210) 4-2016-23597 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Chu Thị Phương Anh  (VN) 
Số nhà 7 ngách 117/11 Nguyễn Sơn, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lau bằng vải; khăn ăn bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn phủ gối; khăn 
tắm bằng vải; vải. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-23598 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Thanh Trúc  (VN) 
Số 21/120/201 Trần Nguyên Hãn, 
phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm: ốp lưng điện thoại, móc chìa khóa, cặp, túi, giày, 
dép, thắt lưng, phụ kiện điện thoại. 

 

 
(210) 4-2016-23599 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; A26.11.12; 6.1.2; 2.7.23; 2.7.15; 

2.7.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô  
(VN) 
Khu 9, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 30: Mì gạo. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩrn; maketting; nhập khẩu; 
mua bán sản phẩm sau: mì gạo. 

 

(210) 4-2016-23600 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23601 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà  (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23602 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-23603 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.5.1 
(591) Xám, vàng da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư TAT  (VN) 
Số 1601 CampusR12, tầng 16, tòa nhà 
văn phòng 360 Kim Mã, đường Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: đồ uống (gồm: rượu, bia, nước khoáng, đồ 

uống làm từ nước ép hoa quả, nước uống có gaz, nước uống có muối lithi), vật liệu xây 
dựng (gồm: cát, sỏi, kính xây dựng, gạch, ngói, tôn lợp), thiết bị vệ sinh (gồm: bồn tắm, 
bồn rửa, thiết bị tắm hơi, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, vòi nóng lạnh cho ống nước, phụ kiện 
buồng tắm khí nóng, thiết bị làm nóng nước tắm): thiết bị lắp đặt vệ sinh (như: ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su), thiết bị văn phòng (gồm: máy in, máy scan, 
máy fax, máy chiếu, máy quét), đồ điện gia dụng (gồm: bếp, nồi, chảo bằng, điện), đồ đạc 
(gồm: bàn: ghế: giường, tủ, giá, kệ), đồ ngũ kim bằng kim loại vật liệu nhỏ], thiết bị và 
dụng cụ đo lường, véc ni, sơn: gỗ cây chưa xử lý.  

 

 
(210) 4-2016-23605 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.13.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIREISPA  (VN) 
15A/8 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ spa (dịch vụ làm đẹp).  
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(210) 4-2016-23606 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22; 25.7.20 
(731) SCENERY CULTURE CO., LTD.   (CN)

Room 802, Information Building, No.13 
Linyin North Street, Pinggu District, 
Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn [dịch vụ ông bầu]; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn sân khấu; dàn dựng chương trình biểu 
diễn; cho thuê đồ trang trí sân khấu; tổ chức triển lãm có mục đích giáo dục hoặc văn hóa, 
các chương trình giải trí (ca, múa, nhạc, xiếc); sản xuất phim, ngoài loại phim quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-23607 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám nhạt, 

hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SHOWBT Việt 
Nam  (VN) 
017, khu phố Mỹ Hào - H15, khu A, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn] 
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, 
tư vấn quản lý nhân sự, quan hệ công chúng, dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch 
vụ cố vấn quản lý kinh doanh, tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-23608 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sự kiện Trần Gia  
(VN) 
Số 1, ngõ 628, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ maket cho mục 
đích quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo. 
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Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; tư vấn tài chính; môi giới bất 
động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; hãng bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ bảng tin điện tử 
[dịch vụ viễn thông]; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ 
mua hàng từ xa.  

 

Nhóm 39: Chuyên chở hàng hoá; vận chuyển hàng hoá; vận chuyển hành khách; vận tải 
bằng tàu thuyền; cho thuê xe; vận tải.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và vui chơi giải trí; cho thuê đồ 
trang trí sân khấu; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê thiết bị ánh sáng dùng cho trường 
quay hoặc nhà hát; trường mẫu giáo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế công nghiệp và thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-23609 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.1.11 
(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mua bán nợ 

Việt Nam  (VN) 
Số 51, phố Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ; hãng thu hồi nợ; đầu tư vốn; phát hành 
trái phiếu có giá trị; môi giới khách hàng.  

 

 
(210) 4-2016-23610 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.1.11 
(731) Công ty TNHH mua bán nợ 

Việt Nam  (VN) 
Số 51, phố Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ; hãng thu hồi nợ; đầu tư vốn; phát hành 
trái phiếu có giá trị; môi giới khách hàng.  

 

 
(210) 4-2016-23611 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) La Tuấn Dũng  (VN) 

Số 59 đường Dư Hàng, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị sưởi ấm; bếp nấu; đèn chiếu sáng; chụp hút khói dùng 

cho nhà bếp; quạt điện dùng cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2016-23612 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) LEIDOS, INC.  (US) 

11951 Freedom Drive, Reston, Virginia 
20190, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì và tân trang máy bay.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền dữ liệu điện tử và các văn bản giữa 
những người sử dụng các thiết bị trong quân sự, an ninh quốc gia, quốc phòng và các ứng 
dụng điều khiển phương tiện giao thông xe dân sự và quân sự; dịch vụ truyền thông cụ thể 
là truyền tải dữ liệu và các văn bản để điều hướng đường bộ, đường biển, đường hàng 
không và trong không gian; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền thoại, dữ liệu, tài liệu 
dùng trong quân sự, an ninh quốc gia, quốc phòng và ứng dụng điều khiển phương tiện 
giao thông dân sự và quân sự; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tin nhắn và dữ liệu điện 
tử và truyền hình vệ tinh để điều hướng trên mặt đất, biển, không trung và vũ trụ; dịch vụ 
truyền thông và truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền tin nhắn và dữ liệu điện tử; các dịch vụ 
tư vấn kỹ thuật có liên quan trong lĩnh vực truyền thông và viễn thông kể trên.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ kiểm soát giao thông hàng hải; dịch vụ kiểm soát không lưu và mặt 
đất; dịch vụ kiểm soát giao thông đường sắt; dịch vụ phân phối năng lượng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực tích hợp phần 
mềm máy tính; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu; dịch vụ giáo 
dục, cụ thể là dịch vụ đào tạo việc sử dụng và bảo trì máy bay, đào tạo việc sử dụng và 
bảo trì hệ thống điện tử, hệ thống máy tính và mạng, hệ thống và mạng lưới thông tin liên 
lạc, hệ thống quản lý giao thông hàng không, hệ thống phân phối và phát sinh năng lượng, 
bộ dò chất sinh học và hóa học nguy hại, thiết bị sử dụng để ngăn chặn và khắc phục các 
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chất sinh học và hóa học nguy hại, và dịch vụ đào tạo người khác trong lĩnh vực phát hiện 
và xử lý các chất hóa học và sinh học.  

 

 
(210) 4-2016-23613 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.1.2; A26.1.18; 

1.15.23; 26.4.4 
(591) Xanh tím, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải  (VN) 
Xóm 4 xã Hải Bối, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2016-23614 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hoa Thịnh 
Đốn  (VN) 
300 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-23615 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 303796291 03.06.2016 HK 

  
(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED   (HK) 
7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 
Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại bằng 

đường hàng không; dịch vụ vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường 
hàng không; vận chuyển và phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ vận tải giảm giá cho 
người và hàng hóa, dịch vụ thông tin du lịch; vận tải hành lý, hàng hóa và hành khách đến 
và đi từ sân bay; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và dịch vụ thông tin liên quan đến 
việc đi lại và vận tải được cung cấp qua các phương tiện điện tử tới khách hàng; dịch vụ 
câu lạc bộ du lịch; cung cấp một trang web với các thông tin về đi lại và đi lại bằng đường 
hàng không; trang web cung cấp dịch vụ đặt chỗ và đặt vé cho việc di chuyển bằng đường 
hàng không; dịch vụ vận tải hàng không với chương trình tặng thưởng cho khách hàng 
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bay thường xuyên; dịch vụ thông tin về đi lại; lập kế hoạch cho các tuyến đường; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải trực tuyến và dịch vụ đặt vé đi lại trực tuyến; đặt vé du lịch.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp trang web đặt chỗ và giữ chỗ lưu 
trú tạm thời; cung cấp thông tin về nơi lưu trú và chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ đặt chỗ 
và giữ chỗ lưu trú và nơi ở trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ tại khách sạn và chỗ lưu trú ngày 
nghỉ, cụ thể là, đặt chỗ lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-23616 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 303796318 03.06.2016 HK 

  
(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED    (HK) 
7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 
Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại bằng 

đường hàng không; dịch vụ vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường 
hàng không; vận chuyển và phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ vận tải giảm giá cho 
người và hàng hóa, dịch vụ thông tin du lịch; vận tải hành lý, hàng hóa và hành khách đến 
và đi từ sân bay; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và dịch vụ thông tin liên quan đến 
việc đi lại và vận tải được cung cấp qua các phương tiện điện tử tới khách hàng; dịch vụ 
câu lạc bộ du lịch; cung cấp một trang web với các thông tin về đi lại và đi lại bằng đường 
hàng không; trang web cung cấp dịch vụ đặt chỗ và đặt vé cho việc di chuyển bằng đường 
hàng không; dịch vụ vận tải hàng không với chương trình tặng thưởng cho khách hàng 
bay thường xuyên; dịch vụ thông tin về đi lại; lập kế hoạch cho các tuyến đường; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải trực tuyến và dịch vụ đặt vé đi lại trực tuyến; đặt vé du lịch.    

 
Nhóm 43: Đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp trang web đặt chỗ và giữ chỗ lưu 
trú tạm thời; cung cấp thông tin về nơi lưu trú và chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ đặt chỗ 
và giữ chỗ lưu trú và nơi ở trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ tại khách sạn và chỗ lưu trú ngày 
nghỉ, cụ thể là, đặt chỗ lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-23617 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 303796327 03.06.2016 HK 

(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED    (HK) 
7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 
Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại bằng 

đường hàng không; dịch vụ vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường 
hàng không; vận chuyển và phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ vận tải giảm giá cho 
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người và hàng hóa, dịch vụ thông tin du lịch; vận tải hành lý, hàng hóa và hành khách đến 
và đi từ sân bay; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và dịch vụ thông tin liên quan đến 
việc đi lại và vận tải được cung cấp qua các phương tiện điện tử tới khách hàng; dịch vụ 
câu lạc bộ du lịch; cung cấp một trang web với các thông tin về đi lại và đi lại bằng đường 
hàng không; trang web cung cấp dịch vụ đặt chỗ và đặt vé cho việc di chuyển bằng đường 
hàng không; dịch vụ vận tải hàng không với chương trình tặng thưởng cho khách hàng 
bay thường xuyên; dịch vụ thông tin về đi lại; lập kế hoạch cho các tuyến đường; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải trực tuyến và dịch vụ đặt vé đi lại trực tuyến; đặt vé du lịch.    

 
Nhóm 43: Đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp trang web đặt chỗ và giữ chỗ lưu 
trú tạm thời; cung cấp thông tin về nơi lưu trú và chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ đặt chỗ 
và giữ chỗ lưu trú và nơi ở trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ tại khách sạn và chỗ lưu trú ngày 
nghỉ, cụ thể là, đặt chỗ lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-23618 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 303796336 03.06.2016 HK 

(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED    (HK) 
7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 
Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại bằng 

đường hàng không; dịch vụ vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường 
hàng không; vận chuyển và phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ vận tải giảm giá cho 
người và hàng hóa, dịch vụ thông tin du lịch; vận tải hành lý, hàng hóa và hành khách đến 
và đi từ sân bay; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và dịch vụ thông tin liên quan đến 
việc đi lại và vận tải được cung cấp qua các phương tiện điện tử tới khách hàng; dịch vụ 
câu lạc bộ du lịch; cung cấp một trang web với các thông tin về đi lại và đi lại bằng đường 
hàng không; trang web cung cấp dịch vụ đặt chỗ và đặt vé cho việc di chuyển bằng đường 
hàng không; dịch vụ vận tải hàng không với chương trình tặng thưởng cho khách hàng 
bay thường xuyên; dịch vụ thông tin về đi lại; lập kế hoạch cho các tuyến đường; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải trực tuyến và dịch vụ đặt vé đi lại trực tuyến; đặt vé du lịch.    

 
Nhóm 43: Đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp trang web đặt chỗ và giữ chỗ lưu 
trú tạm thời; cung cấp thông tin về nơi lưu trú và chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ đặt chỗ 
và giữ chỗ lưu trú và nơi ở trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ tại khách sạn và chỗ lưu trú ngày 
nghỉ, cụ thể là, đặt chỗ lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-23619 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) BIOCODEX   (FR) 

7 avenue Gallieni - 94250 GENTILLY 
(FRANCE)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dành cho người.   

 

 
(210) 4-2016-23622 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 

(591) Cam, xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần bãi đỗ xe tự 

động PCC-1 NISSEI TIC  (VN) 
Tầng 9, số 552, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; thiết 

bị vận hành thang máy; thang máy [không dùng để kéo người trượt tuyết]; máy nâng hạ 
để đỗ xe; hệ thống bãi đỗ xe cơ khí dạng thang máy.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cho bãi đỗ xe, máy móc và thiết bị nâng, máy 

móc và thiết bị chất-bốc dỡ hàng hóa, thiết bị và máy móc nâng để đỗ xe, thiết bị vận 

hành thang máy và thang máy, ô tô và xe có động cơ khác; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung 
cấp thông tin cho các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe; sắp xếp các phương tiện vận tải trên bãi đỗ xe; 
dịch vụ bốc dỡ; cho thuê thiết bị cơ khí đậu xe, máy móc và thiết bị nâng, chất và bốc dỡ 

hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-23623 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25 

(591) Vàng, xanh dương, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Nét Việt 
Bạc Liêu  (VN) 
287 đường Trần Huỳnh, khóm 7, phường 

1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 
(511)   Nhóm 29: Cá cơm; thực phẩm chế biến từ cá; cá muối; cá đóng hộp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị điện; sơn nội ngoại thất; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh.  
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(210) 4-2016-23624 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YOGA LAND  (VN) 
21-23 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dán áp phích quảng cáo; phân phát 

hàng mẫu, quảng cáo trên truyền hình. 
 

Nhóm 41: Dạy yoga; dạy nhảy; dạy múa.  
 

 
(210) 4-2016-23625 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23626 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2016-23627 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy cho người già; tã giấy cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-23628 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2016-23630 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: băng vệ sinh phụ nữ, khăn giấy, 

khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, khăn vệ sinh, quần lót (vệ sinh), băng vệ sinh dạng ống, quần 
đùi vệ sinh, tã của trẻ sơ sinh, quần tã của em bé, tã hoặc tã lót dùng một lần của em bé 
bằng giấy hoặc xen-lu-lô, tã hoặc tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-
lô, tã lót của trẻ em, tã lót dùng cho người không kiềm chế được, tã hoặc tã lót dạng quần 
dùng cho người không tự kiềm chế được bằng giấy hoặc xen-lu-lô, miếng đệm lót dùng 
cho người không kiềm chế được, quần lót vệ sinh dành cho người không kiềm chế được, 
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miếng đệm ngực, quần đùi vệ sinh (dành cho nam giới) dùng cho người không kiềm chế 
được, mặt nạ vệ sinh, băng dùng để băng bó, cao dán, bông thấm hút, gạc để băng bó, 
giấy dầu cho mục đích y tế, tã giấy trẻ em, tã giấy dùng cho người già, dầu gội đầu, nước 
rửa chén, sữa tắm, nước hoa xịt phòng, nước hoa, kem dưỡng da; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23631 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy cho người già; tã giấy cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-23632 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2016-23634 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: băng vệ sinh phụ nữ, khăn giấy, 

khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, khăn vệ sinh, quần lót (vệ sinh), băng vệ sinh dạng ống, quần 

đùi vệ sinh, tã của trẻ sơ sinh, quần tã của em bé, tã hoặc tã lót dùng một lần của em bé 

bằng giấy hoặc xen-lu-lô, tã hoặc tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-

lô, tã lót của trẻ em, tã lót dùng cho người không kiềm chế được, tã hoặc tã lót dạng quần 

dùng cho người không tự kiềm chế được bằng giấy hoặc xen-lu-lô, miếng đệm lót dùng 

cho người không kiềm chế được, quần lót vệ sinh dành cho người không kiềm chế được, 

miếng đệm ngực, quần đùi vệ sinh (dành cho nam giới) dùng cho người không kiềm chế 

được, mặt nạ vệ sinh, băng dùng để băng bó, cao dán, bông thấm hút, gạc để băng bó, 

giấy dầu cho mục đích y tế, tã giấy trẻ em, tã giấy dùng cho người già, dầu gội đầu, nước 

rửa chén, sữa tắm, nước hoa xịt phòng, nước hoa, kem dưỡng da; quảng cáo và giới thiệu 

sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-23635 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; 26.2.7 

(591) Đen, xanh đen, đỏ 

(731) ABRELEX ELECTRONICS (S) PTE 

LTD   (SG) 

23 New Industrial Road #05-03, Solstice 

Business Center, Singapore 536209  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ cung cấp điện liên tục; hệ thống giám sát pin; công tắc chuyển tự động; hệ 

thống lưu trữ năng lượng; bộ lọc điện năng hoạt động; thiết bị chất lượng điện.  
 

 
(210) 4-2016-23636 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 13.1.1; 26.1.2; 25.1.6; 5.7.3 

(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phát 
CANDLE  (VN) 
F1/15, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Nến (thắp sáng); nến dùng cho cây thông giáng sinh; nến thơm; nến dùng cho 

lễ giáng sinh; dầu đèn (dùng để thắp sáng); dầu parafin (dùng để thắp sáng).  
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(210) 4-2016-23638 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch HANA Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; đại 

lý giao nhận hàng hoá trong nước và quốc tế.  
 

 
(210) 4-2016-23641 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; A26.3.6; 26.1.1; 24.1.1; 

1.15.23 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần thiết kế 
công nghiệp và hệ thống kỹ 
thuật LILAMA 69-3  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Minh Thái, 248 Nguyễn 

Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ, các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 

tiện giao thông trên bộ). 

 

Nhóm 19: Các vật liệu xây dựng phi kim loại, trong đó bao gồm cả: ống cứng phi kim 

dùng trong xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 

chuyển được. 

 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt thiết bị máy móc; thi công xây dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu 

công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện; tư vấn xây dựng; giám sát việc 

xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế công nghiệp; thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
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(210) 4-2016-23642 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.16; 2.5.8; 2.5.2; 2.5.27 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng P.A.N   (VN) 
E29, đường Nội Bộ Số 1, khu dân cư 
Phước Kiểng A, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; dịch vụ mua sắm cho người 
khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản 
phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; 
dịch vụ kế toán.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; làm sạch tòa nhà (bề mặt 
bên ngoài), làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm sạch tòa nhà (bên trong), làm sạch 
bên trong tòa nhà; tư vấn xây dựng; phục chế đồ đạc.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế 
quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ lập quy hoạch đô 
thị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, 
bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê lều trại; nhà dưỡng lão.  

 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2016-23643 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh dương(540) 

  

(731) Trần Thị Hồng Nhung  (VN) 
143 Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, bao gồm: quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 

 
(210) 4-2016-23644 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh tím than, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mô tô Quang Minh  (VN) 
577 ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  

 

Nhóm 09: Bình điện dùng cho xe máy.  

 

Nhóm 12: Xăm, lốp xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-23645 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 15.7.1; 26.2.7; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mô tô Quang Minh  (VN) 
577 ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, mua bán phụ tùng xe máy (ắc quy (bình điện), xăm, lốp).  
 

 
(210) 4-2016-23646 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.1; 25.5.3; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mô tô Quang Minh  (VN) 
577 ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 09:  Bình điện dùng cho xe máy.  

 
Nhóm 12: Xăm, lốp xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-23647 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Tiến Hưng  (VN) 
251/11 Lê Quang Định, phường 7, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo vệ đầu dành cho người đi xe máy.  
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(210) 4-2016-23648 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.1.5; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Hà Huyễn Linh  (VN) 
5 đường 27, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm, quần áo bảo hộ cho người đi mô tô, xe máy để phòng chống tai 

nạn.  
 

 
(210) 4-2016-23649 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Hà Huyễn Linh  (VN) 
5 đường 27, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm, quần áo bảo hộ cho người đi mô tô, xe máy để phòng chống tai 

nạn.  
 

 
(210) 4-2016-23650 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A18.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Hùng Sáng  
(VN) 
12/13 Quách Điêu, tổ 12, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2016-23653 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(731) MAITLAND-OTHELLO GMBH   (DE) 

Tongesgasse 44, D-60311 Frankfurt am 
Main, Alemania, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 20: Tủ đựng đồ; tủ có ngăn kéo, đặt theo chiều dài của tường dùng để đựng bát, 
đĩa, cốc ly và khăn trải bàn; đồ đạc trong nhà; bàn/quầy dài có mặt trên phẳng dùng cho 
giao dịch với khách hàng tại cửa hàng hoặc ngân hàng; tủ đựng đồ có nhiều ngăn kéo; vật 
dụng cất giữ quần áo [tủ đựng quần áo].  

 

 
(210) 4-2016-23654 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) AIMS LMMIGRATION SPECIALIST 

PTE. LTD.   (SG) 
10 Anson Road lnternational plaza # 25-
06, 079903 Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ pháp lý, cụ thể là dịch vụ đại diện di trú (dịch vụ di cư 
và nhập cư), cung cấp các dịch vụ pháp lý; cung cấp các dịch vụ tư vấn và thông tin pháp 
luật trực tuyến cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về xuất nhập cảnh và cung cấp 
các dịch vụ dịch thuật liên quan đến tài liệu đó.  

 

 
(210) 4-2016-23655 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Vàng, đen, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trí Minh Phát  
(VN) 
Số 37, đường Bùi Văn Hòa, tổ 1, KP 3, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô; dịch vụ trang trí ô tô; dịch vụ rửa xe. 
 

 
(210) 4-2016-23656 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trí Minh Phát  
(VN) 
Số 37, đường Bùi Văn Hòa, tổ 1, KP 3, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng taxi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe, cho thuê bãi đỗ 

xe, hoạt động cứu hộ [vận tải]; môi giới vận tải [gửi hàng hóa].  
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(210) 4-2016-23658 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Vàng, nâu (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản UNICOLAND   (VN) 
Tầng 23, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động 

sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ và nhà ở; cho thuê phòng trung tâm thương 
mại.  

 

 
(210) 4-2016-23659 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Lĩnh   (VN) 
110 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-23660 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 1.15.23; 26.3.4 (540) 

  

(731) Lê Vũ Khanh   (VN) 
273 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa.  
 

(210) 4-2016-23661 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Bùi Thị Bảo Thùy   (VN) 
18 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-23662 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.8; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng, xanh lá, 

cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh dâu tằm 2 
Thuận  (VN) 
Tổ 3, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước cốt dâu tằm (chế phẩm dùng để pha chế đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-23664 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thực phẩm, đồ uống bao gồm, thịt, cá, gia cầm và thú 

săn, không còn sống; chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu có thể ăn 

được và mỡ có thể ăn được, sữa chua, bánh mỳ, cà phê, trà, gạo, ca cao, bánh kẹo, chế 

phẩm ngũ cốc, đường, muối nấu ăn, tương ớt [gia vị], dấm, nước xốt; bia; nước khoáng 

[đồ uống], nước uống có ga và đồ uống không có cồn, đồ uống ép từ hoa quả không có 

cồn và nước ép hoa quả, xi-rô dùng cho đồ uống và các chế phẩm để làm đồ uống, rượu, 

cốc tai, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng thức ăn 

nhanh.  
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(210) 4-2016-23665 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 -chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2016-23666 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) ANDREW ROBERT JACKSON  (GB) 

38 Hawthorne Avenue, Preston, 
Lancashire, United Kingdom (PR3 1FP) 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mầm non; trung tâm dạy tiếng anh; trung tâm dạy 
năng khiếu nghệ thuật; dịch vụ du học. 

 

 
(210) 4-2016-23667 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; phụ kiện bồn tắm; thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [LED] .  

 

 
(210) 4-2016-23668 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.1.5; 26.4.9; 26.1.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Cơ sở Tái Thành  (VN) 
29 Phan Đình Phùng, khóm 2, phường 2, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm 
chất thay thế trà; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-23669 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị tắm hơi; bồn tắm; thiết bị để tắm 

mát xa bằng nước; buồng gương sen tắm [khoang kín]; thiết bị phun hơi nước vào mặt 
[tắm hơi]; buồng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, vận chuyển được. 

 

 
(210) 4-2016-23670 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Việt Lệ Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị tắm hơi; bồn tắm; thiết bị để tắm 

mát xa bằng nước; buồng gương sen tắm [khoang kín]; thiết bị phun hơi nước vào mặt 

[tắm hơi]; buồng tắm kiểu thổ nhĩ kỳ, vận chuyển được. 
 

 
(210) 4-2016-23671 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.9; 1.15.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn - 
Kiên Giang  (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2016-23672 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 11.3.1; 5.7.3; A1.1.10; A5.11.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn - 
Kiên Giang  (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-23673 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.13; 

4.5.12 
(731) GUANGZHOU KEEP CLEAN STAR 

CHEMICAL TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
1-603, Tianan Hi-Tech Property 
Building, Tianan Hi-Tech Ecological 
Park, No. 730 Yingbin Road, Donghuan 
Street, Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, People's Republic 
of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; dầu để bôi trơn; sáp công nghiệp; khí dầu mỏ; 

dầu xăng; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt.  
 

 
(210) 4-2016-23674 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.7.25 (540) 

  

(731) Mã Thu Huyền  (VN) 
Số 15 Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
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(210) 4-2016-23675 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.13 

(591) Nâu xám 

(731) Hộ kinh doanh MI NI S.P.A  (VN) 
55 đường Hoàng Văn Thụ, phường An 

Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da (dịch vụ spa).  
 

 
(210) 4-2016-23676 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.1.2 

(591) Xám, đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần chế biến tinh 
bột sắn An Thái  (VN) 
Thôn An Thái, xã Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 

 
(210) 4-2016-23679 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 3.1.8; 3.1.16;  

(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ, xanh dương 

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
thú y K9  (VN) 
86A Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi; chải lông cho vật nuôi 

trong nhà; trợ giúp về thú y. 
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(210) 4-2016-23680 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 3.4.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng nhạt, 

đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trường học [giáo dục]; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; tư vấn 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào 
tạo]. 

 

 
(210) 4-2016-23681 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Du lịch 

Thương mại Nha Trang  (VN) 
180 Thống Nhất, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức tham quan thắng cảnh (dịch vụ du lịch); dịch vụ vận 
tải hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý vé máy bay, vé tàu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương 
trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng thưởng cho các 
khách hàng thường xuyên; dịch vụ cung cấp thực phẩm cho tiệc cưới (do nhà hàng thực 
hiện). 

 
 

(210) 4-2016-23682 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.9; A24.15.7; 26.4.9; 26.4.1; 

A25.7.3; A25.7.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cánh Nâu  (VN) 
B12bis, KDC Nam Thịnh, khu phố Bình 
Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo; đồ gia vị; hương liệu, trừ tinh dầu; nước xốt cho món trộn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-23683 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 22.1.1; 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cánh Nâu   (VN) 
B12bis, KDC Nam Thịnh, khu phố Bình 
Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo; đồ gia vị; hương liệu, trừ tinh dầu; nước xốt cho món trộn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-23684 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng cam, đen, trắng 
(731) Hồ Thị Việt Mỹ  (VN) 

557/9 hương lộ 3, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mì; bánh quy; sô cô la; bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt, bánh mì, bánh quy, sô cô la, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-23686 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Unilegal  
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà văn phòng Daeha, số 
360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tham 
gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng. 

 

 
(210) 4-2016-23687 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A13.3.7; 13.3.1 

(591) Đỏ, vàng kem, đen, xám, xanh da trời, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh Phước Lợi  (VN) 

24 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp; bếp cồn; bếp gas; bếp nướng; lò nấu bếp; lò nướng. 
 

 
(210) 4-2016-23688 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; 26.15.15; A26.1.18 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khôn Nguyên Việt Nam  (VN) 
Số 37 đường Liên Khu 10-11, khu phố 

11, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể: kéo cắt may, kéo bấm 

chỉ, rạch khuy (gẩy chỉ). 
 

 
(210) 4-2016-23689 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.11.5 

(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất nấm sạch 
và kinh doanh nông nghiệp 
Tuấn Linh  (VN) 
Thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
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(210) 4-2016-23690 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty tránh nhiệm hữu hạn 
Đông Phương  (VN) 
Lô số 03, khu công nghiệp Điện Nam, xã 
Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản khô và hải sản đông lạnh như: tôm, cá, cua, bạch tuộc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy sản, hải sản; thực phẩm các loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2016-23691 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty tránh nhiệm hữu hạn 
Đông Phương   (VN) 
Lô số 03, khu công nghiệp Điện Nam, xã 
Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản khô và hải sản đông lạnh như: tôm, cá, cua, bạch tuộc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy sản, hải sản; thực phẩm các loại.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2016-23692 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty tránh nhiệm hữu hạn 
Đông Phương   (VN) 
Lô số 03, khu công nghiệp Điện Nam, xã 
Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản khô và hải sản đông lạnh như: tôm, cá, cua, bạch tuộc.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy sản, hải sản; thực phẩm các loại.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng.  
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(210) 4-2016-23693 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty tránh nhiệm hữu hạn 
Đông Phương   (VN) 
Lô số 03, khu công nghiệp Điện Nam, xã 
Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản khô và hải sản đông lạnh như: tôm, cá, cua, bạch tuộc.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy sản, hải sản; thực phẩm các loại.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2016-23694 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý 
LUMIERE  (VN) 
Lầu 9, số 58, Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp 

quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thiết lập mạng và cung cấp 
dịch vụ internet; dịch vụ truyền dữ liệu qua mạng internet. 

 

 
(210) 4-2016-23699 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.5.4; A25.7.5; 3.13.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Vinh Thái  (VN) 
418 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: nguyên liệu nhựa, cao su, nguyên vật liệu hóa chất công 

nghiệp, vật liệu xây dựng kim loại và vật liệu xây dựng phi kim loại, máy móc công 

nghiệp. 
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(210) 4-2016-23700 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 
Thủy sản Thanh Hoá  (VN) 
Số 149 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thủy hải sản đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-23701 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế biến 
Thuỷ sản Thanh Hoá  (VN) 
Số 149 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thủy hải sản đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-23702 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.6.6; 3.4.13 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Vĩnh Hoà  
(VN) 
44B/5A5 khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vali; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách học sinh; ví 

đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2016-23704 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Lộc Phát 
Hưng  (VN) 
203 Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-23705 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
Xóm Phú Châu, phường Bình Tân, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 31: Hạt [hạt giống], cây giống.  
 

 
(210) 4-2016-23706 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
Xóm Phú Châu, phường Bình Tân, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp.  

 
Nhóm 31: Hạt [hạt giống], cây giống.  

 

 
(210) 4-2016-23707 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.13.16; A3.13.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lốp và phụ 
tùng Trí Nhẫn  (VN) 
Số 107/19 đường số 38, khu phố 8, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; đai nẹp cho ổ trục bánh xe; phanh xe 

cộ.  
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(210) 4-2016-23708 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 13.1.6; 26.1.1; A11.1.6 
(591) Vàng đồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn & đầu 
tư GOLDEN LOTUS   (VN) 
109 Mỹ Kim 3, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2016-23709 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 13.1.6; A11.1.6 
(591) Vàng đồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn & đầu 
tư GOLDEN LOTUS   (VN) 
109 Mỹ Kim 3, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2016-23710 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.1.6; 13.1.6; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn & đầu 
tư GOLDEN LOTUS   (VN) 
109 Mỹ Kim 3, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2016-23712 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HOLISTAR  
(VN) 
DV 10LK428, Mậu Lương, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người; 

thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thuốc nhuận tràng; trà thảo dược dùng 
cho mục đích y tế; thuốc bổ thần kinh.  

 

 
(210) 4-2016-23713 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Thị Thủy  (VN) 

223/12 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in bao bì; dịch vụ in ấn  

 

 
(210) 4-2016-23714 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Thị Thủy  (VN) 

223/12 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in bao bì; dịch vụ in ấn.  

 

 
(210) 4-2016-23715 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 7.3.2 
(591) Đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản DREAM PLEX  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Miss áo Dài, 21 
Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đầu tư 
vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư; dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dịch 
vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn phòng và khu thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-23716 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ VIVO  
(VN) 
Phòng T15-02, tầng 15 Lottery Tower, 
số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường 09, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; linh kiện điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2016-23717 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Đông Nghi  (VN) 
Số 144/528, tổ 15, đường Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống giải khát; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-23718 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.7; A11.3.7; A25.7.21 
(591) Vàng nhạt, xanh đậm, xanh lá cây, xanh 

non, đen 

(540) 

  

(731) Đàm Quang Khỏe  (VN) 
27 TCH 10, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng 
tự chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-23720 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đinh Quang Huy  (VN) 
Số 10, ngách 58, ngõ 75 đường Xuân 
Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da. 
 

 
(210) 4-2016-23724 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2016-23725 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-23726 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05:  Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-23727 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23728 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Lê Nam  (VN) 

28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quạn hệ tình dục); thuốc tránh thai; thuốc 

phá thai; dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 
 

 
(210) 4-2016-23729 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế US 

Pharma   (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-23730 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm Tâm Việt  
(VN) 
170 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm, nông sản (các loại đậu: đậu xanh, phộng, đen, 
đỏ, ván, nành, ngự gạo), thực phẩm (thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà 
phê, chè, đường, trứng và sản phẩm từ trứng, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, kẹo, dầu, mỡ 
động thực vật, gạo, muối, ngũ cốc, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, hạt 
tiêu, gia vị khác), hóa mỹ phẩm, đồ uống (nước giải khát, bia, rượu), nước hoa, tinh dầu, 
dầu gội, sữa tắm và vật phẩm vệ sinh, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng (nồi, chảo, bếp, 
bát, đũa, muỗng), hàng nông lâm thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2016-23733 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Cường Anh  (VN) 
Số 151, phố Vũ Tông Phan, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-23734 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Cường Anh  (VN) 
 Số 151, phố Vũ Tông Phan, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê.   
 

 
(210) 4-2016-23735 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Cường Anh  (VN) 
Số 151, phố Vũ Tông Phan, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê.   
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(210) 4-2016-23736 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.3.23; 

5.13.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ  (VN) 
Số 25, tổ 7, ngõ 1002 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  

 

 
(210) 4-2016-23737 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.3.23; 

5.13.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ  (VN) 
Số 25, tổ 7, ngõ 1002 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, cà phê, chè, ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, 

bánh ngọt và kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-23738 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.3.23; 

5.13.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ  (VN) 
Số 25, tổ 7, ngõ 1002 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và 

kẹo.  
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(210) 4-2016-23739 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23; 

5.13.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ   (VN) 
 Số 25, tổ 7, ngõ 1002 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và 
kim băng; hoa nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2016-23740 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ  (VN) 
Số 25, tổ 7, ngõ 1002 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và 
kim băng; hoa nhân tạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: rượu, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, cà phê, chè, ca cao.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2016-23741 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.10; 26.1.5; 1.17.11; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Sơn   (VN) 
39 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được.  
 

 
(210) 4-2016-23743 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A6.19.9 
(591) Hồng, nâu, xanh lá cây, xanh cốm, xanh 

dương, vàng 

(540) 

  

(731) Bùi Trí Lập  (VN) 
316A ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 30: Bột nếp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bột nếp rấm thơm.  
 

 
(210) 4-2016-23744 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; A5.3.13; A26.11.12; 25.5.3; 

A9.9.5 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Trần Thị Ban  (VN) 
B29-B30-B31 Võ Văn Kiệt, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê - kem; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải 
khát; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-23745 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành 
Trí   (VN) 
199-201 Trần Hưng Đạo, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô; mua bán xe máy; mua bán phụ tùng mô tô; mua bán phụ tùng 
xe máy.  
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(210) 4-2016-23746 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Trí   (VN) 
312-314 Trần Hưng Đạo, phường Đức 
Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô; mua bán xe máy; mua bán phụ tùng mô tô; mua bán phụ tùng 

xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-23747 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Hòa   (VN) 
431 Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô, mua bán xe máy; mua bán phụ tùng mô tô; mua bán phụ tùng 
xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-23748 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; 26.4.9; 26.4.2; A26.11.12; 1.15.23
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuyên Thái 
Bình Dương TPP Việt Nam   (VN) 
Số 18 ngõ 80 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: thiết bị y tế, khám chữa bệnh, các 

hóa chất và vật tư tiêu hao cho ngành y tế. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt các thiết bị trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. 
 

Nhóm 42: Cung cấp giải pháp tích hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp giải 
pháp tích hợp trong lĩnh vực viễn thông; cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường, chống biến đổi khí hậu. 
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(210) 4-2016-23749 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 3.7.17; 3.7.11; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, vàng cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Vi Na  (VN) 
Thửa đất số 61, tờ bản đồ 25, khu phố 
Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn, véc ni và các chất sơn, nguyên liệu ngành sơn, mua bán vật liệu 

xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-23750 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn  (VN) 
Shop Kat, số 105 C1, phố Phạm Ngọc 
Thạnh, phường Trung Tự, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví cầm tay; vali; balo; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong 

nhà; bìa giả da. 
 

 
(210) 4-2016-23751 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Minh  (VN) 
Số 5, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-23752 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, nâu, đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Phúc 
Thiện  (VN) 
Cụm công nghiệp Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, 
huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 19: Tấm ván [gỗ dùng trong xây dựng]; ván gỗ dùng trong xây dựng; tấm giấy bồi 
[làm từ bột gỗ] dùng trong xây dựng; tấm gỗ ép dùng trong xây dựng; ván gỗ ép dùng 
trong xây dựng. 

 

Nhóm 20: Tre; mây; đồ gỗ mỹ thuật.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê máy đào 
xúc. 

 

 
(210) 4-2016-23753 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.9; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, hồng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke [cung cấp dịch vụ hát karaoke], cung cấp tiện nghi giải 
trí [cung cấp tiện ích giải trí]. 

 

 
(210) 4-2016-23754 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A9.3.10; A9.3.13; A9.3.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang nam; quần áo thời trang nữ; quần áo thời 

trang trẻ em; quần áo thể thao; quần áo tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn; mua bán quần áo thời trang nam; mua bán quần áo 
thời trang nữ; mua bán quần áo thời trang trẻ em; mua bán quần áo thể thao; mua bán 
quần áo tắm. 

 

 
(210) 4-2016-23757 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10 
(731) UNION PAPER CORPORATION  

(TW) 
No. 65, Jui Nung, Lin Chung Village, 
Linnei Township, Yunlin County 643, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy để bao gói trái cây; túi bằng giấy để bảo vệ trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-23759 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Phi Anh Vũ   (VN) 
330/7A Tôn Thất Thuyết, phường 01, 
quận 04, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản].  
 

 
(210) 4-2016-23760 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Phi Anh Vũ  (VN) 
330/7A Tôn Thất Thuyết, phường 1, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; tinh dầu; dầu thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-23761 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hiền IMG  
(VN) 
Số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không vận tải trên không, vận tải hàng không, môi giới vận 

tải, dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa], dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu 
điện, chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa, vận chuyển đảm bảo đồ 
vật có giá trị; đóng gói hàng hóa; dịch vụ khuân vác, dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho, hậu 
cần vận tải; cho thuê kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa. 
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(210) 4-2016-23762 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Nâu 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Hiền IMG  (VN)

Số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không vận tải trên không, vận tải hàng không, môi giới vận 

tải, dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa], dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu 

điện, chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa, vận chuyển đảm bảo đồ 

vật có giá trị; đóng gói hàng hóa; dịch vụ khuân vác, dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho, hậu 

cần vận tải; cho thuê kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-23763 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hiền IMG  (VN)
Số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không vận tải trên không, vận tải hàng không, môi giới vận 

tải, dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa], dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu 

điện, chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa, vận chuyển đảm bảo đồ 

vật có giá trị; đóng gói hàng hóa; dịch vụ khuân vác, dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho, hậu 

cần vận tải; cho thuê kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-23764 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hiền IMG  (VN)
Số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không vận tải trên không, vận tải hàng không, môi giới vận 

tải, dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa], dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu 

điện, chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa, vận chuyển đảm bảo đồ 

vật có giá trị; đóng gói hàng hóa; dịch vụ khuân vác, dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho, hậu 

cần vận tải; cho thuê kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa. 
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(210) 4-2016-23766 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH bột giặt Gia 
Bảo  (VN) 
Số 811 Long An B, thị trấn Cái Tắc, 
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); bột giặt. 

 

(210) 4-2016-23767 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.15.15; 25.5.1 
(591) Cam, trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại dịch vụ Mixco  
(VN) 
90/5 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 
vụ maket cho mục đích quảng cáo, mua bán đồ dùng văn phòng phẩm cụ thể là: sách, 
danh thiếp, tạp chí (định kỳ), sổ tay, bút (đồ dùng văn phòng). 

 

 
(210) 4-2016-23768 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.7.17 
(591) Xanh lam, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Smart Invest  
(VN) 
13K Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện vâ động cơ.  

 

 
(210) 4-2016-23770 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Huỳnh Thị Trung Hậu  (VN) 

286/17A Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn. 
 

 
(210) 4-2016-23771 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Huỳnh Thị Trung Hậu  (VN) 

286/17A Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn. 

 

 
(210) 4-2016-23772 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 22.1.1; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

BLUE STAR.   (VN) 
424A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu khai vị; rượu mạnh; rượu vôtka; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2016-23773 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ cơ điện Minh 
Thành   (VN) 
2/5 đường 10, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; vỏ kim loại 
cách âm. 

 
Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; máy phát điện; máy sản 
xuất điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1203 

(210) 4-2016-23774 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.3; 2.9.1; 5.5.19 
(591) Tím, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Phúc Anh  (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy lau; khăn giấy; giấy rút. 

 

 
(210) 4-2016-23775 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Phạm Thế Chính  (VN) 
Căn hộ 204, nhà 1, ngách 5/45, ngõ 5, 
phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, chi tiết: chế phẩm hóa dược; thuốc sắc dùng cho 
dược phẩm; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc đắp; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm chứa thuốc để tắm. 

 

 
(210) 4-2016-23776 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A18.7.25; 1.15.15; 24.17.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  
(VN) 
Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị hoa tiêu qua vệ 

tinh; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị dẫn đường và điều hướng cho xe cộ (có 
hoặc không có màn hình hiển thị); phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 12: Chuông chống trộm dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; tín 
hiệu điều hướng cho xe cộ; xe cộ chạy bằng điện; còi cho xe cộ; động cơ điện cho phương 
tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2016-23777 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt BAIHO Việt 
Nam  (VN) 
ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 22: Dây đai (để buộc hoặc quấn) dệt từ sợi ni lông và sợi polyester. 

 

 
(210) 4-2016-23778 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Hậu  (VN) 
403 khu phố 1 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không cồn. 

 

 
(210) 4-2016-23779 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Hậu   (VN) 
403 khu phố 1 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không cồn. 

 

 
(210) 4-2016-23780 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Hậu   (VN) 
403 khu phố 1 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không cồn. 
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(210) 4-2016-23781 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Hậu   (VN) 
403 khu phố 1 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không cồn. 

 

 
(210) 4-2016-23782 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Hậu   (VN) 
403 khu phố 1 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không cồn. 

 

(210) 4-2016-23784 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 7.1.24; A2.1.16; A2.5.18 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) La Tuyết Trân  (VN) 
Lầu 5, 163-165 Trần Hưng Đạo, phường 
Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống, dịch vụ quán trà sữa.  

 

 
(210) 4-2016-23785 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 18.1.21; A9.7.21; 18.1.5 
(591) Trắng, đen, trắng bạc, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Tiến Hưng  (VN) 
251/11 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thời trang danh cho người đi xe máy như: quần, áo, 
giày, dép, mũ bảo hiểm, găng tay. 

 

(210) 4-2016-23786 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật điện Hương Giang  
(VN) 
47/8 M tổ 11, ấp Mỹ Huề, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đóng cắt điện; thiết bị chống sét van; cầu chì tự rơi.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị đóng cắt điện, thiết bị chống sét van, cầu chì tự rơi, ổn áp, 
máy phát điện, dây điện, bảng điện, công tắc, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, 
điều hòa không khí, lò sưởi kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-23787 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Võ Ngọc Lý  (VN) 
76/3/5 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magneto đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ phanh xe 
máy, thớt nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy, mô tơ đề, còi 
cho xe cộ, phanh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-23788 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.17.6 (540) 

  

(731) Võ Ngọc Lý   (VN) 
76/3/5 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magneto đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ phanh xe 
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máy, thớt nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy, mô tơ đề, còi 
cho xe cộ, phanh xe cộ.  

 

(210) 4-2016-23789 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.17.6 (540) 

  

(731) Võ Ngọc Lý   (VN) 
76/3/5 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magneto đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ phanh xe 
máy, thớt nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy, mô tơ đề, còi 
cho xe cộ, phanh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-23790 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A19.7.22 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh đậm, vàng
(731) BIOFACT LIFE SDN.BHD  (MY) 

Lot 5094, Kawasan Perindustrian Parit 
Jamil, 84150 Muar, Johor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-23791 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Mai Chi  (VN) 

P0204, Ruby 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 26: Phụ kiện quần áo (không làm bằng kim loại quí và đồ trang sức). 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo và phụ kiện quần áo. 
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(210) 4-2016-23792 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.10; A3.7.24 
(731) Nguyễn Mai Chi   (VN) 

P0204, Ruby 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện quần áo (không làm bằng kim loại quí và đồ trang sức). 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo và phụ kiện quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-23793 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-23794 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch. 
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(210) 4-2016-23795 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa đậu nành; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2016-23796 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2016-23797 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn. 
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(210) 4-2016-23798 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
 

 
(210) 4-2016-23799 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Mỹ Phú  (VN) 
64 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23800 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang   
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sất trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1211 

(210) 4-2016-23801 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưọc phẩm 
AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23802 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sất trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23803 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23804 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ma Vi Na  (VN) 
Số 03B, nhà B3 khu TTQB, Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xẻ (dùng để ốp lát trong xây dựng); 

lan can bằng gỗ; chấn song bằng gỗ; tay vịn cầu thang (bằng gỗ).  
 

 
(210) 4-2016-23805 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ma Vi Na  (VN) 
Số 03B, nhà B3 khu TTQB, Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố  Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xẻ (dùng để ốp lát trong xây dựng); 

lan can bằng gỗ; chấn song bằng gỗ; tay vịn cầu thang (bằng gỗ). 
 

 
(210) 4-2016-23806 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bạch Mã Vạn Xuân   (VN) 
127-Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-23807 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bạch Mã Vạn Xuân  (VN) 
127-Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-23808 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần VINAMIT   (VN)

Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả khô; hoa quả sấy dẻo; củ sấy khô; củ sấy dẻo; hoa quả đóng hộp; mứt 

dẻo.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; kẹo sô cô la (nhân trái cây); mứt dạng kẹo; thạch trái cây (dạng kẹo 
bánh).  

 

 
(210) 4-2016-23810 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 13.1.6; 1.15.23 
(591) Kem, nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội An Focus  
(VN) 
Số 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, xoa bóp, dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2016-23812 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 

dây câu cá; lưỡi câu; phao câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả]; cán cần câu; chì 
câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ câu cá; găng tay câu 
cá chuyên dụng.  
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(210) 4-2016-23813 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 

(591) Vàng, xanh 

(731) Công ty TNHH Carava Resort  
(VN) 
Lầu 5, 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ kinh doanh, 

môi giới bất động sản bao gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, tư vấn 

quản lý bất động sản.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao và phục hồi sức khỏe; dịch vụ phòng tập 

thể dục thể thao.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-23814 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10 

(591) Đỏ, trắng, xanh 

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ thương mại Văn Mười   (VN) 
Thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, xăng dầu chất đốt.  

 
Nhóm 37: Bảo trì bảo dưỡng ô tô, xe máy; dịch vụ xây dựng, trạm phục vụ xe cộ [nạp 

nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ 

xe cộ. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

khách sạn.  
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(210) 4-2016-23815 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.25; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Kh¬ThÞ Media  

(VN) 
31/12 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-23816 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xăng dầu Hiệp Huy Hoàng  
(VN) 
Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quí, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, xăng dầu chất đốt.   
 

Nhóm 37: Bảo trì bảo dưỡng ô tô, xe máy; dịch vụ xây dựng, trạm phục vụ xe cộ [nạp 
nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ 
xe cộ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-23817 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Nguyễn Đình  (VN) 
Tầng 4, khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-23818 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TYRAN   (VN) 
155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-23819 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SMOCA DENTIFRICE CO., LTD.   (JP) 

1-3-9, Mitejima, Nishiyodogawa-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; vật dụng dùng cho mục đích làm sạch, cụ thể là: thiết bị sử 
dụng nước để làm sạch răng và lợi; giẻ lau để làm sạch; dụng cụ lau chùi vận hành bằng 
tay; chổi để làm sạch các bình chứa và thùng chứa; bàn chải (không phải là chổi sơn). 

 

 
(210) 4-2016-23820 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.2.1; 26.4.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 
(731) THE SIAM GYPSUM INDUSTRY 

(SARABURI) COMPANY LIMITED  
(TH) 
Pakin Building, 5th floor, 9 
Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 
10400, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm thạch cao; tấm lát trần (không bằng kim loại); thạch cao; vữa thạch cao 

dùng cho xây dựng; bột thạch cao (vật liệu xây dựng) đặc biệt để gắn cố định các tấm vữa 
thạch cao và gờ/mái đua bằng vữa thạch cao cốt sợi vào trần thạch cao và tường thạch cao; 
thạch cao làm khuôn.   
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(210) 4-2016-23821 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.1.1; A26.11.8; A25.7.6; 

26.5.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tân Trường 

Phát  (VN) 
49 đường Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây điện thoại, hộp nối đầu dây (điện); cáp điện; phích điện và các 

loại tiếp xúc khác (nối điện); dây ăng ten.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dây điện thoại, hộp nối đầu dây (điện), cáp điện, 
phích điện và các loại tiếp xúc khác (nối điện), dây ăng ten.  

 

 
(210) 4-2016-23822 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Tân Trường 

Phát  (VN) 
49 đường Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; đây điện thoại; hộp nối đầu dây (điện); cáp điện; phích điện và các 
loại tiếp xúc khác (nối điện); dây ăng ten.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dây điện thoại, hộp nối đầu dây (điện), cáp điện, 
phích điện và các loại tiếp xúc khác (nối điện), dây ăng ten.  

 

 
(210) 4-2016-23824 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh Thuý  (VN) 
Số 22H, tổ 56, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); giầy dép; khăn quàng 

cổ.  
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(210) 4-2016-23825 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần May và Thiết 
kế Thời trang Việt Fashion  
(VN) 
Số 42 Trường Chinh, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); giầy dép; khăn quàng 
cổ.  

 

 
(210) 4-2016-23827 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Thái Bình   (VN) 
Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất như là: bàn, ghế, tủ.  
 

 
(210) 4-2016-23828 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Viên   (VN) 
Thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; đại lý 
quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn nghiệp vụ thương mại; marketing.  

 
 

(210) 4-2016-23829 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIMEX Việt Nam  
(VN) 
Số 10, ngách 24/11/255 đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện; ấm đun 

nước dùng điện; bếp nấu dùng điện; chảo rán dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-23830 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A5.1.6; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
Thôn Vàng, xã Tiên Lục, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau đã qua xử lý và bảo quản, hoa quả đã qua xử lý và bảo quản, nấm đã qua 

xử lý và bảo quản, thịt lợn, trứng. 

 

Nhóm 31: Rau tươi, hoa quả tươi, nấm tươi, hoa tươi, cây trồng, hạt giống.  
 

 
(210) 4-2016-23831 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Bí Ngô  (VN) 
25 đường số 5, khu dân cư Hiệp Thành 3, 

phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu rắn, như: gỗ viên nén từ mùn cưa, dăm bào, gỗ vụn, trấu, vỏ đậu 

xanh (làm chất đốt).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ nhiên liệu rắn, lỏng, khí như: mỡ, dầu nhờn, các loại 

dầu mỏ đã tinh chế, mùn cưa ép viên, củi mùn cưa, củi trấu, than củi, gỗ nhiên liệu; dịch 

vụ bán buôn bán lẻ vật liệu phi kim loại dùng trong xây dựng; dịch vụ bán buôn bán lẻ 

máy móc, thiết bị cơ khí, đồ điện dân dụng như: bếp điện, quạt điện, máy sấy tóc, máy 

điều hoà, máy sưởi; dịch vụ bán buôn bán lẻ hàng nông sản, như: cà phê hạt, cà phê đã 

qua chế biến; dịch vụ bán buôn bán lẻ hàng lâm sản, như: tre nứa, gỗ cây và gỗ đã qua chế 

biến; cung cấp năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, năng lượng sinh khối. 

 
Nhóm 40: Gia công chế biến nông sản.  
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(210) 4-2016-23832 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Quốc Tế Nhật úc  (VN) 
Số nhà 7A, ngách 111, ngõ 158, phố 

Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau sạch, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2016-23833 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2; 5.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh, đen, đà, cà phê sữa 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đình 
Tàu  (VN) 
Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2016-23834 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước uống tinh 
khiết UITASAN  (VN) 
Số 12 đường 21, khu dân cư Bình Phú, 

phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình; nước uống tinh khiết đóng chai; đồ uống 

không cồn. 
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(210) 4-2016-23835 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A15.9.11 
(731) SHENZHEN ANXINJ TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Room A704, Petrochemical Courtyard 
No.1004, Houhai Street, Shekou, 
Nanshan, Shenzhen, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; pin dự phòng (pin có thể sạc lại được); tai nghe; ống tai nghe; 

bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị giám sát hoạt động, có thể đeo được vào người; máy 
nghe nhạc cầm tay; màng bảo vệ chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc 
dùng cho máy tính xách tay; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh.  

 

 
(210) 4-2016-23836 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) LIAONING CHENGDA 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1 Xinfang Street, HunNan New 
District, Shenyang, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Vacxin; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; thuốc y sinh; chế phẩm 

hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế; tác nhân 
hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; dược phẩm dùng cho người; chế phẩm có 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-23837 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) WAKO SHOJI CO., LTD.   (JP) 

26-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn chiên; thịt lợn viên tẩm bột rán; thịt lợn côtlet làm sẵn; các loại rau củ 

chiên; súp mi-sô (món súp truyền thống Nhật Bản).  

 
Nhóm 30: Bữa ăn trưa bao gồm cơm, thịt, cá và rau được đóng trong hộp; bữa ăn trưa bao 
gồm cơm và thịt lợn côtlet được đóng trong hộp; bánh xăng-đuých; bánh xăng-đuých kẹp 
thịt lợn côtlet; nước sốt cho thịt lợn côtlet (sốt Worcestershire với độ sánh vừa phải); nước 
sốt cho xa-lát.  
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(210) 4-2016-23838 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) WAKO SHOJI CO., LTD.    (JP) 

26-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa JAPAN   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn chiên; thịt lợn viên tẩm bột rán; thịt lợn côtlet làm sẵn; các loại rau củ 

chiên; súp mi-sô (món súp truyền thống Nhật Bản).   
 

Nhóm 30: Bữa ăn trưa bao gồm cơm, thịt, cá và rau được đóng trong hộp; bữa ăn trưa bao 
gồm cơm và thịt lợn côtlet được đóng trong hộp; bánh xăng-đuých; bánh xăng-đuých kẹp 
thịt lợn côtlet; nước sốt cho thịt lợn côtlet (sốt Worcestershire với độ sánh vừa phải); nước 
sốt cho xa-lát.  

 

 
(210) 4-2016-23839 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1 
(731) WAKO SHOJI CO., LTD.   (JP) 

26-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa JAPAN   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn chiên; thịt lợn viên tẩm bột rán; thịt lợn côtlet làm sẵn; các loại rau củ 

chiên; súp mi-sô (món súp truyền thống Nhật Bản).   
 

Nhóm 30: Bữa ăn trưa bao gồm cơm, thịt, cá và rau được đóng trong hộp; bữa ăn trưa bao 
gồm cơm và thịt lợn côtlet được đóng trong hộp; bánh xăng-đuých; bánh xăng-đuých kẹp 
thịt lợn côtlet; nước sốt cho thịt lợn côtlet (sốt Worcestershire với độ sánh vừa phải); nước 
sốt cho xa-lát.   

 

 
(210) 4-2016-23840 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1; ; A5.1.7 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây, xanh cốm, đen, xám, 
đỏ, hồng, vàng, cam, nâu, tím 

(731) Đỗ Doãn Phương   (VN) 
Thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-23847 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Phúc Thọ   (VN) 

Số 104 đường Triều Dương, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Chuối sấy khô; khoai sấy khô; mít sấy khô; xoài sấy khô; táo sấy khô; dứa sấy 

khô.  
 

 
(210) 4-2016-23848 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vinta   (VN) 
A5/20A9 đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-23849 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 2.9.1; 4.5.3 
(591) Xanh nước biển, đen, nâu, hồng 

(540) 

 

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo trẻ em; giày dép trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-23852 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 6.1.2; 2.1.30 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD.   (CN) 
Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, Beijing 100005, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 

sở sôcôla; trà; bột đậu nành.  
 

 
(210) 4-2016-23853 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.30 

(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD.  (CN) 

Room 306 China Resources Building, 

No. 8 Jianguomen North Avenue, 

Dongcheng District, Beijing 100005, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống cacbonat có hương vị gừng; đồ 

uống ép từ quả không có cồn; nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước nho ép chưa 

lên men; nước chanh; nước ép rau [đồ uống]; nước sô đa; sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; 

sữa lạc [đồ uống không chứa cồn]; cơ-vát (đồ uống không chứa cồn); đồ uống trên cơ sở 

đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa.  
 

 
(210) 4-2016-23854 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.30; 6.1.2 

(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD.  (CN) 

Room 306 China Resources Building, 

No. 8 Jianguomen North Avenue, 

Dongcheng District, Beijing 100005, 

China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu uýt ki; rượu baijiu [đồ uống có cồn được chưng 

cất của trung quốc]; rượu sakê; chiết xuất trái cây, có cồn; đồ uống hoa quả có cồn; rượu 

cèc-tai.  
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(210) 4-2016-23855 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.30; 6.1.2 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD.  (CN) 
Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, Beijing 100005, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà 

hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
trọ].  

 

 
(210) 4-2016-23856 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; vòi sen; vòi khoá [van, đầu vặn] 

[vòi đóng] cho ống dẫn; buồng vệ sinh; quạt điện. 
 

 
(210) 4-2016-23857 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Ghi, trắng 
(731) STANLEY RICHARD BOOTS   (JP) 

Honmachi Compound A-1, 1-9-7 
Honmachi, Shibuya-Ku, Tokyo 151-
0071, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ nghiên cứu trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu kỹ 
thuật; dịch vụ nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác].  
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(210) 4-2016-23858 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 2.9.1; 19.7.1 
(591) Vàng đậm, vàng, vàng chanh, xanh lá, 

đỏ, trắng 
(731) Lê Văn Chiến   (VN) 

Thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm; tinh dầu sả (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-23859 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; 25.1.6; A5.11.13; 3.7.7 
(591) Đỏ, đỏ cam, trắng, xanh lá cây, nâu, nâu 

đậm, hồng, xanh dương, xanh tím than, 
đen, vàng 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Hưng  
(VN) 
146/52 Chiến Lược, khu phố 9, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2016-23860 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A2.5.22; A25.1.10; 24.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, vàng đậm, vàng 

nhạt, vàng nâu, xanh lá cây, xanh dương, 
tím nhạt 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Hưng  
(VN) 
146/52 Chiến Lược, khu phố 9, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2016-23861 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xi măng Holcim Việt Nam   (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
 

 
(210) 4-2016-23862 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Hộ kinh doanh Sáu Bé   (VN) 
231/8 khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Muối ớt; muối tiêu.  
 

 
(210) 4-2016-23863 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 24.15.21; 24.15.3 

(591) Vàng, trắng, xanh dương, đỏ 

(731) Hộ kinh doanh Mã Thu Lan  
(VN) 
Số D 03/03 đường 23 tháng 8, khóm 3, 

phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cơm cháy chà bông (cơm cháy sém có thêm ruốc làm từ thịt).  
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(210) 4-2016-23864 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Silverland Bến Thành   (VN) 
14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ xoa bóp (massage), dịch vụ xông hơi; 

dịch vụ thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2016-23866 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân   (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược và thuốc đông dược.  
 

 
(210) 4-2016-23871 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) CHPHILIA BIO-PHARMACEUTICAL 

LTD.   (TW) 

10F., No.86, Sec. 1, Heping W. Rd., 

Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 

Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; chế phẩm chăm sóc da xóa nếp nhăn (mỹ phẩm); kem xóa 

bọng mắt (mỹ phẩm); gel dưỡng mắt, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1229 

(210) 4-2016-23872 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và phát triển thương mại Bảo 
Long  (VN) 
Số 24 ngõ 426 ngách 6 đường Láng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: vật liệu xây dựng phi kim loại, bulong, ốc vít, 

tấm lợp bằng tôn, vật liệu xây dựng bằng kim loại, kính xây dựng, tấm lợp xi măng, thạch 
cao, cửa nhựa, vật Iiệu xây dựng bằng gỗ, thiết bị thi công công trình: máy bắn ty dùng 
trong xây dựng, máy treo ty dùng trong xây dựng, máy bắn đinh xà gồ thép, máy khoan, 
máy mài, máy cắt, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, ô tô, dược 
phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thức ăn chăn nuôi, phụ gia dùng trong thức 
ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2016-23876 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 25.5.3; 26.1.1; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cao Su Hà 
Nội  (VN) 
Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; vali xách tay; túi du 
lịch; ví bỏ túi. 

 

Nhóm 25: Giầy dép các loại. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường. 

 

 
(210) 4-2016-23878 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Inox Quang 
Trung  (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-23879 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 

kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-23880 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.19; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Gia  (VN) 
488/1/3 Phạm Văn Chiêu, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đeo chéo; túi du lịch; túi xách tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách tay, vali, túi du lịch, cặp sách học sinh, túi thể thao, ví 
đựng tiền.  

 

 
(210) 4-2016-23881 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Đào tạo Doanh 

nhân  (VN) 
Phòng 202, tòa nhà 133 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội thảo; thông tin giáo dục; dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn đào tạo hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2016-23882 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Đào tạo Doanh 

nhân   (VN) 
Phòng 202, tòa nhà 133 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội thảo; thông tin giáo dục; dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn đào tạo hoặc giáo dục. 
 
 

(210) 4-2016-23883 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Căn 
Nhà Mơ Ước  (VN) 
Số 331 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đầu tư chứng khoán; tư vấn về tài chính liên quan đến bất động 

sản; mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê nhà ở, phòng và xưởng sản xuất; đánh 
giá, định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; đại lý bất động sản; 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

 
 

(210) 4-2016-23884 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.11.12; 18.3.21 
(591) Xanh rêu, xanh ngọc, xanh ngọc đậm, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Căn 
Nhà Mơ Ước   (VN) 
Số 331 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đầu tư chứng khoán; tư vấn về tài chính liên quan đến bất động 

sản; mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê nhà ở, phòng và xưởng sản xuất; đánh 
giá, định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; đại lý bất động sản; 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 
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(210) 4-2016-23885 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 25.5.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vinafame  (VN) 
Số 115, Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; gỗ lát sàn, ván sàn; gạch; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không 

bằng kim loại; đá để xây dựng; gỗ xây dựng; công trình xây dựng, không bằng kim loại; 
tượng bán thân bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng cẩm thạch; đá mác nơ chứa vôi; đá vôi; 
đá phấn dạng thô; đá xỉ; đất để làm gạch; tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm 
thạch; đá chịu lửa; xi măng chịu nhiệt; đất sét chịu lửa; tấm ván sàn gỗ, tấm gỗ lát sàn; 
ngói đá lát sàn không bằng kim loại; xi măng cho lò cao; đá hoa cương, đá granit; sỏi; bia 
mộ bằng đá, mộ chí bằng đá; gạch [vật liệu chịu lửa], đất sét nung [vật liệu chịu lửa]; 
thạch cao; gỗ xẻ; đá giăng nệm; đá hoa cẩm thạch; đá mắc nô chứa vôi; vữa dùng cho xây 
dựng; vật liệu khảm ghép phi kim loại, dùng trong xây dựng, bề mặt trang trí bằng các 
mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; đá póoc-phia; thạch anh thuần 
khiết, thạch anh tự nhiên trong suốt; phiến đá xám lợp mái; sỏi cuội; cát, trừ loại dùng cho 
lò đúc; đá đen, đá phiến; đá; tác phẩm nghệ thuật từ đá; tác nhân liên kết cho chế tác đá, 
chất liên kết cho quá trình chế tác các sản phẩm từ đá; ngói, không bằng kim loại; gạch 
vuông lát nền, không bằng kim loại; gỗ thành phẩm; bia đá lát mộ, mộ chí, không bằng 
kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch. 

 

 
(210) 4-2016-23886 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Vàng, xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Bảo Tín  
(VN) 
P191A, đường Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén (chất tẩy rửa dạng lỏng dùng để rửa chén, bát). 

 

 
(210) 4-2016-23887 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Bảo Tín  
(VN) 
P191A, đường Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nước giặt (chất tẩy giặt dạng lỏng dùng giặt quần áo). 
 

 
(210) 4-2016-23888 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.2.7; A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TV-TM-DV địa 
ốc Hoàng Quân Mê Kông  (VN) 
97-99 Phạm Thái Bường, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản).  

 

 
(210) 4-2016-23889 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.1.5; 7.1.6; A7.1.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam đậm, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp Cộng đồng 
Hà Nội  (VN) 
Số 40, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị dạy học.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học, trang phục, sách vở, tạp 
chí, báo.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-23890 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.5; 7.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Trường Trung cấp Cộng đồng 
Hà Nội   (VN) 
Số 40, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị dạy học.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học, trang phục, sách vở, tạp 

chí, báo.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2016-23891 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A2.5.22; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trường Trung cấp Cộng đồng 
Hà Nội   (VN) 
Số 40, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị dạy học.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học, trang phục, sách vở, tạp 

chí, báo.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy. 
 

 

(210) 4-2016-23892 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 24.9.1 

(591) Đỏ, xanh, vàng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ vật liệu Euro-
Queen  (VN) 
Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê 

Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm, nhựa cao cấp; máy cắt; máy hàn; máy phay; máy bấm 

góc cửa nhôm. 
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(210) 4-2016-23893 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; 24.9.1 

(591) Đỏ, xanh lam, xanh da trời, vàng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ vật liệu Euro-
Queen   (VN) 
Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê 

Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm, nhựa cao cấp; máy cắt; máy hàn; máy phay; máy bấm 

góc cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-23894 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.9.1; 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ vật liệu Euro-
Queen   (VN) 
Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê 
Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm, nhựa cao cấp; máy cắt; máy hàn; máy phay; máy bấm 

góc cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-23896 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.4.24; A11.1.18 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Nhân  (VN) 
104 tổ 11c, phường Thanh Lương, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
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(210) 4-2016-23897 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Đức Dân  
(VN) 
Xóm Chùa, thôn Lưu Thượng, xã Phú 
Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-23898 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.4; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Đức Dân  
(VN) 
Xóm Chùa, thôn Lưu Thượng, xã Phú 
Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-23899 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vina Kafo  (VN) 
Số 34-36, đường Nguyễn Thị Định, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 

cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê; chế phẩm 
thực vật sử dụng thay thế cà phê.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin. 
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(210) 4-2016-23901 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1; A5.7.23; 

25.7.25; A25.7.5 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ba Hưng SAIGON  (VN) 
10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dưa lưới. 

 

 
(210) 4-2016-23903 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử và chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng để đo nồng độ các chế phẩm dược chống chứng loạn thần 
kinh trong máu của bệnh nhân.   

 

 
(210) 4-2016-23906 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.13.16; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng cam, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Vận chuyển Kiến Vàng VIP  
(VN) 
Số 75, khu B, tập thể Binh Đoàn 12, 
đường Đê Nguyễn Khoái, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển nhà; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ vận chuyển đồ văn phòng.  
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(210) 4-2016-23907 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đỗ Trịnh Hoài Nam  (VN) 
Số 41, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-23908 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần D & T - Đánh 
Thức Vẻ Đẹp Tiềm ẩn  (VN) 
Số 41 ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  

 

Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Đào tạo. 
 

 
(210) 4-2016-23909 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Luyện  (VN) 
35A Nguyễn Thái Bình, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm mút lò xo; nệm mút xốp.  
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(210) 4-2016-23910 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Phạm Văn Luyện  (VN) 
35A Nguyễn Thái Bình, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm mút lò xo; nệm mút xốp.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; khăn trải giường.  
 

 
(210) 4-2016-23911 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) HYUNG-KEUN, CHOI  (KR) 

24-9, Jeongja-ro 20beong-gil, Jangan-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm có chức năng cải thiện làn da 

chuyên sâu như giúp làm mờ vết nhăn, che khuyết điểm da, giúp da khỏe mạnh hơn; mỹ 
phẩm chăm sóc da; mặt nạ chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2016-23912 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
gốm sứ Vân Trang  (VN) 
Phòng 401 toà nhà Đinh Lễ - số 123 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ấm sắc thuốc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-23914 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
Xóm Dền, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng trong mục đích y tế, không dùng trong quá trình sản 
xuất, không dùng trong công nghiệp); nước giặt (dùng trong mục đích gia dụng).  

 

 
(210) 4-2016-23915 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tử Tế, xã Thanh Tân, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2016-23916 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tử Tế, xã Thanh Tân, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thài Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2016-23917 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Sài Gòn LAND  (VN) 
42 Lý Long Tường, khu đô thị Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 
 

(210) 4-2016-23918 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ dùng phòng 
tắm Sâm Khoa  (VN) 
Số D5, khu nhà ở công nhân Công ty cổ 
phần Hưng Thịnh, khu dân cư Đồng An 
2, phường Bình An Hoà, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, đồ dùng nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2016-23920 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất Kinh 
doanh Dịch vụ Tổng hợp ánh 
Trang  (VN) 
Thôn 5, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy; giấy rút. 

 

 
(210) 4-2016-23921 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.5.16; A26.11.12 
(591) Tím, đỏ, trắng, hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất Kinh 
doanh Dịch vụ Tổng hợp ánh 
Trang  (VN) 
Thôn 5, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy; giấy rút.  

 

 
(210) 4-2016-23922 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.14; 26.1.1; A1.1.10; A2.9.15 (540) 

  

(731) Vũ Đình Hoan  (VN) 
Thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; giày dép; giày dép thể thao.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).  
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(210) 4-2016-23923 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh  (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí; thiết bị đun nóng nước bằng điện; sen vòi xả 

nước;bóng đèn chiếu sáng; máy lọc nước, thiết bị làm nóng trong nhà tắm.  
 

 
(210) 4-2016-23924 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh  (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí; thiết bị đun nóng nước bằng điện; sen vòi xả nước; 

bóng đèn chiếu sáng; máy lọc nước, thiết bị làm nóng trong nhà tắm.  
 

 
(210) 4-2016-23925 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Chè Hiệp 

Khánh   (VN) 
Khu Đồng Minh Tinh, xã Trung Sơn, 
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhãm 30: ChÌ(trμ). 

 

 
(210) 4-2016-23927 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.11.12; A3.11.24 
(591) Đỏ, vàng, nâu, đen, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, nâu nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 
cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
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(210) 4-2016-23928 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.11.12; A3.11.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2016-23929 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hồng Minh   (VN) 
Số 18 Nguyễn Đức Cảnh, phường An 
Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-23932 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 5.7.24; A25.1.10 
(591) Đen, cam, vàng, nâu, tím, xanh lá, hồng, 

đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư và kinh doanh An Phát  
(VN) 
Số 55 ngõ 144 An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 

tế; dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; dược phẩm.  
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(210) 4-2016-23933 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.24; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, cam, vàng, nâu, tím, xanh lá, 

hồng, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư và kinh doanh An Phát  
(VN) 
Số 55 ngõ 144 An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 

tế; dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; dược phẩm.   
 

 
(210) 4-2016-23934 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.7.25; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư và kinh doanh An Phát  
(VN) 
Số 55 ngõ 144 An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 

tế; dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; dược phẩm.   
 

 
(210) 4-2016-23939 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-23940 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 

phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-23942 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xám, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam  
(VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-23943 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xám trắng, đỏ, cam, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam  
(VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.   
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(210) 4-2016-23944 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; 8.1.1; 26.1.4; A8.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá chuối, xanh nước 

biển, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Quang Hiền  (VN) 
124 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa; chả quế; chả chiên; giò thủ; giò bì; nem chua; giăm bông; ruốc (chà 

bông). 
 

 
(210) 4-2016-23945 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thực phẩm Dinh dưỡng VI TA  
(VN) 
37/36 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-23946 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Tạ Thị Phương Thúy  (VN) 
Số 8, ngách 49/6, đường Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người.  

 

 
(210) 4-2016-23947 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh   (VN) 
P208- E2, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-23948 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hiếu   (VN) 
45/4B ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-23949 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A16.3.5 
(591) Xám nhạt, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC Dịch vụ 
Di Động   (VN) 
Số 65 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp thông tin về âm nhạc, chương trình viđêô hay phim viđêô, chương 

trình rađiô, truyền hình, tin tức được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính 
trên mạng internet.  

 

 
(210) 4-2016-23950 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A18.7.25; 26.1.1; 25.5.5 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy   (VN) 
27 LêTấn Quốc, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-23951 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xám trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu   (VN) 
320/11 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp), vali.  
 

Nhóm 25: Giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt).  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-23952 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-23953 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 19.13.22 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 
(731) HELLO HEALTH GROUP PTE. LTD.  

(SG) 
A' Posh Biz Hub # 05-34, 1 Yishun 
Industrial Street 1, Singapore 768160, 
Republic of Singapore  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe; dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe 
thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 
tình trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh, lành mạnh); dịch vụ cung cấp thông tin về y 
tế. 

 

 
(210) 4-2016-23954 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 19.13.22 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 
(731) HELLO HEALTH GROUP PTE. LTD.  

(SG) 
A' Posh Biz Hub # 05-34, 1 Yishun 
Industrial Street 1, Singapore 768160, 
Republic of Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe; dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe 
thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 
tình trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh, lành mạnh); dịch vụ cung cấp thông tin về y 
tế. 

 

 
(210) 4-2016-23955 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Đặng An Thanh  (VN) 
C5 Thống Nhất , xã Tân Thới Nhì, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-23956 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Toàn  (VN) 
61/3B, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo choàng; cà vạt; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gồm, quần áo, áo choàng, cà vạt, giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-23957 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.11.8; A1.1.5 
(591) Đen, xám đen, bạc ánh kim, vàng 
(731) Công ty cổ phần cơ khí 19 - 8  

(VN) 
Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lò xo và nhíp giảm xóc dành cho xe cộ.  
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(210) 4-2016-23958 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Đặng An Thanh  (VN) 
C5 Thống Nhất , xã Tân Thới Nhì, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 

hội thảo; xuất bản sách; hấn luyện đào tạo; tổ chức các cuộc thi về giáo dục; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2016-23959 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Nguyễn Phú Quý  (VN) 
ấp An Lợi, xã An Khánh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa: khám và chữa răng.  
 

 
(210) 4-2016-23960 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thủy   (VN) 
16 Đông Thạnh 3, Tổ 4B, Phường Hòa 

Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng trong chai, thùng.  
 

 
(210) 4-2016-23961 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 1.15.15; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thủy   (VN) 
Số 16 Đông Thạnh 3, tổ 4B, phường Hòa 

Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng trong chai, thùng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1251 

(210) 4-2016-23963 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh, xanh tím than, xanh lục, vàng, đỏ, 

nâu, đen, trắng, tím  
(731) Công ty cổ phần Thời trang 

và Du lịch Hải Âu  (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-23964 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 

nước thơm làm trắng da; chế phẩm làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa mặt; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; 
xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2016-23968 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xám 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Công nghệ mới Toàn 
Phát  (VN) 
H5 đường C4 (khu 10 ha), khu phố 4, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước cảm ứng; van xả bồn cầu, thiết bị cảm ứng xả nước bồn tiểu; máy sấy 

tay (dùng trong nhà vệ sinh), thiết bị cảm ứng cung cấp xà phòng tự động (thiết bị vệ 
sinh); thiết bị cảm ứng phân phối giấy tự động (thiết bị vệ sinh). 
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(210) 4-2016-23969 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam  

(VN) 
Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 06: Lá thiếc; giấy thiếc; bao bì bằng thiếc; hộp thiếc dùng để đựng thực phẩm.  
 

Nhóm 16: Bao bì nhựa, dùng để bao gói sản phẩm; bao bì giấy; vỏ bọc chai bằng bìa cứng 
hoặc giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy. 

 
Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa, bao gồm, chai nhựa, lọ 
nhựa; thùng nhựa; hộp nhựa đựng thực phẩm; bát nhựa; đĩa nhựa; cốc bằng giấy hoặc 
bằng nhựa; thìa (muỗng) nhựa; ống hút. 

 
Nhóm 22: Túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói; túi (bao tải) để vận chuyển và lưu 
giữ nguyên vật liệu để rời. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa đặc; sữa bột; sữa đậu nành; sữa chua; kem (sản phẩm sữa); sản phẩm 
chế biến từ sữa; pho mai; hoa quả đóng hộp; bơ; bơ thực vật; bột dinh dưỡng có chứa sữa 
(sữa là chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; kem lạnh; bánh ngọt; cà phê; trà (chè); ca cao; 
kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; bia; nước uống đóng chai; nước tinh khiết; 
nước ép hoa quả.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống hoa quả có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đường, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, động vật sống 
(bò), các yếu tố liên quan quan đến con giống như tinh bò, lá thiếc, giấy thiếc, bao bì 
bằng thiếc, hộp thiếc dùng để đựng thực phẩm, bao bì nhựa, dùng để bao gói sản phẩm, 
bao bì giấy, vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy, bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy, đồ 
nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa, bao gồm, chai nhựa, lọ nhựa, thùng 
nhựa, hộp nhựa đựng thực phẩm, bát nhựa, đĩa nhựa, cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa, thìa 
(muỗng) nhựa, ống hút, túi (bao bì, túi nhỏ bằng vải dệt để bao gói, túi (bao tải) để vận 
chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu để rời, đồ uống hoa quả có cồn, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, bột dinh dưỡng, nước ép trái cây, trà (chè), ca 
cao, cà phê, nước uống đóng chai, bao bì, sản phẩm nhựa, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa và 
các sản phẩm từ sữa; đại lý ký gửi hàng hoá. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản (nhà ở, văn phòng, cửa hàng); kinh doanh (mua bán) 
nhà; môi giới bất động sản. 
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Nhóm 39: Cho thuê kho, bãi (kho hàng hoá); vận tải hàng hoá; bốc xếp hàng hoá.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây nông nghiệp; dịch vụ trồng cây công nghiệp; dịch vụ chăn 
nuôi bò; phòng khám đa khoa.  

 

 
(210) 4-2016-23970 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Trương Minh Anh   (VN) 
Số 23 ngõ 71 phố Đỗ Quang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ đặt chỗ ở 

tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-23976 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MR APPLE NEW ZEALAND 

LIMITED  (NZ) 
2 Station Road, Whakatu, Hawkes Bay 
4172, New Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây và rau củ tươi; hạt giống; cây trồng và hoa tự nhiên; thực phẩm cho 

động vật.  
 

 
(210) 4-2016-23977 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Lê Văn Hà  (VN) 
111/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2016-23978 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Hà    (VN) 
111/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng khử trùng/tẩy uế; chiết xuất của hoa 
[nước hoa]; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu. 

 

(210) 4-2016-23979 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Hà    (VN) 
111/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 

dùng cho mục đích y tế); nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2016-23980 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm: xuất bản phẩm dạng in; báo chí; tranh ảnh; văn phòng phẩm; 

dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; vật liệu để nặn.  
 

 
(210) 4-2016-23981 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi xách tay; bộ da lông thú; ô; ba toong; 

vòng cổ dùng cho động vật; ví bỏ túi; túi du lịch; túi mua hàng; ruột động vật dùng để làm 
xúc xích.  
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(210) 4-2016-23982 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý nhân sự; giới thiệu sản phẩm; phân 
phát hàng mẫu; tư vấn điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; kế toán.  

 

 
(210) 4-2016-23983 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; xây dựng; bọc đệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
dịch vụ nghề mộc; làm sạch quần áo; lắp đặt thiết bị vệ sinh; sửa chữa đường dây điện.  

 

(210) 4-2016-23984 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; thông tin liên 
lạc bằng truyền thanh; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng 
cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội 
nghị truyền hình.  
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(210) 4-2016-23985 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng 

đường không; dịch vụ lái xe; sắp xếp các chuyến du lịch; cung cấp nước; cất giữ hàng 
hoá; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; tất cả thuộc nhóm 39.  

 

 
(210) 4-2016-23986 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển đại hội; cho thuê sách; 

xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; cung cấp video trực tuyến, không 
tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp tiện nghi 
giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ vườn bách thú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2016-23987 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 

học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
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cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; vẽ kỹ thuật; trắc địa địa chất; 
nghiên cứu địa chất; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; tư vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2016-23988 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn 

trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà 
dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày. 

 

 
(210) 4-2016-23989 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; báo chí; tranh ảnh; văn phòng phẩm; 

dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; vật liệu để nặn.  
 

 
(210) 4-2016-23990 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi xách tay; bộ da lông thú; ô; ba toong; 

vòng cổ dùng cho động vật; ví bỏ túi; túi du lịch; túi mua hàng; ruột động vật dùng để làm 
xúc xích.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-23991 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý nhân sự; giới thiệu sản phẩm; phân 

phát hàng mẫu; tư vấn điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác]; kế toán.  
 

 
(210) 4-2016-23992 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; xây dựng; bọc đệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 

dịch vụ nghề mộc; làm sạch quần áo; lắp đặt thiết bị vệ sinh; sửa chữa đường dây điện. 
 

 
(210) 4-2016-23993 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; thông tin liên 

lạc bằng truyền thanh; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc 

bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng 

cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội 

nghị truyền hình. 
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(210) 4-2016-23994 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng 

đường không; dịch vụ lái xe; sắp xếp các chuyến du lịch; cung cấp nước; cất giữ hàng 

hoá; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; tất cả thuộc nhóm 39.  
 

 
(210) 4-2016-23995 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển đại hội; cho thuê sách; 

xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; cung cấp viđêô trực tuyến, không 
tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp tiện nghi 

giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ vườn bách thú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-23996 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 

học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; vẽ kỹ thuật; trắc địa địa chất; 

nghiên cứu địa chất; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; tư vấn kiến trúc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-23997 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn 

trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 

thời]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà 

dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày. 
 

 
(210) 4-2016-23998 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; báo chí; tranh ảnh; văn phòng phẩm; 

dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; vật liệu để nặn.  
 

 
(210) 4-2016-23999 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi xách tay; bộ da lông thú; ô; ba toong; 

vòng cổ dùng cho động vật; ví bỏ túi; túi du lịch; túi mua hàng; ruột động vật dùng để làm 

xúc xích. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24000 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý nhân sự; giới thiệu sản phẩm; phân 
phát hàng mẫu; tư vấn điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; kế toán.  

 

 
(210) 4-2016-24001 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; xây dựng; bọc đệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 

dịch vụ nghề mộc; làm sạch quần áo; lắp đặt thiết bị vệ sinh; sửa chữa đường dây điện.  
 

 
(210) 4-2016-24002 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; thông tin, liên 

lạc bằng truyền thanh; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng 
cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội 
nghị truyền hình.  
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(210) 4-2016-24003 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng 

đường không; dịch vụ lái xe; sắp xếp các chuyến du lịch; cung cấp nước; cất giữ hàng 
hoá; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]. 

 

 
(210) 4-2016-24004 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển đại hội; cho thuê sách; 

xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; cung cấp video trực tuyến, không 
tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp tiện nghi 
giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ vườn bách thú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2016-24005 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; vẽ kỹ thuật; trắc địa địa chất; 
nghiên cứu địa chất; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; tư vấn kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2016-24006 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn 

trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà 
dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày.  

 

 
(210) 4-2016-24007 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; báo chí; tranh ảnh; văn phòng phẩm; 

dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; vật liệu để nặn.  
 
 

(210) 4-2016-24008 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi xách tay; bộ da lông thú; ô; ba toong; 

vòng cổ dùng cho động vật; ví bỏ túi; túi du lịch; túi mua hàng; ruột động vật dùng để làm 
xúc xích. 
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(210) 4-2016-24009 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý nhân sự; giới thiệu sản phẩm; phân 

phát hàng mẫu; tư vấn điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác]; kế toán.    
 

 
(210) 4-2016-24010 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; xây dựng; bọc đệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 

dịch vụ nghề mộc; làm sạch quần áo; lắp đặt thiết bị vệ sinh; sửa chữa đường dây điện.    
 

 
(210) 4-2016-24011 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; thông tin, liên 

lạc bằng truyền thanh; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc 

bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng 

cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội 

nghị truyền hình.   
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(210) 4-2016-24012 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng 

đường không; dịch vụ lái xe; sắp xếp các chuyến du lịch; cung cấp nước; cất giữ hàng 

hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa].   
 

 
(210) 4-2016-24013 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển đại hội; cho thuê sách; 

xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; cung cấp viđêô trực tuyến, không 
tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp tiện nghi 

giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ vườn bách thú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục].    

 

 
(210) 4-2016-24014 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 

học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; vẽ kỹ thuật; trắc địa địa chất; 

nghiên cứu địa chất; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; tư vấn kiến trúc.   
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(210) 4-2016-24015 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn 

trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 

thời]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà 

dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày.  
 

 
(210) 4-2016-24016 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Phan Anh Tuấn  (VN) 
90 Cách Mạng Tháng 8, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gốm, sành sứ, thủy tinh, đồ inox.  

 

 
(210) 4-2016-24017 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.2.7; 26.3.1; A5.3.15; A5.1.5 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, xanh lá mạ, 

đen, trắng 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
hạt giống An Điền  (VN) 
78-80 đường số 55, khu phố 9, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt giống cây trồng, rau quả tươi, hạt ngũ cốc, hành, tỏi, khổ qua, 

dưa hấu, dưa leo, cà chua, bắp ngô, ớt, bí đỏ, bầu, cải ngọt, cải bắp, xà lách, hành lá, hẹ, 

đậu đũa; xuất nhập khẩu hàng hóa. 
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(210) 4-2016-24018 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH ứng dụng công 

nghệ Châu Âu  (VN) 
Số 174, ấp Hòa Quới A, xã Hòa An, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540)  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-24019 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.11.3; 1.15.23; 1.15.15; A5.5.20; 

26.13.1 
(591) Tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo kỹ thuật pha chế 
thức uống chuyên nghiệp 
Nấm   (VN) 
K 86/19B đường Đống Đa, phường 
Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-24020 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và kinh doanh GB OIL  
(VN) 
78-80 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho mục đích công nghiệp; dầu hộp số; dầu để cắt; mỡ bò (chất 

bôi trơn); mỡ bôi trơn; dầu công nghiệp; dầu động vật dùng cho mục đích công nghiệp; 
dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24022 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.30; A2.1.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen, xám, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LUCKY 
NUMBER   (VN) 
37 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; đại lý xổ số (dịch vụ xổ số kiến thiết).  
 

 
(210) 4-2016-24023 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Ngô Hoàng Triều  (VN) 
63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô.  

 

Nhóm 25: Giày dép, quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: túi xách, va li, ba lô, giày dép, quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-24024 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Đỏ, đen 

(731) ICHARMING  (KR) 

#A-3001,17 Gorsan-ro 148beon-gil, 

Gunpo-si, Gyeonggi-do, KOREA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Môi giới bán mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1269 

(210) 4-2016-24026 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.22; 3.4.7; 2.1.21; A5.1.5; 6.19.1; 

1.15.11 
(591) Xám, đỏ 
(731) Lư Anh Tài  (VN) 

134 Đồng Khởi, khóm 1, phường 4, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm thuốc đông dược, thực phẩm chức 
năng.  

 

 
(210) 4-2016-24028 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu & đầu tư Hồng Phúc  
(VN) 
279 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn led; thiết bị điều hòa không khí; tủ 

lạnh; nồi hấp (nồi áp suất) dùng điện; nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2016-24029 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.16; 3.9.1; A3.9.12 
(591) Cam, xanh dương, đen, trắng, vàng, đỏ, 

xanh lá 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm hóa học 
dùng trong thú y thủy sản.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24030 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.16 
(591) Xanh, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05:  Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm hóa học 
dùng trong thú y thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-24031 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.24; A3.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH Mega Việt Phát  

(VN) 
Phòng 405, trung tâm thương mại Thiên 
Sơn, 800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; thịt gia cầm đã qua chế biến như thịt 

gà; thịt bò đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; thịt heo đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt bò, thịt heo, thịt gà, nước xốt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 

 

(210) 4-2016-24032 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hộ kinh doanh Trum Bo   (VN) 

08 đường Hàn Thuyên, khu phố 3, 
phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; túi du lịch; túi thể thao; ví (bóp); va li.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nơ đeo cổ (trang phục); cà vạt (trang phục); tất (vớ); mũ 

(nón).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: túi xách, ba lô, túi du lịch, 

túi thể thao, ví (bóp), va li, quần áo, giày dép, nơ đeo cổ (trang phục), cà vạt (trang phục), 

tất (vớ), mũ (nón). 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-24033 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH PNP Chemitech  
(VN) 
Lô G0-1, đường số 3, khu công nghiệp 

Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-24034 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH PNP Chemitech  
(VN) 
Lô G0-1, đường số 3, khu công nghiệp 

Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1272 

(210) 4-2016-24035 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-24036 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-24037 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA   (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-24038 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Công Nguyên  (VN) 
3 Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại đàn piano; bán buôn các loại nhạc cụ.  
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(210) 4-2016-24039 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.1; A2.1.16; 1.15.15; 25.1.25; 26.1.2 

(591) Đen, da cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty cổ phần Thành 
Trung  (VN) 
Thửa đất số 490, đại lộ Lê Lợi, phường 

Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-24040 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 7.3.11; A1.1.10; 26.3.4; A1.1.5; 6.1.2; 

A26.11.9 

(591) Đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, xanh lá cây, tím, 

trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Hiệu  (VN) 
Xóm 12, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ tivi bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2016-24041 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 18.1.21; 5.7.1; A11.3.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Bùi Chính Hưng   (VN) 
Số 34 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê đã rang; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê pha sẵn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn nhanh; quán rượu 

(bar).  
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(210) 4-2016-24043 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-24044 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Trần Anh Dũng   (VN) 

19C1 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quầy 

rượu (quầy bar); dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2016-24047 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A11.1.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(731) Đỗ Quang Anh   (VN) 
Số 13/2/169 Trần Nguyên Hãn, phường 

Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Giò; chả.  

 
Nhóm 30: Bánh giò; bánh dày.  
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(210) 4-2016-24049 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.8; A26.4.24 
(731) Nguyễn Minh Nhật   (VN) 

20A đường Quang Trung, phường An 
Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-24052 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.2; A26.11.8; A12.1.17 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mộc Phúc Thái  
(VN) 
56 đường 11, phường Tăng Nhơn Phú B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất, ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-24053 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.2; A2.5.23; A2.1.23; 2.5.8 
(591) Xanh, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mộc Phúc Thái  
(VN) 
56 đường 11, phường Tăng Nhơn Phú B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất, ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-24055 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GREEDEAT CO., LTD.   (KR) 

1301ho, 40, Cheonggyecheon-ro, Jung-
gu, Seoul, 04521, Republic of KOREA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
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(210) 4-2016-24056 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

870-13, Gwacheon - daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy trộn dùng điện cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa; máy 

may cho mục đích gia dụng; máy xén tỉa cỏ; máy/búa đóng dùng điện; máy phát điện 

dùng cho mục đích gia dụng; máy xay nghiền và chiết ép cà phê dùng điện; máy mài nạo 

dùng điện cho mục đích gia dụng; máy đánh kem, trứng dùng điện cho mục đích gia 

dụng; máy ép dùng điện cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2016-24057 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

870-13, Gwacheon - daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại hoặc công trình xây; hộp bằng gỗ; hộp bằng chất 

dẻo; đồ đạc trong nhà; khung tranh; giá treo ô; giỏ đựng không bằng kim loại; cũi cho vật 

nuôi trong nhà; chuông gió treo trang trí; gối; quạt dẹt cầm tay.  
 

 
(210) 4-2016-24058 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

870-13, Gwacheon - daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ lau chùi không dùng điện và dụng cụ lau rửa không dùng điện; 

ấm/bình không dùng điện; bộ bát đĩa; khay đựng gia dụng; dụng cụ nhà bếp; xô/thùng; 

chậu hoa; lồng chim; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bát đĩa bằng gốm, sành; giá đỡ nến; bàn 

chải giầy; bàn chải đánh răng dùng điện; nồi và chảo có thể mang đi được dùng cho cắm 

trại; vật dụng đựng hộp chia giấy; vật dụng chia khăn giấy lau mặt.  
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(210) 4-2016-24059 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Khánh Linh  (VN) 
Số nhà 27 ngõ 81, đường Láng, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, mua bán các 

thiết bị điện dân dụng và công nghiệp gồm, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện], dây điện, công tắc điện, bộ chuyển mạch điện, bình ắc quy, ampe kế, 
pin điện, ắc quy điện, tụ điện, bộ ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, cáp đồng trục, cuộn 
dây điện từ, lõi của cuộn điện, cuộn dây điện, dây dẫn điện, đầu nối cho dây điện, đường 
nối điện, bộ nối [điện], bảng điều khiển [điện], dây đồng được cách điện, vỏ bọc cho ổ 
cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm, bộ chỉnh lưu dòng điện, bảng phân phối 
[điện], thiết bị điều khiển phân phối [điện], thiết bị chỉ báo mất điện, cầu chì, dây cầu chì, 
cuộn cảm [điện], rơle điện, thiết bị điều chỉnh điện, quạt điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-24060 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SHENZHEN JIULINGPAI 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
Room 1203, 12/F, Yonghui Business 
Building, Baoyuan Road, Nanchang 
Community, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; vỏ hộp loa; thiết bị sạc pin, pin điện; ắc quy điện; thiết bị lưu trữ dữ 

liệu; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; điện thoại di động; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi 
tính]; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện].  

 

 
(210) 4-2016-24061 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Vàng, xanh dương đậm, đen, đỏ 
(731) Trần Thị Mai Quỳnh Giao  (VN) 

Số 163 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-24063 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm vận hành máy tính; phần mềm trình duyệt máy 

tính; phần mềm máy tính cho phép truy cập internet; phần cứng máy tinh; máy tính; máy 
tính để bàn; máy tính xách tay; máy tính bảng; điện thoại di động; thiết bị điện tử cá nhân 
cầm tay, cụ thể là, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số, điện thoại thông minh, máy nghe 
nhạc cầm tay. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính được cung cấp qua internet, máy tính và 
mạng lưới liên lạc điện tử khác; cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính dùng cho các thiết bị 
điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy tính; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp máy 
chủ cho các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên 
quan đến máy tính; xử lý sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính; cung cấp 
trang web đăng tải thông tin về phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-24064 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) GOOGLE INC.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm vận hành máy tính; phần mềm trình duyệt máy 

tính; phần mềm máy tính cho phép truy cập internet; phần cứng máy tính; máy tính; máy 
tính để bàn; máy tính xách tay; máy tính bảng; điện thoại di động; thiết bị điện tử cá nhân 
cầm tay, cụ thể là, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số, điện thoại thông minh, máy nghe 
nhạc cầm tay. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính được cung cấp qua internet, máy tính và 
mạng lưới liên lạc điện tử khác; cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính dùng cho các thiết bị 
điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy tính; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp máy 
chủ cho các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên 
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quan đến máy tính; xử lý sự cố liên quan đến máy tính (phần mềm máy tính); cung cấp 
trang web đăng tải thông tin về phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-24066 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Phúc Thịnh Nguyên  (VN)
Lô 42, nhà 3, chợ Đông Hà, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tác vàng bạc, đá quý.  

 

 
(210) 4-2016-24067 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.16 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Tự Nhiên  (VN) 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; bộ mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; dầu gội.  
 

 
(210) 4-2016-24068 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 

D/B/A NUTRABOLT   (US) 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở sữa không bao gồm kem lạnh, sữa lạnh và sữa 

chua đông lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh dạng 
thanh/thỏi trên cơ sở trái cây sấy khô và quả hạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả 
hạch; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh/thỏi giàu dinh dưỡng chứa nhiều protein; thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh/thỏi giàu dinh dưỡng trên cơ sở trái cây có chứa protein. 
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(210) 4-2016-24069 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 

D/B/A NUTRABOLT  (US) 

3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 

77807, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng thanh/thỏi trên cơ, sở ngũ cốc và thực phẩm dạng thanh/thỏi 

ăn liền trên cơ sở ngũ cốc, tất cả đều chứa protein; thực phẩm ăn liền dạng thanh/thỏi trên 

cơ sở sô cô la; thực phẩm ăn liền dạng thanh/thỏi trên cơ sở Granola (một loại ngũ cốc); 

thanh/thỏi ngũ cốc giàu protein; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh/thỏi trên cơ sở sô cô la 

và ngũ cốc giàu protein, ít hyđrat-cacbon. 
 

 
(210) 4-2016-24070 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.4.24 

(731) SITTICHAN VUTTIPORNKUL   (TH) 

1125-1127 Soi Chula 9, Rama IV Road, 

Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; bột canh (gia vị) để làm nước dùng (mì/phở/bún/miến); bột gia vị; nước 

xốt marinat dạng bột; bột nhão ớt bán thành phẩm.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ bán thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-24071 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.5; A1.1.10; A1.1.5; A24.17.12 

(591) Vàng, trắng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền hình 
cáp SAIGONTOURIST   (VN) 
31-33 Đinh Công Tráng, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình, cụ thể là chương trình ca nhạc.  
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(210) 4-2016-24072 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 2.5.1; 2.5.3 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH Lữ Hành Tagger  
(VN) 
225/5 Đống Đa, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-24073 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.19; 26.1.1; 1.7.6; A26.11.12; 

A5.5.20 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đen, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Triệu Thị Nhung   (VN) 
P.908B CT5 DDN2, khu đô thị mới Mỹ 

Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-24075 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Lightstar  
(VN) 
Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, thanh 

chuyển động, khóa và chốt dùng cho cửa sổ, cửa đi, cửa nhựa, cửa nhôm, cửa gỗ và cửa 

kính trong xây dựng nội ngoại thất. 
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(210) 4-2016-24076 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH Sơn Hùng  (VN) 

120 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp từ, bếp điện.  

 

 
(210) 4-2016-24077 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Good Family Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập luyện thể 
hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, quả tạ tập thể 
dục, bàn cờ trò chơi, thiết bị phục hồi cơ thể, bàn chơi bóng đá trong nhà; thiết bị và dụng 
cụ sân bóng đa năng, ván trượt. 

 

 
(210) 4-2016-24078 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, đen
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Good Family Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp.   
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Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập luyện thể 
hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, quả tạ tập thể 
dục, bàn cờ trò chơi, thiết bị phục hồi cơ thể, bàn chơi bóng đá trong nhà; thiết bị và dụng 
cụ sân bóng đa năng, ván trượt. 

 

 
(210) 4-2016-24079 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Vàng cam, đen, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Good Family Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp.   
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập luyện thể 
hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, quả tạ tập thể 
dục, bàn cờ trò chơi, thiết bị phục hồi cơ thể, bàn chơi bóng đá trong nhà; thiết bị và dụng 
cụ sân bóng đa năng, ván trượt. 

 

 
(210) 4-2016-24080 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Good Family Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp.   
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập luyện thể 
hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, quả tạ tập thể 
dục, bàn cờ trò chơi, thiết bị phục hồi cơ thể, bàn chơi bóng đá trong nhà; thiết bị và dụng 
cụ sân bóng đa năng, ván trượt. 
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(210) 4-2016-24081 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Tím, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Good Family Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp.   
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập luyện thể 
hình, xe đạp đặt cố định để tập luyện, bàn bi a, gậy đánh bi a, gậy đánh gôn, quả tạ tập thể 
dục, bàn cờ trò chơi, thiết bị phục hồi cơ thể, bàn chơi bóng đá trong nhà; thiết bị và dụng 
cụ sân bóng đa năng, ván trượt. 

 

 
(210) 4-2016-24082 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Đen, ghi 
(731) GREEN INNOVATIVE 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (TH) 
333/82 Moo. 3, Bang Kruai-Sai Noi 
Road, Bang rak Pattana, Bang Bua 
Thong, Nonthaburi, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung cho chăn nuôi; thực phẩm cho động vật. 

 

 
(210) 4-2016-24083 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng  (VN) 
Số 28, ngõ 211 tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-24084 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) BRIDGE HEALTHCARE PTY. LTD  

(AU) 
Suite 1-06, 10Edgeworth David Avenue, 
Hornsby, N.S.W 2077, Australia. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-24085 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Trần Anh Tín  (VN) 
75 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi gỗ. 
 

 
(210) 4-2016-24086 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25; 26.2.7; 18.2.1 
(731) Trần Gia Hỷ  (VN) 

615 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-24087 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, xám, trắng, hồng, 

xanh lá cây, cam, xanh dương, nâu 
(731) Công ty TNHH Phan Trần  (VN) 

23 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn. 
 

 
(210) 4-2016-24088 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.2; 2.1.8; 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hahuco Vina  
(VN) 
Số 61, đường Phong Định Cảng, K7, 

phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2016-24089 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam  (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2016-24090 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2016-24091 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.15.15; 26.4.2; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2016-24092 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỳ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-24093 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2016-24094 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỳ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-24095 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jymec 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-24096 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Trắng, cam, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư thương mại Việt Hàn  
(VN) 
Cụm 4, thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách; vận chuyển hành 

khách; vận tải bằng tắc xi. 
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(210) 4-2016-24099 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; 5.7.1; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, nâu đậm, trắng 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống 

trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật 
ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-24100 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) KOUW PINNQ ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
No.766, Sec.4, Zhongqing Rd., Daya 
Dist, Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; màng chắn của 

máy bơm; van áp lực [bộ phận của máy móc]; van [bộ phận của máy]; thùng giảm áp [bộ 
phận của máy]; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy]; động cơ điện, không dùng cho xe cộ 
mặt đất.  

 

 
(210) 4-2016-24101 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Đỗ Minh Điền  (VN) 
14 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2016-24102 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán ốc bãi xe 
Tư  Hằng  (VN) 
116 đường số 29, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; dịch vụ quán ăn, quán nhậu; dịch vụ cung cấp 
thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-24104 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
LOGISTICS THL Việt Nam  (VN) 
Số 10A15 Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận tải; vận tải hành khách; hậu cần vận tải (dịch vụ 
logistics); kho hàng hóa; vận chuyển đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2016-24105 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.1.5; A7.1.12; A26.11.12; 26.1.2; 

1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng nghề 
Nguyễn Trãi  (VN) 
36A, Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2016-24106 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Nhân lực (LADECO)  
(VN) 
266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

 
(210) 4-2016-24110 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc ánh  (VN) 
Số 26, ngõ 15 An Dương Vương, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Cụ thể là: chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

trứng; sữa; và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

Nhóm 30: Cụ thể là: gạo; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đường, mật ong, mật đường; gia vị; 
kem lạnh; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người. 

 

 
(210) 4-2016-24112 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thuỳ Giang  (VN) 
153 ấp Tân Phong, xã Tân Huề, huyện 
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, bao cao su, gel bôi trơn, quần áo, trang sức.  

 

 
(210) 4-2016-24113 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng 
(731) AGUETTANT SANTE  (FR) 

1, rue Alexander Fleming, 69007 Lyon - 
France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng 
bó; chất để hàn răng; sáp răng; chất tẩy uế cho mục đích vệ sinh; chế phẩm sâu bọ gây 
hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng 
cụ thú y; thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay giả; mắt giả; răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật 
liệu để khâu vết thương.  

 

 
(210) 4-2016-24114 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Trần Thị Thanh Huyền  (VN) 
Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2016-24117 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INTERNATIONAL 
INVESTMENT VISA  (VN) 
Lầu 9, Alpha Tower, 151 - 153 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa; du lịch quốc tế, tổ chức các chuyến du lịch; đại lý vé máy bay, 

tàu hỏa; dịch vụ visa (thị thực).   
 

 
(210) 4-2016-24118 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vân HELEN  (VN) 
Số 2, đường số 7, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; nước thơm. 
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(210) 4-2016-24119 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cổ phần thực 
phẩm tươi DNU  (VN) 
656/65/6 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-24120 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quốc tế TAZA  (VN) 
194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý môi giới đấu giá hàng hóa; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 

thương mại; hoạt động tư vấn quản lý thương mại. 
 

(210) 4-2016-24121 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.1.4; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh rêu, nâu, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lữ hành Quốc 
tế Golden Life  (VN) 
43A đường Lê Thánh Tôn, phường Lê 
Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, măng le khô, mật ong rừng, nhân điều thượng hạng, bò khô 

gia truyền, trà dung, trà dược, bánh hồng, mè xửng, bánh tráng nước dừa, nem chợ huyện, 
tré, rượu, bánh ít lá gai, tiêu hột, bánh tráng mè, dầu dừa, bánh dừa giòn, nước mắm cốt 
nhĩ, tôm nõn khô, mực khô, cá khô, bún song thằn, bánh pía, tinh bột nghệ.  
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(210) 4-2016-24123 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng đậm, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, 

đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xuân 
Trà  (VN) 
Tầng 2, số 91 Nguyễn Xiển, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-24124 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Nâu, vàng đậm, đỏ đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xuân 
Trà  (VN) 
Tầng 2, số 91 Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho cá nhân, chế phẩm vệ 

sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, ca cao. 

 
 

(210) 4-2016-24125 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và xuất nhập khẩu 
Trọng Nam Việt Nam  (VN) 
Số nhà 47 ngách 44/58, đường Đức 

Giang, tổ 20, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
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(210) 4-2016-24126 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A11.3.3 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADMATIC  (VN) 
Số 66B, khu Cầu Đơ 4, khối 9, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-24127 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Trần Thị Phương Thảo  (VN) 
Khối 11, phường Nghi Hương, thị xã Cửa 
Lò, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo.  
 
 

(210) 4-2016-24129 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) LORIS AZZARO B.V.  (NL) 

Kanaalpad 61, 7321 AN Apeldoorn, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có hàm lượng tinh dầu cao; nước thơm để xức sau khi tắm; 
nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm mỹ phẩm để tắm bồn hoặc vòi hoa sen, cụ thể là sữa tắm 
không dùng trong y tế, chế phẩm tắm tạo bọt, dầu tắm và muối tắm; xà phòng thơm; kem 
mỹ phẩm và nước thơm mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; mỹ phẩm; sữa dưỡng 
thể có hương thơm và nước thơm dùng trong mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xức tóc; chế 
phẩm xịt dưỡng thể có mùi thơm; xà phòng cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu, dầu 
thơm dùng sau khi cạo râu. 

 

 
(210) 4-2016-24130 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.15; 2.3.30; 2.3.21 
(591) Trắng, đen, hồng, hồng đậm, xanh da 

trời, xanh da trời nhạt, đỏ, tím, tím nhạt, 
nâu, nâu đậm, vàng, vàng nhạt, ghi, vàng 
nâu 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp, túi ví, hàng 
hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn lao động; tư 
vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo thương mại, và thương hiệu; các dịch vụ thương mại 
điện tử trực tuyến như: mua bán hàng gốm, sứ, thủy tinh (như vải bằng sợi thủy tinh dùng 
trong ngành dệt và các sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện 
gia dụng (cụ thể là: ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, 
cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh 
xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy 
xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm 
quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp- to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh 
kiện điện tử viễn thông (cụ thể là: tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, 
sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé, thức ăn đóng hộp. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; các hoạt động thể thao và văn hóa trò chơi truyền hình, trò 
chơi online, chụp hình, quay phim hoạt động thể thao văn hóa.  

 

 
(210) 4-2016-24131 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông, lâm nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng; hóa 
chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm.  

 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); vecni (trừ vecni cách điện, 
cách nhiệt); chế phẩm chống ăn mòn; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm/màu nhuộm; chất 
cắn màu (trừ chất cắn màu dùng cho kim loại). 
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Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi 
dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 
Nhóm 04: Dầu/mỡ công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn/dầu nhờn; chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược/dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; cao 
dán; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất trừ 
động vật có hại, chất trừ dịch, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; công cụ cầm tay, loại vận hành thao tác 
thủ công; dao cạo/dao gọt/dao bào/bào; dao kéo; thìa; dĩa/cái nĩa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giám sát, kiểm soát, dùng điện; thiết bị định 
lượng, dùng điện; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn 
thông)/chiếu hình; thiết bị ngoại vi của máy vi tính/phần mềm máy tính đã được ghi; thiết 
bị đo xăng dầu; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị điều khiển từ 
xa; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị dập lửa; thiết bị xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nâng cho người 
tàn tật; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị chỉnh hình/dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi 
nước/hệ thống sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị sấy 
khô/hệ thống và thiết bị sấy; hệ thống cung cấp nước. 

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; thanh truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 13: Chất nổ/dây dẫn cháy dùng cho chất nổ; pháo hoa; tín hiệu báo sương mù.  
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; piano cơ khí và phụ tùng của chúng; nhạc cụ; hộp nhạc; 
nhạc cụ điện và điện tử. 

 

Nhóm 16: Giấy các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; ấn phẩm; 
tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; gồm dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; amiăng; ống mềm không bằng kim loại; chất cách điện, cách 
nhiệt/vật liệu cách ly.  

 

Nhóm 18: Vật liệu giả da; các sản phẩm bằng da hoặc giả da như cặp để tài liệu, cặp sách, 
túi, balô, vali, ví, hòm; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; ô che nắng; ba 
toong/gËy chèng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại; cấu kiện không bằng kim loại vận chuyển được; bể bơi, sân trượt băng; gỗ bán thành 
phẩm; thủy tinh xây dựng; hộp thư (công trình xây). 
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Nhóm 20: Đồ đạc/đồ đạc trong nhà; đồ đạc bằng kim loại; gương soi; khung ảnh; túi ngủ 
dùng cho cắm trại; hộp thư không làm bằng kim loại hoặc bằng vật liệu xây. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; lược; bọt biển cho mục đích gia dụng; thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng). 

 
Nhóm 22: Dây đeo (giữ) đồ đạc; dây, không bằng kim loại để buộc hoặc đóng gói; lưới 
đánh cá; vải bạt/vải nhựa/vải dầu; lều (mang đi được)/lều trại (mang đi được); sợi dệt dạng 
thô. 

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt; chỉ [đồ may vá]; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành 
dệt/sợi và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt/chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt (không xếp vào các nhóm khác); khăn trải bàn [không bằng 
giấy]; chăn; lụa [vải]; tấm phủ giường [khăn trải giường]. 
 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 

 
Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; đồ để thêu trang trí; ruy băng [đồ may vá]; cúc [quần 
áo], khuy [quần áo]; kim khâu; hoa giả/hoa nhân tạo; khóa kéo. 

 
Nhóm 27: Thảm/chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; đồ 
trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; dụng cụ câu cá. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết 
ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông/thạch trái 
cây/thạch hoa quả; mứt tươi; trứng; sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, chè, ca cao, gạo, 
bột sắn, bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường (ăn); mật ong; muối 
nấu ăn; gia vị; nước xốt sa- lát, nước xốt cho món trộn; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 

Nhóm 31: Thổ sản chưa qua chế biến, động vật và thực vật sống như: ngũ cốc dạng 
nguyên liệu, hạt giống, rau và quả tươi, cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật; gỗ 
dạng nguyên liệu (gỗ thô). 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; nước; xi rô dùng cho đồ uống; 
chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; sản phẩm thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; vật dụng 
cho người hút thuốc cụ thể là: gạt tàn (không làm bằng kim loại), bật lửa, ống hút thuốc 
lá. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ cung 
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ứng lao động; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm 
từ nhựa, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất 
dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xet và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, 
tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy pha cà phê, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi 
hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 
truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm 
lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị 
thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và 
dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thế, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa, thú y, các phương tiện giao thông trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim 
loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các 
tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa 
cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, 
giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, 
đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, 
đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; bất động sản (môi 
giới, quản lý, cho thuê); chứng khoán (kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành 
chứng khoán); kê khai hải quan. 
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Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 
dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ thư tín điện tử; 
dịch vụ phát chương trình qua mạng internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; dịch vụ hoa 
tiêu (dẫn tầu), lái máy bay; đại lý bán vé máy bay; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ du 
lịch. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho 
vải, xử lý giấy; dịch vụ về cắt cụ thể là cắt chìa khóa, cắt vải, cắt may da lông thú; rèn 
đánh bóng hoặc bọc kim loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; xuất bản sách; công viên vui chơi; giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 
tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 
dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-24132 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá nhạt, 

ghi, ghi nhạt 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi 

nước/hệ thống sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị sấy 
khô/hệ thống và thiết bị sấy; hệ thống cung cấp nước. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; thanh truyền động cho 
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phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 16: Giấy các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (thuộc 
nhóm 16); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; đồ 
trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; dụng cụ câu cá. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, chè, ca cao, gạo, 
bột sắn, bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường (ăn); mật ong; muối 
nấu ăn; gia vị; nước xốt sa- lát, nước xốt cho món trộn; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ cung 

ứng lao động; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm 

từ nhựa, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 

phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 

da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo 

quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất 

dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 

phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 

hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ 

sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, 

thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu 

dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có 

hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, 

công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 

ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 

điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị 

chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là 

tivi, phụ kiện tivi, cát-xet và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 

kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 

ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, 

tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 

áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 

tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 

sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy pha cà phê, máy 

khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 

máy rửa bát, máy lọc không khí, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi 

hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu 

sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 

truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm 

lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị 
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thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và 

dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, kiểm tra, cấp cứu, giảng 

dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 

thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu thay thế, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 

và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 

khoa, thú y, các phương tiện giao thông trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim 

loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các 

tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa 

cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, 

giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc 

bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, 

đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, 

đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường 

nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 

khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong viễn 

thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; bất động sản (môi 

giới, quản lý, cho thuê); chứng khoán (kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành 

chứng khoán); kê khai hải quan. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 

dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ thư tín điện tử; 

dịch vụ phát chương trình qua mạng internet. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; dịch vụ hoa 

tiêu (dẫn tầu), lái máy bay; đại lý bán vé máy bay; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 

dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ du 

lịch. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho 

vải, xử lý giấy; dịch vụ về cắt cụ thể là cắt chìa khóa, cắt vải, cắt may da lông thú; rèn 

đánh bóng hoặc bọc kim loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát 

thanh và truyền hình; xuất bản sách; công viên vui chơi; giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 

quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 

tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 

dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2016-24133 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 
 Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi 

nước/hệ thống sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị sấy 
khô/hệ thống và thiết bị sấy; hệ thống cung cấp nước. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; thanh truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 16: Giấy các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (thuộc 
nhóm 16); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; đồ 
trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; dụng cụ câu cá. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, chè, ca cao, gạo, 
bột sắn, bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường (ăn); mật ong; muối 
nấu ăn; gia vị; nước xốt sa- lát, nước xốt cho món trộn; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ cung 
ứng lao động; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm 
từ nhựa, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất 
dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, 
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công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xet và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, 
tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy pha cà phê, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi 
hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 
truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm 
lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị 
thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và 
dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu thay thế, máy tính tiền, thiết bị tự dộng hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa, thú y, các phương tiện giao thông trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim 
loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các 
tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa 
cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, 
giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, 
đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, 
đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; bất động sản (môi 
giới, quản lý, cho thuê); chứng khoán (kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành 
chứng khoán); kê khai hải quan. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 
dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ thư tín điện tử; 
dịch vụ phát chương trình qua mạng internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; dịch vụ hoa 
tiêu (dẫn tầu), lái máy bay; đại lý bán vé máy bay; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ du 
lịch. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho 
vải, xử lý giấy; dịch vụ về cắt cụ thể là cắt chìa khóa, cắt vải, cắt may da lông thú; rèn 
đánh bóng hoặc bọc kim loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; xuất bản sách; công viên vui chơi; giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 
tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 
dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-24134 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi 

nước/hệ thống sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị sấy 
khô/hệ thống và thiết bị sấy; hệ thống cung cấp nước. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; thanh truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 16: Giấy các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (thuộc  
nhóm 16); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; đồ 
trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; dụng cụ câu cá. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, chè, ca cao, gạo, 
bột sắn, bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường (ăn); mật ong; muối 
nấu ăn; gia vị; nước xốt sa- lát, nước xốt cho món trộn; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ cung 
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ứng lao động; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm 
từ nhựa, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất 
dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xet và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, 
tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy pha cà phê, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi 
hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 
truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm 
lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị 
thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và 
dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu thay thế, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa, thú y, các phương tiện giao thông trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim 
loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các 
tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa 
cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, 
giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, 
đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, 
đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; bất động sản (môi 
giới, quản lý, cho thuê); chứng khoán (kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành 
chứng khoán); kê khai hải quan. 
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Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 
dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ thư tín điện tử; 
dịch vụ phát chương trình qua mạng internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; dịch vụ hoa 
tiêu (dẫn tầu), lái máy bay; đại lý bán vé máy bay; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ du 
lịch. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho 
vải, xử lý giấy; dịch vụ về cắt cụ thể là cắt chìa khóa, cắt vải, cắt may da lông thú; rèn 
đánh bóng hoặc bọc kim loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; xuất bản sách; công viên vui chơi; giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 
tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 
dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-24135 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.5; A3.5.24; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vy Thị Kim Anh  
(VN) 
Tòa nhà ROYAL, lầu 10, 235 Nguyễn 
Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-24136 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5; A25.7.21; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh đậm, trắng, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Hảo  (VN) 
378 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẳng  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh và ánh sáng (thùng loa, 
micro, âm ly).  

 

 
(210) 4-2016-24137 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Hảo  (VN) 
378 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẳng  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh và ánh sáng (thùng loa, 

micro, âm ly).  
 

 
(210) 4-2016-24138 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; A25.7.7 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh trắc vân 
tay OTS Việt Nam   (VN) 
Số 7+8, nhà A, tập thể trung tâm kỹ thuật 
điện ảnh, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện viên 
thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; giáo dục 
thể chất; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; trại huấn luyện thể thao; giảng dạy; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề.  

 

 
(210) 4-2016-24139 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất AMI  (VN) 
Số 3, ngõ 249, phố Yên Duyên, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo phông ngắn tay; áo khoác ngoài; áo vét [quần áo]; quần dài; mũ lưỡi trai 
[đồ đội đầu]; áo chui đầu [áo sợi chui đầu].  
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(210) 4-2016-24140 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Trần Thanh Trúc  (VN) 
28/17/3 đường số 9A, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-24141 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Đặng Phú Liêm  (VN) 
23 Lương Hữu Khánh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-24142 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.15.1; A24.15.11; A5.7.23; 5.7.21; 

A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hữu  (VN) 
Xóm Am Bình, xã Yên Khang, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hạt mắc ca, quả óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, 

hạt điều nho khô, hạt hướng dương, quả hồ đào. 
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(210) 4-2016-24144 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Trắng, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Phần 
mềm quản trị doanh nghiệp 
DIP VIETNAM  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà văn phòng Hyco4 số 205A 

Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý bất động sản; phần mềm quản lý tòa nhà; phần mềm quản lý 

khách hàng; phần mềm quản lý kinh doanh; phần mềm quản lý dự án; phần mềm quản lý 

bán hàng.  
 

 
(210) 4-2016-24145 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 102, tổ 15 phố Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước; thiết bị cung cấp nước uống nóng lạnh; hệ thống thiết bị nấu nướng; 

quạt điện; máy điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2016-24148 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu An  (VN) 
Số nhà 14 phố Hàng Tiện, phường Bà 

Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đệm bông ép.  

 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường (bằng vải).  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: gối, đệm, 

đệm bông ép, chăn, ga trải giường.  
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(210) 4-2016-24149 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thêu   (VN) 
Xóm 2, thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi khóa [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; xi 

phông dùng cho thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi xịt nhà vệ sinh; dây cấp nước (bộ phận 
của thiết bị vệ sinh); bộ phụ kiện phòng tắm bằng inox, bình đun nước nóng bằng điện sử 
dụng trong nhà tắm.  

 
Nhóm 20: Gương soi dùng trong nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2016-24150 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.5; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ khí đốt 
Nghệ An   (VN) 
Lô 17, khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 06: Vỏ bình gas bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gas, bếp gas, bình gas.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống gas; dịch vụ sửa chữa bếp gas.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển gas.  
 
 

(210) 4-2016-24152 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Xanh, trắng 
(731) Nguyễn Thùy Linh   (VN) 

69/38 đường Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang công sở. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang.  
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(210) 4-2016-24153 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xúc tiến thương mại MIA   (VN)
Số 25A, đường Đồng Nai, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu nhớt bôi trơn cho các loại phương tiện và động cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2016-24154 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 102, tổ 15 phố Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước; thiết bị cung cấp nước uống nóng lạnh; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; quạt điện; máy điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2016-24155 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 7.15.6; A26.11.12; 

1.15.23; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh da trời nhạt, xanh da 

trời, trắng, vàng nghệ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KYOTON   (VN)
Thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn dùng trong xây dựng; tấm lợp bằng kim loại; vật liệu xây dựng dùng trong 

kim loại; kim loại dạng tấm; tôn lạnh; tôn màu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1313 

(210) 4-2016-24159 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 24.13.1 

(591) Xanh, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và dịch vụ HSVN 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 111 ngõ 21 đường Lê Đức Thọ, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng.  
 

(210) 4-2016-24162 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh dương đậm, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Hòa Lợi  
(VN) 
245/61D Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Phớt chặn dầu, đệm làm kín, đệm lót, vòng để bịt kín, vòng đệm, phớt cách ly.  
 

 
(210) 4-2016-24163 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24164 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ mận, trắng, xám, đỏ, đen, xanh 

dương, vàng, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24165 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ mận, trắng, xám, đỏ, đen, xanh 

dương, vàng, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24166 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24167 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 

nuôi Đại Phát   (VN) 
Khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2016-24168 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24169 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tổng hợp Tâm Minh   (VN) 
Số 564, tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24170 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tổng hợp Tâm Minh   (VN) 
Số 564, tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24171 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

nông nghiệp Hà Long   (VN) 
Lô A204, khu công nghiệp Thái Hòa, xã 
Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất, phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mối, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thúc ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-24172 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1317 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24173 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24174 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-24175 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE  (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24176 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24177 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24178 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Xanh, vàng, vàng ánh kim, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Nguyên Tín  (VN) 
28/70 đường số 18, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2016-24179 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.15.15 
(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Nguyên Tín    (VN) 
28/70 đường số 18, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-24180 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Chế Huỳnh ức My  (VN) 
45 Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24181 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.21; 2.9.8; 25.1.25; 25.7.25; 

5.13.25 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền Minh  (VN) 
350 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-24182 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.17; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mekong Land 
Services  (VN) 
29/5A Hoàng Diệu, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-24183 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Twins Beauty  (VN) 
51 Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-24184 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, xám, vàng, vàng đậm, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Hoài Tâm  
(VN) 
56, đường 6/1, khu phố 4, phường Thác 
Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-24185 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Ngọc Quyên  (VN) 
27/9B đường 16A, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-24186 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 
móng; dầu làm bóng móng. 

 

 
(210) 4-2016-24187 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

 
(210) 4-2016-24190 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) SHENZHEN HADESHENG 

PRECISION TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
1/F, Block A, Heshengjia Industrial Park, 
No.154, Huating Road, Langkou 
Community, Dalang Street, Longhua 
New District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Máy dập nổi; máy in; máy cắt (máy móc); lưỡi dao (bộ phận của máy móc); bộ 

cấp liệu (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); dụng cụ (bộ phận của 
máy); máy dán nhãn; trục lăn dùng trong ngành in; máy đóng gói hàng; tấm che (bộ phận 
của máy móc); tấm che máy; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); rô bốt (máy móc); hệ 
thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy. 

 

 
(210) 4-2016-24193 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Đức Huy  (VN) 

142C/56 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà 
hàng; quán ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2016-24195 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty tài chính TNHH một 

thành viên MB  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, cụ thể: dịch vụ nhận tiền gửi; dịch 
vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu; dịch vụ vay vốn của tổ 
chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài và vay ngân hàng nhà nước 
dưới hình thức tái cấp vốn; dịch vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu 
dùng; dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tài 
khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản 
tại ngân hàng nước ngoài, tài khoản tiền gửi và tài khoản quản lý tiền vay cho khách 
hàng; dịch vụ góp vốn, mua cổ phần; dịch vụ kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 
dịch vụ làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính, đầu tư; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; dịch vụ tham gia đấu 
thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu 
kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác; dịch vụ tiếp nhận vốn 
ủy thác của chính phủ, tổ chức và cá nhân; dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu, 
cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 

 

 
(210) 4-2016-24196 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty tài chính TNHH một 

thành viên MB   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, cụ thể: dịch vụ nhận tiền gửi; dịch 

vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu; dịch vụ vay vốn của tổ 
chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài và vay ngân hàng nhà nước 
dưới hình thức tái cấp vốn; dịch vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu 
dùng; dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tài 
khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản 
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tại ngân hàng nước ngoài, tài khoản tiền gửi và tài khoản quản lý tiền vay cho khách 
hàng; dịch vụ góp vốn, mua cổ phần; dịch vụ kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 
dịch vụ làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính, đầu tư; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; dịch vụ tham gia đấu 
thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu 
kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác; dịch vụ tiếp nhận vốn 
ủy thác của chính phủ, tổ chức và cá nhân; dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu, 
cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 

 

 
(210) 4-2016-24197 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty tài chính TNHH một 

thành viên MB   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, cụ thể: dịch vụ nhận tiền gửi; dịch 

vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu; dịch vụ vay vốn của tổ 
chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài và vay ngân hàng nhà nước 
dưới hình thức tái cấp vốn; dịch vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu 
dùng; dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tài 
khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản 
tại ngân hàng nước ngoài, tài khoản tiền gửi và tài khoản quản lý tiền vay cho khách 
hàng; dịch vụ góp vốn, mua cổ phần; dịch vụ kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 
dịch vụ làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính, đầu tư; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; dịch vụ tham gia đấu 
thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu 
kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác; dịch vụ tiếp nhận vốn 
ủy thác của chính phủ, tổ chức và cá nhân; dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu, 
cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 

 

 
(210) 4-2016-24198 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty tài chính TNHH một 

thành viên MB   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, cụ thể: dịch vụ nhận tiền gửi; dịch 

vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu; dịch vụ vay vốn của tổ 

chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài và vay ngân hàng nhà nước 

dưới hình thức tái cấp vốn; dịch vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu 

dùng; dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; 

dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tài 

khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản 

tại ngân hàng nước ngoài, tài khoản tiền gửi và tài khoản quản lý tiền vay cho khách 

hàng; dịch vụ góp vốn, mua cổ phần; dịch vụ kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 

dịch vụ làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài 

chính, đầu tư; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; dịch vụ tham gia đấu 

thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu 

kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác; dịch vụ tiếp nhận vốn 

ủy thác của chính phủ, tổ chức và cá nhân; dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu, 

cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 
 

 
(210) 4-2016-24199 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty tài chính TNHH một 
thành viên MB   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, 

phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, cụ thể: dịch vụ nhận tiền gửi; dịch 

vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu; dịch vụ vay vốn của tổ 

chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài và vay ngân hàng nhà nước 

dưới hình thức tái cấp vốn; dịch vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu 

dùng; dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; 

dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tài 

khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản 

tại ngân hàng nước ngoài, tài khoản tiền gửi và tài khoản quản lý tiền vay cho khách 

hàng; dịch vụ góp vốn, mua cổ phần; dịch vụ kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 

dịch vụ làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài 

chính, đầu tư; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; dịch vụ tham gia đấu 

thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu 

kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác; dịch vụ tiếp nhận vốn 

ủy thác của chính phủ, tổ chức và cá nhân; dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu, 

cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 
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(210) 4-2016-24204 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 24.17.5; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tinh Kỳ  (VN) 
Số 36, đường số 7, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy đập chạy điện, đai truyền của máy phát điện; 

thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển của máy, động cơ 
điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; máy phát điện; van 
xả, van thoát nước, vòi thoát nước, vòi xả nước; thiết bị hàn dùng điện; quạt gió dùng cho 
động cơ điện và động cơ; thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy.  

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; nồi hơi; ống nồi hơi; 
đèn chiếu sáng; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ 
thống và máy làm lạnh; quạt gió [điều hoà không khí]; bộ lọc cho điều hoà không khí; 
đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; thiết bị và máy làm lạnh; buồng làm lạnh; hệ thống xả 
nước, hệ thống tháo nước.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-24205 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A11.3.7; 26.1.1; 26.7.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lã Vọng  (VN) 
Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ, căng tin.  

 

 
(210) 4-2016-24208 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) CHEMTRONICS CO.,LTD    (KR) 

31, Baeil-gil, Jeondong-myeon, Sejong-
si, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc không dây; dây cáp (vật liệu cho mạch điện chính); bản mạch điện 
tử (PCB Assembly); thanh đèn led (bộ phận, không dùng mục đích chiếu sáng bản mạch 
(giao diện) của đèn led. 
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(210) 4-2016-24209 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sóng Việt  
(VN) 
Tầng 7, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; đặt chỗ cho 

các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2016-24210 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Vàng đồng, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sóng Việt  
(VN) 
Tầng 7, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ như nước hoa, mỹ phẩm, hàng lưu niệm, móc khóa, đồng hồ đeo 

tay, đồ trang sức, túi xách, ví (bóp), va li, quần áo, dây lưng (trong trang phục quần áo), 
hàng thêu thùa để trang trí, cà phê, chè (trà), mút, mật hoa quả.  

 
 

(210) 4-2016-24211 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và dịch vụ Thành Đô 
HEISEI  (VN) 
Khách sạn Cây Thông, thị trấn Tam Đảo, 
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, khách du lịch; dịch vụ du lịch; dịch vụ điểm đỗ, bến 

đỗ xe du lịch; thông tin du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê, giải khát.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ tắm hơi, xoa bóp; vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2016-24212 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) ADMIRAL ASIA LIMITED 

COMPANY   (MY) 

Lot 1, 2nd Floor Wisma Siamloh, Jalan 

Kemajuan, 87007 Federal Territory of 

Labuan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật và da lông súc vật; vali; bao/túi/bị/xắc; ba lô; dây da thuộc; ví; «; 

gậy chống; roi da; yên cương.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu; khăn quàng cổ; cổ tay áo; dải băng buộc đầu; 

găng tay; tất ngắn cổ.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể thao, cụ thể là bóng cho trò 

chơi; giầy trượt pa-tanh; ván trượt; ván trượt tuyết; phụ kiện bảo vệ cho thể thao, cụ thể là 

vật dụng bảo vệ ống chân, vật dụng bảo vệ đầu gối và vật dụng bảo vệ khuỷu tay.  
 

 
(210) 4-2016-24213 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.7.5; A25.7.21; 

10.3.10 

(731) ADMIRAL ASIA LIMITED 

COMPANY  (MY) 

Lot 1, 2nd Floor Wisma Siamloh, Jalan 

Kemajuan, 87007 Federal Territory of 

Labuan, Malaysia  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật và da lông súc vật; vali; bao/túi/bị/xắc; ba lô; dây da thuộc; ví; «; 

gậy chống; roi da; yên cương.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu; khăn quàng cổ; cổ tay áo; dải băng buộc đầu; 

găng tay; tất ngắn cổ.  
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể thao, cụ thể là bóng cho trò 

chơi; giầy trượt pa-tanh; ván trượt; ván trượt tuyết; phụ kiện bảo vệ cho thể thao, cụ thể là 

vật dụng bảo vệ ống chân, vật dụng bảo vệ đầu gối và vật dụng bảo vệ khuỷu tay.  
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(210) 4-2016-24214 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.8; A7.1.12; 26.7.25; 

26.15.15; 7.1.24 
(591) Hồng, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần IGGHALONG  

(VN) 
Lô 1, Lô 2 Trần Hưng Đạo Plaza, đường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn các thiết bị lắp đặt và vật liệu trong xây dựng; 

dịch vụ quảng cáo thương mại.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới bất động 
sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng khu đô thị, khu dân cư, các công trình giao thông, thủy lợi, cầu 
đường; lắp đặt trang thiết bị phục vụ xây dựng, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò 
sưởi và điều hòa không khí.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề nhà đất.  

 

 
(210) 4-2016-24215 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Thanh Nga  (VN) 

Phòng 804, CT3B - X2, khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, thắt lưng, 

khăn quàng, phụ kiện thời trang, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-24216 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Sơn Kim  (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn 
phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-24217 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DONGKUK Việt 
Nam  (VN) 
Lô số 10, khu công nghiệp Thụy Vân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; vòng tránh thai; dụng cụ 

sản khoa; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-24218 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GUANGZHOU GANGJI CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 
Room 1006-1012, No.2, 
Donguganzhuang Road, Tianhe District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; trà; đường; mật ong; bột nhão; 

chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; đồ gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ cho thuê nhà di động; nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; 
dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cho thuê thiết bị nấu ăn; cơ sở lưu trú tạm 
thời [khách sạn, nhà trọ].  

 

 
(210) 4-2016-24219 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Vũ Trọng Long  (VN) 
TK7-Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc các loại: đàn ukulele, đàn ghi ta, dàn piano, đàn óc gan.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại nhạc cụ: đàn ukulele, đàn ghi ta, đàn piano, đàn organ.  
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Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; cung cấp dịch vụ hát karaoke; dịch vụ viết bản phối khí 
âm nhạc; dịch vụ đào tạo về âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2016-24220 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) ; 4.5.15 
(731) BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 

8 Temasek Boulevard, #14-03A, Suntec 
Tower Three, Singapore (038988)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); thiết bị đọc sách 

điện tử; phần mềm trò chơi máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được; tệp tin âm 
nhạc có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; điện thoại 
thông minh; phim hoạt hình; máy thu thanh và thu hình; phim điện ảnh (đã phơi sáng).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông 
đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền hình; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ hội 
nghị truyền hình; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp quyền truy 
cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp diễn đàn trực tuyến (dùng để 
trao đổi tin nhắn giữa những người sử dụng mạng máy tính); dịch vụ truyền tin và ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); 
tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
Nhóm 45: Giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ; lập kế hoạch và tổ chức 
hôn lễ; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; li-xăng 
phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); quản lý quyền tác giả.  

 

 
(210) 4-2016-24221 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SP. Z 

O.O.   (PL) 
Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, 
Poland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-24222 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Tím, hồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xuất nhập khẩu phân phối 
thiết bị y tế Huy Linh  (VN) 
Số 3 ngõ 189 Đông Khê, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy xông đa năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

(210) 4-2016-24223 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, hồng nhạt 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xuất nhập khẩu phân phối 
thiết bị y tế Huy Linh  (VN) 
Số 3 ngõ 189 Đông Khê, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy xông đa năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-24224 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  
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(210) 4-2016-24225 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-24226 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.13.25; 26.13.1 

(591) Vàng, xanh dương, đen 

(731) Phạm Thanh Bình  (VN) 
1134/68/5 tổ 5, khu phố 1A, phường 

Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ (nón), mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2016-24227 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất cọ sơn Thanh Bình  (VN) 
56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng: súng khí 

nén để đùn ma tít, súng phun keo (hồ) dính, máy công cụ, súng phun sơn, máy sơn, súng 

phun dùng để sơn, cọ quét sơn, cọ lăn sơn.  
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(210) 4-2016-24229 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất xử lý nước; hóa chất xử lý nước thải; hóa chất 
để xử lý nước đun sôi; hóa chất để xử lý nước làm lạnh; hóa chất dùng trong quy trình sản 
xuất giấy; than hoạt tính.  

 

 
(210) 4-2016-24231 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A24.15.7 
(731) Hộ kinh doanh K-Coffee   (VN) 

86 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: quán cà phê, quán kem, quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-24232 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng 
(731) Công ty dầu ăn GOLDEN HOPE-

Nhà Bè   (VN) 
Số 370, đường Gò ¤ Môi, khu phố 02, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2016-24233 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, trắng 
(731) A.K.KOH ENTERPRISE SDN.BHD.  

(MY) 
Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan 
Perindustrian Senai III, 81400 Senai, 
Johor Darul Takzim, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh được làm từ các loại bột.  
 

 
(210) 4-2016-24234 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) WAHLBURGERS I, LLC   (US) 

350 Lincoln Street, Suite 2260, 

Hingham, MA 02043, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24235 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải 

(dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu; xà phòng làm 

sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm để giặt quần áo và hàng dệt bằng tay; hồ bột để 
giặt là; chế phẩm dạng sữa để bảo dưỡng đồ giặt (làm mềm và dưỡng) dùng trong giặt giũ. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dạng xịt làm mới (khử mùi) quần áo, chế phẩm làm thơm không khí 

và vải, chất khử mùi không khí và vải. 
 

 
(210) 4-2016-24236 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.6; 26.13.25; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao và tổ 
chức sự kiện IFS  (VN) 
Số 36/46/12 đường Kinh Dương Vương, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán dụng cụ thể dục thể thao.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2016-24237 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phú Gia Thịnh  
(VN) 
429 Hàn Hải Nguyên (nối dài), phường 
1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cải ngâm chua ngọt, cải ngâm chua mặn.  

 

 
(210) 4-2016-24238 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.3.1 
(591) Tím đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PO CHUN LLC  
(VN) 
79/7 Quốc Lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; 

dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2016-24239 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 15.7.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PO CHUN LLC  
(VN) 
79/7 Quốc Lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; 

dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2016-24241 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Aiinee  (VN) 
Số 11, đường 7B, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; vật liệu cho mạch điện [dây, dây cáp]; bộ pin điện; tai nghe; 
loa; micr«. 

 

 
(210) 4-2016-24242 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) OCULUS PRIVATE LIMITED  (SG) 

10 Kaki Bukit Avenue 1, #06-08, 
Singapore 417942  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch làm sạch và/hoặc khử khuẩn cho kính áp tròng; thuốc nhỏ mắt; dung 

dịch [y tế] cho kính áp tròng; chế phẩm [y tế] chăm sóc kính áp tròng.  
 

 
(210) 4-2016-24243 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2016-24244 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.   

 

 
(210) 4-2016-24245 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
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(210) 4-2016-24246 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Nguyễn Thúy Quỳnh  (VN) 
Số 16 Hội Vũ, phường Hàng Bông, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; thanh nhôm bằng kim loại; tấm trượt bằng kim loại; kim 

loại chống ma sát; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại, trừ khóa điện. 

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; tấm cửa bằng nhựa; khung cửa bằng nhựa; cửa sổ bằng nhựa; cửa 

xếp bằng nhựa; thanh nhựa (vật liệu xây dựng), 
 

 
(210) 4-2016-24247 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 

(731) Công ty cổ phần xây dựng Địa 
ốc Xanh   (VN) 
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán căn hộ; môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-24248 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1; 25.5.25 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám, 

trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
Bình Minh Phát   (VN) 
50 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin cho máy tính xách tay (battery); bộ nguồn cho máy tính xách tay (adapter).  
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(210) 4-2016-24249 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.5; A11.3.4; 25.5.2; 5.7.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám, xám nhạt 
(731) Cơ sở Lâm Thành   (VN) 

320 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-24250 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) Hộ kinh doanh lẩu nấm Gia 

Khánh  (VN) 
Số 2, phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gà; thịt bò; nấm khô (được bảo quản); nấm đông lạnh (được bảo 

quản); rau, quả được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Gia vị; tương ớt; mỳ sợi; mỳ ống; bánh đa (loại để nấu ăn dạng sợi); mù tạc; 
trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; rau thơm (rau tươi); dưa chuột tươi; hành tươi; tỏi tươi.  

 
Nhóm 32: Bia; nước tinh khiết; đồ uống không chứa cồn; nước sô đa; nước uống có ga; 
nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vodka; rượu uýt ki (whisky); rượu vang; đồ uống có cồn (trừ 
bia); đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, thịt; thịt gà; thịt bò; nấm khô (được bảo quản); nấm đông lạnh (được 
bảo quản); rau, quả được bảo quản; gia vị; tương ớt; mỳ sợi; mỳ ống; bánh đa; mù tạc; trà; 
đồ uống trên cơ sở trà; nấm tươi; rau tươi; rau thơm (rau tươi); dưa chuột tươi; hành tươi; 
tỏi tươi; bia; nước tinh khiết; đồ uống không chứa cồn; nước sô đa; nước uống có ga; nước 
ép trái cây; rượu gạo; rượu vodka; rượu uýt ki (whisky); rượu vang; đồ uống có cồn (trừ 
bia); đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2016-24252 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.8 
(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 

17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột bả trát tường; 

gạch ngói nung; đá ốp lát; đồ gỗ như, cửa, khuôn cửa. 
 

 
(210) 4-2016-24253 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Phương Kỳ Đức   (VN) 
Số 32 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, bánh canh, phở, bún và đồ uống, các loại bia, 

nước ngọt (do nhà hàng tự thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-24254 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần PEACE FOOD 
Việt Nam   (VN) 
7A/19/3 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thực phẩm làm từ cá; cá, được 
bảo quản; cá đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-24255 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 20.7.1 
(591) Xanh lam nhạt 

(540) 

  

(731) Thái Nguyễn Đăng Khoa   (VN) 
708/1/40 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2016-24256 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; 3.9.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn  (VN) 
Số 2/23 đường TTN 10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chi Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị cung cấp nước uống nóng, lạnh; thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-24257 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; 9.1.10; 5.5.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thêu tranh ảnh 
cao cấp Hoàng Thị Khương  
(VN) 
Đội 5, thôn Quất Động, xã Quất Động, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 26: Tranh thêu tay.  

 

 
(210) 4-2016-24258 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A2.9.15; 13.1.6; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh lục, vàng, xanh lá cây, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ Phát triển 
Thanh niên Nông thôn  (VN) 
Số 64 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2016-24259 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị An Trang  (VN) 
Khu 1, thị trấn Bích Động, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); chăm sóc da bằng nước hơi nước; 
thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc.  

 

 
(210) 4-2016-24260 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor   (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại, ngói bằng kim loại, máng xối bằng kim loại cho xây 

dựng; khung kim loại cho xây dựng, mái hiên di động bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2016-24261 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Duy Linh   (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; dây điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ đóng mạch điện 
(aptomat); rơle điện; bộ tích điện; bộ nối điện hộp đứng áp tô mát; hộp nối đầu dây điện. 
 

Nhóm 11: Quạt điện; đèn điện, máy lọc nước.  
 

Nhóm 16: Giấy; các tông và đồ dùng bằng các tông; ấn phẩm đồ dùng giảng dạy (trừ 
những thiết bị); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ lau nhà.  

 

 
(210) 4-2016-24262 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Nam   (VN) 
Cụm 6, thôn Thư Trai, xã Phúc Hòa, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; vòi hoa sen; bồn rửa; bệ xí vệ sinh; 

hệ thống ống dẫn nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 
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(210) 4-2016-24263 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, vàng, xanh dương, nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết Kế ý 
Tưởng  (VN) 
Số 8, KP Bình Dương, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế bảng hiệu; thiết kế hộp đèn; thiết kế panô; thiết kế áp phích; thiết kế 

website; thiết kế bao bì.  
 

 
(210) 4-2016-24264 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; 1.15.5; 26.1.1; 7.15.8 
(591) Nâu, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Hacom  (VN) 
Số 109 khu E11P Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm 

khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn(rượu). 
 

Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-24265 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Nâu, nâu đậm, xanh ngọc 
(731) Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh  

(VN) 
Khu văn hóa thể thao, cột 3, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ triển lãm nhằm mục đích giáo dục, giải trí; cung cấp các tiện nghi bảo 

tàng (dùng cho việc giới thiệu và trưng bày). 
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(210) 4-2016-24266 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hương Linh   (VN) 
Số nhà 578, tổ 8, khu 9A, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái cây sấy khô, hạt điều rang muối, hạt sen sấy, long nhãn sấy, rau 

củ sấy khô; đại lý xuất nhập khẩu: trái cây sấy khô, hạt điều rang muối, hạt sen sấy, long 
nhãn sấy, rau củ sấy khô. 

 

 
(210) 4-2016-24267 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, nâu, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sơn Nano 

Shield Việt Nam   (VN) 
Tổ 7, khu 2, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn 

dầu dùng trong xây dựng; sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2016-24268 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Cam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ công 
nghệ thông tin Toàn Cầu  (VN)
Lầu 5, số 41 đường 41, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử, tin học cụ thể là: máy tính, thiết bị bộ nhớ máy vi 

tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần mềm máy tính, đĩa từ, đĩa mềm. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế web; thiết kế phần 
mềm tin học; tư vấn thiết kế phần mềm tin học; thiết kế hệ thống mạng máy tính. 
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(210) 4-2016-24269 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lam, hồng 

(540) 

 

(731) Đào Nguyên Thịnh  (VN) 
118/51 ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa.  
 

 
(210) 4-2016-24270 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 16.1.4 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá, xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VISION ASIA  
(VN) 
Lầu 1, số 1 Bis Nguyễn Văn Thủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Báo chí. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2016-24271 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.1; 5.3.16; 2.3.1; 1.7.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Thức Xanh  
(VN) 
Lầu 3, 03 cư xá Trần Quang Diệu, 
phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thông tin 
giáo dục; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-24272 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 21.3.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xám, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Minh  (VN) 
Số 3 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thể thao; giày thể thao; dụng cụ thể thao, cụ thể: quả tạ, thiết 

bị tập luyện thể hình, găng tay đánh golf, gậy đánh golf. 
 

 
(210) 4-2016-24273 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Hải  (VN) 
33 đường 42 khu dân cư Bình Phú, 

phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 

động sản. 
 

 
(210) 4-2016-24274 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.4.11; 3.4.13 

(591) Xanh, vàng, đỏ hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 
Số 8 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-24275 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hà 
Minh Pharma  (VN) 
Khu tập thể Vật Tư, xóm Trại, xã Lộc 

An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-24276 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; A25.3.3 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế giám sát xây dựng Hà Nội  
(VN) 
Phòng 2501, tầng 25, tháp B, tòa nhà 
Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các 

công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

(210) 4-2016-24277 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12; A5.3.13; 

A5.11.11; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Universe  (VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117-
119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; sửa chữa công trình xây dựng; lắp đặt 

công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-24278 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.12; 26.7.25 (540) 

  
(731) PHARMAUNITY CO., LTD.  (KR) 

74, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Korea 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-24279 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  
(731) PHARMAUNITY CO., LTD.   (KR) 

74, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Korea 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-24281 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, da cam, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OTP FLC Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà FLC Landmark Tower, 
đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn.  

 

 
(210) 4-2016-24282 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2016-24283 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2016-24284 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2016-24285 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2016-24287 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 
Số 20, đường 48, phường 3, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 

thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-24288 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.1; A11.3.4; A26.4.24 

(591) Trắng, đen, vàng, nâu nhạt, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Giang  (VN) 
83 Đặng Trần Côn, phường Tân Thành, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2016-24289 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
¤ 1 - 2, chợ Thùng Thơ, xã An Tây, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại mỹ phẩm, máy móc thiết bị chăm sóc da, máy móc thiết bị 

spa. 
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(210) 4-2016-24290 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  
(731) Lê Quyết Thắng  (VN) 

Xóm 3, Xuân Quan, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt điện; ấm siêu tốc; máy lọc nước; ấm sắc thuốc (dùng điện); 
bếp từ; máy điều hòa không khí; bình nước nóng; thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng. 

 

 
(210) 4-2016-24291 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; A26.11.12; 26.2.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc 
Thế Kỷ 21  (VN) 
Số 25A đường Mạc Cửu, khu phố 4, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch đặt phòng khách sạn và chỗ ở; khách sạn; quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-24292 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 3.7.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phước Vũ 
Nitrivita USA  (VN) 
1977 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng được làm từ nhân sâm các loại, yến sào, vi cá, bào ngư, 

linh chi, đông trùng hạ thảo.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng được làm từ yến sào, nhân sâm các loại, linh 
chi, đông trùng hạ thảo, vi cá, bào ngư. 

 

 
(210) 4-2016-24293 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy).  
 

 
(210) 4-2016-24294 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; bếp từ; thiết bị làm sạch nước bằng 

khí ozone; thiết bị điều hòa không khí; ấm đun nước, dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-24295 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Vũ Phương Trang  (VN) 
Số 18, đường Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; kem làm trắng da; tinh dầu; mỹ phẩm; phấn 

làm trắng. 
 

Nhóm 05: Thuốc giảm đau; thuốc viên chống oxy hóa; bông khử trùng; nước tắm ô xi; 
chế phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán máy hấp collagen; quảng cáo; mua bán thuốc 
giảm đau; mua bán nước tắm ô xi; mua bán phấn làm trắng. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị 
liệu; dịch vụ trang điểm; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2016-24296 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.21; 24.17.15; 18.3.21 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông đào tạo Cuộc 
Sống Mới  (VN) 
86, đường số 19, KDC Vạn Phát, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập 
huấn ngắn và dài hạn. 

 

 
(210) 4-2016-24297 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15; 1.15.21; 

A3.9.12 
(591) Xanh, hồng, xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BIOBEST  (VN) 
39D/302 D1, đường Lê Ngã, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ vào cuộc sống; nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2016-24298 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Huấn  (VN) 
Số 47 đường 5A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè/trà; cà phê; đường; bột sắn hột; bột sắn cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24300 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Đinh Quang Lộc   (VN) 
P320-C12 Lương Định Của, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Chụp hình, quay phim. 
 

 
(210) 4-2016-24301 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại hoá mỹ phẩm Nam 
Anh Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; bút kẻ lông mày; bút 

kẻ mắt; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho việc chải lông mi. 
 

 
(210) 4-2016-24302 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care   (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2016-24303 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 25.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care   (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2016-24305 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Thép Toàn Lợi  (VN) 
1835 ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-24306 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ An Nhiên  (VN) 
22 Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-24307 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 
Việt  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung, ấp 
Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện trang trí ảnh: album, bút màu, khung ảnh.  
 

Nhóm 40: In ảnh chụp. 
 

 
(210) 4-2016-24308 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, trắng, xành lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TN Việt Nam  
(VN) 
51/8 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe đạp; săm lốp xe máy; săm lốp xe công nghiệp; săm lốp xe nông 
nghiệp; phụ tùng xe máy; săm lốp xe ôtô.  

 

 
(210) 4-2016-24309 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
Số 11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm, bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời; 
bơm nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Mua bán: bình nước nóng cho nhà tắm, bình nước nóng chạy bằng năng lượng 
mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-24310 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.9; 1.15.15 
(591) Xanh, trắng, đen, rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Mạnh Đạt   (VN) 
P 306 A15 tập thể Trường đại học Kinh 
tế quốc dân, phường Đồng Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước hoa, ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-24311 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Nâu, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ANPHA HOLDINGS  (VN) 
VP18-01, Lầu 18, tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 

cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-24312 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.1 
(591) Nâu, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ANPHA HOLDINGS  (VN) 
VP18-01, lầu 18, tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 

cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-24313 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 24.5.1; 26.1.11 

(591) Xanh dương, đỏ đậm, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế  Đài Loan  (VN) 
Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 

động vật, mạch nha dùng để nấu bia và rượu chưng cất.  
 

 
(210) 4-2016-24314 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa dược Quí  Long   (VN) 
44-46 đường 21A, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 

phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 

sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-24315 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa dược Quí  Long   (VN) 
44-46 đường 21A, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 

phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 

sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24316 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa dược Quí Long   (VN) 
44-46 đường 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24317 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất dịch vụ 
VIETCAN AROMA & FLOWERS  
(VN) 
Tòa nhà Golden Building, lầu 6 - 19 Tân 
Canh, phường 1, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; cây giống; cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước rửa chén bát, nước 
lau sàn nhà, nước mắm, nước tương, mì ăn liền, trứng, thịt, cá, rau củ quả, phụ gia thực 
phẩm, phụ gia công nghiệp, hóa chất, giống cây, hạt giống, phân bón, đất trồng cây, hoa 
và cây cảnh; xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, 
nước rửa chén bát, nước lau sàn nhà, nước mắm, nước tương, mì ăn liền, trứng, thịt, cá, 
rau củ quả, phụ gia thực phẩm, phụ gia công nghiệp, hóa chất, giống cây, hạt giống, phân 
bón, đất trồng cây, hoa và cây cảnh; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng; xúc tiến 
thương mại.   

 

Nhóm 44: Trồng cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; làm vườn (hoa và trồng 
hoa, cây cảnh).  

 

 
(210) 4-2016-24318 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.7.5; 26.1.2; A26.1.18; 2.9.1 
(591) Trắng, vàng, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Việt Can   (VN) 
226/26 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; cây giống; cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước rửa chén bát, nước 
lau sàn nhà, nước mắm, nước tương, mì ăn liền, trứng, thịt, cá, rau củ quả, phụ gia thực 
phẩm, phụ gia công nghiệp, hóa chất, giống cây, hạt giống, phân bón, đất trồng cây, hoa 
và cây cảnh; xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, 
nước rửa chén bát, nước lau sàn nhà, nước mắm, nước tương, mì ăn liền, trứng, thịt, cá, 
rau củ quả, phụ gia thực phẩm, phụ gia công nghiệp, hóa chất, giống cây, hạt giống, phân 
bón, đất trồng cây, hoa và cây cảnh; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng; xúc tiến 
thương mại.  

 

Nhóm 44: Trồng cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; làm vườn (hoa và trồng 
hoa, cây cảnh).  

 

 
(210) 4-2016-24319 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 1.7.6; 26.2.7; 

A26.11.12 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Việt Can   (VN) 
226/26 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; cây giống; cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước rửa chén bát, nước 
lau sàn nhà, nước mắm, nước tương, mì ăn liền, trứng, thịt, cá, rau củ quả, phụ gia thực 
phẩm, phụ gia công nghiệp, hóa chất, giống cây, hạt giống, phân bón, đất trồng cây, hoa 
và cây cảnh; xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, 
nước rửa chén bát, nước lau sàn nhà, nước mắm, nước tương, mì ăn liền, trứng, thịt, cá, 
rau củ quả, phụ gia thực phẩm, phụ gia công nghiệp, hóa chất, giống cây, hạt giống, phân 
bón, đất trồng cây, hoa và cây cảnh; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng; xúc tiến 
thương mại. 

 
Nhóm 44: Trồng cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; làm vườn (hoa và trồng 
hoa, cây cảnh).  

 

 
(210) 4-2016-24320 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH nông dược Hai 

Quy Nhơn   (VN) 
Đường Tô Hiệu, cụm công nghiệp 
Quang Trung, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt côn trùng.  

 

 
(210) 4-2016-24321 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH nông dược Hai 

Quy Nhơn   (VN) 
Đường Tô Hiệu, cụm công nghiệp 
Quang Trung, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-24322 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH nông dược Hai 

Quy Nhơn   (VN) 
Đường Tô Hiệu, cụm công nghiệp 
Quang Trung, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-24323 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH nông dược Hai 

Quy Nhơn   (VN) 
Đường Tô Hiệu, cụm công nghiệp 
Quang Trung, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2016-24324 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH nông dược Hai 

Quy Nhơn   (VN) 
Đường Tô Hiệu, cụm công nghiệp 
Quang Trung, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-24327 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Facare   (VN) 
911/32/5/9 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa; chất khử mùi cho người hoặc động vật; xà 

phòng.  
 

 
(210) 4-2016-24328 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ Kim 

Cương A&B  (VN) 
Số 1B Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực 

phẩm chức năng, thảo mộc y tế, vật tư máy móc trang thiết bị ngành y tế; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; phân phát hàng mẫu; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phẫu thuật chỉnh 
hình; dịch vụ thẩm mỹ tóc; dịch vụ xăm hình; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ vật lý 
trị liệu; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
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(210) 4-2016-24329 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Hồng Anh   (VN) 

Khu phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2016-24330 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Chu Thị Phương Vân   (VN) 

Số 10, ngách 23/12, tổ 5, phố Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-24331 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Adela   (VN) 

Tầng 1, số 138 Trần Bình, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; mì sợi; bột mì; cà phê; kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-24332 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần ARTEX  (VN) 

41 khu Hưng Thái 2, Bùi Bằng Đoàn, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2016-24333 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.7.22; 1.15.23; A5.3.13; 1.15.21 

(591) Xanh lá cây, vàng cam đậm, vàng cam 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cam Việt  (VN) 
FF6 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép nước trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-24334 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Thành Vũ  
(VN) 
58 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc tây. 
 

 
(210) 4-2016-24335 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.1; 26.1.2; A26.1.18; A5.11.2; 26.4.2 

(591) Vàng, đen, vàng nâu, vàng cam, nâu, 

trắng, xanh, xám, xám đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Trúc 
Anh  (VN) 
ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24336 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.1.18; A5.11.2; 26.4.2; 2.1.1 
(591) Vàng, nâu, vàng nâu, đen, trắng, vàng 

cam, xanh, xanh nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Trúc 
Anh  (VN) 
ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24337 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 2.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, vàng, vàng nâu, nâu, đen, 

vàng cam, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Trúc 
Anh  (VN) 
ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2016-24338 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Trúc 
Anh  (VN) 
ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-24339 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần BEEHUB Việt 
Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2016-24340 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Beehub Việt 
Nam   (VN) 
Số 5, ngõ 64, đường Vũ Trọng Phụng, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2016-24341 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sun 

Pha  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24342 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tapha USA   (VN) 
Số 140 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24343 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sun 

Rise  (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24344 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24345 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24346 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24347 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24348 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Cao Bằng   (VN) 
(Nhà riêng ông Nguyễn Văn Phúc), thôn 
Thượng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp sườn (lạp xưởng); thịt lợn đã chế biến; thịt lợn treo hun khói.  

 

 
(210) 4-2016-24349 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.2; A26.4.6; 25.3.1 
(731) CHUAN SIN SDN. BHD   (MY) 

Lot 898, Jalan Reservoir, Off Jalan Air 
Kuning, 34000 Taiping Perak, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; son môi; mặt nạ làm đẹp; chế 

phẩm trang điểm; nước xức tóc; mỹ phẩm; kem đánh răng; nước thơm; nước thơm để xức 
sau khi tắm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm 
sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc da; xà phòng dạng bánh; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử 
mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân).  
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(210) 4-2016-24350 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A17.2.2; 4.5.15; 23.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, hồng, xanh lá, 

cam, xanh da trời, xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Tinh 
Anh  (VN) 
33-35 đường số D4, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), xuất nhập khẩu đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2016-24351 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Tinh 
Anh  (VN) 
33-35 đường số D4, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phí Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), xuất nhập khẩu đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2016-24352 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kiến thức Việt  (VN) 
161/1, đường Trương Định, KP 2, 
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; thông tin về giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-24353 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nhựt 
Quang  (VN) 
444/2 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, 
huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; đường (ăn); nước mật đường. 

 

Nhóm 31: Lúa; lúa giống; thức ăn gia súc; gỗ thô.  
 

 
(210) 4-2016-24354 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.1; 26.1.1 

(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thịnh Thiên 
Phó  (VN) 
15A Cống Lở, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-24355 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Công Thành  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản; hãng bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-24356 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Lê Văn Quý   (VN) 
Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Móc treo quần áo, không bằng kim loại; móc treo khăn; móc rèm; móc màn 

cửa; mắc áo. 
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(210) 4-2016-24357 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh, đỏ 

(731) Công ty TNHH giải pháp mạng 
Bảo Quốc   (VN) 
G50, khu phố 1, phường Phú Tài, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Camera.  
 

 
(210) 4-2016-24358 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KIM, GEON-IL   (KR) 

#201, 13-18, 44-gil, Baekjegobun-ro, 

Songpa-Gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống nhăn; mặt nạ; mỹ phẩm dùng để trang điểm; chế 

phẩm mỹ phẩm cho việc chăm sóc da; mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; kem dùng cho tay; 

nước hoa; sữa dùng để tẩy trang; gel; nước thơm và kem (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; tinh 

dầu; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; chất tẩy rửa mặt; bọt làm sạch da; nước sơn 

móng tay; nước tẩy sơn móng tay; kem dưỡng cho móng tay; mỹ phẩm cho tóc và da đầu; 

que có đầu bịt bằng bông cotton dùng cho mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24359 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) KIM, GEON-IL  (KR) 

#201, 13-18, 44-gil, Baekjegobun-ro, 

Songpa-Gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; áo khoác có mũ; quần bó; quần lót của phụ nữ; 

đồ đi chân; quần áo thể thao; áo khoác ngoài; quần dài; quần lót của nam; mạng che mặt 

dùng trong mùa đông (quần áo); áo len; áo thun ngắn tay; vớ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ 

(có thể che được cả mũi và miệng); khăn quàng cổ; găng tay làm bằng da hoặc lông thú 

(quần áo); mũ lưỡi trai(đồ đội đầu); thắt lưng (quần áo). 
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(210) 4-2016-24360 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.13; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nava Việt Nam  
(VN) 
Số 109 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo ( trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-24361 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.13; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nava Việt Nam  
(VN) 
Số 109 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-24362 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.13; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nava Việt Nam  
(VN) 
Số 109 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ).  

 

 
(210) 4-2016-24366 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.1; 24.1.1; A24.15.11 
(591) Đen, trắng, vàng đồng 
(731) Đoàn Ngọc Linh  (VN) 

Tổ 4, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1371 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; giày (đồ đi chân); giày da; giày búp bê (đồ đi chân cho nữ); giầy 
cao gót (cho nữ); dép; dép thời trang; dép quai hậu (dép xăng-đan); miếng lót giày. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ giày, dép và phụ kiện cho giày, dép cụ thể là: giày thể thao, 
giày da, giày búp bê (đồ đi chân cho nữ), giày cao gót (cho nữ), dép thời trang, dép quai 
hậu (dép xăng-đan), miếng lót giày, dây giày, xi đánh giày. 

 

 
(210) 4-2016-24367 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống điều hoà không khí; tủ lạnh; thiết bị 

làm lạnh nước; lò sưởi; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng].  
 

 
(210) 4-2016-24368 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Miền Bắc  (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút không khí; máy khí nén; máy rửa bát đĩa; máy nghiền; máy 

phát điện.  
 

Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền phát âm thanh; điện thoại; thiết bị 
truyền phát tín hiệu điện tử; máy vi tính; thiết bị điện báo.  

 

 
(210) 4-2016-24369 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  
 

 
(210) 4-2016-24371 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 4.5.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Du Lịch Việt 

Nam Với Bạn  (VN) 
Số 5-TT1 khu nhà ở Bộ Quốc phòng, ngõ 
345 đường Thạch Bàn, phường Thạch 
Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; điều hành chuyến đi du lịch; bán vé máy bay; dịch vụ hướng 

dẫn khách du lịch; cho thuê xe; vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2016-24372 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
HORECA  (VN) 
49 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh ngọt; kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-24373 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SHIPING YE   (CN) 

No. 1-009, Huayang road, Shuikou town, 
Kaiping city, Guangdong province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi khóa dùng cho ống dẫn; thiết bị cấp nước; hệ thống phân phối nước; vòi 

hoa sen; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; phụ tùng an toàn và điều chỉnh dùng 
cho thiết bị nước.  
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(210) 4-2016-24374 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A11.1.2 

(731) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

2. CJ FOODVILLE CORP.   (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Món ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; bánh bao; cơm; xốt đậu tương; bột 

nhão làm từ đậu tương [đồ gia vị chấm]; hạt tiêu [gia vị]; gia vị; xốt [đồ gia vị chấm]; đồ 

gia vị tẩm ướp; giấm; bột mì; mì sợi; bánh mỳ; bánh gạo; đường; muối để nấu ăn; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bánh ravioli (món bánh bao của ý 

có vỏ bằng bột nhào và nhân thịt); bánh nhân thịt; bánh nướng (có nhân bọc trong lớp bột 

áo); bánh tạc (bánh nướng có nhân lộ trên đế bánh); cơm cuộn trong lá rong biển khô kiểu 

Hàn quốc (gimbap); cơm trộn rau và thịt bò (bibimbap).  
 

 
(210) 4-2016-24375 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A11.1.2 

(731) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

2. CJ FOODVILLE CORP.  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò thái lát tẩm gia vị nướng (món bulgogi); món ăn từ rau củ lên men 

(kimchi); tảo tía nướng; xúc xích; thực phẩm chế biến từ cá; cá đã lạng xương; xúp; chế 

phẩm để chế biến xúp; rau đã được bảo quản; đậu đã được bảo quản; rong biển ăn được, 

đã qua chế biến; dầu ăn được; sa-lát rau trộn; nước trái cây nấu đông; quả hạch đã qua chế 

biến; đậu phụ; thực phẩm chế biến từ đậu phụ; thịt đã được bảo quản; gia cầm không còn 

sống; cá đóng hộp; cá không còn sống; thịt ướp muối; thịt lợn muối xông khói; món ăn 

chế biến từ khoai tây nghiền hoặc thịt xay được phủ vụn bánh mỳ và rán; dưa muối; dưa 

góp cay. 
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(210) 4-2016-24376 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 25.1.6; 26.4.2 
(731) W.H.I COMPANY LIMITED   (MM) 

No.37, Kyaung Street, Saw Yan Paing 
South Ward, Ahlone Township, Yangon, 
Myanmar 11121 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; bơ; pho mát; sữa đặc; sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-24377 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.9 
(731) AEOLUS TYRE CO., LTD  (CN) 

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo 
Henan, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; lốp ô tô; săm cho bánh xe bơm hơi; bánh/lốp xe bơm hơi; 
ta-lông lốp xe; chốt chống trượt cho lốp. 

 

 
(210) 4-2016-24378 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Your  (VN) 
41 Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); cà vạt; khăn quàng 

(trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-24379 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Đức Minh  (VN) 

P1404, CT5 khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị dùng trong thể thao; thiết bị tập thể dục, máy 

để tập luyện thể dục; vợt cầu lông, vợt bóng bàn, vợt tennis. 
 

 
(210) 4-2016-24380 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.4; 1.5.1 

(591) Trắng, da cam, xanh dương 

(731) Nguyễn Hữu Việt  (VN) 
Khối 3, phường Trường Thi, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; hướng dẫn giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe huấn 

luyện thể hình và sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2016-24384 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 175 Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm; máy sản xuất cửa nhựa.  
 

 
(210) 4-2016-24385 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Vương Thanh Sơn  (VN) 
Số 84 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2016-24386 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần quản lý, đầu 

tư Giáo dục Quốc tế  (VN) 
Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; chương trình máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (được 

ghi sẵn); tệp tin hình ảnh và/hoặc âm thanh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống được; đĩa ghi dữ liệu. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; vở; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng giảng dạy (trừ 
thiết bị giảng dạy); ấn phẩm. 

 

Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ô (dù); túi học sinh; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà vạt; thắt 
lưng (trang phục). 

 
Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị luyện tập thể hình; máy để luyện tập thể 
dục; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; đồ chơi; 
thiết bị trò chơi. 

 
Nhóm 41: Trường học [giáo dục]; thư viện cho thuê sách; xuất bản sách; thông tin giáo 
dục, khảo thí giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải được. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; trông trẻ ban ngày 
[nhà trẻ]; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-24387 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lam, vàng, 

vàng đồng, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần quản lý, đầu 

tư Giáo dục Quốc tế   (VN) 
Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; chương trình máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (được 
ghi sẵn); tệp tin hình ảnh và/hoặc âm thanh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống được; đĩa ghi dữ liệu.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; vở; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng giảng dạy (trừ 
thiết bị giảng dạy); ấn phẩm. 
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Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ô (dù); túi học sinh; vali.   

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà vạt; thắt 

lưng (trang phục).  

 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị luyện tập thể hình; máy để luyện tập thể 

dục; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; đồ chơi; 

thiết bị trò chơi.  

 

Nhóm 41: Trường học [giáo dục]; thư viện cho thuê sách; xuất bản sách; thông tin giáo 

dục, khảo thí giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải được. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; trông trẻ ban ngày 

[nhà trẻ]; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-24388 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.13.25; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Hùng  (VN) 
Khu tập thể Đồng Xa, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24389 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tiến Minh  (VN) 
278/14 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc phòng và chữa bệnh cho người, dụng cụ y tế thông 

thường. 
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(210) 4-2016-24390 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.5; 25.1.25; A25.7.8 
(591) Vàng cam, vàng cam nhạt, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần gia công 

Phước Hưng  (VN) 
115 An Dương Vương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công vàng bạc đá quý; dịch vụ gia công nữ trang bằng vàng bạc đá 
quý. 

 

 
(210) 4-2016-24391 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Hưng Việt Nam  (VN) 
Đường số 3, cụm công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su; gối cao su; giường. 

 

 
(210) 4-2016-24392 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhà hàng Hai 
Cùi Bắp  (VN) 
Số 19 đường 30/4, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
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(210) 4-2016-24393 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhà hàng Hai 
Cùi Bắp   (VN) 
Số 19 đường 30/4, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-24394 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.4; 5.9.24; A5.3.13; 5.7.24; A5.3.15; 

26.4.9; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá nhạt, xanh 

dương, vàng, đen, nâu, đỏ, đỏ đậm, cam, 
tím 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)  (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2016-24395 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(731) Công ty cổ phần Cà Phê Mê 

Trang  (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2016-24396 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.6; A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH Ngô Gia Hiệp 
Hưng  (VN) 
Số 15A, tổ 4, ấp Nông Doanh, xã Xuân 

Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang, sấy hoặc đã được phơi khô, bảo quản.  
 

 
(210) 4-2016-24398 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 

(591) Xanh lá mạ, da cam, trắng 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.  (KY) 

106 Elizabethan Square, PO Box 1162 , 

Grand Cayman KY1-1102, Cayman 

Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 

vật; thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm thú y; sản 

phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-24399 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 

106 Elizabethan Square, PO Box 1162 , 

Grand Cayman KY1-1102, Cayman 

Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 

vật; thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm thú y; sản 

phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân dùng trong y tế. 
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(210) 4-2016-24400 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.5 
(591) Đen, đỏ, trăng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Phong Phó Vi Na  (VN) 
73/5E tổ 7, khu phố 1, đường Đình 
Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải. 

 

 
(210) 4-2016-24401 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại văn phòng phẩm Thăng 
Long  (VN) 
479/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút bi; thước kẻ học sinh các loại.  
 

 
(210) 4-2016-24402 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.9.17; 8.7.8; A19.3.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, vàng nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản (phơi khô hoặc nấu chín); nước quả nấu 
đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; bánh snack; bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; đường; mật ong; mật đường; men; bột 
nở; muối; mù tạt; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá ăn (đá lạnh).  
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(210) 4-2016-24403 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 25.1.25; 26.1.1 

(731) Võ Huỳnh Thanh Vân  (VN) 
50/8 ấp Tây A, xã Đông Hòa, huyện Dĩ 

An, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-24404 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hạt Ngọc  
(VN) 
262/1 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-24405 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; A11.3.3 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vân An  (VN) 
Số 52D Trần Thủ Độ, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; yến sào. 
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(210) 4-2016-24406 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 3.2.9 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vân An  (VN) 
Số 52D Trần Thủ Độ, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; yến sào. 

 

 
(210) 4-2016-24408 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Cao Việt 
Hùng  (VN) 
260/27 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-24409 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10 

(591) Đỏ, xanh biển, vàng, đen, xanh biển 

nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Sông Lô  (VN) 
Quốc lộ 51, ấp Song Vĩnh, xã Tân 

Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh; dịch vụ bảo vệ. 
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(210) 4-2016-24411 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.13.25; 25.3.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng Sáng Tạo  (VN) 
Số 01, ngách 15, ngõ 134 phố Lê Trọng 

Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài trời. 

 

 
(210) 4-2016-24413 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng Sáng Tạo  (VN) 
Số 01, ngách 15 ngõ 134 phố Lê Trọng 

Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài trời. 

 

 
(210) 4-2016-24414 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh cổ vịt, đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH MTV trang 
thiết bị vật tư y tế Hiền Lâm 
Minh  (VN) 
Số 47 Nguyễn Văn Thêm, phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại trang thiết bị vật tư y tế.  
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(210) 4-2016-24415 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) 1. Vũ Văn Yên  (VN) 

Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 
Hóa  

2. Dương Quốc Tùng  (VN) 
Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa gồm: dịch vụ khám và chữa răng, chỉnh hình răng.  

 

 
(210) 4-2016-24416 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NICOTEX  (VN)
Số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-24417 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.3; 24.9.1; 25.1.6; 3.4.13; A3.4.4; 

3.4.1 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NICOTEX  (VN)
Số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-24418 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.6; 5.7.3; 3.4.1; 24.9.1 
(591) Đỏ, cam, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NICOTEX  (VN)
Số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-24419 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.4.4 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NICOTEX  (VN)
Số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ. 
 

 
(210) 4-2016-24420 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường An  
(VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; thiết bị làm nóng 

nước dùng cho buồng tắm; bình đun nước nóng, thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun nước.  
 

 
(210) 4-2016-24421 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thùng  bằng  kim loại; bể chứa bằng kim loại, bồn chứa bằng kim loại; thùng 
chứa loại lớn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-24422 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Quang  (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 06: Que kim loại dùng để hàn vảy hoặc hàn; ống thép; dây thép; tấm thép; thép 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; cây thép.  

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; vỏ bọc để cách âm; vật liệu để bít kín; vật 
liệu cách điện cho ống dẫn điện; vật liệu cách điện cách nhiệt; vật liệu bao gói [đệm lót, 
nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2016-24423 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.15; A3.5.24 (540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại, đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.  

 

Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác, gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-24424 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Trắng, ghi, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, xanh 
dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-24425 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.15; 1.15.21 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, tím, nâu, xanh lá 

cây nhạt, xanh nước biển, xanh dương, 

xanh lá cây  đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2016-24426 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, xanh 

dương, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-24427 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 5.3.20; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, xanh 

dương, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2016-24428 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.3.20; A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam, tím, nâu, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước 

biển, xanh dương, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2016-24429 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1; 5.3.20 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, 

xanh dương, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-24430 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.3.20; 1.15.15; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, nâu, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước 

biển, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-24431 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1; 5.3.20 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, 

xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-24432 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.3.20; A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, tím, nâu, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước 

biển, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2016-24433 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1; 

25.1.25; A5.1.16 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, tím, nâu, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước 

biển, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2016-24434 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 5.3.20; 26.1.1; 

25.1.25; A5.1.16 

(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, 

xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-24435 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.15; 25.1.25; 

A5.1.16; 5.3.20 
(591) Trắng, đen, ghi, đỏ, vàng, cam, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, 
xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

(210) 4-2016-24436 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.7.6; 1.1.15 
(591) Vàng cam, xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Khánh Linh  (VN) 
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng canxi.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; kinh doanh các sản phẩm: thực phẩm chức năng canxi.  
 

 
(210) 4-2016-24437 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Xanh dương, vàng, vàng cam, đen, nâu 

xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư  P.H  (VN) 
Số 10/612 đường Lạc Long Quân, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

hỗ trợ việc quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; điều hành kinh doanh cho 
khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn. 
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Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; mua bán căn hộ, nhà ở 
chung cư. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng dưới nước. 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê 
bãi đỗ xe; vận tải. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa - resort); dịch vụ quầy rượu; nhà dưỡng lão, nhà 
nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. 

 

 
(210) 4-2016-24438 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại DETAIL  (VN) 
39 Hoa Hồng, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-24439 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Kim Thắng  (VN) 
Số 5 ngõ 294/8/40 phố Đội Cấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2016-24440 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 25.5.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Ngô Phương Thảo   (VN) 
Phòng 408- C3- tập thể Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-24442 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 6.1.2; 1.13.1 

(591) Vàng đồng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
du lịch Minh Huy Phú Quốc  
(VN) 
Số 99 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, TT. 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24448 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.2; A1.1.12; A26.11.8; 26.4.4 

(591) Tím, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tuấn Hồng Phú Thọ  (VN) 
Tổ 11B, phố Anh Dũng, phường Tiên 

Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm dùng năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi hàng hóa các sản phẩm: 

bình nước nóng cho nhà tắm dùng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2016-24449 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phan Điệp Vĩnh 
Phúc  (VN) 
Số 120, đường Trung Tâm, phố An Phú, 

phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc  
 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); bình thủy điện (thiết bị 

đun nước bằng điện); cây nước nóng lạnh (thiết bị đun nóng và làm lạnh nước); máy lọc 

nước. 
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(210) 4-2016-24451 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục Tân Hà   (VN) 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bảng viết; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, đồ dùng dạy và học như, bảng, phấn, giấy, kéo, túi, 
cặp, vở, sách, bút, hộp màu, đất nặn.  

 

 
(210) 4-2016-24452 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.3.1 
(731) Công ty TTHH thiết bị giáo 

dục Tân Hà   (VN) 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bảng viết; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, văn phòng phẩm, đồ dùng dạy và học như, bảng, phấn, giấy, kéo, túi, 
cặp, vở, sách, bút, hộp màu, đất nặn.  

 

 
(210) 4-2016-24453 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Hùng   (VN) 
Thôn Trấn Hải, xã Trấn Dương, Vĩnh 
Bảo, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  
 

 
(210) 4-2016-24454 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại dịch 
vụ Ba Công Tử  (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 

từ; nồi áp suất. 
 

 
(210) 4-2016-24455 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại dịch 
vụ Ba Công Tử  (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 

từ; nồi áp suất. 
 

 
(210) 4-2016-24456 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại dịch 
vụ Ba Công Tử  (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 

từ; nồi áp suất. 
 
 

(210) 4-2016-24457 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 13.1.6; 5.7.1; 26.1.1; A26.11.8 

(591) Trắng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Thị Quỳnh Hoa   (VN) 
123A Trần Quý Cáp, phường Tự An, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

2. Nguyễn Hữu Phước   (VN) 
123A Trần Quý Cáp, phường Tự An, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2016-24458 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu và du lịch 
Thuận Phong  (VN) 
331/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy tán đinh; súng phun keo dính, dùng điện.  
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2016-24459 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Đức ái   (VN) 
73A Lê Văn Lương, khu phố 1, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 

 
(210) 4-2016-24460 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thượng 
TỸ  (VN) 
46 - 48 đường 22, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2016-24461 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.10 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thượng 
TỸ  (VN) 
46 - 48 đường 22, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2016-24462 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Sản xuất Túi 
nhựa Hà Nội  (VN) 
Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa (túi nhựa) dùng để gói; bao túi dùng để nấu trong lò vi sóng; bao 

túi nhựa dùng để đựng rác; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi nilon (dùng để 

bao gói hàng hoá). 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất khẩu; nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bao bì nhựa 

(túi nhựa) dùng để gói, bao túi dùng để nấu trong lò vi sóng, bao túi nhựa dùng để đựng 

rác, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, túi nilon (dùng để bao gói hàng hoá). 
 

 
(210) 4-2016-24464 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.13.25; 25.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T&D Hưng Lộc  
(VN) 
Số 18 ngách 508/91 đường Láng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đồ điện gia dụng (bao gồm đèn và bộ đèn điện, tủ lạnh, máy giặt, 

điều hòa không khí, hệ thống nồi hơi, máy sấy tóc), văn phòng phẩm, đồ nội thất (bao 

gồm giường, tủ, bàn, ghế, kệ), máy tính, các linh kiện điện tử, hệ thống phần mềm quản lý 

nhà hàng, giày dép, chăn, đệm. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ du lịch và tham quan; vận tải hành khách bằng đường bộ; điều 

hành chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp nơi nghỉ 

ngơi cao cấp.  
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(210) 4-2016-24465 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh đen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Signature  (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế; giường, tủ. 
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải dệt kim; vải không dệt; vải len.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; giấy dán tường.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 40: May quần áo; bào (cưa gỗ); dịch vụ may; đồn gỗ và xẻ gỗ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-24466 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH luyện cán thép 
Hùng Cường  (VN) 
Số 109, tổ 3, khu phố 4, phường Thới 
Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-24467 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đề  (VN) 
Thôn An Dưỡng, xã Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 
chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
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(210) 4-2016-24468 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đề  (VN) 
Thôn An Dưỡng, xã Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 

chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2016-24469 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đề  (VN) 
Thôn An Dưỡng, xã Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 

chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2016-24470 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.5.6; A2.5.23 
(591) Hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Biển Tuệ  (VN) 
E3/20 ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-24471 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.2; 7.3.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Nguyên  
(VN) 
280B Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm từ hợp kim nhôm, cửa cuốn làm từ thép hợp kim; cửa kéo làm từ 
thép hợp kim; cửa nhôm định hình làm từ hợp kim nhôm; phụ kiện tay khóa, phụ kiện lắp 
khóa làm từ thép hợp kim. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa nhựa. 

 

 
(210) 4-2016-24472 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VINA CLIO   (VN) 
Số B-1-10, chung cư Conic - Garden, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; gel làm trắng răng; chế phẩm làm sạch răng giả.  
 

Nhóm 10: Vật dùng để cạo lưỡi.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2016-24473 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 
 

 
(210) 4-2016-24474 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh, cam 

(540) 

 

(731) Lương Thị Ngọc My  (VN) 
89 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bột quả nhàu (bột thực phẩm); bột nghệ (bột thực phẩm); bột lá 

chùm ngây (bột thực phẩm); bột matcha (bột thực phẩm) 
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(210) 4-2016-24475 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê (dịch vụ quán cà phê); quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-24476 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy   (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê (dịch vụ quán cà phê); quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-24477 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy   (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê (dịch vụ quán cà phê); quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-24479 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 86/915,207 22.02.2016 US 

  
(731) HELIAE DEVELOPMENT LLC  (US) 

578 East Germann Road, Gilbert, 
Arizona 85297, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, cụ thể là phân bón, chất kích thích sinh 

trưởng thực vật có tính chất của chất dinh dưỡng cho thực vật, chất cải tạo đất và chất cải 
tạo thực vật có tính chất của chất dinh dưỡng cho thực vật dùng cho nông nghiệp và nghề 
làm vườn, cụ thể là cho các sản phẩm thảm cỏ. 

 

 
(210) 4-2016-24482 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế STA  (VN) 
163/54 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong trường học; đồ đạc trong văn 

phòng; tủ đựng quần áo/tủ dùng nhiều ngăn kéo; giá đồ đạc. 
 

Nhóm 37: Nghề mộc; dịch vụ nghề mộc; xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây 
dựng công trình; xây dựng các sạp hàng trong hội chợ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-24483 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh 

dương đậm, xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO  (VN) 
ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bột ngũ cốc; gia vị thực phẩm; bánh.  
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(210) 4-2016-24484 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Ngọc Huyền  (VN) 
10 Bùi Thị Xuân, khu phố 1, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-24485 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-24486 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-24487 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh cốm, trắng 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực đán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-24488 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-24489 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24490 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-24491 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24492 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24493 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24494 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24495 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24496 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24497 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24498 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24499 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-24500 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thiêm  (VN) 
Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho y tế có nguyên liệu chính từ bột nghệ và tinh 

bột nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-24501 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ 
(731) DAROS CO., LTD.  (KR) 

632-17 Wolharo, Hasungmyeon, 
Kyeongido, Kimpocity, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo [bằng kim loại]. 
 

Nhóm 11: Bồn rửa mặt; bồn cầu (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa 
sen, vòi bếp (thiết bị vệ sinh); bồn tắm.  

 
Nhóm 20: Tủ kệ phòng tắm (đồ đạc); móc treo quần áo (không bằng kim loại); giá đỡ 
dưới gương trong phòng tắm (đồ đạc). 

 
Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm, cụ thể là giá để giấy vệ sinh, giá treo khăn tắm, giá đựng 
cốc, kệ đựng xà phòng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-24502 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.16; 25.1.6; 24.1.1; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, tím, vàng, nâu, 

xám, trắng, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu Nhuận Phát  (VN) 
Thôn Chi Quan 2, thị trấn Liên Quan, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-24503 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Aiinee  (VN) 
Số 11, đường 7B, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; bộ pin điện; tai 

nghe; loa; micr«.  
 

 
(210) 4-2016-24504 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dệt may và 
Thương mại Minh Trí  (VN) 
Lô G12 đường Lê Trọng Tấn, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo. 
 

(210) 4-2016-24505 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) VATANIKA GROUP CO., LTD.   (TH) 

1554/26 Pracharath 1 Road, 
Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; yếm; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; quần áo da; áo 
choàng; áo nịt ngực [áo lót]; áo vây; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm; đồ đi chân; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ; gót 
giầy; ca vát; quần áo ngủ; quần đùi ống rộng, khăn; áo sơ mi; giày; váy; quần váy; bộ lễ 
phục; quần áo bơi; áo phông ngắn tay; quần dài; quần áo lót; bộ áo liền quần; bộ áo liền 
quần với quần ống ngắn; áo vét khoác ngoài; áo ghi lê; áo khoác.  

 

 
(210) 4-2016-24507 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(300) 2016-019106 23.02.2016 JP 

  
(731) TOHO CO., LTD.  (JP) 

1-2-2, Yurakucho, Chiyoda-Ku, Tokyo 
100-8415, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ nhớ cho máy chơi trò chơi viđeo; điện thoại di động; điện thoại thông 

minh; điện thoại không dây; điện thoại viđêô; máy trả lời điện thoại; máy fax; thiết bị 
điện báo truyền ảnh; thiết bị thu âm thanh-hình ảnh; thiết bị truyền âm; thiết bị đàrn thoại; 
thiết bị theo dõi em bé bằng hình ảnh; thiết bị định vị cho xe [thiết bị máy tính gắn trên 
xe]; thiết bị ra-đa; thiết bị định vị toàn cầu GPS; hệ thống điện dùng cho thiết bị điều 
khiển từ xa trong hoạt động công nghiệp; thiết bị tái tạo âm thanh; đầu đĩa DVD; khung 
ảnh kỹ thuật số; máy quay; máy ghi hình; bảng thông báo điện tử; ăngten; cột ăng ten vô 
tuyến; dây đeo điện thoại di động; ống nghe điện thoại; micro điện thoại; bộ phụ kiện 
rảnh tay cho điện thoại; cuộn dây điện; hộp đựng cuộn dây điện; băng để lau đầu đọc 
[máy ghi âm]; loa phát thanh; loa sừng; vỏ cho loa; hệ thống nhận và phát hiệu; màn hình 
viđêô; tai nghe; micro; loa phóng thanh; cần của máy quay đĩa; kim dùng trong máy quay 
đĩa; bộ điều chỉnh tốc độ của máy quay đĩa; bộ nối âm thanh; bộ mã hóa từ; dây điện từ 
bộ khuếch đại âm thanh; đĩa mềm; đĩa từ; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; máy tính 
bỏ túi; vòng đeo tay nhận dạng mã hóa (từ tính); thẻ điện tử dùng cho hàng hóa; thiết bị 
điện tử dịch ngôn ngữ bỏ túi; lịch điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; máy phóng đại chữ; 
thẻ nhận dạng từ tính; bóng phát tia X không dùng cho mục đích y tế; ống chân không 
[rađiô]; ống ba cực; ống nhiệt điện tử; ống phóng điện, không dùng để thắp sáng; thiết bị 
bán dẫn; mạch tích hợp; lát mạch tích hợp; bo mạch in; chương trình điều hành máy tính, 
đĩa ghi; máy gia tốc cộng hưởng từ; thiết bị và hệ thống để tạo tia X, không phải cho mục 
đích y tế; thiết bị dò bằng sóng; betatrôn; máy dò kim loại cho mục đích công nghiệp, 
quân sự; máy phát lượng tử ánh sáng, không dùng cho mục đích y tế; máy đo độ sâu của 
biển; máy gia tốc hạt; kính mát; kính bảo hộ dùng trong thể thao, kính áp tròng; kính 
chống chói; mặt nạ lặn, hộp chứa kính áp tròng; dây nhỏ đeo kính mắt; thấu kính đeo mắt; 
dây xích đeo của kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính; hộp trò chơi video; máy 
ghi phát; đĩa than [âm thanh-hình ảnh]; tệp âm nhạc tải về được; phim hoạt hình; tập tin 
hình ảnh tải về được; bộ phim điện ảnh, đã phơi sáng, phim  X quang, đã phơi sáng; ảnh 
chụp X-quang, không dùng cho mục đích y tế; khung cho phim ảnh dương bản. 

 
Nhóm 16: Hộp bằng các tông hoặc giấy; túi giấy hình nón; giấy để bao gói; giấy vệ sinh; 

khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy; khăn để bàn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; giấy; văn 
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phòng phẩm; sách nhạc; lịch; tạp chí [định kỳ]; thời gian biểu in sẵn; sách; báo; bản đồ 

địa lý; tờ rơi thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; áp phích; bản in đồ họa; bức ảnh 

chụp; bản khắc, hình ảnh [in]; giá đựng ảnh chụp.  
 

 
(210) 4-2016-24509 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2; 3.7.16; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH MTV thế giới 
Yến Việt  (VN) 
73/12P Văn Thân, phường 08, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-24510 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Bùi Quang Thành   (VN) 
390/11 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-24511 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Đen, vàng, xám 

(731) Công ty TNHH Trúc Viên  (VN) 
243/8 Chu Văn An, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ trực tuyến về truyền dữ liệu; dịch vụ cổng thông tin điện tử.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục).  
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(210) 4-2016-24512 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Đen, vàng, xám 

(731) Công ty TNHH Trúc Viên   (VN) 
243/8 Chu Văn An, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2016-24513 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.23; 26.1.2; 25.5.2; 26.1.1; 13.1.1 

(591) Xanh, vàng 

(731) Công ty TNHH môi giới hàng 
hải Tiên Phong   (VN) 
32 (D23) khu biệt thự phố kinh doanh 

Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 39: Môi giới hàng hải: bốc dỡ hàng hóa tại bến cảng, cho thuê tàu và thuyền để chở 

hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường thủy.   
 

 
(210) 4-2016-24514 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, hồng, xanh lá, nâu đỏ 

(731) Công ty TNHH du lịch và giải 
pháp truyền thông Quy Nhơn  
(VN) 
Số 103/16/5 Nguyễn Huệ, phường Trần 

Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 39: Tham quan (du lịch); dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du 

lịch; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1415 

(210) 4-2016-24515 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Seven Nine   (VN) 
175 Lê Đình Cẩn, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-24516 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) COMMONPATH LLC   (US) 

5963 Olivas Park Drive, #F Ventura CA 
93003 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay muối và hạt tiêu (không phải loại vận hành bằng tay).  
 

Nhóm 08: Dao dùng trong nhà bếp. 
 

Nhóm 09: Máy cân; thiết bị đếm bước chân; thiết bị định lượng (dùng điện).  
 

Nhóm 10: Thiết bị theo dõi mỡ trong cơ thể; máy đo huyết áp, máy đo nhịp tim; máy đo 
nồng độ oxy bão hòa trong máu; cân đo tỉ lệ mỡ và nước trong cơ thể.  

 

Nhóm 11: Chảo rán dùng điện; quạt gió [điều hoà không khí]; thiết bị thông gió [điều hoà 
không khí].  

 

Nhóm 21: Hộp nhựa đựng thực phẩm; dụng cụ xay cho mục đích gia đình (vận hành bằng 
tay); dụng cụ mở rượu (dùng điện hoặc không dùng điện); ly thủy tinh để đựng đồ uống; 
kính tấm (vật liệu thô, trừ kính xây dựng); chảo rán không dùng điện.   

 

Nhóm 28: Đồ chơi nhà tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy xay muối và hạt tiêu (không phải loại vận hành bằng tay), dao 
dùng trong nhà bếp, máy cân, cân đo tỉ lệ mỡ và nước trong cơ thể, thiết bị đếm bước 
chân, thiết bị định lượng (dùng điện), thiết bị theo dõi mỡ trong cơ thể, máy đo huyết áp, 
máy đo nhịp tim, máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu, chảo rán dùng điện, quạt gió 
[điều hoà không khí], thiết bị thông gió [điều hoà không khí], đồ chơi nhà tắm, hộp nhựa 
đựng thực phẩm, dụng cụ xay cho mục đích gia đình (vận hành bằng tay), dụng cụ mở 
rượu (dùng điện hoặc không dùng điện), ly thủy tinh để đựng đồ uống, kính tấm (vật liệu 
thô, trừ kính xây dựng), chảo rán không dùng điện.  
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(210) 4-2016-24517 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

be, vàng 
(731) THE QUAKER OATS COMPANY  

(US) 
555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở yến mạch; đồ uống trên cơ sở yến mạch có chứa sữa; cà 
phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; bánh mì, bánh nướng và bánh kẹo; đá nước; đường, mật ong, mật đường; men, bột 
nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2016-24518 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; 26.1.2; 26.2.7 
(731) JIANGMEN CHANGJIU 

MECHANICAL EQUIPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
No. 9 Factory, Xinjitang, XinJi Bunk 
Hou, Jianghai District, Jiangmen City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Stato [bộ phận của máy]; chổi vận hành bằng điện; máy xén; bộ phận bảo vệ 
[bộ phận của máy móc]; máy mài; tấm chắn [bộ phận của máy]; máy và thiết bị đánh 
bóng dùng điện; mỏ hàn cắt, vận hành bằng khí; công cụ cầm tay không phải loại vận 
hành thủ công; máy mài góc.  

 

 
(210) 4-2016-24519 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.5; 5.5.19; 2.3.1; A5.5.22 
(591) Trắng, đen, đen nhạt, đỏ, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-24520 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.13.1; A1.13.15; 

26.4.4; 26.13.25; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, đỏ đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mediphar USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-24521 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Dudoff Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, phòng 202, tòa nhà Vinalines, số 

163, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; lò vi sóng; lò nướng điện; tủ lạnh; máy sấy bát đĩa.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho gia đình và bếp như: chậu rửa (có thể di chuyển được), 

thùng nhựa, chảo, xô, nồi (không dùng điện), bộ nồi nấu (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-24522 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, đen, nâu 

(731) ừng Cẩm Kiệt  (VN) 
125 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy. 
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(210) 4-2016-24523 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Hoàng Xuân Hoan  (VN) 
Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 

Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-24524 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Truyền thông Giải trí 
Ngọc Viễn Đông  (VN) 
94/30 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; tổ chức các cuộc 

thi về giáo dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ 

chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh 

nhân.  
 

 
(210) 4-2016-24526 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.8; 1.15.21 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); nước rửa chén; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm 

làm thơm không khí. 
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(210) 4-2016-24527 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(731) Công ty TNHH Bell Đức   (VN) 
Lk279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); nước rửa chén; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm 

làm thơm không khí.  
 

 
(210) 4-2016-24528 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.3.1 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); nước rửa chén; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm 

làm thơm không khí.  
 

 
(210) 4-2016-24529 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); nước rửa chén; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm 

làm thơm không khí.  
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(210) 4-2016-24534 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Tím, xanh nước biển 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

cổ phần  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 
mại trong khu đô thị, khách sạn; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây 
dựng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2016-24535 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SHENZHEN FANCY CREATION 

INDUSTRIAL LIMITED   (CN) 
Building A12, Baishixia Longwangmiao 
Industrial Zone, Fuyong Road East, 
Bao'an District, Shenzhen 518103, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ vi xử lý; thiết bị ngoại 
vi máy vi tính; bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm); máy in dùng với máy vi tính; máy đếm và 
phân loại tiền; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); thiết bị điện báo truyền 
ảnh; máy fax. 

 

 
(210) 4-2016-24536 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.11; 1.15.11 
(591) Xanh nhạt, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Kiến Bình  
(VN) 
139/18 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
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(210) 4-2016-24537 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Việt ¸  
(VN) 
Khu phố Bình Giang 1, phường Sơn 
Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-24538 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xám, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hải Cảnh  (VN)
139/11 An Bình, phường 6, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tivi, đầu đĩa CD, đầu đĩa DVD, đầu MP3, máy phát điện, máy giặt, 

quạt điện, máy làm mát không khí bằng hơi nước, quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt 
bàn, quạt đứng, quạt lửng, quạt treo tường quạt trần, bàn là điện, lò nướng dùng điện, lò vi 
sóng, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy nước nóng lạnh, thiết bị sưởi 
nóng, máy lạnh, tủ lạnh tủ cấp đông, tủ đá, tủ ướp lạnh, máy chạy bộ, thiết bị xoa bóp, 
máy xoa bóp chân tay, camera quan sát. 

 

 
(210) 4-2016-24539 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ sậm, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Minh Long 

Phát  (VN) 
9/9C, khu phố 3, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang; cà phê bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê rang, cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2016-24540 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.9; A26.4.24 

(731) Công ty cổ phần Thành Nam  
(VN) 
2/54, tổ 16, khu phố 6, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-24542 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lã Hữu Khoa  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; da thuộc; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; vật liệu giả 

da, da giả; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ.  

 
Nhóm 25: Thắt lưng; giày cao cổ, giày ống; quần áo giả da; quần áo da; găng tay; giày; 

dép.  
 

 
(210) 4-2016-24543 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Phạm Văn Trọng   (VN) 
Số nhà 14, ngách 131/179, phố Vĩnh 

Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2016-24544 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại & 
Dịch vụ Duy Trọng  (VN) 
Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, trục cửa cuốn bằng kim loại, 

phụ kiện kèm theo cửa cuốn bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-24545 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.7; 26.1.2; A25.7.21 (540) 

  

(731) Hồ Cảnh Nhựt   (VN) 
549/71/9 Lê Văn Thọ, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-24546 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) 1. H Vân Niª £ban   (VN) 
95 A Ma Khê, phường Tân Lập, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

2. H Hoan Niª £ban   (VN) 
95 A Ma Khê, phường Tân Lập, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-24551 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.2; 2.5.8; 2.5.30 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hỷ Lạc Gia  
(VN) 
20/30 Phạm Ngọc, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-24552 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.8; A1.1.2; 24.15.3; A24.15.11; 

15.1.13 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phúc Huy  (VN) 
628/104 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-24553 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7; A26.4.24 
(731) Nguyễn Bá Hải   (VN) 

Làng Vĩnh Ngọc, xã Đông Lĩnh, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-24554 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A16.1.6; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thống Lệ   (VN) 
Tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-24555 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 

động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24556 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 
động sản đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24557 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.2.3; 26.2.1; 14.7.1 
(591) Xanh nước biển, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông thiết kế Cửu Long  (VN) 
339/39 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Gỗ; quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu 

sản phẩm, marketing. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì, thiết kế đồ hoạ nghệ thuật, dịch vụ thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-24558 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.5 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Phương Việt  (VN) 
10C Sư Thiện Chiếu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán; vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng như gạch, xi măng, cát, đá, 
lavobo (chậu rửa), bồn cầu, bồn tắm; mua bán máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y tế như 
máy đo huyết áp, máy xông mũi, ống thuốc tiêm, chỉ khâu, dao mổ kim và lưới dao mổ, 
khay định bông thải, găng tay, bao tay, túi dẫn lưu, mỹ phẩm, nước hoa; dịch vụ quảng 
cáo xây dựng; môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại cho các sản phẩm nêu trên. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản (cho thuê bất động sản; mua, 
bán nhà; cho thuê lại; cho thuê mua); định giá bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý 
bất động sản. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và 
giao thông; san lấp mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ giám sát công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; 
đo đạc bản đồ phục vụ công trình xây dựng; khảo sát thiết kế qui hoạch xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-24559 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hằng Nga  (VN) 
P319, A5 tập thể Giảng Võ, đường Kim 
Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay đa năng, máy ép hoa quả, máy làm sữa đậu nành, 

máy xay thịt, máy hút bụi. 
 

Nhóm 11: ấm đun nước siêu tốc dùng điện, cây nước nóng lạnh, bình thủy điện, lò nướng, 
nồi nướng dùng điện, lò vi sóng, nồi hầm chậm dùng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất dùng 
điện, bếp từ điện, bếp hồng ngoại, máy sấy quần áo, máy sấy tóc. 

 

 
(210) 4-2016-24561 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A17.3.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Keycite 
Vietnam  (VN) 
Số 315, đường Bình Lợi, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; kiểm toán; quản lý thương mại về việc li - xăng sản phẩm; dịch vụ của 

người khác; đánh giá về thuế. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm; cho thuê văn phòng.  
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Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ; 
quản lý quyền tác giả; dịch vụ li- xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tham gia 
tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; dịch vụ đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2016-24562 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Quý  (VN) 
25A, ngõ 1, đường Trần Phú, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24563 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Quý  (VN) 
25A, ngõ 1, đường Trần Phú, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24564 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Vũ Thị Quý  (VN) 
25A, ngõ 1, đường Trần Phú, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24565 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Cao Kính  (VN) 
Xóm Nội Đa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-24566 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.21; 24.17.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ, xanh ngọc, vàng 

(540) 

  

(731) Đàm Thị Na  (VN) 
Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24569 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ VIVO  
(VN) 
Phòng T15 - 2, tầng 15 Lottery Tower, 
số 77, đường Trần Nhân Tôn, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động.  

 

(210) 4-2016-24570 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DR Huệ  (VN) 
83 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩrn mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; phẫu thuật tạo 

hình; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2016-24571 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DR Huệ  (VN) 
83 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Thẩrn mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế 

 

 
(210) 4-2016-24572 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hòa Thành  (VN) 
199/2 đường TA19, khu phố 5, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo mức nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau, đồng hồ đo mức nước, 
van, tê, cút các loại, hệ thống và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-24573 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A11.3.7; A1.1.10; 26.3.2(540) 

  

(731) Trương Quang Đệ  (VN) 
141/11/11 Trần Não, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; trứng gà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, gà còn sống, thịt gà, trứng gà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24574 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Thì  (VN) 
Nhà B2 - TT5 khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-24575 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.7.7; A25.7.6; A26.11.12; 3.9.1 

(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ray White Điền Phát  
(VN) 
Số 195 Cao Đạt, phường 01, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 

cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở. 
 

 
(210) 4-2016-24576 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24577 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
xăng dầu An Hòa  (VN) 
Số 58, cụm 1, phường Quán Trữ, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông thủy sản đã qua chế biến như: tôm; cá; ba ba; gà; lợn; bò; ngan; vịt; dê. 

 

Nhóm 31: Giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thủy sản; cây trồng; hoa quả tươi; cây 
cảnh; động vật cảnh; rau tươi; gia cầm sống; gia súc sống. 
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(210) 4-2016-24578 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

xăng dầu An Hòa  (VN) 
Số 58, cụm 1, phường Quán Trữ, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông thủy sản đã qua chế biến như: tôm; cá; ba ba; gà; lợn; bò; ngan; vịt; dê. 
 

Nhóm 31: Giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thủy sản; cây trồng; hoa quả tươi; cây 
cảnh; động vật cảnh; rau tươi; gia cầm sống; gia súc sống. 

 

 
(210) 4-2016-24580 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân Á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 
(làm sạch) nước dùng trong gia đình. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 
trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước 
bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước 
nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; 
xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-24581 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhà hàng 
Khách sạn và Du lịch An Phú  
(VN) 
Thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện 
Tuy An, tỉnh Phú Yên 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-24583 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; A8.5.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân  (VN) 
280G Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; quán cơm gà. 

 

 
(210) 4-2016-24584 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Trắng, đen, đỏ (540) 

  

(731) Đào Ngọc Hùng  (VN) 
C3/15 Sunview 1, đường Cây Keo, 
phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ bếp bằng gỗ, nội thất nhà bếp bằng gỗ, thiết bị khử mùi không khí, 

bếp ga, bếp từ, linh kiện bếp ga, linh kiện bếp từ, bàn, ghế, giường, tủ. 
 

 
(210) 4-2016-24585 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, vàng(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tre 
Xanh  (VN) 
519/7/15 đường số 10, khu phố 8, 
phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2016-24586 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Việt Tín  
(VN) 
Số 14 hẻm 1/112 Tôn Thất Tùng, phường 
Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-24587 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Đỗ Tuấn An  (VN) 
373/172/5/10 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: tôm khô, mực khô, cá khô. 
 

 
(210) 4-2016-24590 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hops Sài Gòn  
(VN) 
169/7 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2016-24591 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Tấn  (VN) 
Khu phố 5, phường Trung Sơn Trầm, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát đóng chai; đồ uống pha sẵn và đồ uống hoa quả (không cồn). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-24592 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.21; 2.9.8; 26.4.1; 8.7.17 
(591) Đỏ, nâu, đen, xanh, vàng, cam, hồng, 

trắng 

(540) 

  

(731) 1. Hoàng Kim Long  (VN) 
Số 20 ngách 371/9 Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

2. Lê Duy Toàn  (VN) 
Số 106 tổ 28B, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; quán cơm văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-24596 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.13.1; A20.1.9; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá, đỏ, 

cam, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ - xây 
dựng Henry  (VN) 
1088/3A, quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 

An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-24597 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.9.1 

(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OFUND  (VN) 
Số 131 phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh 

Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòi sen, chậu rửa, bình nóng lạnh, bể sứ vệ sinh, bồn cầu, gạch lát.  

 

 
(210) 4-2016-24598 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OFUND  (VN) 
Số 131 phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh 

Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòi sen, chậu rửa, bình nóng lạnh, bể sứ vệ sinh, bồn cầu, gạch lát. 
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(210) 4-2016-24599 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh rêu đậm 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hải Nam  (VN) 
Thôn Hồi Quan (NR Nguyễn Hữu 
Thuân), xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; dụng cụ hút mũi; túi 
trữ sữa; máy hút sữa bằng điện (dùng cho mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24601 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Trần Công Khanh  (VN) 

Thôn Gia Phúc, xã Vĩnh Long, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, hàng không, đường biển; dich vụ cho thuê 

kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; dịch vụ đóng gói bao bì (đóng kiện, 
bao gói hàng hoá trước khi gửi đi). 

 

 
(210) 4-2016-24602 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) NGUIEN KHYU ZY  (UA) 

Str.Zodchich 24, Apt 23, Kiev - 03194, 
Ukraine 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ gia cho xăng dầu (tiết kiệm tiêu hao xăng, dầu diesel).  
 

 
(210) 4-2016-24604 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Hiển  (VN) 
Thôn 6, xã Phong Thịnh, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1436 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 
nước lau sàn nhà. 

 

 
(210) 4-2016-24605 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hương  (VN) 
Đội 1, xã Quảng Đức, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, bình nước nóng lạnh dùng điện và máy nước nóng dùng năng 

lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2016-24606 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Hương  (VN) 
Đội 1, xã Quảng Đức, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, bình nước nóng lạnh dùng điện và máy nước nóng dùng năng 

lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2016-24607 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Hương  (VN) 
Đội 1, xã Quảng Đức, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng lạnh dùng điện và máy nước nóng dùng năng 

lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2016-24608 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Hương  (VN) 
Đội 1, xã Quảng Đức, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng lạnh dùng điện và máy nước nóng dùng năng 

lượng mặt trời.  
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(210) 4-2016-24610 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nha Khoa 
SYDNEY  (VN) 
499-501 Bà Hạt, phường 08, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa (không hoạt động tại trụ sở).  
 

Nhóm 35: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế, máy móc, thiết bị nha khoa. 
 

Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt (không lưu trú bệnh nhân).  
 

 
(210) 4-2016-24611 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiệp nổi và 
thủ công mỹ nghệ Việt Nam  
(VN) 
SN 38, LK 18, KĐTM Văn Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Hàng hóa làm từ giấy (thiệp, mô hình).  

 
 

(210) 4-2016-24612 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Anh Tuấn  (VN) 
273D/8, Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV2, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 
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(210) 4-2016-24613 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A3.9.12; A26.11.12; 3.9.16; 3.9.1 

(591) Vàng, xanh dương, xanh biển, nâu, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIOGRITECH  
(VN) 
Tầng 1, toà nhà PVFCCo, Số 43 Mạc 

Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản; lâm sản; thủy sản; hải sản; thực phẩm; đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-24614 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật 
công nghệ Tân Tiến.  (VN) 
107/6/2, đường 38, khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, quạt gió (bộ phận của máy điều hòa không khí), máy 

đông lạnh (tủ cấp đông), thiết bị lạnh và máy làm đá vẩy, tủ ướt lạnh (tủ trữ thực phẩm 

trong siêu thị, máy hút ẩm, máy tạo ẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy điều hòa không khí, quạt gió (bộ phận của máy điều hòa không 

khí), máy đông lạnh lạnh (tủ cấp đông), thiết bị lạnh và máy làm đá vẩy, tủ ướp lạnh (tủ 

trữ thực phẩm trong siêu thị, máy hút ẩm, máy tạo ẩm.  
 

 
(210) 4-2016-24616 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh dương sẫm, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục và phát triển công nghệ 
quốc tế LANGMASTER  (VN) 
Số 27, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo: giảng dạy tiếng Anh  
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(210) 4-2016-24617 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bán lẻ trực 
tuyến OSS Việt Nam  (VN) 
Lô 15, C16, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; mua bán các loại sản 

phẩm sau: giày dép, quần áo, túi xách, balô, ví, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2016-24618 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cơ khí và thương mại 
Thành Long (TNHH).  (VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh, vòi cho đường ống; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi 

nước]; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị vệ sinh và ống dẫn nước hoặc gaz, vòi hoa 
sen; vòi [vòi khoá]. 

 

 
(210) 4-2016-24619 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Tạ Quang Cường  (VN) 
Thôn Dã Bàng, xã Tề Lỗ, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: bếp ga.  

 

 
(210) 4-2016-24620 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A7.1.11; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Tím, vàng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Phan Thị Bích Hà  (VN) 
260/5 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Nệm ép bông, nệm lò xo, gối các loại, bàn ghế bằng bông ép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và trưng bày các sản phẩm nệm các loại, chăn gối 
các loại, bộ đồ giường, bàn ghế bằng bông ép.  

 

 
(210) 4-2016-24621 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.14; A26.4.24; 5.3.20; A25.1.10 
(591) Vàng, đen, nâu hồng, nâu, hồng, trắng, 

đỏ 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24622 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.22; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng, đen, nâu 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24623 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.4; A26.4.24; A5.5.22 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24624 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24625 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-24626 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-24627 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24628 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam   (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2016-24629 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24630 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2016-24631 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2016-24632 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1444 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24633 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Quách Đức Minh  (VN) 

Số 529, ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2016-24634 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 25.1.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

24.13.1 
(591) Xanh lá, xám đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
125A, ấp 1, xã An Khánh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 

vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; giảng dạy; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử].  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; 
cho thuê máy chủ đặt web.  

 

 
(210) 4-2016-24635 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 24.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLANZ 
INTERNATIONAL   (VN) 
71E Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1445 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng, đánh bóng, rửa xe, làm sạch xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-24636 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH G.MAC  (VN) 
G24 khu biệt thự Thủ Đức Garden 
Homes, 27 đường số 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-24637 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A2.1.23; 2.1.30; A2.1.16; 4.5.21 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng, hồng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phú Quý  (VN) 
120 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, vui chơi, tiêu khiển cho mọi người.  

 

 
(210) 4-2016-24638 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ B.BEST Quán Trí  (VN) 
160/41 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: kìm, búa, máy khoan, máy cưa, máy mài, dao, 

kéo, tua vít, cờ lê.  
 

 
(210) 4-2016-24639 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; xúc tiến thương mại; xuất nhập khẩu; mua bán: sữa, sữa 
cho em bé, sản phẩm dược chế biến trên cơ sở sữa là chủ yếu, sữa chua, sữa bột, sữa nước, 
phô mai, dầu thực vật hay mỡ ăn, thực phẩm cho em bé, bánh, kẹo, kem lạnh, gia vị ( thực 
phẩm), ngũ cốc ăn liền, mỳ hay phở ăn liền, cà phê ca cao, sô cô la, trà (chè), sản phẩm 
được chế biến trên cơ sở cacao, sản phẩm dược chế biến trên cơ sở cà phê, sản phẩm dược 
chế biến trên cơ sở sô cô la, mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, 
tinh dầu (mỹ phẩm), nước hoa, xà bông (xà phòng), bột giặt, nước giặt, chất tẩy rửa không 
dùng trong quá trình sản xuất, quần, áo, dây thắt lưng dùng cho trang phục, giày, dép, mũ 
(nón), túi xách, ba lô, va li, ví (bóp), cặp đựng tài liệu, ô (dù), mũ bảo hiểm xe máy, áo 
mưa che mưa, quạt thủ công làm bằng giấy hay nhựa, bình bú trẻ em, đồ chơi cho trẻ em, 
xe đẩy và xe đạp trẻ em, bỉm hay tã lót cho trẻ em dùng một lần, khăn ướt dùng để vệ 
sinh, bút bi, tranh ảnh, tờ giấy, sách, tạp chí, sổ ghi chép, thùng giấy cát tông, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 
vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân dùng cho mục đích y tế, đồ uống đóng chai, nước ép rau 
quả, nước ép hoa quả, nước tăng lực và nước uống bổ sung vitamin không dùng cho mục 
đích y tế, bia, rượu, đồ uống chứa cồn ( trừ bia), thực phẩm không còn sống như: thịt, cá, 
sản phẩm chiết xuất từ thịt, trứng, trái cây và rau đã được bảo quản, mứt ướt, (các dịch vụ 
thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2016-24640 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên doanh 
Quốc tế Travelus  (VN) 
Tầng 2, số 3, phố Đỗ Hành, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; cho 

thuê xe; đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; 
đại lý vé máy bay.  

 

 
(210) 4-2016-24641 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) PROTREND CO., LTD.  (TW) 

6F, No. 25, Lane 150, Section 1, 
Jiouzong Road, Neihu District, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát; tấm gỗ ép (dùng trong xây dựng); tấm gỗ ván dăm và gỗ dán; gỗ 

dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; lớp gỗ dán bề mặt; tấm ván (gỗ dùng cho xây 
dựng).  
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(210) 4-2016-24644 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (trading as Seiko Holdings 
Corporation)  (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ ghi giờ và dụng cụ đo 

thời gian; hộp chuyên dụng đựng đồng hồ; các bộ phận của đồng hồ; hộp đựng đồng hồ 
đeo tay và các linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-24645 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.5.1; 25.7.20; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may Ngọc 
Khánh  (VN) 
Số 10, ngách 3/2, ngõ 11, đường Thanh 
Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn được làm từ bông, vải, sợi (khăn rửa mặt, khăn tắm, khăn ăn, khăn dùng 

trong thể thao); chăn đắp (không dùng điện và không dùng cho mục đích y tế); ga trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Giày, dép.  

 

 
(210) 4-2016-24649 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xám, xanh nước biển, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

HIP  (VN) 
549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn); 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính để cho 
phép tải lên, tải về, truy cập, đăng, hiển thị, gắn thẻ, truyền, liên kết, chia sẻ hoặc cung 
cấp các phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin điện tử qua các mạng máy tính và 
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mạng truyền thông liên lạc; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi 
tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính để truyền nội dung đa 
phương tiện nghe nhìn thông qua một mạng máy tính toàn cầu và tới các thiết bị di động 
và điện tử kỹ thuật số. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin thương mại nhằm 
mục đích hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo và 
quảng bá, cụ thể là tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ nhận diện thương hiệu, thông tin 
và tin tức thương mại cho bên thứ ba bằng các phương tiện sản phẩm in, nghe, nhìn, kỹ 
thuật số, truyền thông trực tuyến, tổ chức sự kiện; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
tư vấn cho mục đích điều hành kinh doanh, hệ thống hoá các thông tin và cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ phát hành sách. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên internet; cung cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để liên lạc, cụ thể là, truyền tải các chủ đề quan 
tâm chung; cung cấp các phòng tán gẫu trực tuyến và các bản tin điện tử để truyền thông 
điệp giữa những người sử dụng trong lĩnh vực quan tâm chung; dịch vụ phát sóng truyền 
thanh hoặc truyền hình trên mạng máy tính hoặc mạng truyền thông khác, cụ thể là, tải 
lên, đăng, hiển thị, gắn thẻ, và truyền điện tử dữ liệu, thông tin, tin nhắn, đồ họa, và hình 
ảnh; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền điện tử các ảnh chụp và băng hình (video). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ xuất bản, cụ thể là, xuất bản các 
ấn phẩm điện tử cho người khác; sáng tạo, phát triển, sản xuất và phân phối các nội dung 
giải trí. 

 

Nhóm 42: Lập trình và thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế 
hệ thống máy tính; cung cấp một trang web có đặc tính công nghệ cho phép người dùng 
trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân có chứa các thông tin mạng xã hội; cung cấp quyền sử dụng 
tạm thời các ứng dụng phần mềm không thể tải xuống được cho mạng xã hội, tạo ra một 
cộng đồng ảo, và truyền tải âm thanh, băng hình (viđêô), hình ảnh, nhiếp ảnh, văn bản, đồ 
họa và dữ liệu; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2016-24650 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Trắng, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Hợp Thành  (VN) 
87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ắc quy điện.  
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-24651 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.3; 26.1.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Thịnh  (VN) 
Thôn Lưu Đông, xã Phúc Túc, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán linh kiện, phụ kiện máy tính (bản mạch chủ (main), tai nghe, 

phím, chuột, ổ cứng (hdd), ổ cứng (ssd), thanh ram, màn hình, vỏ case, nguồn máy tính, 
dây nguồn, dây cáp tín hiệu).  

 

 
(210) 4-2016-24652 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.5.5; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12 cụm CN An Đồng, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa PE.  
 

Nhóm 16: Bao bì nhựa, màng nhựa (dùng để bao gói).  
 

Nhóm 17: Màng nhựa (không dùng để bao gói).  
 

 
(210) 4-2016-24653 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SF INNOVATION CO.,LTD.   (KR) 

3F, 145, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Món ăn đã nấu chín có thành phần chủ yếu là bánh bột gạo chiên dùng với 

tương ớt (món topokki của Hàn Quốc); bánh bột gạo chiên dùng với mì ramen (món 
rabokki của Hàn Quốc); món ăn cuốn kiểu Hàn Quốc gồm lớp vỏ là rong biển khô ép 
thành lá mỏng, cuốn cơm trắng bên trong (món gimbap của Hàn Quốc); món sushi, dùng 
với lá rong biển (laver sushi); cơm gạo đã nấu chín; món mì sợi lạnh, dai và cay (món 
jolmyeon của Hàn Quốc); món mì sợi trộn cay (món bibim guksu của Hàn Quốc); mì sợi; 
đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; món mì sợi kiều mạch Hàn Quốc (món Naeng-
myun); món cơm gạo nấu chín trộn cùng rau và thịt bò (món Bibimbap của Hàn Quốc); 
món cơm gạo nấu chín, đựng trong bát, dùng với các đồ ăn khác phủ lên trên; cơm chiên; 
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bánh gạo dùng để làm bánh gạo chiên; tương ớt truyền thống của Hàn Quốc (Gochu-
jang); xốt đậu nành (gia vị); và bột nhão làm từ đậu tương (gia vị); xốt đã chế biến sẵn 
(gia vị).  

 

 
(210) 4-2016-24654 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.15; 26.13.25 
(731) TAIWAN RDP IND CO., LTD   (TW) 

No. 2-12, Chiahsin E. Road, Kangshan 
82023, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh; vật 
dụng nhỏ làm bằng sắt đồ ngũ kim bằng kim loại, nhỏ, khuôn đúc [khuôn] bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-24659 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.3; A3.5.24; 4.5.13; 4.5.12 
(591) Hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Liên 
Hoa  (VN) 
Số 27 phố Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, máy xay thịt; máy ép hoa quả; máy nghiền 
rau củ; máy cắt rau củ; máy lọc ép; máy hút bụi, dụng cụ đánh trứng (không dùng điện); 
dụng cụ cắt bánh (không dùng điện); dao; kéo; thìa, dĩa, nồi cơm; nồi áp suất điện; bếp từ; 
bình đun siêu tốc; quạt điện; quạt điều hòa; quạt hơi nước; máy lọc nước; máy dọn nhà tự 
động; máy lọc không khí; máy làm sữa đậu nành; máy làm kem; cây uống nước; máy 
sưởi; đèn sưởi; quạt sưởi; máy hong khô quần áo; lò vi sóng) bộ bát đĩa; chảo nồi (không 
dùng điện); đồ đựng gia vị; giẻ rửa bát; cây lau nhà; bình giữ nhiệt.  

 

 
(210) 4-2016-24660 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.8; 24.1.1; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH trường doanh 

nhân PTI  (VN) 
Số 1 tổ 45C, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo quản lý, đào tạo doanh nhân, đào tạo quản trị doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-24661 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A26.11.9; 25.1.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Thịnh Phát   (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông dùng để vệ sinh tai.  
 

 
(210) 4-2016-24662 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Lê Hồng Nhung  (VN) 
Số 36 tổ 2, phường Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ vui chơi 

giải trí trong nhà, tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; dịch vụ 

trường nội trú.  
 

 
(210) 4-2016-24663 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) ZICAN YE  (CN) 

No.42 of Ye Village, Shicheng Town, 

Lianjiang City, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống điều hoà không khí; nồi hấp 

[nồi áp suất dùng điện]; tấm sưởi ấm; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi nấu đa năng dùng 

điện; thiết bị nướng.  
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(210) 4-2016-24664 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DH Hoàng Minh  
(VN) 
Số 33 ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2016-24665 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; A25.7.21; 4.5.21; 18.2.1 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Phúc 
Yên  (VN) 
Số 33 Phan Huy ích, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-24666 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.6 

(731) TROPICAL CONSOLIDATED 

CORPORATION SDN. BHD.  (MY) 

3rd Floor, Kompleks Seri Mertajam, 

1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam, 

Penang Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 

nhà; sản phẩm lót ổ cho động vật nuôi trong nhà, chế phẩm thức ăn cho động vật, thức ăn 

cho mèo.  
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(210) 4-2016-24667 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Trung  (VN) 
Phòng kinh doanh TTTM Lotte, tầng 4, 
tòa nhà Lotte, số 54 phố Liễu Giai, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cà vạt, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-24668 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A26.4.24; 19.7.1; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần Quantus  

(VN) 
Số 44, ngõ 115 phố Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu 
nhỏ. 

 

 
(210) 4-2016-24669 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thiết  (VN) 
167/12C đường Gò Xoài, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép; giày dép thể thao; đồ đi chân và đồ đội đầu; áo quần; dây thắt lưng 
bằng da (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-24672 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) LUXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.  

(KR) 
No.1209, Lotte It Castle 2, 550-1, Gasan-
dong, Geumcheon-gu. 153-803, Seoul, 
Republic Of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; bộ quần áo mặc khi chạy; yếm; áo sơ mi; quần áo lót; áo phông 
ngắn tay; quần áo dùng ở bãi biển; quần lửng; váy; bộ áo liền quần; quần áo bò; áo 
choàng ngoài; quần dài của phụ nữ; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; khăn choàng cổ có thể 
che được cả mũi và miệng; khăn quàng cổ; tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; thắt 
lưng [trang phục]; quần áo; quần áo tắm cho phụ nữ; quần áo tập luyện thể dục; áo vét 
[trang phục].  

 

 
(210) 4-2016-24674 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và cung cấp thông tin thương mại qua internet; dịch vụ 

marketing; quảng cáo trên truyền hình; đại lý quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cho thuê không gian quảng cáo và vật liệu quảng 
cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng 
cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; dịch vụ quản lý và biên tập dữ 
liệu máy tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tiện lợi trong lĩnh vực mỹ phẩm, quần áo, tai nghe, 
dụng cụ âm nhạc, sách, thiết bị ghi âm, đĩa CD và DVD; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực quần áo; dịch vụ 
trung gian thương mại về tai nghe; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực dụng cụ 
âm nhạc; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sách; dịch vụ trung gian thương 
mại trong lĩnh vực thiết bị ghi âm; dịch vụ trung gian thương mại về đĩa CD (đĩa CD âm 
nhạc).  

 

 
(210) 4-2016-24675 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SANOFI  (FR) 

54, Rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 
(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, xà phòng diệt khuẩn và khử mùi, sữa làm sạch dùng cho mục đích 

vệ sinh và dùng cho da, kem làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và dùng cho da, xà 
phòng làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và dùng cho da, xà phòng dùng cho mục đích 
vệ sinh, xà phòng có chứa thuốc, chế phẩm mỹ phẩm dùng chăm sóc da, chế phẩm mỹ 
phẩm dùng khi tắm; len bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm và nước thơm làm rụng lông; nước thơm gội đầu và 
nước xức tóc. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng dạng bánh, dùng cho da liễu và phụ khoa; chế phẩm khử 
trùng dạng lỏng, dùng cho da liễu và phụ khoa; chế phẩm khử trùng dạng thuốc mỡ, dùng 
cho da liễu và phụ khoa. 
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(210) 4-2016-24676 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; trang 
phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-24677 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý bất động sản; cho vay thương mại; quản lý các tài 
sản tài chính; đánh giá tài chính; môi giới tài chính và bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh nợ; 
quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; cho vay theo bảo lãnh.  

 

 
(210) 4-2016-24678 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; trang 

phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-24679 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quan lý bất động sản; cho vay thương mại; quản lý các tài 
sản tài chính; đánh giá tài chính; môi giới tài chính và bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh nợ; 

quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; cho vay theo bảo lãnh.  
 

 
(210) 4-2016-24680 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  
(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; trang 

phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-24681 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 
Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý bất động sản; cho vay thương mại; quản lý các tài 
sản tài chính; đánh giá tài chính; môi giới tài chính và bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh nợ; 

quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; cho vay theo bảo lãnh.  
 

 
(210) 4-2016-24682 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; trang 

phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2016-24683 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) FOREST CITY BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 

Suite 7E, Level 7, Menara Ansar, 65 

Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý bất động sản; cho vay thương mại; quản lý các tài 

sản tài chính; đánh giá tài chính; môi giới tài chính và bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh nợ; 

quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; cho vay theo bảo lãnh.  
 

 
(210) 4-2016-24685 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.9; 5.9.19; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, vàng nhạt, 

vàng, nâu đậm, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trung Minh Thành  (VN) 
47 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu nành sấy giòn. 
 

 
(210) 4-2016-24686 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 6.1.2 

(591) Xanh coban, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH Nước uống tinh 
khiết Sài Gòn  (VN) 
683 Quang Trung, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không cồn; 

nước trà đóng chai; nước tăng lực (đồ uống giải khát không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2016-24687 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 6.1.2 

(591) Xanh coban, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH Nước uống tinh 
khiết Sài Gòn   (VN) 
683 Quang Trung, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không cồn; 

nước trà đóng chai; nước tăng lực (đồ uống giải khát không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-24688 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh coban, trắng 
(731) Công ty TNHH Nước uống tinh 

khiết Sài Gòn  (VN) 
683 Quang Trung, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không cồn; 

nước trà đóng chai; nước tăng lực (đồ uống giải khát không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-24689 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Trắng, nâu đỏ, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Hoà Thắng  (VN) 
Số 41, đội 7, xã Liên Phương, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ khoan; dụng cụ đục lỗ [dụng cụ cầm tay]; 

dụng cụ mài; dụng cụ cắt [công cụ cầm tay]; dụng cụ bào. 
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(210) 4-2016-24691 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nhà An Toàn  

(VN) 
88-90 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo trộm; thiết bị báo cháy; chuông cửa có hình; điện thoại cửa có 

hình; camera quan sát; máy chấm công; thiết bị điều khiển từ xa; công tắc điện; bảng điều 
khiển điện; bộ ngắt điện; cầu giao điện; khóa điện; ổ cắm điện; bộ ngắt điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: thiết bị báo trộm, thiết bị báo 
cháy, chuông cửa có hình, điện thoại cửa có hình, camera quan sát, máy chấm công, thiết 
bị điều khiển tư xa, công tắc điện, bảng điều khiển điện, bộ ngắt điện, cầu giao điện, khóa 
điện, ổ cắm điện, bộ ngắt điện; dịch vụ tổ chức hội chợ nhằm mục đích kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì, lắp đặt: thiết bị báo trộm, thiết bị báo 
cháy, chuông cửa có hình, điện thoại cửa có hình, camera quan sát, máy chấm công, thiết 
bị điều khiển từ xa, công tắc điện, bảng điều khiển điện, bộ ngắt điện, cầu giao điện, khóa 
điện, ổ cắm điện, bộ ngắt điện. 

 

 
(210) 4-2016-24692 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.6 
(591) Cam, xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần NT 

Communication  (VN) 
Tầng 3, B13, khu thương mại tài chính 
quốc tế, đường Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; mua bán hộp đèn, bảng hiệu, pano quảng cáo, mua bán 

vải, hàng may sẵn, giày dép, mua bán xe mô tô, xe máy và phụ tùng của chúng, mua bán 

mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm, mua bán máy móc, thiết bi và phụ tùng máy 

khác; quảng cáo; tổ chức xúc tiến thương mại; mua bán hàng điện tử như: máy thu hình 

(tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ 

thuật số và thiết bị của chúng, mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, 

tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy 

lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, mua bán 

thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị tin học như: 

máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn 
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phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, mua bán 

thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua 

bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển 

điện tử, bút thông minh, mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, 

đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay 

đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị 

của chúng, mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện-bếp 

từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, 

ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng, mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình 

bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán máy 

móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, 

cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mở khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy 

mài và thiết bị của chúng, mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ 

cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của 

chúng, mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, 

nước giải khát, mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu 

hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, máy sát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt 

cỏ, máy tỉa cành, mua bán vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất bộng sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê mặt bằng; cho thuê văn phòng công ty. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng 

(trang trí nội thất). 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; đại lý du lịch.  

 

Nhóm 40: In ấn. 

 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, khu vui chơi giải trí; cung cấp trò 

chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; rạp chiếu phim. 
 

 
(210) 4-2016-24693 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD  (IN) 

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 

Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-24694 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 

Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2016-24695 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD   (IN) 

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-24696 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD   (IN) 

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 

Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-24697 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2016-24698 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2016-24699 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2016-24703 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 1.15.15 
(591) Xanh dương, vàng cam, da cam 

(540) 

  

(731) Vũ Đình ánh  (VN) 
66 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc.  
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(210) 4-2016-24706 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, nâu, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Lộc Việt  (VN) 
Số 6 Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí: thể thao văn hóa, giáo dục; tổ chức và 

điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn nhanh; dịch vụ ăn uống phục vụ cho đám 
cưới, hội họp, tiệc liên hoan do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-24707 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A18.1.8; 18.1.23; A26.11.8; 1.15.15 
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ALEKA VIETNAM  
(VN) 
33 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng 

không); du lịch; điều hành tua du lịch; đại lý du lịch; vận tải hành khách đường bộ trong 
nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).  

 

 
(210) 4-2016-24708 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lotus Land  
(VN) 
Lô 6A, đường Nguyên Hồng, khu dân cư 
số 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học giáo dục 

trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cao đẳng, đào tạo 
đại học và sau đại học, giáo dục về lĩnh vực thể thao và giải trí, giáo dục về lĩnh vực văn 
hoá nghệ thuật, giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng 
dạy kèm (gia sư), giáo dục dự bị, các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học 
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sinh yếu kém, các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn, dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 
năng đàm thoại, dạy đọc nhanh, đào tạo tự vệ, đào tạo về sự sống, đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng, dạy máy tính, tư vấn giáo dục, đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục 
đánh giá việc kiểm tra giáo dục, kiểm tra giáo dục, tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên.  

 

 
(210) 4-2016-24709 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; A25.7.22; 11.3.18; A25.1.10; 

25.1.9; 19.1.1; A19.1.25 
(591) Vàng, chàm, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
rượu và đồ uống Việt Nam  
(VN) 
Số 130 D4, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia): rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gin; rượu 
Brandy; rượu whisky; rượu rum. 

 

 
(210) 4-2016-24710 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
nông nghiệp Sài Gòn Xanh  
(VN) 
C105 khu phố 5, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-24711 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Hưng  
(VN) 
Khu 16, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, 
tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 31: Men vi sinh dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế, không 
phải là thuốc thú y); thức ăn gia súc, gia cầm; động vật sống; giống vật nuôi.  
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(210) 4-2016-24712 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.1; 3.4.18; 26.1.1; A5.3.15; A26.1.18 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Hưng  
(VN) 
Khu 16, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 31: Men vi sinh dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế, không 
phải là thuốc thú y); thức ăn gia súc, gia cầm; động vật sống; giống vật nuôi.  

 

 
(210) 4-2016-24713 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Minh Lâm  
(VN) 
E3-506 Toà Nhà Him Lam Nam Khánh, 
đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; giầy thể thao; giầy ủng; dép; thắt lưng [quần áo]. 

 

 
(210) 4-2016-24714 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đen, xanh tím, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH phim cách nhiệt 
Ngôi Sao  (VN) 
Số 17, ngõ 81, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt, phim chống nắng cho ô tô và nhà kính.  

 

 
(210) 4-2016-24715 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh navy đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luxury Denshi 
Việt Nam   (VN) 
Số 21, tổ 24, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống giật dùng cho đồ gia dụng, hệ thống ổ cắm điện gia dụng an 
toàn, thiết bị chống dò điện dùng cho các máy móc sản xuất, thiết bị đo lường điện an 
toàn và đóng ngắt công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-24716 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A20.7.2 
(591) Xanh tím than 

(540) 

  

(731) Trường đại học Điện Lực  (VN) 
Số 235 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 

 
(210) 4-2016-24717 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Vương Văn Tân  (VN) 
Số 38 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; loa; micrô; máy quay 

đĩa; thiết bị và máy âm thanh.  
 

 
(210) 4-2016-24718 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - công ty 
cổ phần  (VN) 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-24719 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đen, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - công ty 
cổ phần  (VN) 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-24720 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Nâu đen 

(540) 

  

(731) Tổng Công ty May 10 - Công ty 
cổ phần   (VN) 
765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-24721 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Tổng Công ty May 10 - Công ty 
cổ phần   (VN) 
765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).   

 

 
(210) 4-2016-24722 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 
Số 8, ngách 6/54 ngõ 6 chợ Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Máy mát xa dùng điện, máy xoa bóp chân tay dùng điện, máy mát xa cầm tay 

dùng điện, đai giảm béo. 
 

Nhóm 11: Bếp điện, bếp điện từ; quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục, máy tập thể dục. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: máy xay sinh tố chạy bằng điện, 
máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện, máy sản xuất bơ sữa, máy nghiền bột mì, máy chế 
biến thức ăn bằng điện, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy mát xa, máy xoa bóp chân tay, bếp 
điện, bếp điện từ, quạt điện, quạt điều hòa, máy tập thể dục, quạt phun sương, quạt gió, 
quạt đá. 
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(210) 4-2016-24723 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; 21.3.1 
(591) Xanh dương, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nguyễn Toàn  
(VN) 
Số 66 Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc gồm bình thon cổ, bình để 

uống, bình bẹt bằng thủy tinh, bình thủy tinh, bình.  
 

 
(210) 4-2016-24724 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, cụ thể là các chế phẩm dược để điều trị các bệnh và rối 

loạn tâm thần, thiếu máu, rối loạn lo âu, xơ vữa động mạch, các rối loạn và bệnh tự miễn 
dịch, rối loạn máu, các rối loạn và bệnh về xương và bộ xương, ung thư, bệnh tim mạch, 
các bệnh và các rối loạn hệ thống thần kinh trung ương, rối loạn cholesterol, xơ nang, 
chứng mất trí, các rối loạn và bệnh về da, bệnh đái đường, rối loạn lipit máu, các bệnh và 
rối loạn nội tiết, các bệnh và rối loạn đường tiêu hóa, bệnh và rối loạn hoóc-môn, các 
bệnh và rối loạn viêm nhiễm và chứng viêm, các rối loạn và bệnh về thận, các rối loạn và 
bệnh về gan, các bệnh và rối loạn chuyển hóa, chứng đau nửa đầu, bệnh và rối loạn cơ, 
các rối loạn và bệnh thoái hóa thần kinh, rối loạn thần kinh, chứng đau, bệnh và các rối 
loạn tuyến tụy, bệnh parkinson, rối loạn tâm thần, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiết niệu; 
thuốc chống suy nhược; tác nhân và chất chẩn đoán cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn 
đoán có thuốc phóng xạ sử dụng trong chẩn đoán các bệnh thoái hóa thần kinh. 

 

 
(210) 4-2016-24726 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) TESCOM & CO., LTD.   (JP) 

2-19-3, Ebisu-Minami, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay cà phê, ngoài loại 

vận hàng bằng tay; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy trộn thức ăn chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình; máy trộn; máy ép trái cây chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy 
xay; máy làm sữa đậu nành chạy điện dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2016-24728 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Phùng Văn Nam  (VN) 
Số 35 ngõ 2, khu phố An Phú, phường 

Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; tủ điện phân phối; dây điện; cáp điện; công tắc điện; cầu dao 

điện; ổ cắm điện; cáp truyền tín hiệu.  

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn led (thiết bị chiếu sáng); nồi điện; bếp điện; 

ấm điện; sen vòi; bồn rửa; bình nóng lạnh; phụ kiện nhà tắm; quạt điện; máy làm mát 

không khí; quạt thông gió.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: nồi điện, 

quạt điện, ấm siêu tốc, bình nóng lạnh, điều hòa, đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn led, 

đèn cao áp, máng đèn, máy bơm nước, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, ấm siêu tốc, 

máy lọc nước, vòi sen, bệ xí vệ sinh, bồn rửa, phụ kiện nhà tắm, bếp ga, nồi cơm điện, tủ 

lạnh, thiết bị làm lạnh không khí, hệ thống và thiết bị dùng cho bồn tắm, thiết bị khử mùi, 

ống dẫn nước dùng cho nhà vệ sinh (thiết bị vệ sinh), nồi lẩu điện, nồi áp suất dùng điện, 

bếp điện, bếp từ, bếp hồng quang, máy làm mát không khí, quạt thông gió, dây truyền tín 

hiệu dùng cho loa, dây điện thoại, dây truyền tín hiệu đồng trục nối ăng- ten với máy thu 

hình, dây điện, dây cáp điện, ống nhựa luồn dây điện (bằng nhựa mềm), phích cắm điện, 

công tắc điện, ổ cắm điện, phao chỉ báo áp lực dùng cho van (phao nước), bút thử điện, ổn 

áp, máy biến áp, tủ điện phân phối, hộp cầu dao điện, sợi cáp quang, cầu dao điện.  
 

 
(210) 4-2016-24730 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.5.1; A26.4.6; A6.3.4 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Đại 
Phong  (VN) 
6/7 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quạt công nghiệp; quạt thông gió; quạt ly tâm; quạt hướng trục; quạt 

phun sương; quạt hơi nước.  
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(210) 4-2016-24731 (220) 08.12.2015 

(641) 4-2015-34617 (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 

lịch DANKO  (VN) 
Số 22 lô A, tổ 54, ngõ 88 phố Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức; tổ chức giới 

thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện theo 
hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ đồ ăn uống cho tiệc, hội họp, 
đám cưới); dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày.  

 

 
(210) 4-2016-24732 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.4; A1.1.10; A1.1.2; A25.7.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Mạnh  (VN) 
Số 11, ngõ Tân Lạc, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; vật liệu giả da; bộ đồ du lịch [đồ 

da]; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; dép; giày.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán dép; mua bán giày; mua bán áo váy; mua bán đồ đi 
ở chân; mua bán trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2016-24733 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.2.7; 18.2.1; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Trung Dũng   (VN) 
Xóm An, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 26: Dây dải để viền mép cho trang phục; dây thừng nhỏ cho trang phục; sợi dây 
dùng cho trang phục; dây buộc bằng len; ruy băng [đồ may vá]; dải ren, đăng ten để viền. 

 
Nhóm 35: Mua bán phụ liệu may mặc: mua bán dây dải để viền mép cho trang phục; mua 
bán dây thừng nhỏ cho trang phục; mua bán sợi dây dùng cho trang phục; mua bán dây 
buộc bằng len; mua bán sợi, chỉ dùng trong ngành may mặc và giày dép; mua bán ruy 
băng [đồ may vá]. 

 

 
(210) 4-2016-24734 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sâm Sâm  (VN) 
Thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu sâm (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-24735 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH HICHEM - Việt 
Nam  (VN) 
NV4.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán, keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-24736 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 26.2.3; 26.2.1(540) 

  

(731) Sở du lịch thành phố Hà Nội  
(VN) 
3B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu thông tin về áo dài bằng hình ảnh và tư liệu trên các phương tiện 

thông tin truyền thông; giới thiệu và khuyến mại các sản phẩm du lịch của doanh nghiệp; 
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giới thiệu ẩm thực của Hà Nội và cả nước; trưng bày các bộ sưu tập trang phục áo dài; 
trưng bày nguyên liệu, khung dệt, vải.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may áo dài phục vụ khách tham quan.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ trình diễn áo dài.  
 

 
(210) 4-2016-24737 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.9.14; 25.12.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tân Tiến Phát   (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2016-24738 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 26.11.3; 

18.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đỏ, đen 
(731) 1. SONGPHON TANGCHART   (TH) 

14 Village No.9, Khlong 3 Sub-district, 
Khlongluang District, Prathumthani 
Province, Thailand  
2. PULLPROM PUENGPAJIT   (TH) 
11/9 Beside Railway Road, Bangkor, 
Jomthong, Bangkok 10150, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm loại bỏ cáu cặn dung cho mục đích gia dụng; chế phẩm để giặt; chế 
phẩm làm mềm vải.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày nhằm mục đích mua bán các sản phẩm trên.  
 

 
(210) 4-2016-24739 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A9.3.10; A9.3.13 (540) 

  

(731) Vũ Đình Thành  (VN) 
Số 234 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; áo vét [trang phục]; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; thắt 

lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2016-24740 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.5.1 

(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gốm sứ Phùng 
Gia  (VN) 
Xóm 2, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bát, đĩa, ấm, chén uống trà bằng sứ; lư hương bằng sứ; bình hoa bằng sứ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử hàng gốm sứ (gồm 

muỗng, chén bát, đĩa, tô, hũ đựng gia vị, ca, cốc, ly (tách), bình (lọ) hoa, bình rượu, bình 

trà, phích nước (bình thủy), chậu, hộp nữ trang, tượng, đồ gạt tàn, hộp đựng bút, nghê sứ, 

tranh sứ, tranh gốm, bộ lư hương, chân đèn thờ). 
 

 
(210) 4-2016-24741 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beepro  (VN) 
Số 20A, ngõ 177, Phùng Khoang, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây xanh; chăm sóc cây xanh.  

 
 

(210) 4-2016-24742 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beepro  (VN) 
Số 20A, ngõ 177, Phùng Khoang, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng tắc xi; dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1474 

(210) 4-2016-24744 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cli Việt Nam  
(VN) 
79C Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-24745 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cli Việt Nam  
(VN) 
79C Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-24748 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.6; 1.3.1 
(591) Trắng, nâu, cam, xanh lá mạ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nông sản Nhật Hoa  (VN) 
Số 1234, tổ 5, ấp 1, xã Xuân Tây, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-24749 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng và sản xuất 
Duy Phát  (VN) 
11/25 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế, nồi, chảo, chén, đĩa, bếp ga, bếp điện, tủ bếp, kệ 

bếp. 
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(210) 4-2016-24750 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Minh Quân   (VN) 
Số 6, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ bao gồm, chậu rửa mặt và bồn vệ sinh.  
 

Nhóm 19: Gạch ốp tường, lát nền ceramic và porcelain, đá ốp nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2016-24751 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Minh Quân  (VN) 
Số 6, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ bao gồm, chậu rửa mặt và bồn vệ sinh.  
 

Nhóm 19: Gạch ốp tường, lát nền ceramic và porcelain, đá ốp nhân tạo. 
 

 
(210) 4-2016-24752 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Minh Quân  (VN) 
Số 6, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ bao gồm, chậu rửa mặt và bồn vệ sinh.  

Nhóm 19: Gạch ốp tường, lát nền ceramic và porcelain, đá ốp nhân tạo. 
 

 
(210) 4-2016-24755 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 17.2.5 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Kim Sáng  (VN) 
288 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ chí Minh 
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(511)   Nhóm 30:  Gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 

 
(210) 4-2016-24756 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Vàng, trắng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Kim Sáng  (VN) 
288 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2016-24758 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 18.1.23; A18.1.8 
(591) Cam, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
phát triển EMPIRE  (VN) 
Đường Trường Sa, phường Hoà Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, khách du lịch, dịch vụ du lịch; dịch vụ điểm đỗ, bến 

đỗ xe du lịch; thông tin du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê, giải khát.  

 

(210) 4-2016-24759 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 15.1.13 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Smart Invest   (VN) 
Tầng 4, số 70, phố Nam Đồng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ 

bảng thị giá giao dịch chứng khoán, báo giá chứng khoán, thông tin giá cả thị trường 

chứng khoán; ủy thác quản lý tài chính; đánh giá tài chính, định giá tài chính; phân tích 
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tài chính; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo đảm tài chính; 

dịch vụ tài chính; bảo lãnh tài chính; thuê mua tài chính; cung cấp thông tin tài chính 

thông qua một trang web. 
 

 
(210) 4-2016-24760 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; 20.7.1 

(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

 

(731) Đỗ Trường Giang  (VN) 
Số 103, phố Chùa Thông, phường Sơn 

Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát trang trí bằng gốm sứ, gạch ngói đất 

sét nung; gạch ngói đất sét nung có tráng men.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thiết bị phòng tắm (bình nóng lạnh, bồn xí bằng sứ, sen vòi 

tắm, xịt vệ sinh).  
 

 
(210) 4-2016-24761 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Sơn  (VN) 
Số 16A, ngách 125A, ngõ 292, đường 

Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-24762 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Minh Hữu Tiến   (VN) 
Số 8/12 Trần Văn Khéo, phường Cái 

Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-24763 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Minh Hữu Tiến   (VN) 
Số 8/12 Trần Văn Khéo, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-24764 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu đậm, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-24765 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 24.17.18; 26.4.2; A1.1.10 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn   (VN) 
Số 5, ngõ 329, tổ 11, phường Phúc 
Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 

 
(210) 4-2016-24766 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.2; 25.1.25; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, đỏ gạch, nâu, xám sẫm, đen
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24767 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.6; 25.1.25; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, xám, xám sẫm, hồng nhạt, 

đen 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24768 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.6; 25.1.25; A26.4.24 
(591) Vàng, xám, đỏ gạch, hồng nhạt, đen 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24769 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A11.3.7; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, nâu, trắng, da 

cam 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24770 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24; 25.1.25; 1.15.24; 1.15.11 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực ptlẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24771 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Thị Tường An   (VN) 

Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24772 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.1; A5.7.23; 5.7.21; A5.3.15 
(591) Vàng, vàng cam, xanh, xanh lá cây, đen, 

nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Uy  (VN) 
Số nhà 258 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24773 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, trắng đục, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2016-24774 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Phạm Trần Khuê   (VN) 

Số 18, ngõ 10, phố Lê Lợi, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê (đã rang); cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê đã lọc (để uống ngay); cà 

phê (chưa rang).  
 

 
(210) 4-2016-24775 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; bao 
cao su; huyết áp kế; dao kéo (phẫu thuật); que thử thai; bơm kim tiêm dùng một lần; dây 
truyền dịch. 

 

 
(210) 4-2016-24778 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Hồng tím, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản SISTA LAND  (VN) 
414 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; môi giới 

bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-24779 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Quý  (VN) 
54/10/6 Đình Nghi Xuân, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; cà phê rang xay; cà phê hòa tan.  

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-24780 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.2 
(591) Vàng nâu, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MD Hà Nội  
(VN) 
Số 6 đường Tôn Thất Thuyết, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ xây dựng; ván sàn gỗ; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ 

gia đình; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; ván gỗ ép dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2016-24784 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; A25.7.7; A1.1.12; A14.3.13 
(731) Nguyễn Hữu Danh  (VN) 

ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Dây cáp điều khiển của máy và động cơ; máy bơm nước; động cơ làm mát cho 

tàu thủy. 
 

 
(210) 4-2016-24785 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Bình Trang  (VN) 
59/4 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; thạch trái cây; trái cây sấy khô; mứt trái cây (mứt ướt).  

 

 
(210) 4-2016-24786 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghiệp BBK  (VN) 
108/5 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-24788 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Danh Sơn  (VN) 
140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24789 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Danh Sơn  (VN) 
140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24790 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH TM dược phẩm 

Danh Sơn  (VN) 
140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24791 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH TM dược phẩm 

Danh Sơn  (VN) 
140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24792 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4 
(591) Vàng cam, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hiền  (VN) 
35 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống, dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống của nhà hàng, cơ sở lưu trú tạm thời, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-24793 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH REFASO  (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24794 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH REFASO   (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24795 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH REFASO   (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24796 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH REFASO   (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-24797 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH REFASO   (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24798 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24800 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.2.7 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may Đăng Quang   (VN) 
107 khu phố 2, Tân Thới Hiệp 20, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2016-24801 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5; A1.1.10; 

A1.1.5 
(591) Tím, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước; cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch]; đại lý vé máy bay, vé xe.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (liên 
quan đến văn hoá, giáo dục và nghệ thuật), hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới), cụ thể: lập kế hoạch và tổ chức 
hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2016-24802 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.5; A1.1.10; 

A1.1.5 
(591) Tím, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-24803 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Cồn [thực phẩm]. 
 

Nhóm 04: Cồn [nhiên liệu]. 
 

Nhóm 06: Sắt; thép. 
 

Nhóm 16: Bao bì nhựa như túi xốp (túi ni lông), bao nhựa PP, bao nhựa PE; túi [phong bì, 
bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói.  

 
Nhóm 17: Thạch cao cách điện, cách nhiệt; bao bì không thấm nước.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng đất sét (vật liệu xây dựng phi kim loại); bê tông; xi 

măng; vật liệu xây dựng bằng xi măng; thạch cao.  

 

Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa đậu nành [thay thế sữa]. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm bột xay; tinh bột cho thực phẩm; đường; sô cô la; ca cao; bánh kẹo; 

mứt.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng; nước ép trái cây; sữa đậu nành [nước giải 

khát hương vị đậu nành].  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê.  

 

Nhóm 40: Xay bột; bảo quản thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-24805 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 5.7.21 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, 

vàng, vàng đậm, nâu, đen 

(731) Nguyễn Tuấn Dũng  (VN) 
A10 tổ 1, khu phố 1, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây, chất chiết từ quả không chứa cồn, đồ uống hỗn hợp (không 

có cồn), nước ép trái cây, mật hoa quả (không có cồn), nước sinh tố, đồ uống không cồn.  
 

 
(210) 4-2016-24806 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Sen  (VN) 
41/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; 

tinh dầu; nước hoa.  
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(210) 4-2016-24807 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 26.4.3; 26.1.1; 2.9.1; A1.1.10; 

A5.5.20 

(591) Xanh ngọc bích, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH phát triển Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, số 

801 Nguyễn Văn Linh, khu A - đô thị 
mới Nam thành phố, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 

quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-24808 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.5.1; 6.1.2 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Phúc Nhân  (VN) 
413/56/19/41A Lê Văn Quới, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vải.  
 
 

(210) 4-2016-24809 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 

(591) Trắng, xanh, xanh nhạt 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Hải Lâm  
(VN) 
Thôn 6 Công Đình, xã Đình Xuyên, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
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(210) 4-2016-24810 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) METROPOLITAN LIFE INSURANCE 

COMPANY   (US) 

1095 Avenue of the Americas, New 

York, New York 10036, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm và quản lý bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và 

nhóm, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm cho chủ 

nhà, và bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm niên kim, và quỹ hưu trí; dịch vụ cho vay thế chấp bảo 

đảm bằng tài sản nhà ở và thương mại; dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ 

môi giới và đầu tư quỹ tương hỗ, cụ thể là, ngân hàng đầu tư và đầu tư quỹ; dịch vụ lập kế 

hoạch tài chính cho nghỉ hưu; dịch vụ về trợ cấp cho người lao động, cụ thể là xử lý, quản 

lý, và điều hành các kế hoạch trợ cấp bảo hiểm và tài chính cho người lao động.  
 

 
(210) 4-2016-24811 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ECOPATH Việt 
Nam  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-24812 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng chanh, trắng 

(731) Nông trường sông Hậu thành 
phố Cần Thơ  (VN) 
Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-24813 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Trung Nam  (VN) 
7A/80 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê căn hộ; quản lý tài sản 

bất động sản; môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; tư vấn xây 
dựng; trang trí nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-24814 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A5.11.13 
(591) Tím, hồng, vàng chanh, cam nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH San Hà  (VN) 

951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà luộc; gà quay; gà nướng; gà rán; nước cốt gà (thực phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-24818 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần trang trí 

nội thất AND  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà số 34A Phạm Ngọc 
Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ lắp 

đặt trang thiết bị nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội, ngoại thất; dịch vụ tư vấn thiết kế nội, ngoại thất; dịch vụ 
thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế quảng cáo; dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình; dịch vụ 
tư vấn thiết kế kiến trúc công trình. 

 

(210) 4-2016-24819 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.5; 1.15.15; A1.1.10; 24.17.18; 

A26.11.8 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn  (VN) 
Số 05, ngõ 329, tổ 11, phường Phúc 
Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn công nghiệp (loại trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 19: Bột bả matit (dùng trong xây dựng).  
 

(210) 4-2016-24822 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 
(731) Đặng Trần Hiếu   (VN) 

Số 207, phố Tô Hiệu, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bơm 

[bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy nông nghiệp; máy phát điện; máy công 
cụ.  

 

 
(210) 4-2016-24823 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ mới 
ADNT  (VN) 
Số nhà 54 phố Tương Mai, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị ghi hình; thiết bị báo động.  
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(210) 4-2016-24824 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đại Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; phụ kiện bồn tắm; thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  

 

 
(210) 4-2016-24825 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.13; 4.5.2; 

1.15.15 

(591) Nâu, xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trương Gia Cosmetic  
(VN) 
17/8 đường Bùi Văn Ngữ, khu phố 3, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-24826 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) TIMES CERAMICA SDN. BHD.   (MY) 

Plo 153, Jalan Teruntum 3, Kawasan 

Perindustrian Tanjung Langsat, Mukim 
Sungai Tiram, 81700 Pasir Gudang, 

Johor, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá lát sàn không bằng 

kim loại; vật liệu khảm ghép phi kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu lát sàn không 

bằng kim loại; gạch lát nền không bằng kim loại dùng trong xây dựng; gạch ốp tường 
không bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-24828 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Tráng Thị Kim Hương  (VN) 

Số 169 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; bồn tắm; bệ xí vệ sinh; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: chậu rửa gắn cố định, vòi hoa sen, bồn tắm, 
bệ xí vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, hệ thống tắm hơi, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn 
tắm, bồn để tắm ngồi, máy đun nước tắm, bồn tắm khoáng, chậu rửa tay [bộ phận của 
thiết bị vệ sinh], chậu vệ sinh cho phụ nữ, buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh], buồng tắm 
gương sen [khoang kín], hệ thống thiết bị làm lạnh nước, thiết bị làm khô, máy sấy tóc, 
đèn chiếu sáng, thiết bị phân phối chất tẩy uế trong nhà vệ sinh, bình nước nóng cho nhà 
tắm phụ kiện buồng tắm khí nóng, tắm sưởi, thiết bị để tắm mát xa bằng nước, ống dẫn 
[bộ phận của hệ thống vệ sinh], bể chứa nước tạo áp suất, hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm hơi], chậu vệ sinh, chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố 
định], than hoạt tính, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu, phân bón, pin, hóa chất chống mờ kính 
cửa sổ, nhựa nhân tạo, chất làm ngọt nhân tạo, chế phẩm sinh học, phospho, giấy ảnh, đất 
mùn, cao lanh, giấy quỳ, keo, diêm tiêu, tế bào gốc, sơn, vữa, vécni, mực in, mỹ phẩm, 
chế phẩm đánh răng, chất tẩy rửa, dầu và mỡ công nghiệp, nhựa nhân tạo, nhiên liệu, nến, 
năng lượng điện, bật lửa, khí đốt, dược phẩm, thực phẩm chức năng, trà thảo dược, tinh 
dầu bạc hà, chất diệt nấm, chất diệt khuẩn, thuốc diệt cỏ, thảo dược, thuốc trừ sâu, chất 
tẩy uế, băng vệ sinh, vật liệu xây dựng bằng kim loại, thanh nhôm, cửa cuốn bằng nhôm, 
máy nông nghiệp, máy in, máy giặt, lò đốt rác, máy hút bụi, dao, kéo, thìa, dĩa, dao cạo, 
tông đơ điện, máy vi tính, điện thoại, đồng hồ tính tiền tắc xi, phần mềm máy tính, máy 
tính, máy quay phim, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, bếp ga, lò vi 
sóng, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị khí sinh học, máy bơm, nồi cơm điện, quạt 
điện, ô tô, xe máy, xe đạp, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, 
văn phòng phẩm, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách li, bao bì nhựa, bao bì giấy, vật liệu 
cách âm, vật liệu cách nhiệt, tranh, ảnh, ống mềm phi kim loại, túi, vali, ô, hòm, vật liệu 
xây dựng phi kim loại, tủ gỗ, bàn ghế gỗ, cửa gỗ, cầu thang gỗ, sàn gỗ, giường gỗ, kệ ti vi, 
gỗ dạng nguyên liệu, đồ lau dọn, bàn chải đánh răng, lược, giá, vật liệu để đệm (lót) và 
nhồi vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dệt, lưới nhựa dùng để che nắng cây trồng, khăn trải 
bàn, khăn trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, vải và hàng dệt, găng tay, giầy 
dép, thắt lưng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, giấy dán tường, đồ trang hoàng cây thông nô en, 
đồ chơi, thịt cá, trứng, dầu ăn, nước mắm, rau quả, sữa, bơ, pho mát, dầu thực vật và mỡ 
ăn, mứt, gia vị, cà phê, chè (trà), cacao, gạo, bột sắn, bún, phở, bánh chưng, bánh tét, bánh 
đậu xanh, bánh cốm, bánh gai, bánh pía, bánh đa nem, bánh đa nướng, bánh dày, bánh 
xèo, bánh cuốn, kem (ăn), bánh mì, phở ăn liền, mì ăn liền, bún ăn liền, cháo ăn liền, 
miến, tương đậu nành, ngũ cốc, hạt giống, thủy sản giống, thủy sản tươi sống, động vật 
sống, rau hoa quả tươi, nước hoa quả, bia, nước giải khát, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, rượu, đồ uống có cồn, thuốc lá, thịt hộp, giò, chả; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; kế toán.  
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(210) 4-2016-24829 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngọc Bảo Linh 
Cosmetic  (VN) 
65/36/3 đường 339, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24830 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.6; 26.4.1 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm SaRa 
B&P  (VN) 
316 Phạm Văn Hai, phường 05, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-24831 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 13.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyên gia 
du lịch Châu á  (VN) 
Số 45, ngõ 1, hẻm 1/62/23, ngách 1/46 
phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2016-24832 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Xuân Mạnh  (VN) 
74 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí bằng bay hơi (Evaporative Air Cooler).  
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(210) 4-2016-24833 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Huỳnh Thị Xuân  (VN) 
Số B30 đường Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ kinh doanh quán nhậu; dịch vụ 

cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-24834 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) J.E. Mondou LtÐe   (CA) 

10400 Renaude-Lapointe Street, Anjou, 
QuÐbec H1J 2V7, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2016-24835 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Thiên Sơn  (VN) 
17/39 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân đạm; phân lân; muối [phân bón]; tảo biển 

[phân bón].  
 
 

(210) 4-2016-24836 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh da trời nhạt
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tấn Phát  
(VN) 
Số 116, đường Lê Lợi, khóm 1, phường 
2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-24837 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-24838 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Sơn TISON  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này (trừ sơn cách điện, cách nhiệt) 

 
Nhóm 19: Bột trét tường, bột dán gạch, chất để trát (vật liệu xây dựng) thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2016-24839 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.1.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này (trừ sơn cách điện, cách nhiệt) 

 
Nhóm 19: Bột trét tường, bột dán gạch, chất để trát (vật liệu xây dựng) thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2016-24840 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.17.11 
(591) Xanh đen, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Bigco Việt Nam  

(VN) 
Số 74/13 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; tất (vớ); đồ lót nữ; đồ lót nam.  

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, mũ nón, 
giày dép, tất (vớ), đồ lót nữ, đồ lót nam, quần áo trẻ em, khăn mặt (khăn lau mặt), bàn 
chải đánh răng, thắt lưng (trang phục), ví (bóp) cầm tay, túi xách. 

 

 
(210) 4-2016-24842 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Sơn Mỹ Bạc 
Liêu   (VN) 
ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, 
huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); véc ni (tất cả thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu các sản phẩm sơn các loại, 
vecni, sơn cách điện/cách nhiệt, bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2016-24843 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ tươi, đỏ đô, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Clickbuy  
(VN) 
Số 111 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy tính bảng; mua bán linh kiện, phụ kiện của 
điện thoại di động, máy tính bảng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành điện thoại di động, máy tính bảng.  

 
Nhóm 42: Cài đặt phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng.  

 

 
(210) 4-2016-24844 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.5.5; A3.5.24; A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hucafood  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-24845 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bông Hồng Xanh   (VN) 
35 đường số 20, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-24847 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Meat Works  
(VN) 
01 đường số 2, khu phố 3, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, đã qua chế biến. 
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(210) 4-2016-24848 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Nâu, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Nhật   (VN) 
CN3 - khu công nghiệp Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; bánh mì; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-24850 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước uống.  
 

 
(210) 4-2016-24851 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 18.3.23 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
XNK Phương Đông  (VN) 
Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-24852 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 18.3.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
XNK Phương Đông  (VN) 
Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
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(210) 4-2016-24853 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
XNK Phương Đông  (VN) 
Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-24854 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.19; 3.7.17; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thượng Lưu  (VN) 
Xóm 6, xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ về bất động sản, cụ thể đại lý mua bán bất động sản, môi giới bất động 
sản, cho thuê bất động sản, định giá bất động sản, đánh giá bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ trường đào tạo 
cho mục đích giáo dục, dịch vụ dạy nghề, khóa đào tạo từ xa; thông tin về giáo dục. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc, dịch vụ tạo mẫu tóc, dịch vụ trang 
điểm. 

 

 
(210) 4-2016-24855 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES CORPORATION   (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt.  

 

 
(210) 4-2016-24856 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES CORPORATION   (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
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(210) 4-2016-24857 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841 - 0017 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; dược phẩm giảm đau kháng viêm thẩm thấu 
qua da; thuốc đắp y tế; thuốc đắp y tế dạng cao; cao đắp y tế; miếng đắp y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24858 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Nâu nhạt (540) 

 

(731) Công ty TNHH may Minh Long  
(VN) 
52 Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-24859 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Minh Long  
(VN) 
52 Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-24860 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH F Pura Việt Nam  
(VN) 
Điểm số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý - 
Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  
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(511)   Nhóm 29: Bơ; pho mát, động vật giáp xác, không còn sống; thực phẩm làm từ cá; trái cây 
đông lạnh; trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp; thịt; sữa; sản phẩm sữa; thịt lợn; gia 
cầm, không còn sống.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; sôcôla; ca cao; cà phê; 
bột mì; bột; mì sợi; mì ống; đường.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ 
uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước [đồ 
uống].  

 

 
(210) 4-2016-24861 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vesta  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 16, tổ dân phố 3, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước dùng cho gia đình; nồi cơm điện; bếp từ; bếp 

hồng ngoại; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2016-24863 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi nhà Thế 
giới  (VN) 
Số 291B24 đường 51, khu dân cư Văn 
Minh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội dầu; nước hoa, dầu thơm; mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); bộ mỹ 

phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo; bánh gạo; bánh ngọt; đồ uống 
trên cơ sở trà; bánh quy. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (trà, bánh snack, ấm giữ nhiệt, dao 
kéo, quần áo, giày dép); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
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phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2016-24864 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Trương Ngọc Hơn  (VN) 
224 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; thịt muối; thú săn (không còn sống). 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thịt dê); dịch vụ tái lập kinh doanh; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản 
lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; cung cấp dịch vụ vui chơi giải 
trí trong nhà; dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; căng tin. 

 

 
(210) 4-2016-24865 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng, vàng , đen 
(731) Công ty TNHH Hương Mộc  (VN)

Thửa đất số 234, tờ bản đồ số 21, khu 
phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; ghế; tủ; bàn; giá, kệ (tất cả thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế công trình kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2016-24866 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
Manutronics Việt Nam  (VN) 
Số 7 đường TS5, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn 
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1505 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; 
ống dẫn và ống bằng kim loại; quặng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, thiết bị ghi, truyền và tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy vi tính và thiết bị ngoại 
vi máy tính; sản phẩm điện tử dân dụng bao gồm; điện thoại, máy fax, tổng đài, ti vi, đầu 
video, dây cáp nối thiết bị điện tử, ổ cắm điện, linh kiện điện tử; đĩa CD, VCD, DVD 
trắng và có chương trình. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng gia đình bao gồm, đồ đựng giữ nhiệt, dùng cho đồ uống, 
vật dụng mở nút chai, bình đựng cỡ lớn, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn), dụng cụ nhà bếp, 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; các loại đồ uống không cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [ trừ bia].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động quản lý kinh doanh bao gồm: hoạt động xuất nhập khẩu 
và mua bán thiết bị văn phòng: điện thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và tư vấn xây dựng; dịch vụ sửa chữa lắp đặt bao gồm, sửa chữa, lắp 
đặt máy và thiết bị văn phòng, điện thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại, sửa chữa, 
lắp đặt kết cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2016-24867 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.16 
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zamy  (VN) 
137/48 đường số 11, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Gấu bông; gấu nhồi bông; thú nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Mua bán gấu bông, gấu nhồi bông, thú nhồi bông.  
 

 
(210) 4-2016-24868 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.7; 26.1.1; 4.5.21; 3.9.18 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mậu Thành  (VN) 
Xóm 7, thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; điểm bán cháo hàu lưu động; quán cháo (cháo hàu, 

cháo cua, cháo canh); quán bánh canh; quán bún; quán hủ tiếu.  
 

 
(210) 4-2016-24870 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SANNADLE(VN)   (VN) 
49/10/16 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo hàn quốc, bánh bột mì nhân thịt, bánh khoai tây, bánh đậu xanh hấp 
đông lạnh, nước sốt ớt kiểu hàn quốc (đồ gia vị).  

 

 
(210) 4-2016-24871 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nông Lâm  (VN) 
2A4 đường N1, đại học Nông Lâm, khu 
phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1507 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  
 

 
(210) 4-2016-24872 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nông Lâm  (VN) 
2A4 đường N1, đại học Nông Lâm, khu 
phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-24873 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nông Lâm  (VN) 
2A4 đường N1, đại học Nông Lâm, khu 
phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-24874 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng (cam), trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SIVALI Toàn 
Cầu   (VN) 
Tầng 7, tòa nhà VP Nam Cường, đường 
Lê Văn Lương, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt sinh trùng; chất tẩy rửa cùng trong quá trình sản xuất; chế 
phẩm để thúc đẩy quá trình làm chín/chế biến thức ăn dùng trong công nghiệp; phân ủ, 
phân trộn. 
 

nhóm 03: Mặt nạ làm đep; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước 
hoa); mỹ phẩm, đồ trang điểm; hương liệu (tinh dầu); muối để tắm không dùng cho mục 
đích y tế; khăn giấy được tẩm thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh 
hoa khô và hương liệu (chất thơm); dầu thơm không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 05: Bánh mỳ cho người mắc bệnh tiểu đường phù hợp với mục đích y tế; dược thảo; 
thuốc xoa bóp, dầu xoa bóp, linimen; huyết thanh. 
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Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; lúa mì; rau cỏ tươi, thảo mộc tươi, cây trồng. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; nghiên cứu thị trường; điều hành 

kinh doanh cho khách sạn, quản lý kinh doanh của khách sạn; marketing. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, quyên góp quỹ từ thiện; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng. 

 

Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo; hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo và giáo dục). 

 

Nhóm 43: cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn nhà trọ); dịch vụ khách sạn. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chắm sóc sức khoẻ; xoa bóp; vật lí trị liệu; dịch vụ trang điểm; 

trung tâm chăm sóc sức khoẻ. 
 

 
(210) 4-2016-24875 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị gia 
dụng Châu Âu  (VN) 
Số 122, ngõ 168, đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại, thiết bị nấu nướng dùng điện; thiết bị sưởi nóng 

dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-24876 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.5.20 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ NANO BIOPLANT FLORA  (VN) 
Số 17, ngõ 54, phố Mạc Thị Bưởi, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-24877 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ NANO BIOPLANT FLORA  (VN) 
Số 17, ngõ 54, phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

(210) 4-2016-24878 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1; 26.3.23 
(731) Nguyễn Việt Dũng  (VN) 

789 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; khung ảnh; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ 

gỗ mỹ thuật; gối. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ họa 
nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-24879 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh  (VN) 
Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
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bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo 

 

 
(210) 4-2016-24880 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giấy 
và nhựa Tenpack  (VN) 
909 đường 3/2, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm sử dụng 1 lần từ giấy và nhựa: ống hút, ly nhựa, ly giấy, đĩa giấy, 

chén giấy, tô giấy. 
 

 
(210) 4-2016-24881 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 3.11.7 
(591) Vàng, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thái Xuân Phát  
(VN) 
60/2 Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vỏ ốc, vỏ sò, đồ lưu niệm làm từ vỏ ốc, vỏ sò (đồ đạc trang trí trong 

nhà), chuông gió (trang trí).  
 

 
(210) 4-2016-24882 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Mai Quyên 75  
(VN) 
A12/6 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2016-24883 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ My Miu  
(VN) 
72/11 đường Tây Lân, khu phố 7, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, nước gội đầu, chế phẩm 

dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2016-24884 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp - 
thương mại Minh Nghệ  (VN) 
558 tỉnh lộ 43, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép các loại.  

 

 
(210) 4-2016-24885 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Khuê Nguyên  (VN)
114 đường 24, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2016-24886 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.5.3; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất 
Daliang VN  (VN) 
Lô B7, « 2, đường D2, khu công nghiệp 
Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để làm bóng 

màu (làm sáng màu dùng trong công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2016-24887 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.5.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất 
Daliang VN   (VN) 
Lô B7, « 2, đường D2, khu công nghiệp 

Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để làm bóng 

màu (làm sáng màu dùng trong công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2016-24888 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân bón Thái Dương  (VN) 
397 khu dân cư Bình Trị Đông B, đường 

số 1, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-24889 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; 6.1.2 

(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cổ phần phân 
bón Best One  (VN) 
397 đường số 1, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-24890 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trực tuyến 
Đăng Quang  (VN) 
Tổ 13, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ các loại: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường (chỉ thời gian).  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (ô tô 
điện, xe máy điện, đồ chơi hộp sếp hình lắp ghép) (trừ các loại đồ chơi có hại cho việc 
giáo dục phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã 
hội), mô tô, xe máy, phụ tùng của ô tô (gương chiếu hậu, lốp (săm)), ô tô, máy định vị vệ 
tinh GPS, thiết bị vệ sinh (vòi sen, bồn cầu, bồn rửa mặt), vải, hàng may sẵn, giày dép; 
bán lẻ: theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, vải, len, sợi, chỉ khâu và trong 
các cửa hàng chuyên doanh, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong 
các cửa hàng chuyên doanh, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa 
hàng chuyên doanh, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh, bánh, kẹo 
trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo thương mại (không bao gồm quảng cáo 
thuốc lá); đại lý ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-24891 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe scu-tơ, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe mô 

tô ba bánh, xe scu-tơ ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, và bộ phận và phụ kiện của chúng, cụ thể gương chiếu hậu, cần phanh, vỏ tay lái, 
tấm chắn gió, tấm chắn chân, vỏ che phía trước xe, chắn bùn, cổ xe, phanh, lốp, bánh xe, 
vỏ che phía bên, giá để chân, bình xăng, ghế ngồi, thanh nối khung xe, vỏ che phía sau, 
giảm xóc treo, bộ giảm xóc, vỏ che xích, hộp đựng hành lý, bộ giảm chấn, tất cả dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-24894 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm được bán dưới dạng một thành phần không thể thiếu của hoặc để sử 
dụng với hệ thống khử trùng y tế và phẫu thuật, cụ thể là phần mềm để phát hiện và hiệu 
chỉnh các điều kiện thu thập khiến phải hủy chu trình khử trùng. 

 

 
(210) 4-2016-24900 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Việt  (VN) 
Lô diện tích 3815m2, cụm công nghiệp 
xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-24901 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị điện Việt Hàn  (VN) 
(Nhà riêng ông Nguyễn Hùng Dương) 
Thôn Sỏi, xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang [LED]; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh sáng [điện]; dây điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng; đèn điện, đèn gắn trên trần nhà; đèn pha để rọi sáng  

 

 
(210) 4-2016-24903 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Phạm Văn Hùng  (VN) 
Thôn Trấn Hải, xã Trấn Dương, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2016-24904 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.7.9 
(591) Nâu đậm, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Bùi Phương Lan   (VN) 
Xóm Khoát, thôn Tự Khoát, xã Ngũ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-24905 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Tính  (VN) 
499/40/600B tổ 13, ấp 6, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, ba lô, túi xách, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-24906 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận chuyển 
quốc tế Der Hua  (VN) 
204 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy chiếu phim 5D, máy chiếu phim 7D, máy chiếu phim 9D, máy 

chơi game, phụ kiện điện thoại, ti vi, máy vi tính, máy móc thiết bị cho tập luyện thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-24907 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 24.9.1; 6.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận chuyển 
quốc tế DER HUA  (VN) 
204 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chip (mạch tích hợp); thiết bị xem hình nổi; kính xem hình nổi; chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); bảng thông báo điện tử; bộ đọc mã vạch 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi video sử dụng đồng 
xu; phỉnh chơi cờ bạc, bia điện tử, thiết bị trò chơi.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu 
dự án kỹ thuật; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử.  
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(210) 4-2016-24908 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.23; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Việt Thắng   (VN) 
Km 103 QL 5 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ tư vấn quản lý 

nhân sự; dịch vụ cung ứng lao động.  

 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin và tư vấn du học; đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ (cho lao 

động, du học sinh trước khi ra nước ngoài); dịch thuật; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-24909 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.23; 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8 

(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Trần Văn Sơn  (VN) 
154 Phạm Như Xương, phường Hoà 

Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ đào tạo tin học ngoại ngữ, tổ chức thi 

chứng chỉ anh ngữ quốc tế, tư vấn giáo dục, tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2016-24911 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.5.3 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Phát Thuận  (VN) 
Thôn 1, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng như: xoong nồi, nồi áp suất, nồi hơi, nồi ủ, chảo, chén, 

đĩa.  
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(210) 4-2016-24914 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3; 24.1.1 
(591) Ghi, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Long Thuỷ  (VN) 
Số 126 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, phụ tùng xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-24915 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất thực phẩm KICO  
(VN) 
Số 52 Hàng Bún, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-24916 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất thực phẩm KICO  
(VN) 
Số 52 Hàng Bún, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-24917 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch cao 
su Hàm Rồng   (VN) 
Phố Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa, huyện Sa 
Pa, tỉnh Lào Cai  
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(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành các chuyến du lịch; vận tải hành khách và hàng hóa; 

cho thuê xe có động cơ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các sự kiện cho mục đích văn hóa, thể thao, 

giải trí, giáo dục; tổ chức các cuộc thi vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới); nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24918 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch cao 
su Hàm Rồng  (VN) 
Phố Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa, huyện Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành các chuyến du lịch; vận tải hành khách và hàng hóa; 

cho thuê xe có động cơ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các sự kiện cho mục đích văn hóa, thể thao, 

giải trí, giáo dục; tổ chức các cuộc thi vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới); nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-24919 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
ánh Vân  (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su mềm; ống PVC mềm.  
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(210) 4-2016-24920 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
ánh Vân   (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su mềm; ống PVC mềm.  
 

 
(210) 4-2016-24921 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
ánh Vân   (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su mềm; ống PVC mềm.  
 
 

(210) 4-2016-24922 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Cam, trắng, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH ý tưởng quảng 
cáo Ân Việt  (VN) 
21B, tổ 7, khu phố 2, đường Bùi Trọng 

Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2016-24923 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.5; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Dũng Anh  (VN) 
152/14 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-24924 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Cam, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giao nhận 
Faship  (VN) 
50/2/4 đường số 2, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Cung ứng dịch vụ chuyển phát thư; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; hoạt động 

vận tải liên quan tới hàng hóa bằng đường bộ. 
 

 
(210) 4-2016-24925 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miwa Việt Nam  
(VN) 
Số 48, đường 14, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm hóa học chống thấm dùng trong xây dựng (trừ 

sơn).  
 

 
(210) 4-2016-24926 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Anh  (VN) 
727/756-757 Trần Hưng Đạo, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; áo khoác; mũ (nón); quần 

áo lót.  
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(210) 4-2016-24927 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương nhạt, đen, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phúc Trường  (VN) 
ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, vali, ví tiền, ví đựng danh thiếp.  
 

 
(210) 4-2016-24928 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.7.17; 26.3.23 

(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ thành viên SG  (VN) 
56 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép.  
 

 
(210) 4-2016-24930 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 21.1.16; 1.17.25 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá 

cây, xanh đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Công dân 
Toàn cầu   (VN) 
Tầng 3, nhà 17-21 tầng (tòa nhà số 4), 

làng sinh viên Hacinco, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện nhằm 

mục đích giáo dục; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại 

(giải trí).  
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(210) 4-2016-24931 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Cam, xanh dương, đen, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Trần Đức Anh  (VN) 
Thôn Trai, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, makerting, nhập khẩu, 
mua bán sản phẩm sau: hệ thống thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bình nước nóng, sen vòi, bệ vệ 
sinh, giá treo khăn, móc treo trong nhà tắm, hệ thống thiết bị nấu nướng dùng điện, dụng 
cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2016-24932 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Tím, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SARA Quốc Tế  
(VN) 
Số nhà 44, đường Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 26: Tóc giả; râu giả.  
 

 
(210) 4-2016-24933 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; A11.1.6 
(591) Vàng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Trịnh Văn Trưởng  (VN) 
P2407, tòa A, Keangnam, đường phạm 
Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng dịch vụ cung cấp đồ ăn (bún chả).  

 

 
(210) 4-2016-24938 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng, 

vàng 

(540) 

  

(731) Bênh Viện Đa Khoa Trung 
Ương Quảng Nam  (VN) 
Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; dịch vụ trị liệu; dịch 
vụ trợ giúp y tế; nhà dưỡng bệnh. 

 

 
(210) 4-2016-24939 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Mạnh Hùng  (VN) 
Số 150 Phố Trung Liệt, tổ 5B, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 

spa. 
 

 
(210) 4-2016-24940 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vạn Thắng  
(VN) 
Số 36/120 Lê Thị Hồng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải tơ nhân tạo; lụa [vải]; nhung; vải; thảm trang trí treo tường bằng vải; vải 

len.  
 

Nhóm 25: Ca vát; quần áo may sẵn; giày; dép; khăn quàng cổ; váy.  
 

Nhóm 26: Huy hiệu để trang trí (khuy áo); ghim cài (phụ tùng của trang phục); cặp (trâm) 
cài tóc; đồ thêu; đồ ren tua kim tuyến. 

 

 
(210) 4-2016-24943 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.15; 5.7.1 
(591) Nâu, đen, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Minh   (VN) 
98/39 Nam Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê.  
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(210) 4-2016-24944 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.2; A24.15.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Bùi Gia Thái  (VN) 
81/13 đường số 3, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp: hóa chất chống thấm; hóa chất phụ gia chống 

thÊm.  
 
 

(210) 4-2016-24946 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Delap  (VN) 
Phòng 309, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; bao 
cao su; huyết áp kế, dao kéo (phẫu thuật); que thử thai; bơm kim tiêm dùng một lần; dây 
truyền dịch.  

 

(210) 4-2016-24947 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

vàng nâu, đen 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-24948 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.1.25; A5.1.5 
(591) Trắng, hồng, vàng, vàng nâu, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-24949 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.3.14; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

ngọc, vàng, vàng nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-24950 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 26.1.1; A5.1.5; 2.3.1; 

A19.11.11; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng nâu, xanh, đen, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-24951 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.3.14; 25.1.25; 2.3.1; 

A19.11.11 

(591) Xanh, vàng, vàng nâu, đen, xanh vàng, 

trắng. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-24952 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; A19.11.11; A5.1.5; A5.11.17 

(591) Trắng, xanh tím than, xanh, vàng, xám 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1527 

(210) 4-2016-24953 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 25.1.25; A5.1.5; A19.11.11; 

26.1.1 
(591) Vàng, trắng, nâu, vàng nâu, xám, đen 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24954 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; A5.1.5 
(591) Trắng, vàng, vàng nâu, xanh, đen, xám 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-24955 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩn 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phầm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-24956 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-24957 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-24958 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECOPATH Việt 
Nam   (VN) 
Số 35 A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-24959 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang Hải Đăng  (VN) 
Số 154, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải. 
 

 
(210) 4-2016-24960 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang Hải Đăng  (VN) 
Số 154, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải. 
 

 
(210) 4-2016-24961 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.1.18; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Lady  (VN) 
300A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo da; quần áo giả da; quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-24962 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A24.17.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 

marketing; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ điện 
thoại; dịch vụ kết nối và chuyền hướng viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  
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Nhóm 41: Thông tin giáo dục, thông tin văn hóa, thông tin thể thao, thông tin giải trí. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web, dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  
 

 
(210) 4-2016-24963 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6, đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 

marketing; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ điện 
thoại; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục, thông tin văn hóa, thông tin thể thao, thông tin giải trí. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  

 

 
(210) 4-2016-24964 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6, đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 

marketing; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ điện 
thoại; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục, thông tin văn hóa, thông tin thể thao, thông tin giải trí.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web, dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  
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(210) 4-2016-24965 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC 

CO., LTD.   (TH) 
1061, 1063, 1065, 1067, 1069 Srinakarin 
Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 
10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất làm sạch vật dụng dành cho trẻ em; chất làm sạch đa dụng; chất làm sạch 

dành cho thiết bị và dụng cụ nhà bếp; chất làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
làm sạch sàn; chế phẩm làm sạch vải; chất làm sạch phòng tắm; xà phòng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-24969 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Minh Giang   (VN) 
Số 3, ngõ 67, phố Nguyễn Khả Trạc, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia công nghệ cho xi măng và phụ gia hóa học cho bê tông, cụ thể là: phụ 

gia trợ nghiền tăng cường độ cho xi măng, phụ gia hóa dẻo chậm đông kết và phụ gia siêu 
dẻo giảm mức nước cao cho bê tông.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: keo dán công nghiệp, hóa chất phụ gia dẻo polymer, 
phụ gia hóa chất.  

 

 
(210) 4-2016-24970 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) Tạ Gia Tuyền   (VN) 

106 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  
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(210) 4-2016-24971 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.4; 4.5.21 

(731) Tạ Gia Tuyền   (VN) 
106 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-24972 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.1; 26.5.1 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Thái Tân  (VN) 
Số nhà 29, biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-24974 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.21; A5.3.13; A26.11.12; A19.3.21 

(591) Đỏ đậm, đỏ, đen, tím, xanh dương nhạt, 

trắng 

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Tự Nhiên  (VN) 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc răng; kem đánh răng; kem cạo râu.  
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(210) 4-2016-24975 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 21.1.13 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH trường cờ vua 

Thiên Tài  (VN) 
20 Nguyễn Bá Huân, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy chơi cờ; giáo dục kỹ năng. 
 

 
(210) 4-2016-24976 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; A26.1.18; 25.5.5 
(731) Công ty TNHH A Better 

Tomorrow  (VN) 
220/39 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; mũ vải; giày; cà vạt; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mắt kính, giày dép, cà vạt, thắt lưng, túi xách, ví, mũ, khăn 
choàng. 

 

 
(210) 4-2016-24977 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(731) GUANGZHOU NATURAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
Shop 1003, Annex Building, Fu Yi Auto 
Accessories Market, No. 49, Yongfu 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu; xe ô tô; kính chắn gió (kính trước); kính bên và kính hậu cho 

xe cộ; thiết bị chống chói mắt dùng cho xe cộ; màng chống chói mắt dùng cho kính chắn 
gió (kính trước), kính bên và kính hậu xe ô tô; màng chống chói mắt dùng cho ô tô; màng 
chống cháy nổ cho kính chắn gió (kính trước), kính bên và kính hậu cho ô tô; màng chống 
chói mắt dùng cho kính chắn gió (kính trước), kính bên và kính hậu xe ô tô con. 
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(210) 4-2016-24978 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.11; 26.15.15; 26.4.4; A26.4.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Hưng Gia  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Star Tower, phố Dương 

Đình Nghệ, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]. 

 

 
(210) 4-2016-24979 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.5 

(731) GUANGZHOU NATURAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 

Shop 1003, Annex Building, Fu Yi Auto 

Accessories Market, No. 49, Yongfu 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; vật liệu lọc [bọt bán thành 

phẩm hoặc màng bằng chất dẻo]; màng chống lóa dùng cho cửa sổ [màng nhuộm màu]; 

màng cách li bằng chất dẻo có độ mờ được điều chỉnh bằng điện; vật liệu cách âm; vật 
liệu tổng hợp để ngăn cản sự bức xạ nhiệt; màng để cách li. 

 

 
(210) 4-2016-24982 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Thiên Sơn  (VN) 
17/39 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân đạm; phân lân; muối [phân bón]; tảo biển 

[phân bón]. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1535 

(210) 4-2016-24983 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.5.1 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Thái Tân  (VN) 
Số nhà 29, biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2016-24984 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Thái Tân  (VN) 
Số nhà 29, biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2016-24985 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.1.1 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Thái Tân  (VN) 
Số nhà 29, biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2016-24986 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 18.3.21 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

hồng, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH du lịch Sao 

Phương Bắc  (VN) 
Số 1, tổ 10 Phúc Lợi, đường Vũ Xuân 

Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch 

vụ vận tải hành khách theo hợp đồng; dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-24988 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và phát triển Tuấn 
Linh  (VN) 
Số 44, ngách 187/49, phố Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; chế phẩm dùng để tôi, ram 

và hàn kim loại; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da (trừ dầu); 
chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-24991 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Cường  
(VN) 
Đội 1, xóm Chợ, thị trấn Thổ Tang, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lào. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc lào. 
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(210) 4-2016-24992 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) MAGIC AMAH HOUSEHOLD 

(TAIWAN) CO., LTD.  (TW) 

NO.46-1, Nanxing Rd., Xizhi Dist., New 

Taipei City 22179, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất hóa học làm sáng 

màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 

xuất và không dùng cho mục đích y tế; chất làm mềm vải dùng để giặt; nước javen; chế 

phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm ngâm giặt; chế phẩm để giặt; xà phòng; chế phẩm tẩy 

vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chế phẩm làm 

sạch dùng cho nhà bếp; chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp; chất lỏng làm sạch cho nhà bếp 

[chế phẩm làm sạch]. 

 

Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho 

quần áo và hàng dệt; thuốc khử độc; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng; chế phẩm khử 

mùi không khí. 
 

 
(210) 4-2016-24993 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, ghi. 

(731) MAGIC AMAH HOUSEHOLD 

(TAIWAN) CO., LTD.   (TW) 

NO.46-1, Nanxing Rd., Xizhi Dist., New 

Taipei City 22179, Taiwan   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất hóa học làm sáng 

màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 

xuất và không dùng cho mục đích y tế; chất làm mềm vải dùng để giặt; nước javen; chế 

phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm ngâm giặt; chế phẩm để giặt; xà phòng; chế phẩm tẩy 

vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chế phẩm làm 

sạch dùng cho nhà bếp; chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp; chất lỏng làm sạch cho nhà bếp 

[chế phẩm làm sạch]. 

 

Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho 

quần áo và hàng dệt; thuốc khử độc; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng; chế phẩm khử 

mùi không khí. 
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(210) 4-2016-24994 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.9; 26.15.1; A5.3.13 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) MAGIC AMAH HOUSEHOLD 

(TAIWAN) CO., LTD.   (TW) 
NO.46-1, Nanxing Rd., Xizhi Dist., New 
Taipei City 22179, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất hóa học làm sáng 

màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế; chất làm mềm vải dùng để giặt; nước javen; chế 
phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm ngâm giặt; chế phẩm để giặt; xà phòng; chế phẩm tẩy 
vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chế phẩm làm 
sạch dùng cho nhà bếp; chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp; chất lỏng làm sạch cho nhà bếp 
[chế phẩm làm sạch].  

 
Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho 
quần áo và hàng dệt; thuốc khử độc; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng; chế phẩm khử 
mùi không khí. 

 

 
(210) 4-2016-24995 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) OCEAN LAND ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
NO.28, Ln. 452, Gaoyan N. RD., 
Longtan Dist, Taoyuan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; nhựa nhân tạo, dạng thô; nhựa 

epoxy, dạng thô; keo dùng trong công nghiệp; chất dẻo hóa; nhựa tổng hợp, dạng thô. 
 

 
(210) 4-2016-24997 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hà Xuân Tám  (VN) 
40/44 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dạy tin học; đào tạo bằng hình thức trực tuyến.  
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(210) 4-2016-24999 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Hợp Thành   (VN) 
87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; ắc quy điện. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-25001 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) BEIJING AN QI ZHI LIAN 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
111, Floor 1, Building 5, No.8, 
Courtyard, Fazhan Road, Huilongguan 
Town, Changping District, Beijing, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính ghi sẵn; phần mềm máy vi tính ghi sẵn; phần mềm 

trò chơi trên máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình điều hành máy vi tính 
ghi sẵn.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy 
vi tính; bảo trì phần mềm máy vi tính; sao chép chương trình máy vi tính; cài đặt phần 
mềm máy vi tính; điện toán đám mây; sao lưu dữ liệu off-site (ngoài hệ thống); cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cho thuê phần mềm máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2016-25002 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh  (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại (không thuộc bộ phận của máy).  
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Nhóm 35: Mua bán van đường ống nước bằng kim loại (không thuộc bộ phận của máy), 
thiết bị vệ sinh, ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút), ống nhựa 
cứng các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút).  

 

 
(210) 4-2016-25008 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITINET  (VN) 
Số nhà 82, phố Linh Lang, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ rack (tủ mạng, máy chủ), tủ cáp (tủ đấu dây cáp điện), tủ điện, thiết bị 

mạng.  
 

 
(210) 4-2016-25009 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, vàng nâu, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần Hà Đô - 756 

Sài Gòn  (VN) 
Số 200, đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; buôn bán bất động sản; định giá bất động sản; 

môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng bất động sản (dự án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương 
mại); giám sát xây dựng các công trình; dịch vụ tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng; thông tin về xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-25010 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, nâu, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Kim Long á Châu 
Long An   (VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hóa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn trang trí, đèn chiếu sáng, mua bán đồ ngũ kim bằng kim loại, 
mua bán sắt, thép.  
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý 
bất động sản; mua bán bất động sản; đầu tư tài chính để xây dựng kết cầu hạ tầng khu 
công nghiệp, khu dân cư.  

 

 
(210) 4-2016-25011 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Lâm Văn Mộc  (VN) 

ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, huyện 
Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn thủy sản, thuốc thú ý và thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-25013 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nội thất ô tô, trang trí ô tô (lót lưng, gối đầu, tấm lót 

sàn, lót ghế, bao vô lăng, tấm che nắng, áo trùm xe, đồ trang trí trên xe), phụ tùng ô tô , 
các sản phẩm chất tẩy rửa, sản phẩm khử mùi, làm sạch không khí.  

 
 

(210) 4-2016-25014 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.13.4; A3.13.24 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1542 

(210) 4-2016-25015 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương, xám xanh 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11 quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nội thất ô tô, trang trí ô tô (lót lưng, gối đầu, tấm lót 
sàn, lót ghế, bao vô lăng, tấm che nắng, áo trùm xe, đồ trang trí trên xe), phụ tùng ô tô, 
đèn xe, các sản phẩm chất tẩy rửa, sản phẩm khử mùi, làm sạch không khí. 

 
 

(210) 4-2016-25019 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa thẩm 
mỹ AVA  (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng. 

 

 
(210) 4-2016-25020 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ, xanh nước biển (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Toàn Châu  (VN) 
289B/1 tổ 5, khu phố 1A, phường An 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25022 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đắc Lộc  (VN) 
166 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Lưới thép; công trình xây dựng bằng thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy; mua bán các sản phẩm dệt may.  
 

 
(210) 4-2016-25023 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.8; 26.3.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phương Anh  
(VN) 
233A Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật nuôi trong nhà (chó: mèo, cá cảnh) và thức ăn, dụng cụ dùng cho 

chúng.  
 

 
(210) 4-2016-25025 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 24.1.1 
(591) Vàng đồng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
câu lạc bộ Biển Mũi Né  (VN) 
Hẻm 69, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe cộ, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch, 
tham quan (du lịch).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp tiện 
nghi giải trí; cung cấp dịch vụ hát karaoke; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vu quán cà 
phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-25026 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; 26.1.11 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đông  (VN) 
Xóm 3, đội 3, thôn Thạch Trụ Tây, xã 
Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 
Ngãi  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2016-25027 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; A1.1.10; 1.15.3; 3.13.1; A3.13.7 

(591) Vàng cam, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanatkorn 
Vietnam   (VN) 
41/46 Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng, động vật có hại (dùng cho mục đích y tế và gia đình); 

nhang trừ muỗi và chất diệt côn trùng dạng bình xịt.  
 

 
(210) 4-2016-25028 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 18.3.23; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm y 
khoa Phước An   (VN) 
686 - 688, đường 3/2, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, chữa răng, chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc 

sức khỏe, bệnh xá, bệnh viện, dịch vụ trợ giúp y tế, chăm sóc y tế, dịch vụ dược sĩ kê đơn 

thuốc, cố vấn về lĩnh vực dược học, liệu pháp vật lý, vật lý trị liệu, viện điều dưỡng, dịch 
vụ y tế từ xa, dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2016-25029 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 2.9.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, nâu, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
21C đường 5, khu phố Phước Lai, 

phường Long Trường, quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2016-25030 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(591) Hồng, hồng sậm, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FAMIO Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 2101, toà nhà CT2, KĐT Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập 
huấn]; huấn luyện [đào tạo]; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp y 
tế; cố vấn về lĩnh vực dược học, chăm sóc y tế, dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2016-25031 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.13; 25.1.25; 14.3.21; A3.13.24 (540) 

  

(731) Hồ Thị Phúc  (VN) 
Tổ 30, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm và chất dinh dưỡng dược làm phù hợp cho việc 
sử dụng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2016-25032 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.9; 5.3.11; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Đông á  (VN)
Tầng 6, nhà E, khách sạn Hacinco, số 
110 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm máy tính cho phép lưu trữ thông tin thẻ khách hàng thân 
thiết trên thiết bị viễn thông di động; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được) sử dụng liên quan đến các chương trình khách hàng thân thiết và thẻ khách hàng 
thân thiết được sử dụng để truy cập và sử dụng tích điểm khách hàng thân thiết thẻ thông 
minh (thẻ tích hợp); thẻ thanh toán từ tính (đi kèm chức năng là thẻ thành viên). 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong siêu thị; bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng (máy móc và 
thiết bị văn phòng, thiết bị y tế, thiết bị vệ sinh, hàng trang trí nội ngoại thất, hàng điện tử  
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điện lạnh, hàng thủy hải sản, hàng lương thực - thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, văn 
phòng phẩm, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em, quần áo, mỹ phẩm, bánh kẹo, hoá 

chất, vải); cung cấp chương trình giảm giá cho phép thành viên được giảm giá sản phẩm 

và dịch vụ thông qua việc sử dụng thẻ hội viên, phi tài chính [cho mục đích marketing]; 
dịch vụ marketing thông qua việc sắp xếp, quản lý và giám sát dịch vụ thẻ hội viên, phí tài 

chính [cho mục đích marketing]; quảng cáo; tư vấn về điều hành kinh doanh và 

marketing; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến thư đặt hàng được bán qua các 
giao dịch điện tử; phát hành thẻ hội viên cho mục đích hỗ trợ bán hàng (giới hạn trong 

lĩnh vực phi tài chính); xuất nhập khẩu hàng hoá; duy trì thẻ thành viên cho mục đích hỗ 
trợ bán hàng [phi tài chính]; cung cấp thông tin về hệ thống vận hành của thẻ thành viên 

cho mục đích hỗ trợ bán hàng; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ tín dụng; dịch vụ thẻ trả trước và dịch vụ thẻ thanh 

toán, bao gồm dịch vụ thẻ khách hàng thân thiết, thẻ tín dụng thành viên, thẻ ghi nợ thành 

viên, dành cho tất cả các khu mua sắm có hợp tác với công ty; chuyển tiền điện tử; giao 
dịch thẻ ghi nợ và giao dịch thẻ trả trước; dịch vụ thẻ khách hàng quen thuộc. 

 

Nhóm 41: Trung tâm chơi game; dịch vụ thể thao và vui chơi giải trí, cụ thể tennis, golf, 
bơi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị, 
phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-25033 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuât nhập khẩu 
MOLLY  (VN) 
61/6A đường số 48, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-25034 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Lê Bá Ngọc Quý  (VN) 
15B, Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, nón.  
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(210) 4-2016-25035 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Việt Hưng  (VN) 
188 Đăng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, kính.  
 

 
(210) 4-2016-25036 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục Trí Tuệ  
(VN) 
510 Ngô Gia Tự, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo đồng phục học sinh; mũ nón đồng phục cho học sinh; giày dép đồng 
phục cho học sinh. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo chương trình phổ thông trung học.  
 

 
(210) 4-2016-25037 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục Trí Tuệ  
(VN) 
510 Ngô Gia Tự, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đồng phục học sinh; mũ nón đồng phục cho học sinh; giày dép đồng 

phục cho học sinh.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo chương trình phổ thông trung học.   
 

 
(210) 4-2016-25038 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.30; A2.3.16; 2.3.7 
(591) Xanh, trắng, tím, đen, xám 

(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Phượng  (VN) 
Số 40H, tổ 45B, đường Đê La Thành, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ví; va li; cặp da.  
 

Nhóm 25: Giày dép và phụ kiện giày dép; quần áo may sẵn; trang phục may theo thiết kế; 
quần áo lót; quần áo bơi; khăn (trang phục); găng tay (trang phục); thắt lưng (trang phục); 
mũ (đồ đội đầu); tất (đồ đi chân).  

 

 
(210) 4-2016-25039 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia polime acrylic để phân tán và ổn định các hạt trong nhũ tương 

được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-25043 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam   (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-25044 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 11.3.18 
(591) Xanh lá cây, vàng tươi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần The Koh  (VN)
Số 34 Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-25046 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may Kiến Văn  (VN) 
Số 291 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc (quần áo). 

 

 
(210) 4-2016-25047 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Bảo Ngân   (VN) 
Số 626/11 đường Sư Vạn Hạnh, phường 
10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, miếng lót bên trong giày, miếng đệm gót cho giày.  
 

 
(210) 4-2016-25049 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Cao Thị Xuân Linh   (VN) 
Số 65/3G, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng đệm gót 

cho tất; miếng đệm gót cho giày; gót giày. 
 

 
(210) 4-2016-25050 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Cao Thị Xuân Linh   (VN) 
Số 65/3G, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng đệm gót 

cho tất; miếng đệm gót cho giày; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân. 
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Nhóm 35: Mua bán, miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng 
đệm gót cho tất; miếng đệm gót cho giày; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2016-25051 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.4.2 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Cao Thị Xuân Linh  (VN) 
Số 65/3G, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng đệm gót 

cho tất; miếng đệm gót cho giày; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân. 
 

Nhóm 35: Mua bán, miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng 
đệm gót cho tất; miếng đệm gót cho giày; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2016-25053 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng
(731) Công ty TNHH JP CORELEX (Việt 

Nam)   (VN) 
Đường B1, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2016-25054 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.4.24; A24.15.7 (540) 

  

(731) Huỳnh Chí Toàn  (VN) 
109-110 Phan Văn Khỏe, phường 5, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng.  
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
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(210) 4-2016-25055 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Giáp Văn Duy  (VN) 
Thôn Tổng Lệnh, xã Trường Giang, 
huyện Lục Nam, Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-25056 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh thương mại H & T  
(VN) 
Khu 2 Phố Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện 
Việt Yên, Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-25057 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn MKS Việt 
Nam  (VN) 
Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-25058 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 5.7.3 
(591) Vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Sơn Bình 
Tâm  (VN) 
08 đường số 4C, khu phố 5, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2016-25059 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh da trời, vàng, xanh dương, tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ bất động sản KIM SA  
(VN) 
187A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán và cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-25060 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ thương mại Từ Tâm  (VN) 
Số 12 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y, đồ uống dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; chất tăng cường tiêu hóa dùng trong ngành dược, chế phẩm enzym dùng trong 

ngành y; Enzym dùng trong ngành y; thảo mộc y tế. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thuật nắn bóp cột sống, phòng khám bệnh; phòng chữa bệnh; 

trợ giúp về y tế; liệu pháp vật lý. 
 

 
(210) 4-2016-25061 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.14 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Trâm  (VN) 
Khu dân cư IPC, đường Nguyễn Văn 

Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả, nước 

ép hoa quả; xi rô. 
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(210) 4-2016-25062 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 9.1.10; 5.7.3; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-25063 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-25064 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-25065 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A3.11.2; 26.5.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
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(210) 4-2016-25066 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A25.1.10; 10.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-25067 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; 26.1.1; A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-25068 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
truyền thông Tân á Việt  (VN) 
14/16 đường Bình Tiên, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, giày, dép.  

 

(210) 4-2016-25069 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Vân Anh  (VN) 
Xóm 7, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; khăn quàng cổ; mũ nón (đồ đội đầu); găng tay (trang phục); 
giày dép; bít tất (đồ đi chân). 
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(210) 4-2016-25070 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 16.1.1 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
NEW CITY Việt Nam  (VN) 
Số 2, ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, 

phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư trong hoạt động kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2016-25071 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Mai  (VN) 
54A phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 

 
(210) 4-2016-25072 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế thiết bị may mặc 
SUSUR.JSC   (VN) 
53/8 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau, đồ ngũ kim, hàng kim khí điện máy, thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông, máy may công nghiệp và linh kiện máy may.  
 

 
(210) 4-2016-25073 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế thiết bị may mặc 
SUSUR.JSC  (VN) 
53/8 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau, đồ ngũ kim, hàng kim khí điện máy, thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông, máy may công nghiệp và linh kiện máy may.  
 

 
(210) 4-2016-25074 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TT & T  (VN) 
Số 148, ngách 95/8 phố Chùa Bộc, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-25075 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
NABS Quốc Tế  (VN) 
Phòng 601, tầng 6, tòa nhà Cantavil 

Hoàn Cầu, 600A Điện Biên Phủ, phường 

22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2016-25076 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 

phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-25077 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kết Nối - 

Châu Âu  (VN) 
Lô 04 - 9A, khu công nghiệp Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 14: Huy hiệu bằng kim loại quý; đồ trang sức; huy chương; đồ kim hoàn.  
 

Nhóm 18: Rương; hòm; vali; cặp da; túi xách; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; thắt lưng (trang phục); áo sơ mi; giày.  
 

 
(210) 4-2016-25078 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) HEXING ELECTRICAL CO., LTD.  

(CN) 
1418 Moganshan Road, Shangcheng 
Industrial Zone, Hangzhou City, 310011, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị chỉ báo định 
lượng; bộ điều biến; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị đo, bằng điện; máy đếm; 
lực kế; cuộn cảm [điện]; thiết bị và dụng cụ trắc địa; vật liệu cho mạch điện chính [dây, 
dây cáp]; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; máy biến thế [điện]; tủ phân phối 
[điện]; bộ đổi điện; bộ ngắt mạch điện; rơle điện; cầu dao điện; bảng điều khiển [điện]; 
bảng điều khiển phân phối [điện]; bộ đảo điện; dây cầu chì bằng hợp kim; thiết bị điều 
chỉnh điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị 
chống sét. 

 

 
(210) 4-2016-25080 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Lý 
Nguyễn  (VN) 
61/61A đường số 8, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng; cà vạt; mũ nón.  
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(210) 4-2016-25081 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ đúc 
Chang Gu  (VN) 
Lô A-2E-CN, A-2F-CN, đường NA3A, 
khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị của đường ống dẫn nước; thiết bị của điểm lấy nước (vòi nước); vòi 
nước; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước. 

 

 
(210) 4-2016-25082 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ đúc 
Chang Gu   (VN) 
Lô A-2E-CN, A-2F-CN, đường NA3A, 
khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị của đường ống dẫn nước; thiết bị của điểm lấy nước (vòi nước); vòi 
nước; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước. 

 

 
(210) 4-2016-25083 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Trường  (VN) 
429 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng. 
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 
 
 

(210) 4-2016-25084 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 24.17.5; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I -6 KCN Long Thành, xã Tam An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 09: Gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2016-25085 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam   (VN) 
Lô A.I -6 KCN Long Thành, xã Tam An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt.  

 

 
(210) 4-2016-25088 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 

thịt; rau và trái cây được nấu chín, được sấy khô, đông lạnh và được bảo quản; thạch; mứt 
ướt; mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được, động vật 
giáp xác không còn sống; tổ chim ăn được; lát khoai tây rán giòn. 

 

 
(210) 4-2016-25089 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) E-MART Inc.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 

và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, muối, mù tạt, giấm, xốt (gia vi), gia vi; kem ăn 
(kem lạnh); thực thẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo ăn nhanh (đồ ăn vặt); kẹo và 
sô cô la; bánh kếp; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2016-25090 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt; và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, cụ thể là quả 

mọng (trái cây tươi) rau cỏ tươi, hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên, hạt cacao thô 
không ở nhóm khác, động vật sống, rau và trái cây tươi; hạt giống, hoa và cây trồng tự 
nhiên; thực phẩm cho động vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu, đồ uống cho vật 
nuôi trong nhà; than bùn trộn rơm rác độn chuồng; cát thơm dùng cho động vật nuôi trong 
nhà (lót ổ); cây khô để trang trí; bã rượu. 

 

 
(210) 4-2016-25091 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga, nước khoáng và các đồ uống không chứa cồn khác; đồ 

uống hoa quả (không có cồn) và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác dùng làm 
đồ uống; nước soda.  

 

 
(210) 4-2016-25092 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại sản phẩm, cụ thể như: thịt, cá, gia cầm và 

thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả 

nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phầm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, lát 

khoai tây rán giòn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật 

đường, men, bột nở, muối, mù tạt dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem ăn (kem lạnh), 
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thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo ăn nhanh (đồ ăn vặt); kẹo và sô cô la; 
bánh kếp; đồ uống trên cơ sở trà, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 

nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, 

mạch nha, dùng cho ngành bia và rượu, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, bia, nước khoáng, 
nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả (không có cồn) và nước ép 

hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, nước soda; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng giảm giá đối 
với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ cửa hàng 

mậu dịch tổng hợp đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ đại siêu thị đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ siêu thị đối với tất 

cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng tiện dụng đối với tất cả các sản 

phẩm được liệt kê ở trên.  
 

 
(210) 4-2016-25093 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ; dịch vụ quầy bán thức ăn dùng với rau trộn dầu 

dấm; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống ra bên 
ngoài nhà hàng; dịch vụ nhà hàng lưu động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng 

cung cấp thực phẩm/đồ uống để mang đi; dịch vụ quầy rượu vang; dịch vụ quầy bar cung 
cấp đồ uống và đồ ăn nhẹ (ở nhà hàng, quán ăn); quán bán bia và đồ ăn thức uống khác. 

 

(210) 4-2016-25094 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; A5.5.20; A26.11.8; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Thân Hà  (VN) 
Thôn Xuân Thượng I, phường Phúc 
Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-25095 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thúy Lan  (VN) 
Số 345, đường Lam Sơn, phường Đồng 
Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột sắn dây. 

 

 
(210) 4-2016-25096 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV vàng bạc 

Trường Hằng  (VN) 
Số 6, Lê Xoay, phường Ngô Quyền, 
thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2016-25097 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ, xanh 
(731) Bùi Duy Hải  (VN) 

Số 6, Lê Xoay, phường Ngô Quyền, 
thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2016-25098 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.5; 3.7.19; A3.7.24; 26.4.3 
(731) Đặng Thu Hương  (VN) 

P411, khu tập thể D5, phường Trung Tự, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: kính mắt, kính thời trang, kính cận. 
 

 
(210) 4-2016-25099 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 26.1.2; A26.1.18; 

A6.19.11; 2.7.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh dương, xanh dương đậm, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2016-25100 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Dương  (VN) 
Lô 38-40-42, đường Hàn Thuyên, khu 
dân cư bắc, đường Kinh Dương Vương, 
phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, mũ, nón thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-25104 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh rêu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Navipha  (VN)

Số nhà 11, ngách 42/133, phố Thịnh 
Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích 

y tế).  
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(210) 4-2016-25105 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 25.5.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Tiên Tiền Giang  (VN) 
ấp Bình Phòng, xã Bình Phú, huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày thời trang; dép; mũ.  
 

 
(210) 4-2016-25106 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2; 5.7.1; A11.3.3; A5.3.13 

(591) Nâu cà phê, vàng cam, xanh dương, đỏ 

đô, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) La Hoài Bảo  (VN) 
32 Tân Hóa, phường 1, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 

cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-25107 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 
Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuấn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-25108 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 26.1.1; 25.1.25; 

A5.1.5; A19.11.11; 2.3.1 
(591) Tím, vàng, vàng nâu, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25109 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.1.5; A19.11.11 
(591) Xanh, nâu, trắng, vàng, vàng nâu, trắng, 

đục, đen, xanh nhạt 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-25110 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 25.1.25; A5.1.5 
(591) Trắng, tím, vàng, vàng nâu, vàng cam, 

đen 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25111 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

EUPHARMA  (VN) 
Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-25112 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-25113 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25114 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần PARIS PHARM  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-25115 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, đỏ 
(731) Đồng Xuân Tùng  (VN) 

Thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, huyện 
Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; mứt kẹo; kẹo; bánh ga tô; bánh trung thu; sô cô la. 

 

(210) 4-2016-25116 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Mặt Trời 
Đỏ   (VN) 
P207, nhà C3, làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-25117 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nusanté 
Nutrition Việt Nam  (VN) 
Lô B-6E6_CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 

sữa, phô mai.  
 

 
(210) 4-2016-25118 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị hàn 
Đạt Phước  (VN) 
305 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hàn điện và các phụ kiện liên quan của nó, cụ thể như: dây hàn, 

súng hàn, que hàn, kìm hàn, mũ hàn.  
 

 
(210) 4-2016-25119 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị hàn 
Đạt Phước   (VN) 
305 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện, máy cắt kim loại, máy công cụ trong ngành cơ khí.  
 

 
(210) 4-2016-25120 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Lê Văn Phúc  (VN) 
ấp Bình Hoà, xã Đức Tân, huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2016-25121 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.2; A5.3.15; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Bạch Hải Quân  (VN) 
Số 8, ngách 81/24/47, đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; áo vét [trang phục]; váy.  

 

 
(210) 4-2016-25122 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.1; 24.1.1; 24.9.1; A5.3.13; 

A26.11.12 
(591) Da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S4 Việt Nam  (VN)
Số 20 ngõ 1 phố Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch 

vụ dịch thuật; trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục].  
 

 
(210) 4-2016-25124 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2016-25125 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-25126 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH An Nông    (VN) 
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-25127 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thực phẩm Bình Minh   (VN) 
43/78/11 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky; rượu vodka; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2016-25128 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Bán lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 4, Bến Nghé, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị hàng may mặc, giày, dép; kinh doanh chuỗi cửa 

hàng bán lẻ hàng may mặc, giày, dép; buôn bán hàng tiêu dùng giày, dép, hàng may mặc.  
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(210) 4-2016-25129 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.1.1 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương  (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo complê (comple); váy; ca-vát (trang phục quần áo); giầy; 
dép.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện 
dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền; dịch vụ giới thiệu quần áo, 
váy, ca- vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi 
xách, va li, ví đựng tiền; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo.  
 
 

(210) 4-2016-25130 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.1.1 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương  (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo complê (comple); váy; ca-vát (trang phục quần áo); giầy; 
dép.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện 
dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền; dịch vụ giới thiệu quần áo, 
váy, ca- vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi 
xách, va li, ví đựng tiền; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo.   
 

 
(210) 4-2016-25132 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Hộ kinh doanh trang trí nội 

thất Tấn Cường  (VN) 
380 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ, giường, bàn ghế, kệ ti vi bằng gỗ, inox, nhôm, nhựa, két sắt, nệm, 
máy ép, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy đánh trứng, nồi cơm điện, nồi áp suất, ấp siêu 
tốc, bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, lò nướng, máy giặt, máy điều hòa, 
máy nước nóng, máy hút bụi, máy mát - xa, máy sấy tóc, bàn ủi, máy kẹp tóc, kéo, dao, 
móc phơi đồ, móc treo tường, chén, bát, đĩa, đũa, muỗng, nĩa, ly, đế lót ly, hộp đựng đũa 
muỗng, kệ để dao, hũ đựng gia vị, nồi, chảo, rổ, chổi, cây lau nhà, sọt rác, thảm, kệ sách, 
tủ đựng áo quần, đèn, ổ cắm điện, ổ khóa. 

 

 
(210) 4-2016-25133 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.13.1 
(731) Công ty TNHH KOREA K.SANG  

(VN) 
R4 - 52 Hưng Gia 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da; kem dưỡng da; kem ngăn ngừa lão 

hóa da (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem làm trắng da, kem dưỡng da, kem ngăn 
ngừa lão hóa da (mỹ phẩm), kem trị mụn (mỹ phẩm). 

 

(210) 4-2016-25134 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH Việt Kỳ Phát  

(VN) 
11 Kinh Dương Vương, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang; nhang trầm; trầm hương.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng làm từ nấm lim xanh.  
 
 

(210) 4-2016-25135 (220) 31.03.2014 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ tiện lợi trong lĩnh vực mỹ phẩm, quần áo, tai nghe, 
sách, thiết bị ghi âm, đĩa CD và DVD; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ 
phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực quần áo; dịch vụ trung gian thương 
mại về tai nghe; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sách; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực thiết bị ghi âm; dịch vụ trung gian thương mại về đĩa CD (ra 
CD âm nhạc).  

 

 
(210) 4-2016-25136 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thanh Xuân   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê, quán rượu (quán bar), khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-25137 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thanh Xuân    (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 

 
(210) 4-2016-25138 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thanh Xuân   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê, quán rượu (quán bar), khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-25139 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Xuân   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê, quán rượu (quán bar), khách sạn.    
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(210) 4-2016-25140 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Xuân    (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, cao ốc, căn hộ.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ quán cà phê, quán rượu (quán bar), khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-25141 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24 
(591) Đen, cam 

(540) 

 

(731) Hoàng Anh Giang  (VN) 
68 đường số 9, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, túi xách, ba lô, ví (bóp), vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo, dây nịt (thắt lưng), tất (vớ), đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, dây nịt (thắt lưng), tất (vớ), đồ đi chân, đồ 
đội đầu, túi xách, ba lô, ví (bóp), vali.  

 

 
(210) 4-2016-25142 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.4; A5.3.15; 2.9.1; 8.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Hà   (VN) 
246/12A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn uống, dịch vụ quán kem - cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-25143 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 13.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, tím, xanh dương, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Dawn  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn trang trí.  
 

 
(210) 4-2016-25144 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.7.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Trịnh Thúy Quỳnh Trâm   (VN) 
1D đường số 10, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-25145 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Thy Mi   (VN) 
B5-06 chung cư Hồng Lĩnh, KDC Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-25146 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Phương Vi   (VN) 
448/19D Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-25149 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15 
(731) PERFECT GLOBAL MANAGEMENT 

LTD.   (HK) 
Room 1511, 15/F, Tower 2 Silvercord, 
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1576 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 
vitamin; thuốc dùng cho người; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể.  

 

 
(210) 4-2016-25152 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) TIGER CORPORATION   (JP) 

3-1, Hayami-cho, Kadoma City Osaka 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khuấy thức ăn chạy điện; máy trộn thức ăn chạy điện, dùng cho mục đích 

gia dụng; máy làm kem; máy đánh bóng gạo; cái đánh kem chạy điện, dùng cho mục đích 
gia dụng; máy xay thức ăn chạy điện; nạo chạy điện; máy chế biến thức ăn chạy điện.  

 

 
(210) 4-2016-25153 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sức Mạnh Việt Nam  (VN) 
Số 40, đường Nguyễn Thị Chạy, khu phố 
Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất (dùng trong xây dựng); chất phụ gia (dùng cho bê tông).  
 

Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Vữa dùng trong xây dựng; bột trét tường; bột chống thấm và xảm khe (dùng 
trong xây dựng). 

 
Nhóm 35: Mua bán: hóa chất (dùng trong xây dựng), chất phụ gia (dùng cho bê tông), 
sơn, vữa dùng trong xây dựng, bột trét tường, bột chống thấm và xảm khe (dùng trong xây 
dựng). 
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(210) 4-2016-25154 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh dương đậm, cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần BOT quốc lộ 
13 An Lộc - Hoa Lư  (VN) 
Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân 

dụng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 
 

 
(210) 4-2016-25155 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) EIGHTEEN CHEFS PTE. LTD.   (SG) 

1 Jalan Kilang Timor, #06-03 Pacific 

Tech Centre 159303 Singapore  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; dịch 

vụ phục vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ tổ chức tiệc; dịch vụ 

chuẩn bị thức ăn và đồ uống mang về do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-25156 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) TY INC.   (US) 

280 Chestnut Westmont, Illinois 60559, 

United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông thú đồ chơi nhồi 

bông; gấu đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; gấu bông; đồ chơi bằng nhung mềm 

được tạo hình; đồ chơi mềm được tạo hình. 
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(210) 4-2016-25157 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Long Thủy   (VN) 
Số 126 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, phụ tùng xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-25158 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) METROPOLITAN LIFE INSURANCE 

COMPANY   (US) 
1095 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm và quản lý bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và 

nhóm, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm cho chủ 
nhà, và bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm niên kim, và quỹ hưu trí; dịch vụ cho vay thế chấp bảo 
đảm bằng tài sản nhà ở và thương mại; dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới và đầu tư quỹ tương hỗ, cụ thể là, ngân hàng đầu tư và đầu tư quỹ; dịch vụ lập kế 
hoạch tài chính cho nghỉ hưu; dịch vụ về trợ cấp cho người lao động, cụ thể là xử lý, quản 
lý, và điều hành các kế hoạch trợ cấp bảo hiểm và tài chính cho người lao động. 

 

 
(210) 4-2016-25159 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy   (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
 

 
(210) 4-2016-25160 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 
khi sơn).  

 

 
(210) 4-2016-25161 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
 

 
(210) 4-2016-25162 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
 
 

(210) 4-2016-25163 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
 

 
(210) 4-2016-25164 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
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(210) 4-2016-25165 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
 

 
(210) 4-2016-25166 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Kiều Tiến Thủy  (VN) 
3/1 tổ 6, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện (trong lớp lót phủ trước 

khi sơn).  
 

 
(210) 4-2016-25167 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, đen, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh  (VN) 
Số 2, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-25168 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 1.15.24 
(591) Trắng, vàng cát, xanh dương đậm, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh  (VN) 
Số 2, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-25169 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.5.10; 7.3.11; 7.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh  (VN) 
Số 2, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-25170 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh   (VN) 
Số 2, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-25172 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần bia truyền 

thống ALKEMIA   (VN) 
D6, khu xưởng KIZUNA 2, lô B4-3-7-8, 
khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; hèm bia; nước ngọt có gas; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước 

tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bia, hèm bia, nước ngọt có gas, nước ép trái cây, nước khoáng (đồ 
uống), nước tinh khiết; quảng cáo: bia, hèm bia, nước ngọt có gas, nước ép trái cây, nước 
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khoáng (đồ uống), nước tinh khiết; xuất nhập khẩu: bia, hèm bia, nước ngọt có gas, nước 
ép trái cây, nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

(210) 4-2016-25175 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, tím than 
(731) Đào Văn Châm  (VN) 

Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục. 
 

 
(210) 4-2016-25176 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Sơn 
¸  (VN) 
Số 01, ngách 211/1, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng 

chứa loại lớn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-25177 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 01, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]. 
 

 
(210) 4-2016-25178 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ   (VN) 
Số 01, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng 
chứa loại lớn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-25179 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Cam, vàng, xanh lá, xanh dương, xanh 

coban 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sơn và chống thấm Tiến 
Nguyệt  (VN) 
Số nhà 1119, đường Trần Hưng Đạo, phố 
14, phường Vân Giang, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25180 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Kuk Il Việt Nam  

(VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, xã Phú 
Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa; sợi và chỉ bằng bông; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi bông 
đã xe; sợi và chỉ đã xe; sợi. 

 

 
(210) 4-2016-25181 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 26.4.2; A26.4.18; A9.1.2 
(731) Công ty TNHH Kuk Il Việt Nam  

(VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, xã Phú 
Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa; sợi và chỉ bằng bông; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi bông 
đã xe; sợi và chỉ đã xe; sợi. 
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(210) 4-2016-25182 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.5; A24.15.7 
(591) Da cam, xanh lá cây, vàng đậm, vàng 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Điện lạnh Điện máy Việt úc  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố 
Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25183 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.5; A24.15.7 
(591) Da cam, xanh lá cây, vàng đậm, vàng 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Điện lạnh Điện máy Việt úc  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố 
Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25184 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Tím, trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Tào Thị Thủy Tiên  (VN) 
14 Bùi Huy Bích, tổ 43, phường Nại 
Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng.  
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(210) 4-2016-25185 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một  (VN) 
B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-25186 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một   (VN) 
B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-25187 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một   (VN) 
B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-25188 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một   (VN) 
B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-25189 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một   (VN) 
B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-25190 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một   (VN) 
B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2016-25191 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HCL GROUP 
Việt Nam  (VN) 
Số 68, ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; bơm chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa cháy; vòi chữa 
cháy/vòi cứu hỏa; gậy dập lửa; chăn dập lửa. 

 

 
(210) 4-2016-25192 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HCL GROUP 
Việt Nam   (VN) 
Số 68, ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; bơm chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa cháy; vòi chữa 
cháy/vòi cứu hỏa; gậy dập lửa; chăn dập lửa. 

 

 
(210) 4-2016-25193 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HCL GROUP 
Việt Nam   (VN) 
Số 68, ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; bơm chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa cháy; vòi chữa 

cháy/vòi cứu hỏa; gậy dập lửa; chăn dập lửa. 
 

 
(210) 4-2016-25194 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.22; 22.5.10; 5.13.25; 25.1.6; 17.2.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, vàng đồng, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 
vàng đồng đậm, hồng, hồng đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Huỳnh Gia 
Phát  (VN) 
879/20/10/52A hương lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang); nước rửa chén; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; nước tẩy 

quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-25195 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nông sản - 
thực phẩm Hải Long  (VN) 
41 Hoàng Sĩ Khải, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; tinh bột; bánh kẹo; bánh ngọt.  
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Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu, gạo, lương thực thực phẩm, đồ uống; dịch 

vụ môi giới thương mại. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ cho thuê xe.  
 

 
(210) 4-2016-25196 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23; 26.1.1; 

25.7.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân đào 
tạo ngoại ngữ Bắc Mỹ  (VN) 
285 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giảng dạy; dịch vụ giải trí; dịch vụ xuất bản các ấn phẩm, tạp 

chí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2016-25197 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 25.1.6 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghiệp SIU  (VN) 
611 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công nghiệp; máy nông nghiệp; máy đào; máy xúc; máy phát điện; máy 

cắt. 

 

Nhóm 30: Trà; cà phê; hạt tiêu; ca cao; socola.  

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng và trang nội thất (thi công); dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy 

móc thiết bị phụ tùng ngành công nghiệp. 
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(210) 4-2016-25198 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Đỏ, đen, xanh dương, xanh da trời 

(731) Công ty TNHH BACONCO  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-25199 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và sản xuất phần mềm HDAPPS  
(VN) 
53 đường số 4, khu Him Lam, phường 

Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính ứng dụng cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính cầm 

tay; phần mềm máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính 

(phần mềm có thể tải xuống được). 
 
 

(210) 4-2016-25201 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; 5.3.20 

(731) Công ty TNHH Lê và Cộng sự  
(VN) 
Số 7 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè). 
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(210) 4-2016-25202 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.7 
(731) Công ty TNHH Lê và Cộng sự  

(VN) 
Số 7 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (thương mại): trà, xà bông, mỹ phẩm, đồ nội thất cụ thể như: 

vật trang trí nhỏ, vật trang trí treo tường như tranh, đèn; dịch vụ tổ chức sự kiện với mục 
đích thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-25203 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 8.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ATELIER DES R£VES   (VN) 
20/5 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-25204 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ATELIER DES R£VES   (VN) 
20/5 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-25205 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Khắc Duy  
(VN) 
Số 38A/2 tổ 2 ấp 1, xã An Phú Tây, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trà và đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-25206 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Đặng Đình Sơn  (VN) 

192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-25207 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phương Gia  
(VN) 
Tầng 1&2 số nhà 32-34, Nguyễn Tri 
Phương, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 
 

(210) 4-2016-25208 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.2; A1.5.3; A26.11.8; 

A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại quốc tế Huy 
Hoàng  (VN) 
Tầng 6, tháp B - Tòa nhà Sông Đà, 
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý mua bán: khoáng sản, máy công trình (máy khoan, 
xúc, đào, lu, ủi).  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà và văn phòng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; 
trang trí nội, ngoại thất công trình; cho thuê thiết bị thi công xây dựng; khai thác vật liệu 
xây dựng; dịch vụ sửa chữa các thiết bị âm thanh, ánh sáng; dịch vụ khai thác khoáng sản.  
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Nhóm 40: Dịch vụ chế biến khoáng sản [cho người khác]; gia công cơ khí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn và nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-25211 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
293 đường Nguyễn Nghiêm, phường 

Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang nam, thắt lưng [trang phục], ví da, giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-25212 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ IPS  (VN) 
70 đường D1, KDC Him Lam, phường 

Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu.  
 

(210) 4-2016-25215 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ rong biển.  

 

Nhóm 30: Cháo gà hầm sâm.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
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(210) 4-2016-25216 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.9.14; 6.1.2; A5.3.15; A5.5.20; 1.15.24; 

26.1.2; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, các loại đồ uồng không cồn, nước ép, nước hoa quả và nước 
uống tăng lực.  

 

 
(210) 4-2016-25217 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.9.14; 6.1.2; 3.2.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và nước giải khát 
Việt - Mỹ  (VN) 
Số 55 ngõ 670, đường Hà Huy Tập, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia lâm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, các loại đồ uống không cồn, nước ép, nước hoa quả và nước 
uống tăng lực.  

 

 
(210) 4-2016-25218 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH YOHU.BUY   (VN) 
Tầng 7, Tòa nhà Parkson Paragon, số 3 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sửa rữa mặt; son bôi môi; mặt nạ làm trắng da, dưỡng ẩm da và chống lão hóa 
(không chứa thuốc); kem dưỡng da mặt làm trắng da và chống nắng; tinh chất serum làm 
trắng da, chống lão hóa và phục hồi chức năng da; kem lót chống nắng, dưỡng ẩm và che 
khuyết điểm trên da mặt. 

 

 
(210) 4-2016-25219 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh tím than, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: thiết bị lọc nước uống, bộ lọc nước uống.  
 

 
(210) 4-2016-25220 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, trắng, ghi xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-25221 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh tím than, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-25222 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Điện tử Sóng 
Âm  (VN) 
67/99, Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thùng loa, âmpli, đầu đĩa, micrô, vi mạch tích hợp, vi mạch. 
 

 
(210) 4-2016-25223 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thanh Dũng  (VN) 
384-386 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ dùng trong các công trình xây dựng; kính tấm dùng cho cửa 
sổ; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất dùng cho gia đình, văn phòng, khách sạn, trường học, 
bệnh viện như, bàn, ghế, giường, tủ, kệ; gối, nệm.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đồ gỗ nội, ngoại thất dùng cho gia đình, 
văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện, chăn, ga, gối, nệm, thảm, màn. nông lâm 
thủy hải sản, hoa quả, thực phẩm, thực phẩm đã được chế biến; hóa mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng.  

 
Nhóm 36: Đầu tư xây dựng khách sạn, nhà ở và các công trình phục vụ du lịch; kinh 
doanh bất động sản, dịch vụ nhà đất, cho thuê căn hộ, văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, dịch vụ vận chuyển hành khách 
du lịch bằng đường bộ và đường thuỷ, dịch vụ du lịch biển.  

 
Nhóm 41: Kinh doanh khu vui chơi giải trí, dịch vụ tư vấn du học.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà hàng, khách 
sạn.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-25224 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.13.1; 1.17.11; 13.1.5; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Trường trung học cơ sở và 
trung học phổ thông Đức Trí  
(VN) 
39/23 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-25225 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần La Vo  (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-25226 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần La Vo   (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25227 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần La Vo    (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25228 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần La Vo   (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25229 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Đỏ, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần La Vo   (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25230 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần La Vo    (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25231 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần La Vo   (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-25233 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.1.1; 8.1.6 (540) 

  

(731) Lý Lâm Đạt  (VN) 
129/8 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì kẹp nhân (bánh xăng-đuých).  

 

 
(210) 4-2016-25234 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A5.5.20; 4.5.1; 5.9.24 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, cam, hồng, 

vàng chanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 02 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; chất chiết xuất ra từ thịt; nước ép từ rau dùng 

cho nấu ăn; nước ép hoa quả dùng cho nấu ăn; rau được bảo quản: rau được phơi khô; rau 
được nấu chín; rau được đóng hộp; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu 
chín; quả được đóng hộp; nước quả nấu đông làm thức ăn; mứt quả dạng nhão. 

 
Nhóm 30: Tương hạt cải; dấm; nước xốt; nước xốt cà chua; xì dầu; nước tương, tương ớt; 
gia vị.  
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(210) 4-2016-25235 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.1; A5.5.20; 4.5.1; 5.9.24 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 02 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; chất chiết xuất ra từ thịt; nước ép từ rau dùng 

cho nấu ăn; nước ép hoa quả dùng cho nấu ăn; rau được bảo quản: rau được phơi khô; rau 
được nấu chín; rau được đóng hộp; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu 
chín; quả được đóng hộp; nước quả nấu đông làm thức ăn; mứt quả dạng nhão. 

 
Nhóm 30: Tương hạt cải; dấm; nước xốt; nước xốt cà chua; xì dầu; nước tương, tương ớt; 
gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-25236 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.1; 4.5.1; 1.15.5; 5.9.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá mạ, nâu, 

cam, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 02 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; chất chiết xuất ra từ thịt; nước ép từ rau dùng 

cho nấu ăn; nước ép hoa quả dùng cho nấu ăn; rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau 
được nấu chín; rau được đóng hộp; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu 
chín; quả được đóng hộp; nước quả nấu đông làm thức ăn; mứt quả dạng nhão. 

 
Nhóm 30: Tương hạt cải; dấm; nước xốt; nước xốt cà chua; xì dầu; nước tương, tương ớt; 
gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-25237 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.5.1; 4.5.1; 7.3.20; 2.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá mạ, nâu, 

cam, ghi, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 02 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; chất chiết xuất ra từ thịt; nước ép từ rau dùng 
cho nấu ăn; nước ép hoa quả dùng cho nấu ăn; rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau 
được nấu chín; rau được đóng hộp; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu 
chín; quả được đóng hộp; nước quả nấu đông làm thức ăn; mứt quả dạng nhão. 

 
Nhóm 30: Tương hạt cải; dấm; nước xốt; nước xốt cà chua; xì dầu; nước tương, tương ớt; 
gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-25238 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.3.15; 2.9.14; 

A2.9.15; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
Da Liễu Đông Y Việt Nam  (VN) 
Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da; chất làm bóng môi 

(mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo 
dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho nghành y (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2016-25239 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
Da Liễu Đông Y Việt Nam   (VN) 
Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da; chất làm bóng môi 

(mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo 
dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho nghành y (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2016-25240 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
Da liễu Đông y Việt Nam  (VN) 
Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da; chất làm bóng môi 
(mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-25241 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Lưu Như Lan   (VN) 
571/32 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm bằng đá, pha lê, thủy tinh; mua bán bật lửa, ống nhòm, 
kính lúp, la bàn, đồ trang trí phong thủy, đèn pin; mua bán máy cạo râu.  

 

 
(210) 4-2016-25242 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 26.3.23; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Anh Gia Phát  

(VN) 
Lầu 15, tòa nhà Lim 2, số 62A đường 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo ngủ; quần áo da, quần áo đan.  
 

 
(210) 4-2016-25243 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cảm nhận 
Cảm biến Việt Nam  (VN) 
Số 36/191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-25244 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.20; 2.1.22; A5.11.13; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Xóm 6, thôn Bát Trạch 2, xã Vân 
Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ 
sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán tự phục vụ ăn uống; dịch vụ quán thức ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2016-25245 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A3.13.4; A3.13.24; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Xóm 6, thôn Bát Trạch 2, xã Vân 
Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang trẻ em; quần áo thời trang nam; quần áo 

thời trang nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang trẻ em; mua bán quần áo may sẵn, mua bán quần 
áo thời trang nam; mua bán quần áo thời trang nữ; mua bán giày dép thời trang trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-25246 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AUDOOR Sài Gòn  
(VN) 
184/12 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa nhôm, cửa sắt; cửa inox, cửa kéo bằng kim loại, cửa cuốn bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa nhôm, cửa sắt, cửa inox, cửa kéo bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim 
loại. 

 

(210) 4-2016-25247 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.1; 25.1.25; A25.1.10; A26.11.8 
(591) Hồng, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ROSE BEAUTY WHITE SKIN  (VN) 
Căn hộ 14.2 chung cư khối B3 (TERRA 
ROSA), khu dân cư 13E, Nguyễn Văn 
Linh, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25248 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.14; A5.3.14 (540) 

  

(731) Vũ Quyết Tiến  (VN) 
Khu 9, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, 
tỉnh Vĩnh Phú 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng dân dụng; bếp điện gia dụng; nồi đun nấu điện gia dụng; 

nồi cơm điện; ấm đun điện gia dụng; quạt điện gia dụng.  
 

 
(210) 4-2016-25250 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  

(JP) 
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, 
Tokyo 105 - 6127, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần áo; quần áo lót; giày thể thao; giày chơi gôn; giày chơi 

quần vợt; giày đi bộ; tất dài (trang phục); tất ngắn cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); lưỡi trai che nắng; mũ; thắt lưng (trang phục); khăn choàng cổ (trang phục); khăn 
giữ ấm cổ (trang phục); khăn giữ ấm cánh tay (trang phục); bao tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục), găng tay (trang phục); khăn giữ ấm tai (trang phục); cổ tay áo (bộ 
phận của áo); khăn buộc đầu (trang phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); khăn quàng cổ dạng 
lụa mát (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-25251 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  

(JP) 
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, 
Tokyo 105 - 6127, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần áo; quần áo lót; giày thể thao; giày chơi gôn; giày chơi 

quần vợt; giày đi bộ; tất dài (trang phục); tất ngắn cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); lưỡi trai che nắng; mũ; thắt lưng (trang phục); khăn choàng cổ (trang phục); khăn 
giữ ấm cổ (trang phục); khăn giữ ấm cánh tay (trang phục); bao tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục), găng tay (trang phục); khăn giữ ấm tai (trang phục); cổ tay áo (bộ 
phận của áo); khăn buộc đầu (trang phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); khăn quàng cổ dạng 
lụa mát (trang phục).  
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(210) 4-2016-25252 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Lê Thị Thu Hà  (VN) 
Số 92 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-25254 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 
mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 
làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các 
dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 
cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 
gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-25257 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pháp Phục Thủy 
Mộc   (VN) 
2/2P tổ 14A, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, vải, hàng may sẵn, giày dép.  
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(210) 4-2016-25258 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25259 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25260 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25261 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  
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(210) 4-2016-25262 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25263 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25264 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25265 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đỏ nhạt, đen, xanh lá 

cây nhạt, nâu, xám, trắng, trắng đục 
(731) Dương Nhật Tân  (VN) 

36b ngõ 111 đường Nguyễn Phong Sắc, 
tổ 35, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25266 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dược phẩm Quốc tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-25267 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dược phẩm Quốc tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây, đồ 

uống không có cồn; bia. 
 
 

(210) 4-2016-25268 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dược phẩm Quốc tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýstky; rượu brandi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
 

(210) 4-2016-25269 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25270 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) BOYAA ONLINE GAME 

DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., 
LTD.   (CN) 
Room 802, 8B, D3 building, TCL 
industrial park, No.1001 Zhongshanyuan 
Rd., Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); hộp đựng băng trò chơi viđêô; chương trình máy 

tính [phần mềm có thể tải xuống được]; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống]; chương 
trình trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được; tệp tin 
hình ảnh có thể tải về được; chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; thiết bị mạng truyền thông. 

 
 

(210) 4-2016-25271 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Nguyễn Viết Thắng  (VN) 

Đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-25272 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Nguyễn Viết Thắng  (VN) 
Đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25273 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và kinh doanh nhà  (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, như các cấu kiện bê tông đúc sẵn; vật liệu xây 

dựng làm từ đất sét như: gạch xây, gạch lát nền, gạch ốp tuờng, ngói. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn; quản lý các dự án đầu 

tư công trình dân dụng bao gồm cả nhà ở. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán nhà ở; đầu tư trong lĩnh vực xây dựng; cho 

thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở, nhà xưởng, văn phòng; dịch 

vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng.  

 

Nhóm 39: Kinh doanh kho bãi; dịch vụ vận tải đa phương thức; dịch vụ giao nhận hàng 

hóa.  

 
Nhóm 42: Tư vấn xây dựng, bao gồm, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn về đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn 

đánh giá hồ sơ dự thầu, hợp đồng kinh tế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; 

thiết kế công trình giao thông (cầu, đường); thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; 

thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình. 
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(210) 4-2016-25274 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Ti vi (máy thu hình); tấm nền hiển thị dùng cho ti vi; màn hình dùng cho mục 

đích thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-25275 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển TM & 
DV Thăng Long  (VN) 
Số 6, NV 7, Tổng Cục 5, thôn Yên Xá, 

xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp nấu ăn; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; lò vi sóng; lò nướng 

dùng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; bình đun siêu tốc dùng điện; máy lọc 

nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-25276 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH JSJ  (VN) 

15 đường Bãi Sậy, phường 13, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị 

điện; bán lẻ: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 

khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị điện, dây 

loa, usb, thiết bị lưu trữ dữ liệu, jack cắm, dây micrô, dây mạng, thiết bị âm thanh, ánh 

sáng, camera quan sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị báo 

động, đèn và bộ đèn điện; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 

thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 
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(210) 4-2016-25277 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh da trời 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH JSJ   (VN) 

15 đường Bãi Sậy, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị 
điện; bán lẻ: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị điện, dây 
loa, usb, thiết bị lưu trữ dữ liệu, jack cắm, dây micrô, dây mạng, thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, camera quan sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị báo 
động, đèn và bộ đèn điện; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phầm mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-25278 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.4; A24.15.11 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH JSJ   (VN) 
15 đường Bãi Sậy, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị 
điện; bán lẻ: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị điện, dây 
loa, usb, thiết bị lưu trữ dữ liệu, jack cắm, dây micrô, dây mạng, thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, camera quan sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị báo 
động, đèn và bộ đèn điện; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-25279 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.9; 26.1.1; 1.15.7 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JSJ   (VN) 
15 đường Bãi Sậy, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị 
điện; bán lẻ: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị điện, dây 
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loa, usb, thiết bị lưu trữ dữ liệu, jack cắm, dây micrô, dây mạng, thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, camera quan sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị báo 
động, đèn và bộ đèn điện; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-25280 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JSJ   (VN) 
15 đường Bãi Sậy, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị 
điện; bán lẻ: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị điện, dây 
loa, usb, thiết bị lưu trữ dữ liệu, jack cắm, dây micrô, dây mạng, thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, camera quan sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị báo 
động, đèn và bộ đèn điện; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phầm mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-25281 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.19; A11.1.6 
(591) Nâu đỏ, trắng, nâu, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Dương Châu á  (VN) 
698/1/9 đường Trường Chinh, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin. 

 

 
(210) 4-2016-25282 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.2.1; 3.7.21 
(591) Đen, xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Thanh Thùy  (VN) 

131/13 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; khăn mặt bằng vải; chăn; tấm trải phủ giường; vải 
dùng cho may mặc; rèm cửa ra vào. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo váy; quần áo may sẵn; giày dùng cho trang phục; quần áo lót; thắt 
lưng. 

 

 
(210) 4-2016-25284 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến, mối; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh, côn 
trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2016-25285 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến, mối; 
chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh, côn trùng có hại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt côn trùng và động 
vật có hại, thuốc diệt ruồi/muỗi/gián/kiến/mối, chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-25286 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 24.15.1; A24.15.13; 

A26.11.12; 24.13.1; 2.9.4 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược thú y ECO  (VN) 
Số 17 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích thú y; thuốc và 
dược phẩm dành cho thú y. 

 

 
(210) 4-2016-25287 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Nâu, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Orchid Phó Quý  (VN) 
Cụm công nghiệp Đông Lễ Đông Hà, 
phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy các loại.  
 

 
(210) 4-2016-25289 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; chất diệt nấm; chất diệt ký 
sinh trùng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  

 

 
(210) 4-2016-25290 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại ATK Việt Nam  (VN)
Thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng dùng cho 
mục đích y tế; đồ uống y tế. 
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Nhóm 30: Trà chùm ngây; mì chùm ngây; miến chùm ngây; bánh kẹo chùm ngây; cốm 
chùm ngây; bột chùm ngây sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-25291 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.1; 26.15.15; 1.13.1 
(591) Đen, đỏ, cam, vàng, xanh lá non, xanh lá 

cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Cáp Quang  
(VN) 
Quốc lộ 1A, khu phố Quyết Thắng, 
phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Sợi cáp quang, sợi quang học (sợi dẫn tia sáng). 

 

 
(210) 4-2016-25292 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A9.7.19; A5.7.23; 5.7.21 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Ngọc Linh  (VN) 
93 khu phố Hưng Thọ, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn phục vụ món gà ta bóp gái măng cụt. 

 

(210) 4-2016-25294 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.5; A1.1.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 
(210) 4-2016-25295 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.5; A1.1.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 
(210) 4-2016-25296 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 
(210) 4-2016-25297 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm 

cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 
 

 
(210) 4-2016-25298 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.5 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm 

cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 
 

 
(210) 4-2016-25299 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.5 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm 

cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 
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(210) 4-2016-25302 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.4.24; A26.4.18 

(591) Đen, ghi, trắng 

(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE 

HANDELSGESELLSCHAFT MBH  

(DE) 

Baerler Strasse 100 47441 Moers 

Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-25303 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH gạch không 
nung Việt Tân   (VN) 
Lô C31 - C32 khu công nghiệp Hòa Phú, 

xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch không nung.  
 

 
(210) 4-2016-25304 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 25.7.25; A5.3.13; 5.13.1; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NATURAL LINK  
(VN) 
C2/12HF4, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-25305 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng kỹ thuật thương mại 
Minh Long   (VN) 
17-19 Tân Thới Nhất 14, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn trang trí.  
 

(210) 4-2016-25306 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, 

vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
an toàn sinh học VN FARM 
FOOD   (VN) 
495/8/15 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2016-25307 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PIGO Việt Nam  (VN) 
32/33/2C ông ích Khiêm, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-25308 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khôn Thái  (VN) 
621/18 tỉnh lộ 10, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2016-25309 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tôn Lập  (VN) 
Số 21, làng chuyên gia The Oasis II, 
đường 11, khu định cư phường An Phú, 
thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, bóp, ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-25310 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tôn Lập  (VN) 
Số 21, làng chuyên gia The Oasis II, 
đường 11, khu định cư phường An Phú, 
thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, bóp, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-25313 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 9.1.10; A5.5.20; A25.3.15 
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Giai Mỹ  (VN) 
180/1/6 Phạm Phú Thứ, phường 04, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; băng để băng bó đầu gối, khớp gối; đai lưng 

cho sản phụ; băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch; băng giữ, dùng cho người bị chứng 
thoát vị. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); cà vạt; tất (vớ).  
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Nhóm 28: Đai lưng dùng cho môn cử tạ (phụ kiện dùng trong thể thao); dây chun kéo tập 

ngực (dụng cụ thể dục); vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao); dụng cụ tập luyện 

(dây chun kéo). 
 

 
(210) 4-2016-25314 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.17.17; 24.17.25 

(591) Xanh lá cây, xám 

(731) Công ty cổ phần Hội Tụ Thông 
Minh  (VN) 
Phòng 608, lầu 6, tòa nhà Petrovietnam, 

số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật dụng gia đình (hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng 

[dùng điện], thiết bị sưởi ấm, thiết bị nướng, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn [không 

dùng điện], đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, dụng cụ xay cho mục đích gia đình [vận 

hành bằng tay], thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng, dụng cụ lọc dạng lưới cho 

mục đích gia dụng, đồ gốm cho mục đích gia dụng, bát, đĩa, dao, thìa, đũa, nồi, chảo, cốc, 

chén, rổ, thùng rác, thau chậu, chổi, bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy 

giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, ấm sắc 

thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi nấu, lò vi 

sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, 

máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy tạo ẩm, 

nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ), 

chăn, tấm phủ giường, gối, nệm, rèm cửa, bàn trang điểm; mua bán thiết bị văn phòng, 

máy vi tính, máy hủy giấy tờ, điện thoại, máy in, máy fax, máy đếm tiền, máy soi tiền 

giả; mua bán thiết bị giải trí, tivi, bộ khuếch đại âm thanh, loa, máy quay phim, máy ảnh, 

máy đọc đĩa, bộ thu phát sóng.  
 

 
(210) 4-2016-25315 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Đặng Quốc Đông  (VN) 
C5, ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; van khóa (vòi đóng) cho ống dẫn; hệ 

thống và thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; bồn rửa. 
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(210) 4-2016-25316 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD   (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại, thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp; 

thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-25317 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD  (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại, thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp; 

thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-25318 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD  (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại, thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp; 

thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-25319 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD  (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại, thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp; 
thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-25320 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Ngọc Hân   (VN) 

60 Phan Đình Phùng, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-25321 (220) 17.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.11; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5; A11.1.5
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, vàng nhạt, hồng 

nhạt, cam 
(731) Trần Văn ý   (VN) 

Khóm 2, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-25323 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; 5.7.3; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Bình  (VN) 
103, TDP 1, đường Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-25324 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A2.1.16; A2.3.16; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Hùng Sơn  (VN) 
Số 1/401 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đệm; mành rèm bằng chất liệu gỗ, tre, sậy.  
 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và vải phủ dùng cho gia đình. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm.  
 

 
(210) 4-2016-25325 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A2.1.16; A2.3.16; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Hùng Sơn   (VN) 
Số 1/401 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đệm; mành rèm bằng chất liệu gỗ, tre, sậy.  
 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và vải phủ dùng cho gia đình.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm.  
 

 
(210) 4-2016-25326 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tự động hóa Đông Kinh  (VN) 
78/21/B6 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), mô tơ giảm tốc 

(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), linh kiện máy móc hoặc thiết bị khí 
nén, linh kiện máy móc hoặc thiết bị thủy lực.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, thiết bị và phụ tùng 
máy nông nghiệp, kim loại như sắt, thép, quặng kim loại, hàng kim khí điện máy như tivi, 
đầu đĩa, amli, loa, máy giặt, tủ lạnh, tủ kem, máy lạnh, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 
phần mềm máy vi tính, đồ điện gia dụng như máy quạt, nồi cơm điện, ấm điện, bàn là 
(bàn ủi), giường, tủ, bàn, ghế, đèn, bộ đèn điện, vải, hàng may sẵn, giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-25327 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
kỹ thuật Việt  (VN) 
299/8D Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước quả cô đặc, không có cồn; nước 
sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống] . 

 

 
(210) 4-2016-25330 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết kế thương mại Mộc  (VN) 
11CT Tam Đảo, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày, dép.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

 
(210) 4-2016-25331 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].  
Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; ổ cắm điện; phích cắm 
điện; aptomat.  

 

 
(210) 4-2016-25332 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].   
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Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; ổ cắm điện; phích cắm 
điện; aptomat.    

 

 
(210) 4-2016-25333 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].   

 
Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; ổ cắm điện; phích cắm 
điện; aptomat.   

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [LED]; phụ kiện bồn tắm.  

 
 

(210) 4-2016-25334 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát    (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn.  
 

Nhóm 06: Tấm kim loại cho xây dựng; két an toàn; ống thoát nước bằng kim loại; lưới 
bằng kim loại; cột bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [LED]; phụ kiện bồn tắm. 

 
Nhóm 19: Xi măng; đá hoa cương; thạch cao; ván sàn gỗ; kính cửa sổ, cho xây dựng; ống 
cứng PVC và phụ tùng.  

 

Nhóm 20: Mành che [đồ nội thất]; đệm; đồ nội thất; gương soi; bàn, ghế.  
 

Nhóm 25: Quần áo các loại; đồng phục; áo mưa; giày da, giày thể thao, giày cao su.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; cho thuê máy và thiết bị văn phòng [trừ máy fax và máy 
vi tính]; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; đại lý quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-25335 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiệp   (VN) 
Thôn Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); motor điện.  
 

Nhóm 09: Máy ổn áp điện; bộ lưu điện (UPS); máy biến áp (điện); tủ phân phối điện; tủ 
viễn thông; bộ đổi nguồn điện.  

 

 
(210) 4-2016-25336 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Tuấn   (VN) 
ủy ban kiểm tra huyện Chương Mỹ, 108 
Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Nước muối sinh lý 0,9%; cồn; bông y tế; tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng) 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-25339 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) CJ HEALTHCARE CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm chống ung thư dùng cho y tế; thuốc tiêm dùng cho y 
tế; vacxin; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống lây nhiễm và nhiễm trùng dùng cho y tế; 
chế phẩm dùng trong hóa trị liệu; chế phẩm dược để điều trị khối u. 

 

 
(210) 4-2016-25340 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và sản xuất nội 
thất Việt  (VN) 
37 đường Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách. 
 

 
(210) 4-2016-25341 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.13; 1.15.15; A5.3.14 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể, nước thơm 

dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; 

kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 

tẩy rửa bát đĩa; chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa để giặt dùng cho gia đình; chế 

phẩm làm sạch - khô. 
 

 
(210) 4-2016-25342 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.5; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại số VIETECOM  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán các thiết bị bưu chính, viễn thông; xuất nhập khẩu các sản 

phẩm: phần mềm tin học, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và tin học; quảng cáo; mua 

bán linh kiện điện tử, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh.  
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(210) 4-2016-25343 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại số VIETECOM  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán các thiết bị bưu chính, viễn thông; xuất nhập khẩu các sản 

phẩm; phần mềm tin học, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và tin học; quảng cáo; mua 
bán linh kiện điện tử, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-25344 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ZAMY  (VN) 
137/48 đường số 11, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gấu bông, gấu nhồi bông, thú nhồi bông.  

 

 
(210) 4-2016-25345 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.13.25; A5.1.5; A5.1.16; 7.1.13 
(731) Phạm Đinh Việt Hồng   (VN) 

Số 7, ngõ 2, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm (dầu baobab, dầu argan, dầu ô-liu); tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (bột baobab).  

 
Nhóm 29: Xúc xích; phô-mai; thịt hun khói; rau quả đã chế biến (được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín); mứt chà là (mứt ướt); mứt ướt; mứt hoa quả (mứt ướt). 
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Nhóm 30: Mứt (bánh kẹo); mứt chà là (mứt khô).  
 

 
(210) 4-2016-25347 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 

(làm sạch) nước dùng trong gia đình. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 

đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 

bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước 

bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước 

nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; 

xúc tiến thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-25348 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.23; A5.3.13; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc 

(làm sạch) nước dùng trong gia đình.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 

đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 

bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước 

bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước 

nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; 

xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2016-25349 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Sơn Tùng Anh  (VN) 
Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-25350 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Nguyễn Kiên  (VN) 
Thôn Cầu Ngoài, xã Mỹ Thái, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2016-25351 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.3.16 
(591) Vàng nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh TIFANY SPA  
(VN) 
Số 11 đường CMT8 nối dài, ấp Long Mỹ, 
xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người (chăm sóc da, xoa bóp, lăn kim).  

 

 
(210) 4-2016-25353 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 8.7.11; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất và tiêu thụ 
trứng vịt Liên Châu   (VN) 
Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1631 

(511)   Nhóm 29: Trứng vịt.  
 

 
(210) 4-2016-25354 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hội chăn nuôi và tiêu thụ Vịt 
Vân Đình  (VN) 
Xã Vạn Thái, huyện ứng Hoà, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt vịt; trứng vịt.  
 

Nhóm 31: Vịt giống. 
 

 
(210) 4-2016-25355 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật thương 
mại Minh Phát  (VN) 
8/3C ấp Trung Đông, xã Thới Tam, thôn 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); thiết bị lọc nước; thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi-ốt phát quang (led); chậu rửa gắn cố định; vòi nóng lạnh cho ống nước; 
vòi hoa sen; bộ lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2016-25356 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 25.5.1 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Umove  (VN) 
Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Dao xếp bỏ túi. 
 

Nhóm 09: áo phun cứu sinh; la bàn. 
 

Nhóm 11: Đèn pin bỏ túi dùng điện. 
 
Nhóm 18: Balo; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; bao ô; vỏ ô; gậy leo núi. 
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Nhóm 22: Lều (mang đi được); lều trại (mang đi được).  
 

Nhóm 24: Túi ngủ (dạng tấm phủ); túi ngủ (chăn phủ). 
 

Nhóm 25: Thắt lưng đựng tiền (trang phục); giày cao cổ; giày ống; quần áo; trang phục; 
mũ; tất dài; tất cao cổ. 

 
Nhóm 28: Ván lướt sóng; ván hứng cá dành cho người đi câu. 

 

 
(210) 4-2016-25357 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.20; 3.7.3; 26.1.1; 2.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà 
đồi Sóc Sơn  (VN) 
Nam Sơn, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà, trứng gà.  
 

Nhóm 31: Gà giống. 
 

 
(210) 4-2016-25358 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà 
Mía Sơn Tây   (VN) 
Đường Lâm, Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà, trứng gà. 
 

Nhóm 31: Gà giống. 
 

 
(210) 4-2016-25359 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà 
đồi Ba Vì   (VN) 
Trạm Thú y Ba Vì, Tây Đằng, Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt gà, trứng gà.  
 

Nhóm 31: Gà giống. 
 

 
(210) 4-2016-25360 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.4; A5.7.22; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương hiệu 
Quốc tế   (VN) 
Tầng 17K, tòa nhà Viện Chiến lược & 
Khoa học Bộ Công An, tổ 9, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ bảo ôn; tủ bảo quản rượu dùng điện; thiết bị nấu nướng dùng điện; 

điều hòa nhiệt độ; bình nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2016-25361 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.17.11; 24.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phan Toàn Phương  (VN) 
136/40S Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại nông sản chế biến: hạt điều sấy khô, cùi nhãn (nhãn nhục) sấy khô, hạt 

sen sấy khô, xoài cắt lát sấy khô, sầu riêng (cơm sầu riêng) cắt lát sấy khô.  
 

 
(210) 4-2016-25370 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Trần  (VN) 
2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, các phụ kiện về kính; tròng kính, gọng kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về kính. 
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(210) 4-2016-25371 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Việt Nam  (VN) 
Số 10 khu 232, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ gia công; máy cắt khắc la-ze (laser) gia công (máy CNC); máy 

khắc gia công; máy in trong công nghiệp; máy công nghiệp trong sản xuất dệt may; máy 
công nghiệp trong sản xuất dệt may; máy công nghiệp trong sản xuất da; máy thêu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy công cụ gia công, máy cắt khắc la-ze (laser) gia công (máy 
CNC), máy khắc gia công, máy in trong công nghiệp, máy sản xuất dệt may, dây chuyền 
sản xuất trong dệt may, thiết bị dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-25372 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Ngạn  (VN) 
Xóm 5, thôn Lập Bái, xã Kim Trung, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ gia công; máy cắt khắc la-ze (laser) gia công (máy CNC); máy 

khắc gia công; máy in trong công nghiệp; máy công nghiệp trong sản xuất dệt may; máy 
công nghiệp trong sản xuất dệt may; máy công nghiệp trong sẩn xuất da; máy thêu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán; máy công cụ gia công, máy cắt khắc la-ze (laser) gia công (máy 
CNC), máy khắc gia công, máy in trong công nghiệp, máy sản xuất dệt may, dây chuyền 
sản xuất trong dệt may, thiết bị dụng cụ y tế. 

 

(210) 4-2016-25373 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là ống nhựa cứng.  
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Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là ống nhựa cứng, ống nhựa 

mềm. 
 

 
(210) 4-2016-25374 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Liên Thắng   (VN) 
Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 

Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước điện chìm; máy bơm nổi; động cơ của máy bơm; máy bơm sử 

dụng năng lượng mặt trời; máy bơm chạy bằng động cơ; máy nông nghiệp, cụ thể là: máy 

cắt cỏ, máy hàn, máy nén khí. 

Nhóm 09: Dây điện và cáp điện.  
 

 
(210) 4-2016-25375 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc & nội 
thất AVN  (VN) 
Số 56/7/11 đường 61, phường Phước 

Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-25376 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.15 

(591) Xanh lục 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vento Viet Nam  
(VN) 
Đường Hoàng Hoa Thám, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng; gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền. 
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(210) 4-2016-25378 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng VINA - VCC  (VN) 
170/5C Dương Công Khi, ấp Thới Tây 1, 
xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-25379 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 25.1.6; 

26.3.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Tập đoàn Dệt May Việt Nam  
(VN) 
25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ len; sợi và chỉ để khâu; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi 

và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt. 
 

Nhóm 24: Vải; vải bông; vải thưa; vải bông thô; vải in hoa; vải sử dụng trong ngành dệt. 
 

Nhóm 40: May quần áo; cắt vải; dịch vụ may; xử lý vải; nhuộm vải; sửa quần áo cho vừa 
số đo. 

 

 
(210) 4-2016-25380 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Tập đoàn Dệt May Việt Nam  
(VN) 
25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ len; sợi và chỉ để khâu; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi 

và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt.  
 

Nhóm 24: Vải; vải bông; vải thưa; vải bông thô; vải in hoa; vải sử dụng trong ngành dệt.  
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Nhóm 40: May quần áo; cắt vải; dịch vụ may; xử lý vải; nhuộm vải; sửa quần áo cho vừa 
số đo. 

 

 
(210) 4-2016-25387 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Phước Hùng  (VN) 
31 Kim Biên, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị bảo hộ lao động: mũ (nón), ủng, võng, dây dù, giày thể 

thao, giày bata, bao tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2016-25388 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Trắng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế dầu khí DELTA  (VN) 
90 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 

 
(210) 4-2016-25389 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế dầu khí DELTA  (VN) 
90 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 

 
(210) 4-2016-25390 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Trắng, đỏ(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế dầu khí DELTA  (VN) 
90 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
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(210) 4-2016-25391 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.8; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế dầu khí DELTA  (VN) 
90 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2016-25392 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cát. 
 

 
(210) 4-2016-25393 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cát. 
 

 
(210) 4-2016-25394 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cát. 
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(210) 4-2016-25395 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cát. 

 

 
(210) 4-2016-25396 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(511)   Nhóm 19: Cát. 
 

 
(210) 4-2016-25397 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25398 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25399 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25400 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoá chất Xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25401 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25402 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
 4-2016-25403 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-25404 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25405 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25406 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25407 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25408 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25409 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25410 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25411 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25412 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-25413 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25414 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25415 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25416 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25417 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25418 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25419 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25420 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-25421 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(210) 4-2016-25422 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25423 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25424 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25425 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam   (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-25426 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa chất Xây 
dựng APT Việt Nam    (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-25429 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty T.N.H.H Tiến Hà  (VN) 

Số 64, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc,  tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25430 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.7.25; 25.1.25; A25.1.10; 5.13.25 
(591) Trắng, xanh, đen, vàng, đỏ, xám, xanh 

tím than, nâu, hồng nhạt, vàng, vàng nâu, 
tím nhạt 

(731) Công ty T.N.H.H Tiến Hà   (VN) 
Số 64, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-25434 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đỏ gạch, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Quảng ích  (VN) 
Phòng 512, nhà N6E, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính: phần mềm quản lý công việc cá nhân; phần mềm quản lý 

hoạch định nguồn lực sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm; phần mềm quản lý 
trường học, xếp thời khóa biểu, sổ liên lạc điện tử.  
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(210) 4-2016-25435 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đỏ gạch, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Quảng ích  (VN) 
Phòng 512, nhà N6E, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông tin điện tử cho ứng dụng của điện thoại thông minh [dịch 

vụ viễn thông]; dịch vụ cổng thông tin điện tử qua ứng dụng của điện thoại thông minh; 
truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; phát sóng truyền thanh, truyền 
hình internet.  

 

 
(210) 4-2016-25437 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-25439 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiếp thị và 
truyền thông BMC  (VN) 
Số 65, phố Nguyễn Công Trứ, phường 
Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý bán vé máy bay.  

 

Nhóm 40: In và gia công các sản phẩm in.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế logo, thiết kế bao bì, thiết kế ấn phẩm 

và pa nô qảng cáo, thiết kế mỹ thuật, thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-25440 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.11.5; 7.1.24; A25.1.10; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lam, nâu đậm, nâu nhạt, 

vàng đất, đen, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Làng Xì Trum  (VN) 
156 Trần Phú, phường 9, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điều khiển, thiết bị phát sóng, thiết bị và linh kiện điện tử 

viễn thông, thiết bị tin học, phần mềm chơi game, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, 

máy trò chơi dùng đồng xu; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi điện tử; công viên giải trí và giáo dục cho trẻ em; trung tâm 

trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp 

thông tin về giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-25441 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chế phẩm 

bảo dưỡng vải (chế phẩm làm mềm và dưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm 

làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng 

màu vải); xà phòng dùng trong giặt là. 
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(210) 4-2016-25442 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chế phẩm 
bảo dưỡng vải (chế phẩm làm mềm và dưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm 
làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng 
màu vải); xà phòng dùng trong giặt là.  

 

 
(210) 4-2016-25443 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa gia dụng, chất tẩy rửa bát đĩa, xà 

phòng, chế phẩm tẩy vết bẩn, chế phẩm để giặt và tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2016-25444 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7, đường số 2, khu Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2016-25445 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7, đường số 2, khu Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1650 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.   
 

 
(210) 4-2016-25446 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.17.5 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt ba chiều (3D); các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử 

cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; thiết bị nạp ắc quy; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy 
vi tính; máy ảnh kỹ thuật số; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa 
DVD; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và 
dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện 
thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
điện thoại di động; màn hình (phần cứng máy vi tính); máy vi tính xách tay; máy nghe 
nhạc cầm tay; máy in dùng với máy tính; pin điện có thể nạp lại được; chất bán dẫn; máy 
tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, 
dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng.  

 

 
(210) 4-2016-25449 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Nhơn Phát  

(VN) 
465 Lê Văn Lương, ấp 1, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến thắp sáng (đèn cầy). 
 
 

(210) 4-2016-25451 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và phân phối H & H  (VN) 
Số 169 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là; dầu gội; dầu xả; mỹ phẩm kích thích mọc tóc.  
 

(210) 4-2016-25453 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MILLCON STEEL PLC.   (TH) 

No. 9, 11, 13, Soi Bangkradi 32, 
Bangkradi Road, Samaedum Sub-district, 
Bangkhuntein District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép thanh vằn; thép thanh tròn; tấm thép; ống thép; bán thành phẩm dài bằng 

kim loại thường; dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện; dây bằng kim loại 
thường; thanh kim loại thường được quấn thành cuộn; thanh cốt thép dùng cho bê tông và 
công trình xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng kim loại thường; tấm thép 
mỏng; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25454 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MILLCON STEEL PLC.  (TH) 

No. 9, 11, 13, Soi Bangkradi 32, 
Bangkradi Road, Samaedum Sub-district, 
Bangkhuntein District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép thanh vằn; thép thanh tròn; tấm thép; ống thép; bán thành phẩm dài bằng 

kim loại thường; dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện; dây bằng kim loại 
thường; thanh kim loại thường được quấn thành cuộn; thanh cốt thép dùng cho bê tông và 
công trình xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng kim loại thường; tấm thép 
mỏng; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25455 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15 
(731) JE. 1 COSMETIC CO., LTD.   (TH) 

11,13,15 Soi Phet Kasem 20 Yaek 9-3, 
Pak Khlong Phasi Charoen Sub-district, 
Phasi Charoen District, Bangkok 10160, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc mặt; kem trị nứt gót chân (mỹ phẩm); kem dưỡng da chân (mỹ phẩm); gel tắm; chế 
phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-25456 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, đỏ, hồng, tím, vàng, xanh lá, xanh 

dương, xanh coban, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ thương mại Lâm 
Trường Phát   (VN) 
Thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ gia dụng; đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất như, bàn, ghế, giường, tủ, giá, 
kệ.  

 

 
(210) 4-2016-25457 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-25458 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.13; 5.13.4; 3.4.7; 5.7.3 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Việt Nhật  
(VN) 
Lô C24, khu công nghiệp Hòa Phú, xã 
Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-25459 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIVI Việt Nam  
(VN) 
Số 136 phố Trung Hòa, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước thơm; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; nước xức tóc; chế phẩm 

uốn sóng tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu gội đầu, nước thơm, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, nước xức tóc, 
chế phẩm uốn sóng tóc, tóc giả, phần tóc nối thêm, đồ trang trí tóc.  

 

 
(210) 4-2016-25460 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 9.5.1; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Ân 

Đức   (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-25461 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; A6.3.14; 25.5.2; A6.3.20 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xám, đỏ, 

đen, trắng 
(731) STANLEY INTERNATIONAL LTD.  

(JP) 
Kobe Parkside Bldg, 116 Higashi-Machi 
Chuo-ku, Kobe Hyogo-ken, 650-0031 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đeo vai, cặp đựng giấy tờ/tài liệu, vali, túi đeo (trừ túi đựng dùng một lần), 

vali (hành lý), túi xách tay, túi xách có khóa (túi boston), ba lô, ví đựng danh thiếp, túi 
mua hàng, ví tiền (dành cho nữ), bao để móc chìa khóa, ví đựng tiền. 
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Nhóm 25: Váy dạ hội, quần áo trẻ em, áo choàng, quần thấm mồ hồi quần áo (theo bộ), 
váy, quần dài, áo choàng, áo khoác ngoài, áo khoác len, áo len, áo gilê và áo lót, áo sơ mi 
hở cổ, áo thể thao, áo cánh (của phụ nữ, trẻ em) áo thun nam có cổ, áo sơ mi đi kèm với 
bộ quần áo, áo khoác ngoài của phụ nữ mặc khi đi ngủ, bộ đồ ngủ, áo hai dây, áo lót (của 
nam giới, mặc bên trong áo sơ mi), quần lót nữ, quần đùi, áo nịt ngực, đồ đội đầu cho 
quần áo, mũ, giày đi mưa, giày ống buộc dây giày thể thao, dép, giày, giày cao cổ, giày 
nữ. 

 

 
(210) 4-2016-25462 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex   (VN) 
Số 358 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25463 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 9.5.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Bedding Style Bui   (VN) 
49/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; ga trải giường (drap); vỏ nệm. 
 

Nhóm 25: Váy chống nắng.  
 

 
(210) 4-2016-25465 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm 
Hoàng Đại Phát  (VN) 
76, Lý Thường Kiệt, tổ 14, KP Thắng 
Lợi 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-25466 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty liên doanh Dược 
phẩm éloge France Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; thảo dược. 
 

 
(210) 4-2016-25467 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty liên doanh Dược 
phẩm éloge France Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; thảo dược. 
 

 
(210) 4-2016-25468 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty liên doanh Dược 
phẩm éloge France Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; thảo dược. 
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(210) 4-2016-25469 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty liên doanh dược 

phẩm éloge France Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; thảo dược. 
 

 
(210) 4-2016-25472 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu].  

 

 
(210) 4-2016-25473 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) I.C.C.INTERNATIONAL PUBLIC 

COMPANY LIMITED.   (TH) 
530 Soi Sathupradit 58 Bangpongpang 
Yannawa Bangkok 10120 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm trang điểm, vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; chất dính để cố định lông mi giả; lông mi giả.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức dùng cho trang phục; đồ trang sức; đá 
quý; kim loại quý (không dùng cho nha khoa).  

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; túi du lịch; ví đựng danh thiếp; túi đựng tài liệu, sổ sách; 
túi bằng da thuộc để bao gói. 

 
Nhóm 24: Vải dệt thoi; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn tắm [trừ quần áo]; khăn trải 
dùng cho bàn ăn không làm bằng giấy; khăn tắm băng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo.  
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Nhóm 25: Quần áo mặc bên trong; quần áo bơi; quần dài; áo sơ mi; váy (chân váy); áo 
váy.  

 

 
(210) 4-2016-25475 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A18.1.9 
(731) CONCEPTWIN CENTRE SDN BHD  

(MY) 
No. 16, Jalan Semtec 3, Semtec Park, 
43500 Semenyih, Selangor, Malaysia  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận và phụ kiện cho ô tô; cụ thể là vỏ bọc ghế ngồi, đai an toàn, đầu nối 

chốt đai an toàn của ghế ngồi ô tô, đệm lót vai của đai an toàn, cái tựa đầu cho ghế ngồi « 
tô, móc treo đồ gắn sau ghế ngồi ô tô (seat hook), gương chiếu hậu, gương cầu lồi quan 
sát điểm mù (blind spot mirror), vật bảo vệ thanh chắn va đập của ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-25476 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; A18.1.9; 26.1.2 
(731) CONCEPTWIN CENTRE SDN BHD  

(MY) 
No. 16, Jalan Semtec 3, Semtec Park, 
43500 Semenyih, Selangor, Malaysia   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Bàn nâng thủy lực và đế của kích nâng thủy lực được sử dụng trong công 

nghiệp ô tô; dụng cụ dùng thủy lực, bao gồm máy cắt thủy lực di động (có thể di chuyển 
được), xi lanh thủy lực, dụng cụ cắt đai ốc bằng thủy lực, dụng cụ tách mặt bích bằng 
thủy lực, bơm tay thủy lực, bơm đạp chân thủy lực, bơm điện thủy lực, bơm khí thủy lực. 

 

 
(210) 4-2016-25477 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; 2.5.1; 26.1.1; 2.1.13 
(731) CONCEPTWIN CENTRE SDN BHD  

(MY) 
No. 16, Jalan Semtec 3, Semtec Park, 
43500 Semenyih, Selangor, Malaysia   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ thao tác thủ công cụ thể là tua vít, cái kìm, cờ lê vặn ốc vít, cờ lê/chìa 
vặn kiểu ống lồng (socket wrench), búa, cưa, rìu, rìu nhỏ, giũa, đục, lưỡi cắt của cưa tay, 
dao kéo, bay xoa trát vữa, kẹp chữ C/kẹp giữ đinh ốc (screw-clamps). 
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(210) 4-2016-25478 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 

(731) CONCEPTWIN CENTRE SDN BHD  

(MY) 

No. 16, Jalan Semtec 3, Semtec Park, 

43500 Semenyih, Selangor, Malaysia   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng và dụng cụ làm bánh bao gồm dụng cụ và đồ chứa đựng 

dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn chải (trừ chổi quét sơn/bút lông để 

vẽ); vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng để làm sạch; bùi nhùi thép; kính thô hoặc bán 

thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, sứ và đất nung không xếp vào 

các nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2016-25479 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; phấn trang điểm má; bút kẻ viền môi; 

son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước sơn móng; phấn nền trang điểm; đồ 

trang điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm làm đẹp; mỹ phẩm trang điểm cho má; nước thơm 

chống nắng (mỹ phẩm); bút kẻ mắt; phấn trang điểm mắt; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc môi. 
 

 
(210) 4-2016-25480 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) MRM HK LIMITED  (HK) 

Flat A, 15th Floor, Cheung Fat Industrial 

Building, 7-9 Hill Road, Western 

District, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị an toàn hãm rơi (thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân); lưới 

bảo hộ phòng ngừa tai nạn; lưới an toàn; thiết bị và dụng cụ cứu hộ.  
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(210) 4-2016-25481 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn và 
Đầu tư Mễ Đình Khang An  (VN)
Phòng 606, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang chống nám da (khẩu trang chống nắng) [đồ may mặc]. 

 

Nhóm 35: Mua bán khẩu trang chống nám da (khẩu trang chống nắng). 
 

 
(210) 4-2016-25483 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.25; A5.5.20 

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Binitis  (VN) 
3, Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ vận chuyển 

hành khách du lịch.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (nhà trọ, khách sạn), dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, dịch vụ xoa bóp (massage).  
 

 
(210) 4-2016-25484 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Tiến Cường  (VN) 
7N6, tập thể Quân đội, Bảo Tàng Hậu 

Cần, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-25485 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.1; 5.13.4; 5.7.3; A14.5.2 
(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thương mại Dịch vụ Vietgap  
(VN) 
9H khu A, đường số 9, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón NPK. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2016-25486 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Quốc tế ASN  

(VN) 
A7/40 ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vách ngăn (tường) 

làm bằng hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết kim loại dùng cho cửa 
sổ; bản lề bằng kim loại; chi tiết kim loại dùng cho đồ gỗ; khóa móc; chìa khóa.  

 
Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; cửa nhựa dùng trong xây dựng; vật liệu phi 
kim loại; khung nhựa dùng trong xây dựng; ống nhựa dùng trong xây dựng (ống cứng); 
cửa sổ bằng kính màu. 

 

 
(210) 4-2016-25487 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) ALLEN GWYNNES PUMPS SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 2, Jalan Lada Hitam Satu 16/12A, 
Section 16, 40200 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm một cửa hút; máy bơm tự hút; máy bơm trục đứng đa tầng; bơm ly 

tâm; máy bơm. 
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(210) 4-2016-25489 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A25.7.21; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xám, vàng, xanh lá cây, đen, tím, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Nội 
thất Huỳnh Gia  (VN) 
92/1010G đường Lê Đức Thọ, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng gỗ (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

 
(210) 4-2016-25490 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HIKVISION Việt 
Nam  (VN) 
Số 18 đường 239 Bùi Minh Trực, khu III, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát.  

 

 
(210) 4-2016-25491 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Cam, trắng, nâu đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rồng Phương Bắc  (VN) 
2/IX khu phố 2, KDC Tân Qui Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 

 

 
(210) 4-2016-25492 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rồng Phương Bắc   (VN) 
2/IX khu phố 2, KDC Tân Qui Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

 
(210) 4-2016-25493 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Đỉnh 
Nam  (VN) 
20/7, đường số 8, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản, rau củ quả, thủy sản đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-25494 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Đỉnh 
Nam   (VN) 
20/7, đường số 8, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản, rau củ quả, thủy sản đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-25495 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Đỗ Trọng Hiển  (VN) 
2/D5 đường Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

 
 

(210) 4-2016-25496 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Đỗ Trọng Hiển   (VN) 
2/D5 đường Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2016-25497 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Thiên Sơn  (VN) 
17/39 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; cam thảo dùng cho mục đích dược phẩm; rễ 

cây thuốc; trà thảo dược; dược phẩm. 

 

Nhóm 31: Thảo mộc tươi (rau cỏ tươi); quả tươi; hoa tươi; cây; hạt [hạt giống]; động vật 

sống. 
 

 
(210) 4-2016-25498 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Thiên Sơn   (VN) 
17/39 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; cam thảo dùng cho mục đích dược phẩm; rễ 

cây thuốc; trà thảo dược; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25499 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Thiên Sơn   (VN) 
17/39 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Thảo mộc tươi (rau cỏ tươi); quả tươi; hoa tươi; cây; hạt [hạt giống]; động vật 

sống. 
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(210) 4-2016-25500 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Thiên Sơn  (VN) 
17/39 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón, phân đạm; phân lân; muối [phân bón]; tảo biển 

[phân bón].  
 

 
(210) 4-2016-25501 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH DAEHAN MOTOR  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
Công nghiệp Cơ khí ¤ tô Thành Phố Hồ 
Chí Minh, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 
« tô như: thảm trải sàn, thảm trái ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi truyền và tải tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dẫn đường, camera hành trình, gối 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-25502 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH DAEHAN MOTORS  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
Công nghiệp Cơ khí ¤ tô Thành Phố Hồ 
Chí Minh, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 
« tô như: thảm trải sàn; thảm trải ghế: tấm che nắng; thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe; thiết bị dẫn đường: camera hành trình, gối 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô; đắp lốp xe, trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-25503 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH DAEHAN MOTORS  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
Công nghiệp Cơ khí ¤ tô Thành Phố Hồ 
Chí Minh, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).     
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 
« tô như: thảm trải sàn, thảm trải ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dẫn đường, camera hành trình, gối 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.     

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ, rửa xe ô tô, sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô, đắp lốp xe, trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-25505 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại cơ điện và điện tử 
Hán Sinh  (VN) 
886/3 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến áp, ổ cắm điện, bộ chỉnh lưu dòng điện (tăng phô điện), 

máy biến thế, bộ lịch trữ điện (bình sạc).  
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(210) 4-2016-25506 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ đô, trắng 
(731) Trung tâm ứng dụng Tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ   (VN) 
Số 365 quốc lộ 1A, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu nấm linh chi (không phải là dược phẩm, không dùng cho mục đích 

y tế).  
 

 
(210) 4-2016-25507 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 15.7.1; 3.7.16; 3.7.7; A2.9.16; 9.1.10; 

A3.9.24 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng cam, vàng nâu, 

nâu đất, đỏ, hồng nhạt, xanh dương, ghi 
xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Lâm Gia  
(VN) 
746 khu phố Bình Quân 2, phường 4, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo các loại.   

 

 
(210) 4-2016-25508 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; 26.1.1; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, đỏ, trắng, 

đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nước 

mắm Thiên Đăng   (VN) 
Số 23 đường Phạm Ngũ Lão, phường 
Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
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(210) 4-2016-25509 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Restaurant Blue Ocean   (VN) 
172C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-25510 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-25511 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-25512 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH NOVAGLORY  
(VN) 
139/5/1A đường Chiến Lược, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-25514 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; 13.1.6 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Võ Thanh Phương Thảo  (VN) 
1041/62/39/15B Trần Xuân Soạn, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán thiết bị viễn thông như sim, thẻ điện thoại, điện thoại; dịch vụ 

quảng cáo; dịch vụ tư vấn về quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-25515 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.11; 26.4.2; A24.15.7 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại ẩm thực Sài Gòn New  (VN) 
56 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà hàng ăn đồ nướng và đồ nướng BBQ, cung cấp 

thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-25516 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Lộc Thọ  
(VN) 
155 đường số 41, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu tràm.  

 

 
(210) 4-2016-25517 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 3.7.17; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
thương mại và xây lắp Ngọc 
Thái  (VN) 
606 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, sâm Hàn Quốc, sâm Ngọc linh, nấm linh chi, nấm lim xanh, 

đông trùng hạ thảo, nhung hươu, rượu sâm.  
 

 
(210) 4-2016-25518 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bến Thành - 
Long Hải  (VN) 
Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - thành phố Vũng 

Tàu  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận chuyển 

hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ tham quan bảo tàng; tổ chức và tiến hành 

các chuyến đi du lịch có hướng dẫn tới viện bảo tàng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ bảo tàng; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa, giáo dục; tổ chức 

hội nghị, hội thảo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nghỉ dưỡng (resort); khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán 

cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 

 
(210) 4-2016-25519 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bến Thành - 
Long Hải  (VN) 
Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyển du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận chuyển 

hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ tham quan bảo tàng; tổ chức và tiến hành 

các chuyến đi du lịch có hướng dẫn tới viện bảo tàng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ bảo tàng; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa, giáo dục; tổ chức 

hội nghị, hội thảo.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nghỉ dưỡng (resort); khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán 

cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
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(210) 4-2016-25520 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Đăng Quang  (VN) 
81/2B đường 473, ấp Thạnh An, xã 

Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Men vi sinh xử lý nước thải; men vi sinh xử lý rác; men vi sinh xử lý môi 

trường nước nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý mội trường.   
 

 
(210) 4-2016-25521 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.5.19; 1.15.15; 3.5.20 

(591) Đen, trắng, xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOCZITA  (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo; nghiên cứu thị 

trường; xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dạy ngoại ngữ; đào tạo bằng hình thức trực tuyến; tư vấn 

quản lý về giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-25522 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Suboy  (VN) 
257/50/18 đường Bình Thành, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng; giày; dép; tất; mũ. 
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(210) 4-2016-25523 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.5.25; A1.1.2; A1.1.12; A17.5.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng thương mại dịch vụ Vĩnh 
Định  (VN) 
43/3C khu phố 5, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế; bàn làm việc; giường; đồ đạc trong nhà; đồ dạc trường học; đồ đạc văn 

phòng.  
 

 
(210) 4-2016-25524 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
P208- E2, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2016-25525 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
P208- E2, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2016-25526 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
P208- E2, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Sản phẩm là bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa.  

 

 
(210) 4-2016-25527 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị C2 Gamuda 
Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa, sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-25528 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam    (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị C2 Gamuda 
Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa, sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2016-25529 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị C2 Gamuda 
Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa, sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-25530 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam    (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị C2 Gamuda 
Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa, sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-25531 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị C2 Gamuda 
Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa, sản phẩm sữa.   

 

(210) 4-2016-25533 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.14; 5.7.12; A5.7.22; 26.1.6; 21.3.5 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc Việt 
Nam Phương  (VN) 
34/8 Tân Hải, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng chống đổ mồ hôi; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; 
chế phẩm làm sạch; chất tẩy nhờn không dùng trong quy trình sản xuất; xà phòng có chứa 
thuốc; xà phòng khử trùng.  

 

 
(210) 4-2016-25534 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.11; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đà 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quang Đông  (VN) 
191 Trần Bình Trọng, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-25535 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Minh   (VN) 
Số 502 Điện Biên Phủ, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-25536 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 13.1.6; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Mạnh Tân   (VN) 
Số 2 ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật.  
 

 
(210) 4-2016-25537 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại chỉ Vĩnh Thắng  
(VN) 
ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt, chi tiết: chỉ may, chỉ thêu.  
 

 
(210) 4-2016-25538 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ giao nhận Huy Hoàng 
Hưng  (VN) 
1305 Nguyễn Chí Thanh, KP 9, phường 
Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; giao nhận hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-25539 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Hà Nam  
(VN) 
36 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang (mũ nón, dây lưng, 
bãp/vÝ).  

 

 
(210) 4-2016-25541 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1; A5.3.15; 2.9.21 
(591) Xanh lá mạ, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phan Anh  (VN) 
Số nhà 3A, ngách 19 ngõ 59 Lê Đức 
Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán: quần, áo, váy, đầm, đầm bầu.  

 

 
(210) 4-2016-25542 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 20.7.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Trần Viết Sơn  (VN) 
Khu Đằng ải, thôn Phúc Tinh, xã Tam 
Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư bắt động 

sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội, ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-25545 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) SHANDONG HANSOL CHEMICAL 

CO., LTD  (CN) 

Building 1-359, West Exhibition Road, 

No.88, Hightech Zone, Ji'nan City, 

Shandong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ lắng.  
 

 
(210) 4-2016-25546 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) SHANDONG HANSOL CHEMICAL 

CO., LTD  (CN) 

Building 1-359, West Exhibition Road, 

No.88, Hightech Zone, Ji'nan City, 

Shandong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ lắng.  
 

 
(210) 4-2016-25547 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh 
Thanh  (VN) 
387 tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-25548 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
DERMATRIX  (VN) 
ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25550 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 1.13.1; 1.15.13 (540) 

  

(731) Phan Văn Thông   (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; bếp từ; thiết bị làm sạch nước bằng 

khí ozone; thiết bị điều hòa không khí; ấm đun nước, dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-25553 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Võ Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 
19 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25556 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.1.21 
(591) Đỏ tươi, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

vận tải Phương Anh  (VN) 
Số 683, đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành 

khách.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1678 

(210) 4-2016-25558 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  
(VN) 
Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao, km29, đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-25559 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  
(VN) 
Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao, km29, đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25560 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ đun, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoa quả Thủy 
Anh   (VN) 
Số nhà 21, liền kề 4, khu đô thị Văn Khê, 
đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoa quả tươi.  

 

 
(210) 4-2016-25561 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng (540) 

 

(731) Hoàng Đôn Xuân Minh  (VN) 
70/12 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc và gạo; bún tươi; các sản phẩm làm từ 

bún; mì; miến. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; 
quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-25562 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A11.3.7; 26.1.5; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Đôn Xuân Minh  (VN) 
70/12 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc và gạo, bún tươi, các sản phẩm làm từ 

bún, mì, miến. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống; 
quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-25563 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất dùng để giặt; các chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh 
giầy; nước rửa chén; chế phẩm dùng để đánh bóng; chất tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2016-25564 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.5.25; 25.3.1 
(591) Xanh cửu long, xanh da trời, vàng trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất dùng để giặt; các chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh 

giầy; nước rửa chén; chế phẩm dùng để đánh bóng; chất tẩy rửa. 
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(210) 4-2016-25565 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A24.15.11; 24.15.3; 26.1.2; 26.1.4; 

A26.4.24 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất dùng để giặt; các chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh 

giầy; nước rửa chén; chế phẩm dùng để đánh bóng; chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2016-25566 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại tổng hợp Nam 
Thanh Phong   (VN) 
56 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tranh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (quán bar).  
 

 
(210) 4-2016-25569 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.14; 26.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ quảng cáo ATA  (VN) 
N1.2, ngõ 191/46 Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình và nhà bếp làm bằng thủy tinh như, 

hộp thủy tinh chén bát thủy tinh, ly thủy tinh, thớt thủy tinh. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.  
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(210) 4-2016-25570 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất thương mại Kim Đỉnh  
(VN) 
4/213 Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa đi bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-25571 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng cam, trắng 
(731) Trần Đức Vượng   (VN) 

Đội 9, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, bát, đĩa, phông bạt, rèm, khăn ăn, khăn trải bàn (tất cả dùng 

để phục vụ đám cưới).  
 

 
(210) 4-2016-25575 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.12.1; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ, da cam, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tổng hợp Hải Đăng  
(VN) 
Số 51, phố Đồng Nhân, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; ắc quy điện; bộ nối [điện]. 
 

Nhóm 11: Hệ thống lọc khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ khử trùng không khí; 
bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp và gia dụng]; bộ lọc cho điều hòa không 
khí; bộ lọc khí [bộ phận của hệ thống khí đốt]. 
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(210) 4-2016-25576 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; A26.11.8 
(591) Tím, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Văn Hoàn  (VN) 
Số 62, ngõ 219, Đê Tô Hoàng, Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Lê Anh Ninh  (VN) 
Thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi; bếp điện từ; quạt điện; đèn sưởi; chăn điện; máy lọc nước.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy massage, máy tập thể dục, thiết bị y tế (cho mục đích chăm sóc 
sắc đẹp và sức khỏe). 

 

 
(210) 4-2016-25577 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 1.15.3 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH MTV May Mặc 

Đỉnh  (VN) 
39 TL 14, phường Thạnh Lộc, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), khăn 

(trang phục).  
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, môi giới thương mại, xuất nhập khẩu các mặt hàng bao 
gồm quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), khăn (trang 
phục). 

 
 

(210) 4-2016-25578 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.17.17 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Lam Kinh  
(VN) 
439 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nội thất như: bàn, ghế, sofa, kệ, tủ, giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng trang trí nội thất: bàn, ghế, sofa, kệ, tủ, giường.  
 

Nhóm 37: Thi công nội thất, ngoại thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2016-25580 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Trắng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Phúc Gia   (VN) 
G2-05-09 chung cư Galaxy 9, số 9 
Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-25581 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Minh  
(VN) 
520 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt bò, gà, lợn (heo), vịt, trứng gia cầm, rau, củ quả.  

 

 
(210) 4-2016-25582 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1684 

(210) 4-2016-25583 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh rêu, trắng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Khai Minh  (VN) 
234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt mắc ca đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-25584 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-25585 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-25586 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-25587 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 16.1.13; 26.3.1 
(591) Trắng, cam, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Hanet 
Việt Nam  (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2016-25588 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 16.1.13; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Hanet 
Việt Nam   (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2016-25589 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Hanet 
Việt Nam   (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke.  

 

 
(210) 4-2016-25590 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử HANET 
Việt Nam   (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-25591 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.4; 21.1.17; 25.5.5 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử HANET 
Việt Nam   (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh  
 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke. 
 

 
(210) 4-2016-25592 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.4; 21.1.17; 25.5.5 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá, vàng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử HANET 
Việt Nam   (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh  
 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke. 
 

(210) 4-2016-25593 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá, vàng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử HANET 
Việt Nam   (VN) 
Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, phường 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh  
 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke. 
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(210) 4-2016-25594 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; A19.13.21 

(591) Vàng, xanh, trắng 

(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 
Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 

(210) 4-2016-25595 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.3.15; A19.13.21 

(591) Vàng, xanh, trắng 

(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 
Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-25596 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-25597 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2016-25598 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm: điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-25599 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-25600 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da: dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-25601 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế: nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-25602 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng: nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mỹ phẩm, nưóc hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-25603 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
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(210) 4-2016-25604 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25605 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thăng Long  (VN) 
Tổ 5, khu 1, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác mỏ, khoáng sản.  

 

 
(210) 4-2016-25606 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 5.7.3; A11.3.3 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Duy  (VN) 
Tổ 43, khu 3, phường Bạch Đằng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-25608 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.3.1; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A5.3.15; 

A25.7.21; 26.4.4 
(731) FINANSCONSULT EOOD   (BG) 

16 Altzeco str., 4000 Plovdiv, Bulgaria  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; bật lửa dùng cho người hút thuốc; gạt tàn dùng 

cho người hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-25610 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.24; A26.11.13; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Thúy Phú 
Quốc  (VN) 
Số 118 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy 

rượu.  
 

 
(210) 4-2016-25611 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.21; 19.1.1; A19.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Thúy Phú 
Quốc   (VN) 
Số 118 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy 

rượu.  
 

 
(210) 4-2016-25612 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.7.21; 19.1.1; A19.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Thúy Phú 
Quốc   (VN) 
Số 118 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy 

rượu.  
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(210) 4-2016-25613 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.21; 19.1.1; A16.1.6; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Thúy Phú 
Quốc   (VN) 
Số 118 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy 

rượu.  
 

 
(210) 4-2016-25615 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ZESTE Việt Nam  
(VN) 
611/107 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; hương liệu 

dùng cho bánh ngọt [tinh dầu]; tinh dầu. 
 

Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ 
tinh dầu, cho bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2016-25616 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Lam  (VN) 
89/30/2G đường 8/3, phường 5, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2016-25617 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 17: Băng cản nước PVC dùng để chống thấm cho công trình xây dựng.  
 

(210) 4-2016-25618 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 

 

 
(210) 4-2016-25619 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2016-25620 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Chất phủ phi kim loại tăng cứng bề mặt bê tông dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-25622 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Matít bitum chèn khe co giãn và chống thấm dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2016-25623 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Màng bitum chống thấm cho công trình xây dựng  
 

 
(210) 4-2016-25624 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Màng bitum chống thấm cho công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-25626 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Màng bitum chống thấm cho công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-25627 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR   (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-25629 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 21.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Hiệp hội Golf Việt Nam  (VN) 

Số 125 phố Nguyễn Sơn, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức giải golf; tổ chức các chương trình vui chơi giải trí mô phỏng giải đấu 
golf; dịch vụ câu lạc bộ golf, quản lý các cơ sở câu lạc bộ golf; dịch vụ giáo duc, cụ thể 
là, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực chơi golf; dịch vụ giải trí trí liên quan 
đến golf; cung cấp thông tin giải trí trong lĩnh vực golf thông qua internet và qua điện 
thoại; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực golf, cụ thể là, tư vấn thiết bị chơi golf, tư vấn các quy 
tắc trong cuộc thi golf; tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề golf; tổ chức các chương 
trình quảng bá, khuyến khích sự phát triển của môn thể thao golf; quản lý chương trình và 
các hoạt động sân golf; cung cấp cơ sở vật chất sân golf. 

 

 
(210) 4-2016-25631 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Hà Ngọc Lan  (VN) 
180/30F Lạc Long Quân, phường 10, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại.  

 

 
(210) 4-2016-25632 (220) 19.12.2014 

(641) 4-2014-31633 (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 7.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Hà Linh   (VN) 
Thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Khung tranh ảnh, khuôn góc cho khung tranh ảnh, đường gờ nối của khung 

tranh ảnh.  
 

 
(210) 4-2016-25633 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HAFACO  (VN) 
159/16 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; bộ biến đổi điện; bảng điều khiển phân 

phối điện; bộ điều chỉnh, biến đổi đèn điện; đèn LED [đi-ốt phát quang]; chấn lưu đèn. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông hàng không; bóng đèn điện; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn lồng 
chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2016-25634 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.4; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAFACO   (VN)
159/16 Đào Duy Anh, phường 9, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Tủ bảng điện; dây cáp điện.  

 

Nhóm 16: Băng keo dùng cho văn phòng hoặc gia dụng.  
 

 
(210) 4-2016-25635 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Thủy 
Sản  (VN) 
1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu màng co POF.  
 

 
(210) 4-2016-25636 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Minh Thành  (VN) 
285/11 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy xay sinh tố; máy hàn điện; máy khoan.  

 

Nhóm 10: Ghế mát-xa toàn thân dùng điện; máy mát-xa chân chạy điện; máy mát-xa vai 

chạy điện; máy mát-xa bụng chạy điện; máy mát-xa mặt. 

 

Nhóm 11: Quạt gió (điều hòa không khí); nồi cơm điện; chảo rán dùng điện; bếp gas; bếp 

hồng ngoại; quạt hơi nước. 
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(210) 4-2016-25638 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty TNHH ALSA Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 11C, tập thể Ngân hàng, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 
vách ngăn không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-25639 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.15.1; 26.1.4; 25.5.2; 2.9.22; 2.1.30; 

A2.1.16 

(591) Vàng nhạt, trắng, đen, xanh da trời, xanh 
dương, xám, xanh lá cây, cam, đỏ 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Sen  (VN) 
41/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25640 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; 25.12.1; 26.7.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(731) Nguyễn Trung Thành   (VN) 
318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thơm).  
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(210) 4-2016-25644 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 25.12.1; A26.4.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) STANLEY RICHARD BOOTS   (JP) 

Honmachi Compound A-1, 1-9-7 
Honmachi, Shibuya-Ku, Tokyo 151-
0071, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia tươi; bia có pha thêm (bổ sung thêm) khoáng chất; bia có pha thêm (bổ 

sung thêm) mật ong; bia có pha thêm (bổ sung thêm) nước si rô hoa quả; bia không chứa 
cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh cho nhà máy sản xuất bia; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ uống, 
cụ thể là: bia, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2016-25645 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh thực phẩm MI 

QUA  (VN) 
Số 12 Cống Hộp Rạch Bùng Binh, 
phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, mua bán các 

sản phẩm: gạo, mật ong, nghệ vàng, đồ gia vị, chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-25646 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.9; 1.15.23; 1.5.1; A2.3.16 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn thương 

mại dịch vụ Hồn Việt  (VN) 
Số 208 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; tổ chức sự kiện thương mại và xúc 
tiến thương mại; bán buôn: phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô và các bộ phận phụ trợ của « 
tô và xe có động cơ, phân bón.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển 
hành khách; dịch vụ đặt chỗ, giữ chỗ cho các phương tiện vận chuyển; tổ chức tour du 
dịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-25647 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; phân phát 

hàng mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn 
cho mục đích hỗ trợ bán hàng; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; marketing; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; cho thuê vật liệu quảng cáo; quản lý quá trình 
đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; tổ chức và điều khiển đại hội; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; thông tin giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
lập kế hoạch cho lễ hội vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-25651 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.7; 26.15.15; A1.1.10; 26.4.3; 

A1.1.2 
(591) Vàng, xanh, xám 
(731) Phan Tấn Thành  (VN) 

624 tổ 8, khu 9, thị trấn Tân Phú, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu: máy phun thuốc trừ sâu, máy 
xịt thuốc trừ sâu, dây hơi áp lực cao, máy cắt cỏ, máy nén khí, xích, cưa xích, dây hàn, 

ống cứu hỏa, kích nâng, ròng rọc, máy gặt lúa, máy và thiết bị công nông nghiệp, máy 

phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, mô tơ, máy phun áp lực 
cao, máy công cụ, máy trộn, máy nâng hạ nông nghiệp, máy thổi, máy nghiền, dây điện, 

cáp điện, công tắc điện, ổ cắm điện, đèn điện, ắc quy điện, ống nhựa, ống kim loại, máy 

công cụ.  
 

 
(210) 4-2016-25654 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
KINGTEC Việt Nam  (VN) 
Lô C, 4A CN, khu công nghiệp Mỹ 

Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Dao kéo [phẫu thuật]; kìm nha khoa; ống nghe tim phổi; dụng cụ kẹp [phẫu 

thuật]; dụng cụ cắt [phẫu thuật]; dụng cụ bơm cho mục đích y tế; nhíp nha khoa, gương 
cho nha sĩ; panh đầu nhọn dùng trong y tế. 

Nhóm 11: Đèn bàn; đèn sàn; đèn đường; đèn pha rọi; đèn ống; đèn chiếu sáng cho hồ bơi; 

đèn chùm; đèn đường; đèn trần; bóng đèn; đèn sân vườn; đèn chôn dưới đất. 
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; giá; kệ; quầy thu tiền (tất cả được làm bằng sắt).  

 
Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, quầy thu tiền (tất cả được làm bằng sắt), 

dao kéo phẫu thuật], kìm nha khoa, ống nghe tim phổi dụng cụ kẹp [phẫu thuật, dụng cụ 
cắt [phẫu thuật], dụng cụ bơm cho mục đích y tế, nhíp nha khoa, gương cho nha sĩ, panh 

đầu nhọn dùng trong y tế; đèn bàn; đèn sàn; đèn đường, đèn pha rọi, đèn ống, đèn chiếu 

sáng cho hồ bơi, đèn chùm, đèn đường, đèn trần, bóng đèn, đèn sân vườn, đèn chôn dưới 
đất. 

 

 
(210) 4-2016-25655 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Kim 
Dương  (VN) 
919/16 hương lộ 2, khu phố 8, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
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(210) 4-2016-25656 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Thúy   (VN) 
79 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2016-25657 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Thúy  (VN) 
79 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2016-25658 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.3.1 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Như Quỳnh   (VN) 
214B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-25660 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.1; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Đỗ Quang Huy   (VN) 
68 Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1703 

(210) 4-2016-25661 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A9.7.19 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Mộng Thùy Loan   (VN) 
18 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống mang 

về, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi.  

 

 
(210) 4-2016-25662 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Lưu Văn Thái   (VN) 
320 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-25663 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Lưu Văn Thái  (VN) 
320 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-25664 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.22 
(591) Hồng phấn nhạt, đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Lê Nguyễn Nguyên Hạnh   (VN) 
12B Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật, thiết kế thiệp cưới.  
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(210) 4-2016-25665 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Huấn  (VN) 
Số 47 đường 5A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đường; bột sắn hột; bột sắn cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-25666 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 3.7.17; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lục, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ sản xuất 
xây dựng Hoàng Gia   (VN) 
Phòng 1508 tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2016-25667 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 

17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột trét tường; bột bả 

trát tường; gạch ngói nung; đá ốp lát; đồ gỗ như, cửa, khuôn cửa.  
 

 
(210) 4-2016-25668 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.3.5; 3.7.7; A3.7.24; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần lưới Thái 

Việt   (VN) 
166 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1705 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới bao hoa, lưới dùng trong công nghiệp, thực phẩm hương liệu, 

hàng nông hải sản, hạt nhựa, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu 

phục vụ ngành công nông ngư nghiệp, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ, 

hàng may mặc, đồ thể thao, đồ bảo hộ lao động; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-25669 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 3.1.14; 26.2.7; A3.1.24 

(591) Vàng nâu, đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Tân Nông  (VN) 
390 Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt động vật có 

hại. 
 

 
(210) 4-2016-25670 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A14.1.2; 1.15.23 

(591) Cam, trắng 

(731) WUXI MING HUI INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD   (CN) 

Rm.3106 Building A, Time 

International, 555 Yunhe East Road, 

Wuxi, Jiangsu, P.R China  

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 01: Polyme và các chất phụ gia polyme dùng trong sản xuất chất dẻo, sơn phủ, chất 

dính  (dùng trong công nghiệp); chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất sơn và chất 

phủ. 

 

Nhóm 02: Chất tạo màu; mát tít (nhựa tự nhiên); chất phủ phủ gốc nhựa; màu nhựa tổng 

hợp; màu sơn tổng hợp; hợp chất phủ trong tự nhiên của sơn bao gồm nhựa nhiệt rắn và 

nhựa nhiệt dẻo dùng trong việc phủ kim loại, ứng dụng công nghiệp; phụ gia tạo vân cho 

sơn. 
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(210) 4-2016-25671 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(591) Cam 

(731) WUXI MING HUI INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD  (CN) 

Rm.3106 Building A, Time 

International, 555 Yunhe East Road, 

Wuxi, Jiangsu, P.R China 

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 01: Polyme và các chất phụ gia polyme dùng trong sản xuất chất dẻo, sơn phủ, chất 

dính (dùng trong công nghiệp); chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất sơn và chất phủ; 

nhựa nhân tạo chưa xử lý; nhựa tổng hợp chưa xử lý. 

 

Nhóm 02: Chất nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; phụ gia tạo vân cho sơn.  

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-25672 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh dương 

(731) WUXI MING HUI INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD   (CN) 

Rm.3106 Building A, Time 

International, 555 Yunhe East Road, 

Wuxi, Jiangsu, P.R China 

(540) 

 
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm; thuốc nhuộm hữu cơ; thuốc nhuộm vô cơ; chất tạo màu; sơn.  

 

Nhóm 06: Bể chứa bằng kim loại, đồ chứa đựng bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); 

thùng chứa nổi bằng kim loại, bể chứa chất lỏng bằng kim loại; bể chứa lưu trữ bằng kim 

loại. 

 

Nhóm 20: Bể chứa, không bằng kim loại hoặc công trình xây; đồ chứa đựng không bằng 

kim loại (để lưu kho, vận chuyển); thùng chứa nổi không bằng kim loại; bể chứa bằng 

nhựa. 
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(210) 4-2016-25673 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh đen 
(731) WUXI MING HUI INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD  (CN) 
Rm.3106 Building A, Time 
International, 555 Yunhe East Road, 
Wuxi, Jiangsu, P.R China  

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm; thuốc nhuộm hữu cơ; thuốc nhuộm vô cơ; chất tạo màu; sơn.  

 

 
(210) 4-2016-25674 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Tím 
(731) WUXI MING HUI INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD  (CN) 
Rm.3106 Building A, Time 
International, 555 Yunhe East Road, 
Wuxi, Jiangsu, P.R China 

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 

cháy; tấm che mặt bảo vệ của người lao động; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng 
tay bảo hộ phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp; giầy bảo hộ phòng chống 
tai nạn, bức xạ và lửa; mặt nạ bảo hiểm; lưới bảo hiểm; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; 
thiết bị bảo hộ và an toàn, cụ thể là thiết bị nổi bằng hơi; mũ bảo hiểm; thiết bị bảo hộ 
phòng chống tai nạn cho cá nhân; dây đai bảo hiểm (không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc 
thiết bị thể thao). 

 

(210) 4-2016-25677 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.23; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung  (VN) 
14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc, trẻ hóa da. 
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(210) 4-2016-25678 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
36/5/13 Kinh Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; sữa tắm; kem tắm trắng da; nước hoa; kem rửa mặt; son dưỡng 

môi.  
 

 
(210) 4-2016-25679 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A7.1.12; A6.7.5 
(591) Cam, xanh nhạt, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Lâm Phương Bình  (VN) 
18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; son dưỡng môi; 

sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2016-25680 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, vàng, trắng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
hóa mỹ phẩm Nam Anh 
Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; bút kẻ lông mày; bút 
kẻ mắt; chất chải lông mi. 

 

 
(210) 4-2016-25681 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 3.13.1 
(591) Vàng, nâu nhạt, trắng, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
hóa mỹ phẩm Nam Anh 
Khương   (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; bút kẻ lông mày; bút 

kẻ mắt; chất chải lông mi. 
 

 
(210) 4-2016-25683 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) CONSENSUS CO., LTD.   (KR) 

Room No. 602, 17, Dongcheon-ro, Suji-

gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải để giặt; nước làm thơm vải; chế phẩm làm sạch cho dùng 

cho mục đích gia dụng; chất tẩy giặt dùng cho cho gia đình; xà phòng giặt tẩy; chất tẩy 

rửa dùng cho nhà bếp.  

 

Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong gia đình; chế phẩm dạng xịt để khử mùi không khí; 

chất khử mùi vải; chất khử mùi phòng; chất diệt nấm móc dùng trong nhà; chất khử mùi 

dùng cho giày. 
 

 
 

(210) 4-2016-25684 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH Tân Phát Tài  
(VN) 
Văn phòng giao dịch: E8, khu Gia Viên, 

phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô; chất cao su.  
 

Nhóm 02: Hạt nhựa tự nhiên dạng thô.  
 

Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); hạt nhựa bán thành phẩm như: hạt nhựa 

màu cho ngành công nghiệp nhựa; hạt nhựa tăng trơn trượt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, tiếp thị các sản phẩm như: nhựa tổng hợp 

dạng thô, nhựa nhân tạo dạng thô, chất cao su, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), hạt 

nhựa tự nhiên dạng thô, hạt nhựa bán thành phẩm (hạt nhựa màu cho ngành công nghiệp 

nhựa, hạt nhựa tăng trơn trượt). 
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(210) 4-2016-25685 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm NAQ  

(VN) 
621/65/18 Nguyễn ảnh Thủ, tổ 45, khu 
phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt chà bông; chanh muối (quả chanh ngâm muối).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-25686 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.5.16; 26.4.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hòa Hưng  (VN) 
Số 163, quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân 
Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm ăn liền như: mì ăn liền, 

hủ tiếu ăn liền, phở ăn liền. 
 

 
(210) 4-2016-25687 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng  (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu thiết bị, hệ thống và dụng cụ 
chiếu sáng. 
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(210) 4-2016-25689 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng   (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.   
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu thiết bị, hệ thống và dụng cụ 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25690 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng   (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.   
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu thiết bị, hệ thống và dụng cụ 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25691 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng   (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.   
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu thiết bị, hệ thống và dụng cụ 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25692 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng   (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.   
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu thiết bị, hệ thống và dụng cụ 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25693 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng   (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.   
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu thiết bị, hệ thống và dụng cụ 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-25694 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A3.13.24; 4.5.13 
(591) Đỏ, xám, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng Con Kiến Vàng  (VN) 
211 đường số 3, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng trang trí nội ngoại thất; xây dựng các công trình dân dụng 

và công nghiệp: cầu đường, công trình giao thông, công trình thủy lợi. 

 

Nhóm 42: Tư vấn và thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; thiết kế trang trí nội ngoại 

thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-25695 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Cao 
Nhật  (VN) 
16A Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước. 
 

 
(210) 4-2016-25696 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  

(731) Công ty TNHH ECO  (VN) 
24 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 

Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hành 

khách và sắp xếp các chuyến du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ làm trò tiêu khiển; dịch vụ vũ trường; 

dịch vụ hồ bơi; dịch vụ cho thuê các dụng cụ thể dục thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bãi biển 

dùng cho mục đích giải trí (bãi tắm). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; quán rượu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trồng cây 

cảnh. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; cho thuê quần áo dạ hội; câu lạc bộ gặp gỡ 

giao lưu bạn bè; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà. 
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(210) 4-2016-25697 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 6.1.2 

(591) Đen, đỏ, xám 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật - công 
nghệ Nam Sơn  (VN) 
51-53 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khắc lade; máy hàn lade. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy khắc lade, máy hàn lade.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa máy khắc lade, máy hàn lade.  
 

 
(210) 4-2016-25698 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24; 24.15.21; 24.15.3 

(591) Trắng, đen, xanh đậm, xanh nhạt 

(731) MAYZUS FINANCIAL SERVICES 

LIMITED  (GB) 

869 High Road, N12 8QA, London, UK 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền mặt; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài khoản thanh toán; dịch 

vụ tài khoản đa tiền tệ; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử. 
 

 
(210) 4-2016-25699 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 24.15.21; 24.15.3; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt 

(731) MAYZUS FINANCIAL SERVICES 

LIMITED   (GB) 

869 High Road, N12 8QA, London, UK 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền mặt; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài khoản thanh toán; dịch 

vụ tài khoản đa tiền tệ; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử. 
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(210) 4-2016-25700 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 24.15.21; 24.15.3 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt 

(731) MAYZUS FINANCIAL SERVICES 

LIMITED  (GB) 

869 High Road, N12 8QA, London, UK 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền mặt; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài khoản thanh toán: dịch 

vụ tài khoản đa tiền tệ: dịch vụ ngoại hối; dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử.  
 

 
(210) 4-2016-25701 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.2; 24.15.21; 24.15.3 

(731) MAYZUS FINANCIAL SERVICES 

LIMITED  (GB) 

869 High Road, N12 8QA, London, UK  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền mặt; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài khoản thanh toán: dịch 

vụ tài khoản đa tiền tệ: dịch vụ ngoại hối; dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử.  
 

 
(210) 4-2016-25702 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 26.1.6 

(591) Đỏ, hồng, da cam, xanh dương, xanh lá 

cây nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Thái Dương   (VN) 
71 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; khu vui chơi trẻ em.  
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(210) 4-2016-25703 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh dương đỏ, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình An Co   (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-25706 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.15; 26.15.15; 2.1.30; 2.1.11 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam Street 
Foods  (VN) 
49 đường 17, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, tham quan; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ 
hướng dẫn viên du lịch (người đi cùng hướng dẫn khách du lịch); cho thuê xe cộ, vận 
chuyển hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ, dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ từ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2016-25707 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.1.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam Street 
FOODS  (VN) 
49 đường 17, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, tham quan; hướng dẫn khách du lịch, dịch vụ 

hướng dẫn viên du lịch (người đi cùng hướng dẫn khách du lịch), cho thuê xe cộ: vận 
chuyển hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ ở khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm 
thời.  
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(210) 4-2016-25708 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; 

thiết bị tiệt trùng nước.  
 

 
(210) 4-2016-25709 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.23; 1.5.1 

(591) Tím 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thùy Dương  (VN) 
Số nhà 71, ngõ 41, đường Khương Đình, 
phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Vải thêu kim tuyến; vải can vẽ dùng để thêu; vải đã phác họa họa tiết để thêu; 

tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; khăn trải bàn và trải giường bằng vải; các loại vỏ 

chăn ga gối làm bằng các chất liệu. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 

 

Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; tranh thêu phong cảnh, chân dung, tứ 

quý, tứ đại mỹ nhân. 
 

 
(210) 4-2016-25710 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  
(731) Tôn Thất Thống  (VN) 

572 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-25711 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.9 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

T.T.L  (VN) 
6/77/48 Tôn Đức Thắng, phường Trần 
Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu. 
 

 
(210) 4-2016-25712 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Nguyễn Thanh Nhàn  (VN) 

Thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-25713 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Khuyên  (VN) 
1A Võ Thị Sáu, phường 1, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-25714 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Đào Thị Ngọc Huyền  (VN) 
91 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán phở, quán ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống tại nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2016-25715 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 13.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kết nối Đức Quang  
(VN) 
52 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị điện tử, linh kiện điện tử, phần mềm máy tính, 

phụ tùng máy tính, thiết bị điện, vật liệu điện, dây điện, đèn điện, quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-25716 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Quyên  (VN) 
68 đường Trần Tử Bình, ấp Tân Định, xã 
Tân Thông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng 

tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-25717 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.19; 3.7.1; 26.1.1 
(591) Cam đỏ, xanh nước biển, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Ngọc Phúc  (VN) 
334/1 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn quản trị 
doanh nghiệp; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ doanh 
nghiệp.  

 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo cụ thể là đào tạo quản lý kinh doanh, đào tạo quản trị 
doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm.  
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Nhóm 42: Tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng; đánh giá chứng nhận chất lượng sản 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-25718 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Nguyễn Thị Quyên  (VN) 

Số 325 Phúc Tân, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán bia.  

 

 
(210) 4-2016-25719 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A5.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Passion Investment   (VN) 
Số U4, Lô 28, khu đô thị Đô Nghĩa, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.  

 

 
(210) 4-2016-25720 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trăng, cam, xanh, vàng lá, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Spring Hill 
Education  (VN) 
13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường mầm non.  
 

 
(210) 4-2016-25721 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.16; A5.1.6; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Cam, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Spring Hill 
Education  (VN) 
13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo cho việc quản trị và quản lý các dự án phát triển giáo 
dục; dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, và hội thảo về giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-25722 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.18 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng thương mại KSD  (VN) 
88A đường An Nhơn, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: cà phê, trà, nước ép trái cây, thức ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2016-25723 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
kinh doanh nhang thảo dược, 
trà thảo dược, nước giải 
khát thảo dược, thực phẩm 
chức năng và bán lẻ thuốc 
đông dược Phương Anh  (VN) 
Số 14/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre. 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp) các loại. 

 
 

(210) 4-2016-25724 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
kinh doanh nhang thảo dược, 
trà thảo dược, nước giải 
khát thảo dược, thực phẩm 
chức năng và bán lẻ thuốc 
đông dược Phương Anh   (VN) 
Số 14/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre.  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp) các loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1722 

(210) 4-2016-25726 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ichibai Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 4, ngõ 145, phố ¤ Cách, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính và phụ kiện máy tính; điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di 

động. 
 

 
(210) 4-2016-25727 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ichibai Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 4, ngõ 145, phố ¤ Cách, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-25730 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-25731 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.13.5; 1.15.15; 26.5.3 
(591) Trắng, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Dân  (VN) 
79B, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; cửa nhôm.  

 
Nhóm 19: Cửa nhựa; các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn làm bằng nguyên liệu nhựa.  
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(210) 4-2016-25732 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; 26.5.3; 3.13.5 
(591) Trắng, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Dân  (VN) 
79B, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; cửa nhôm.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn làm bằng nguyên liệu nhựa.   
 

 
(210) 4-2016-25734 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.15.15; 7.15.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm ALANMI  
(VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Tam 
Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-25735 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.15.15; 25.7.20; A7.1.12; 7.1.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ đậm, đỏ, đen, đỏ tươi, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất thương mại Kim Đỉnh  
(VN) 
4/213 Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa đi bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-25736 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 3.3.1; 5.7.3; 25.1.6; 25.12.1 
(591) Vàng, xanh lá đậm, lợt, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại phân bón Lực 
Thiên  (VN) 
Lô 91, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-25737 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 1.3.1 
(591) Đỏ, cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại phân bón Lực 
Thiên  (VN) 
Lô 91, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-25738 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.11.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thịnh  (VN) 
107/16 đường số 14, khu phố 12, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-25739 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lam sẫm, xanh lá cây, vàng, 

cam 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh chả lụa Cận  
(VN) 
Số nhà 270, tổ 6, ấp Đông Thành, xã 
Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Chả. 
 

 
(210) 4-2016-25740 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Hương  (VN) 
Số 20 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo mè xửng.  
 

 
(210) 4-2016-25742 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 7.3.11; A26.11.12; 24.15.21; 26.2.7 
(591) Vàng cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đức Hòa  (VN) 
26 đường 40, phường 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, tất (vớ).  

 

(210) 4-2016-25743 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Khởi Nghiệp   (VN) 
Số nhà 4A, tổ 25, nghách 282/22/23, ngõ 
282, đường Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-25744 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Trịnh Ngọc Đức  (VN) 
P108 - B1 tập thể Kim Kiên, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-25745 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Đồng Xuân Sơn  (VN) 
T8 K1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2016-25747 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 09: ổ chuyển (ổ cắm điện); phích cắm điện; cuộn dây điện; dây cáp điện; vỏ tủ 
điện; tủ điện.  

 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, makerting, 
mua bán sản phẩm sau: ổ chuyển (ổ cắm điện) cuộn dây điện, dây điện, vỏ bọc ngoài 
nhận dạng cho dây điện, dây cáp điện, vỏ tủ điện, tủ điện. 

 

 
(210) 4-2016-25748 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 09: ổ chuyển (ổ cắm điện); phích cắm điện; cuộn dây điện; dây cáp điện; vỏ tủ 
điện; tủ điện.   

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, makerting, 
mua bán sản phẩm sau: ổ chuyển (ổ cắm điện) cuộn dây điện, dây điện, vỏ bọc ngoài 
nhận dạng cho dây điện, dây cáp điện, vỏ tủ điện, tủ điện.  

 

 
(210) 4-2016-25750 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Kim Long Đồng Tháp   (VN)
Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 
quý.  

 

 
(210) 4-2016-25751 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Kim Long Đồng Tháp  (VN) 
Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
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(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 
quý.  

 

 
(210) 4-2016-25752 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Kim Long Đồng Tháp  (VN) 
Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 

quý.  
 

 
(210) 4-2016-25753 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Kim Long Đồng Tháp  (VN) 
Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 

quý.  
 

 
(210) 4-2016-25754 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Kim Long Đồng Tháp  (VN) 
Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 

quý.  
 
 

(210) 4-2016-25755 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Lê Văn Bình  (VN) 
Tiệm tóc Ngọc Tâm, D 30 Vườn Lan, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-25756 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quốc Tế LAMCALA   (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-25757 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế LAMCALA  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-25758 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế LAMCALA   (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-25759 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quốc Tế LAMCALA  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2016-25760 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Lucky  (VN) 
175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-25763 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.5.1 
(591) Cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Công Lĩnh   (VN) 
Số 61, đường 38, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni 
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa, xà phòng, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-25764 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kiến trúc Nội Thất Xanh  (VN) 
Số 138 khu B Tập thể Đại học Kiến trúc 
Hà Nội, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh.  
 

 
(210) 4-2016-25765 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất Queen Beauty  (VN) 
445/69 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, chế phẩm làm đẹp từ yến sào, mỹ phẩm chiết xuất từ 
yến sào.  
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(210) 4-2016-25766 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Phạm Thị Ngọc  (VN) 

A32-NV13, ô số 24, khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, thực phẩm, gia vị, mỹ phẩm, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh, quần áo, 

giày dép, mũ nón, thắt lưng, cà vát, kính mắt, đồng hồ, hàng gia dụng (bát, đĩa, cốc, chén, 
nồi, niêu, xoong, chảo), đồ uống (nước, nước khoáng, nước hoa quả, nước có ga, cà phê, 
bia, rượu), trong siêu thị.  

 

 
(210) 4-2016-25767 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma  (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dinh dưỡng trong ngành y tế.  

 

(210) 4-2016-25768 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma  (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dinh dưỡng trong ngành y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25769 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma  (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dinh dưỡng trong ngành y tế.  
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(210) 4-2016-25770 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SUNDIAL 
PHARMA  (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dinh dưỡng trong ngành y tế.  
 

 
(210) 4-2016-25771 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SUNDIAL 
PHARMA  (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dinh dưỡng trong ngành y tế.  
 

 
(210) 4-2016-25772 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SUNDIAL 
PHARMA  (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dinh dưỡng trong ngành y tế.  
 

 
(210) 4-2016-25773 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng; kem đánh răng. 
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(210) 4-2016-25774 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-25775 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-25776 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-25777 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.1; A5.3.13; A26.11.12; 

1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chế biến nông sản 
3 Miền  (VN) 
TDP Thắng Lợi, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai sấy; chuối sấy; mít sấy; đậu tương rang sấy; đậu phộng rang sấy; củ quả 

sấy. 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; cơm cháy; ngô chiên; ngô sấy; mứt (dạng kẹo); gạo lứt. 
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Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); khoai tây tươi; sản phẩm bột làm thức ăn chọ động vật; cá tươi 
sống; quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-25778 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh 

dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thiên Anh  (VN) 
25 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son phấn, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem 

dưỡng da, kem làm trắng da, kem chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, kem trị 
mụn, kem làm mờ sẹo, kem làm mờ vết thâm, màu mắt, kem trị nám, bột tắm trắng, tinh 
dầu, kem tẩy tế bào chết, màu mắt, kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, 
chất làm bóng môi, dầu làm bóng móng tay, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, nước tẩy sơn 
móng tay, kem đánh răng, bàn chải đánh răng.  

 

 
(210) 4-2016-25779 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đen, hồng 

(731) Từ Bích Quân  (VN) 
277 Bình Tiên, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi rửa chén; vòi lavabo; vòi sen; củ sen; bộ xả lavabo; bộ dây 

xịt phòng tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi rửa chén, vòi lavabo, vòi sen, củ sen, bộ 
xả lavabo, bộ dây xịt phòng. 

 
 

(210) 4-2016-25780 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thực phẩm Tân 
Vĩnh Phát  (VN) 
18/56 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 29: Cá viên; giò lụa; chả cá; thịt viên; thịt muối; mướp đắng (khổ qua) nhồi thịt.  
 

Nhóm 30: Bánh in (bột gạo); bột nếp; bột đậu xanh; cháo thịt.  
 
 

(210) 4-2016-25783 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 25.1.25; 5.3.20; 5.13.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vạn Thiên Sa  
(VN) 
Số 3, đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường, áo gối; khăn trải giường; vỏ bọc nệm bằng vải; vải dệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán nệm mút, chăn, ga trải giường, áo gối, khăn trải giường, vỏ bọc nệm 
bằng vải, tranh bằng cát và các loại hàng trang trí nội thất và hàng may mặc thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-25784 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.8; A26.11.8; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Việt An  (VN) 
Số 6, nhà N10, tập thể Quân đội Học 
viện Chính trị Quân sự, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm đá viên. 

 

 
(210) 4-2016-25785 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Việt An  (VN) 
Số 6, nhà N10, tập thể Quân đội Học 
viện Chính trị Quân sự, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm đá viên. 
 

 
(210) 4-2016-25786 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Ca Li  (VN) 
55 đường 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy (ngoại ngữ, tin học, dạy nghề); trường 
đào tạo (giáo dục); trường mẫu giáo, mầm non; trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục, tư vấn du học); thông tin giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-25787 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Ca Li   (VN) 
55 đường 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy (ngoại ngữ, tin học, dạy nghề); trường 

đào tạo (giáo dục); trường mẫu giáo, mầm non; trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục, tư vấn du học); thông tin giáo dục. 

 

(210) 4-2016-25790 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A26.11.8; 26.4.2 
(731) WU SHENGGUI  (CN) 

No.41 Group7 You zhou Village Shang 
Mo Town Tai He District Ji'an City Jiang 
xi Province, China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; điện thoại; máy nghe nhạc cầm tay; vật liệu cho 
mạch điện chính [dây, dây cáp]; bộ nối [điện]; thiết bị sạc cho pin điện. 

 
 

(210) 4-2016-25791 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mã Hóa Việt 
Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 43/43, phố Chùa Bộc, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa và tra cứu thông tin hàng 
hóa trên điện thoại thông minh.  

 

Nhóm 16: Tem nhãn chống hàng giả bằng giấy; tem niêm phong bằng giấy; các loại thẻ 
cào bằng giấy. 

 
Nhóm 35: Mua bán tem chống hàng giả, tem niêm phong, thẻ cào các loại; dịch vụ quảng 
cáo qua internet, quảng cáo qua tin nhắn điện thoại động, dịch vụ triển lãm, hội chợ nhằm 
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mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 40: In ấn tem nhãn chống hàng giả bằng giấy và bằng màng hologram; in tem niêm 
phong bằng giấy; in các loại thẻ cào bằng giấy.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa và tra 
cứu thông tin hàng hóa trên điện thoại thông minh.  

 

 
(210) 4-2016-25794 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; 1.15.23; 

1.15.11; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) 1. Ngô Vinh Quang  (VN) 
212/12 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Tôn Thị Quỳnh Giang  (VN) 
62/66 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh; đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la. 
 

Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-25798 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh  (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa bát; nước tẩy vệ sinh; xà phòng tắm; nước lau sàn 
nhà.  

 

 
(210) 4-2016-25799 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.3.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hải 
Cà Phê  (VN) 
Tổ 6, ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-25880 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.6; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xám khói 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Harvey Nash 
(Việt Nam)  (VN) 
Tòa nhà E - Town, lầu 3, số 364 đường 
Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; chuẩn bị bảng tiền lương; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển 

dụng lao động, tuyển dụng nhân sự. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-25907 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, da cam 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển và xuất nhập khẩu Việt 
Thái  (VN) 
Số 93 ngõ 143, đường Xuân Phương, 
phường Phương Canh, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy: nhông xích, má phanh.  

 

 
(210) 4-2016-25908 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần POH Việt Nam  
(VN) 
Số 18, ngõ 173/175 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tạo ra tài liệu xuất bản điện 

tử.  
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(210) 4-2016-25909 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.4.1; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NAVA Việt Nam  
(VN) 
Số 109 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm (bất động sản). 
 

 
(210) 4-2016-25910 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.17; 26.4.1; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NAVA Việt Nam  
(VN) 
Số 109 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-25911 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.13; 3.7.17; 26.4.1; 26.4.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NAVA Việt Nam  
(VN) 
Số 109 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

(210) 4-2016-25912 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.8 
(591) Đỏ, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IFC Việt Nam  
(VN) 
Số 10 Lô 2A, khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-25913 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 11.3.18 
(591) Đỏ sẫm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IFC Việt Nam  
(VN) 
Số 10 Lô 2A, khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-25914 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.1.1; 3.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IFC Việt Nam  
(VN) 
Số 10 Lô 2A, khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-25915 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cao su Sài Gòn  
(VN) 
99/18/5/24 đường TX 21, tổ 14, khu phố 
5, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe (ruột xe); lốp xe (vỏ xe); phụ tùng xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2016-25930 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A18.1.8; 18.1.23; A18.1.19; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống Mới   (VN) 
Lầu 4, phòng 40, tòa nhà Prince 
Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; giới 

thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
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dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ bao 

gồm: nước mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước tương, giấm, nước màu, tương ớt, 

tương cà, tương xí muội, sốt mayone, sa tế, mì gói, trứng vịt, trứng gà, trứng cút, gạo, dầu 

ăn, dầu hào, bột chiên xù, bột nêm, ớt bột, bột nghệ, miếng rửa chén, nước rửa chén, nước 

rửa tay, tăm, bao ni-lông bọc thực phẩm, bao đựng rác, nước tẩy bồn cầu, nước tẩy rửa 

phòng tắm, xịt khử mùi nhà tắm, xịt côn trùng, xịt phòng, xịt khử mùi toàn thân, xịt 

khoáng, xịt dưỡng tóc, xịt khử mùi giày, xịt khử mùi nón bảo hiểm, bàn chải chà bồn cầu, 

nước xả vải, nước giặt, bột giặt, nước tẩy quần áo, nước giải khát, bia, trà, sữa, cà phê, 

nước lau kiếng, nước lau sàn, long não, băng keo cá nhân, bông gòn, cồn, oxy già, thuốc 

đỏ, bao cao su, dao cạo râu, kem cạo râu, lăn khử mùi, băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh 

phụ nữ, sữa rửa mặt, keo vuốt tóc, lăn khử mùi, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, bàn chải chà 

chân, bông tắm, pin tiểu, nhang muỗi, nhang cúng, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ăn, bông 

ngoáy tai. 
 

 
(210) 4-2016-25931 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A18.1.8; 18.1.23; A18.1.19; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống Mới    (VN) 
Lầu 4, phòng 40, tòa nhà Prince 

Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; giới 

thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ bao 

gồm: nước mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước tương, giấm, nước màu, tương ớt, 

tương cà, tương xí muội, sốt mayone, sa tế, mì gói, trứng vịt, trứng gà, trứng cút, gạo, dầu 

ăn, dầu hào, bột chiên xù, bột nêm, ớt bột, bột nghệ, miếng rửa chén, nước rửa chén, nước 

rửa tay, tăm, bao ni-lông bọc thực phẩm, bao đựng rác, nước tẩy bồn cầu, nước tẩy rửa 

phòng tắm, xịt khử mùi nhà tắm, xịt côn trùng, xịt phòng, xịt khử mùi toàn thân, xịt 

khoáng, xịt dưỡng tóc, xịt khử mùi giày, xịt khử mùi nón bảo hiểm, bàn chải chà bồn cầu, 

nước xả vải, nước giặt, bột giặt, nước tẩy quần áo, nước giải khát, bia, trà, sữa, cà phê, 

nước lau kiếng, nước lau sàn, long não, băng keo cá nhân, bông gòn, cồn, oxy già, thuốc 

đỏ, bao cao su, dao cạo râu, kem cạo râu, lăn khử mùi, băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh 

phụ nữ, sữa rửa mặt, keo vuốt tóc, lăn khử mùi, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, bàn chải chà 

chân, bông tắm, pin tiểu, nhang muỗi, nhang cúng, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ăn, bông 

ngoáy tai.   
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(210) 4-2016-25932 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giao 
nhận vận tải và thương mại 
Công Thành  (VN) 
Khu phố 4 Trường Sơn, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và giao nhận hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-25933 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20 

(731) KIRIN COSMETICS CO., LTD.   (KR) 

10 Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, 

Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2016-25934 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 1.15.5; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Thiên 
HÀ  (VN) 
95 Trịnh Đình Thảo, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu nhớt; gas (nhiên liệu); than (nhiên 

liệu); xăng.  

 
Nhóm 06: Vỏ bình gas; bồn chứa gas; bồn chứa xăng; bồn chứa dầu (tất cả làm bằng kim 

loại).  
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(210) 4-2016-25935 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Khổng Văn Hoạt  (VN) 
Công ty cổ phần Việt Pháp, xã Tân Tiến, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2016-25936 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Khổng Văn Hoạt  (VN) 
Công ty cổ phần Việt Pháp, xã Tân Tiến, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.      

 

 
(210) 4-2016-25937 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Phương  (VN) 
337/2/39 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; chất thay thế cà phê; bánh, kẹo; kem ăn (dạng lạnh).  
 

Nhóm 32: Bia; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả (không cồn); xi-rô và các 
chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-25939 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ASINKO Quốc 
TẾ   (VN) 
Số nhà C26, khu đô thị Sông Đà 2, đường 
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước R.O. 
 

 
(210) 4-2016-25950 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Việt Nam UKR  (VN) 
Số 006 tầng 1, chung cư 4S, đường 17, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-25951 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Việt Nam UKR  (VN) 
Số 006 tầng 1, chung cư 4S, đường 17, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-25952 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Việt Nam UKR  (VN) 
Số 006 tầng 1, chung cư 4S, đường 17, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
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(210) 4-2016-25953 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lệ Thương   (VN) 
Phòng 2709, tòa nhà Vinaconex 7, đường 
K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình, hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết 
web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và 
liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-25954 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng  (VN) 
35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản); cho 

thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-25955 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng  (VN) 
35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-25956 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.5.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá, xanh đậm, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CLAS 
HEALTHCARE   (VN) 
Số 04 Tôn Dật Tiên, khu phố Garden 
Plaza, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới khách hàng; môi giới tùy chỉnh. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2016-25957 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, ghi xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KONA   (VN) 
Thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi mua hàng; túi xách tay; cặp thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm mút; đệm bông PE.  
 

Nhóm 24: Vải; ga phủ giường; tấm trang trí cho ga phủ giường; chăn đắp; chăn trải 
giường.  

 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 26: Khóa kéo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán vải, sợi, túi, quần áo cặp, nilon, khóa kéo.  
 

 
(210) 4-2016-25958 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 25.1.6; 5.13.25; 24.1.1; 

3.5.5; 5.3.20 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH cà phê MOKA 

Việt  (VN) 
83/4A Bùi Công Trừng, ấp 4, xã Đông 
Thạch, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-25959 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh coban 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Đại Việt 
Thái  (VN) 
Số 50B phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, nước giặt, sữa tắm, dầu 

gội, bánh kẹo, mỹ phẩm, dầu ăn, bia, nước ngọt, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, đồ nhựa, 
đồ điện tử, quần áo, giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-25970 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Việt Thị  
(VN) 
30 đường C18, khu K300, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; marketing; quản lý quá trình đặt hàng; thông 
tin thương mại và tư vấn người tiêu dùng; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng; dịch vụ mua sắm [cho người khác]; dịch vụ khuyến mãi; trang trí 
quầy hàng; tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-25971 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo trộm, báo cháy; thiết bị dùng cho ngôi nhà thông minh: bộ trung 
tâm, bộ sạc, thiết bị đầu cuối, đầu dò hồng ngoại, thiết bị thông báo: báo ga, báo khói, báo 
nhiệt.  
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(210) 4-2016-25972 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.3; 26.15.15; 26.3.4 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình; bộ trung tâm IP ngôi nhà thông minh; công tắc 
cảm ứng; hệ thống báo trộm, báo cháy; đầu dò.  

 

 
(210) 4-2016-25973 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.9.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình; bộ trung tâm IP ngôi nhà thông minh; công tắc 
cảm ứng; hệ thống báo trộm, báo cháy; đầu dò.  

 

 
(210) 4-2016-25974 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.4; 26.3.1 
(591) Đen, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống ngôi nhà thông minh; công tắc cảm ứng; bộ điều khiển trung tâm; 
cảm ứng từ; đầu dò. 

 
 

(210) 4-2016-25975 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, bộ trung tâm IP ngôi nhà thông minh, công tắc 

cảm ứng, hệ thống báo trộm, báo cháy, đầu dò. 
 

 
(210) 4-2016-25976 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.4; A5.5.20 

(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh   (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, bộ trung tâm IP ngôi nhà thông minh, công tắc 

cảm ứng, hệ thống báo trộm, báo cháy, đầu dò. 
 

 
(210) 4-2016-25977 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2; A25.7.8 

(591) Xám, vàng, trắng, đen, xanh thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và dịch vụ thương mại 
Trường Sơn  (VN) 
Số 8, ngõ 1002 đường Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng trừ sơn, cụ thể là: màng chống thấm; 

hóa chất chống thấm. 
 

 
(210) 4-2016-25978 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Số 69 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm 

Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng  
 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 343 tập a (10.2016) 

 

 
1749 

(210) 4-2016-25979 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.14; 2.9.25; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, trắng, nâu, hồng, vàng đậm, xanh 
dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm VN 
STAR  (VN) 
Số nhà 45, tập thể Công ty xây dựng số 
2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-25990 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 
ấp 2, xã Gia Canh, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-25991 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Trái Tim 
Việt  (VN) 
45 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm, thuốc lá, quần áo, hàng lưu niệm và các vật 

dụng phục vụ cho việc vui chơi giải trí, thể thao; quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành 
quốc tế; điều hành tua du lịch; đại lý vé tàu, xe, máy bay 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, tổ chức và điều khiển hội nghị, lập kế hoạch cho buổi tiệc 
(giải trí). 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
cho thuê chỗ ở tạm thời; quán rượu (quán bar). 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; mát xa 
(massage). 

 

 
(210) 4-2016-25992 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 3.7.17; 25.1.25; A1.1.10 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại 1001 Đêm  (VN) 
45 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; câu lạc bộ 

khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; tổ chức và điều khiển hội nghị; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
(giải trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
cho thuê chỗ ở tạm thời; quán rượu (quán bar). 

 

 
(210) 4-2016-25993 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.7; A5.1.16 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Long Nhật Yên  (VN) 
120 Nguyễn Văn Trỗi, phường 02, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2016-25994 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.3; 25.1.25; A25.1.10; 

A26.11.8 
(591) Tím sẫm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thụy Cát Uyên  (VN) 
04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  
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(210) 4-2016-25995 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; bút dùng để làm trắng răng; miếng vá/miếng cao làm trắng 
răng; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm làm trắng răng; chế phẩm 
tẩy, rửa răng không chứa thuốc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo 
xịt tóc; keo tạo dáng cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch 
cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel 
dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; kem 
đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-25996 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dành cho trẻ em; hộp đựng bàn chải 
đánh răng; dụng cụ làm sạch lưỡi; chỉ nha khoa; dụng cụ làm sạch khe răng. 

 

 
(210) 4-2016-25997 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thành Tôn  (VN) 
Thôn Đồng Mới, xã Lập Lễ, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ lưu trú, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-25998 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Đinh Thành Tôn   (VN) 
Thôn Đồng Mới, xã Lập Lễ, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản như: hải sản tươi sống, hải sản đông lạnh, hải sản phơi khô; 
mua bán: nước mắm, thịt tươi sống, thịt chế biến, rau củ quả, thực phẩm chế biến như mỳ, 
miến, nấm hương. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ lưu trú, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-26109 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Trắng, da cam, xanh cổ vịt 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman KY1 - 1102, Cayman 
Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm có nguồn gốc thảo dược, chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2016-26110 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Trắng, da cam, xanh cổ vịt 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman KY1 - 1102, Cayman 
Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; cà phê và trà. 
 

 
(210) 4-2016-26111 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô VALEXIM  
(VN) 
Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng và phụ kiện của chúng (không bao gồm dịch vụ 
vận tải); dịch vụ quảng cáo và công khai cho công chúng biết đến sản phẩm ô tô; dịch vụ 
đại lý xe ô tô. 
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(210) 4-2016-26115 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 8.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Văn Thắng  (VN) 
201/5 đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, bánh bao, các loại bánh làm từ tinh bột.  

 

 
(210) 4-2016-26116 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ứng dụng bản 
đồ Việt  (VN) 
03 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội địa; dịch vụ du lịch quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du 

lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ cho thuê xe; đại 
lý vé máy bay; thông tin về vận tải.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ, dịch vụ cho thuê phòng họp.   

 

 
(210) 4-2016-26117 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2016-26118 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển CID Việt Nam  (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ, đại diện đăng kí nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế.  
 

(210) 4-2016-26119 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A2.9.16; 2.9.14 

(591) Xanh da trời, vàng cam 

(731) Công ty TNHH AXIS  (VN) 
Lầu 02, tòa nhà ATIC, 04 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và các chương trình máy tính dùng trong lĩnh vực tài chính 

thuận lợi cho việc thanh toán điện tử tự động, chuyên quỹ, xử lý và thanh toán các hệ 

thống thanh toán; phần mềm ứng dụng ứng dụng của máy tính dùng cho cấu trúc khách, 

chủ; các ứng dụng và giải pháp kinh doanh điện tử; phần mềm máy tính sử dụng trong 

việc xử lý, truyền, nhận, lưu trữ, quyết toán và tính toán các thông tin tài chính; phần mềm 

máy tính và chương trình máy tính thuận lợi cho việc cho thuê và lưu trữ dữ liệu; phần 

mềm máy tính dùng cho việc quản lý chữ ký dạng số và chữ ký điện tử tiện lợi. 

 

Nhóm 35: Nghiên cứu điều tra thị trường; quảng cáo; xuất nhập khẩu phần mềm máy 

tính; mua bán linh kiện máy tính; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; biên dịch và hệ 

thống hoá thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin liên quan tới máy vi 

tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính, lập 

trình máy tính, thiết kế, bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế, triển khai và bảo 

trì hệ thống mạng cho người khác; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu công 

nghệ thông tin; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm giáo dục.  
 

(210) 4-2016-26130 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 

tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
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(210) 4-2016-26131 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền   (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.    

 

 
(210) 4-2016-26132 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.   

 

 
(210) 4-2016-26133 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.2; 6.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.   

 

 
(210) 4-2016-26134 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền   (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.    
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(210) 4-2016-26135 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.5.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Quốc Tế Đài Loan  (VN) 
Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 

động vật, mạch nha dùng để nấu bia và rượu chưng cất.  
 

 
(210) 4-2016-26136 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Mê Kông   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà 21T2 Hapulico Complex, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảng thị giá giao 

dịch chứng khoán; báo giá chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2016-26137 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.1.1; A1.1.10; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Quân  (VN) 
604 chung cư A1 - 151A, Nguyễn Đức 
Cảnh, phường tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; giầy, dép (đồ đi chân); giầy thể thao; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, chuỗi cửa hàng mua bán quần áo, quần áo thể thao, 
giầy dép, đồ đi chân, giầy thể thao, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 40: Gia công: quần áo, quần áo thể thao, đồ đi chân, giầy thể thao, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo, quần áo thể thao, đồ đi chân, giầy thể thao, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-26138 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A5.5.22; 25.7.25; 5.5.19 

(591) Xanh, đen, vàng, trắng, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Việt Hương  
(VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả vải; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-26139 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; 26.4.2 

(591) Nâu vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên CABANA 
SKINCARE  (VN) 
36-38 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người (chăm sóc da mặt - loại trừ các hoạt 

động gây chảy máu).  
 

 
(210) 4-2016-26152 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 

(591) Vàng, xanh tím than, trắng, đen, nâu, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Tiến Phát  (VN) 
Đội 3, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  
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(210) 4-2016-26153 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quốc tế Thịnh 
Minh   (VN) 
Số 6, nhà B9, ngách 486/44, đường Ngô 
Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-26154 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-26155 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-26156 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-26157 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-26158 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng  (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-26159 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-26169 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.9.19; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đỏ nhạt, màu da 
(731) Hội nông dân huyện Mường 

Khương   (VN) 
Thị trấn Mường Khương, huyện Mường 
Khương, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ đậu tương:  tương đậu xị, bột đậu tương.  
 

Nhóm 31: Hạt đậu tương giống, hạt đậu tương vàng tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt đậu tương giống, hạt đậu tương vàng tươi, sản phẩm làm từ đậu 
tương, bột đậu tương, tương đậu xị. 

 

 
(210) 4-2016-26170 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.7.11; 6.1.2; A6.19.9 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh, vàng 
(731) Hội nông dân huyện Mường 

Khương  (VN) 
Thị trấn Mường Khương, huyện Mường 
Khương, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt quýt; quýt sấy khô.  

 
Nhóm 31: Quýt giống; quả quýt tươi.  
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Nhóm 35: Mua bán quýt giống; quýt tươi; các sản phẩm chế biến từ quýt, mứt quýt, quýt 
sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-26171 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.15.15; A25.7.3 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Vệt Nắng  (VN) 
216 Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa. 
 

 
(210) 4-2016-26172 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Quê 
Hương  (VN) 
129 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán ô tô, các loại phụ tùng xe « 
tô); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; dịch vụ bảo dưỡng 
và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ kéo xe; cho thuê xe cộ; cho thuê bãi đỗ xe; vận tải bằng ô tô. 

 
 

(210) 4-2016-26207 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ân Phát  (VN) 
166/42 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố  Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2016-26208 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(591) Đỏ đô (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại trang trí nội 
thất Hào Đông  (VN) 
104A Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất bằng kim loại (tủ sắt, tủ quần áo, tủ hồ sơ, bàn ghế). 

 

 
(210) 4-2016-26209 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ sơn 
BOSSUN Việt Nam  (VN) 
127A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót tường, sơn chống thấm, sơn nước, sơn dầu. 

 

(210) 4-2016-26210 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ sơn 
BOSSUN Việt Nam  (VN) 
127A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
 

(210) 4-2016-26211 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đại Hồng 
Ân   (VN) 
125-127 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn như là: sơn lót tường, sơn chống thấm, sơn nước, sơn dầu.  
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(210) 4-2016-26212 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Hưng  
(VN) 
Số 1000/D ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn [trừ bia]). 

 

 
(210) 4-2016-26213 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-26214 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-26215 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Thái Mỹ Ngân  (VN) 

ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da.  
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(210) 4-2016-26216 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.1.1; 3.7.8; 3.7.6; A3.7.24; 7.15.6 
(591) Xanh nước biển, da cam, vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thép 

Dung Tân  (VN) 
Số 119, xóm An Thái, xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Tôn xốp; tôn lạnh; tôn mát. 

 
 

 
(210) 4-2016-26217 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.15; 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và thương mại Điểm Vàng  
(VN) 
Số 35 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; sữa rửa tay; lăn khử mùi; kem (mỹ phẩm) 

làm trắng da; kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) dưỡng tóc.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục]; tất; khăn quàng; mũ.  
 

 
(210) 4-2016-26218 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.3; A26.4.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 
271 khu dây thép, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 08: Xẻng [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay]; cuốc [dụng cụ cầm tay]; 
dụng cụ đào xới [công cụ cầm tay]; dụng cụ đào lỗ [công cụ cầm tay]; dụng cụ đào rãnh 
[công cụ cầm tay]. 
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(210) 4-2016-26219 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 24.15.21; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 
271 khu dây thép, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 08: Xẻng [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay]; cuốc [dụng cụ cầm tay]; 

dụng cụ đào xới [công cụ cầm tay]; dụng cụ đào lỗ [công cụ cầm tay]; dụng cụ đào rãnh 
[công cụ cầm tay].  

 

 
(210) 4-2016-26230 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 18.3.23 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch EV Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Housing, 299 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý tổ chức xúc tiến thương mại: mua bán quần áo thời 

trang.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư vốn.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa; hoạt động hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ 
chức tour du lịch; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; đại lý du lịch; cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê; khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp); dịch vụ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-26231 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Bích Hà  (VN) 
117/96A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-26232 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 4.3.5 (540) 

 

(731) Nguyễn Trung Trực  (VN) 
Thôn Cửu Lợi 2, xã Cam Hòa, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2016-26234 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
lắp ráp Bá Tài  (VN) 
C6A/20A ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 

 
(210) 4-2016-26235 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 1.15.9 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bá Duyệt  (VN) 
C6A/20A ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 

 
(210) 4-2016-26236 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 1.15.9 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bá Duyệt  (VN) 
C6A/20A ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 
 

 
(210) 4-2016-26237 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.4.24; A26.11.8 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
lắp ráp Bá Tài  (VN) 
C6A/20A ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas.  

 

 
(210) 4-2016-26238 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ BAOBAB   (VN) 
Số 31 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-26250 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Hồng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hải Nam  (VN) 
Thôn Hồi Quan (NR Nguyễn Hữu 
Thuân), xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình, dụng cụ hút mũi; bình 

sữa silicon cho trẻ em; bình sữa thuỷ tinh cho trẻ em; bình sữa nhựa pp cho trẻ em núm tí 
silicon cho trẻ em; túi trữ sữa, máy hút sữa bằng điện; máy hút sữa bằng tay. 
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(210) 4-2016-26251 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VINA - SANWA  
(VN) 
KCN công nghệ cao II, khu công nghệ 
cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa thép.  

 

(210) 4-2016-26252 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Trắng, nâu xám, nâu cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HASEKO 
HIMLAMBC   (VN) 
Khu đất ký hiệu CT1, dự án khu nhà ở 
Tư Đình, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê tòa nhà căn hộ dịch vụ; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động 

sản.  
 

 
(210) 4-2016-26253 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
chiếu sáng Mắt Việt   (VN) 
Số 14, ngách 87, ngõ 2, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-26254 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.11.5 
(591) Nâu, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RICA   (VN) 
Số 5 Phạm Văn Hai, phường 01, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi các loại.  
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(210) 4-2016-26255 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.3; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy Hoàng   (VN) 
49D Hồ Tùng Mậu, phường 03, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-26256 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thị ánh Như   (VN) 
5.25, tầng 6, Lô A, C/c Khang Gia, 
đường Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Đặng Phương Hiền  
(VN) 
82 đường 17, phường Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh 
kẹo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2016-26257 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thị ánh Như  (VN) 
5.25, tầng 6, Lô A, C/c Khang Gia, 
đường Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Đặng Phương Hiền  
(VN) 
82 đường 17, phường Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh 
kẹo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2016-26258 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.23; 2.9.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thụy Quỳnh Nga  (VN) 
5/49/25 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả tươi và rau, củ, quả đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-26259 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty CP dịch vụ và thương 
mại Trường Phát   (VN) 
Số 11 ngõ 538 Đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phương tiện giao thông, động cơ và phụ tùng của 

phương tiện giao thông.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì phương tiện giao thông.  
 

 
(210) 4-2016-26270 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 1.15.3; A5.3.13; A5.3.14; 7.15.22 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Qúy Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sợn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2016-26271 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 3.1.8; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HACHI  (VN) 
Số 273 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 
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(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; kệ; bàn; ghế làm bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất: giường, tủ, kệ, bàn, ghế, thiết bị nhà bếp: bếp, hút mùi, 
chậu, vòi, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, tủ lạnh, máy lọc nước, phụ kiện tủ bếp: bản 
lề, ray trượt, tay nâng, tay nắm, giá để dao, giá để bát xoong, giá để gia vị, giá để thực 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-26272 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Đông  (VN) 
Thôn Thanh Đào, xã Bồng Khê, huyện 
Con Cuông, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2016-26273 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước khoáng 
Khe Kẹp  (VN) 
Khối 11, thị trấn Hưng Nguyên, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai. 

 

 
(210) 4-2016-26274 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.1; 24.13.1; 25.5.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH con đường Cà 
Phê  (VN) 
130 đường số 5, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; chế phẩm sinh dưỡng sử 

dụng như chất thay thế cà phê/chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; 
bánh ngọt; hương liệu cà phê.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; nước khoáng; nước ép trái cây/nước quả ép; đồ uống 
không cồn; xi rô dùng cho đồ uống.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doan; tư vấn quản lý kinh 

doanh; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 41: Sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn/dàn dựng chương trình biểu 

diễn; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; thông tin giáo dục; nhiếp ảnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-26275 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 18.2.1; A14.3.3; A14.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Tường Long  (VN) 
26 đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn.  

 

Nhóm 12: Phanh xe cho xe cộ (bố thắng xe cho xe cộ).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán, đại lý mua bán: ô tô, xe máy, xe có động cơ, xe có động cơ 

khác, phụ tùng và các bộ phận của xe ô tô, xe có động cơ khác. 
 

 
(210) 4-2016-26276 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 18.2.1; A14.3.3; A14.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Tường Long   (VN) 
26 đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn. 

 

Nhóm 12: Phanh xe cho xe cộ (bố thắng xe cho xe cộ).   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán, đại lý mua bán: ô tô, xe máy, xe có động cơ, xe có động cơ 

khác, phụ tùng và các bộ phận của xe ô tô, xe có động cơ khác. 
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(210) 4-2016-26277 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phúc Minh Phát  (VN) 
7/4 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền, cháo ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bún ăn liền. 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê và nước giải khát; quán 
rượu. 

 

 
(210) 4-2016-26278 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.6; 24.15.21; A24.15.7; A25.7.6; 

A25.7.7 
(731) KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.  

(US) 
33 Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, 
U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất bia; thiết bị cơ-điện để chế biến thực phẩm và đồ uống; máy chế 

biến thức ăn và đồ uống, dùng điện; máy móc (chạy điện) để sản xuất nước lạnh, nước sô 
đa, đồ uống không có ga, đồ uống có ga và đồ uống sủi bọt dùng cho thương mại và dùng 
trong gia đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy móc (chạy điện) dùng để sản 
xuất cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), trà, ca-cao nóng, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ sở 
ca-cao dùng cho thương mại và dùng trong gia đình; máy móc chạy điện dùng để sản xuất 
thực phẩm và đồ uống dùng cho thương mại và dùng trong gia đình và các bộ phận và phụ 
kiện của chúng; máy chế biến đồ uống có ga; thiết bị làm nước có ga. 

 
Nhóm 11: Máy rang cà phê; bình pha cà phê, dùng điện; bình cà phê, dùng điện; máy pha 
cà phê, dùng điện; ấm điện; nồi nấu ăn dùng điện; máy chạy điện dùng để pha chế cà phê, 
cà phê espresso (cà phê hơi), trà, ca-cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cà 
phê espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ sở ca-cao dùng cho 
thương mại và dùng trong gia đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 30: Cà phê, hạt cà phê chưa rang, hạt cà phê đã rang, cà phê đã rang xay, cà phê đã 
rang xay đã chế biến, cà phê nhân tạo; cà phê espresso (cà phê hơi); trà; ca- cao, các sản 
phẩm từ ca cao (ngoại trừ bơ ca cao); đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê 
espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở ca-cao; cà phê, cà phê 
espresso (cà phê hơi), trà và ca-cao được cung cấp thành từng suất đơn lẻ hoặc thành các 
hộp, gói hoặc bao theo tỉ lệ được kiểm soát. 
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(210) 4-2016-26279 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ phát 
triển công nghệ DETECH  (VN) 
Tòa nhà DETECH, số 8 đường Tôn Thất 
Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ. 
Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; vỏ xe cộ; khung gầm xe cộ; khung 
xe đạp; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; yên xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-26290 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 5.3.7; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thế giới 
Organic Thuần Khiết  (VN) 
206/7F Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh bóng; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y 

tế; nước xức tóc; nước hoa; dầu dưỡng ẩm cho da người lớn và trẻ em. 
 

Nhóm 05: Chất hỗ trợ điều trị bỏng; chất hỗ trợ điều trị các bệnh về da (do côn trùng, 
nấm); thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe; thực phẩm chức năng cho làm đẹp; 
thực phẩm chức năng giúp giảm cân; thực phẩm chức năng giúp phòng và điều trị bệnh. 

 

Nhóm 29: Dầu nấu ăn.  
 

 
(210) 4-2016-26292 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) 1. Nhà xuất bản Kim Đồng  (VN)
55 Quang Trung, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Nhà xuất bản Phụ Nữ  (VN) 
39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

3. Công ty TNHH một thành 
viên Nhà Xuất Bản Trẻ  (VN) 
161B Lý Chính Thắng, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày, giới thiệu, mua bán ấn phẩm, sách báo, tạp chí. 
 

 
(210) 4-2016-26293 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) 5.3.20; 5.13.25 

(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) 1. Nhà xuất bản Kim Đồng  
(VN) 
55 Quang Trung, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Nhà xuất bản Phụ Nữ   (VN) 
39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

3. Công ty TNHH một thành 
viên Nhà Xuất Bản Trẻ   (VN) 
161B Lý Chính Thắng, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày, giới thiệu, mua bán ấn phẩm, sách báo, tạp chí. 
 

 
(210) 4-2016-26295 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, vàng nghệ 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trương Gia Linh  (VN) 
375 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nước khoáng, nước giải khát, bia, đồ uống có cồn; 

điều hành quản lý nhà hàng, khách sạn. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới 

bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục ăn uống 

lưu động do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-26298 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thời trang Duy 
Nguyệt  (VN) 
656/50 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, váy, đầm, thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng công sở, hàng thời trang, cụ thể mua bán quần áo các loại, váy, 
đầm, túi sách, khăn, giày dép, kính mắt, thắt lưng, cà vạt. 

 

 
(210) 4-2016-26299 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(731) Viện Thực Phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí thức thành phố Hà 
Nội - lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-26350 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.11; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng tươi, vàng da cam 

nhạt, vàng da cam đậm, trắng 
(731) Hội nông dân xã Quảng Châu  

(VN) 
Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý, ký gửi quả cam tươi.  
 

 
(210) 4-2016-26503 (220) 26.08.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) 6.1.2; A11.3.3; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng, đen 
(731) Hội nông dân huyện Bắc Hà  

(VN) 
Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) chè shan (trà shan). 
 

Nhóm 35: Buôn bán chè (trà) các loại. 
 

 
(210) 4-2016-27295 (220) 05.09.2016 

  (441) 25.10.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.9 
(591) Xanh tím than, đỏ booc đô, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Hòa Bình  (VN) 
Tổ 23, khu 5, phường Thanh Miếu, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: gạch ốp lát ceramic cao cấp tráng men; 

gạch; ngói; đá lát sàn (không bằng kim loại); đất sét làm đồ gốm.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: gạch ốp lát 
ceramic cao cấp tráng men, gạch, ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại), đất sét làm đồ 
gốm, vật liệu trang trí nội - ngoại thất.  
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Phần v  
 

 đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 

Số đơn: 7-2016-00003 

Ngày nộp đơn: 19/07/2016 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ Stacked MOSFET 8 tầng cho vi mạch điều khiển LED từ 
nguồn AC trực tiếp 

Chủ đơn: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin  

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

 Nguyễn Minh Sơn, 305 An Phú An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 

 Ngô Hiếu Trường, số 9, Đường 14, KP3, P. Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. 

Trần Đại Dương, KTX khu B - ĐHQG TP.HCM, phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương. 

 Nguyễn Xuân Phúc, số 583, Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

 Chức năng: Stacked MOSFET Cấu trúc: MOS Công nghệ: CMOS 180 nm 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn Bộ Stacked MOSFET 8 tầng cho vi mạch điều khiển 
LED từ nguồn AC trực tiếp là một kỹ thuật sử dụng công nghệ MOSFET công suất thấp thay thế 
cho các công nghệ MOSFET công suất cao. Bản mạch được thiết kế dựa trên công nghệ CMOS 
180 nm với điện áp cung cấp là 1,8 V. Bộ Stacked MOSFET bao gồm 8 tầng và có 15 MOSFET, 
hoạt động ổn định trong khoảng từ - 20oC đến 80oC sử dụng nguyên lý mạch stacked MOSFET 
nối tiếp và song song để đảm bảo dòng chạy qua là 50 - 100 mA, có khả năng hoạt động với mức 
điện áp là 15 V, tổng kích thước của mạch là 266,62 m x 139,2 m. 
 

_____________________________ 

 

Số đơn: 7-2016-00004 

Ngày nộp đơn: 19/07/2016 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ bảo vệ quá nhiệt, quá áp cho vi mạch điều khiển đèn LED từ 
nguồn AC trực tiếp 

Chủ đơn: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin  

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

 Nguyễn Minh Sơn, 305 An Phú An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 

 Ngô Hiếu Trường, số 9, Đường 14, KP3, P. Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Văn Minh, KTX khu B - ĐHQG TP.HCM, phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình 
Dương. 

 Chức năng: Stacked MOSFET   Cấu trúc: MOS      Công nghệ: CMOS 180 nm 
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Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn Bộ bảo vệ quá nhiệt, quá áp cho vi mạch điều khiển 
đèn LED từ nguồn AC trực tiếp dùng để bảo vệ các mạch khác trong IC khi nhiệt độ nằm ngoài 
khoảng giới hạn cho phép từ -20oC đến 110oC thì bộ mạch này sẽ ngắt dòng điện cung cấp cho 
các vi mạch khác. Đồng thời bộ bảo vệ quá nhiệt, quá áp này cũng giúp tạo ra điện áp ổn định 
1,8 V từ điện áp đầu vào 3 - 4 V, cho ra dòng điện cực đại là 0,92 mA với công suất tiêu thụ là 
14,56 mW. Bộ bảo vệ quá nhiệt, quá áp này bao gồm 4 lớp kim loại, được thiết kế dựa trên công 
nghệ CMOS 180 nm với diện tích là 85 m x 210 m. 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2013-01301 39871 25.11.2014 19.09.2016     C04B  

1-2013-02330 39028 25.09.2014 29.08.2016     H02K 33/00 

1-2013-02441 39031 25.09.2014 29.08.2016     H02K 33/00 

1-2013-02727 41229 25.03.2015 15.09.2016     B01J 8/00 

1-2013-02728 41230 25.03.2015 15.09.2016     B01J 8/00 

1-2013-03146 41637 27.04.2015 15.09.2016     B01J 8/00 

1-2014-00992 39511 27.10.2014 29.08.2016     H02K 33/00 

1-2014-01260 39544 27.10.2014 25.08.2016     E06B 7/00 

1-2014-01532 39943 25.11.2014 07.09.2016     B02C 7/12 

1-2014-02891 44015 26.10.2015 31.08.2016     A61F 13/15 

1-2014-04169 41528 25.03.2015 12.09.2016     F25D 23/00 

1-2015-00175 46158 25.03.2016 15.09.2016     A47J 43/20 

1-2015-00176 45333 25.01.2016 15.09.2016     A47J 43/20 

1-2015-00177 45334 25.01.2016 15.09.2016     A47J 43/20 

1-2015-01401 43351 25.08.2015 23.09.2016     A61K 39/108 

1-2015-01778 48124 25.08.2016 07.09.2016     G06Q 30/02 

1-2015-01998 46852 25.05.2016 31.08.2016     B29D 99/00 

1-2015-02205 45364 25.01.2016 26.08.2016     H04H 13/02 

1-2015-02376 45378 25.01.2016 05.09.2016     B01J 8/04 

1-2015-02870 44646 25.11.2015 25.08.2016     C07K 16/28 

1-2015-02956 45413 25.01.2016 06.09.2016     C07D 471/04 

1-2015-02975 45003 25.12.2015 25.08.2016     H04N 31/6332 

1-2015-03026 45011 25.12.2015 25.08.2016     A24F 47/00 

1-2015-03056 45017 25.12.2015 25.08.2016     C07D 401/14 

1-2015-03116 45028 25.12.2015 29.08.2016     C07D 403/12 
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1-2015-03128 45810 25.02.2016 29.08.2016     A23L 1/29 

1-2015-03184 46195 25.03.2016 01.09.2016     A61K 31/17 

1-2015-03188 45437 25.01.2016 26.08.2016     C07D 417/14 

1-2015-03194 45048 25.12.2015 06.09.2016     C07D 401/00 

1-2015-03200 46197 25.03.2016 30.08.2016     B62J 1/08 

1-2015-03201 45051 25.12.2015 30.08.2016     B62H 1/04 

1-2015-03202 45052 25.12.2015 30.08.2016     B62K 5/02 

1-2015-03204 45054 25.12.2015 01.09.2016     A23L 3/18 

1-2015-03217 44721 25.11.2015 05.09.2016     H04N 5/232 

1-2015-03221 46518 25.04.2016 26.08.2016     C07D 213/38 

1-2015-03222 46201 25.03.2016 29.08.2016     A23L 1/30 

1-2015-03233 45819 25.02.2016 26.08.2016     H01H 13/20 

1-2015-03258 45064 25.12.2015 05.09.2016     A24F 47/00 

1-2015-03260 45824 25.02.2016 07.09.2016     A61K 31/497 

1-2015-03273 45449 25.01.2016 05.09.2016     G06F 17/30 

1-2015-03283 45826 25.02.2016 08.09.2016     C07D 471/04 

1-2015-03285 46204 25.03.2016 06.09.2016     A24F 47/00 

1-2015-03301 45452 25.01.2016 08.09.2016     C07D 487/04 

1-2015-03312 44747 25.11.2015 14.09.2016     A61K 8/26 

1-2015-03321 47378 27.06.2016 14.09.2016     A61K 39/17 

1-2015-03328 45830 25.02.2016 30.08.2016     A23F 5/16 

1-2015-03345 44760 25.11.2015 07.09.2016     G07F 17/32 

1-2015-03351 45458 25.01.2016 25.08.2016     C07D 487/04 

1-2015-03361 45833 25.02.2016 30.08.2016     C07D 487/08 

1-2015-03362 45461 25.01.2016 12.09.2016     C07D 487/08 

1-2015-03363 45834 25.02.2016 05.09.2016     C07C 279/18 

1-2015-03382 45098 25.12.2015 08.09.2016     C08F 2/34 

1-2015-03385 45463 25.01.2016 13.09.2016     C07D 307/82 

1-2015-03391 45102 25.12.2015 06.09.2016     A01N 25/32 

1-2015-03407 46218 25.03.2016 01.09.2016     C07K 14/54 

1-2015-03454 46223 25.03.2016 29.08.2016     A61K 9/19 

1-2015-03462 46224 25.03.2016 25.08.2016     A23K 1/18 

1-2015-03468 45126 25.12.2015 25.08.2016     C07K 14/62 
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1-2015-03486 46225 25.03.2016 25.08.2016     C07K 14/62 

1-2015-03494 44788 25.11.2015 31.08.2016     C07D 487/04 

1-2015-03512 46228 25.03.2016 25.08.2016     A61K 9/20 

1-2015-03519 45139 25.12.2015 09.09.2016     E04B 1/30 

1-2015-03574 45154 25.12.2015 22.09.2016     A61K 8/25 

1-2015-03575 45492 25.01.2016 05.09.2016     C01B 17/765 

1-2015-03590 45160 25.12.2015 29.08.2016     C07K 14/62 

1-2015-03595 45497 25.01.2016 29.08.2016     A61K 31/20 

1-2015-03597 45856 25.02.2016 07.09.2016     A61K 39/395 

1-2015-03603 45165 25.12.2015 09.09.2016     C07D 495/04 

1-2015-03604 46238 25.03.2016 05.09.2016     C07D 498/04 

1-2015-03605 45500 25.01.2016 08.09.2016     A61K 38/18 

1-2015-03607 46880 25.05.2016 30.08.2016     A61K 31/519 

1-2015-03611 46240 25.03.2016 09.09.2016     A21D 13/08 

1-2015-03619 45859 25.02.2016 15.09.2016     C07K 16/28 

1-2015-03622 45503 25.01.2016 20.09.2016     H04N 1/04 

1-2015-03625 45506 25.01.2016 06.09.2016     H01B 1/20 

1-2015-03627 45507 25.01.2016 29.08.2016     C07D 487/04 

1-2015-03628 45508 25.01.2016 07.09.2016     C07K 16/24 

1-2015-03629 45860 25.02.2016 07.09.2016     C07K 16/18 

1-2015-03638 45171 25.12.2015 01.09.2016     A45C 5/02 

1-2015-03645 45864 25.02.2016 08.09.2016     A61K 39/395 

1-2015-03651 45865 25.02.2016 30.08.2016     C07D 413/14 

1-2015-03653 45866 25.02.2016 31.08.2016     A61K 39/00 

1-2015-03654 45512 25.01.2016 07.09.2016     B65D 51/28 

1-2015-03656 45179 25.12.2015 05.09.2016     A61K 39/12 

1-2015-03672 45185 25.12.2015 12.09.2016     C04B 26/04 

1-2015-03673 45186 25.12.2015 12.09.2016     A01N 43/90 

1-2015-03677 45870 25.02.2016 06.09.2016     E01F 15/02 

1-2015-03679 44795 25.11.2015 26.08.2016     A61K 8/25 

1-2015-03681 45189 25.12.2015 01.09.2016     G06F 3/0481 

1-2015-03687 45191 25.12.2015 31.08.2016     H02J 7/00 

1-2015-03692 45874 25.02.2016 16.09.2016     A61K 31/522 
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1-2015-03693 45521 25.01.2016 06.09.2016     C07D 487/04 

1-2015-03695 45522 25.01.2016 19.09.2016     D01G 15/46 

1-2015-03698 45194 25.12.2015 06.09.2016     A23F 5/00 

1-2015-03699 46244 25.03.2016 08.09.2016     A41B 13/06 

1-2015-03701 46538 25.04.2016 25.08.2016     A61K 39/00 

1-2015-03710 45524 25.01.2016 01.09.2016     A61H 19/00 

1-2015-03722 45880 25.02.2016 07.09.2016     A61K 31/35 

1-2015-03723 45881 25.02.2016 31.08.2016     A43B 13/02 

1-2015-03735 45207 25.12.2015 06.09.2016     E04B 1/84 

1-2015-03742 45531 25.01.2016 07.09.2016     C07K 8/18 

1-2015-03748 46246 25.03.2016 01.09.2016     A61K 9/20 

1-2015-03750 45533 25.01.2016 06.09.2016     C12N 15/82 

1-2015-03765 45220 25.12.2015 06.09.2016     A01N 43/24 

1-2015-03774 45892 25.02.2016 06.09.2016     A61K 31/519 

1-2015-03776 45224 25.12.2015 31.08.2016     H02J 7/04 

1-2015-03777 45536 25.01.2016 31.08.2016     G06Q 50/30 

1-2015-03782 45537 25.01.2016 29.08.2016     C07D 237/04 

1-2015-03783 45894 25.02.2016 12.09.2016     C07K 16/28 

1-2015-03792 45541 25.01.2016 16.09.2016     H04L 27/26 

1-2015-03793 45228 25.12.2015 06.09.2016     C07C 41/46 

1-2015-03803 45896 25.02.2016 07.09.2016     A61K 9/00 

1-2015-03806 45544 25.01.2016 15.09.2016     A61K 39/12 

1-2015-03812 45545 25.01.2016 21.09.2016     H04N 19/50 

1-2015-03814 46257 25.03.2016 09.09.2016     B63H 11/08 

1-2015-03815 45230 25.12.2015 05.09.2016     C07D 471/08 

1-2015-03817 45546 25.01.2016 09.09.2016     H04N 5/225 

1-2015-03820 46258 25.03.2016 07.09.2016     G06F 9/46 

1-2015-03822 46542 25.04.2016 25.08.2016     A61K 35/74 

1-2015-03823 46259 25.03.2016 01.09.2016     A61K 39/00 

1-2015-03825 45231 25.12.2015 06.09.2016     A23L 1/305 

1-2015-03830 46261 25.03.2016 01.09.2016     A61K 39/00 

1-2015-03837 45550 25.01.2016 07.09.2016     C07D 231/12 

1-2015-03841 45234 25.12.2015 06.09.2016     A01N 43/90 
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1-2015-03844 45236 25.12.2015 06.09.2016     A01N 43/40 

1-2015-03847 46265 25.03.2016 06.09.2016     A23F 5/00 

1-2015-03851 47386 27.06.2016 13.09.2016     C12N 15/82 

1-2015-03854 45552 25.01.2016 01.09.2016     A61K 9/14 

1-2015-03855 46888 25.05.2016 12.09.2016     A61K 39/00 

1-2015-03870 46891 25.05.2016 15.09.2016     C12N 15/113 

1-2015-03873 46266 25.03.2016 29.08.2016     A23L 1/29 

1-2015-03874 47387 27.06.2016 14.09.2016     A61F 2/24 

1-2015-03875 47388 27.06.2016 07.09.2016     A61K 31/03 

1-2015-03876 45244 25.12.2015 05.09.2016     G06F 15/16 

1-2015-03880 45245 25.12.2015 05.09.2016     C07D 403/12 

1-2015-03885 46547 25.04.2016 06.09.2016     B01D 53/50 

1-2015-03889 45555 25.01.2016 06.09.2016     A61K 47/02 

1-2015-03890 45247 25.12.2015 31.08.2016     C07D 413/14 

1-2015-03902 46270 25.03.2016 05.09.2016     C12P 21/06 

1-2015-03906 45910 25.02.2016 07.09.2016     A61K 9/20 

1-2015-03911 45252 25.12.2015 08.09.2016     A61K 31/195 

1-2015-03915 45559 25.01.2016 01.09.2016     C07D 471/04 

1-2015-03916 46274 25.03.2016 14.09.2016     A61K 47/10 

1-2015-03920 45254 25.12.2015 07.09.2016     G06F 3/01 

1-2015-03921 45255 25.12.2015 07.09.2016     H04N 5/225 

1-2015-03922 45561 25.01.2016 29.08.2016     B65D 33/25 

1-2015-03923 46275 25.03.2016 29.08.2016     B65D 33/25 

1-2015-03924 45256 25.12.2015 31.08.2016     H02J 7/00 

1-2015-03926 45257 25.12.2015 15.09.2016     G01C 21/26 

1-2015-03927 45913 25.02.2016 15.09.2016     G06F 17/28 

1-2015-03928 45258 25.12.2015 12.09.2016     B42F 15/06 

1-2015-03932 46894 25.05.2016 16.09.2016     C07K 16/28 

1-2015-03936 45564 25.01.2016 06.09.2016     C07D 401/04 

1-2015-03937 45914 25.02.2016 31.08.2016     A01G 1/00 

1-2015-03939 46277 25.03.2016 12.09.2016     A01N 25/28 

1-2015-03940 45260 25.12.2015 14.09.2016     E04C 2/288 

1-2015-03941 45565 25.01.2016 06.09.2016     C07D 401/04 
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1-2015-03943 45261 25.12.2015 06.09.2016     A01N 29/00 

1-2015-03944 45262 25.12.2015 23.09.2016     E04F 15/02 

1-2015-03945 45566 25.01.2016 08.09.2016     C07K 16/28 

1-2015-03946 45263 25.12.2015 14.09.2016     A61F 13/15 

1-2015-03947 46550 25.04.2016 14.09.2016     A61F 13/49 

1-2015-03961 46896 25.05.2016 15.09.2016     C07D 241/04 

1-2015-03962 45268 25.12.2015 14.09.2016     B01J 21/04 

1-2015-03966 46898 25.05.2016 15.09.2016     A61P 3/02 

1-2015-03968 46279 25.03.2016 31.08.2016     B60R 1/00 

1-2015-03969 46554 25.04.2016 13.09.2016     A61K 31/545 

1-2015-03980 45917 25.02.2016 06.09.2016     G06Q 40/04 

1-2015-03982 45919 25.02.2016 06.09.2016     C07D 403/12 

1-2015-03986 45573 25.01.2016 07.09.2016     C07K 16/28 

1-2015-03992 46283 25.03.2016 16.09.2016     A61K 39/12 

1-2015-03993 45272 25.12.2015 25.08.2016     G01N 33/15 

1-2015-04000 45273 25.12.2015 20.09.2016     G10L 19/008 

1-2015-04012 46285 25.03.2016 08.09.2016     B01J 3/00 

1-2015-04027 45275 25.12.2015 29.08.2016     G02B 26/08 

1-2015-04028 45276 25.12.2015 29.08.2016     H04B 10/40 

1-2015-04032 45277 25.12.2015 22.09.2016     H01G 13/00 

1-2015-04038 45589 25.01.2016 05.09.2016     C12N 15/82 

1-2015-04039 45279 25.12.2015 21.09.2016     C07D 413/14 

1-2015-04050 45596 25.01.2016 06.09.2016     C07D 401/14 

1-2015-04051 45597 25.01.2016 21.09.2016     A23P 1/08 

1-2015-04054 46904 25.05.2016 08.09.2016     C12P 7/42 

1-2015-04055 45280 25.12.2015 22.09.2016     G02B 27/22 

1-2015-04082 45285 25.12.2015 29.08.2016     C09J 107/00 

1-2015-04083 45605 25.01.2016 21.09.2016     A23J 3/16 

1-2015-04103 45944 25.02.2016 15.09.2016     B23P 21/00 

1-2015-04106 45608 25.01.2016 09.09.2016     B29C 45/14 

1-2015-04127 45612 25.01.2016 25.08.2016     C07D 471/04 

1-2015-04137 45617 25.01.2016 23.09.2016     A46B 5/02 

1-2015-04144 45620 25.01.2016 30.08.2016     C07D 213/74 
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1-2015-04163 45624 25.01.2016 30.08.2016     A61K 31/567 

1-2015-04200 46919 25.05.2016 31.08.2016     A61K 38/28 

1-2015-04208 45633 25.01.2016 22.09.2016     C07D 495/10 

1-2015-04269 46308 25.03.2016 06.09.2016     C07D 403/12 

1-2015-04301 46313 25.03.2016 16.09.2016     A23K 1/12 

1-2015-04307 48476 26.09.2016 30.08.2016     C02F 1/48 

1-2015-04322 46318 25.03.2016 16.09.2016     A23D 9/00 

1-2015-04329 45985 25.02.2016 09.09.2016     G06Q 30/06 

1-2015-04350 46321 25.03.2016 07.09.2016     G01R 23/17 

1-2015-04354 46577 25.04.2016 23.09.2016     F27D 1/16 

1-2015-04355 45990 25.02.2016 23.09.2016     F27D 1/16 

1-2015-04468 45690 25.01.2016 22.09.2016     A61K 8/03 

1-2015-04474 46017 25.02.2016 06.09.2016     A01C 1/02 

1-2015-04483 45695 25.01.2016 01.09.2016     C07K 16/28 

1-2015-04501 46590 25.04.2016 07.09.2016     B65D 85/804 

1-2015-04514 46030 25.02.2016 31.08.2016     C02F 1/32 

1-2015-04516 46031 25.02.2016 15.09.2016     A01N 37/18 

1-2015-04524 46034 25.02.2016 29.08.2016     B01F 5/20 

1-2015-04534 46949 25.05.2016 16.09.2016     F03B 17/00 

1-2015-04540 46343 25.03.2016 29.08.2016     C08G 18/67 

1-2015-04559 46346 25.03.2016 26.08.2016     A61F 9/00 

1-2015-04571 46044 25.02.2016 07.09.2016     G01N 21/65 

1-2015-04616 46058 25.02.2016 29.08.2016     G06Q 40/00 

1-2015-04761 46374 25.03.2016 29.08.2016     B63B 25/08 

1-2015-04802 47433 27.06.2016 20.09.2016     A61K 31/7072 

1-2015-04822 46975 25.05.2016 06.09.2016     A61J 1/03 

1-2015-04844 46627 25.04.2016 31.08.2016     B63H 21/38 

1-2015-04897 46404 25.03.2016 09.09.2016     E21B 17/042 

1-2015-04940 46647 25.04.2016 08.09.2016     C07K 7/08 

1-2015-04990 46427 25.03.2016 09.09.2016     C22B 59/00 

1-2016-00029 46441 25.03.2016 29.08.2016     A01C 1/06 

1-2016-00036 47454 27.06.2016 31.08.2016     C02F 1/58 

1-2016-00083 46449 25.03.2016 09.09.2016     C07D 401/06 
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1-2016-00128 47034 25.05.2016 09.09.2016     C07D 233/90 

1-2016-00203 47471 27.06.2016 01.09.2016     A24C 5/52 

1-2016-00221 47864 25.07.2016 29.08.2016     C07D 239/84 

1-2016-00276 47869 25.07.2016 25.08.2016     H01L 33/56 

1-2016-00284 47069 25.05.2016 13.09.2016     A46D 3/08 

1-2016-00300 47073 25.05.2016 26.08.2016     B67C 7/00 

1-2016-00579 46788 25.04.2016 01.09.2016     B03D 1/02 

1-2016-00799 47261 25.05.2016 01.09.2016     G09F 9/00 

1-2016-00807 47562 27.06.2016 15.09.2016     A61K 31/05 

1-2016-00980 47611 27.06.2016 01.09.2016     G09F 9/00 

1-2016-01450 48269 25.08.2016 22.09.2016     G06F 17/28 

1-2016-01635 48034 25.07.2016 01.09.2016     G10L 21/038 

1-2016-01664 48306 25.08.2016 29.08.2016     B41J 2/175 

1-2016-01665 48307 25.08.2016 29.08.2016     G03G 15/08 

2-2014-00167 2683  27.04.2015 08.09.2016     H05K 5/00 

2-2016-00182 03168 26.09.2016 13.09.2016     A61F 13/15 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn 
 

 
 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6326/TB-SHTT, ngày 09/08/2016  

 

(210) Ngày nộp đơn (220) Số đơn 

10/03/2014 1-2015-03200 

10/03/2014 1-2015-03201 

10/03/2014 1-2015-03202 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6327/TB-SHTT, ngày 09/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-03211  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6328/TB-SHTT, ngày 09/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-03614  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

XILONG SCIENTIFIC CO., LTD. (CN) 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6638/TB-SHTT, ngày 18/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-01931  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

314, Meatan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6640/TB-SHTT, ngày 18/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-01931  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD.) 

Tầng 2, số 148 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6641/TB-SHTT, ngày 18/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2015-00888  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba   

 Đình, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/TB-SHTT, ngày 18/08/2016  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2015-04212 27/09/2013 

1-2015-04214 25/11/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SENQCIA CORPORATION (JP) 

________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6645/TB-SHTT, ngày 18/08/2016  

   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01159 25/10/2010 

1-2012-03582 09/06/2011 

1-2014-00770 10/08/2012 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA (JP) 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6647/TB-SHTT, ngày 18/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-03571  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

10614 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6937/TB-SHTT, ngày 24/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-03368  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

GLOXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO.2) LIMITED (GB) 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6938/TB-SHTT, ngày 24/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-03590  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

10614 Science Center Drive, San Diego, California 92121, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6940/TB-SHTT, ngày 24/08/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-00279  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

 2. Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: 

 1160 Industrial Road, Suite 11, San Carlos, CA 94070, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6941/TB-SHTT, ngày 24/08/2016  
   

 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

Số 38, ngõ 9 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà  Nội 

2. Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: 

10 Anson Road #23-140 International Plaza, Singapore 079903, Singapore 

___________________________________________________________________________ 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00997 02/11/2012 

1-2014-01017 02/11/2012 

1-2014-01099 02/11/2012 

1-2014-01100 08/01/2013 

1-2014-01101 08/01/2013 

1-2015-01246 02/11/2012 

1-2015-01247 02/11/2012 

1-2015-01248 02/11/2012 

1-2015-01249 02/11/2012 
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b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6936/TB-SHTT, ngày 24/08/2016  

   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

3-2015-02101 20/11/2015 

3-2015-02102 20/11/2015 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty NTHH Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Hưng Phát (VN) 

___________________________________________________________________________ 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6962/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-32130  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6963/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-04318  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6964/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-04319  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6965/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18775  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6966/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18773  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6967/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18772  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6968/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18771  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6969/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18770  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6970/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11498  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6971/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11497  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6972/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11496  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6973/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11495  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6974/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11494  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6975/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11493  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6976/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11492  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6977/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11491  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6978/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11490  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6979/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18838  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6980/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18837  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6981/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18836  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6982/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18835  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6983/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18834  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6984/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18833  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6985/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18832  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6986/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18831  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6987/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18830  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6988/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18779  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6989/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18778  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6990/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18777  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6991/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18776  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6992/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11150  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Commonwealth Retail Concepts Pte. Ltd 

12 Jalan Kilang Barat, #05-01 Swee Lee Building, Singapore 159354 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6993/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-30958  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6994/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-20758  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6995/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30951  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6996/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-10207  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 343 Tập a (10.2016) 

 

 1800

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6997/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-22930  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6998/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-10075  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6999/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-10074  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7000/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-10073  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7001/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-04158  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC) 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7002/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-07592  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC) 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7003/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2007-24159  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng 05, tầng số 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7004/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2007-24158  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng 05, tầng số 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7005/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-18671  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7007/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-34617  (220) Ngày nộp đơn 08/12/2015 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách các nhóm 35 và 43 thành đơn mới 

Các nhóm còn lại vẫn giữ nguyên 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7008/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-12836  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2012 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm: 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 và các 

sản phẩm “kính mắt, kính râm, gọng kính và bao kính; mũ bảo hộ và quần áo bảo hộ 

phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; ắc quy (pin); nam 

châm” thuộc nhóm 09 ra khỏi đơn đăng ký số 4-2012-12836 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7009/TB-SHTT, ngày 25/08/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18774  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7309/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2012-17600  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2012 
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Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Loại bỏ nhóm 05; 

Loại bỏ các dịch vụ: “bán lẻ và bán buôn các sản phẩm gồm: sản phẩm bổ sung vitamin 

và khoáng chất, chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế được làm từ sữa ong chúa, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, thuốc chữa đau họng dạng nước xịt và dạng viên 

ngậm, thuốc làm giảm các triệu chứng của bệnh cúm và cảm lạnh, thuốc dạng viên 

dùng để chữa bệnh cúm và cảm lạnh, dầu thơm dưỡng môi dùng cho mục đích y tế, cồn 

dùng cho mục đích y tế, thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế, sáp ong dùng cho mục đích 

y tế, dược phẩm được làm từ các thành phần gồm chất omega, chất chiết xuất từ lá cây 

« liu, chất chiết xuất từ cây súp lơ xanh, sữa non, quả việt quất, giấm rượu táo, tinh dầu 

hoa anh thảo, chất selen, tỏi, hoa cúc tím, kẽm và tinh dầu trà xanh, sản phẩm chăm sóc 

vết thương, vật liệu băng bó dùng trong y tế, vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật, 

cao dán dùng cho mục đích y tế, thuốc dùng để chăm sóc vết thương có chứa mật ong 

và/hoặc các sản phẩm làm từ ong, băng dính dùng cho mục đích y tế, băng dùng để 

băng bó, chế phẩm được dùng để đắp vết thương, thuốc dùng để ngăn ngừa, làm lạnh, 

làm mờ và chữa trị vết sẹo, thuốc có chứa thảo dược, thảo dược, chất chiết xuất từ thảo 

dược dùng để chữa bệnh và dùng cho mục đích y tế, thuốc dạng viên ngậm có chứa 

chanh và mật ong, thuốc dạng viên ngậm có chứa bạc hà và mật ong, thuốc dạng viên 

ngậm có chứa bạc hà, thuốc dạng viên nang, dạng xịt và dạng lỏng có chứa mật ong và 

tinh dầu, dược phẩm có chứa nọc độc của ong, dược phẩm được làm từ các thành phần 

gồm chất selen, quả việt quất, quả ki wi, sữa non, mật ong, vitamin C, li zin (một loại 

amino axit), chất omega 3, sữa ong chúa, tinh dầu hoa anh thảo, tỏi, hoa cúc tím, kẽm, 

tinh dầu trà xanh, nhung hươu, chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế có thành phần 

chính là dầu ô liu, dược phẩm có chứa chất chiết xuất từ lá cây ô liu, dược phẩm được 

làm từ quả ô liu và/hoặc dầu ô liu” trong nhóm 35. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7310/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-17582  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

e.l.f. Cosmetics, Inc. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7311/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2016-13841  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

e.l.f. Cosmetics, Inc. 

______________________ 

  

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7312/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2012-04142  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8, Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7313/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2016-03586  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7314/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2007-03182  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên 

 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7315/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-11624  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7316/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-14786  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, mẫu nhãn hiệu 

1. Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Transimex  

 2. Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 
 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7317/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-09463  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Via Cantonale 18, 6928 Manno, Switzerland 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7318/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-09462  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Via Cantonale 18, 6928 Manno, Switzerland  

________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7319/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-09460  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Via Cantonale 18, 6928 Manno, Switzerland  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7320/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-09461  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Via Cantonale 18, 6928 Manno, Switzerland  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7322/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-32523  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2014 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm 

 Giới hạn danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 05: Dược phẩm, không bao gồm dược phẩm dùng cho mắt và/hoặc các sản phẩm 

liên quan đến mắt 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7323/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-32523  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN  

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7324/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-02848  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Elite 

255 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7325/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-15343  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, Switzerland  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7326/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2016-11004  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 81/14 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7327/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2016-02880  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2016 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục 

Giới hạn danh mục mới là: 

Nhóm 33 sửa thành: đồ uống có cồn (trừ bia, rượu mạnh và rượu mùi) 

 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7328/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2013-05125  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited)  

________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7229/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-22343  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8, Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

2. Địa chỉ chủ đơn là: 

No.3, Jian Lang Rd, Daping Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, 

Guangdong Province, China 

______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7330/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-04767  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8, Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7118/TB-SHTT, ngày 31/08/2016 

(210) Số đơn: 4-2013-17044  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 BEETALK PRIVATE LIMITED 

 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7350/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-09883  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Fococev Việt Nam  

________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7352/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-14346  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 68, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7353/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-21225  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 68, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7354/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-32989  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lot 10668 Jalan Permata, 1/5 Arab Malaysian Industrial Park, 71800 Nilai, Negeri  

 Sembilan, Malaysia 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7355/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2012-02488  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 

Số 15, ngõ 102, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7356/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2013-03229  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Morita Biotech Co., Ltd. 

 No.878-57, Yongchun E.7th Rd., Nantun Dist., Taichung City 40874, Taiwan 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7357/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2016-06060  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 EA PHARMA CO., LTD. 

 2-1-1, Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042, Japan 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7358/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-32403  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

 Nội dung danh mục sản phẩm là: 

Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dưỡng ẩm; chế phẩm làm sạch; tinh chất dưỡng 

da [mỹ phẩm]; kem mỹ phẩm; chế phẩm phục hồi móng [mỹ phẩm]; chế phẩm phục 

hồi tóc [mỹ phẩm]; nước thơm cho cơ thể, dùng cho mục đích mỹ phẩm; sáp dưỡng thể 

[mỹ phẩm] 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7359/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-11526  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH An Khang Hải Âu  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7361/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-16625  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7362/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-16220  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7363/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-09462  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7364/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-15947  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7365/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-20145  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7366/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2013-25629  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7367/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-06606  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7368/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-14968  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7369/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-20142  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7370/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-09480  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

Tầng 2, số 148 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7372/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-15206  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng 05, tầng số 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7374/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-16788  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7375/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

  

 

 

 

 

 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-12721 09/06/2014 

4-2014-12722 09/06/2014 

4-2014-12723 09/06/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101, số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7380/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-16529  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

Mục sửa đổi: : Đại diện sở hữu công nghiệp 

Hủy bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7381/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-13647  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 21, ngách 113/26 Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP.  Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7382/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-11866  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 HANES IP EUROPE S.μ.R.L 

 33, Rue du Puits Romain Bertrange, Luxembourg L-8070  

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7383/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-11867  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 HANES IP EUROPE S.μ.R.L 

 33, Rue du Puits Romain Bertrange, Luxembourg L-8070  

________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7384/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-01128  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Quang Minh 

P.1202, tòa nhà Công nghệ Thông tin, 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7385/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-31385  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7386/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-07444  (220) Ngày nộp đơn 02/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trà và Cộng sự (TRA & ASSOCIATES) 

Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7388/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-07004  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trà và Cộng sự (TRA & ASSOCIATES) 

Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7728/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2015-08685  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2015 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Nhóm 36, 41, 42, 45 tách sang đơn số 4-2016-21146 

Nhóm 35 giữ ở đơn số 4-2015-08685 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7729/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210) Số đơn: 4-2014-15361  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2014 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Phần chữ tách sang đơn số 4-2016-21089 

Phần hình giữ ở đơn số 4-2014-15361 

____________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

chuyển giao đơn 
 
 

 

a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6317/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-00370  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2010 
 

Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2012-00370 đã được ghi nhận chuyển giao một 
phần quyền từ:  

Bên chuyển giao:   

 NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD. (BM) 

131 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermuda 
Bên được chuyển giao:  

NOVARTIS AG (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 

NOVARTIS AG (CH) là đồng chủ đơn với THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE (US) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6318/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01162  (220) Ngày nộp đơn: 05/05/2011 

 Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2011-01162 đã được ghi nhận chuyển giao một 
phần quyền từ:  

Bên chuyển giao:  

NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD. (BM) 

131 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermuda 

Bên được chuyển giao:  

NOVARTIS AG (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 

NOVARTIS AG (CH) là đồng chủ đơn với THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE (US) 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6319/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-02025 18/12/2006 

1-2009-00827 03/08/2007 

1-2010-00535 01/08/2008 
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Các đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế nêu trên đã được ghi nhận chuyển giao từ: 

Bên chuyển giao:  

SANYO ELECTRIC CO., LTD. (JP) 

1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, Japan 

Bên được chuyển giao:  

PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6320/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-02025 18/12/2006 

1-2009-00827 03/08/2007 

1-2010-00535 01/08/2008 

1-2010-00958 18/09/2008 
 

 

Các đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế nêu trên đã được ghi nhận chuyển giao từ: 

Bên chuyển giao:  

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

Bên được chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP)  

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 
_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6322/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-03211  (220) Ngày nộp đơn: 22/02/2013 

 Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2014-03211 đã được ghi nhận chuyển giao từ:  
 

Bên chuyển giao:  

 LUPIN LIMITED (IN) 

159, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098, State of Maharashtra, India 

Bên được chuyển giao:  

LUPIN ATLANTIS HOLDINGS SA (CH) 

Durachweg 13, 8200 Schaffhausen, Switzerland  
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6323/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2015-02205 28/02/2014 

1-2015-03233 28/02/2014 
 

 

Các đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế nêu trên đã được ghi nhận chuyển giao từ: 

Bên chuyển giao:  

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG (DE) 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Germany 

Bên được chuyển giao:  

Cherry GmbH (DE) 

Cherrystrasse, 91275 Auerbach/Opf, Germany 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6324/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-02720  (220) Ngày nộp đơn: 14/08/2014 
 

 Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2014-02720 đã được ghi nhận chuyển giao từ:  

Bên chuyển giao:  

 MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATION (TW) 

8F, No. 4, Section 1, Zhongxiao West Road, Taipei 10041, Taiwan 

Bên được chuyển giao:  

CX TECHNOLOGY CORPORATION (TW) 

8F, No. 4, Section 1, Zhongxiao West Road, Taipei 10041, Taiwan 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6325/TB-SHTT, ngày 09/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-04515  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2014 

 Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2014-02720 đã được ghi nhận chuyển giao một 
phần quyền từ:  

 

Bên chuyển giao:  

 UNIVERSITY OF MALAGA (ES) 

Avda Cervantes no. 2, E-29071 Malaga, Spain 

Bên được chuyển giao:  

NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG (CH) 

Werk Rosental, Schwarzwaldallee 215, WRP-1032, CH-4058 Basel, Switzerland 

NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG (CH) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6634/TB-SHTT, ngày 18/08/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02864 31/01/2013 

1-2014-02865 26/02/2013 

1-2014-03152 26/02/2013 

1-2014-03153 04/04/2012 

1-2014-03154 08/03/2012 

1-2014-03206 26/02/2013 

1-2014-03208 08/04/2013 

1-2014-03295 04/03/2013 

1-2014-03749 06/05/2013 

1-2014-03750 13/04/2012 

1-2014-03831 19/10/2012 

1-2014-04341 30/05/2012 

1-2015-00118 14/01/2015 

1-2015-00294 10/06/2013 

1-2015-00641 13/08/2013 

1-2015-00852 07/08/2013 

 
 

Các đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế nêu trên đã được ghi nhận chuyển giao từ: 

Bên chuyển giao:  

 NOKIA CORPORATION (FI) 

Karakaari 7, FI-02610 Espoo, Finland 

Bên được chuyển giao:  

NOKIA TECHNOLOGIES OY (FI) 

Karaportti 3, FI- 02610 Espoo, Finland 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6636/TB-SHTT, ngày 18/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2010-01916  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2008 
 

 Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01916 đã được ghi nhận chuyển giao từ:  

Bên chuyển giao:  

 YAHOO! INC.  (US) 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America  

Bên được chuyển giao:  
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EXCALIBUR IP, LLC (US) 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America 
_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6637/TB-SHTT, ngày 18/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-04258  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2014 
 

Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2015-04258 đã được ghi nhận chuyển giao từ: 

Bên chuyển giao:  

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MECHATRONICS SYSTEMS, LTD. (JP) 

4-22, Wadamiya-dori 5-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0863 Japan 

Bên được chuyển giao:  

MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LTD. (JP) 

1-8, Sakuragi-cho 1-Chome Naka-ku, Yokohama-Shi Kanagawa 231-0062, Japan 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6639/TB-SHTT, ngày 18/08/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-01931  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2014 
 

Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2014-01931 đã được ghi nhận chuyển giao một 
phần từ: 

Bên chuyển giao:  

 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 

Bên được chuyển giao:  

MPLUS CO., LTD. (KR) 

(Maetandong) 2F, 38, Samsung-ro 168 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16676, 
Korea 

MPLUS CO., LTD. (KR) là đồng chủ đơn với IUCF-HYU (INDUSTRY-UNIVERSITY 
COOPERATION FOUNDATION HANYANG UNIVERSITY) (KR) 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6935/TB-SHTT, ngày 24/08/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00768 11/10/2012 

1-2014-04034 17/05/2013 

1-2015-01644  11/10/2013 

 
 

Các đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế nêu trên đã được ghi nhận chuyển giao từ: 

Bên chuyển giao:  
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 AJINOMOTO CO., INC. (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8315, Japan 

Bên được chuyển giao:  

EA PHARMA CO., LTD. (JP) 

2-1-1, Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042 Japan 
_______________________________________________________________________________ 

 
b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6635/TB-SHTT, ngày 18/08/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

3-2014-00159 24/01/2014 

3-2014-00160 24/01/2014 
 

 

 

Các đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nêu trên đã được ghi nhận chuyển 
giao từ: 

Bên chuyển giao:  

 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (ALSO KNOWN AS SUNTORY SHOKUHIN 
INTERNATIONAL KABUSHIKI KAISHA) (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

Bên được chuyển giao:  

SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 

2-1-40 Dojimahama, Kita-ku, Osaka City, Osaka, Japan 

Suntory Holdings Limited (JP) là đồng chủ đơn với Suntory Beverage & Food Limited (JP) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
c- Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7006/TB-SHTT, ngày 25/08/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-34617  (220) Ngày nộp đơn: 08/12/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư và du lịch DANKO 
Số 22 lô A tổ 54, ngõ 54, ngõ 88 phố Trung Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần tập đoàn DANKO 
A12, BT2, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7115/TB-SHTT, ngày 30/08/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-06700 25/03/2015 

4-2015-06701 25/03/2015 

4-2015-12066 15/05/2015 

4-2015-12067 15/05/2015 

4-2015-15344 15/06/2015 
 

 

Bên chuyển giao:  

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, USA 

Bên được chuyển giao:  

 HP HEWLETT-PACKARD GROUP LLC 

 11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7116/TB-SHTT, ngày 30/08/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-17044  (220) Ngày nộp đơn: 31/07/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Beetalk private limited 
1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522 

Bên được chuyển giao:  

Garena Online Private Limited 
1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7301/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-30806  (220) Ngày nộp đơn: 27/12/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Cordis corporation 
6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, CA, U.S.A. 

Bên được chuyển giao:  

 Biosense Webster, Inc. 
 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar, California 91765, USA 

_______________________ 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 343 Tập A (10.2016) 

 

 
 

1824

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7302/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-19820  (220) Ngày nộp đơn: 27/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại đệ nhất 
180/6A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Golden Dream 
63 đường số 1, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7303/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-22267 19/09/2014 

4-2014-22268 19/09/2014 

4-2014-28585 20/11/2014 
 

 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Nhật 
194 Dương Tử Giang, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Diệp Cẩm Nga 
 194 Dương Tử Giang, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7304/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-05900  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần quốc tế world star 
Tầng 1, toà nhà Lya, số 24, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH uni tech hà nội 
Phòng 1103, tầng 11, tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7305/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-06925  (220) Ngày nộp đơn: 27/03/2015 
 

Bên chuyển giao:  
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Chr. Hansen a/s 
Boge AllÐ 10-12, DK-2970 Horsholm, Denmark 

Bên được chuyển giao:  

 Dutch Mill Co., Ltd. 
137/6 Moo1 Buddhamonton 8th Rd., Khunkaew, Nakhornchaisri, Nakhornpathom 73120, 
Thailand 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7306/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-13487  (220) Ngày nộp đơn: 28/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Hộ kinh doanh huân huyền 
Phố An Dương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty tnhh điện gia dụng minh phú 
Phố An Dương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7307/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-02647  (220) Ngày nộp đơn: 28/01/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh việt lợi phát 
Số 33/60 đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Lê Thường Phương Thịnh 
23 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7308/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-19466  (220) Ngày nộp đơn: 29/06/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh lộc san 
Số 60, đường 51, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn chí thanh 
Thôn Thanh Bình, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7331/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-04767  (220) Ngày nộp đơn: 05/03/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển và xây dựng 
thành an 
Số 7, ngách 686/18 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., Ltd. 
No. 3, Jian Lang Rd, Daping Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7373/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-15206  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh dành cho bé yêu 
Số 233 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Skip Hop, Inc. 
50 West 23rd Street, New York, NY 10010, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7387/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-07444  (220) Ngày nộp đơn: 02/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty Cổ PHẦN VNG 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Zhuhai Kingsoft Corporation 
Kingsoft Building, No.8 Lianshan Alley, Jingshan Road, Jida, Zhuhai City, Guangdong Province, 
519015, People's Republic of China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7389/TB-SHTT, ngày 12/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-07004  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty Cổ PHẦN VNG 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển giao:  

Zhuhai Kingsoft Corporation 
Kingsoft Building, No.8 Lianshan Alley, Jingshan Road, Jida, Zhuhai City, Guangdong Province, 
519015, People's Republic of China 

 

_______________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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